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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
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MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 

BỐ ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(21) Số đơn 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 
NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 

BỐ ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách 
đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
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(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
 
 
NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 

BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ VÀ CÁC 
NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ ĐƯỢC BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC 

MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở 
Thoả ước Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo thoả ước Madrid 
(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký NHHH hoặc ngày đăng bạ theo thoả ước Madrid 
(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo thoả ước Madrid 
(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo thoả ước Madrid được gia hạn 
(171) Thời hạn hiệu lực 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(441) Ngày công bố đơn 
(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 
(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 
(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 
(540) Mẫu nhãn hiệu hàng hoá 
(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn: nhãn tập thể 
(591) Mầu sắc bảo hộ 
(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 
(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu hàng hoá 
(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 
(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 
(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo thoả ước Madrid 
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Phần i 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 
 
 
(11) 26315 
(21) 1-2007-01971 (51) 7 A21D  8/04,  10/00,  13/04,  13/06,  

2/36, A61K  35/74, C12P  39/00 
(22) 07.03.2006 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2006/060505  07.03.2006 (87) WO2006/097415 21.09.2006 
(30) PCT/IT2005/000144       16.03.2005 IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.07.2008 
(71) ACTIAL PHARMACEUTICA LDA.  (PT) 

Rua Dos Ferreiros, 260, PT-9000-082 Funchal, Portugal 
(72) DE SIMONE Claudio (IT), PIROVANO Franco (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bột nhào chua chứa hỗn hợp gồm ít nhất 6 loại vi khuẩn axit 

lactic vµ/hoÆc Bifidobacteria  
  (57)   Sáng chế này đề xuất hỗn hợp gồm ít nhất 6 loài vi khuẩn axit lactic và/hoặc 

Bifidobacteria để sử dụng trong lĩnh vực sản phẩm nướng và y học. Hỗn hợp được ưu 
tiên chứa Streptococcus thermophilus, Bifdobacterium infantis, Bifdobacterium longum, 
Bifdobacterium breve, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
casei, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. Hỗn hợp nêu trên là hữu ích dùng cho 
bột nhào chua, thành phần men làm bánh. Sáng chế này cũng đề xuất các đồ nướng và 
các sản phẩm thực phẩm khác thu được từ đó. Các sản phẩm này có hàm lượng gluten 
thấp hoặc không chứa gluten và là thích hợp để kết hợp vào chế độ ăn của đối tượng mắc 
bệnh Celiac, để làm giảm nguy cơ mắc các bệnh dị ứng do albumin và globulin bột mỳ, 
để điều trị các triệu chứng tâm thần phân liệt, để điều chế các sản phẩm dùng cho chế độ 
ăn cho người bị bệnh đường ruột. 
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(11) 26316 
(21) 1-2007-02414 (51) 7 A61K  35/74, A61P  11/00 
(22) 22.03.2006 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2006/010418 22.03.2006 (87) WO2006/113035 26.10.2006 
(30) 11/106,792      15.04.2005 US 

11/144,287      03.06.2005 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.09.2008 
(71) MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY  (US) 

2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, U.S.A. 
(72) HERZ Udo  (DE), RENZ Harald  (DE), BLUEMER Nicole  (DE), GARN Holger  

(DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thuốc để phòng ngừa hoặc điều trị sự phát triển của các bệnh 

dị ứng đường hô hấp 
  (57)    Sáng chế đề cập tới thuốc để phòng ngừa hoặc điều trị sự phát triển của bệnh dị ứng 

đường hô hấp, trong đó thuốc này chứa LGG (Lactobacillus rhamnosus GG) và được cho 
trẻ sơ sinh dùng trước khi sinh ra và/hoặc sau khi sinh ra.  
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(11) 26317 
(21) 1-2007-02833 (51) 7 A23L  1/29,  1/308 
(22) 23.03.2006 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2006/010608 23.03.2006 (87) WO2006/130205 07.12.2006 
(30) 60/686,390      01.06.2005 US 

11/172,123      30.06.2005 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.12.2008 
(71) MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY  (US) 

2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, U.S.A. 
(72) PETSCHOW Bryon W. (US), Robert J. McMahon (US), Glenn R. Gibson  (GB), Robert A. 

Rastall  (GB), Renia Gemmell  (GB), Maria Saarela  (FI), Anna-Marja Aura  (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Sữa cho trẻ sơ sinh chứa polyđextroza và galacto-

oligosacarit 
  (57)     Sáng chế này đề cập đến sữa cho trẻ sơ sinh có tác dụng làm tăng axetat tạo ra, làm giảm 

butyrat tạo ra, làm tăng quần thể và loài vi khuẩn có lợi và làm chậm lại vận tốc lên men 
của các chất prebiotic trong đường ruột của trẻ sơ sinh dùng sữa ngoài, trong đó 
polyđextroza ("PDX") và galacto-oligosacant (GOS) được kết hợp vào sữa cho trẻ sơ 
sinh.  
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(11) 26318 
(21) 1-2008-00009 (51) 7 A23L  1/29,  1/305, A61P  3/04 
(22) 30.06.2006 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/NL2006/050158   30.06.2006 (87) WO2007/004878 11.01.2007 
(30) 05106002.8         01.07.2005 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.12.2008 
(71) N.V. NUTRICIA  (NL) 

Eerste Stationsstraat 186, NL-2712 HM Zoetermeer, The Netherlands 
(72) BEERMANN, Christopher (DE), VAN LAERE, Katrien, Maria, Josefa (NL), VAN 

BEEK, Eline, Marleen (NL), BOEHM, Gunther (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh với các protein được 

thuỷ phân 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng chứa chất béo, các carbohydrat có thể tiêu 

hoá và protein, trong đó protein chứa ít nhất 25% trọng lượng peptit có chiều dài chuỗi 
từ 2 đến 30 axit amin tính trên trọng lượng khô protein để điều trị và/hoặc ngăn ngừa 
chứng béo phì ở trẻ em.  
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(11) 26319 
(21) 1-2008-01205 (51) 7 A23L  1/29,  1/308, A61K  31/702, 

A23C  9/20, A61P  1/12 
(22) 06.10.2006 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/NL2006/050247   06.10.2006 (87) WO2007/046698 26.04.2007 
(30) 05023029.1        21.10.2005 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.04.2009 
(71) N.V. NUTRICIA  (NL) 

Eerste Stationsstraat 186, NL-2712 HM Zoetermeer, The Netherlands 
(72) SCHMITT, Joachim (DE), STAHL, Bernd (DE), KNOL, Jan (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm chứa oligo-sacarit không tiêu hoá được  

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa oligosacarit không tiêu hóa được sử dụng bằng đường 
tiêu hóa cho trẻ sơ sinh được sinh ra bằng cách mổ đẻ.  
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(11) 26320 
(21) 1-2008-02903 (51) 7 E03F 11/00 
(22) 28.11.2008 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.11.2008 
(71) Trung tâm tư vấn phát triển và chuyển giao khoa học công 

nghệ môi trường Thanh Hoá  (VN) 
02 đường Phạm Sư Mạnh, phố Nam Sơn, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hoá 

(72) Lê Sỹ Tuấn (VN), Lê Minh Chung  (VN), Lê Minh Chính  (VN), Ngô Thị Hoà  (VN), 
Nguyễn Văn Thanh (VN) 

(54) Hầm bioga kỵ khí xử lý phân và nước thải  
  (57)     Sáng chế đề cập đến hầm biogas kỵ khí chữ nhật nắp vòm phá vát tự động ba ngăn được 

ngăn cách bằng hai vách ngăn thẳng đứng gồm: ngăn phân huỷ (1) là ngăn lớn nhất được 
nối với ống thu nước thải (4), phía trên qua ngăn phân huỷ là vòm chứa khí. Ngăn chứa 
nước thải (2) là ngăn lớn thứ hai nối với ngăn phân huỷ (1) bằng hai ống (6), (7). Ngăn 
chứa nước thải được nối với bên ngoài bằng cụm ống, đứng và ngang có hai van ở mức 
thấp hơn nguồn vào 0,1 m và 0,25m. Ngăn chứa bã thải (3) là ngăn thứ ba được liên 
thông với ngăn phân huỷ (1) bằng cửa vào ngăn chứa bã thải (9).  
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(11) 26321 
(21) 1-2009-00488 (51) 7 C02F 11/12, B01D 29/01 
(22) 19.02.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/JP2009/000701      19.02.2009 (87) WO2010/035363 01.04.2010 
(30) 2008-246165       25.09.2008 JP 
(71) METAWATER CO., LTD.  (JP) 

3-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Masamitsu FUJI SAKI (JP), Hideyuki OOHANAMORI (JP), Tadashi KUNITANI  

(JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị lọc và ngưng tụ kiểu hút 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị lọc và ngưng tụ kiểu hút, trong trường hợp khi thiết bị lọc và 
ngưng tụ kiểu hút được làm lớn hơn, có khả năng bảo đảm tính nguyên vẹn của vải lọc, 
đồng thời ngăn không cho phần dưới của vải lọc bị chùng nhờ duy trì lực căng theo 
phương thẳng đứng tác động lên vảỉ lọc hầu như không đổi. Thiết bị lọc và ngưng tụ 
kiểu hút này bao gồm bồn bùn cặn dùng để chứa bùn cặn cần lọc và ngưng tụ, và các 
tấm lọc được xếp thẳng với nhau sao cho được bố trí liền kề nhau trong bồn bùn cặn. 
Mỗi phần mặt phẳng của chúng tấm lọc kéo dài theo phương thẳng đứng. Mỗi tấm lọc 
có một tấm đỡ dạng lưới, và vải lọc dạng túi sao cho được khâu liền vào tấm đỡ và chứa 
tấm đỡ này, nhờ vậy một khoang lọc được tạo ra bên trong vải lọc. Thiết bị này còn bao 
gồm phương tiện dùng để hút vải lọc nêu trên qua khoang lọc, phương tiện để làm giãn 
nở vải lọc nêu trên qua khoang lọc và phương tiện để tác động lực căng không đổi lên 
mỗi tấm lọc được bố trí trên khắp chu vi của từng tấm lọc. Khung lọc dùng để bao quanh 
từng tấm lọc được bố trí trên chu vi ngoài của nó. Phương tiện để tác động lực căng 
không đổi được bố trí giữa mặt dưới của khung lọc và mặt dưới của tấm lọc tương ứng 
bao gồm chi tiết đàn hồi kéo dài theo phương thẳng đứng. Cơ cấu trượt dùng để dịch 
chuyển tấm lọc nêu trên theo phương ngang được bố trí giữa mặt trên của khung lọc và 
mặt trên của tấm lọc tương ứng. Cơ cấu trượt này có phương tiện để hạn chế sự dịch 
chuyển theo phương thẳng đứng của tấm lọc.  
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(86) PCT/JP2009/000702       19.02.2009 (87) WO2010/035364 01.04.2010 
(30) 2008-246343       25.09.2008 JP 
(71) METAWATER CO., LTD.  (JP) 

3-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Hiroyasu YAMANE (JP), Tadashi KUNlTANI  (JP), Eiji SAKAI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị lọc và ngưng tụ kiểu hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc và ngưng tụ kiểu hút có khả năng bảo đảm được hiệu 
suất lọc mà không làm giảm hiệu suất lọc. Thiết bị lọc và ngưng tụ kiểu hút này bao 
gồm bồn bùn cặn dùng để chứa bùn cặn cần lọc và ngưng tụ, và tấm lọc được bố trí nằm 
trong bồn bùn cặn và kéo dài theo phương thẳng đứng của bồn bùn cặn. Tấm lọc bao 
gồm các phần lồi phần lõm kéo dài theo phương thẳng đứng trên bề mặt của nó, và vải 
lọc dạng túi chứa tấm đỡ, nhờ vậy khoang lọc được tạo ra giữa vải lọc và tấm lọc và 
đường dẫn dòng chính dùng để dẫn phần nước lọc ra kéo dài theo phương thẳng đứng 
được tạo ra giữa bề mặt trong của vải lọc và phần lõm của tấm đỡ. Thiết bị này còn bao 
gồm phương tiện để hút vải lọc qua khoang lọc, phương tiện để làm giãn nở vải lọc qua 
khoang lọc bằng cách cấp không khí về phía vải lọc thông qua khoang lọc, và ống xả 
phần nước lọc ra một đầu của nối thông với khoang lọc. Chiều dài theo phương ngang 
của vải lọc được thiết lập dài hơn so với chiều dài theo phương ngang của tấm đỡ trên 
toàn bộ phương thẳng đứng của nó, nhờ vậy, trong trường hợp khi bùn cặn trong bồn 
bùn cặn được lọc và ngưng tụ dưới áp suất âm định trước bởi phương tiện hút, đường dẫn 
dòng phụ tạm thời dùng để dẫn phần nước lọc ra nối thông với khoang lọc và kéo dài 
theo phương thẳng đứng của khoang lọc được tạo ra.  
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(11) 26323 
(21) 1-2009-00490 (51) 7 C02F 11/12, B01D 29/01 
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(86) PCT/JP2009/000676     18.02.2009 (87) WO2010/035362 01.04.2010 
(30) 2008-246273     25.09.2008 JP 
(71) METAWATER CO., LTD.  (JP) 

3-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Hiroyasu YAMANE (JP), Tadashi KUNITANI (JP), Eiji SAKAI (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị lọc và ngưng tụ kiểu hút 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị lọc và ngưng tụ kiểu hút có khả năng nâng cao hiệu suất lọc 
nhờ bảo đảm được diện tích lọc, đồng thời giữ được tính nguyên vẹn của vải lọc. Thiết bị 
lọc và ngưng tụ kiểu hút này bao gồm bồn bùn cặn dùng để chứa bùn cặn cần lọc và 
ngưng tụ, và các tấm lọc được xếp thẳng với nhau sao cho được bố trí liền kề nhau trong 
bồn bùn cặn. Mỗi phần mặt phẳng của chúng các tấm lọc kéo dài theo phương thẳng 
đứng. Mỗi tấm lọc có một tấm đỡ dạng lưới, và vải lọc dạng túi sao cho được khâu liền 
vào tấm đỡ và chứa tấm đỡ này, nhờ vậy một khoang lọc được tạo ra bên trong vải lọc 
này, thiết bị này còn có phương tiện để hút vải lọc qua khoang lọc, phương tiện để làm 
giãn nở vải lọc qua khoang lọc, và phương tiện để tác động lực căng không đổi lên từng 
tấm lọc được bố trí trên khắp chu vi của từng tấm lọc. Từng vải lọc được phân chia theo 
phương ngang của tấm lọc tương ứng nhờ các đường nối kéo dài theo phương thẳng 
đứng tạo thành khoang lọc của tất cả các vùng được phân chia, chiều dài theo phương 
ngang của phần của từng vải lọc được phân chia bởi các đường nối liền kề được thiết lập 
dài hơn so với chiều dài theo phương ngang của một phần của tấm đỡ tương ứng với 
vùng tương ứng trên toàn bộ phương thẳng đứng, nhờ vậy mỗi vùng có một mép giãn nở 
do sự giãn nở của vải lọc tương ứng.  
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(11) 26324 
(21) 1-2009-01253 (51) 7 C05F  11/02 
(22) 15.11.2007 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/IB2007/003501      15.11.2007 (87) WO2008/059358 22.05.2008 
(30) 60/865,985      15.11.2006 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2010 
(71) BIJAM BIOSCIENCES PRIVATE LIMITED  (IN) 

Nagarjuna Hills, Punjagutta, Hyderabad 500082, India 
(72) PRASAD, Durga, Yandapalli (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng thúc đẩy sự tăng trưởng thực vật chứa 

than non biến đổi về mặt cấu trúc có hoặc không có các phân 
tử hữu cơ được tăng cường về mặt chức năng được chiết từ đó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm than non biến đổi cấu trúc có hoặc không có các phân tử 
hữu cơ tăng cường chức năng được chiết từ đó, trong đó các phân tử hữu cơ tăng cường 
chức năng có số lượng của một hoặc nhiều nhóm chức tăng lên hoặc giảm đi mà nhóm 
chức được chọn từ nhóm gồm có cacbonyl, carboxyl, amit, este, phenol, rượu, keton và 
aldehit và có trọng lượng phân tử được chọn từ nhóm gồm có (i) dưới 500, (ii) từ 500 
đến 1000, (iii) từ 1000 đến 5000, (iv) bằng hoặc lớn hơn 5000 và (v) hỗn hợp tối đa của 
ba nhóm bất kỳ trong số (i), (ii), (iii) và (iv) đó. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy 
trình bào chế chế phẩm than non biến đổi cấu trúc, chất tan trong nước được tách từ than 
non và chế phẩm dinh dưỡng tăng cường sự tăng trưởng của thực vật, quy trình bào chế 
chế phẩm này. Hơn nữa, sáng chế còn đề cập đến quy trình làm tăng cường sự tăng 
trưởng thực vật.  
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(22) 04.12.2007 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/CN2007/071164  04.12.2007 (87) WO2008/067759 12.06.2008 
(30) 200610119029.7       04.12.2006 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.07.2009 
(71) SUZHOU KAIYI BIOTECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Room 140, Building A2, 218 Xing-Hu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu 
Province, China 215123 

(72) CHEN, Xiaoya  (CN), MAO, Yingbo  (CN), LIN, Zhiping  (CN), WANG, Lingjian 
(CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp cải thiện sự kháng côn trùng của thực vật, tế 

bào thực vật, protein GIP được phân lập, polynucleotit được 
phân lập và chế phẩm polynucleotit này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp cải thiện sự kháng côn trùng của thực vật, trong đó 
dsARN của gen côn trùng được biểu hiện ở thực vật bằng cách sử dụng kỹ thuật chuyển 
gen, và sau đó các ARN gây nhiễu được tạo thành trong thực vật. Sau đó các ARN gây 
nhiễu được đưa vào cơ thể côn trùng sau khi được tiêu hóa bởi côn trùng ăn thực vật, và 
tiến hành gây nhiễu ARN chống lại gen đích, nhờ đó sự biểu hiện của gen đích bị ức chế 
bởi sự gây nhiễu ARN. Phương pháp có trung gian thực vật mới để cải thiện sự kháng 
côn trùng bằng cách ức chế sự sinh trưởng của côn trùng bằng cơ chế gây nhiễu ARN.  
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(11) 26326 
(21) 1-2009-02513 (51) 7 H01Q  21/12 
(22) 25.11.2009 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2009 
(75) Đinh Đức Thọ  (VN) 

Xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Ăng ten Yagi-Uda có độ bền cao 

  (57)     ăngten Yagi bao gồm các thành phần cơ bản như thanh đỡ (1); hai chấn tử phản xạ (10), 
chấn tử chính, dây dẫn sóng, nhiều chấn tử dẫn sóng dạng thanh đặc được lắp vào thanh 
đỡ và cơ bản là vuông góc với thanh đỡ, các chấn tử dẫn sóng được bố trí cách nhau 
những khoảng xác định, cơ cấu đỡ (3) để lắp ăngten vào cọc ăngten (2) trong quá trình 
sử dụng, trong đó các chấn tử phản xạ (10) và các chấn tử dẫn sóng được lắp lần lượt vào 
thanh chéo (11) và thanh đỡ (1) bằng cách lắp khít vào lỗ xuyên (13) sát một mặt của 
thanh chéo (11) và thanh đỡ (1).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2009 
(75) Lê Văn Chưởng  (VN) 

ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Máy phun thuốc trừ sâu 

  (57)     Máy phun thuốc trừ sâu bao gồm khung nằm ngang (1) được lắp vào nhiều bánh xe (2), 
trên khung có thùng chứa (3), máy bơm cao áp (5), động cơ (6) và hộp giảm tốc (7) để 
dẫn động máy bơm (5); khung đứng (8) cố định với khung nằm ngang (1); ống dẫn dung 
dịch (9) nằm ngang cố định với khung đứng (8) và nối với máy bơm cao áp (5); càng 
điều khiển (11) cố định với khung nằm ngang (1) ở phía đối diện với khung đứng (8); 
các đầu phun (15) được lắp song song và cách đều nhau vào ống dẫn dung dịch (9); và 
có thêm thanh gạt (10) song song với ống dẫn dung dịch (9); nhờ đó quá trình phun đạt 
hiệu quả cao do thanh gạt (10) gạt lúa ra khiến thuốc trừ sâu dễ dàng tiếp cận phần thân 
và gốc lúa.  
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(11) 26328 
(21) 1-2009-02515 (51) 7 A47C  16/00 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2009 
(75) Nguyễn Tiến Khoa  (VN) 

441/49 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu thay ga giường không cần di chuyển bệnh nhân 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu thay ga trải giường trong bệnh viện và cơ sở y tế các cấp, 
khác biệt ở chỗ khi thay ga trải giường thì không cần di chuyển bệnh nhân đang nằm 
trên giường. Cơ cấu này dựa trên nguyên lý hai cuộn vải vừa cuộn vừa xả. Trong khi 
cuộn ga cần được thay (2) thu lại thì đồng thời cạnh nó cuộn ga mới (1) được xả ra. 
Cuộn ga cũ (2) thu lại bao nhiêu thì cuộn ga mới (1) được xả ra bấy nhiêu. Điều này 
diễn ra đồng thời nên bệnh nhân sẽ luôn nằm trên cả hai cuộn ga cho đến khi cuộn ga 
mới (1) thay thế hoàn toàn cuộn ga cũ (2). Cơ cấu bao gồm hai cuộn ga (1), (2) đặt nằm 
trong hai cụm bạc đỡ ở mỗi bên gồm bạc đỡ số (5) và số (6), hai bạc đỡ được gắn cố 
định vào dây xích tải (3) bởi các thanh cài (7). Hệ thống dây xích nối thành vòng kín 
nhờ hai đĩa xích số (4). Nhờ vậy, hai cuộn ga có thể thực hiện đồng thời cả chuyển động 
quay và chuyển động tịnh tiến cùng lúc.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
23 

(11) 26329 
(21) 1-2009-02564 (51) 7 B60J  1/00 
(22) 01.12.2009 (43) 27.06.2011 
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(71) HUAN-HWEN CADTOOL INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

No. 47-1, Sec. 1, Benyuan St., Annan Dist., Tainan City 709, Taiwan 
(72) WU, YONG-YUAN (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cụm kính chắn gió xe môtô 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm kính chắn gió xe môtô bao gồm hai bộ khung được nối với 
kính chắn gió. Mỗi bộ khung bao gồm hai chi tiết điều chỉnh tương ứng cùng bao quanh 
một đầu của cần lắp. Mỗi cặp chi tiết điều chỉnh được lắp vào các vị trí tiếp nhận của cặp 
nắp che bên trái và bên phải tương ứng sao cho các răng được tạo ra trên từng cặp chi 
tiết điều chỉnh ăn khớp với các răng được tạo ra trên cặp nắp che bên trái và bên phải 
tương ứng. Mỗi cặp nắp che bên trái và bên phải có một mặt được bố trí các rãnh dẫn 
hướng để tiếp nhận chi tiết trượt được nối với kính chắn gió. Do đó, kính chắn gió được 
nối với các bộ khung có thể được nâng lên, hạ xuống hoặc nghiêng một cách thuận tiện 
để mang lại hiệu quả che chắn theo ý muốn. Cụm kính chắn gió xe môtô này điều chỉnh 
được độ cao và góc nghiêng một cách linh hoạt và xếp lại được khi không sử dụng.  
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(11) 26330 
(21) 1-2009-02574 (51) 7 F04D  15/00,  13/04 
(22) 01.12.2009 (43) 27.06.2011 
(75) YUNG-CHIH TSAI  (TW) 

No. 7, Jeng-Hsin Street, Wen-Shen Li, Hsin-Chuang City, Taipei Hsien, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu đóng ngắt dòng nước của bơm nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu đóng ngắt dòng nước của bơm nước. Cơ cấu đóng ngắt đòng 
nước bao gồm thân, bộ chuyển mạch tế vi, và cơ cấu van đóng ngắt dòng chảy. Thân 
này bao gồm rãnh, và khoang chứa. Bộ chuyển mạch tế vi được bố trí bên trong khoang 
chứa, và được nối điện với bơm nước. Cơ cấu van đóng ngắt dòng chảy được bố trí trong 
rãnh. Theo sáng chế, dòng nước được sử dụng để kiểm soát van ống lồng pít tông của cơ 
cấu van đóng ngắt dòng chảy để điều khiển liên kết phần tử từ tính thứ nhất và phần tử 
từ tính thứ hai, được làm thích ứng để kích hoạt cơ cấu kích hoạt tiếp xúc, sao cho khi 
nguồn cấp nước bị ngắt hoặc bị dừng, thì hoạt động của bơm nước bị dừng lại.  
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(11) 26331 
(21) 1-2009-02603 (51) 7 B21K 21/16 
(22) 04.12.2009 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2009 
(71) Công ty cổ phần XNK và Xây dựng Tân Trường Sơn   (VN) 

3/357 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
(72) Nguyễn Thị Hồng Vân  (VN) 
(54) Cơ cấu khuôn dùng để gia công ống kim loại tròn thành ống 

hình đa giác 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu khuôn dùng để gia công ống kim loại tròn thành ống kim 

loại có thiết diện hình đa giác. Cơ cấu này gồm có: thân (1.1); các bánh lăn ép (2); các 
chi tiết bạc (3) và các thanh chặn (4).  

Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị dùng để gia công ống kim loại tròn thành ống 
kim loại có thiết diện hình đa giác. Thiết bị này gồm có: cơ cấu khuôn (1); khung đỡ (6) 
và phương tiện dùng để tác dụng lực bao gồm tời kéo và/hoặc bơm nén thủy lực (7).  
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(11) 26332 
(21) 1-2009-02673 (51) 7 A61K  9/70,  47/36,  9/06 
(22) 16.05.2008 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2008/063979 16.05.2008 (87) WO/2008/144565 27.11.2008 
(30) 60/938,961 18.05.2007 US 

60/955,850 14.08.2007 US 
60/956,895 20.08.2007 US 
60/957,126 21.08.2007 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2010 
(71) TTI ELLEBEAU, INC.  (JP) 

Shinkan Building, 4-8-8 Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan 
(72) ISHIKAWA, Chizuko (JP), lSHIKAWA, lzumi (JP), ISHIDA, Mayuko  (JP), 

NOMOTO, Youhei  (JP), SAITO, Akiyoshi  (JP), KANAMURA, Kiyoshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dụng cụ phân phối thuốc qua da có khả năng giải phóng hoạt 

chất qua mặt phân cách sinh học gia tăng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ phân phối thuốc qua da dùng để phân phối kiểu thụ động 

qua da một hoặc nhiều hoạt chất ion qua mặt phân cắt sinh học của đối tượng. Bộ dụng 
cụ phân phối thuốc qua da bao gồm lớp chất nền lót và lớp hoạt chất. Lớp hoạt chất bao 
gồm chất làm đặc, chất hóa dẻo, và hoạt chất ion hoá với lượng hữu hiệu để điều trị 
bệnh.  
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(11) 26333 
(21) 1-2009-02742 (51) 7 C02F 1/00, 9/00, 1/20 
(22) 18.12.2009 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2009 
(71) Công ty cổ phần kỹ thuật Seen  (VN) 

Toà nhà SEEN, Km 13 , đường 32, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội  
(72) Lê Đức Bảo  (VN), Lê Đức Ngân  (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Quy trình xử lý nước rác rò rỉ tại các bãi chôn lấp rác sinh 

hoạt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình công nghệ xử lý nước rò rỉ tại các bãi rác chôn lấp rác 

sinh hoạt gồm các bước: a) xử lý kim loại nặng tại bể nâng pH, b) xử lý nitơ tại tháp 
Stripping; c) xử lý các hợp chất BOD, COD, SS, Nitơ bằng hệ thống sinh học gồm một 
bề Selector và hai bể Aeroten kèm theo các thiết bị phụ trợ, d) xử lý hợp chất khó phân 
hủy còn lại và khử màu của nước thải thông qua cụm xử lý ôxi hóa bậc cao với phản ứng 
phenton, e) xử lý nước thải bằng bể lọc cát gồm có lớp sỏi lọc và lớp cát lọc nhằm giữ 
cặn lơ lửng trong nước, f) dẫn nước thải vào bể khử trùng gồm các ngăn zíc zắc trước khi 
xả ra môi trường bên ngoài.  
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(11) 26334 
(21) 1-2009-02743 (51) 7 B82B 3/00 
(22) 18.12.2009 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2009 
(71) Viện Hóa học   (VN) 

số 18, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội  
(72) Đỗ Trường Thiện  (VN), Nguyễn Thị Đông  (VN), Phạm Thị Bích Hạnh  (VN), 

Nguyễn Tiến An  (VN), Trân Thị ý Nhi  (VN), Dương Anh Vũ  (VN) 
(54) Quy trình điều chế vật liệu nano bạc beta-chitosan và nano 

bạc N-cacboxylmetyl-beta-chitosan từ mai mực 
  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế vật liệu nano bạc β-chitosan từ mai mực bao 

gồm các bước: (a) axit hóa mai mực; (b) kiềm hóa bột mai mực; (c) deaxetyl hóa β-
chitin; (d) cắt mạch -chitosan; (e) điều chế dung dịch nano bạc β-chitosan; và (f) thu vật 
liệu nano bạc β-chitosan. Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế vật liệu 
nano bạc N-cacboxylmetyl β-chitosan từ mai mực. Vật liệu nano bạc β-chitosan và N-
cacboxymetyl β-chitosan thu được từ quy trình theo sáng chế có khả năng diệt khuẩn 
hoặc ức chế sự phát triển của một số loại vi khuẩn để phát triển ứng dụng trong y học. 
Các vật liệu này có thể được sử dụng trong các lĩnh vực y sinh và dược phẩm như là để 
sản xuất kem, gạc, màng phim hoặc các miếng dán khác dùng để điều trị vết thương.  
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(11) 26335 
(21) 1-2009-02750 (51) 7 D06N 3/00 
(22) 18.12.2009 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2009 
(71) PRIME ASIA LEATHER CORPORATION   (TW) 

No.7, Ln. 352, Sec. 2, Shanjiao Rd., Ershui Township, Changhua County, Taiwan 
(72) Chien-Kuo OU  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Da sần nhân tạo có lớp vải dệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến da sần nhân tạo có lớp vải dệt bao gồm lớp da mỏng, lớp kết dính, 
lớp vải dệt và lớp bề mặt. Lớp da mỏng có bề mặt phủ. Lớp kết dính được phủ lên trên 
bề mặt phủ. Lớp vải dệt có cấu trúc nhiều sợi dệt với nhau và được dính lên trên lớp kết 
dính. Lớp bề mặt được gắn lên lớp vải dệt. Nhờ đó, lớp vải dệt làm tăng cường độ cấu 
trúc của lớp bề mặt và ngăn không xảy ra hiện tượng nhăn bề mặt để duy trì bề mặt nhẵn 
của da sần nhân tạo có lớp vải dệt.  
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(11) 26336 
(21) 1-2009-02760 (51) 7 A42B 3/00, 3/04, 3/22 
(22) 21.12.2009 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2009 
(71) HJC CO., LTD   (KR) 

54-2 Seo-ri, Idong-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 449-834, KOREA  
(72) Seok Joong HONG  (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu mở/đóng và mũ bảo hiểm bao gồm cơ cấu này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu mở/đóng cho phép tấm che nắng mặt trời được mở và đóng 
dễ dàng từ phần trên của mũ bảo hiểm với mũ bảo hiểm trên đầu cũng như giữ tốc độ 
mở/đóng của tấm che nắng mặt trời được mở/đóng bên trong mũ bảo hiểm ở tốc độ 
không đổi và mũ bảo hiểm bao gồm cơ cấu này.  
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(11) 26337 
(21) 1-2009-02771 (51) 7 A23B 7/005 
(22) 22.12.2009 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2009 
(71) Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thương mại và du lịch Suối Lớn  

(VN) 
Xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai  

(72) Nguyễn Thế Bảo  (VN), Đỗ Lam Sơn  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị xử lý nhiệt cho trái xoài 

  (57)     Sáng chế thuộc lĩnh vực xử lý trái cây sau thu hoạch, cụ thể là thiết bị xử lý nhiệt cho 
trái xoài. Với mục đích hoạt động theo cách thủ công nhưng có công suất cao và hoạt 
động liên tục, thiết bị xử lý nhiệt cho trái xoài theo sáng chế bao gồm bồn xử lý, khung 
đỡ lắp bên trong bồn xử lý, rổ chứa xoài có thể trượt dọc theo khung đỡ bằng cách đẩy 
bằng tay, bộ phận cung cấp nhiệt bên dưới bồn xử lý, bơm tuần hoàn hút và bơm nước 
trở lại bồn xử lý. Thiết bị xử lý nhiệt cho trái xoài theo sáng chế còn bao gồm bộ phận 
điều chỉnh nhiệt độ, bộ phận này bao gồm bồn chứa nước và ống dẫn có van điều chỉnh 
nối bồn xử lý và bồn chứa nước.  
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(11) 26338 
(21) 1-2009-02780 (51) 7 G06K 9/00 
(22) 22.12.2009 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2009 
(71) SONIX TECHNOLOGY CO., LTD   (TW) 

10F-1, No- 36, Taiyuan St- Chupei City, Hsinchu, Taiwan. 
(72) Tsai, Yao-Hung  (TW), Chen Li Ching  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương tiện truyền thông in ấn, hệ thống truyền thông và 

phương pháp thực hiện truyền thông sử dụng phương tiện 
truyền thông in ấn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện truyền thông in ấn, hệ thống truyền thông và phương 
pháp thực hiện truyền thông sử dụng phương tiện truyền thông in ấn. Hệ thống truyền 
thông bao gồm phương tiện truyền thông in ấn và bộ đọc, trong đó phương tiện truyền 
thông in ấn được in bởi vi chất chỉ thị có thể không nhìn thấy mà được in trước khi in 
các nội dung chính và được in bằng mực mà nó về cơ bản hấp thu tia hồng ngoại, để cho 
bộ đọc có thể đọc các vi chất chỉ thị mà không bị gây cản trở bởi các nội dung chính. Do 
đó, hiệu quả quan sát tốt hơn có thể đạt được và sự nhầm lẫn giữa vi chất chỉ thị và các 
nội dung chính có thể tránh được.  
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(11) 26339 
(21) 1-2009-02782 (51) 7 A61G 7/16 
(22) 22.12.2009 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2009 
(75) Nguyễn Long Uy Vũ   (VN) 

42/28 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Giường và nệm dành cho người bị liệt 

  (57)     Sáng chế đề xuất giường dành cho người bị liệt, giường bao gồm: khung di động (1) 
gồm khung hình chữ nhật (11) và các thanh đỡ cách nhau (12) với hai đầu của mỗi thanh 
cố định vào khung hình chữ nhật (11); khung cố định (2); cơ cấu nâng (3) để nâng thẳng 
đứng khung di động (1); nệm (4) có nhiều khe cách nhau (41) và được bố trí tại vị trí sao 
cho các thanh đỡ cách nhau (12) lọt vào các khe cách nhau (41) khi khung di động (1) 
được đặt chồng lên nệm (4); vạc giường (5) đỡ nệm (4), nhờ đó khi nâng khung di dộng 
cách xa khung cố định, có thể dễ dàng thay tấm trải giường hoặc giữ thoáng khí các 
vùng da tiếp xúc với giường.  
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(11) 26340 
(21) 1-2009-02810 (51) 7 A62C 3/07 
(22) 25.12.2009 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2009 
(75) Nguyễn Thế Quân   (VN) 

159 Đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
(54) Hệ thống tự động chữa cháy cho các phương tiện giao thông 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống tự động chữa cháy cho các phương tiện giao thông có thể tự 
động phun các lại hoá chất, dung dịch chống cháy khi phương tiện giao thông bị tai nạn 
gây biến dạng thân vỏ hoặc khi gặp phải những sự cố như chập điện gây cháy. Hệ thống 
bao gồm bình chống cháy chứa chất chống cháy được lắp trên phương tiện giao thông, 
các ống dẫn được nối với bình chống cháy để dẫn chất chống cháy tới các vị trí có nguy 
cơ cháy cao trên phương tiện, tại các vị trí này các ống dẫn có các đoạn ống được làm 
bằng vật liệu có thể bị phá vỡ khi biến dạng hoặc được lắp các cảm biến nhiệt và các van 
tự động để giải phóng chất chữa cháy. 
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(11) 26341 
(21) 1-2010-00590 (51) 7 H04N 13/04, 5/91 
(22) 10.09.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/JP2009/004494       10.09.2009 (87) WO 2010/032404 25.03.2010 
(30) 61/097,694       17.09.2008 US 
(71) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan  
(72) Taiji SASAKI (JP), Hiroshi YAHATA  (JP), Tomoki OGAWA  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Môi trường ghi, thiết bị phát lại, và mạch tích hợp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến môi trường ghi, các vùng đặc trưng cho hình ảnh nổi và vùng đặc 
trưng cho hình ảnh phẳng được định vị vùng nọ tiếp theo vùng kia tiếp sau vùng dùng 
chung cho hình ảnh nổi/hình ảnh phẳng. Vùng dùng chung cho hình ảnh nổi/hình ảnh 
phẳng là vùng liền kề để được truy nhập cho cả trong phát lại hình ảnh nổi và phát lại 
hình ảnh phẳng. Vùng đặc trưng cho hình ảnh nổi là vùng liền kề để được truy nhập 
ngay trước khi bước nhảy dài xuất hiện khi phát lại hình ảnh nổi. Trong cả hai vùng 
dùng chung cho hình ảnh nổi/hình ảnh phẳng và vùng đặc trưng cho hình ảnh nổi, các 
đoạn mở rộng của các tập tin dòng dạng cơ bản và dạng độc lập được sắp xếp theo cách 
xen kẽ. Các đoạn mở rộng trên vùng đặc trưng cho hình ảnh nổi là tiếp sau hợp lệ sau 
các đoạn mở rộng trên vùng dùng chung cho hình ảnh nổi/hình ảnh phẳng. Vùng đặc 
trưng cho hình ảnh phẳng là vùng liền kề để được truy nhập ngay trước khi bước nhảy 
dài xuất hiện khi phát lại hình ảnh phẳng. Vùng đặc trưng cho hình ảnh phẳng có bản 
sao lại toàn bộ các đoạn mở rộng của tập tin dòng dạng cơ bản được ghi lên vùng đặc 
trưng cho hình ảnh nổi.  
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(11) 26342 
(21) 1-2010-00689 (51) 7 C07K  16/40, A61K  39/395, A61P  

3/06 
(22) 22.08.2008 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2008/074097 22.08.2008 (87) WO/2009/026558 26.02.2009 
(30) 60/957,668 23.08.2007 US 

61/008,965 21.12.2007 US 
61/010,630 09.01.2008 US 
61/086,133 04.08.2008 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.02.2011 
(71) AMGEN INC.  (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, United States of 
America 

(72) JACKSON, Simon Mark (GB), WALKER, Nigel Pelham Clinton (GB), PIPER, Derek 
Evan (US), SHAN, Bei  (US), SHEN, Wenyan  (US), CHAN, Joyce Chi Yee (CA), 
KING, Chadwick Terence (CA), KETCHEM, Randal Robert (US), MEHLIN, 
Christopher (US), CARABEO, Teresa Arazas (US), CAO, Qiong  (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Protein liên kết kháng nguyên để liên kết với proprotein 

convertaza subtilisin kexin typ 9 (PCSK9) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến protein liên kết kháng nguyên tương tác với proprotein convertaza 

subtilisin kexin typ 9 (PCSK9). Sáng chế còn đề cập đến axit nucleic mã hoá protein liên 
kết kháng nguyên này, vectơ biểu hiện tái tổ hợp chứa phân tử axit này, tế bào chủ chứa 
vectơ và dược phẩm chứa protein liên kết kháng nguyên nêu trên. 
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(11) 26343 
(21) 1-2010-00805 (51) 7 A61K 38/00 
(22) 15.10.2008 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2008/079904  15.10.2008 (87) WO/2009/052125 23.04.2009 
(30) 60/979954       15.10.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2011 
(71) 1. CENTOCOR, INC.   (US) 

200 Great Valley Parkway, Malvern, PA 19355, United States of America  
2. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.  (BE) 
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 

(72) JUNG, Sun-yung, S.  (CA), JIANG, Haiyan  (US), RAGHUNATHAN, Gopalan  (US), 
BOROZDINA-BIRCH, Lionella  (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kháng thể dạng tinh bột và chế phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể dạng tinh bột, axit nucleic mã hoá kháng thể, vectơ, tế 
bào chủ và chế phẩm chứa kháng thể. 
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(11) 26344 
(21) 1-2010-00854 (51) 7 C07H  307/46, C10L  1/02 
(22) 05.09.2008 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2008/007428  05.09.2008 (87) WO2009/030511 12.03.2009 
(30) 07017572.4       07.09.2007 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.02.2011 
(71) FURANIX TECHNOLOGIES B.V  (NL) 

Zekeringstraat 29, NL-1014 BV Amsterdam (NL) 
(72) GRUTER, Gerardus, Johannes, Maria (NL) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất hỗn hợp của furfural và dẫn xuất 5-

(alkoxymetyl)furfural, hỗn hợp nhiên liệu được tạo ra theo 
phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hỗn hợp của furfural và dẫn xuất 5-
(alkoxymetyl)furfural bằng cách cho nguyên liệu gốc chứa đường có 5 đến 6 nguyên tử 
cacbon phản ứng với rượu với sự có mặt của chất xúc tác axit, tiếp theo bằng cách hydro 
hoá và/hoặc ete hoá hỗn hợp của furfural và 5-(alkoxymetyl)furfural để chuyển hoá 
chức năng aldehyt của cả 5- (alkoxymetyl)furfural và furfural thành chức năng 
alkoxymetyl hoặc chức năng metyl, ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hỗn hợp nhiên 
liệu được tạo ra theo phương pháp sản xuất hỗn hợp này.  
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(11) 26345 
(21) 1-2010-00864 (51) 7 G02B  6/00,  6/032 
(22) 25.08.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/JP2009/004101     25.08.2009 (87) WO/2010/023881 04.03.2010 
(30) 2008-216485       26.08.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.04.2010 
(71) FUJIKURA LTD.   (JP) 

5-1, Kiba 1-chome, Kohtoh-ku, Tokyo 135-8512, Japan 
(72) Katsuhiro TAKENAGA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị ngăn không cho sợi cáp nóng chảy, sợi laze, và đường 

truyền quang học 
  (57)    Thiết bị ngăn không cho sợi cáp nóng chảy được sử dụng để ngăn không cho sợi cáp 

nóng chảy, chứa: sợi cáp quang bao gồm lõi và lớp vỏ có các lỗ mở rộng theo hướng 
chiều dài của chúng, trong đó: chiết xuất của lõi của sợi cáp quang là cao hơn chiết xuất 
của phần của lớp vỏ trừ các phần của các lỗ; khi giả định rằng đường kính trường mode 
tại bước sóng được sử dụng của sợi cáp quang là MFD, và khoảng cách trong mặt cắt 
vuông góc với hướng theo chiều dài của sợi cáp quang giữa tâm của lõi và vị trí, gần tâm 
của lõi nhất, của lỗ gần lõi nhất là Rmin, thì giá trị được thể hiện bởi 2xRmin/MFD là 
không nhỏ hơn 1,2 và không lớn hơn 2,1; khi giả định rằng chiều rộng, trong hướng 
đường kính, của vùng tại đó các lỗ có mặt trong lớp vỏ là W, thì giá trị được thể hiện bởi 
W/MFD là không nhỏ hơn 0,3; và khi giả định rằng đường kính của lớp vỏ của sợi cáp 
quang là Dfiber thì W≤0,45xDfiber được thỏa mãn.  
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(11) 26346 
(21) 1-2010-00868 (51) 7 B02C  15/00,  15/14 
(22) 13.10.2008 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2008/063720  13.10.2008 (87) WO2009/050142 23.04.2009 
(30) PA 2007 01486       16.10.2007 DK 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2011 
(71) FLSMIDTH A/S  (DK) 

Vigerslev Alle 77, Valby, DK-2500 Copenhagen, DENMARK 
(72) NISSEN Rasmus Thranberg (DK), LARSEN Morten (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy nghiền lăn 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy nghiền lăn (1) để nghiền vật liệu dạng hạt, như các nguyên liệu 
xi măng, clinke xi măng và các nguyên liệu tương tự có bàn nghiền quay được (2) có 
đường tâm gần như theo phương thẳng đứng (3), và một số con lăn (4) được tạo kết cấu 
để hoạt động tương tác với bàn nghiền (2) và xoay quanh các trục con lăn riêng biệt (5), 
các trục con lăn riêng biệt này được lắp cố định vào trục tâm quay được (6) có đường 
tâm gần như theo phương thẳng đứng (3). Trục tâm (6) và bàn nghiền (2) được lắp cố 
định một bộ phận với rôto (7) và bộ phận kia với stato (8) của một và cùng một động cơ 
điện (9). Do đó, một và cùng một một động cơ điện (9) có khả năng quay bàn nghiền (2) 
cũng như trục tâm (6).  
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(11) 26347 
(21) 1-2010-01274 (51) 7 C11B 1/10 
(22) 19.05.2010 (43) 27.06.2011 
(30) PI 20092054 20.05.2009 MY 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.05.2010 
(71) SUCCESS NEXUS SDN BHD  (MY) 

K-2-9, Jalan Pju 1/43, Aman Suria Damansara 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul 
Ehsan (MY) 

(72) Maurizio Mattia Giuseppe Germani  (MY), Phung Kim Choy  (MY), Teoh Yeam 
Chuan  (MY) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Quy trình tách triglyxerit và các axit béo tự do từ hỗn hợp 

bất kỳ của triglyxerit và axit béo tự do 
  (57)    Sáng chế đề cập quy trình liên tục để sản xuất các este metyl (hoặc etyl) của các axit béo 

để được sử dụng làm các nhiên liệu có thể hồi phục để phát điện và sử dụng trong ngành 
« tô. Quy trình sản xuất này sử dụng hỗn hợp của triglycerit và các axit béo làm nguyên 
liệu thô theo tỉ lệ bất kỳ giữa hai thành phần này. Hỗn hợp này trước hết được este hóa 
với metanol (hoặc etyl-alcohol) sử dụng chất xúc tác dạng rắn bên trong máy phản ứng 
vòng đa vòng và sau đó được chuyển hóa este với metanol (hoặc etyl-alcohol) trong 
phản ứng dạng ống với sự xúc tác đồng nhất. Các este thu được tiếp đó được khử hydro 
một cách từ từ để tăng chỉ số iot của chúng lên đến 120. Điểm chảy của các este metyl 
và etyl nêu trên được hạ thấp tới một mức để có thể sử dụng chúng làm nhiên liệu tại các 
nước có khí hậu lạnh và ôn hòa.   
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(11) 26348 
(21) 1-2010-01315 (51) 7 C04B 41/84, 103/52, 41/85 
(22) 24.10.2008 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/AU2008/001584   24.10.2008 (87) WO/2009/052585 30.04.2009 
(30) 2007905829        25.10.2007 AU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2011 
(75) HUBER, WALTER, HENRY   (AU) 

34B Awatea Road, St Ives, NSW 2075, Australia  
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp đánh bóng bề mặt của vật dụng bằng gốm nung 

và vật dụng gốm nung thu được bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp đánh bóng vật dụng bằng gốm nung như gạch, ngói, v.v. , 

bao gồm bước bôi lên bề mặt của vật dụng bằng gốm nung hợp chất làm tăng cứng/làm 
chắc chứa chất được chọn từ nhóm bao gồm hợp chất hydroxit, hợp chất silicat, hợp chất 
siliconat, hợp chất flosilicat, hợp chất siloxan, hợp chất silazan, hợp chất silan, silic este, 
và hỗn hợp của chúng và cho hợp chất làm tăng cứng/làm chắc này tiếp xúc với bề mặt 
gốm trong thời gian đủ để hợp chất này làm tăng cứng bề mặt, sau đó bề mặt này có thể 
được mài, đánh bóng v.v... tới độ bóng cao.  
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(11) 26349 
(21) 1-2010-01401 (51) 7 A61K  48/00 
(22) 03.11.2008 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2008/082254 03.11.2008 (87) WO2009/059298 07.05.2009 
(30) 60/984,612      01.11.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2011 
(71) 1. THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ARKANSAS   (US) 

2404 North University Avenue, Little Rock, AR 72207, United States of America 
2. UNIVERSITY OF GUELPH  (CA) 
Business Development Office, 4-130 Research Lane, Guelph, Ontario N1G 5G3, 
Canada 
3. THE TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM  (US) 
3369 TAMU, College Station, Texas 77843-3369, United States of America 

(72) BOTTJE, Walter  (US), HARGIS, Billy (US), BERGHMAN, Luc (BE), KWON, 
Young, Min  (US), COLE, Kimberly  (US), COX, Mandy  (US), LAYTON, Sherryll 
(US), EL-ASHRAM, Said (EG), BARTA, John  (CA), TELLEZ, Guillermo  (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vacxin để tăng cường đáp ứng miễn dịch đối với ký sinh trùng 

Apicomplexan  
  (57)    Sáng chế đề cập đến văcxin chứa các polypeptit TRAP và vectơ Salmonella enteritidis 

chứa các polypeptit TRAP đề tăng cường đáp ứng miễn dịch chống lại các ký sinh trùng 
Apicomplexan và làm giảm tình trạng mắc bệnh liên quan đến sự lây nhiễm ký sinh 
trùng Apicomplexan. Văcxin có thể còn bao gồm polypeptit CD154 có khả năng liên kết 
với CD40.  
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(11) 26350 
(21) 1-2010-01504 (51) 7 H02K 33/00, 37/00 
(22) 15.06.2010 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2010 
(75) Nguyễn Đức Ngọc  (VN) 

Khoa cơ khí - trường đại học thủy lợi - 175 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Xi lanh lực điện từ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xi lanh lực điện từ. Theo sáng chế, xi lanh lực điện từ bao gồm bộ 
phận vỏ xi lanh để bảo vệ bộ phận stato, tản nhiệt cho xi lanh và dẫn hướng píttông; bộ 
phận stato cố định bao gồm ống thép từ, các vách ngăn thép từ, các cuộn dây quấn để 
tạo ra từ trường và được đấu nối xen kẽ với nhau tạo thành một cặp hai cuộn cảm mắc 
song song với nhau, các vòng đệm được lắp trong lòng mỗi cuộn dây, trong đó các cuộn 
dây quấn và vách ngăn thép từ được lắp xen kẽ và đồng trục trong lòng ống thép từ; bộ 
phận píttông di động bao gồm trục píttông, các vòng nam châm vĩnh cửu, các vòng đệm 
cách ly và đai ốc khống chế hành trình, trong đó các vòng nam châm vĩnh cửu và các 
vòng đệm cách ly được lắp xem kẽ, đồng trục và bao quanh trục píttông. Khi cho dòng 
điện một chiều chạy qua cuộn dây của stato, trong lòng cuộn dây của stato xuất hiện từ 
trường có các đường sức song song, từ trường này tác động lên từ trường của píttông có 
các đường sức song song và chiều cố định được tạo bởi các vòng nam châm vĩnh cửu lắp 
trên trục píttông. Sự tương tác giữa hai từ trường này sẽ sinh ra một lực tác động lên 
píttông, nó đẩy píttông nếu như chiều của từ trường của stato ngược chiều với chiều từ 
trường của píttông hoặc hút píttông khi chiều từ trường của stato cùng chiều với chiều từ 
trường của píttông. Độ lớn của lực tác động lên píttông phụ thuộc vào độ lớn của cường 
độ từ trường của stato hay độ lớn của điện áp và dòng điện cung cấp cho xi lanh, chiều 
của lực tương tác phụ thuộc vào chiều của dòng điện cấp cho các cuộn dây quấn của 
stato.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất xycloalkyloxy- và heteroxycloalkyloxypyridin 

làm chất điều biến thụ thể histamin H3 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất xycloalkyloxy- và heteroxycloalkyloxypyridin là chất điều 

biến thụ thể histamin H3 có ích để điều trị bệnh do thụ thể histamin H3 gây ra. 
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22 Corporate Woods Blvd., 4th Floor, Albany, NY 12211, United States of America 
(72) LEATHERMAN, Mark, D.  (US), POLICELLO, George, A.  (US), PENG, Wenqing, 

N.  (CN), ZHENG, Liping  (CN), WAGNER, Roland  (DE), RAJARAMAN, Suresh, 
K.  (US), ZIJUN, Xia  (CN) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hỗn hợp chứa các chất hoạt động bề mặt ion disiloxan được 

biến đổi hữu cơ chống thủy phân và nhũ tương chứa hỗn hợp 
này 

  (57)    Sáng chế đề xuất chất hoạt động bề mặt disiloxan được biến đổi hữu cơ không đối xứng 
có công thức: MM' trong đó M chứa các chất thế hydrocacbon mạch nhánh và M' chứa 
một chất thế cation, anion hoặc ion lưỡng tính và một chất thế polyete mà có thể được 
kết hợp như một nửa, trong đó chất hoạt động bề mặt disiloxan có khả năng chống thủy 
phân được tăng cường trong khoảng độ pH từ khoảng 3 đến khoảng 12. 
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(21) 1-2010-01621 (51) 7 A01N 57/20, B01F 17/00, C07F 7/08, 

C08G 77/388 
(22) 26.12.2008 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2008/014065 26.12.2008 (87) WO2009/085297 09.07.2009 
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(71) MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC.   (US) 

22 Corporate Woods Blvd., 4th Floor, Albany, NY 12211, United States of America 
(72) LEATHERMAN, Mark, D.  (US), POLICELLO, George, A.  (US), PENG, Wenqing, 

N.  (CN), ZHENG, Liping  (CN), WAGNER, Roland  (DE), RAJARAMAN, Suresh, 
K.  (US), ZIJUN, Xia  (CN) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hỗn hợp của các chất hoạt động bề mặt ion trisiloxan biến 

đổi hữu cơ chống thủy phân và nhũ tương chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề xuất một hỗn hợp chứa một siloxan có công thức: M1 D M2 trong đó M1 = 

(R1)(R2)(R3)SiO1/2; M
2 = (R4)(R5)(R6) SiO1/2 và D - (R7)(Z) SiO2/2 trong đó R1, R2, R3, R4, 

R5, R6 và R7 mỗi nhóm được chọn riêng từ nhóm chứa các gốc hydrocacbon hóa trị I của 
từ 1 đến 4 cacbon, aryl, và một nhóm hydrocacbon của từ 4 đến 9 cacbon chứa một 
nhóm aryl; Z là một nhóm ion ưa nước đối xứng được chọn từ nhóm gồm R8-RA, R9 Rc, 
và R10-R2; RA là một nhóm thế anion, Rc là một nhóm thế cation, hoặc Rz là một nhóm 
thế chất hoạt động bề mặt không điện ly trong nhóm D và một thành phần phụ được 
chọn từ nhóm gồm các thành phần nông học, thành phần phủ, thành phần chăm sóc cá 
nhân, thành phần chăm sóc gia đình, thành phần xử lý dầu hoặc gas, các thành phần xử 
lý nước, các thành phần xử lý bột giấy hoặc giấy, trong đó các hỗn hợp được nói đến có 
tăng cường tính chống thủy phân.  
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(72) TSUBOI, Hiroshi  (JP), KANEKO, Noriko  (JP), SATOU, Akina  (JP), TSUCHIYA, 

Yoshinobu  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vi khuẩn sinh axit lactic có tác dụng hạ mức axit uric máu 

  (57)    Các loại vi khuẩn sinh axit lactic khác nhau được nuôi cấy trong sự có mặt của purin, 
lượng purin tiêu thụ và lượng các sản phẩm phân hủy của purin tạo ra được định lượng, 
và một số vi khuẩn sinh axit lactic thể hiện khả năng phân hủy purin đáng kể được lựa 
chọn. Vi khuẩn sinh axit lactic được đánh giá là có khả năng phân hủy purin cao theo sự 
lựa chọn nêu trên được sử dụng qua đường miệng cho chuột được nuôi bằng thức ăn 
chứa purin, tình trạng chung và mức axit uric huyết thanh của chuột được đo, và hiệu 
quả của việc sử dụng vi khuẩn sinh axit lactic lên mức axit uric huyết thanh được kiểm 
tra. Kết quả là, vi khuẩn sinh axit lactic ức chế đáng kể sự tăng mức axit uric huyết 
thanh, Lactobacillus gassen OLL2959 và Lactobacillus oris OLL2779, được tìm thấy.  
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(JP), KIMURA, Katsunori  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vi khuẩn sinh axit lactic có hiệu quả hạ mức axit uric máu 

  (57)     Sáng chế đề xuất vi khuẩn sinh axit lactic thích hợp để sử dụng làm thực phẩm và thuốc, 
và có thể ức chế sự tăng mức axit uric máu.  
Các dạng khác nhau của vi khuẩn sinh axit lactic được nuôi cấy trong sự có mặt của 
purin, lượng purin tiêu thụ và lượng các sản phẩm phân hủy purin tạo ra được định 
lượng, và một số vi khuẩn sinh axit lactic thể hiện khả năng phân hủy purin đáng chú ý 
sẽ được chọn. Vi khuẩn sinh axit lactic được đánh giá là có khả năng phân hủy purin cao 
theo lựa chọn trên được sử đụng qua đường miệng cho chuột được nuôi bằng thức ăn 
chứa purin, tình trạng chung và mức axit uric huyết thanh của chuột được định lượng, và 
hiệu quả của việc sử dụng vi khuẩn sinh axit lactic lên mức axit uric huyết thanh được 
kiểm tra. Kết quả là, vi khuẩn sinh axit lactic ức chế có hiệu quả sự tăng mức axit uric 
huyết thanh, Lactobacillus gasseri OLL2922, được tìm thấy.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm gây mê dạng nhũ tương để điều trị cơn đau sau phẫu 

thuật 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm gây mê dạng nhũ tương để điều trị cơn đau sau phẫu 

thuật cho đối tượng bằng cách sử dụng lượng hữu hiệu của chế phẩm gây mê dạng nhũ 
tương này, ví dụ như nhũ tương fentanyl, cho đối tượng. Theo một số phương án, chế 
phẩm nhũ tương bao gồm hoạt chất gây mê, dầu, nước và chất hoạt động bề mặt. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế chế phẩm nhũ tương theo sáng chế cũng như 
bộ kit bao gồm chế phẩm nhũ tương này. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cấu trúc gắn kết kháng nguyên, trình tự polynucleotit mã 

hoá nó, tế bào chủ chứa nó, phương pháp sản xuất và dược 
phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các cấu trúc gắn kết kháng nguyên gồm khung protein được nối với 
một hoặc nhiều khu vực gắn kết epitop trong đó cấu trúc gắn kết kháng nguyên này có ít 
nhất hai vị trí gắn kết kháng nguyên, ít nhất một trong số hai vị trí gắn kế kháng nguyên 
này là từ khu vực gắn kết epitop và ít nhất một trong số vị trí gắn kháng nguyên này là từ 
cặp khu vực VH/VL, phương pháp sản xuất và dược phẩm chứa cấu trúc này. 
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SMITH, J. Michael (US) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Hợp phần làm giàu kali, đồ uống được làm giàu kali và phương 

pháp làm giàu đồ uống bằng kali 
  (57)    Đồ uống được làm giàu kali bao gồm thành phần kali thứ nhất và thành phần kali thứ 

hai, thành phần kali thứ nhất bao gồm monokali phosphat, và thành phần kali thứ hai 
được chọn từ nhóm bao gồm dikali phosphat và kali xitrat và hỗn hợp bất kỳ của chúng. 
Đồ uống được làm giàu kali có thể được làm với việc sử dụng hợp phần làm giàu kali 
bao gồm việc trộn thành phần kali thứ nhất và thành phần kali thứ hai. Các phương pháp 
làm đồ uống được làm giàu kali và hợp phần làm giàu kali cũng được đề xuất.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hỗn hợp bao gồm chất ức chế topoisomeraza và chất ức chế 

parp, chế phẩm và kit điều trị ung thư chứa hỗn hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp bao gồm chất ức chế topoisomeraza và chất ức chế  parp, 

chế phẩm và kít điều trị ung thư chứa hỗn hợp này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nhũ tương dinh dưỡng được làm lạnh và phương pháp chế biến 

chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nhũ tương dinh dưỡng chứa chất béo, protein và hydrat cacbon. Nhũ 

tương này bao gồm phức chất V hoặc pha nước chứa chất hoạt động bề mặt dùng cho 
thực phẩm được tạo phức với polydextroza có độ trùng hợp trung bình ít nhất là 10; trong 
đó nhũ tương dinh dưỡng có độ nhớt thứ nhất ở nhiệt độ 200C nhỏ hơn 300cp và độ nhớt 
thứ hai ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 0 đến 80C lớn hơn ít nhất 50cp so với độ nhớt thứ 
nhất. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất nhũ tương dinh dưỡng. Nhũ tương 
dinh dưỡng này có vị đậm, mịn tăng đáng kể khi được làm lạnh trước khi sử dụng.  
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(71) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America  

(72) LAI, Chron-si  (US), WALTON, Joseph  (US), WEN-LIU, James  (US), SHEARER, 
Kati  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nhũ tương dinh dưỡng có độ nhớt được cảm ứng chứa phức 

chất hydrat cacbon-chất hoạt động bề mặt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nhũ tương dinh dưỡng chứa chất béo, protein và hydrat cacbon, bao 

gồm (A) hệ chất xơ có độ nhớt được cảm ứng, và (B) phức chất V nằm trong pha nước 
của nhũ tương và chứa chất hoạt động bề mặt dùng cho thực phẩm được tạo phức với 
polydextroza có độ trùng hợp trung bình ít nhất là 10, trong đó nhũ tương dinh dưỡng có 
độ nhớt thứ nhất ở nhiệt độ 200C nhỏ hơn 100cp, độ nhớt thứ hai ở nhiệt độ nằm trong 
khoảng từ 0 đến 80C lớn hơn ít nhất 50cp so với độ nhớt thứ nhất, và độ nhớt được cảm 
ứng ít nhất là 300cp. Nhũ tương này cải thiện việc kiểm soát chứng thèm ăn sau bữa ăn, 
đặc biệt là đối với các nhũ tương có hàm lượng calo thấp. Nhũ tương dinh dưỡng này có 
vị đậm, mịn khi được làm lạnh.  
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(21) 1-2010-01836 (51) 7 A61K  39/12,  39/00,  39/21,  47/18 
(22) 18.12.2008 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2008/067945 18.12.2008 (87) WO/2009/080719 02.07.2009 
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61/019,951      09.01.2008 US 
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Rue de 1' Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium 
(72) LEMOINE, Dominique, Ingrid  (BE), PONSARD, Sophie, Valerie, Anne (BE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp phần và bán thành phẩm dạng lỏng dùng cho vacxin HIV, 

dược phẩm và vacxin HIV chứa hợp phần hoặc bán thành phẩm 
dạng lỏng này  

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần và bán thành phẩm dạng lỏng dùng cho vacxin HIV 
(human immunodeficiency virus: virut gây suy giảm miễn dịch ở người) bao gồm : a) 
protein dung hợp gây miễn dịch gồm có Nef hoặc mảnh gây miễn dịch hoặc dẫn xuất 
của nó, và p17 Gag và/hoặc p24 Gag hoặc các mảnh gây miễn dịch hoặc dẫn xuất của 
nó, trong đó khi cả p17 lẫn p24 Gag có mặt, có ít nhất một kháng nguyên HIV hoặc 
mảnh sinh miễn dịch giữa chúng, và b) chất làm ổn định là chất chống oxy hóa chứa 
nhóm chức thiol, ví dụ được chọn từ nhóm chứa hoặc gồm có glutathion, 
monothioglyxerol, xystein, N-axetyl xystein hoặc hỗn hợp của chúng. Sáng chế cũng đề 
cập đến dược phẩm và vacxin HIV chứa hợp phần hoặc bán thành phẩm dạng lỏng này. 
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(21) 1-2010-01839 (51) 7 A23L  3/015, A23C  1/00,  7/04, 

A23L  1/015,  3/3418,  3/40 
(22) 26.12.2008 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/JP2008/073804      26.12.2008 (87) WO2009/093407 30.07.2009 
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(71) MEIJI DAIRIES CORPORATION  (JP) 

2-10, Shinsuna 1-chome, Koutou-ku, Tokyo 136-8908, Japan 
(72) SATAKE, Yoshinori  (JP), TOYODA, Ikuru (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp xử lý thực phẩm lỏng, phương pháp sản xuất thực 

phẩm bột và phương pháp sản xuất sữa bột không kem 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý thực phẩm lỏng, thích hợp để làm giảm một 

cách đầy đủ và hữu hiệu nồng độ oxy hoà tan trong thực phẩm lỏng có đặc tính tạo bọt 
cao và đặc tính khử bọt thấp như sữa không kem. Nồng độ oxy hoà tan của thực phẩm 
lỏng được làm giảm bằng cách đặt thực phẩm lỏng vào bình giảm áp (thùng giảm áp, 
bình chân không, thùng chân không, v.v.) trong khi gia nhiệt thực phẩm lỏng tới nhiệt 
độ lớn hơn hoặc bằng nhiệt độ bão hoà (điểm sôi) của thực phẩm lỏng trong điều kiện 
môi trường khí giảm áp trong bình giảm áp hoặc đặt thực phẩm lỏng vào bình giảm áp 
trong khi làm giảm áp bình giảm áp tới áp suất thấp hơn hoặc bằng áp suất hơi bão hoà 
(áp suất bão hoà) của thực phẩm lỏng ở nhiệt độ của thực phẩm lỏng.  
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Ann  (US), FU, Xiaoping (US), RECHTlENE, Joseph Bernard (US), KESSLER, Ulrich  
(DE), SUDHARSAN, Mathalai Balan (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đồ uống liền dạng bột và phương pháp điều chế đồ uống này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống liền dạng bột và phương pháp điều chế đồ uống liền dạng 
bột, khi hoàn nguyên với nước, tạo ra bọt trên bề mặt.  
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GUILIANI ALEXANDRE  (FR), MANGIN FABRICE  (FR), RORTAIS PATRlCIA  
(FR), ZASKE LIONEL  (FR) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Các dạng tinh thể dimetoxy doxetaxel và phương pháp điều 

chế chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các anhydrit, solvat, các dị solvat etanol, và các hydrat của của 

dimetoxy docetaxel hoặc (2R,3S)-3-tert-butoxycarbonylamino-2-hydroxy-3- phenyl-
propionat của 4-axetoxy-2α-benzoyloxy-5β, 20-epoxy-1-hydroxy-7β, 10β- dimetoxy-9-
oxotax-11-en-13α -yle và sáng chế cũng đề cập đến các phương pháp điều chế chúng.  
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Rue de 1' Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium 
(72) LEMOINE, Dominique, Ingrid (BE), WAUTERS, Florence, Emilie, Jeanne, Francoise 

(BE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp phần dùng cho vacxin sốt rét, quy trình điều chế hợp 

phần này và vacxin sốt rét chứa hợp phần này  
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần dùng cho vacxin sốt rét chứa a) hạt gây miễn dịch RTS, S 

và/hoặc b) hạt gây miễn dịch có nguồn gốc từ protein CS của một hoặc nhiều chủng P. 
vivax và kháng nguyên S của virut viêm gan B và tuỳ ý không được dung hợp với kháng 
nguyên S, hoặc c) hạt gây miễn dịch chứa RTS, CSV-S và tuỳ ý không được dung hợp 
với kháng nguyên S, và d) chất ổn định chứa ít nhất một nhóm chứa thiol, hoặc hỗn hợp 
của nó. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế hợp phần này và vacxin chứa hợp 
phần này để ngăn ngừa và điều trị bệnh sốt rét. 
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59 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Máy điện cứu 

  (57)    Sáng chế đề xuất máy điện cứu nhằm thay thế việc đốt hơ điếu ngải hoặc mồi ngải thủ 
công trong điều trị y học cổ truyền. Máy điện cứu theo sáng chế bao gồm một hộp trung 
tâm nối với mười dây cấp nguồn 12V xoay chiều cho mười bản nhiệt ngoại vi, trong đó: 
hộp trung tâm bao gồm một biến thế để biến đổi dòng điện từ 220V-50Hz xoay chiều đi 
qua cầu chì (F) thành dòng 12V-50Hz xoay chiều cung cấp cho các bản nhiệt ngoại vi, 
các bản nhiệt này được bọc trong một ngăn của túi vải hai ngăn, ngăn còn lại của túi vải 
chứa bột ngải cứu. Mỗi bản nhiệt có công suất là 2,5W và có nhiệt độ duy trì ổn định là 
400C ± 1oC.  
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Daniel  (GB), HURST, David, Nigel  (GB), JOHNSON, Christopher, Norbert  (GB), 
SKIDMORE, John  (GB), WALL, Ian, David  (GB), WITHERINGTON, Jason  (GB) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất oxadiazol có hoạt tính trên sphingosin-1-phosphat 

(S1P) 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất trên cơ sở oxadiazol có công thức (I) có hoạt tính trên 

sphingosin-1-phosphat (S1P) đặc biệt hữu ích dùng để điều trị bệnh luput ban đỏ, trong 
đó A là phenyl hoặc vòng heteroaryl có 5 hoặc 6 cạnh; R1 nhiều nhất có hai phần tử thế 
độc lập được chọn từ halogen, C(1-3)alkoxy, C(1-3)floalkyl, xyano, phenyl tuỳ ý được thế, 
C(1-3)floalkoxy, C(1-6)alkyl và C(3-6)cycloalkyl; R2 là hydro, halogen hoặc C(1-4)alkyl; B là 
vòng no có 7 cạnh được chọn từ các vòng có công thức (a), (b), (c), R3 là hydro hoặc 
(CH2)1-4MCO2H; R4 là hydro hoặc C(1- 3)alkyl tùy ý được gián đoạn bởi oxy.  
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(22) 20.01.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/FR2009/000054   20.01.2009 (87) WO 2009/109710 11.09.2009 
(30) 08/00343        23.01.2008 FR 
(71) SANOFI-AVENTIS  (FR) 

174 avenue de France, F-75013 Paris, France  
(72) DUBOlS, Laurent  (FR), EVANNO, Yannick  (FR), MALANDA AndrÐ  (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất indol 2-carboxamit và azaindol 2-carboxamit được 

thế bởi nhóm silanyl, quy trình điều chế hợp chất này, thuốc 
và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I) trong đó: G1, G2, G3 và G4 độc lập 
với nhau, là nhóm C-X hoặc nguyên tử nitơ; một trong số G1, G2, G3 và G4 và nhiều nhất 
một trong số G1, G2, G3 và G4 là  nhóm C-X trong đó X là nhóm -Si(X1)(X2)(X3); n bằng 
0, 1, 2 hoặc 3; Y là aryl hoặc heteroaryl tùy ý được thế ; Z1, Z2, Z3, Z4 độc lập với nhau 
là nguyên tử nitơ hoặc nhóm C(R6), ít nhất một nhóm là nguyên tử nitơ và ít nhất một 
nhóm là nhóm C(R6); Z là amino vòng hoặc amino không vòng; các hợp chất nêu trên 
có thể ở dạng bazơ hoặc muối cộng axit, cũng như ở dạng hydrat hoặc solvat. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này, thuốc và dược phẩm chứa 
chúng.  
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Christian (DE), ALINCIC-KUNZ, Sofia (DE), SCHAFERS, Matthias (DE), HOLLER, 
Thomas (DE), DIEFENBACH, Konstanze (DE) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dạng liều đơn vị chứa estradiol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dạng liều đơn vị dưới dạng màng mỏng tan trong nước (các viên 
nhện), chứa estradiol, hoặc các dẫn xuất của nó, với liều lượng thấp. Các viên nhện của 
sáng chế này là phù hợp để điều trị, làm giảm hoặc phòng ngừa tình trạng sức khoẻ ở 
động vật có vú giống cái do sự thiếu hụt mức estrogen nội sinh gây ra.  
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AKUTSU Shinichi  (JP), KATO Kazuaki  (JP), YANO Shinichi  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kim khâu y khoa 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kim khâu y khoa, trong đó đã hạn chế sự phá hỏng khi uống của dây 
thép nối liền khối với lỗ tạo ra ở mặt đầu gần của kim khâu y khoa dễ bị phá hỏng khi 
uốn.  
Kim khâu A có lỗ tịt (5), lỗ tịt này được tạo ra ở mặt đầu gần (3), luồn đầu dây (10) vào 
trong đó, và nối dây (10) với nó bằng cách kẹp khít, và lỗ khoét rộng (6) được tạo ra ở 
phía mặt đầu gần (3) của lỗ tịt (5) và có kích thước D ít nhất là kích thước ở mặt đầu gần 
(3) lớn hơn kích thước D của lỗ tịt (5) và độ sâu L nông hơn độ sâu của phần kẹp khít so 
với lỗ tịt (5). Kim khâu được nối với dây (10) bằng cách đưa phần đầu của dây (10)vào 
trong 1ỗ tịt (5) và kẹp khít chu vi phía ngoài của kim khâu tương ứng với lỗ tịt (5). 
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(11) 26372 
(21) 1-2010-01975 (51) 7 B08B  17/06, D06M  11/00 
(22) 30.01.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2009/051044  30.01.2009 (87) WO2009/095459 06.08.2009 
(30) 10 2008 007 426.8       01.02.2008 DE 
(71) RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITAT BONN   (DE) 

Regina-Pacis-Weg 3, 53113 Bonn, GERMANY  
(72) CERMAN Zdenek  (DE), STRIFFLER Boris Felix  (DE), WIERSCH Sabine  (DE), 

BARTHLOTT Wilhelm  (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đồ vật có các bề mặt không thấm nước 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đồ vật có bề mặt không thấm nước, bề mặt này có:  
các sợi mảnh có chiều dài của từ 30 đến 6000μm, tỷ lệ giữa đường kính và chiều dài 
nằm trong khoảng từ 1:10 đến 1:20, và được gắn kết vào bề mặt với ít nhất một mặt 
trước của nó;  
trong đó khoảng cách giữa hai sợi mảnh liền kề trên bề mặt phải sao cho tỷ lệ của 
khoảng cách này với chiều dài của các sợi mảnh nằm trong khoảng từ 1:3 đến 1:10;  
các sợi mảnh có độ đàn hồi nằm trong khoảng từ 104 đến 1010N/m2;  
bề mặt của sợi mảnh có tính kỵ nước ít nhất là một phần, cho nên góc tiếp xúc giữa sợi 
mảnh và nước phải lớn hơn 100o, khác biệt ở chỗ,  
các sợi mảnh không đẳng hướng về mặt cấu trúc hoặc hóa học.  
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(11) 26373 
(21) 1-2010-01986 (51) 7 G06F  17/30 
(22) 16.12.2008 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2008/087040 16.12.2008 (87) WO/2009/0088671 16.07.2009 
(30) 61/019,215      04.01.2008 US 

12/069,731      11.02.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.08.2010 
(71) YAHOO! LNC.   (US) 

701 First Avenue, Sunnyvale, California 94089, United States of America  
(72) MARLOW, Cameron  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xác định và sử dụng các quan hệ của mạng xã hội 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp và thiết bị mô tả việc tìm kiếm các quan hệ xã hội 
qua nhiều mạng và/hoặc kênh liên lạc. Sau đó, các quan hệ xã hội này có thể sử dụng 
theo nhiều cách khác nhau để trợ giúp và tăng cường cho một phạm vi rộng các dịch vụ 
người dùng. Cụ thể, sáng chế đề xuất phương pháp được thực hiện bởi máy tính, hệ 
thống và vật ghi đọc được bởi máy tính có các lệnh chương trình máy tính được lưu ở đó 
để xác định các quan hệ xã hội cho người dùng thứ nhất hoạt động trong ngữ cảnh mạng 
thứ nhất được điều khiển bởi thực thể thứ nhất.  
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(11) 26374 
(21) 1-2010-02003 (51) 7 C07K  14/62 
(22) 06.01.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2009/000018  06.01.2009 (87) WO/2009/087082 16.07.2009 
(30) 10 2008 003 566.1       09.01.2008 DE 

61/044,662       14.04.2008 US 
10 2008 025 007.4       24.05.2008 DE 

(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH   (DE) 
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt, Germany  

(72) HABERMANN, Paul  (DE), SEIPKE, Gerhard  (DE), KURRLE, Roland (DE), 
MULLER, Gunter  (DE), SOMMERFELD, Mark  (DE), TENNAGELS, Norbert  (DE), 
TSCHANK, Georg  (DE), WERNER. Ulrich  (DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất tương tự insulin, quy trình điều chế và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất tương tự insulin có profin tác dụng theo thời gian cơ bản, 

khác biệt bởi sự bổ sung và/hoặc thay thế gốc axit amin tích điện âm hoặc dương và bởi 
việc amit hóa nhóm carboxy ở đầu tận cùng C của chuỗi B và histidin ở vị trí 8 của 
chuỗi A insulin. Sáng chế cùng đề cập đến quy trình điều chế và dược phẩm chứa hợp 
chất tương tự này.  
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(11) 26375 
(21) 1-2010-02012 (51) 7 A01P 3/00, 5/00, 7/02, 7/04, A01N 

3/56, 47/02, 37/36, 43/40, 43/54, 
43/653, 47/24, 47/26, 47/34, 47/38, 
51/00, 53/00 

(22) 04.02.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2009/051260    04.02.2009 (87) WO2009/098225 13.08.2009 
(30) PCT/EP2008/051375       05.02.2008 EP 

08161709.4         04.08.2008 EP 
(71) BASF SE   (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany  
(72) JAMET, Laurent  (DE), GERHARD, Ralf, Willi  (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hỗn hợp diệt loài gây hại, vật liệu nhân giống cây gồm hỗn 

hợp này, phương pháp khống chế loài gây hại và phương pháp 
bảo vệ vật liệu nhân giống cây 

  (57)   Sáng chế đề cập tới hỗn hợp hiệp đồng có chứa, làm thành phần hoạt tính, hợp chất diệt 
côn trùng I được chọn từ hợp chất chủ vận/đối kháng thụ thể nico-tin sau, hợp chất amit, 
một hoặc hai hợp chất (các hợp chất) diệt nấm và/hoặc hợp chất diệt côn trùng được 
chọn từ nhóm gồm fipronil và ethiprol.  
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(11) 26376 
(21) 1-2010-02019 (51) 7 G06F 15/00 
(22) 09.01.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/000124  09.01.2009 (87) WO2009/097076 06.08.2009 
(30) 12/011,899       30.01.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.05.2011 
(71) DTS, INC.   (US) 

5220 Las Virgenes Rd. Calabasas, CA 91302, United States of America  
(72) FEJZO, Zoran  (US) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hoá, giải mã (Codec) âm thanh đa 

kênh không mất dữ liệu sử dụng phân đoạn thích ứng có dung 
lượng điểm truy cập ngẫu nhiên (RAP) và dung lượng bộ tham 
số dự báo nhiều lần (MPPS) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị codec (mã hóa, giải mã) âm thanh không 
mất dữ liệu mã hóa/giải mã dòng bit tốc độ bit thay đổi (VBR) không mất dữ liệu có 
dung lượng điểm truy cập ngẫu nhiên (RAP) để khởi tạo giải mã không mất dữ liệu ở 
phân đoạn cụ thể bên trong khung và/hoặc dung lượng bộ tham số dự đoán nhiều lần 
(MPPS) được chia phân để giảm hiệu ứng vùng tạm. Phương pháp này được thực hiện 
nhờ kỹ thuật phân đoạn thích ứng cố định điểm bắt đầu phân đoạn dựa vào ràng buộc áp 
đặt bởi sự tồn tại của RAP mong muốn và/hoặc vùng tạm được phát hiện trong khung và 
lựa chọn khoảng thời gian phân đoạn tối ưu trong từng khung để giảm payload (dữ liệu 
thực tế) khung đã mã hóa theo payload phân đoạn mã hóa ràng buộc RAP và MPPS có thể 
ứng dụng đặc biệt để cải thiện hiệu suất chung đối với khoảng thời gian khung dài hơn.  
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(11) 26377 
(21) 1-2010-02025 (51) 7 C12N 15/82, A01H 5/00, A61K 

35/76, 39/145, A61P 31/16, 37/04, 
C07K 14/11, C12N 7/00, 15/44, 7/01 

(22) 12.01.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/CA2009/000032    12.01.2009 (87) WO2009/076778 25.06.2009 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2011 
(71) MEDICAGO, INC.   (CA) 

1020, Route De L'Eglise, Bureau 600, Sainte Foy, Quebec, G1V3V9  
(72) D'AOUST, Marc-AndrÐ  (CA), COUTURE, Manon  (CA), ORS, FrÐdÐric  (FR), 

TREPANIER, Sonia  (CA), LAVOIE, Pierre-Olivier  (CA), DARGIS, MichÌle  (CA), 
VEZINA, Louis-Philippe  (CA), LANDRY, Nathalie  (CA) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Hạt giống virut cúm, phương pháp sản xuất hạt giống virut 

cúm ở thực vật và chế phẩm chứa hạt giống virut cúm này   
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp tổng hợp các hạt giống virut cúm (các VLP) trong thực 

vật hoặc phần của thực vật. Phương pháp này bao gồm biểu hiện của HA cúm trong thực 
vật và sự tinh chế bởi kỹ thuật sắc ký đào thải theo cỡ. Sáng chế cũng đề cập đến VLP 
chứa protein HA cúm và lipit thực vật. Sáng chế cũng để cập đến axit nucleic mã hóa 
HA cúm cũng như các vật truyền. Các VLP cũng có thể được sử dụng để bào chế vacxin 
cúm, hoặc có thể được sử dụng để làm giàu vacxin hiện có.  
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(71) 1. JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.  (CN) 

No. 145 East Renmin Road, Xinpu District, Lianyungang, Jiangsu, 222002, China 
2. SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (CN) 
No. 279 Wenjing Road, Minhang District, Shanghai 200245 China 

(72) TANG, Peng Cho (CN), LU, Hejun (CN), ZHENG, Hao (CN), CHEN, Yiqian (CN), 
FEI, Hongbo (CN), WANG, Shenglan (CN), WANG, Li (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dẫn xuất pyrazolon azo được thế bixyclo, quy trình điều chế 

dẫn xuất  này và dược phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất pyrazolon-azo được thế bằng bixyclo có công thức (I), 

trong đó xác định hoặc muối, hyđrat hoặc solvat dược dụng của chúng, phương pháp 
điều chế chúng, và dược phẩm chứa chúng. Hợp chất này được sử dụng để điều chế chất 
chủ vận của thụ thể thrombopoietin. Các nhóm thế có ý nghĩa như đã được xác định 
trong bản mô tả.  
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(86) PCT/EP2009/000069  08.01.2009 (87) WO2009/087098 16.07.2009 
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(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) MURPHY, Kessabi, Fiona (IE), QUARANTA, Laura (IT), BEAUDEGNlES, Renaud 

(BE), BRUNNER, Hans-Georg (CH), CEDERBAUM, Fredrik (SE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất quinolin, quy trình điều chế hợp chất này, chế phẩm 

diệt nấm và phương pháp phòng trừ nấm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (1) 

 

  
 
trong đó các phần tử thế là như được xác định trong điểm 1 yêu cầu bảo hộ, là hữu dụng 
làm thuốc diệt nấm.  
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(72) FRAISSE Laurent  (FR), VIAL, Henri  (FR), WEIN, Sharon Aurore  (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hỗn hợp gồm muối bis-thiazoli hoặc tiền chất của nó và 

artemisinin hoặc dẫn xuất của nó để điều trị sốt rét cấp tính, 
dược phẩm và kit chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp gồm muối bis- thiazoli, hợp chất có công thức (IV) hoặc 
tiền chất của chúng, và artemisinin hoặc dẫn xuất của nó. Sáng chế cũng đề cập đến 
thuốc chứa ít nhất một muối bis- thiazoli, một hợp chất có công thức (VI) hoặc một tiền 
chất của chúng, và artemisinin hoặc một dẫn xuất của nó. Hỗn hợp theo sáng chế được 
dùng để sản xuất thuốc điều trị hoặc phòng ngừa sốt rét cấp tính. Đồng thời, sáng chế 
cũng đề cập đến kit điều trị hoặc phòng ngừa sốt rét cấp tính.  
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(72) FANG, Yong  (CN), WU Ping  (CN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Khuôn quay của máy thổi màng cho vật liệu có thể tiêu huỷ 

sinh học trên cơ sở tinh bột 
  (57)     Khuôn quay của máy thổi màng cho vật liệu có thể tiêu hủy sinh học trên cơ sở tinh bột 

gồm khuôn đúc lõi và phần thân bên ngoài. Khuôn đúc lõi gồm khuôn đúc lõi xoắn ốc 
khớp trên trục xoay trung tâm và khuôn đúc lõi quay cố định ở phần đỉnh của trục xoay 
trung tâm và chúng được nối với nhau. Động cơ dẫn động trục xoay trung tâm và khuôn 
đúc lõi quay để quay tương ứng với khuôn đúc lõi xoắn ốc. Phần thân bên ngoài gồm vỏ 
khuôn bên trong khớp nối trên khuôn đúc lõi xoắn ốc, và vỏ khuôn bên ngoài lắp trung 
gian với vỏ khuôn bên trong và vỏ khuôn mở bao quanh khuôn đúc lõi quay. Vỏ khuôn 
bên trong và vỏ khuôn mở được cố định với nhau bằng bộ phận cố định. Đường nước 
làm mát tuần hoàn bên ngoài được tạo thành giữa vỏ khuôn bên trong và vỏ khuôn bên 
ngoài. Vỏ khuôn bên trong, vỏ khuôn mở, khuôn đúc lõi xoắn ốc và khuôn đúc lõi quay 
tạo thành rãnh đúc và dòng hữu hình gồm khe tiếp liệu hình chữ chi, khe chuyển xoắn 
ốc, vùng đệm khe hở hình khuyên, đường dẫn hình côn nhọn, hốc rời hình khuyên và 
khe hở làm khuôn cuối cùng lần lượt từ đáy lên đỉnh. Sản phẩm màng được sản xuất 
bằng khuôn quay có tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao và có thể sản xuất hàng loạt.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị cấp phát các nguồn tài nguyên giữa 

thiết bị liên lạc di động và nút truy cập mạng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cấp phát các nguồn tài nguyên giữa thiết bị liên lạc di 

động và nút truy cập mạng. Phương pháp này gồm các bước gửi tin nhắn có phần mở 
đầu truy cập ngẫu nhiên đến nút truy cập mạng. Bước nhận tin nhắn phản hồi truy cập 
ngẫu nhiên bao gồm phản hồi đối với tin nhắn có phần mở đầu truy cập ngẫu nhiên cũng 
nằm trong phương pháp. Phản hồi bao gồm thông tin cấp phát tài nguyên liên kết lên 
(UL) để lập lịch cho việc truyền UL. Thông tin cấp phát tài nguyên UL bao gồm thông 
tin nhận diện một hoặc nhiều khung phụ thời gian riêng lẻ được cấp để truyền UL. 
Phương pháp còn gồm bước gửi quá trình truyền UL trong một hoặc nhiều khung phụ 
thời gian riêng lẻ được nhận diện. Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến thiết bị và bộ nhớ 
đọc được trên máy tính.  
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(BE), STREBELLE, Michel  (BE), GIANSANTE, Massimo  (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất ít nhất một hợp chất dẫn xuất etylen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất ít nhất một hợp chất dẫn xuất etylen bắt đầu từ 
khí thải có giá trị thấp, tốt hơn nếu là ROG, trong đó:  
a) khí thải có giá trị thấp được xử lý bằng một loạt bước xử lý trong bộ phận thu hồi khí 
thải có giá trị thấp để loại các thành phần không mong muốn có mặt trong đó và để thu 
được hỗn hợp sản phẩm chứa etylen và các thành phần khác;  
b) hỗn hợp sản phẩm nêu trên được phân tách thành phân đoạn được làm giàu hợp chất 
nhẹ hơn etylen, chứa một phần etylen (phân đoạn A), phân đoạn được làm giàu etylen 
(phân đoạn B) và phân đoạn nặng (phân đoạn C);  
c) phân đoạn A và phân đoạn B được chuyển một cách riêng rẽ để sản xuất ít nhất một 
hợp chất dẫn xuất etylen.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp hydrogel trong suốt lai tạp hữu cơ-vô cơ dùng cho 

kính chặn lửa, cụm kính chặn lửa sử dụng hỗn hợp này và 
phương pháp sản xuất chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp hydrogel trong suốt pha tạp hữu cơ - vô cơ chứa monome 
aerylic trùng hợp được, dung dịch sol alkoxit kim loại, muối tan được trong nước, hợp 
chất phospho, tác nhân liên kết silan, muối amoni bậc bốn, chất khơi mào trùng hợp, và 
nước. Ngoài ra, sáng chế đề xuất cụm kính chặn lửa sử dụng hỗn hợp hydrogel trong 
suốt pha tạp hữu cơ - vô cơ và phương pháp sản xuất hỗn hợp này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất boehmit phân tán ở kích thước nano, hạt 

boehmit được sản xuất bởi quy trình này và chế phẩm làm 
chậm ngọn lửa chứa các hạt này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các quy trình để sản xuất các hạt boehmit có thể được peptit hóa ít 
nhất một phần hoặc được peptit hóa ít nhất một phần, các hạt boehmit có thể được peptit 
hóa ít nhất một phần hoặc được peptit hóa ít nhất một phần, và việc sử dụng các hạt 
boehmit được peptit hoá ít nhất một phần cho các nhựa tổng hợp làm chậm ngọn lửa.  
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(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Cơ cấu dẫn khí có thể thay đổi được của động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu dẫn khí có thể thay đổi được vận tốc và lưu lượng khí cung 
cấp cho động cơ. Cụ thể hơn sáng chế đề cập đến cơ cấu bao gồm bộ lọc không khí của 
động cơ và cụm chi tiết điều tiết khí dẫn vào động cơ và ống dẫn khí. ống dẫn khí này 
bao gồm một ống tăng tốc và một ống giảm tốc, đầu trước của ống tăng tốc này có lắp 
đặt cụm chi tiết khí dẫn vào động cơ, đầu kia liên kết giữa bộ lọc không khí và lối vào 
thứ nhất, trong đó trên ống cao tốc này có một van xoay, đồng thời ống tăng tốc này 
nằm giữa van xoay và cụm chi tiết điều tiết khí dẫn vào động cơ có thêm ống giảm tốc, 
một đầu của ống giảm tốc liên kết giữa lối vào thứ hai và bộ lọc không khí, vách ngăn 
trong bộ lọc không khí và tường vây hình thành nên một khoang chứa khí để kéo dài 
đường chảy của ống giảm tốc này và đồng thời đạt được tính năng chuyển tốc độ cao, 
thấp của động cơ, đạt được công dụng tối ưu hoá việc đốt cháy nhiên liệu của động cơ.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Tác nhân điều trị bệnh ung thư dùng trong hóa trị liệu chứa 

dẫn xuất cholestanol 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tác nhân điều trị bệnh ung thư dùng trong hóa trị liệu có hiệu quả 

điều trị tốt và hạn chế tác dụng phụ. Tác nhân điều trị bệnh ung thư dùng trong hoá trị 
liệu theo sáng chế thu được bằng cách kết hợp dẫn xuất cholestanol có công thức (1) 
hoặc xyclodextrin clathrat của nó với tác nhân chống khối u (trong đó G là GlcNAc-Gal-, 
GlcNAc-Gal-Glc-, Fuc-Gal-, Gal-Glc-, Gal-, hoặc GlcNAc-). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống để xác định thuộc tính thái 

độ của người dùng và phương pháp và hệ thống để phân phối 
quảng cáo 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị và hệ thống để xác định các thuộc tính thái độ 
của người dùng, và phương pháp và hệ thống để phân phối quảng cáo. Các thuộc tính 
thái độ của người dùng được xác định bằng cách: thu thập, bởi máy khách, thông tin 
truyền của người dùng, so khớp thông tin 
truyền này với các từ so khớp thiết đặt trước, 
xác định các thuộc tính tương ứng của các từ 
so khớp mà khớp với thông tin truyền này, thu 
thập các trọng số thiết đặt trước hoặc các trọng 
số tích luỹ của các thuộc tính tương ứng, báo 
cáo danh tính người dùng của người dùng, các 
trọng số thiết đặt trước hoặc các trọng số tích 
luỹ và các đặc điểm thuộc tính cho máy chủ 
thuộc tính ở phía mạng; tích luỹ lần lượt bởi 
máy chủ thuộc tính, các trọng số thiết đặt 
trước được báo cáo hoặc các trọng số tích luỹ 
của người dùng theo các đặc điểm thuộc tính, 
xác định thuộc tính tương ứng với trọng số lớn 
nhất làm thuộc tính thái độ của người dùng, 
hoặc xác định các thuộc tính tương ứng với 
các trọng số có các tổng tương đối lớn làm các 
thuộc tính thái độ của người dùng. Theo sáng 
chế, có thể xác định chính xác các thuộc tính 
thái độ của người dùng, cung cấp các thuộc 
tính thái độ xác định được của người dùng cho 
các dịch vụ đặc trưng khác nhau, chẳng hạn 
phân phối quảng cáo, và có thể nâng cao tính 
hợp lý và chất lượng của dịch vụ.  
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(54) Phương pháp điều chế cao từ lá Ginkgo biloba 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế cao Ginkgo biloba về cơ bản không có tạp 
chất hữu cơ bền. Sáng chế cũng đề cập đến cao Ginkgo biloba về cơ bản không có tạp 
chất hữu cơ bền. Cao này có thể thu được bằng phương pháp theo sáng chế. 
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(54) Cơ cấu bảo vệ dùng cho cơ cấu khoá phương tiện giao thông, 

bộ phận khoá phương tiện giao thông và phương tiện giao 
thông kiểu có yên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến trong cơ cấu bảo vệ dùng cho cơ cấu khoá phương tiện giao thông 
bao gồm lỗ (25) được bố trí ở phần của vỏ (2) tương ứng với lỗ khoá. Nắp che (3) có 
hình dạng hình trụ. Lỗ (33) được bố trí ở phần của nắp che (3) tương ứng với lỗ (25) của 
vỏ (2). Cửa chặn (4) được thiết kế để có thể dịch chuyển được giữa vị trí đóng, trong đó 
lỗ thứ nhất (33) của nắp che (3) được đóng kín và vị trí mở trong đó lỗ thứ nhất (33) của 
nắp che (3) được làm hở. Cơ cấu giữ giữ cửa chặn (4) ở vị trí đóng. Bộ phận thao tác (6) 
được bố trí riêng biệt với cửa chặn (4). Bộ phận thao tác (6) quay dọc theo bề mặt biên 
trong của nắp che (3) trong khi tiếp xúc với cửa chặn (4) để dịch chuyển cửa chặn (4) từ 
vị trí mở sang vị trí đóng.  
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(54) Bộ điều khiển nhiệt độ có chức năng điều khiển pha và chức 

năng điều khiển chu kỳ qua điểm không 
  (57)     Sáng chế đề xuất bộ điều khiển nhiệt độ có chức năng điều khiển pha và chức năng điều 

khiển chu kỳ qua điểm không với chi phí thấp bằng cách điều khiển nguồn cấp cho tải, 
bằng cách tạo ra tín hiệu điều khiển pha hoặc tín hiệu điều khiển chu kỳ qua điểm 
không theo nhiệt độ đích kiểm soát của tải, sử dụng máy vi tính. Bộ điều khiển nhiệt độ 
theo sáng chế bao gồm: phần mạch đồng bộ nguồn cấp để tách tín hiệu đồng bộ từ 
nguồn điện AC; phần mạch nguồn trong đó bộ cấp nguồn điện AC được nối với cuộn 
dây thứ nhất, và bộ phận tạo ra nguồn phát động và bộ phận tạo ra nguồn khởi động 
tương ứng được bố trí trên cuộn dây thứ hai của máy biến thế; máy vi tính để tạo ra tín 
hiệu điều khiền pha hoặc tín hiệu điều khiển chu kỳ qua điểm không để phân tích nhiệt 
độ của tải được phát hiện bởi bộ cảm biến nhiệt và điều khiển nhiệt độ đến nhiệt độ 
đích; và bộ phận phát động triac để đưa nguồn khởi động được tạo ra từ bộ phận tạo ra 
nguồn khởi động như là tín hiệu khởi động đến chân của triac được nối với tải phù hợp 
với tín hiệu điều khiển pha hoặc tín hiệu điều khiển chu kỳ qua điểm của máy vi tính.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật ghi thông tin, thiết bị ghi, thiết bị tái tạo, và phương pháp 

tái tạo 
  (57)     Vật ghi thông tin, bao gồm N số (N là số nguyên thoả mãn N≥3) các lớp thông tin trên 

đó thông tin là có thể ghi được, và cho phép thông tin được ghi trên mỗi của các lớp 
thông tin và cho phép thông tin cuộc ghi trên mỗi của các lớp thông tin được tái tạo nhờ 
được chiếu bằng ánh sáng laze. N số các lớp thông tin bao gồm lớp thông tin thứ N, lớp 
thông tin thứ (N-1), lớp thông tin thứ (N-2),... Lớp thông tin thứ hai và lớp thông tin thứ 
nhất lần lượt được đặt từ phía tới ánh sáng laze. Hệ số phản xạ của lớp thông tin thứ N là 
RN, và hệ số phản xạ của lớp thông tin thứ M (M đề cập đến mọi số nguyên thoả mãn 
N>M>1) là RM. ánh sáng laze được sử dụng để chiếu lớp thông tin thứ N để tái tạo 
thông tin được ghi lên lớp thông tin thứ N có công suất tái tạo giới hạn trên PrNmax, và 
ánh sáng laze được sử dụng để chiếu lớp thông tin thứ M để tái tạo thông tin được ghi 
lên lớp thông tin thứ M có công suất tái tạo giới hạn trên PrMmax. Các biểu thức (1) và (2) 
dưới đây được thoả mãn đồng thời :  
        RN > RM (1)  
        PrNmax < prMmax (2).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình lên men sản xuất khí sinh học và thùng chứa dùng 

trong quy trình lên men này 
  (57)    Sáng chế đề cập tới thùng chứa (1) để lên men sản xuất khí sinh học từ cơ chất hữu cơ, 

thùng chứa này bao gồm trục khuấy(9), một hoặc một số cơ cấu đầu vào (2) để nạp cơ 
chất vào thùng chứa (1), một hoặc một số cơ cấu đầu ra (3 , 4) để xả cơ chất ra khỏi 
thùng chứa (1) và thu hồi phần lên men còn lại, ống dẫn (5) để cấp hỗn hợp lên men vào 
ống tròn (7) có các lỗ (8) để phun hỗn hợp lên men lên bề mặt (14) của hỗn hợp lên 
men, hỗn hợp lên men được phun một cách tuỳ ý này là từ nửa dưới của thùng chứa (1), 
cơ cấu (11) để thu hồi khí sinh học được tạo ra và thiết bị (10) để điều khiển nhiệt độ 
của hỗn hợp lên men; quy trình lên men sản xuất khí sinh học từ cơ chất hữu cơ, quy 
trình ngăn chặn việc tạo bọt trong quá trình lên men sản xuất khí sinh học và quy trình 
biến đổi ở mức cao chất dầu và chất béo của cơ chất hữu cơ trong quá trình lên men sản 
xuất khí sinh học này có thể được thực hiện trong thùng chứa. 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp chiết suất axit butyric từ chất lỏng lên men và 

chuyển hóa theo cách hóa học axit butyric thành nhiên liệu 
sinh học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chuyển hóa các axit butyric chứa trong một dung môi 
lên men thành nhiên liệu sinh học. Phương pháp chuyển hóa hóa học này bao gồm tách 
hydro sinh học từ khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất axit butyric thông qua quy 
trình lên men của carbohydrat, chiết xuất axit butyric từ dung môi bằng cách sử dụng 
một dung môi không hòa tan, este hóa axit butyric do đó sản xuất được butylbutyrat, và 
hydro hóa tất cả hoặc một phần của butylbutyrat, do đó thu được butanol. Qua đó, 
butanol sinh học có thể được sản xuất liệu quả và kinh tế, và butylbutyrat, trong đó có sự 
ổn định oxy hóa tốt hơn so với dầu diesel sinh học thông thương (este metyl axit béo) vì 
thế được coi là nhiên liệu sinh học mới, có thể được sản xuất với nhau.  
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VAIDYA (IN) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hạt với các đặc tính đặc hiệu topo lưỡng cực và quy trình 

điều chế chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hạt với các đặc tính đặc hiệu topo lưỡng cực và quy trình điều chế 

chúng. Mục đích của sáng chế là đề xuất hạt với các đặc tính đặc hiệu topo lưỡng cực 
với hai vùng riêng biệt trên bề mặt của hạt mà có tính chất bề mặt khác nhau. Hạt theo 
sáng chế được điều chế bằng cách xử lý đặc hiệu cục bộ một tiền chất đất sét không đối 
xứng với một nhóm organyl hoặc heteryl hữu cơ được liên kết với các cation phối trí của 
một trong những tấm bề mặt, tạo ra hạt với các đặc tính đặc hiệu topo lưỡng cực với hai 
vùng riêng biệt trên bề mặt của hạt mà có tính chất bề mặt khác nhau.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein liên kết với RGM A, kháng thể chứa protein này, 

phương pháp sản xuất nó và dược phẩm chứa nó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến protein liên kết với RGM A, kháng thể chứa protein này, phương 

pháp sản xuất nó và dược phẩm chứa nó. Đặc biệt là, các kháng thể này có khả năng ức 
chế liên kết của RGM A với thụ thể của nó và/hoặc các đồng thụ thể. Các kháng thể này 
hoặc đoạn của nó theo sáng chế là hữu ích để dò RGM A và để ức chế hoạt tính của 
RGM A, ví dụ trên người mắc rối loạn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bệnh xơ cứng 
rải rác, chấn thương não ở động vật có vú, tổn thương tuỷ sống, đột quỵ, bệnh thoái hoá 
thần kinh và bệnh tâm thần phân liệt.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy gặt đập liên hợp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy gặt đập liên hợp, trong đó sàng rơm (59) có độ mở thay đổi 
được được tạo ra ở bộ phận chọn (26) của cơ cấu đập (3). Trục xoay (67) được cấp cho 
phần bên cạnh của sàng rơm (59), và trục vận hành (65) mà được nối với khung đỡ (64) 
đỡ xoay được các tấm chọn được cấp cho sàng rơm. Chi tiết vận hành (68) được nối giữa 
trục ngang (67) và trục vận hành (65), và chi tiết vận hành (68) được cố định vào một 
tấm bên (27a) của vỏ sàng (27) nhờ chi tiết cố định để định vị (70). Khung đỡ (64) nhờ 
đó được cố định sao cho độ mở của sàng rơm (59) được đặt.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ điều khiển nhiệt độ kiểu mặt số dễ thay đổi khoảng nhiệt 

độ 
  (57)   Sáng chế đề cập đến bộ điều khiển nhiệt độ kiểu mặt số dễ thay đổi khoảng nhiệt độ 

đồng thời dừng điều khiển đầu ra bằng mặt số nhiệt độ, bao gồm: bộ chọn được nối điện 
vào mặt trước của mô đun mạch in PCB với các mạch điện khác nhau; núm chọn được 
lắp với bộ chọn và có mấu lồi trên một mặt; hộp có trang bị mô đun mạch in PCB và 
được lắp với các núm chọn qua một mặt; bảng chỉ thị có lỗ lồng mấu lồi ở các vị trí khác 
nhau tương ứng với mấu lồi, cho mỗi khoảng nhiệt độ đã thiết lập nhờ quay núm chọn, 
và được chia độ với các vạch chia nhiệt độ tương ứng với các khoảng nhiệt độ đã thiết 
lập nhờ bộ chọn; mặt số được lắp dễ dàng và có thể tách rời trên bộ công tắc điều khiển, 
được quay khi nối điện vào mặt trước của mô đun mạch in PCB để đặt nhiệt độ trong 
khoảng nhiệt độ đã thiết lập nhờ bộ chọn; và máy vi tính được lập trình để chuyển đổi 
tín hiệu nhiệt độ tương ứng với số lần quay của mặt số thành tín hiệu nhiệt độ được tính 
tỷ lệ với khoảng nhiệt độ đã thiết lập nhờ bộ chọn và phát hiện tín hiệu chuyển đổi.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Bình chứa, ống phun và phương pháp nạp bình chứa này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bình chứa (3) dùng cho ống phun (1), ống phun (1) và phương pháp 
nạp bình chứa (3) được làm co sơ bộ và được nạp với lượng chất lỏng (2) ban đầu nhỏ 
hơn thể tích lớn nhất của khoang chất lỏng (4). Tốt hơn là, trước khi được nạp, khoang 
chứa chất lỏng (4) được nén và/hoặc làm giãn nở bằng khí đến thể tích xác định nhỏ hơn 
thể tích lớn nhất của khoang chất lỏng (4).  
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(72) Masahito NAKAO (JP), Yasumori HINO (JP), Yoshiaki KOMMA (JP), Fumitomo 

YAMASAKI (JP), Kousei SANO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật mang dữ liệu thông tin và phương pháp sản xuất nó, 

phương pháp và thiết bị để đọc thông tin từ vật mang dữ liệu 
thông tin 

  (57)     Sáng chế đê cập đến vật mang dữ liệu thông tin bao gồm ít nhất ba lớp thông tin. Nếu 
công suất đọc ra của tia laze trong việc đọc thông tin từ lớp ghi thông tin L(n) được ký 
hiệu bằng Pw(n), và nếu công suất đọc ra của tia laze trong việc đọc thông tin từ lớp ghi 
thông tin L(n+a) được ký hiệu bằng Pw(n-a), thì độ dày cơ bản giữa các lớp ghi thông 
tin được xác định để cường độ của tia sáng khi lớp ghi thông tin L(n+a) được chiếu tia 
laze có công suất đọc ra Pw(n) bằng hoặc thấp hơn cường độ của tia sáng khi lớp ghi 
thông tin L(n+a) được chiếu tia laze có công suất đọc ra Pw(n+a).  
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(72) James P. BALTZ (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mô đun để gắn với dụng cụ 

  (57)    Sáng chế đề cập tới mô đun để lắp trên một đầu của tay nắm của thiết bị phân phối vật 
liệu phủ bao gồm ít nhất bộ phận nối vật liệu phủ để nối với nguồn vật liệu phủ. Mô đun 
còn bao gồm bộ phận mô đun thành phần thứ nhất và bộ phận mô đun thành phần thứ 
hai. Bộ phận nối vật liệu phủ được giữ giữa bộ phận mô đun thành phần thứ nhất và bộ 
phận mô đun thành phần thứ hai khi các bộ phận mô đun thành phần thứ nhất và thứ hai 
được lắp ráp với nhau.   
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị phân phối vật liệu phủ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị phân phối vật liệu phủ bao gồm cụm kích hoạt để kích hoạt 
thiết bị phân phối vật liệu phủ nhằm phân phối vật liệu phủ và vòi phun mà qua đó vật 
liệu phủ được phân phối. Thiết bị phân phối vật liệu phủ còn bao gồm lỗ thứ nhất được 
làm thích ứng để cấp khí nén tới thiết bị phân phối vật liệu phủ và lỗ thứ hai được làm 
thích ứng để cấp vật liệu phủ tới thiết bị phân phối vật liệu phủ. Thiết bị phân phối vật 
liệu phủ còn bao gồm máy phát có trục và bánh tuabin được lắp vào trục. Khí nén thổi 
vào lỗ thứ nhất sẽ tác động vào bánh tuabin để làm quay trục, tạo ra điện áp. Thiết bị 
phân phối vật liệu phủ còn bao gồm điện cực nằm liền kề với vòi phun và nối với máy 
phát để nhận điện năng từ đó nhằm nạp tĩnh điện vật liệu phủ và bộ điều chỉnh nối với 
máy phát để điều chỉnh điện áp tạo ra bởi máy phát. Khí nén làm quay bánh tuabin cũng 
thổi qua bộ điều chỉnh để lấy nhiệt từ các linh kiện của bộ điều chỉnh.   

 
  
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
97 

(11) 26403 
(21) 1-2010-02694 (51) 7 B05B  5/03,  5/053, G01R  15/14, 

H02M  7/10 
(22) 27.02.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/035411 27.02.2009 (87) WO2009/114294 17.09.2009 
(30) 12/045,178     10.03.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2010 
(71) ILLINOIS TOOL WORKS INC.  (US) 

3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF AMERICA 
(72) Gene P. ALTENBURGER (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị phân phối vật liệu phủ 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị phân phối vật liệu phủ bao gồm cụm kích hoạt để kích hoạt 
thiết bị phân phối vật liệu phủ nhằm phân phối vật liệu phủ và vòi phun mà qua đó vật 
liệu phủ được phân phối. Thiết bị còn bao gồm lỗ thứ nhất được làm thích ứng để cấp 
khí nén tới thiết bị phân phối vật liệu phủ và lỗ thứ hai được làm thích ứng để cấp vật 
liệu phủ tới thiết bị phân phối vật liệu phủ. Thiết bị còn bao gồm máy phát nhiều pha có 
trục. Bánh tuabin được lắp trên trục này. Khí nén thổi vào lỗ thứ nhất sẽ tác động vào 
bánh tuabin để làm quay trục, tạo ra điện áp nhiều pha. Thiết bị còn bao gồm điện cực 
nằm liền kề vòi phun và được nối với máy phát nhiều pha để nhận điện năng từ đó nhằm 
nạp tĩnh điện vật liệu phủ.   
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ phận ngăn ngừa cấp nhiều tờ giấy 

  (57)    Sáng chế đề xuất bộ phận ngăn ngừa cấp nhiều tờ giấy có bề mặt tiếp xúc đi vào tiếp xúc 
với tờ giấy, và ít nhất bề mặt tiếp xúc chứa thể đàn hồi gốc polyuretan và ít nhất một loại 
thể đàn hồi dẻo nhiệt làm thành phần thể đàn hồi, và tỷ lệ của thể đàn hồi gốc polyuretan 
không nhỏ hơn 5% theo khối lượng và không lớn hơn 90% theo khối lượng so với tổng 
lượng thành phần thể đàn hồi.  
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(72) SINGH, Chandan (IN), VERMA, Ved Prakash (IN), PURI, Sunil, Kumar (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất 1,2,4-trioxan được tạo chức hydroxy để làm chất 

chống sốt rét và quy trình điều chế hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất 1,2,4-trioxan được tạo chức hydroxy mới có công thức 

chung 7 hữu hiệu làm tác nhân chống bệnh sốt rét.  
 

  
 

Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hợp chất 1,2,4-trioxan được tạo chức 
hydroxy mới và dẫn xuất của nó. Cụ thể hơn, sáng chế đề xuất quy trình điều chế 1,2,4-
trioxan được tạo chức hydroxy và dẫn xuất của nó có công thức chung 7 trong đó, R1 và 
R2 là metyl, hoặc một phần của hệ vòng như xyclopentan, xyclohexan, xycloheptan, 
adamantan và A là nhóm không gian như nhóm thơm được thế oxy và R3 là CH2CH2OH 
hoặc CH2 CH2OCOCH2CH2COOH. Các hợp chất 1,2,4-trioxan được tạo chức hydroxy 
và dẫn xuất của nó có công thức chung 7 là hợp chất mới và là hữu hiệu làm tác nhân 
chống bệnh sốt rét. Các hợp chất này được thử nghiệm chống lại bệnh sốt rét kháng đa 
thuốc ở chuột và được thấy là có hoạt tính chống sốt rét hứa hẹn.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp tạo cấu trúc cho phiến silic 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo cấu trúc cho phiến silic, phương pháp này bao 
gồm các bước: ngâm phiến silic trong dung dịch kiềm ở độ pH >10, và đặt một hiệu 
điện thế giữa phiến silic và điện cực platin trong chất điện phân nằm trong khoảng từ + 
10 đến +85V.  
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(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Dụng cụ chuyển màng phủ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ chuyển màng phủ bao gồm một cuộn cấp được quấn quanh 
bởi băng truyền chưa sử dụng; băng truyền được kéo dài quấn quanh đầu chuyển, đầu 
chuyển di chuyển nhẹ nhàng bằng lực nhấn truyền màng phủ của băng truyền lên trên 
đối tượng chuyển bằng cách áp lên đối tượng chuyển; một cuộn quấn để quấn băng 
truyền chưa sử dụng; một cơ cấu ly hợp truyền lực quay của cuộn cấp đến cuộn quấn và 
điều khiển tốc độ quay của cuộn quấn; và một cơ cấu ngăn ngừa quay đảo lại ngăn 
không cho cuộn cấp quay đảo lại, trong đó một phần của cuộn cấp tạo thành một phần 
của cơ cấu ngăn ngừa quay đảo lại.  
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ASPINALL, Ian, Henry (GB), BRIGGS, Emma (GB), AVERY, Alaric, James (GB), 
MORRIS, James, Alan (GB), RUSSELL, Claire, Janet (GB) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất diệt cỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất diệt cỏ mới [1,8]-naphthyriđin có công thức (Ia) hoặc (Ib), 
hoặc muối nông dụng của hợp chất này, trong đó R2, R3, R4, R5, R6, R7, Rg, n, m, X và Q 
như được xác định ở đây. Sáng chế còn đề cập đến các quy trình và hợp chất trung gian 
để điều chế [1,8]-naphthyridin, chế phẩm chứa hợp chất diệt cỏ này.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Kênh dẫn hở cho nền đất yếu có khoang thoát nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống thoát nước để dẫn thoát đồng thời nước bề mặt và nước 
ngầm trong nền đất yếu đã được cải thiện bằng cách nạo vét và cải tạo đất, cụ thể là sáng 
chế đề cập đến việc tạo ra khoang thoát nước bằng bộ phận thoát nước bằng lưới hoặc 
ống dẫn lỗ tổ ong trong kênh dẫn hở, đảm bảo và duy trì khoang thoát ổn định bằng 
cách lọc các tạp chất chảy vào trong kênh dẫn hở bằng bộ phận thấm nước, và giữ 
khoang thoát nước ổn định ngay cả khi có bố trí các vật chống nổi được để điều chỉnh độ 
sâu lắp đặt của kênh dẫn hở, nhờ đó nâng cao hiệu suất của kênh dẫn hở mà không cản 
trở dòng chảy của nước bề mặt và nước ngầm.  
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(72) MANNlON, Michael (CA), RAEPPEL, StÐphane (FR), CLARIDGE, Stephen William 
(GB), GAUDETTE, FrÐdÐric (CA), ZHAN, Lijie (CA), lSAKOVIC, Ljubomir (CA), 
SAAVEDRA, Oscar Mario (CA), UNO, Tetsuyuki (JP), KISHIDA, Masashi (JP), 
VAISBURG, Arkadii (CA) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Các chất ức chế hoạt tính của protein tyrosin kinaza 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất ức chế hoạt tính của protein tyrosin kinaza. Cụ thể, sáng 
chế đề cập đến hợp chất ức chế hoạt tính của protein tyrosin kinaza của các thụ thể yếu 
tố sinh trưởng, dẫn đến ức chế sự phát tín hiệu của thụ thể, ví dụ, ức chế sự phát tín hiệu 
của thụ thể VEGF. Sáng chế cũng đề xuất hợp chất, dược phẩm và quy trình bào chế 
thuốc để điều trị các bệnh và tình trạng tăng sinh tế bào và các bệnh, tình trạng bệnh và 
rối loạn về mắt.  
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Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany 
(72) ANDERSCH, Wolfram (DE), EVANS, Paul, Hawen (GB), SPRINGER, Bernd (DE), 

BUGG, Kevin (US), RIGGS, Jennifer (US), CHEN, Chi-Yu Roy (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm diệt côn trùng, chế phẩm diệt nấm, phương pháp xử lý 

cây, chế phẩm xử lý hạt giống và chế phẩm phun để thấm ướt 
hoặc dùng trong luống 

  (57)    Sáng chế đề xuất các chế phẩm cải thiện tổng thể sức đề kháng và năng suất của cây 
trồng bằng cách kết hợp các lượng hữu hiệu trong nông nghiệp của ít nhất một tác nhân 
kiểm soát sinh học thân thiện với môi trường và ít nhất một tác nhân kiểm soát côn 
trùng và/hoặc thuốc diệt nấm. Chế phẩm theo sáng chế hữu hiệu đặc biệt khi có mặt của 
các loài nấm và giun tròn ký sinh cây. Cùng với lợi ích của sự giảm áp lực do côn trùng, 
chế phẩm thuộc sáng chế nâng cao hệ thống rễ của cây và cải thiện sự thiết lập của tác 
nhân kiểm soát sinh học trong vùng rễ, bằng cách đó nâng cao tính hiệu quả của chúng. 
Việc sử dụng của chế phẩm theo sáng chế dẫn đến một sự giảm tổng thể trong tổn thất 
vụ mùa bị gây ra bởi giun tròn hoặc nấm ký sinh cây và sự giảm này lớn hơn nhiều so 
với kết quả được mong đợi từ sự ứng dụng của thành phần riêng lẻ khác. Các phương 
pháp cho việc sử dụng các chế phẩm theo sáng chế cũng được đề xuất. Ngoài ra các chế 
phẩm theo sáng chế thể hiện hoạt tính diệt côn trùng, diệt giun tròn, diệt ve hoặc diệt 
nấm hợp lực.  
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(21) 1-2010-02863 (51) 7 B60Q  1/04 
(22) 26.10.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 098142214 10.12.2009 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Chao-Jen CHU (TW), Ting-Wei SHIH (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị điều khiển đèn pha tự động dùng cho phương tiện giao 

thông 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển đèn pha tự động dùng cho phương tiện giao 

thông. Thiết bị này bao gồm công tắc nguồn gồm có cực thứ nhất và cực thứ hai, trong 
đó cực thứ hai được nối với cực dương nguồn; rơle bao gồm một cuộn hút và một tiếp 
điểm thường mở, trong đó tiếp điểm thường mở này có một cực đầu vào và một cực đầu 
ra, cực đầu vào được nối với cực thứ hai của công tắc nguồn, cực đầu ra được nối với 
đèn; bộ điều khiển dựa vào độ mở tay ga hoặc tốc độ động cơ sẽ cấp nguồn cho rơle một 
cách tự động và qua đó điều khiển tự động sự cấp nguồn cho đèn.  
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(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) PALANKI, Ravi (IN), KHANDEKAR, Aamod, D. (IN), AGRAWAL, Avneesh (US), 
LIN, Dexu (CA), ZHOU, Yan (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các kỹ thuật để gửi LRP trong mạng không dây. Theo một khía 
cạnh, trạm cơ sở có thể gửi LRP trên các tài nguyên tần số dành riêng cho phép các đầu 
cuối phát hiện trạm cơ sở này ngay cả khi có mặt gây nhiễu mạnh các trạm cơ sở. Trạm 
cơ sở này có thể tạo lập LRP để bao gồm phần thử nghiệm và phần dữ liệu. Trạm cơ sở 
này có thể xác định các tài nguyên tần số đành riêng để gửi LRP bởi trạm cơ sở. Trạm 
cơ sở này sau đó có thể gửi LRP trên các tài nguyên tần số dành riêng, ví dụ ở thời điểm 
được chọn một cách giả ngẫu nhiên. Đầu cuối có thể phát hiện LRP được gửi bởi các 
trạm cơ sở này trên các tài nguyên tần số dành riêng. Đầu cuối này có thể khôi phục 
thông tin cho trạm cơ sở từ LRP phát hiện được.  
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JOHNSON, Todd (US), HARBISON, Trent (US), KEIL, Dan (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp xác định phân tử chứa yếu tố quyết định kháng 

nguyên phản ứng chéo và vacxin chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định phân tử phản ứng chéo miễn dịch chứa quyết 

định kháng nguyên phản ứng chéo, cụ thể để xác định protein chứa quyết định kháng 
nguyên phản ứng chéo, cụ thể để xác định protein phản ứng chéo dựa trên sàng lọc 
huyết thanh sử dụng kích thích miễn dịch liên tiếp đối với động vật, bao gồm xác định 
protein H. parasuis phản ứng chéo. Sáng chế cũng đề cập đến polypeptit tách được chứa 
quyết định kháng nguyên phản ứng chéo và vacxin chứa polypeptit này để ngăn ngừa và 
điều trị bệnh, rối loạn, tình trạng hoặc triệu chứng của nó kết hợp với nhiễm tác nhân 
gây bệnh, cụ thể là nhiễm vi sinh vật, cụ thể hơn là để ngăn ngừa và điều trị bệnh, rối 
loạn, tình trạng hoặc triệu chứng của chúng kết hợp với nhiễm H. parasuis.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị khử muối nước biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị khử nước biển có thể sản xuất ra nước tinh 
khiết hiệu quả, chẳng hạn như nước sạch, từ nước không tinh khiết, chẳng hạn như nước 
biển. Phương pháp khử nước biển để sản xuất nước sạch bằng cách lọc sử dụng thiết bị 
màng thấm lọc ngược, phương pháp này bao gồm thực hiện bước pha trộn để pha trộn, 
đóng vai trò như nước làm loãng, nước đã xử lý sinh học được tạo ra từ việc xử lý sinh 
học nước thải hữu cơ, vào trong nước biển để tạo ra nước pha trộn, và bước xử lý nước 
pha trộn bao gồm cấp nước pha trộn được tạo ra ở bước pha trộn vào thiết bị màng thấm 
lọc ngược, lúc này nước pha trộn được lọc, nhờ đó khử được muối nước biển.  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
110 

(11) 26416 
(21) 1-2010-02930 (51) 7 H04W  72/00 
(22) 31.03.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/039010 31.03.2009 (87) WO/2009/124079 08.10.2009 
(30) 61/040,823      31.03.2008 US 

61/053,347      15.05.2008 US 
61/074,861      23.06.2008 US 
12/414,357      30.03.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.11.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
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(72) CHEN, Wanshi (CN), LUO, Tao (CA), MONTOJO, Juan (US), GAAL, Peter (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị hỗ trợ giải mã kênh chia sẻ liên kết 

xuống vật lý trong truyền thông không dây 
  (57)    Sáng chế đề xuất kênh điều khiển liên kết xuống vật lý (PDCCH - Physical Downlink 

Control Channel), liên kết xuống này được truyền thông theo cách để giảm nhẹ cho UE 
khỏi việc phải giải mã PDCCH trên nhiều mức tổng hợp. Các kích thước phụ tải không 
xác định được xác định và được điều chỉnh nhờ đệm không có một hoặc nhiều bit dựa 
vào kích thước phụ tải. Mức tổng hợp chuỗi xáo trộn chuỗi có thể được tạo ra, nhờ vậy 
UE nhận có thể nhận dạng một cách chính xác mức tổng hợp để giải mã PDCCH trên đó 
Các bit chỉ báo báo hiệu mức tổng hợp tới UE cũng có thể được bao gồm trong PDCCH.  
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(72) SAHA, Juhi (IN), SHEN, Ching, Chang (CN), PALS, Timothy, Paul (US), LAU, Soon-
Seng (MY) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều chỉnh động cung cấp công suất 

cho chế độ chuyển mạch có thể mở rộng quy mô 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để định tỷ lệ động tần số chuyển mạch và 

nguồn đồng hồ của SMPS (bộ cấp nguồn chế độ hoạt động chuyển mạch) ở trạm di 
động. Tần số chuyển mạch được định tỷ lệ đến giá trị tối ưu đáp ứng với ít nhất một 
trong số các yếu tố (i) thay đổi về chế độ hoạt động cho truyền thông không dây được sử 
dụng bởi trạm di động, chế độ hoạt động bổ sung được kích hoạt, (ii) thay đổi về điều 
kiện hoạt động của tập tải gắn với chức năng của thiết bị di động được xác định, hoặc 
(iii) nhánh LO (bộ dao động cục bộ) bị di chuyển bởi SMPS khi có mặt tín hiệu gây 
nhiễu với việc tách tần số khỏi băng tần hoạt động tương ứng với tần số của SMPS hoặc 
ít nhất một trong số các thành phần điều hòa. Tần số chuyển mạch có thể được lựa chọn 
từ bảng tra cứu, hoặc qua phân tích tần số chuyển mạch khả dụng với thiết bị di động và 
các tiêu chuẩn hoạt động. Tập nguồn đồng hồ có thể cung cấp khả năng tương tự với của 
tần số chuyển mạch.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị hỗ trợ, thực hiện khởi tạo cuộc gọi 

khẩn cấp 
  (57)     Sáng chế đề xuất các kỹ thuật hỗ trợ các cuộc gọi khẩn (eCall). Theo một khía cạnh, chỉ 

báo eCall có thể được dùng để biểu thị eCall đang được thiết lập. Theo một thiết kế, thiết 
bị đầu cuối có thể tạo ra thông báo chứa chỉ báo eCall và có thể gửi thông báo để khởi 
tạo eCall. Chỉ báo eCall có thể biểu thị (i) cuộc gọi có phải là eCall hay không hay (ii) 
eCall được khởi tạo tự động bởi thiết bị đầu cuối hay được khởi tạo thủ công bởi người 
dùng. Theo một khía cạnh khác, thiết bị đầu cuối có thể tránh gửi tín hiệu để quản lý đi 
động và quản lý kết nối cho mạng không dây trừ các eCall và các cuộc gọi chỉ định. 
Thiết bị đầu cuối có thể tránh thực hiện việc cập nhật vị trí, thực hiện đăng ký, đáp lại 
các yêu cầu phân trang. Thiết bị đầu cuối có thể trao đổi tín hiệu với mạng không dây 
cho eCall được khởi tạo bởi thiết bị đầu cuối. Sau khi eCall được khởi tạo, thiết bị đầu cuối 
có thể thực hiện cập nhật vị trí với các mạng không dây và thiết lập cuộc gọi cho eCall.  
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(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị làm giảm bớt nhiễu trên mạng không dây. 
Theo một phương án, nhiễu trên kênh chi phí có thể được làm giảm bớt bao gồm (i) gửi 
kênh chi phí từ các trạm cơ sở khác nhau trong các khoảng thời gian không chồng lên 
nhau và (ii) để cho mỗi trạm cơ sở gây nhiễu giảm bớt công suất truyền của chúng trong 
các khoảng thời gian mà kênh chi phí được gửi bởi các trạm cơ sở lân cận. Theo một 
phương án khác, trạm cơ sở thứ nhất có thể gửi kênh chi phí trong khoảng thời gian thứ 
nhất, và trạm cơ sở thứ hai có thể gửi kênh chi phí trong khoảng thời gian thứ hai không 
chồng lên khoảng thời gian thứ nhất. Các trạm cơ sở có thể có định thời khung khác 
nhau, chúng có thể được dịch đi một số nguyên khung con/khoảng thời gian ký hiệu. 
Theo phương án khác, các trạm cơ sở có thể có cùng định thời khung, và trạm cơ sở thứ 
nhất và thứ hai có thể trải trên các khoảng thời gian ký hiệu không chồng lên nhau có 
chỉ số khác nhau.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm chứa liposom để kích thích quá trình gây chết tế 

bào theo chương trình ở tế bào ung thư 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa liposom để kích thích quá trình chết tế bào theo 

chương trình ở tế bào ung thư bằng cách phân phối Coenzym Q 10 ngoại sinh hoặc chất 
chuyển hóa của nó trong chất mang dược dụng để cho tế bào tiếp xúc với Coenzym Q10 
nội sinh hoặc chất chuyển hóa của nó cùng với, nhưng không chỉ giới hạn ở axit 
mevalonic và axit oleic để tạo thành phức chất nội bào. Sáng chế cũng đề cập đến chế 
phẩm chứa liposom để điều biến p53 và họ protein Bcl-2 theo cách mà phục hồi tiềm 
năng gây chết tế bào theo chương trình cho tế bào ung thư bằng cách phân phối 
Coenzym Q10 trong chất mang dược dụng. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa 
liposom để làm bình thường hóa một cách đặc hiệu tỷ lệ của các thành phần gây chết tế 
bào theo chương trình và chống chết tế bào theo chương trình của họ gen Bcl-2 với tỷ lệ 
để lập trình lại cho tế bào ung thư trải qua quá trình chết tế bào theo chương trình.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể phân lập, khối tế bào lai chuột, axit nucleic, vật 

truyền chứa axit nucleic, tế bào chủ chứa vật truyền, động 
vật chuyển gen, phương pháp sản xuất kháng thể và chế phẩm 
dùng để điều trị bệnh ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể phân lập, khối tế bào lai chuột, axit nucleic, vật truyền 
chứa axit nucleic, tế bào chủ chứa vật truyền, động vật chuyển gen, phương pháp sản 
xuất kháng thể và chế phẩm dùng để điều trị bệnh ung thư.   
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Takashi (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phân tử liên kết kháng nguyên có khả năng liên kết lặp lại 

với hai hoặc nhiều phân tử kháng nguyên 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể có khả năng liên kết với kháng nguyên yếu hơn ở độ 

pH thể nhân ban đầu so với hoạt tính ở độ pH của huyết tương, các kháng thể này có khả 
năng liên kết với nhiều phân tử kháng nguyên bằng phân tử kháng thể đơn, có thời gian 
bán hủy lâu trong huyết tương và có khoảng thời gian liên kết với kháng nguyên được 
cải thiện.  
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(72) KIM, Hyun-Woo (KR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Kết cấu và phương pháp để gắn linh kiện lên bản mạch in mềm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu và phương pháp để gắn linh kiện lên một bản mạch in mềm. 
Kết cấu để gắn linh kiện ở khu vực gắn linh kiện trên bản mạch in mềm, trong đó đường 
tín hiệu được tạo ra giữa lớp phủ phía trên và lớp phủ phía dưới, lớp phủ phía trên ở khu 
vực - mà trong khu vực này linh kiện sẽ được nối điện với mặt phía trên của đường tín 
hiệu - được tạo lỗ hở, lớp mạ vàng phía trên và mối hàn lần lượt được dát mỏng trên mặt 
phía trên của đường tín hiệu ở khu vực lỗ hở của lớp phủ phía trên, và linh kiện được nối 
điện với mối hàn, và lớp phủ phía dưới ở khu vực đất của khu vực gắn linh kiện được tạo 
lỗ hở, lớp mạ vàng phía dưới được tạo ra trên mặt phía dưới của đường tín hiệu ở khu 
vực lỗ hở của lớp phủ phía dưới, và băng dẫn điện và kim loại dẫn điện lần lượt được dát 
mỏng trên các bề mặt phía dưới của lớp phủ phía dưới và lớp mạ vàng phía dưới.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Con lăn cấp giấy 

  (57)    Sáng chế đề xuất con lăn cấp giấy khó gây ra việc giảm hệ số ma sát do sự tích tụ bột 
giấy và lỗi vận chuyển kết hợp giấy, và có thể duy trì tốt việc cấp giấy trong khoảng thời 
gian dài hơn. Con lăn cấp giấy 1 bao gồm khung chính con lăn 2 được chế tạo từ hỗn 
hợp cao su chứa EPDM, IR, và BR hoặc SBR là cách hợp phần cao su, trong đó tỷ lệ 
khối lượng R1 của ba loại hợp phần cao su được biểu hiện bởi công thức sau (1):  
R1 = MEPDM/(M1R+Mx) (1)  
(trong đó, MEPDM biểu thị các phần theo khối lượng của EPDM, M1R biểu thị các phần 
theo khối lượng của IR, và Mx biểu thị các phần theo khối lượng của BR hoặc SBR) 
không nhỏ hơn 25/75 và không lớn hơn 75/25.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm keo và phương pháp xử lý cốt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm keo ở dạng hệ phân tán trong nước có hàm lượng chắt rắn 
nằm trong khoảng từ 10 đến 40% trọng lượng so với chế phẩm keo để xử lý cốt để sản 
xuất sản phẩm polyme được gia cố, trong đó chế phẩm này chứa:  
a) novolac epoxy bisphenol A với lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 20% trọng lượng,  
b) isoxyanat được bảo vệ một phần hoặc hoàn toàn với lượng nằm trong khoảng từ 0 đến 
20% trọng lượng, 
c) latec resorxinol formaldehyt (RFL) với lượng nằm trong khoảng từ 60 đến 92% trọng 
lượng, 
tính theo 100% trọng lượng chất rắn của chế phẩm. Sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp xử lý cốt. 
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(54) Hợp chất gamma lactam được thế dùng làm chất trị liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất gamma lactam được thế dùng làm chất trị liệu, thuốc và 
dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hợp chất amit pyridyl-pyrazolyl được thế ở vị trí 1, chế phẩm 

chứa hợp chất này và phương pháp phòng trừ sâu bọ 
  (57)     Sáng chế bộc lộ một loại hợp chất amit pyridyl-pyrazolyl được thế ở vị trí 1, chế phẩm 

chứa hợp chất này và phương pháp phòng trừ sâu bọ. Hợp chất theo sáng chế có cấu trúc 
như được thể hiện bởi công thức chung I, trong đó các định nghĩa của mỗi nhóm thế 
được thể hiện trong bản mô tả. Hợp chất có công thức I là hợp chất mới và có hoạt tính 
trừ nấm và sâu bọ rất tốt và có thể được sử dụng để phòng trừ sâu bọ và bệnh.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hợp chất amit, phương pháp điều chế, chế phẩm chứa hợp chất 

này và phương pháp phòng trừ sâu bọ 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất amit, phương pháp điều chế, chế phẩm chứa hợp chất này 

và phương pháp phòng trừ sâu bọ. Cấu trúc của hợp chất này được thể hiện bằng công 
thức chung (I), trong đó định nghĩa của các nhóm thế là như được xác định trong bản mô tả 
 
 

  
 
Hợp chất amit này có hoạt tính trừ sâu phổ rộng và có tác dụng hữu hiệu đối với các côn 
trùng cánh vảy bao gồm sâu đục thân cây ngô (ostrmia nubilalis), sâu đục thân mía, sâu 
cuốn lá (adoxophyes orana J scher von reslerstamm), sâu đục quả táo (grapholitha 
mopinata), sâu bướm (lymantri dispar L.), sâu cuốn lá nhỏ (cnaphalocrocis medinalis), 
sâu đục thân (ostrmia furnacalis), sâu đục quả (helicoverpa assulta), sâu tơ (plutella 
xylostella), sâu cắn gié (spodoptera exigua), sâu khoang (prodenia litltra) v.v.., đặc biệt 
là đối với sâu tơ (plutella xylostella), sâu cắn gié (spodoptera exigua). Hợp chất amit 
theo sáng chế có thể thu được hiệu quả tốt ở liều dùng rất thấp. Đồng thời, một số hợp 
chất có hoạt tính trừ nấm tốt có thể được sử dụng để phòng ngừa bệnh đạo ôn, bệnh mốc 
sương ở cây khoai tây, bệnh mốc sương ở cây dưa chuột hoặc bệnh mốc xám ở các cây rau.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thể tiếp hợp yếu tố IX - polyetylen glycol và dược phẩm chứa 

nó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thể tiếp hợp yếu tố IXa-polyetylen glycol (FIX-FED) và dược phẩm 

chứa nó. Thể tiếp hợp này về cơ bản không bị nhiễm tạp bởi yếu tố IXa. Thể tiếp hợp 
này có các tính chất dược động học được tăng cường, như chu kỳ rã tăng, điều này tạo ra 
sự tiết kiệm liều lượng và sử dụng ít thường xuyên hơn. 
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(11) 26430 
(21) 1-2010-03071 (51) 7 C07D  417/14, A01N  43/78 
(22) 18.04.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2009/002850 18.04.2009 (87) WO2009/132785 05.11.2009 
(30) 08155472.7      30.04.2008 EP 
(71) BAYER CROPSCIENCE AG  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany 
(72) CRISTAU, Pierre (FR), HERRMANN, Stefan (DE), RAHN, Nicola (DE), VOERSTE, 

Arnd (DE), WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike (DE), TSUCHIYA, Tomoki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Este và thioeste của axit thiazol-4-carboxylic, quy trình 

điều chế hợp chất này, phương pháp kiểm soát nấm có hại gây 
bệnh ở cây và chế phẩm kiểm soát nấm có hại gây bệnh ở cây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các este và thioeste của axit thiazol-4-carboxylic có công thức (I)  
 

  
 
trong đó R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, Y1, Y2, Y3, W, X và G được xác định trong phần mô 
tả. Các hợp chất này hữu dụng trong kiểm soát nấm có hại gây bệnh ở cây. Sáng chế 
cũng đề cập đến các quy trình điều chế các hợp chất này, các phương pháp kiểm soát 
nấm có hại gây bệnh ở cây bằng các hợp chất này và các chế phẩm kiểm soát nấm có hại 
gây bệnh ở cây bao gồm các hợp chất này.  
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(11) 26431 
(21) 1-2010-03072 (51) 7 H01R  12/38 
(22) 17.11.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 10-2009-0124749     15.12.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2010 
(71) FLEXCOM INC.  (KR) 

No. 6-12, Banwal Industry Complex, Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-
do, 425-100, Korea 

(72) HA, Kyoung-Tae (KR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Cáp mềm dùng cho kết nối bằng đầu nối và phương pháp sản 

xuất nó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cáp mềm dùng cho kết nối bằng đầu nối và phương pháp sản xuất 

nó. Cáp mềm này bao gồm phần kết nối được tạo ra trên một đầu của cáp mềm và được 
nối điện với đầu nối, và tay cầm hình chữ T nằm ở phía sau phần kết nối này. Phần đầu 
trên của tay cầm hình chữ T được gắn vào cáp mềm ở phía sau phần kết nối, và chiều 
rộng của phần còn lại khác với phần đầu trên của tay cầm nhỏ hơn so với chiều rộng của 
cáp mềm này. Do tay cầm hình chữ T, mà tay cầm này không bị móc vào thiết bị ngoại 
vi và dễ dàng cầm được, được dính vào cáp mềm ở phía sau phần kết nối nằm trên một 
đầu của cáp mềm và được nối điện với đầu nối, nên người sử dụng có thể điều chỉnh cáp 
mềm này một cách dễ dàng.  
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(11) 26432 
(21) 1-2010-03097 (51) 7 B25B  13/08 
(22) 19.11.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 098140172 25.11.2009 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.11.2010 
(71) PROXENE TOOLS CO., LTD.  (TW) 

No. 35, Alley 28, Lane 360, Chung Shan Road, Shen Kang Hsiang, Taichung, Taiwan 
(72) Arthur WU (TW) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Cờ lê có đặc tính hãm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cờ lê bao gồm tay cầm, đầu và chốt hãm. Đầu bao gồm mỏ cặp thứ 
nhất, mỏ cặp thứ hai và phần kéo dài. Các mỏ cặp và phần kéo dài tạo thành vùng dẫn 
động giữa chúng. Mỏ cặp thứ nhất có bề mặt ăn khớp thứ nhất và đầu xa. Mỏ cặp thứ hai 
có bề mặt ăn khớp thứ hai. Khoảng cách theo phương nằm ngang giữa hai bề mặt ăn 
khớp là s. Chốt hãm được bố trí trên đầu xa và có đầu hãm kéo dài về phía vùng dẫn 
động. Đầu hãm di chuyển được giữa vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai. Khi đầu hãm nằm ở 
vị trí thứ nhất, khoảng cách theo phương nằm ngang giữa đầu hãm và bề mặt ăn khớp 
thứ hai là nhỏ hơn s. Khi đầu hãm nằm ở vị trí thứ hai, khoảng cách theo phương nằm 
ngang giữa đầu hãm và bề mặt ăn khớp thứ hai là không nhỏ hơn s.  
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(11) 26433 
(21) 1-2010-03103 (51) 7 G03G  15/14, F16C  13/00 
(22) 19.11.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 2009-280820 10.12.2009 JP 
(71) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 
(72) Yusuke TANIO (JP), Hideyuki OKUYAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Con lăn dẫn điện và thiết bị chụp ảnh điện sử dụng con lăn 

này 
  (57)    Sáng chế đề xuất con lăn dẫn điện bao gồm thân con lăn được làm bằng hợp phần đàn 

hồi dẻo nhiệt được cấp độ dẫn điện có hình trụ ngoài tạo thành bề mặt theo chu vi ngoài 
của thân con lăn, hình trụ trong, có đường kính ngoài nhỏ hơn so với đường kính trong 
hình trụ ngoài, được bố trí đồng tâm trong hình trụ ngoài, và nhiều phần lắp dạng tấm 
kéo dài tới chu vi trong của hình trụ ngoài từ chu vi ngoài của hình trụ trong, trong đó 
nhiều phần rỗng được tách ra khỏi với bằng các phần lắp được tạo ra giữa chu vi ngoài 
của hình trụ trong và chu vi trong của hình trụ ngoài, và từng phần lắp được bố trí để 
giao với mặt phẳng đi qua các trục tâm của hình trụ ngoài và hình trụ trong sao cho các 
phần rỗng liền kề được tách ra khỏi nhau bằng phần lắp phủ chồng với nhau trên mặt 
phẳng hướng vào trong và ra ngoài theo phương hướng kính trong một phần của thân 
con lăn theo phương vuông góc với phương dọc trục.  
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(11) 26434 
(21) 1-2010-03108 (51) 7 C07D  231/56, A61K  31/416,  

31/422,  31/4439,  31/444, A61P  
11/00,  29/00, C07D  401/12,  401/14,  
403/10,  403/12,  407/14,  409/12,  
409/14,  413/12 

(22) 20.05.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/SE2009/000265 20.05.2009 (87) WO2009/142569 26.11.2009 
(30) 61/054,616 20.05.2008 US 

61/080,312 14.07.2008 US 
61/144,776 15.01.2009 US 

(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 
S-151 85 Sodertalje, Sweden 

(72) BAYER SCHERING PHARMA AG (DE), BERGER, Markus (DE), DAHMEN, Jan 
(SE), EDMAN Karl (SE), HANSSON, Thomas (SE), HEMMERLING, Martin (DE), 
HOSSAIN, Nafizal (SE), JOHANSSON, Henrik (SE), LEPISTO, Matti (SE), 
NILSSON, Stinabritt (SE), REHWINKEL, Hartmut (DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất inđazol được thế phenyl hoặc pyriđinyl 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức Ia: 
 

  
 
Sáng chế đề cập đến dẫn xuất inđazolyl, dược phẩm chứa dẫn xuất này và quy trình điều 
chế dẫn xuất này. 
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(11) 26435 
(21) 1-2010-03133 (51) 7 A22B  5/00,  7/00 
(22) 15.07.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/DE2009/000980  15.07.2009 (87) WO 2010/006587 21.01.2010 
(30) 20 2008 009 594.8       17.07.2008 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2010 
(71) CSB-SYSTEM AG  (DE) 

An Furthenrode, D-52511 Geilenkirchen, Germany 
(72) SCHIMIZEK, Peter (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị định vị phần nửa thân gia súc giết mổ để chụp ảnh 

quang học theo mặt phẳng sẻ đôi thân gia súc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị định vị các phần nửa thân gia súc giết mổ, đặc biệt là phần 

nửa thân con lợn giết mổ, để sự sắp thẳng hàng song song mặt phẳng sẻ đôi thân gia súc 
với mặt phẳng ảnh của máy ảnh. Theo sáng chế, thiết bị định vị tương ứng với mặt 
phẳng sẻ đôi (11) tốt nhất là bao gồm bộ phận dẫn phía sau (4) mà nó được bố trí có thể 
di chuyển được tại mặt phẳng song song của thanh dẫn trên (1) và trong vùng vị trí chụp 
ảnh phần nửa con lợn giết mổ (10) của bộ phận dẫn phía sau có các con lăn (8) (8.1; 8.2; 
8.3) mà chúng đóng vai trò như các chi tiết ép.  
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(11) 26436 
(21) 1-2010-03141 (51) 7 E02B  3/10,  7/20,  7/26,  7/50 
(22) 02.04.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/NL2009/050170 02.04.2009 (87) WO2009/139622 19.11.2009 
(30) NL1035415      13.05.2008 NL 
(71) VAN DEN NOORT INNOVATIONS BV  (NL) 

Zilverschoon 47, NL-NL - 8265 HE Kampen, Netherlands 
(72) Johann Heinrich Reindert van den NOORT (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đập ngăn lũ tự đóng và phương pháp bảo vệ nội địa sử dụng đập 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới đập ngăn lũ tự đóng để bảo vệ nội địa khỏi lụt, trong đó đập ngăn lũ 

bao gồm ngăn có thành bên thứ nhất (20) và thành bên thứ hai (21), cửa vào của nước để 
đưa nước vào, khối đỡ đơn được bố trí trên thành bên thứ nhất (21), và bộ phận thành 
đập được bố trí theo cách di chuyển lên cao và xuống thấp được trong ngăn chứa nêu 
trên. Bộ phận thành đập gồm tường chắn (4) để ngăn chặn nước chảy vào nội địa, thành 
phần tạo lực (4, 5a, 5b) để làm cho bộ phận thành đập chuyển động lên phía trên, và 
thành phần chặn (5b) để tạo sự cản nhằm hạn chế chuyển động lên phía trên, thành phần 
chặn bao gồm bề mặt nghiêng (16). Khối đỡ gồm bề mặt nghiêng (17), mà bề mặt 
nghiêng (16) của thành phần chặn (5b) tựa vào, hoạt động ở trạng thái đóng của đập 
ngăn lũ. Do hướng của tường có góc của khối đỡ, nên thành phần chặn bị đẩy dịch 
chuyển sang bên và do đó lực bên được tạo ra đẩy bộ phận thành đập sang một bên của 
ngăn chứa nêu trên.  
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(11) 26437 
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A61K  31/519, A61P  29/00 
(22) 15.04.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/IB2009/005290    15.04.2009 (87) WO2009/130560 29.10.2009 
(30) 902/MUM/2008     23.04.2008 IN 

61/057,971     02.06.2008 US 
1201/MUM/2008     05.06.2008 IN 
61/074,112    19.06.2008  US 
1687/MUM/2008    08.08.2008  IN 
61/092,324    27.08.2008  US 
2174/MUM/2008    10.10.2008  IN 
61/113,344    11.11.2008  US 

(71) GLENMARK PHARMACEUTICALS, S. A.  (CH) 
Chemin de la combeta 5, 2300 la chaux-de-fonds, Switzerland 

(72) V. S. PRASADA RAO, Lingam (IN), SACHIN, Sundarial, Chaudhari (IN), 
ABRAHAM, Thomas (IN), NEELIMA, Khairatkar-Joshi (IN), VIDYA G., Kattige 
(IN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrimidineon ngưng tụ làm chất điều biến vaniloit 

có tiềm năng làm thụ thể tạm thời 3 (TRPV3) 
  (57)    Sáng chế đề xuất chất điều biến vaniloit có tiềm năng làm thụ thể tạm thời (TRPV). Cụ 

thể, các hợp chất được nêu trong bản mô tả này có tác dụng để điều trị hoặc phòng ngừa 
bệnh, tình trạng bệnh và/hoặc rối loạn được điều biến bởi TRPV3. Sáng chế cũng đề 
xuất quy trình để điều chế các hợp chất được nêu trong bản mô tả này, sản phẩm trung 
gian được sử dụng trong việc tổng hợp chúng, dược phẩm chứa các hợp chất này.  
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(11) 26438 
(21) 1-2010-03152 (51) 7 F02P  5/04, F02D  41/08 
(22) 24.11.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 098140701 27.11.2009 TW 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 35 Wan Hsing Street, San Min District, Kaohsiung City, Taiwan 
(72) Shih-Chia HEIEH (TW), Kun-Lang LU (TW), Yang-Chi KUO (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và hệ thống điều khiển việc bắt đầu/dừng đánh lửa 

trong khi xe máy đang chạy ở tốc độ không tải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển việc bắt đầu/dừng đánh lửa khi xe máy đang 

chạy ở tốc độ không tải. Hệ thống điều khiển dừng cấp điện tới hệ thống đánh lửa điện 
dung khi nhận được các tín hiệu cảm biến từ bộ cảm biến tốc độ động cơ và bộ cảm biến 
vị trí van tiết lưu và xác định được là tốc độ động cơ hiện tại và độ mở van tiết lưu hiện 
tại là nhỏ hơn các giá trị ngưỡng định trước, để dừng hoạt động của động cơ. Khi xác 
định được rằng độ mở van tiết lưu hiện tại là lớn hơn giá trị ngưỡng tương ứng, hệ thống 
điều khiển lần lượt cấp điện tới động cơ khởi động và hệ thống đánh lửa điện dung, nhờ 
vậy, không những khiến động cơ khởi động dẫn động động cơ đạt tới tốc độ động cơ 
định trước, mà còn khiến hệ thống đánh lửa điện dung lại bắt đầu đánh lửa cho động cơ, 
và nhờ vậy, đưa xe máy vào trạng thái chạy bình thường.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2010 
(71) WON JIN INTERNATIONAL CO., LTD.  (KR) 

6th Fl, Woochang Bldg 152-2, Gamjeon 1-dong Sasang-Ku, Busan Korea 
(72) Sung-Bum SONG (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp in bọt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp in bọt sử dụng nhựa polyuretan trong đó vải được tạo 
bọt có chất lượng cao và giá thành sản xuất giảm có thể thu được nhờ tạo bọt đồng nhất 
và ổn định mà không quan tâm đến loại vải. Phương pháp này bao gồm: bước chuẩn bị 
S1 để chuẩn bị vải, mẫu hoa văn, và chuẩn bị khuôn in; bước thứ nhất sử dụng nhựa 
polyuretan S2 để đưa nhựa polyuretan lên vải để ngăn không cho phủ nhựa dạng bọt bị 
chảy tràn và ngăn không cho nhựa dạng bọt bị tách rời khỏi vải; bước sử dụng nhựa dạng 
bọt S3 để gắn chặt khuôn in trên nhựa polyuretan đã được áp dụng cho vải, và phủ nhựa 
dạng bọt lên đó theo mẫu hoa văn cần thể hiện để tạo thành lớp tạo bọt được; bước thứ 
hai sử dụng nhựa polyuretan S4 để dùng một lần nữa nhựa polyuretan nhựa dạng bọt đã 
được áp dụng để phủ nhựa dạng bọt theo cách sao cho tránh được việc tạo bọt không đều 
của nhựa dạng bọt và nhựa dạng bọt có thể được tạo bọt với chiều cao đồng nhất; bước 
sơn S5 để sơn nhựa mực màu lên lớp thứ hai của nhựa polyuretan để thể hiện các màu 
khác nhau; bước làm khô S6 để làm khô nhựa polyuretan, nhựa dạng bọt, và nhựa mực 
màu, đã được áp dụng cho vải; và bước tạo bọt S7 để đưa sản phẩm chưa thành phẩm đã 
được sấy khô sang ép nhiệt cưỡng bức trong khi tạo bọt và làm giãn nở nhựa dạng bọt để 
thu được kết cấu ba chiều.  
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(21) 1-2010-03156 (51) 7 C03C  19/00, G11B  5/84 
(22) 25.11.2010 (43) 27.06.2011 
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12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
(72) Tomohiro SAKAI (JP), Hiroyuki TOMONAGA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất nền thuỷ tinh của đĩa từ, nền thủy tinh 

của đĩa từ, và đĩa từ 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất nền thuỷ tinh của đĩa từ, phương pháp này bao 

gồm: bước đánh bóng để tạo ra vữa đánh bóng ở giữa vải đánh bóng và đĩa thủy tinh 
tròn và đánh bóng bề mặt chính của đĩa thủy tinh tròn bằng vải đánh bóng; và bước tuần 
hoàn vữa để cho vữa đánh bóng trộn lẫn với vữa đánh bóng đã được sử dụng ở bước 
đánh bóng, trong đó vữa đánh bóng này chứa hạt xeri oxit có đường kính trung bình nằm 
trong khoảng từ 0,3 đến 3μm và chất hoạt động bề mặt axetylen.  
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(11) 26441 
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184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Ting Wei SHIH (TW), Chao-Jen CHU (TW), Yu-Ren WANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu giới hạn tốc độ dùng cho động cơ xe môtô 

  (57)    Sáng chế đề cập tới cơ cấu giới hạn tốc độ dùng cho động cơ xe môtô bao gồm kết cấu 
nạp được bố trí giữa buồng đốt của động cơ xe môtô và bộ lọc không khí, bộ dẫn động, 
bộ cảm biến tốc độ vòng quay, và bộ điều khiển để điều khiển hoạt động của bộ dẫn 
động. Kết cấu nạp có đường dẫn nạp và van. Đường dẫn nạp tiếp nhận van tiết lưu, trong 
đó van tiết lưu này chia đường dẫn nạp thành đường dẫn nạp trước và đường dẫn nạp 
sau. Đường dẫn nạp được phân nhánh thành đường dẫn nạp thứ nhất và đường dẫn nạp 
thứ hai. Van được bố trí ở đường dẫn nạp thứ nhất hoặc đường dẫn nạp thứ hai. Khi bộ 
cảm biến tốc độ vòng quay phát hiện tốc độ vòng quay của động cơ xe môtô cao hơn so 
với giá trị định trước, bộ điều khiển điều khiển bộ dẫn động và van để giảm bớt lưu 
lượng nạp của động cơ xe môtô và giới hạn tốc độ vòng quay của động cơ xe môtô.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ truyền màng phủ 

  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ truyền màng phủ có kích cỡ nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc thay thế các bộ phận nạp lại và không xảy ra dao động và sự dịch chuyển vị trí của 
bộ phận nạp lại khi nó được lắp vào thân chính nhằm cho phép truyền ổn định màng 
phủ, dụng cụ truyền màng phủ bao gồm thân chính (3) bao gồm phần đế và bộ phận gắn 
cố định có thể trượt được vốn được gắn trượt được so với phần đế và bộ phận nạp lại (5) 
được gắn tháo được với thân chính (3) và bao gồm cơ cấu cấp (53), cơ cấu cuộn (55), 
đầu truyền và vỏ bộ phận nạp lại, dụng cụ truyền màng phủ còn bao gồm cơ cấu gắn cố 
định bộ phận nạp lại để gắn cố định bộ phận nạp lại (5) với thân chính (3), trong đó bộ 
phận nạp lại (5) được lắp cố định với thân chính (3) nhờ các phần nhô gài của bộ phận 
nạp lại (5) và các phần rãnh gài của phần đế (11) được gài khớp với nhau, nhờ bộ phận 
gắn cố định có thể trượt được và các phần của bộ phận nạp lại (5) nằm gần với đầu trước 
của nó được khoá với nhau, và nhờ các phần của chi tiết khoá (31) nằm gần với đầu sau 
của nó và các phần móc (73) được khoá với nhau.  
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(21) 1-2010-03172 (51) 7 A23J  1/14,  1/20,  3/34, A23L  

1/211, A23K  1/18 
(22) 29.05.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/BE2009/000029  29.05.2009 (87) WO 2009/143591 03.12.2009 
(30) 2008/0300       30.05.2008 BE 
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(72) Jose De Muynck (BE) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp chế biến đậu nành 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế biến đậu nành, đặc trưng ở chỗ, phương pháp bao 
gồm các bước nghiền hoặc làm vỡ đậu nành giàu chất béo, kết hợp với việc điều chỉnh 
hàm lượng nước tối đa là 35% trọng lượng, mức tối đa tốt hơn là 30% trọng lượng, thậm 
chí mức tối đa tốt hơn là 25% trọng lượng; chế biến đậu nành giàu chất béo bằng ít nhất 
một enzym có khả năng biến đổi polysacarit không tan thành đường tan được/và sau đó 
chế biến chúng bằng ít nhất một enzym có khả năng thủy phân đạm.  
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35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, France 
(72) Gilles BRIAUTL (FR), Xavier QUENAULT (FR), CÐcile POIRIER (FR), Jean-

Manuel PEAN (FR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Dược phẩm chứa muối stronti, vitamin D và xyclodextrin để 

điều trị  bệnh xương hoặc bệnh khớp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa muối stronti, vitamin D và xyclodextrin để điều trị 

các bệnh xương hoặc bệnh khớp. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đế thuỷ tinh cho phương tiện ghi từ tính và phương pháp chế 

tạo 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp chế tạo đế thủy tinh cho phương tiện ghi từ tính, trong 

đó chổi mài có chiều rộng của mỗi một trong số các phần cấy lông chổi bằng khoảng từ 
1,1 đến 2,2 lần chiều rộng xếp chồng của các đế thủy tinh xếp chồng (chiều dày của mỗi 
một trong số các đế thủy tinh khi các đế thủy tinh được xếp chồng không có sử dụng 
đệm cách hoặc chiều dày tổng cộng của các đế thủy tinh và đệm cách khi các đế thủy 
tinh được xếp chồng có sử dụng các đệm cách) được sử dụng để đánh bóng bề mặt đầu 
theo chu vi trong của đế thủy tinh cho phương tiện ghi từ tính. Nhờ thực hiện đánh bóng 
bề mặt đầu theo chu vi trong nhờ sử dụng chổi mài, các vết xước còn lại trong phần vát 
cạnh của đế thủy tinh có thể được loại bỏ một cách tin cậy với năng suất cao, và có thể tạo 
ra đế thủy tinh cho phương tiện ghi từ tính không có các khuyết tật lỗ trong phần vát cạnh.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất ít nhất một hợp chất dẫn xuất etylen 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất ít nhất một hợp chất dẫn xuất etylen bắt đầu 
bằng nguồn hydrocacbon theo đó:  
a) nguồn hydrocacbon được đưa vào bước crackinh đơn giản để tạo ra hỗn hợp sản phẩm 
có chứa etylen và các cấu tử khác;  
b) hỗn hợp sản phẩm này được cất phân đoạn trong một bước cất phân đoạn thành một 
phân đoạn etylen gần như tinh khiết (phân đoạn A), tùy ý thành một phân đoạn etan 
riêng, và thành một phân đoạn nặng (phân đoạn C); và  
e) phân đoạn A được chuyển sang sản xuất ít nhất một hợp chất dẫn xuất etylen.  
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(54) Vật ghi quang học, và thiết bị thông tin quang học 

  (57)   Sáng chế đề xuất vật ghi quang học và thiết bị thông tin quang học mà cải tiến chất 
lượng của tín hiệu servo và tín hiệu tái tạo. Trong trường hợp mà các chiều dày định 
hình tr1, tr2, tr3, và tr4 của lớp phủ (42), lớp giữa thứ nhất (43), lớp giữa thứ hai (44), và 
lớp giữa thứ ba (45) lần lượt được chuyển đổi thành các chiều dày t1, t2, t3, và t4 của lần 
lượt các lớp tương ứng mỗi lớp cớ chỉ số khúc xạ được định trước "no", lượng lệch tiêu 
đối với lớp có chỉ số khúc xạ nrα và chiều dày trα (thỏa mãn : 1 ≤ α ≤ n (trong đó α là 
số nguyên dương và n là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 4)), và lượng lệch tiêu đối với lớp 
có chỉ số khúc xạ "no" và chiều dày tα (thỏa mãn : 1 ≤ α ≤ n (trong đó α là số nguyên 
dương và n là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 4)) là bằng nhau; và các chiều dày t1, t2, t3, 
và t4 thỏa mãn [t1- (t2+t3+t4)]≥1àm, hiệu giữa bất kỳ hai giá trị chiều dày trong số các 
chiều dày t1, t2, t3 , và t4 được thiết lập là lớn hơn hoặc bằng 1μm trong bất kỳ trường 
hợp nào, và [(t1+t2)-(t3+t4)≥ 1μm.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đĩa quang, thiết bị ghi/phát lại đĩa quang, và phương pháp 

ghi/phát lại thông tin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đĩa mà việc ghi được thực hiện trên đó tại nhiều mật độ ghi, phương 

pháp để đọc ra dễ dàng thông tin quản lý đĩa mà không có lỗi. Đĩa quang (1) gồm có các 
vùng ghi dữ liệu (103, 104) dùng cho việc ghi thông tin tại mật độ ghi dữ liệu khác 
nhau. Thông tin liên quan đến mật độ ghi dữ liệu của các vùng ghi dữ liệu (103, 104) 
được ghi trong vùng ghi thông tin quản lý (vùng BCA (101) hoặc vùng PIC (102)) trong 
định dạng cụ thể mà không phụ thuộc vào mật độ ghi dữ liệu của các vùng ghi dữ liệu 
(103, 104). Mỗi vùng ghi dữ liệu được phân chia được bố trí trên cùng bề mặt đĩa, hoặc 
được phân chia và được bố trí trên nhiều lớp ghi.  
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(54) Muối fumarat của 4-(3-clo-2-floanilino)-7-metoxy-6-[1-(N-

metylcarbamoylmetyl)piperdin-4-yl]oxyquinazolin, quy 
trình điều chế chúng và dược phẩm chứa chúng 

  (57)  Sáng chế đề cập đến 4-(3-clo-2-floamlino)-7-metoxy-6- {[1-(N-metylcarbamoyl- 
metyl)piperiđin-4-yl]oxy}quinazolin đifumarat, dược phẩm chứa đifumarat này dùng để 
điều trị bệnh tăng sinh, như bệnh ung thư và quy trình điều chế đifumarat này.  
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(11) 26450 
(21) 1-2010-03218 (51) 7 B28D 5/00, A44C 17/00 
(22) 30.11.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 61/265,428 01.12.2009 US 

12/955,055 29.11.2010 US 
(75) PARAS PARESH MEHTA  (IN) 

Flt. No. 114, 11th Floor, Tahnee Heights, Neapean Sea Road, Petit Hall Complex, 
Malabar Hill, Mumbai 400006, India 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Đá quý và phương pháp để cắt đá quý 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đá quý (10) bao gồm phần vành (13), phần chóp (11) và phần thân 
(12). Phần chóp bao gồm phần mặt (14), mười mặt hình sao (15) bao quanh phần mặt, 
mười mặt vát (16) được sắp thành hàng giữa các mặt hình sao và hai mươi mặt ở vành 
trên (20) được sắp thành hàng giữa các mặt vát. Phần thân được tạo thành bởi mười mặt 
chính (24), hai mươi mặt nhô ra (29) được sắp thành hàng giữa các mặt chính và mười 
mặt hình sao dọc thân (34) được sắp thành hàng giữa các mặt nhô ra. Sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp để cắt đá quý. 
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(11) 26451 
(21) 1-2010-03226 (51) 7 F03D  3/00 
(22) 30.11.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 098141529 04.12.2009 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2010 
(71) FUNG GIN DA ENERGY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. LTD.  (TW) 

No. 656, Jhongyuan Lane, Jhuwei Village, Neipu Township, Pingtung County, Taiwan 
(72) Chun-Neng CHUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị để tạo điện năng nhờ sử dụng năng lượng gió 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để tạo điện năng từ năng lượng gió bao gồm cơ cấu cánh 
quạt (6) có thể quay được theo đế (3) để chuyển đổi năng lượng gió thành công suất 
quay cơ học, và có thanh thẳng đứng (61) được nối với với các cánh thẳng đứng (62) và 
được mắc vào máy phát điện (4) tại đế (3) để chuyển đổi công suất quay cơ học thành 
điện năng. Mỗi cánh (62) có các gờ gom gió được đặt cách nhau (623) kéo dài theo 
chiều dọc từ mặt cạnh thứ nhất (621) của nó, nhờ đó xác định không gian gom gió (620) 
giữa hai gờ gom gió (623) liền kề bất kỳ. Bộ gom gió (5) bao gồm các tấm thẳng đứng 
(51) được lắp trên đế (3), được bố trí cách đều nhau xung quanh cơ cấu cánh quạt (6). 
Giữa bất kỳ hai tấm (51) liền kề sẽ xác định đường dẫn hướng gió hội tụ vào trong (53). 
Các tấm (51) không phẳng sao cho gió được dẫn hướng bởi các tấm (51) thổi lên trên 
các mặt cạnh thứ nhất (621) của các cánh (62) qua các đường dẫn hướng gió (53).  
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(11) 26452 
(21) 1-2010-03228 (51) 7 A44B  19/32 
(22) 01.12.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 12/628,813 01.12.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.12.2010 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8642, Japan 
(72) Shigeyoshi TAKAZAWA (JP), Dennis T. Eernabe (CA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm khóa kéo không thấm nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm khóa kéo không thấm nước. Con trượt bao gồm vấu kéo. Nắp 
con trượt bao gồm: phần thân có bề mặt ngoài, và bề mặt trong đối diện với bề mặt 
ngoài; thành bên thứ nhất nhô ra từ một phần đầu của phần thân theo chiều rộng của 
phần thân; thành bên thứ hai đối diện với thành bên thứ nhất và nhô ra từ phần đầu kia 
của phần thân theo chiều rộng của phần thân; và vấu nắp sập kéo dài giữa ít nhất là một 
phần của bề mặt trong của các thành bên thứ nhất và thứ hai. Bề mặt trong của phần thân 
và vấu nắp sập tạo ra hốc chứa, hốc chứa này tiếp nhận vấu kéo của con trượt. Phần thân 
của nắp con trượt che con trượt và mép dẫn của nắp con trượt kéo dài vượt quá mép dẫn 
của con trượt.  
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(11) 26453 
(21) 1-2010-03230 (51) 7 A61K 38/20, 38/00 
(22) 01.12.2010 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.12.2010 
(71) Viện Công nghệ sinh học  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt - thành phố Hà Nội 
(72) Trương Nam Hải (VN), Nguyễn Thị Thanh Nhàn (VN), Nguyễn Hồng Thanh (VN), 

Trần Ngọc Tân (VN) 
(54) Hỗn hợp pha chế Intơlơkin-2 người tái tổ hợp chứa 

xyclodextrin 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp pha chế IL-2 người tái tổ hợp bao gồm các thành phần : 

0,1 % (w/v) cyclodextrin, 0,1% (v/v) Tween-20, 2% (w/v) Sucrose, 0,01% (w/v) SDS, 
2% (w/v) manitol, 300μg/ml IL-2. Hỗn hợp này còn còn thể bao gồm glycin với nồng độ 
15 mM.  
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(11) 26454 
(21) 1-2010-03238 (51) 7 A01N  43/76, A61K  31/42 
(22) 02.06.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/045921  02.06.2009 (87) WO/2009/149054 10.12.2009 
(30) 61/058,263       03.06.2008 US 
(71) SIGA TECHNOLOGIES, INC.  (US) 

4575 SW Research Way, Suite 230, Corvallis, OR 97333, US. 
(72) BYRD, Chelsea, M. (US), JORDAN, Robert (US), HRUBY, Dennis, E. (US), DAI, 

Dongcheng (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất ức chế phân tử nhỏ để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh 

nhiễm virut và dược phẩm chứa nó 
  (57)    Sáng chế đề xuất dược phẩm để điều trị bệnh nhiễm virut. Sáng chế cũng đề xuất hợp 

chất và dược phẩm chứa chúng được sử dụng để điều trị và phòng ngừa các bệnh nhiễm 
virut như bệnh gây bởi flavivirut bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, virut Dengue, 
virut West Nile, virut gây bệnh sốt vàng, virut gây bệnh viêm não Nhật Bản, và virut gây 
bệnh viêm não do ve truyền.  
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(11) 26455 
(21) 1-2010-03247 (51) 7 A61K  9/00,  31/517, A61P  35/00, 

A61K  9/16,  9/20 
(22) 05.06.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2009/056944 05.06.2009 (87) WO 2009/147238 10.12.2009 
(30) 08157800.7      06.06.2008 EP 

09160297.9      14.05.2009 EP 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) MESSERSCHMID, Roman (DE), FRIEDL, Thomas (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dược phẩm dạng liều, sản phẩm trung gian dạng nén và dược 

phẩm dạng rắn dùng qua đường miệng chứa Afatinib (BIBW 2992) 
ở dạng muối dimaleat  (BIBW 2992 MA2) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng liều chứa hoạt chất Afatinib (BIBW 2992) ở dạng 
muối dimaleat, có profin giải phóng hoạt chất tức thì, ngoài ra, sáng chế đề cập đến các 
sản phẩm trung gian dạng nén chứa muối dimaleat của BIBW 2992 (BIBW 2992 MA2) ở 
dạng bột được điều chế bằng cách sử dụng phương pháp nén lăn và bước sàng lọc từ 
BIBW 2992 MA2, các hỗn hợp sản phẩm trong gian được điều chế từ các sản phẩm trung 
gian dạng nén cũng như các dược phẩm dạng rắn dùng qua đường miệng có đặc tính giải 
phóng tức thì của hoạt chất, được bào chế từ sản phẩm trung gian dạng nén nêu trên 
hoặc từ các hỗn hợp sản phẩm trung gian nêu trên dễ sử dụng/đưa vào bụng, ví dụ viên 
nang và các chế phẩm viên nén như các viên nén không được bao hoặc bao màng được 
bào chế bằng phương pháp nén trực tiếp, và các phương pháp bào chế chúng.  
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(11) 26456 
(21) 1-2010-03249 (51) 7 C01B  33/12, A61K  8/00,  8/18 
(62) 1-2007-01245   
(22) 06.10.2005 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2005/036173  06.10.2005 (87) WO2006/057723 01.06.2006 
(30) 10/996,538       24.11.2004 US 
(71) J.M. HUBER CORPORATION  (US) 

A Corporation of The State of New Jersey, 333 Thornall Street, Edison, NJ 08837, 
United States of America 

(72) MCGILL Patrick D. (US), FULTZ William C. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp silic oxit dạng gel/kết tủa, thuốc đánh răng chứa 

hỗn hợp này và phương pháp sản xuất hỗn hợp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp mài mòn và/hoặc làm đặc mới là các hỗn hợp được tạo ra 

tại chỗ gồm silic oxit kết tủa và silic oxit dạng gel. Hỗn hợp này có các đặc tính có lợi 
khác nhau tùy thuộc vào cấu trúc của nó. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp mới để 
tạo ra hỗn hợp silic oxit dạng gel/kết tủa này, cũng như thuốc đánh răng chứa hỗn hợp này.  
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(11) 26457 
(21) 1-2010-03253 (51) 7 C07D  209/52, A61P  25/00, A61K  

31/403, A61P  3/04 
(22) 03.12.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 09/05957 09.12.2009 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.12.2010 
(71) LES LABORATOIRES SERVIER  (FR) 

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, France 
(72) Patrick CASARA (FR), Anne-Marie CHOLLET (FR), Alain DHAINAUT (FR), Pierre 

LESTAGE (FR), Fany PANAYI (FR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất azabixyclo[3.2.0]hept-3-yl, quy trình điều chế và dược 

phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

  
 

trong đó :  
ALK là mạch alkylen,  
W là nhóm  

 

  
 

 
trong đó R và R' là như được xác định trong bản mô tả.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa nó.  
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(11) 26458 
(21) 1-2010-03255 (51) 7 E04B  1/00 
(22) 03.12.2010 (43) 27.06.2011 
(30) JP 2009-279999 10.12.2009 JP 

JP 2010-115075 19.05.2010 JP 
(71) MISAWA HOMES CO., LTD.  (JP) 

2-4-1, Nishi-shinjuku-ku, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-0833 Japan 
(72) Mukaiyama Takami (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cấu kiện xây dựng và phương pháp vận chuyển cấu kiện xây 

dựng 
  (57)    Sáng chế đề cập tới cấu kiện xây dựng và phương pháp vận chuyển cấu kiện xây dựng để 

có thể gia tăng độ cao của cấu kiện xây dựng và cải thiện hiệu quả vận chuyển. Cấu kiện 
xây dựng (1) theo sáng chế bao gồm cấu kiện trên (10), cấu kiện dưới (11) và các thân 
cột chính (2c), trong đó đầu trên của các thân cột chính (2c) được nối với đầu dưới của 
các bộ phận cột trên (2a), đầu dưới của các thân cột chính (2c) được nối với đầu trên của 
các bộ phận cột dưới (2b), vì thế độ cao của cấu kiện xây dựng (1) có thể được gia tăng 
bằng cách kéo dài ít nhất một trong số thân cột chính (2c), bộ phận cột trên (2a) và bộ 
phận cột dưới (2b); ngoài ra, cấu kiện trên (10) và cấu kiện dưới (11) được bố trí đối 
nhau bằng cách làm cho các bộ phận cột trên (2a) và các bộ phận cột dưới (2b) được 
định vị thẳng hàng và tiếp xúc với nhau; và các thân cột chính (2c) hoặc các bộ phận 
khác cần thiết để xây dựng công trình được tiếp nhận giữa cấu kiện trên (10) và cấu kiện 
dưới (11) để có thể cải thiện hiệu quả vận chuyển.  
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(11) 26459 
(21) 1-2010-03271 (51) 7 A01L  7/02,  7/10,  1/00,  1/02 
(22) 19.05.2008 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/DK2008/050114    19.05.2008 (87) WO2009/140964 26.11.2009 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.12.2010 
(71) Q4 FACTORY APS  (DK) 

Springforbivej 4 DK-2930 Klampenborg, Denmark 
(72) MOLLER, HeIge (DK), FLARUP, Peter (DK), MOESGAARD, Anders (DK) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Móng ngựa giảm sóc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến móng ngựa giảm sóc gồm chi tiết cứng tiếp giáp với móng guốc 
con ngựa, chi tiết cứng này tạo thành một khối cứng có hai nhánh quay lại phía sau. Bộ 
phận phía dưới của mỗi nhánh quay lại phía sau ngắn hơn so với bộ phận phía trên, và 
chi tiết đàn hồi kéo dài ra phía sau vượt khỏi các mép phía sau của mỗi bộ phận phía 
dưới và kết thúc tại các mép phía sau của bộ phận phía trên này.  
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(11) 26460 
(21) 1-2010-03276 (51) 7 C03C  19/00, G11B  5/84 
(22) 07.12.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 2009-278572 08.12.2009 JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
(72) Tatsuo NAGASHIMA (JP), Tetsuya NAKASHIMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất nền thuỷ tinh cho các phương tiện lưu 

trữ dữ liệu và nền thuỷ tinh thu được 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nền thuỷ tinh cho phương tiện lưu trữ dữ liệu, 

phương pháp này bao gồm bước xử lý gia cường theo phương pháp hóa học bằng cách 
nhúng thuỷ tinh làm nền chứa SiO2 với lượng nằm trong khoảng từ 58 đến 66%, Al2O3 
với lượng nằm trong khoảng từ 9 đến 15%, Li2O với lượng nằm trong khoảng từ 7 tới 
15% và Na2O với lượng nằm trong khoảng từ 2 tới 9%, tính theo %mol các oxit, với điều 
kiện lượng Li2O+Na2O nằm trong khoảng từ 13 đến 21%, vào hỗn hợp muối nóng chảy 
để tạo ra lớp chịu nén ở mặt trước và mặt sau của thuỷ tinh làm nền, trong đó hỗn hợp 
muối nóng chảy chứa lithi nitrat với lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 7,5%, natri nitrat 
với lượng nằm trong khoảng từ 28 đến 55% và kali nitrat với lượng nằm trong khoảng từ 
40 đến 69%, tính theo phần trăm khối lượng.  
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(11) 26461 
(21) 1-2010-03280 (51) 7 H04W  4/22 
(22) 06.05.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/043035  06.05.2009 (87) WO/2009/137617 12.11.2009 
(30) 61/051,304       07.05.2008 US 

61/080,188       11.07.2008 US 
12/433,402       30.04.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) MAHENDRAN, Arungundram, C. (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị tiến hành xử lý ưu tiên cuộc gọi khẩn 

cấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị di dộng/thiết bị người dùng (UE : User Equipment) xác 

định cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi ngược lại từ điểm truy nhập dịch vụ công cộng (PSAP : 
Public Service Access Point) để tiến hành xử lý ưu tiên. Khi thiết bị UE không biết rằng 
cuộc gọi đang thực hiện là cuộc gọi khẩn 
cấp, thì mạng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để 
xác định khi thiết lập cuộc gọi mang tính 
khẩn cấp. Mạng xác định cuộc gọi là cuộc 
gọi khẩn cấp trong thông báo đáp lại theo 
giao thức khởi tạo phiên (SIP : Session 
Initiation Protocol) bằng cách đặt phần đầu 
Priority bằng giá trị đặc biệt (ví dụ, "cuộc gọi 
khẩn cấp") hoặc phần đầu P-Asserted-
Identity bằng giá trị đặc biệt (ví dụ, 
urn:services:sos). Khi trung tâm PSAP quyết 
định gọi lại cho thiết bị di động/thiết bị UE, 
thiết bị di động/thiết bị UE có thể kết thúc 
các cuộc gọi bất kỳ đang diễn ra và nhận 
cuộc gọi này từ trung tâm PSAP và có thể vô 
hiệu hoá các dịch vụ bổ sung khác (ví dụ, 
chờ cuộc gọi, cuộc gọi ba bên . . . ) trong lúc 
thực hiện cuộc gọi đó. Phần đầu P-Asserted- 
Identity của cuộc gọi đến được đặt bằng vị trí 
đặc biệt liên quan đến trung tâm PSAP (ví 
dụ, urn:services:sos). Theo cách khác, cuộc 
gọi đến có phần đầu Priority được đặt bằng 
giá trị đặc biệt (ví dụ, "cuộc gọi khẩn cấp", 
"cuộc gọi khẩn cấp ngược lại").  
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(11) 26462 
(21) 1-2010-03287 (51) 7 C07D  519/00, A61K  31/4985,  

31/4995, A61P  19/02 
(22) 06.05.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2009/055500 06.05.2009 (87) WO2009/135885 12.11.2009 
(30) 61/126,833      07.05.2008 US 

61/145,827      20.01.2009 US 
(71) GALAPAGOS N.V.  (BE) 

Generaal De Wittelaan L11/A3, 2800 Mechelen, Belgium 
(72) Martin James Inglis Andrews (GB), GrÐgory Louis Joseph Bar (FR), HervÐ Van de 

Poel (GB), Mark Stuart Chambers (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrazin ngưng tụ dùng để điều trị bệnh thoái hoá và 

bệnh viêm và dược phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazin và imiđazo[1,2-a]pyrazin 

có công thức: 
 

  
 

Các hợp chất này có thể được bào chế thành dược phẩm, và có thể được sử dụng để ngăn 
ngừa và điều trị nhiều loại bệnh ở động vật có vú kể cả người, ví dụ, chứng đau, viêm, và 
các bệnh khác.   
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(11) 26463 
(21) 1-2010-03295 (51) 7 E21B  33/035,  34/04, F16K  3/26 
(22) 08.05.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/043216 08.05.2009 (87) WO/2009/137729 12.11.2009 
(30) 61/051,494      08.05.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.12.2010 
(71) M-I L.L.C.  (US) 

5950 North Course Drive, Houston, TX 77072, USA 
(72) KING, Keith, James (US), PERRMANN, Steven, J. (US), FERGUSON, Emily (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cụm lắp ráp vòng lót của van tiết lưu 

  (57)    Sáng chế đề xuất cụm lắp ráp vòng lót của van tiết lưu để sử dụng làm mặt tựa con thoi 
trên van tiết lưu có ống lót của mặt bích, cụm lắp ráp vòng lót của van tiết lưu này bao 
gồm vòng lót, vòng đỡ vòng lót, và vòng kẹp, trong đó vòng đỡ vòng lót và vòng kẹp đều 
có chi tiết hình ống, đường kính ngoài của chi tiết hình ống của vòng kẹp có định dạng 
cho phép có sự lắp ghép trượt của cụm lắp ráp vòng lót của van tiết lưu vào đường kính 
trong của ống lót của mặt bích, vòng lót này được được định tâm trên vòng kẹp, và 
đường kính ngoài của chi tiết hình ống của vòng đỡ vòng lót và đường kính trong của 
vòng kẹp có định dạng cho phép có sự lắp ghép trượt của vòng đỡ vòng lót vào trong 
vòng kẹp. 
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(11) 26464 
(21) 1-2010-03300 (51) 7 F16B  12/18,  12/30, A47B  47/02 
(22) 19.05.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2009/056077 19.05.2009 (87) WO 2009/150014 17.12.2009 
(30) 10 2008 027 790.8      11.06.2008 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2010 
(71) HAGENUK MARINEKOMMUNIKATION GMBH  (DE) 

Hamburger Chaussee 25, 24220 Flintbek, Germany 
(72) JENSEN, Thomas (DE) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Giá đỡ lắp bằng thanh có ren hai đầu  

  (57)     Sáng chế đề cập đến giá đỡ lắp bằng thanh có ren hai đầu (1) để liên kết các chi tiết, bao 
gồm khung ngoài thứ nhất (2), khung ngoài thứ hai (4) và ít nhất một thanh ngang thứ 
nhất (6) sắp xếp ở giữa hai khung ngoài (2, 4). Giá đỡ (1) có ít nhất một bộ gá đỡ (8), có 
ít nhất một thanh gá thứ nhất (40) và để nối khung ngoài thứ nhất (2) với khung ngoài 
thứ hai (4). Bộ gá đỡ (8) kéo dài từ khung ngoài thứ nhất (2) đến khung ngoài thứ hai (4) 
và ghép chặt thanh ngang thứ nhất (6) ở giữa hai khung ngoài thứ nhất và thứ hai (2, 4). 
Theo sáng chế, giá đỡ (1) có ít nhất một đơn nguyên bổ sung giá đỡ (10) được ghép chặt 
ở giữa thanh ngang thứ nhất (6) và khung ngoài thứ hai (4), đơn nguyên bổ sung giá đỡ 
nói trên có khung trong (12) và ít nhất một thanh ngang thứ hai (14) và tương ứng với 
chiều rộng của giá đỡ (1). Ngoài ra, bộ gá đỡ (8) có ít nhất một thanh gá bổ sung (52) 
bao gồm thanh gá thứ hai (110) và ống nối (50) được dùng để nối thanh gá thứ hai (110) 
với thanh gá thứ nhất (40) và/hoặc thanh gá bổ sung, chiều dài của thanh ngang thứ nhất 
(6) tương ứng với chiều dài của thanh gá thứ hai (110), theo cách đó ống nối (50) được 
đặt trong khung trong (12). Bất kỳ một trong số khung trong (12) đều được sắp xếp giữa 
hai khung ngoài thứ nhất và thứ hai (2, 4). Theo cách đó, đặc biệt trong các khoảng 
không hẹp, có thể thực hiện lắp ráp giá đỡ (1) chỉ từ một phía.  
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(11) 26465 
(21) 1-2010-03304 (51) 7 C12P  7/06,  7/04 
(22) 17.12.2008 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/KR2008/007489  17.12.2008 (87) WO 2010/018901 18.02.2010 
(30) 10-2008-0079138       12.08.2008 KR 

10-2008-0127852       16.12.2008 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2010 
(71) KOREA OCEAN RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE  (KR) 

1270 Sa 1-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do 426-171, Republic of Korea 
(72) KANG, Do Hyung (KR), LEE, Hyeon Yong (KR), HAN, Jae Gun (KR), PARK, 

Heung Sik (KR), LEE, Hyi Seung (KR), KANG, Rae Seon (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp hóa lỏng tảo biển ở áp suất cao và dịch chiết thu 

được bằng phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dịch chiết tảo biển được hóa lỏng ở áp suất cao để sản xuất etanol 

sinh học và phương pháp sản xuất dịch chiết lỏng từ tảo biển ở áp suất cao, và phương 
pháp sản xuất etanol sinh học từ dịch chiết lỏng ở áp suất cao bằng cách lên men bằng 
nấm men. Theo phương pháp sản xuất etanol sinh học bằng cách sử dụng tảo biển, có 
thể thu được dịch chiết hóa lỏng ở áp suất cao với hiệu suất cao và thời gian lên men 
cũng có thể được giảm đi. Do đó, hiệu suất etanol sinh học được tăng lên. Ngoài ra, 
phương pháp này tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế và thân thiện với môi trường từ tảo 
biển tự nhiên.  
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(11) 26466 
(21) 1-2010-03305 (51) 7 B60R  25/00 
(22) 09.12.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 2554/DEL/2009 09.12.2009 IN 
(71) MINDA CORPORATION LTD.  (IN) 

D-6-11, Sector 59, Noida-201301, U.P., India 
(72) Vikram Puri (IN), Ritesh Duhan (IN), Yogesh Tayal (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu bảo vệ dùng cho xe có khóa trụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu bảo vệ dùng cho ổ khoá hình trụ, trong đó ổ khoá hình trụ 
này có lỗ khoá đóng mở được bao gồm : chìa khoá (13), nắp che (1) và chi tiết dạng vỏ 
(2), trong đó chi tiết dạng vỏ có hốc (5) tương ứng với lỗ khoá của ổ khoá hình trụ nêu 
trên và có các đường dẫn hướng (6) chạy dọc theo hốc (5); cửa chắn (3) được lắp trượt 
được trên các đường dẫn hướng của khe (902), thanh răng (901) được tạo ra chạy dọc 
theo một cạnh của cửa chắn, và rãnh được bố trí trên cửa chắn nêu trên tạo ra phần liền 
khối của khe; chi tiết gài (9) cùng với phương tiện kích hoạt thứ nhất (7) được bố trí trên 
đế của chi tiết dạng vỏ và gài nó vào cửa chắn để duy trì cửa chắn ở vị trí mở; CAM 
(500,600), (4) được bố trí bên trong hốc (5) và có phương tiện gài thứ cấp (602) dùng để 
gài nó trên rãnh của cửa chắn; và được kích hoạt nhờ chuyển động quay của chìa khoá; 
rôto (12), có phương tiện khoá kích hoạt được bằng từ tính, được lắp trên chi tiết dạng 
vỏ nêu trên (2) và có các răng bánh răng (702) ăn khớp với thanh răng (901) của cửa 
chắn tạo ra cặp truyền động thanh răng và bánh răng để di chuyển cửa chắn từ vị trí 
đóng đến vị trí mở và ngược lại.  
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(11) 26467 
(21) 1-2010-03313 (51) 7 H04L  12/26,  12/56 
(22) 17.06.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/047644  17.06.2009 (87) WO 2010/005754 14.01.2010 
(30) 12/170,665       10.07.2008 US 
(71) LITEPOINT CORPORATION  (US) 

575 Maude Court, Sunnyvale, California 94085, United States of America 
(72) OLGAARD, Christian, Volf (US), WANG, Ray (CN), PETERSEN, Peter (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp kiểm tra bộ truyền nhận gói dữ liệu sử dụng sự 

tạo gói hỏi đáp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm tra bộ truyền nhận gói dữ liệu như thiết bị được 

kiểm tra (Device Under Test - DUT) bằng cách truyền thông nhiều gói dữ liệu có ít nhất 
một đặc tính tín hiệu khác nhau, chẳng hạn như loại gói, công suất truyền và tần số 
truyền giữa một hoặc nhiều thiết bị kiểm tra và DUT.  
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(11) 26468 
(21) 1-2010-03318 (51) 7 A61M  5/00 
(22) 20.03.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/037742 20.03.2009 (87) WO2009/151704 17.12.2009 
(30) 12/136,462      10.06.2008 US 
(71) 1. RETRACTABLE TECHNOLOGIES, INC.  (US) 

511 Lobo Lane, Little Elm, TX 75068-0009, United States of America 
2. SHAW, Thomas, J.  (US) 
5310 Buena Vista, Frisco, TX 75034, United States of America 

(72) SHAW, Thomas, J. (US), SMALL, Mark (US), ZHU, Ni (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dụng cụ và dụng cụ y tế kiểm soát dòng chất lỏng có ống dẫn 

có thể co rút được, thiết bị bao gồm dụng cụ này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ, theo một phương án ưu tiên, đề cập đến dụng cụ y tế có 

phần thân; ống dẫn nhô ra phía trước/sau từ thân; cơ cấu nối có tác dụng gắn dụng cụ vào 
nguồn hoặc bình chứa chất lỏng; đường đi dòng chất lỏng tạo ra sự lưu thông của dòng 
chất lỏng giữa ống dẫn và cơ cấu nối; cơ cấu co rút dịch chuyển ống dẫn ra xa vị trí nhô 
ra của nó; và cơ cấu đẩy được đỡ bởi phần thân và được tạo kết cấu để thay đổi đường đi 
cho dòng chất lỏng để kết thúc dòng chất lỏng đi qua dụng cụ, chặn đường đi dòng chất 
lỏng, và giải phóng cơ cấu rút để rút lại ống dẫn vào trong phần thân. Dụng cụ đối theo 
sáng chế được đặc biệt ưu tiên để sử dụng trong ngành y, ví dụ, làm một phần của bộ 
dụng cụ truyền hoặc làm dụng cụ gom máu, hoặc các chất lỏng khác hoặc các chất có 
thể chảy được khác. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị bao gồm dụng cụ này.  
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(11) 26469 
(21) 1-2010-03356 (51) 7 C08G  65/32 
(22) 19.05.2009 (43) 27.06.2011 
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4F, Yuhan Bldg., 591-14 Sinsa-dong, Gangnam-gu Seoul, 135-893, Korea 
2. HANMI HOLDINGS CO., LTD.  (KR) 
893-5 Hajeo-ri, Paltan-myeon, Hwaseong-si Gyeonggi-do 445-958, Korea 

(72) PARK, Pyeong-uk (KR), KIM, Seong-Nyun (KR), CHOI, Woo-Hyuk (KR), JANG, 
Hak-Sun (KR), LEE, Gwan-Sun (KR), KWON, Se-Chang (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất polyetylenglycol aldehyt có 

độ tinh khiết cao 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế polyetylenglycol- alkylenaldehyt có độ tinh 

khiết cao và các dẫn xuất của chúng.  
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(72) GOROKHOV. Alexei Y. (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền và thu dữ liệu trong mạng 

truyền thông không dây 
  (57)    Các kỹ thuật truyền và thu dữ liệu có giảm nhiễu không gian trong mạng không dây 

được mô tả ở đây. Trong một thiết kế truyền dữ liệu có giảm nhiễu không gian, trạm thứ 
nhất (ví dụ, ô) có thể thu SFI từ trạm thứ hai (ví dụ, UE bị nhiễu) mã không truyền thông 
với trạm thứ nhất. Trạm thứ hai cũng có thể thu thông tin tiền mã hóa từ trạm thứ ba (ví 
dụ, UE được phục vụ). Trạm thứ nhất có thể gửi cuộc truyền dữ liệu đến trạm thứ ba dựa 
vào thông tin tiền mã hóa và SFI để làm giảm nhiễu đến trạm thứ hai. Trong một thiết 
kế, SFI có thể bao gồm thông tin làm rỗng không gian. Trạm thứ nhất có thể gửi cuộc 
truyền dữ liệu dựa vào thông tin làm rỗng không gian để hướng cuộc truyền dữ liệu theo 
hướng ra xa khỏi trạm thứ hai.  

 
  

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
165 

(11) 26471 
(21) 1-2010-03374 (51) 7 F23C  1/00,  5/08,  99/00, F23J  1/02 
(22) 13.05.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/JP2009/058887      13.05.2009 (87) WO 2009/139404 19.11.2009 
(30) 2008-129783      16.05.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2010 
(71) 1. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6508670 Japan 
2. Magaldi Industrie s.r.l  (IT) 
219, Via Irno-84135 Salerno Italy 

(72) KURATA Chikatoshi (JP), YOSHIKAWA Kazuhito (JP), KAIZUKA Kazuyoshi (JP), 
TANIGUCHI Koji (JP), ASAKAWA Takaharu (JP), ISHIKAWA Noriaki (JP) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Lò hơi đốt than phun trộn lẫn sinh khối và phương pháp điều 

khiển lò hơi 
  (57)    Sáng chế đề cập đến lò hơi đốt than phun trộn lẫn sinh khối bao gồm: lò đốt để đốt 

nhiên liệu sinh khối cùng với than được nghiền ở dạng hỗn hợp, lò đốt than nghiền để 
cấp than nghiền vào buồng đốt; lò đốt sinh khối để cấp nhiên liệu sinh khối vào buồng 
đốt; máy nghiền sinh khối để nghiền nhiên liệu sinh khối để cấp vào buồng đốt sinh 
khối; đơn vị xử lý xỉ khô được đặt dưới buồng đốt và bao gồm băng tải xỉ để mang tro 
được xả từ buồng đốt ở đáy lò đốt; và đơn vị cấp khí đốt để cấp khí đốt theo tro được 
tháo ra ở đáy buồng đốt trên băng tải xỉ, theo cách đấy để đốt thành phần chưa được đốt 
của nhiên liệu sinh khối được chứa trong tro được tháo ra ở đáy buồng đốt trên băng tải xỉ.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Linh kiện phát sáng, thiết bị phát sáng và thiết bị điện tử ứng 

dụng linh kiện phát sáng này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến linh kiện phát sáng với trạng thái cân bằng hạt tải tốt và phương 

pháp sản xuất linh kiện phát sáng này mà không cần tạo thành cấu trúc dị biệt. Linh kiện 
phát sáng theo sáng chế bao gồm màng hợp chất hữu cơ chứa hợp chất hữu cơ thứ nhất 
làm thành phần chính (vật liệu nền) giữa anôt và catôt, trong đó màng hợp chất hữu cơ 
được tạo ra tiếp xúc với anôt và với catôt. Hợp chất hữu cơ thứ nhất còn bao gồm vùng 
phát sáng mà chất phát sáng được bổ sung vào đó và bao gồm vùng vận chuyển lỗ trống 
mà chất bẫy lỗ trống được bổ sung vào đó và/hoặc vùng vận chuyển electron mà chất 
bẫy electron được bổ sung vào đó. Vùng vận chuyển lỗ trống được định vị giữa vùng 
phát sáng và anôt, và vùng vận chuyển electron được định vị giữa vùng phát sáng và 
cat«t.  
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(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kỹ thuật làm thay đổi động vùng phủ sóng trong hệ thống truyền 
thông nhiều sóng mang. Sectơ có thể hoạt động trên nhiều sóng mang. Sectơ có thể thay 
đổi vùng phủ sóng trên sóng mang cho trước k dựa vào tải của nó, sao cho nhiễu gây ra 
cho các sectơ khác ít hơn khi sectơ này có tải nhẹ. Theo một phương án, sectơ có thể 
truyền thông trên sóng mang thứ nhất ở mức công suất truyền thứ nhất và trên sóng 
mang thứ hai ở mức công suất truyền thứ hai bằng hoặc thấp hơn mức công suất truyền 
thứ nhất. Sectơ có thể thay đổi mức công suất truyền thứ hai dựa vào tải của nó để thay 
đổi vùng phủ sóng của sóng mang thứ hai. Sectơ có thể giảm mức công suất truyền thứ 
hai về không hoặc một mức thấp nếu sectơ có tải nhẹ. Sectơ cũng có thể thay đổi mức 
công suất truyền thứ hai dựa vào hàm số phụ thuộc vào tải của sectơ hoặc mẫu chuyển đổi.  
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(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối liên lạc không dây di động và phương  pháp trong 
đó bao gồm thực thể tạo tin báo giao tiếp với bộ phát của bộ thu phát không dây, thực 
thể tạo tin báo tạo tin báo thông tin lịch biểu để truyền bởi bộ phát trong đáp ứng tin báo 
thay đổi tế bào phục vụ được nhận bởi bộ thu, trong đó tin báo thông tin lịch biểu nhận 
dạng nguồn được yêu cầu đưa vào lịch trình truyền bởi đâu cuối liên lạc không dây di 
động.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
169 

(11) 26475 
(21) 1-2010-03399 (51) 7 A23G  3/34 
(22) 17.06.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/JP2009/002759     17.06.2009 (87) WO 2009/153988 23.12.2009 
(30) 2008-158548     17.06.2008 JP 
(71) LOTTE CO., LTD.  (JP) 

20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan 
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Toshio TAKIGUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Kẹo và phương pháp sản xuất kẹo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kẹo có cấu trúc giòn mới lạ và phương pháp sản xuất kẹo này, bằng 
cách kiểm soát các tính chất vật lý và trạng thái kết tinh của kẹo bằng cách ngăn các 
trạng thái kết tinh của đường trong quá trình tạo hình và tăng tốc sự kết tinh sau khi tạo 
hình trong quy trình sản xuất kẹo có hàm lượng đường cao.  

Sáng chế đề xuất kẹo có các tính chất thích hợp với dây chuyền sản xuất bằng 
cách ngăn cản sự kết tinh đường trước khi tạo hình thông qua bước làm lạnh nhanh bột 
nhão kẹo đã cô đặc bằng đun sôi trong quy trình sản xuất kẹo có hàm lượng đường cao, 
bao gồm các bước: chuẩn bị dung dịch nguyên liệu làm bột nhão kẹo bằng cách trộn 
đường, các loại sacarit khác đường, và nước, và gia nhiệt hỗn hợp thu được đến khi hòa 
tan; chuẩn bị bột nhão kẹo bằng cách thêm chất béo và dầu, tác nhân nhũ hóa, và 
nguyên liệu sữa vào dung dịch nguyên liệu bột nhão kẹo, và cô đặc bằng đun sôi hỗn 
hợp thu được; làm lạnh bột nhão kẹo đã cô đặc bằng đun sôi; và tạo hình bột nhão kẹo 
đã làm lạnh.  
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(54) Tấm thép mạ thiếc và phương pháp sản xuất tấm thép mạ thiếc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ thiếc bao gồm lớp mạ chứa Sn được mạ lên ít nhất một 
bề mặt của tấm thép và trong đó khối lượng trên một đơn vị diện tích của Sn là từ 0,05 
đến 20 g/m2; lớp mạ biến đổi hóa học thứ nhất được mạ lên lớp mạ chứa Sn, chứa P và 
Sn và trong đó khối lượng trên một đơn vị diện tích của P nằm trong khoảng từ 0,3 đến 
10 mg/m2; lớp mạ biến đổi hóa học thứ hai được mạ lên lớp mạ biến đổi hóa học thứ 
nhất, chứa P và Al và trong đó khối lượng trên một đơn vị diện tích của P nằm trong 
khoảng từ 1,2 đến 10 mg/m2 và khối lượng trên một đơn vị diện tích của Al nằm trong 
khoảng từ 0,24 đến 8,7 mg/m2; và tác nhân liên kết lớp xử lý silan được mạ lên lớp mạ 
biến đổi hóa học thứ hai và trong đó khối lượng trên một đơn vị diện tích của Si nằm 
trong khoảng từ 0,10 đến 100mg/m2. Tấm thép có thề làm giảm sự hư hại đối với hình 
dạng bên ngoài và sự sụt giảm độ bám dính lớp mạ do sự oxy hóa bề mặt của lớp mạ 
thiếc mà không sử dụng Cr và có thể được xử lý biến đổi hóa học với chi phí thấp.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 1,2-benzisotbiazol, quy trình điều chế hợp chất này 

và phương pháp khống chế loài động vật gây hại và bảo vệ vật 
liệu nhân giống cây sử dụng hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất sulfonamit có công thức (I)  
 

  
trong đó R1 là H, halogen, CN, C1-C6-alkyl, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkynyl, C3-C7-
xycloalkyl, C3-C7-Xycloalkyl-C1-C4-alkyl, C1-C6-alkoxy, C2-C6-alkenyloxy, C2-C6-
alkynyloxy, C1-C6-alkylthio, C2-C6-alkenylthio, C2-C6-alkynylthio, C1-C6- haloalkyl hoặc 
C1-C6-haloalkoxy; R2 và R3 là H, halogen, CN, C1-C6-alkyl, C2-C6- alkenyl, C2-C6-
alkynyl, C3-C7-Xycloalkyl, C3-C7-xycloalkyl-C1-C4-alkyl, C1-C6- alkoxy, C2-C6-
alkenyloxy, C2-C6-alkynyloxy, C1-C6-alkylthio, C2-C6-alkenylthio, C2-C6-alkynylthio, C1-
C6-haloalkyl hoặc C1-C6-haloalkoxy; hoặc R2 cùng với R3 tạo thành vòng cacbon hoặc dị 
vòng ngưng tụ có 5 hoặc 6 cạnh; R4 là halogen, CN, C1-C6-alkyl, C2-C6-alkenyl, C2-C6-
alkynyl, C1-C6-alkoxy, C1-C6-alkylthio, C1-C6-alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl, C1-C6-
haloalkyl, C1-C6-haloalkoxy, C1-C6-haloalkylthio, C1-C6-haloalkylsulfinyl hoặc C1-C6-
haloalksulfonyl; n là 0, 1, 2 hoặc 3 ; R5 là phenyl hoặc dị vòng có 5 hoặc 6 cạnh; X là O 
hoặc NRx, trong đó Rx là H, C1-C6-aikyl, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkynyl, C3-C7-
xycloalkyl, C1-C6-alkoxy, C2-C6-alkenyloxy, C2-C6-alkynyloxy, C1-C6-alkylcarbonyl 
hoặc C1-C6- alkylcarbonyloxy; Y là N hoặc C(Ry), trong đó Ry là H, halogen, CN, C1-
C6-alkyl, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkynyl, C3-C7-xycloalkyl, C3-7-xycloalkyl-C1-C4-alkyl, 
C1-C6-alkoxy, C2-C6-alkenyloxy, C2-C6-alkynyloxy, C1-C6-alkylthio, C2-C6- alkenylthio, 
C2-C6-alkynylthio, C1-C6-haloalkyl và C1-C6-haloalkoxy; và Z là liên kết hóa học, O hoặc 
N(Rz), trong đó Rz là C1-C6-alkyl, C2-C6-alkenyl, C2-C6- alkynyl, C3-C7-xycloalkyl, C1-
C6-alkoxy, C2-C6-alkenyloxy, C1-C6-alkylcarbonyl hoặc C1-C6-alkylcarbonyloxy; còng 
như N-oxit và muối của chúng. Hợp chất này hữu dụng để kháng loài động vật gây hại. 
Sáng chế còn đề xuất quy trình điều chế hợp chất này và hợp chất trung gian được sử 
dụng trong quy trình này. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp khống chế loài động 
vật gây hại bằng cách sử dụng hợp chất có công thức (I), N-oxit hoặc muối của chúng, 
đề cập đến vật liệu nhân giống cây và đề cập đến hợp phần nông nghiệp và thú y có chứa 
hợp chất này, N-oxit hoặc muối của chúng.  
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(72) WANG, Yanzheng (CN), ZOU, Xianneng (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp, hệ thống và máy chủ hệ thống tên miền để cân 

bằng tải cho máy chủ mạng 
  (57)    Các phương án của sáng chế bộc lộ phương pháp, hệ thống và máy chủ hệ thống tên 

miền (DNS) dành cho máy chủ mạng cân bằng tải. Phương pháp bao gồm: giám sát xem 
liệu máy chủ mạng có khả năng cung cấp dịch vụ mạng hay không, xóa địa chỉ IP của 
máy chủ mạng không có khả năng cung cấp dịch vụ mạng khỏi danh sách IP trong máy 
chủ DNS hoặc thiết lập địa chỉ IP là vô hiệu trong danh sách IP theo kết quả giám sát 
nhận, bởi máy chủ DNS, yêu cầu từ người dùng mạng để truy cập máy chủ mạng, chọn 
địa chỉ IP từ các địa chỉ IP có hiệu lực trong danh sách IP mà tương ứng với yêu cầu 
cung cấp, bởi máy chủ mạng có địa chỉ IP được chọn, dịch vụ mạng cho người dùng 
mạng. Sáng chế có thể tránh được việc gán người dùng mạng vào máy chủ bị lỗi, do đó 
đảm bảo được người dùng mạng truy cập vào máy chủ mạng có thể truy cập được để lấy 
được dịch vụ mạng.  
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300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) GATZEMEYER John, J. (US), GITTINS Elizabeth (US), JIMENEZ Eduardo, J. (US), 

KENNEDY Sharon (US), TRIVEDI Harsh, M. (IN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thu được các mô tả sơ lược sức khoẻ từ thông tin 

thu được từ các dụng cụ chăm sóc răng miệng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp thu được các mô tả sơ lược sức khoẻ từ thông tin thu 

được từ các dụng cụ chăm sóc răng miệng bao gồm bước biểu thị chỉ báo về mô tả sơ 
lược sức khỏe của người trên cơ sở thông tin thu được từ dụng cụ chăm sóc răng miệng 
như bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng có thể có cảm biến. Ngoài ra, phương pháp 
theo sáng chế còn bao gồm việc hiển thị chỉ báo về tiền sử mô tả sơ lược sức khỏe của 
người trên cơ sở thông tin thứ hai nhận được trước đó từ dụng cụ chăm sóc răng miệng.  
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(72) Takeaki ONO (JP), Masabumi ITO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất tấm nền thủy tinh 

  (57)     Sáng chế đề cập tới quy trình sản xuất tấm nền thủy tinh, quy trình bao gồm: bước mài 
rà mài bề mặt chính của tấm nền thủy tinh; và bước đánh bóng bề mặt chính đánh bóng 
bề mặt chính của tấm nền thủy tinh sau khi bước mài rà, trong đó bước mài rà này bao 
gồm: bước mài rà chính mài bề mặt chính của tấm nền thủy tinh bằng vật liệu mài tự do 
hoặc vật liệu mài cố định; bước mài rà phụ mài bề mặt chính của tấm nền thủy tinh bằng 
vật liệu mài cố định có kích thước hạt nhỏ hơn so với vật liệu mài tự do hoặc vật liệu mài 
cố định được dùng ở bước mài rà chính; và bước làm sạch làm sạch bề mặt chính của 
tấm nền thủy tinh bằng ít nhất một bước làm sạch được chọn từ nhóm bao gồm làm sạch 
bằng siêu âm, làm sạch bằng kỳ cọ và làm sạch bằng axit, sau khi bước mài rà chính 
nhưng trước khi bước mài rà phụ.  
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(72) June ENDO (JP), Tetsuya NAKASHIMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nền thủy tinh dùng làm phương tiện ghi thông tin và đĩa từ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nền thủy tinh dùng làm phương tiện ghi thông tin chứa thủy tinh 
nhôm silicat kiềm, trong đó trị số β-OH ít nhất là 0,20mm-1.  
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(72) JOUNI, Zeina (US), RAI, Deshanie (ZA), RANGAVAJLA, Nagendra (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng chứa punicalagin 

  (57)     Sáng chế đề cập tới chế phẩm dinh dưỡng chứa punicalagin.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị và phương pháp để quản lý việc phát hiện trong mạng không 
dây ngang hàng. Các thủ tục phát hiện khác có thể được thực hiện bằng cách hỗ trợ phát 
rộng các tín hiệu phát hiện đặt cách nhau bởi các chu kỳ ngủ từ nút ngang hàng và thay 
đổi thời khoảng của ít nhất một trong số các chu kỳ ngủ.  
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(72) Stephen Alan MADISON (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm làm sáng màu da 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chất phụ gia làm sáng da và các chế phẩm làm sáng da chứa ít 
nhất một số trong các axit béo no hoặc không no được thế khác loại. Các chế phẩm này là 
thích hợp để dùng khu trú và có thể chứa axit 12- hydroxystearic, axit ricinol hoặc cả hai.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống dẫn động tạo ra mômen xoắn cao 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống dẫn động tạo ra mômen xoắn cao bao gồm bể chất lỏng 
(2) để chứa chất lỏng (200), một giàn các chi tiết có trọng lượng (33) được bố trí nối tiếp 
sao cho các giàn phụ dẫn và kéo (33a, 33b) của nó được đặt tương ứng dọc theo các 
đường dẫn chạy bên trái và bên phải (364) trong bể chất lỏng (2), các bộ phận dẫn 
hướng đảo chiều phía trên và phía dưới (34) tương ứng định rõ các đường dẫn dẫn hướng 
phía trên và phía dưới (348), mỗi đường dẫn này nối liền các đường dẫn chạy bên trái và 
bên phải (364), bơm chất lỏng (4) có thể hoạt dộng để làm dịch chuyển chất lỏng (200) 
sao cho các mức của chất lỏng (200) trong các vùng hình trụ bên trái và bên phải (292, 
291) của bể chất lỏng (2) có thể thay đổi để dẫn đến tạo ra lực đẩy để làm giảm trọng 
lượng của giàn phụ kéo (33b) để tạo ra các chuyển động lên và xuống đã được đồng bộ 
hóa của các giàn phụ dẫn và kéo (33a, 33b), và trục lực ở đầu ra (321) được nối với các 
chi tiết có trọng tượng (33) bởi bộ phận truyền động bánh răng và có thể quay được để 
tạo ra mômen xoắn cao cho việc sử dụng cuối cùng mong muốn.  
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(72) Tatsuo NAGASHIMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất nền thuỷ tinh cho các phương tiện lưu 

trữ dữ liệu và nền thuỷ tinh thu được 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nền thuỷ tinh cho phương tiện lưu trữ dữ liệu, 

phương pháp bao gồm bước xử lý gia cường theo phương pháp hóa học bằng cách nhúng 
thuỷ tinh làm nền trong hỗn hợp muối nóng chảy để tạo ra lớp chịu nén ở mặt trước và 
mặt sau của thuỷ tinh làm nền, trong đó thuỷ tinh làm nền này chứa thành phần kiềm là 
ion lithi, hỗn hợp muối nóng chảy chứa natri nitrat, kali nitrat và lithi nitrat, lượng lithi 
nitrat nằm trong khoảng từ 1% đến 6% khối lượng, và thuỷ tinh làm nền này được nhúng 
trong hỗn hợp muối nóng chảy ở nhiệt độ xử lý lớn hơn hoặc bằng 325oC và nhỏ hơn 
hoặc bằng 475oC trong thời gian xử lý nhỏ hơn hoặc bằng 30 phút, với điều kiện thỏa 
mãn bất đẳng thức sau: 1900≤Txlog (t2)≤2900, trong đó T là nhiệt độ xử lý (đơn vị: K) 
và t là thời gian xử lý (đơn vị : giây).  
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(71) OERLIKON TEXTILE GMBH & CO. KG  (DE) 
Leverkuser Strasse 65, 42897 Remscheid, Germany 

(72) WEIGEND Helmut (DE), MEISE Hansjorg (DE), SCHULZ Detlev (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp kéo sợi nóng chảy, kéo căng, và quấn sợi xe nhiều 

tơ đơn cũng như thiết bị để thực hiện phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp kéo sợi nóng chảy, kéo căng, và quấn sợi xe nhiều tơ 

đơn để tạo ra sợi đã kéo duỗi hoàn toàn (FDY - Fully Drawn Yarn) cũng như thiết bị để 
thực hiện phương pháp này. Do đó, các tơ đơn trước hết được ép đùn từ vật liệu dẻo nóng 
nóng chảy, được làm nguội đến nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh của vật 
liệu dẻo nóng, và được chập lại để tạo ra bó tơ đơn mà không bổ sung chất lỏng xử lý 
hoàn tất. Sau đó, bó tơ đơn được kéo ra ở tốc độ cao hơn 1500 m/phút, được làm nóng để 
có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh của vật liệu dẻo nóng, và được kéo 
căng ở tốc độ kéo cao hơn 4000 m/phút. Sau đó, bó tơ đơn được xử lý hoàn tất bằng chất 
lỏng xử lý hoàn tất và quấn sợi xe để tạo ra ống sợi được thực hiện. Với mục đích này, 
cơ cấu xử lý hoàn tất được bố trí ở vùng của hành trình sợi xe nằm giữa thiết bị kéo và 
thiết bị quấn của thiết bị, trong đó sợi xe có tốc độ chạy sợi xe cao hơn 4000 m/phút. Do 
đó, phương pháp theo sáng chế và thiết bị theo sáng chế tạo ra quy trình tối ưu hóa năng 
lượng để sản xuất các sợi FDY.  
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(72) Yusuke SAWAKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu bảo vệ khóa trụ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu bảo vệ khóa trụ được bố trí với nắp chắn (3) có thể dịch 
chuyển giữa vị trí đóng để đóng lỗ tra chìa khóa (2a) và vị trí mở để mở lỗ tra chìa khóa. 
Bộ phận khóa (9) trong cơ cấu khóa nắp chắn tại vị trí đóng. Chế độ khóa của bộ phận 
khóa được nhả ra để cho phép nắp chắn tại vị trí đóng có thể dịch chuyển đến vị trí mở, 
chỉ khi mã xác nhận được gửi từ phần truyền (14) trong chìa khóa điện (IK) đến phần 
thu nhận (15). Phần thu nhận có khả năng nhận mã xác nhận từ phần truyền mà không 
cần tiếp xúc khi phần truyền gần với nó.  
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2-6, Yoyogi 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0053 Japan 
(72) KOBAYASHI, Mitsuaki (JP), KUROSAKI, Fumio (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống quản lý công cụ sử dụng hệ thống thông tin địa lý 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống quản lý công cụ có cơ sở dữ liệu GIS công cụ được cấu 
hình cùng với dữ liệu bản đồ điện tử và dữ liệu GIS quản lý công cụ có chứa dữ liệu để 
nhận dạng vị trí và dạng của công cụ ở được bố trí dọc theo tuyến đường sắt hoặc đường 
bộ, cơ sở dữ liệu thanh ghi công cụ được cấu hình để quản lý tên của tuyến đường sắt 
hoặc đường bộ cột kilomet và thông tin thuộc tính kết hợp với nhau, và phần quản lý 
thông tin cột kilomet được cấu hình để quản lý dữ liệu tọa độ của công cụ trên bản đồ 
tổng quát và cột kilomet kết hợp với nhau. Khi tìm kiếm thông tin thuộc tính từ cơ sở dữ 
liệu thanh ghi công cụ, phân quản lý thông tin cột kilomet được chỉ dẫn để thu được 
thông tin cột kilomet nhờ sử dụng dữ liệu tọa độ của công cụ và thông tin thuộc tính của 
công cụ được tìm kiếm từ cơ sở dữ liệu thanh ghi công cụ nhờ sử dụng thông tin cột 
kilomet.  
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(21) 1-2010-03478 (51) 7 C23C  28/00,  22/08,  22/20, C25D  
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(22) 02.07.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/JP2009/062493       02.07.2009 (87) WO2010/005042 14.01.2010 
(30) 2008-179680       10.07.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2010 
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2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) Takeshi SUZUKI (JP), Hiroki IWASA (JP), Norihiko NAKAMURA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép mạ thiếc và phương pháp chế tạo tấm thép mạ thiếc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ thiếc bao gồm lớp mạ chứa Sn, trong đó khối lượng 
trên một đơn vị diện tích của Sn nằm trong khoảng từ 0,05 đến 20 g/m2 và được phân bố 
trên ít nhất một bề mặt của tấm thép; lớp mạ biến đổi hóa học thứ nhất chứa P và Sn, 
trong đó khối lượng trên một đơn vị diện tích của P nằm trong khoảng từ 0,3 đến 10 
mg/m2 và được phân bố trên lớp mạ chứa Sn; và lớp mạ biến đổi hóa học thứ hai chứa P 
và Al, trong đó khối lượng trên một đơn vị diện tích của P nằm trong khoảng từ 1,2 đến 
10 mg/m2 và khối lượng trên một đơn vị diện tích của Al nằm trong khoảng từ 0,24 đến 
8,7 mg/m2 và được phân bố trên lớp mạ biến đổi hóa học thứ nhất. Tấm thép có thể làm 
giảm sự thoái hóa bề mặt và sự giảm độ bám dính của lớp sơn do sự oxy hóa bề mặt 
được mạ thiếc mà không cần sử dụng Cr và có thể trải qua việc xử lý biến đổi hóa học 
với chi phí thấp.  
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(11) 26491 
(21) 1-2010-03486 (51) 7 C07D  213/42, A01N  43/40, C07D  

213/61,  277/28,  277/32,  307/14,  
417/06 

(22) 19.06.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2009/057650 19.06.2009 (87) WO/2009/156336 30.12.2009 
(30) 61/074,822      23.06.2008 US 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) PAULINI, Ralph (DE), BREUNINGER, Delphine (FR), VON DEYN, Wolfgang (DE), 

BASTIAANS, Henricus, Maria, Martinus (NL), BEYER, Carsten (DE), ANSPAUGH, 
Douglas, D. (US), OLOUMI-SADEGHI, Hassan (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất sulfoximinamit, hợp phần nông nghiệp hoặc thú y, 

phương pháp chống lại hoặc khống chế loài động vật gây hại 
và bảo vệ cây đang sinh trưởng và hạt sử dụng hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất sulfoximinamit có công thức (I), chất đồng phân đối ảnh, 
chất đồng phân không đối quang và muối của chúng và đề cập đến hợp phần có chứa 
hợp chất này. Sáng chế còn đề xuất việc sử dụng hợp chất sul- foximinamit, muối của 
chúng hoặc hợp phần có chứa chúng để kháng loài động vật gây hại. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp sử dụng hợp chất sulfoximin này.  
Hợp chất sulfoximinamit theo sáng chế được xác định bằng công thức I sau:  
 

  
 
trong đó Q, Het, R1, R2, R3, R4 và n được xác định như trong phần mô tả.  
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(11) 26492 
(21) 1-2010-03494 (51) 7 H04L  29/06 
(22) 28.08.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/CN2009/073595  28.08.2009 (87) WO2010/031299 25.03.2010 
(30) 200810212375.9       17.09.2008 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2010 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City 
518044, Guangdong Province, P.R .China 

(72) ZHANG, Tianping (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, hệ thống, máy khách và máy chủ để đăng nhập 

vào trang web bằng thao tác người dùng đơn giản 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp, hệ thống, máy khách và máy chủ để đăng nhập vào trang 

web. Phương pháp này bao gồm các bước: lưu thông tin đăng nhập của người dùng trang 
web vào máy chủ đăng nhập một khoá, và xác định giao thức truyền thông giữa trang 
đăng nhập của trang web này với máy khách nhắn tin tức thời (IM); nhận, bởi trang 
đăng nhập, thao tác đăng nhập một khoá từ người dùng trang web, và truyền gói dữ liệu 
yêu cầu đăng nhập một khoá thông qua máy khách IM đến máy chủ đăng nhập một 
khoá theo giao thức nêu trên; xác định, bởi máy chủ đăng nhập một khoá, kết quả đáp 
ứng đăng nhập một khoá theo gói dữ liệu yêu cầu đăng nhập một khoá nêu trên và thông 
tin đăng nhập của người dùng trang web, và trả về kết quả đáp ứng đăng nhập một khoá 
thông qua máy khách IM cho trang đăng nhập; và đăng nhập vào máy chủ của trang web 
này bằng trang đăng nhập, theo kết quả đáp ứng đăng nhập một khoá nêu trên. Giải pháp 
theo sáng chế có thể đơn giản hoá các thao tác cho người dùng trang web để đăng nhập 
vào trang web, tạo thuận lợi để người dùng đăng nhập vào trang web, và tăng cường mức độ 
bảo mật đăng nhập vào máy chủ trang web nhờ chức năng kiểm tra của máy khách IM.  
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(21) 1-2010-03495 (51) 7 B03C 1/20, B07B 1/14, 13/04, 13/10 
(22) 23.12.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 200910261688.8     24.12.2009 CN 
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City, China 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống phân loại chất thải đô thị 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống phân loại chất thải đô thị. Phương pháp bao 
gồm chứa tạm thời chất thải và đột lỗ, xử lý trước, và xử lý lần thứ nhất, xử lý lần thứ 
hai, và xử lý chất thải có chứa sắt. Sáng chế này sử dụng cơ cấu sàng quay hình trụ, gió, 
nước và từ tính và xem xét đến trọng lượng, kích cỡ, và đặc tính (ví dụ: có từ tính hay là 
không có từ tính) của chất thải.  
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(22) 15.07.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/050705 15.07.2009 (87) WO2010/009240 21.01.2010 
(30) 61/081,709      17.07.2008 US 
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(72) MEDOFF Marshall (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp làm lạnh và xử lý nguyên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp làm lạnh và xử lý nguyên liệu,  trong đó 
xử lý và hoá giòn nguyên liệu ban đầu để tạo ra nguyên liệu đã hoá giòn, nguyên liệu đã 
hóa giòn tiếp tục được xử lý để tạo ra sản phẩm khác.  
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(21) 1-2010-03508 (51) 7 A23F  5/40 
(22) 25.05.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2009/056260 25.05.2009 (87) WO 2009/150025 17.12.2009 
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(72) PAIVA, Fernando Pereira (PT), FURRER, Markus Hubert (CH), ROSSE, Marcel 

(CH), AUDOUIN, Valerie Patricia (CH), BARBLAN, Alain (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm cà phê hòa tan và cà phê uống liền 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm cà phê hòa tan uống liền để tạo ra đồ uống liền sau khi 
được hoàn nguyên trong dịch lỏng. Chế phẩm này chứa chất điều vị và bột đồng chiết cà 
phê và đậu nành. Cũng được đề cập là quy trình sản xuất dịch đồng chiết cà phê và đậu 
nành.  
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(30) 61/077,639       02.07.2008 US 
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(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 
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(72) DAKIN Leslie (US), DOWLING James Edward (US), LAMB Michelle (US), READ 

Jon (GB), SU Qibin (CN), ZHENG Xiaolan (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất có tác dụng ức chế kinaza PIM, dược phẩm chứa hợp 

chất này và phương pháp sản xuất hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất hoá học có công thức I,  

 

  
 
và các muối của chúng. Theo một phương án, sáng chế đề cập đến chất ức chế hoặc chất 
điều biến hoạt tính protein kinaza hoặc chức năng enzym PIM- 1 và/hoặc PIM-2, 
và/hoặc PIM-3. Theo phương án khác, sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất 
theo sáng chế, có thể được sử dụng phòng ngừa và điều trị các tình trạng bệnh lý và các 
bệnh liên quan đến kinaza PIM, tốt hơn nếu là bệnh ung thư.  
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(72) KIM, Yong-tae (KR), LEE, Gun-II (KR), KIM, Dae-Sik (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo dòng dữ liệu ảnh ba chiều bằng 

cách sử dụng thông số máy ảnh, và phương pháp và thiết bị 
phục hồi ảnh ba chiều bằng cách sử dụng thông số máy ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã ảnh ba chiều. Phương 
pháp phục hồi ảnh ba chiều bao gồm các bước phân tích cú pháp dòng dữ liệu nhận được 
thành dữ liệu ảnh của ảnh ba chiều và thông tin liên quan đến ảnh ba chiều này; trích 
thông số máy ảnh thể hiện các đặc tính cụ thể của mỗi một hoặc nhiều máy ảnh đã chụp 
được ảnh ba chiều này; và giải mã và phục hồi dữ liệu ảnh của ảnh ba chiều này.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
192 

(11) 26498 
(21) 1-2010-03534 (51) 7 G11B  7/0045,  7/125 
(22) 05.03.2010 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/JP2010/001558  05.03.2010 (87) WO 2010/103770 16.09.2010 
(30) 2009-055623      09.03.2009 JP 

2009-055714      09.03.2009 JP 
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(72) Kiyotaka ITO (JP), Mamoru SHOJI (JP), Yasumori HINO (JP), Atsushi NAKAMURA 
(JP), Naoyasu MIYAGAWA (JP), Motoshi ITO (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật lưu trữ thông tin, phương pháp ghi thông tin lên vật lưu 

trữ thông tin, phương pháp đọc thông tin từ vật lưu trữ thông 
tin, phương pháp sản xuất vật lưu trữ thông tin 

  (57)     Sáng chế đề xuất các biện pháp lưu trữ thông tin điều khiển đọc/ghi trong khoảng trống 
có kích thước định trước theo khuôn 
đảm bảo được độ tương thích với các 
vật lưu trữ loại có tính năng kém hơn 
hoặc loại thế hệ trước ngay cả nếu 
kích thước của thông tin điều khiển 
đọc/ghi tăng đáng kể khi các mật độ 
lưu trữ của các vật lưu trữ thông tin 
tăng trong tương lai gần. Trên vật lưu 
trữ thông tin, chuỗi dữ liệu được ghi 
dưới dạng tổ hợp gồm các dấu và 
khoảng trống. Vật lưu trữ có ít nhất 
một lớp lưu trữ thông tin, lớp này có 
vùng lưu trữ thông tin để lưu trữ 
thông tin và vùng thông tin điều 
khiển dùng để thực hiện thao tác 
đọc/ghi trên ít nhất một lớp lưu trữ 
thông tin. Vùng thông tin điêu khiển 
lưu trữ ít nhất một tập hợp thông tin 
điều khiển, bao gồm loại thông tin 
xung ghi thứ nhất bao gồm thông tin 
cần được sử dụng làm giá trị tham 
chiếu và loại thông tin xung ghi thứ 
hai bao gồm thông tin cần được sử 
dụng làm giá trị độ lệch. Nếu độ 
rộng xung ghi hoặc vị trí xung của 
xung ghi xác định được với độ chính 
xác là 1T/n (trong đó T là độ rộng 
xung đồng hồ kênh và n là số nguyên 
dương), thì giá trị độ lệch có độ lớn 
đủ để xác định ít nhất khoảng n/2.  
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(11) 26499 
(21) 1-2010-03535 (51) 7 A61L  9/02 
(22) 03.12.2008 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/IN2008/000809  03.12.2008 (87) WO 2009/078038 25.06.2009 
(30) 2866CHE2007       03.12.2007 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.06.2011 
(75) AGNVSARAMACHANDRA RAO  (IN) 

Shankar Towers Powerpet Eluru 534002 Andhra Pradesh, India 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Nhang thơm lõi giấy và phương pháp sản xuất nhang thơm này

  (57)     Sáng chế đề cập đến nhang thơm lõi giấy không bắt lửa nhưng cháy âm ỉ và cháy đều và 
liên tục, lưu lại mùi thơm trong một khoảng thời gian dài và phương pháp sản xuất 
nhang thơm này. Nhang thơm lõi giấy bao gồm que/vòng có lớp phủ là hỗn hợp bao 
gồm dung dịch kali nitrat (salitre), cr«m nitrat, chì nitrat, amoni seri nitrat, đồng nitrat, 
sắt nitrat, natri nitrat, các muối nitrat tồn tại độc lập hoặc trong hỗn hợp của chúng, hợp 
chất thơm tan trong nước mong muốn và tác nhân chống nấm.  
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(11) 26500 
(21) 1-2010-03539 (51) 7 H04W  48/02 
(22) 05.06.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/046520 05.06.2009 (87) WO/2009/149431 10.12.2009 
(30) 61/059,680      06.06.2008 US 

12/478,494      04.06.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) DESHPANDE, Manoj, M. (US), PICA, Francesco (IT), HORN, Gavin B. (US), CHEN, 
Jen, Mei (US), SONG, Osok (KR), AGASHE, Parag, Arun. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất các hệ thống và phương pháp phân phối và/hoặc sử dụng định danh (ID 
- Identifier) nhóm thuê bao giới hạn (CSG - Closed Subseriber Group) mà nhận ra CSG 
tương ứng với trạm cơ sở và chỉ báo CSG để phân biệt giữa việc trạm cơ sở cho phép 
truy nhập các thành viên của CSG với việc cho phép truy nhập các thành viên và không 
phải là các thành viên của CSG. Ví dụ, ID CSG có thể nhận ra duy nhất một CSG tương 
ứng với trạm cơ sở. Thiết bị di động có thể nhận ID CSG và chỉ báo CSG từ trạm cơ sở. 
Hơn nữa, ID CSG nhận được có thể được so sánh với các ID CSG chứa trong danh sách 
CSG được phép để xác nhận thiết bị di động là thành viên hoặc không phải là thành viên 
của CSG. Hơn nữa, việc ưu tiên lựa chọn trạm cơ sở so với các trạm cơ sở khác hẳn nhau 
có thể được tạo ra là hàm của ID CSG nhận được và chỉ báo CSG.  
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(11) 26501 
(21) 1-2010-03546 (51) 7 G11B  7/007,  7/004,  7/0045,  7/125 
(22) 19.10.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/JP2009/005457     19.10.2009 (87) WO2010/050143 06.05.2010 
(30) 2008-276156     27.10.2008 JP 

2008-304475     28.11.2008 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Atsushi NAKAMURA (JP), Naoyasu MlYAGAWA (JP), Shigeru FURUMIYA (JP), 

Yasumori HINO (JP), Motoshi ITO  (JP), Mamoru SHOJI  (JP), Yoshihisa 
TAKAHASHI  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật ghi thông tin, thiết bị ghi và thiết bị tái tạo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật ghi thông tin gồm có ba lớp ghi thông tin hoặc nhiều hơn. Mỗi 
lớp ghi thông tin gồm có vùng ghi kiểm tra được sử dụng để điều chỉnh điều kiện ghi. 
Một trong các lớp ghi thông tin gồm có vùng dữ liệu quản lý chỉ tái tạo trong đó dữ liệu 
quản lý được dùng để quản lý vật ghi thông tin được ghi trước. Một lớp ghi thông tin 
gồm có vùng dữ liệu quản lý có thể ghi được trong đó dữ liệu quản lý có thể dùng để 
quản lý vật ghi thông tin có thể được ghi mới. Mỗi hai lớp ghi thông tin khác hoặc nhiều 
hơn trong số các lớp ghi thông tin gồm có vùng ghi kiểm tra tại vị trí hướng tâm xếp 
chồng lên vị trí hướng tâm của một phần vùng dữ liệu quản lý chỉ tái tạo. Trong một lớp 
ghi bao gồm vùng dữ liệu quản lý có thể ghi được, vùng dữ liệu quản lý có thể ghi được 
được bố trí tại hai vị trí, tức là, một trên phía bên trong và một trên phía bên ngoài vùng 
ghi kiểm tra.  
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(11) 26502 
(21) 1-2010-03557 (51) 7 G11B 7/24 
(22) 14.04.2010 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/JP2010/002710        14.04.2010 (87) WO 2011/024345 03.03.2011 
(30) 2009-193593        24.08.2009 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Yoshiaki KOMMA (JP), Joji ANZAI (JP), Masahiko TSUKUDA (JP), Yasumori 

HINO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất vật ghi quang, vật ghi quang, thiết bị 

thông tin quang, và phương pháp tái tạo thông tin 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật ghi quang, vật ghi quang, thiết bị thông 

tin quang, và phương pháp tái tạo thông tin quang. Trong đó, mục đích của sáng chế là 
nâng cao chất lượng tín hiệu trợ động và tín hiệu tái tạo. Các độ dày theo hình dạng tr1, 
tr2,.. và trN của lớp phủ và các lớp trung thứ nhất đến thứ (N-1) của vật ghi quang có chỉ 
số khúc xạ nr1, nr2, . . , và nrN được chuyển đổi thành các độ dày t1, t2, . . , và tN của 
các lớp tương ứng có chỉ số khúc xạ định trước "no" mà nó làm cho lượng phân kỳ bằng 
với lượng phân kỳ của chùm sáng nhận được từ các độ dày tr1, tr2, . . . , và trN, độ DFF 
chênh lệch giữa tổng của độ dày từ "ti", đến "tj" và tổng độ dày từ "tk" đến 'tm" được 
thiết đặt là 1μm hoặc lớn hơn (trong đó i, j, k và m là các số nguyên dương thỏa mãn 
i≤j<k≤m≤N), và các độ dày t1, t2, . . ., và tN được tính bằng các kết quả của hàm f(n) 
được biểu diễn bởi công thức (1) dưới đây, và các độ dày tr1, tr2, . . . . , và trN :  
f(n)=1,088n3+6,1027n2 12,042n+9,1007 . . . (1)  
trong đó (1), n=nr1, nr2, …, và nrN.  
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(11) 26503 
(21) 1-2010-03562 (51) 7 A61Q 17/04, A61K 8/04, 8/11, 8/36, 

8/81, 8/92 
(22) 10.06.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2009/057155  10.06.2009 (87) WO 2010/000586 07.01.2010 
(30) 12/164,138       30.06.2008 US 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Jack POLONKA (US), Xiaoling WEI (CN), John Brian BARTOLONE (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Kem nền có công thức chống nắng 

  (57)     Sáng chế đề xuất mỹ phẩm dạng kem nền được tạo thành bởi từ 5 đến 50% trọng lượng 
axit béo C12-C20, từ 0,1 đến 20% trọng lượng muối axit béo C12-C20 và các hạt composit 
ưa nước với tác nhân chống nắng hữu cơ. Các hạt composit ưa nước được tạo thành dưới 
dạng composit của tác nhân chống nắng và chất kết dính với tỷ lệ trọng lượng tương đối 
là từ 5:1 đến 1:10. Mỹ phẩm này có độ chống nắng SPF tương đối cao trong khi duy trì 
tính thẩm mỹ cho da.  
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(11) 26504 
(21) 1-2010-03565 (51) 7 A61K  36/718,  36/25 
(22) 12.06.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/KR2009/003170 12.06.2009 (87) WO 2009/151300 17.12.2009 
(30) 10-2008-0055537      13.06.2008 KR 

10-2008-0055538      13.06.2008 KR 
10-2009-0031344      10.04.2009 KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2010 
(71) AHN-GOOK PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (KR) 

993-75, Daerim 2-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-072, Republic of Korea 
(72) AUH, Jin (KR), KIM, Chang-Hwan (KR), HAN, Chang-Kyun (KR), YEON, Sung-

Hum (KR), SHIN, Young-June (KR), SHIN, Min-Ki (KR), CHANG, Soo-Im (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thuốc chứa dịch chiết Coptidis rhizoma để sử dụng trong việc 

điều trị các bệnh về đường hô hấp 
  (57)     Sáng chế đề xuất thuốc dùng để chặn ho, loại bỏ đờm, ngăn ngừa và/ hoặc điều trị các 

bệnh về đường hô hấp chứa dịch chiết của Coptidis rhizoma hoặc hỗn hợp dịch chiết của 
Coptidis rhizoma với lá cây thường xuân làm hoạt chất. 
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(11) 26505 
(21) 1-2010-03575 (51) 7 C25B  1/04,  15/02 
(22) 29.06.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/049040  29.06.2009 (87) WO/2010/002781 07.01.2010 
(30) 12/166,979       02.07.2008 US 
(71) MOLECULAR POWER SYSTEMS LLC  (US) 

520 West Avenue, Suite 1803 Miami Beach, FL 33139, USA 
(72) KIRCHOFF, James, A. (US), MARQUES, Jose, L. (US), NOTTKE, Francis, A. (US), 

SELIGMANN, Randolph, E. (US), VASQUEZ, Peter, D. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo khí hydro 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị tạo ra khí hydro, trong đó phương pháp này 
bao gồm bước cấp dòng điện đi qua dung dịch nước. Sự tạo bọt được thực hiện trong 
dung dịch nước, trong đó sự tạo bọt này làm giảm năng lượng đòi hỏi để phá vỡ các liên 
kết hoá học của dung dịch nước này.  
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(11) 26506 
(21) 1-2010-03576 (51) 7 C04B  28/10,  22/06 
(22) 26.06.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/GB2009/001610  26.06.2009 (87) WO 2009/156740 30.12.2009 
(30) 08252192.3       26.06.2008 EP 
(71) NOVACEM LIMITED  (GB) 

The Incubator, Bessemer Building, Imperial College, South Kensington London SW7 
2AZ, United Kingdom 

(72) VLASOPOULOS, Nikolaos (GB), CHEESEMAN, Christopher, Robert (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm kết dính chịu nước, sản phẩm xây dựng bao gồm chế 

phẩm này và phương pháp chế tạo vật liệu xây dựng từ chế 
phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm kết dính xi măng, chế phẩm này là hữu ích dÓ chế tạo các 
sản phẩm xây dựng. Chế phẩm kết dính xi măng chứa MgO hấp thụ CO2 khi hóa rắn. 
Chế phẩm kết dính theo sáng chế cũng bao gồm ít nhất một magie cacbonat (được 
hydrat hóa hoặc không được hydrat hóa) có công thức xMgCO3, yMg(OH)2,  zH2O, 
trong đó x ít nhất là 1, và ít nhất một trong số γ hoặc z lớn hơn 0. Chế phẩm kết dính tùy 
ý có thể bao gồm vật liệu hút ẩm, ví dụ NaCl. MgO được trộn với nước khi có mặt magie 
cacbonat tạo ra magie hydroxit có hình thái học giống hình hoa hồng (như được thể hiện 
trên các hình vẽ).  
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(11) 26507 
(21) 1-2010-03579 (51) 7 G06F  3/041 
(22) 30.03.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/KR2009/001610   30.03.2009 (87) WO 2009/157645 30.12.2009 
(30) 10-2008-0061434        27.06.2008 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.12.2010 
(71) WORLDVISION CO., LTD.  (KR) 

60-35, Oro-ri, Goa-eup, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do 730-816, Republic of Korea. 
(72) PARK, Jae Bum (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cảm biến chạm điện dung liền khối với màn hình và phương 

pháp chế tạo cảm biến này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cảm biến chạm điện dung và cụ thể hơn là cảm biến chạm điện 

dung liền khối với màn hình. Cảm biến chạm điện dung liền khối với màn hình theo 
sáng chế bao gồm màn hình trong suốt; lớp trang trí mờ không dẫn điện được tạo ra trên 
bề mặt của màn hình dọc theo các mép của màn hình để xác định vùng màn hình trong 
suốt (W); lớp điện cực dẫn điện trong suốt được tạo ra bên trên vùng màn hình (W) và 
lớp trang trí; và lớp dẫn điện được tạo ra ở mép của lớp điện cực dẫn điện trong suốt. 
Lớp dẫn điện được bố trí theo cách sao cho nó được che bởi lớp trang trí mờ. Do cảm 
biến chạm điện dung theo sáng chế liền khối với màn hình nên không cần có thêm đế 
(PET) mà trên đó có lớp điện cực dẫn điện trong suốt và có thể giảm độ dày của cảm 
biến chạm. Đồng thời, cảm biến chạm điện dung theo sáng chế không yêu cầu bất kỳ 
chất kết dính nào để gắn dính các đế riêng biệt, và điều này dẫn đến giảm chi phí sản xuất.  
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(11) 26508 
(21) 1-2011-00006 (51) 7 A61K  31/425 
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(86) PCT/US2009/003430  05.06.2009 (87) WO2010/002429 07.01.2010 
(30) 12/217,222       02.07.2008 US 
(71) TROY CORPORATION  (US) 

8 Vreeland Road, PO Box 955, Florham Park, NJ 07932-0955, United States of 
America 

(72) GAGLANI, Kamlesh (US), YANG, Meihua (US), ALONZO-DEBOLT, Maria (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm kháng nấm, phương pháp sản xuất vật liệu polyme, 

phương pháp sản xuất vật liệu compozit gỗ-chất dẻo, phương 
pháp bảo vệ nền và phương pháp sản xuất màng phủ khô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kháng vi khuẩn phổ rộng bao gồm hỗn hợp của hợp chất 
iotpropynyl kết hợp với benzimiđazol và borat kim loại. Chế phẩm này có thể được sử 
dụng trong hệ công nghiệp để ngăn chặn quá trình sinh trưởng của vi khuẩn và, cụ thể 
hơn, để bảo vệ chất nền như sơn, lớp phủ, vữa stuco, bê tông, đá, bề mặt xi măng, gỗ, vật 
liệu compozit gỗ-chất dẻo, chất trám, chất bịt kín, vải, da, gỗ, chất bảo quản, dung dịch 
gia công kim loại, nước bùn khoan, vữa sét, gốm tráng men, chất làm trắng quang học 
thảm, và chất màu chống lại quá trình sinh trưởng của vi khuẩn. Chế phẩm này có thể 
được dùng làm chất bảo quản cho các sản phẩm trong nước.  
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12200 NW Ambassador Dr., Kansas City, Missouri 64163-1244, U.S.A. 
(72) KLEIN, Timothy (US), POURLADIAN, Bamdad (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp hàn cứng đầu nối cáp với dây cáp và cụm chi tiết 

được hàn cứng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp hàn cứng đầu nối cáp với dây cáp và cụm chi tiết được 

hàn cứng. Theo sáng chế, vật liệu hàn cứng đầu nối (16), hoặc vật liệu dạng vữa, để hàn 
cứng đầu nối cáp với dây cáp sợi thép, cáp bện, và các cấu kiện chịu kéo khác (14) bao 
gồm: Al2O3 với lượng nằm trong khoảng từ 35% tới 55%; SiO2 với lượng nằm trong 
khoảng từ 32% tới 52%; CaO với lượng nằm trong khoảng từ 0% tới 20%; và Fe2O3 với 
lượng nằm trong khoảng từ 0% tới 2%. Vật liệu (16) có thể có nhiệt độ sử dụng liên tục 
ít nhất bằng 537,7oC (1000oF), ít nhất bằng 1093,3oC (2000oF), hoặc ít nhất bằng 
1371,1oC (2500oF). Cụm chi tiết được hàn cứng (10) được tạo ra bằng cách đưa vật liệu 
(16) vào và cho phép vật liệu này hoá cứng bên trong hốc (24) của ống nối đầu nối (12) 
bao quanh đầu của các sợi thép (31) của cấu kiện chịu kéo (16) được định vị tách rời bên 
trong hốc (24) trong mối tương quan nằm cách nhau.  
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61/087,923 11.08.2008 US 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.01.2011 
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Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) JOETTEN, Christoph, A. (DE), SGRAJA, Christian (DE), FRANK, Georg  (DE), 
HUANG, Pengjun  (US), PIETSCH, Christian  (DE), WERNER, Marc, W.  (DE), 
DUNI, Ethan, R.  (US), BAIK. Eugene. J.  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị thu dữ liệu không tiếng nói nhúng 

trong gói mã hóa tiếng nói 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống để truyền thông tin qua bộ mã hóa-giải mã tiếng nói (trong 

dải) như có trong mạng lưới truyền thông không dây. Bộ điều biến biến đổi dữ liệu thành 
tín hiệu phổ giống tạp âm dựa trên bước ánh xạ xung đã được tạo dạng lên các vị trí định 
trước trong khung điều biến, và tín hiệu được mã hóa hiệu quả bằng bộ mã hóa-giải mã 
tiếng nói. Chuỗi đồng bộ hóa tạo ra sự định thời khung điều biến ở bộ thu và được phát 
hiện dựa trên việc phân tích mẫu đỉnh tương quan. Thủ tục yêu cầu/thông báo đáp tạo ra 
sự chuyển dữ liệu đáng tin cậy, bằng cách sử dụng các phương thức thông báo dư, truyền 
lại và/hoặc điều biến mạnh phụ thuộc vào tình trạng kênh truyền thông.  
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(72) SGRAJA, Christian  (DE), WERNER, Marc, W. (DE), PIETSCH, Christian  (DE), 
GRANZOW, Wolfgang  (DE), LEUNG, Nikolai, K. N.  (US), JOETTEN, Christoph, 
A.  (DE), HUANG, Pengjun  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều khiển truyền của đầu cuối nguồn 

từ đầu cuối đích trong hệ thông truyền thông trong dải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông tin qua bộ mã hóa-giải mã tiếng nói (trong 

dải) như trong mạng truyền thông không dây. Bộ điều biến biến đổi dữ liệu thành tín 
hiệu giống tạp âm về mặt phổ dựa vào sự ánh xạ của xung được tạo dạng lên các vị trí 
định trước trong khung điều biến, và tín hiệu này được mã hóa hiệu quả bằng bộ mã 
hóa-giải mã tiếng nói. Chuỗi đồng bộ hóa tạo ra định thời khung điều biến ở bộ thu và 
được phát hiện dựa vào việc phân tích kiểu đỉnh tương quan. Giao thức yêu cầu/trả lời 
cho phép truyền dữ liệu tin cậy bằng cách sử dụng chế độ dư thông báo, truyền lại 
và/hoặc điều biến mạnh tùy thuộc vào tình trạng của kênh truyền thông.  
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GRANZOW, Wolfgang  (DE), LEUNG, Nikolai, K.N.  (US), JOETTEN, Christoph, A.  
(DE), HUANG, Pengjun  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều khiển truyền của đầu cuối nguồn 

từ đầu cuối nguồn trong hệ thống truyền thông trong dải 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông tin qua bộ mã hóa-giải mã tiếng nói (trong 

dải) như trong mạng truyền thông không dây. Bộ điều biến biến đổi dữ liệu thành tín 
hiệu giống tạp âm về mặt phổ dựa vào sự ánh xạ của xung được tạo dạng lên các vị trí 
định trước trong khung điều biến, và tín hiệu này được mã hóa hiệu quả bằng bộ mã 
hóa-giải mã tiếng nói. Chuỗi đồng bộ hóa tạo ra định thời khung điều biến ở bộ thu và 
được phát hiện dựa vào việc phân tích kiểu đỉnh tương quan. Giao thức yêu cầu/trả lời 
cho phép truyền dữ liệu tin cậy bằng cách sử dụng chế độ dư thông báo, truyền lại 
và/hoặc điều biến mạnh tùy thuộc vào tình trạng của kênh truyền thông.  
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(72) Lê Lập (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Vacxin kép nhược độc phó thương hàn - tụ huyết trùng lợn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vắc xin kép nhược độc phòng đồng thời hai bệnh phó thương hàn và 
tụ huyết trùng ở lợn, trong đó chế phẩm vắc xin này chứa một lượng có tác dụng miễn 
dịch vi khuẩn Salmonella cholera suis chủng Smith W.H và vi khuẩn Pasteurella 
multocida chủng AvPs-3, được phân lập ở Việt Nam và được cấy nhân giống trong thời 
gian từ 18 - 20 giờ.  
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(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

(72) Seigo NAKAO (JP), Akihiko NISHIO (JP), Daichi IMAMURA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị trạm cơ sở truyền thông không dây, thiết bị đầu cuối 

truyền thông không dây, và phương pháp phân phối kênh 
  (57)     Sáng chế đề xuất một trạm cơ sở trong đó hiệu suất sử dụng tần số có thể được cải thiện 

khi các độ rộng dải tần truyền thông không đối xứng trong đường liên kết lên và đường 
liên kết xuống. Trạm cơ sở (200) có thể truyền thông bằng cách sử dụng nhiều dải tần 
đơn vị liên kết xuống và một số nhỏ hơn các dải tần đơn vị liên kết lên. Bộ điều khiển 
(201) phân phối thông tin phân phối tài nguyên liên kết lên và thông tin phân phối tài 
nguyên liên kết xuống cho một kênh PDCCH, được bố trí trong mỗi dải tần đơn vị liên 
kết xuống, và phân phối một tín hiệu trả lời dữ liệu đường liên kết lên cho một kênh 
PHICH mà được bố trí trong số dải tần đơn vị liên kết xuống từ nhiều dải tần đơn vị liên 
kết xuống giống như số dải tần đơn vị liên kết lên. Một bộ phát RF (212) phát thông tin 
phân phối tài nguyên hoặc tín hiệu trả lời.  
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SHIRAMASA, Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất gia tăng vị béo ngậy cho thực phẩm và đồ uống, phương 

pháp gia tăng vị béo ngậy cho thực phẩm và đồ uống, thực 
phẩm và đồ uống thu được nhờ phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất gia tăng vị béo ngậy cho thực phẩm và đồ ống, phương pháp 
gia tăng vị béo ngậy của thực phẩm hoặc đồ uống, và thực phẩm và đồ uống có vị béo 
ngậy gia tăng. Chất gia tăng vị béo ngậy cho thực phẩm và đồ uống bao gồm axit béo 
không no bậc cao mạch dài và/hoặc este của nó và sterol và/hoặc sterol este; phương 
pháp gia tăng vị béo ngậy của thực phẩm và đồ uống bao gồm việc bổ sung thành phần 
gia tăng vị béo ngậy như đã mô tả ở trên; thực phẩm và đồ uống vị béo ngậy mà được 
gia tăng nhờ phương pháp trên; và sử dụng hỗn hợp của axit béo không no bậc cao mạch 
dài và/hoặc este của nó với sterol và/hoặc sterol este làm chất gia tăng vị béo ngậy cho 
thực phẩm và đồ uống. 
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(72) HALL, Gavin, John (GB), MICHEL, Albrecht (DE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp phòng trừ chọn lọc thực vật không mong muốn 

và chế phẩm diệt cỏ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phòng trừ chọn lọc thực vật không mong muốn ở khu 

vực bao gồm mía và thực vật không mong muốn, trong đó phương pháp bao gồm áp 
dụng cho khu vực : 
a. chất diệt cỏ có công thức (I)  
 

  
 
hoặc muối chấp nhận được về mặt hóa nông của nó; và  
b. chất diệt cỏ ức chế PS-II; trong đó lượng thành phần (a) và thành phần (b) áp dụng 
cho khu vực cần phòng trừ thực vật không mong muốn và trong đó lượng thành phần (b) 
được áp dụng để tăng cường hiệu quả diệt cỏ của thành phần (a) trên mía. Sáng chế còn 
đề xuất chế phẩm chất diệt cỏ bao gồm (a) chất diệt cỏ có công thức (I) hoặc muối chấp 
nhận được về mặt hóa nông của nó; và (b) chất diệt cỏ được chọn từ nhóm bao gồm 
metribuzin, hexazinon và tebuthiuron.  
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(72) LI, Peizhao (CN), JIANG, Hong (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống để tạo cửa sổ hệ thống nhắn 

tin tức thời 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị và hệ thống để tạo ra cửa sổ hệ thống IM. Cụ thể, 

phương pháp này bao gồm các bước: nạp trước thư viện liên kết động và tệp tin tài 
nguyên chung cần thiết để tạo ra cửa sổ hệ thống IM; và nếu đang cần tạo cửa sổ hệ 
thống IM lần đầu, thì nạp tệp tin tài nguyên riêng được chuẩn bị cho cửa sổ hệ thống IM 
này, và tạo ra cửa sổ hệ thống IM theo thư viện liên kết động và tệp tin tài nguyên chung 
đã được nạp trước. Theo sáng chế, trước khi người dùng tạo ra cửa sổ hệ thống IM lần 
đầu, thì thư viện liên kết động và tệp tin tài nguyên chung cần thiết để tạo ra cửa sổ hệ 
thống IM này sẽ được nạp trước. Vì vậy, khi người dùng tạo ra cửa sổ hệ thống IM lần 
đầu, thì cửa sổ hệ thống IM này có thể trực tiếp được tạo ra theo thư viện liên kết động và 
tệp tin tài nguyên chung đã được nạp trước, nhờ đó tăng tốc độ tạo cửa sổ hệ thống IM.  

 
 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
212 

(11) 26518 
(21) 1-2011-00065 (51) 7 H04L  1/00 
(22) 09.06.2009 (43) 27.06.2011 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.01.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) Jou, Yu-Cheun (US), BLACK, Peter, J. (AU), ATTAR, Rashid Ahmed, Akbar (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông sử dụng mẫu sóng chủ 

chọn truyền 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật để tăng dung lượng trong hệ thống truyền thông không 

dây. Theo một khía cạnh, sáng chế đề cập đến quá trình truyền không hệ thống, hoặc 
"để trống" các khung có tốc độ tối thiểu được truyền trong hệ thống truyền thông. Theo 
phương án làm ví dụ, khung tốc độ một phần tám trong hệ thống truyền thông tiếng nói 
cdma2000 được cấu thành một cách hệ thống bằng các khung tốc độ bằng không không 
mang bit lưu lượng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến việc truyền một số khung được 
coi là "tới hạn" bởi, chẳng hạn, bộ mã hóa tiếng nói. Thiết bị thu sẽ tìm sự có mặt của 
các tín hiệu truyền khung tốc độ bằng không hoặc khung tốc độ khác không và xử lý 
khung thu được sau đó, bao gồm bước cập nhật vào thuật toán điều khiển công suất 
vòng ngoài chỉ với khung tốc độ khác không. Sáng chế còn đề cập đến các kỹ thuật khác 
để thay đổi mẫu sóng chủ chọn truyền để hỗ trợ thiết bị thu trong việc tìm khung tốc độ 
bằng không. Theo một khía cạnh khác, sáng chế đề cập đến việc kết thúc sớm việc 
truyền tín hiệu trên các đường liên kết truyền thông không dây. Theo phương án làm ví 
dụ, trạm cơ sở (BS) sẽ truyền nhóm điều khiển công suất (PCG) cho một khung trên liên 
kết thuận (FL) đến trạm di động (MS) cho đến khi việc thu chính xác khung đó được 
thông báo bởi MS trên liên kết ngược (RL), có thể là trước khi tất cả các PCG của khung 
được thu trên FL. Các phương pháp truyền tín hiệu ACK có thể có được xác định cho 
các kênh đi kèm với hệ thống truyền thông không dây cdma2000. Theo phương án làm ví 
dụ khác, sáng chế đề cập đến kỹ thuật kết thúc sớm việc truyền tín hiệu trên liên kết ngược.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.01.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) Jou, Yu-Cheun (US), BLACK, Peter, J. (AU), ATTAR, Rashid Ahmed, Akbar (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị kết thúc sớm việc truyền khung trên 

kênh truyền thông 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kỹ thuật để tăng dung lượng trong hệ thống truyền thông không 

dây. Theo một khía cạnh, sáng chế đề cập đến quá trình truyền không hệ thống, hoặc 
"để trống" các khung có tốc độ tối thiểu được truyền trong hệ thống truyền thông. 
Theo phương án làm ví dụ, khung tốc độ một phần tám trong hệ thống truyền thông 
tiếng nói cđma2000 được cấu thành một cách hệ thống bằng các khung tốc độ bằng 
không không mang bit lưu lượng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến việc truyền một 
số khung được coi là "tới hạn" bởi, chẳng hạn, bộ mã hóa tiếng nói. Bộ thu sẽ tìm sự 
có mặt của các tín hiệu truyền khung tốc độ bằng không hoặc khung tốc độ khác 
không và xử lý khung thu được sau đó, bao gồm bước cập nhật vào thuật toán điều 
khiển công suất vòng ngoài chỉ với khung tốc độ khác không. Sáng chế còn đề cập 
đến các kỹ thuật khác để thay đổi mẫu sóng chủ chọn truyền để hỗ trợ bộ thu trong 
việc tìm khung tốc độ bằng không. Theo một khía cạnh khác, sáng chế đề cập đến 
việc kết thúc sớm việc truyền tín hiệu trên các đường liên kết truyền thông không 
dây. Theo phương án làm ví dụ, trạm cơ sở (BS) sẽ truyền nhóm điều khiển công suất 
(PCG) cho một khung trên liên kết thuận (FL) đến trạm di động (MS) cho đến khi 
việc thu chính xác khung đó được thông báo bởi MS trên liên kết ngược (RL), có thể 
là trước khi tất cả các PCG của khung được thu trên FL. Các phương pháp truyền tín 
hiệu ACK có thể có được xác định cho các kênh đi kèm với hệ thống truyền thông 
không dây cdma2000. Theo phương án làm ví dụ khác, sáng chế đề cập đến kỹ thuật 
kết thúc sớm việc truyền tín hiệu trên liên kết ngược.  
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2. LOS ALAMOS NATIONAL SECURITY LLC  (US) 
Mail Stop A187, P.O. Box 1663, Los Alamos, NM 87544, United States of America 

(72) JOHNSON, Paul, A. (US), GUYER, Robert (US), LE BAS, Pierre-Yves (FR), VU, 
Cung (US), NIHEI, Kurt (US), SCHMITT, Denis, P. (FR), SKELT, Christopher (GB), 
TEN CATE, James A. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tạo ra chùm năng lượng âm thanh trong tầng 

đá, hệ thống xác định thông tin về tầng đá và hệ thống dùng 
để mô tả đặc tính phi tuyến của tầng đá 

  (57)     Sáng chế đề cập tới dãy bộ chuyển đổi (110, 120) nhỏ gọn được sử dụng làm dụng cụ lỗ 
xuống để thăm dò bằng âm thanh tầng đá xung quanh. Dãy có thể hoạt động để tạo ra 
đồng thời tín hiệu chùm âm thanh thứ nhất (110) ở tần số thứ nhất và tín hiệu chùm âm 
thanh thứ hai (120) ở tần số thứ hai khác với tần số thứ nhất. Hai tín hiệu này có thể 
được định hướng qua chuyển động quay góc phương vị của dãy và chuyển động quay 
nghiêng bằng cách sử dụng phần điều khiển các pha tương đối của các tín hiệu từ các 
phần tử truyền hoặc liên kết cơ điện. Do đặc tính phi tuyến của tầng (140), tín hiệu 
chùm âm thanh thứ nhất và thứ hai (110, 120) trộn trong tầng đá nơi chúng kết hợp 
thành tín hiệu chuẩn trực thứ ba (150) lan truyền trong tầng dọc theo hướng giống với 
các tín hiệu thứ nhất và thứ hai và có tần số bằng độ chênh lệch của các tín hiệu âm 
thanh thứ nhất và thứ hai. Tín hiệu thứ ba được tiếp nhận trong cùng lỗ khoan, sau khi 
phản xạ, hoặc một lỗ khoan khác, sau khi truyền, và được phân tích để xác định thông 
tin về tầng đá.  
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(71) UNILEVER N.V.  (NL) 
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(72) Michael John HOPTROFF (GB), SÐrgio Roberto LEOPOLDINO (BR), Vamsi Krishna 

MANTHENA (IN), AndrÐ Messias Krell PEDRO (BR), Chirstopher PLUMMER (GB), 
Rajan RAGHAVACHARI (IN), Deborah STEVENS (GB), Luciano Augusto 
TRIVELIN (BR) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tắm rửa cá nhân và phương pháp làm sạch da sử 

dụng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới các chế phẩm tắm rửa cá nhân. Chế phẩm tắm rửa cá nhân theo sáng 

chế chứa: (i) từ 10% đến 55% trọng lượng chất béo; và (ii) từ 0,1% đến 1,2% trọng 
lượng chất chelat hóa. Các chế phẩm tắm rửa cá nhân theo sáng chế có hoạt tính kháng 
vi khuẩn tương đối cao.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Công tắc  kiểu nút bấm có cơ cấu chống kẹt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến công tắc kiểu nút bấm có cơ cấu chống kẹt (21), công tắc này gồm:  
kết cấu đỡ (22) có dạng gần như hình hộp, nó định ra một khoảng không bên trong, kết 
cấu đỡ (22) được trang bị ít nhất một khe hở (23) nối thông với khoảng không bên trong 
và được trang bị trục khe hở (Z-Z), khe hở (23) được xác định bởi gờ khe hở bên trong 
(23a);  
cơ cấu khởi động (24) gồm nút bấm (25) và phương tiện gắn cơ học (26) để gắn nút bấm 
(25) với kết cấu đỡ (22), phương tiện gắn cơ học bao gồm phương tiện dẫn hướng (26) 
cho phép nút bấm (25) di chuyển với kết cấu đỡ (22) theo hướng gần như song song với 
trục khe hở (Z-Z); 
tấm ốp (31) có thể được gắn với nút bấm (26) để khởi động nút bấm bằng tay; và 
cơ cấu chống kẹt bao gồm miếng chèn bảo vệ (33) được đặt giữa tấm ốp (31) và nút bấm 
(25) và miếng chèn bảo vệ có thể được đặt trên kết cấu đỡ (22) để tương tác với gờ bên 
trong (23a), để bảo vệ phương tiện dẫn hướng (26) khỏi sự xâm nhập không mong muốn 
của các hạt bụi và tương tự.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp và thiết bị xác định lỗi 

  (57)     Sáng chế đề xuất một phương pháp định vị sự cố có thể thực hiện một quy trình định vị 
sự cố một cách chính xác bằng việc tính toán đơn giản và trực tiếp không đòi hỏi sự 
đồng bộ của các điểm mút. Dữ liệu liên quan tới điện áp và dòng điện (đại lượng vectơ) 
tại các đầu đối diện của một phần đường dây truyền năng lượng được định vị và một 
hằng số truyền trên đường dây được đặt trước được sử dụng. Khi khoảng cách x từ một 
điểm mút A được xác định tới một điểm xảy ra sự cố F là một đại lượng chưa biết, 
khoảng cách x có thể được tính toán bằng cách giải một phương trình bậc hai thu được 
bằng cách lấy một điểm như điểm xảy ra sự cố tại đó các giá trị của bình phương của 
điện áp tại điểm xảy ra sự cố trong một pha sự cố khi được nhìn từ các đầu đối diện của 
phần được định vị bằng với các đầu khác.  
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(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Bộ kim dệt dùng cho cơ cấu chọn kim điện từ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ kim dệt dùng cho cơ cấu chọn kim điện từ bao gồm móc kim 
(10) và kim lưỡi (30). Bộ này có bề mặt hút điện từ (25) được bố trí ở mặt trên của đầu 
trước của thân (21) của móc kim. Gót kim phía trước (23) và gót kim phía sau (24) được 
bố trí theo thứ tự trên mặt sau của bề mặt hút điện từ theo chiều dọc của thân của móc 
kim. Móc kim kết hợp cùng kim lưỡi bằng cách lắp phần lắp (22) vào kim lưỡi. Mặt 
định vị dưới được bố trí trên đầu trước của phần lắp trên mặt dưới của thân của móc kim, 
để định vị móc kim trên thân kim của kim lưỡi.  
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(KR), LEE, Kyo-Hyuk (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hoá ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp mã hoá ảnh, trong đó dữ liệu ảnh chia thành các khối cơ 
bản được phân loại theo các đơn vị nhóm và nhóm nhỏ, trong đó mỗi nhóm bao gồm ít 
nhất một khối cơ bản và mỗi nhóm nhỏ bao gồm ít nhất một khối cơ bản và được chứa 
trong mỗi nhóm; chế độ mã hoá cho nhóm định trước được xác định để mã hoá nhóm 
định trước này, trong đó chế độ mã hoá biểu thị chế độ mã hoá dữ liệu bao gồm trong 
nhóm định trước theo một đơn vị xử lý dữ liệu được chọn từ nhóm, nhóm nhỏ, và khối 
cơ bản, và dữ liệu của nhóm định trước được mã hoá theo chế độ mã hoá xác định được. 
Các thao tác cụ thể trong phương pháp mã hoá ảnh được thực hiện trong quá trình xem 
xét chế độ mã hoá của nhóm.  
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FISCHER, Sven (DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị dùng trong mạng truyền thông 

không dây 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị có thể được sử dụng cho một hoặc nhiều 

thiết bị trong mạng truyền thông không dây để yêu cầu và/hoặc cung cấp tín hiệu thông 
tin liên quan đến pha của mã trong các hệ thống định vị vệ tinh (SPS : Satellite 
Positioning System).  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
222 

(11) 26527 
(21) 1-2011-00104 (51) 7 C07C  2/02 
(22) 12.06.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/047149 12.06.2009 (87) WO2009/152403 17.12.2009 
(30) 12/138,877      13.06.2008 US 

12/477,319      03.06.2009 US 
(71) MARATHON GTF TECHOLOGY, LTD.  (US) 

5555 San Felipe, Houston, Texas 77056-2799, United States of America 
(72) WAYCUILIS, John, J. (US), TURNER, William, J. (US), THOMAS, Raphael (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Quy trình chuyển hóa alkan dạng khí thành alkan được 

mono-brom hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chuyển hoá alkan dạng khí thành olefin, hydrocacbon có 

trọng lượng phân tử cao hoặc hỗn hợp của chúng, trong đó nguyên liệu dạng khí chứa 
alkan được cho phản ứng bằng cách gia nhiệt với hơi brom khô để tạo ra alkyl bromua 
và hydro bromua. Các alkan được polybrom hóa có mặt trong alkyl bromua còn được 
cho phản ứng với metan trên chất xúc tác thích hợp để tạo ra các hợp chất được mono-
brom hóa. Sau đó, hỗn hợp gồm alkyl bromua và hyđro bromua được cho phản ứng trên 
chất xúc tác thích hợp, ở nhiệt độ đủ để tạo ra các olefin, hydrocacbon có trọng lượng 
phân tử cao hoặc hỗn hợp của chúng và hydro bromua. Sáng chế còn đề xuất các phương 
pháp khác nhau để loại bỏ hydro bromua ra khỏi hydrocacbon có trọng lượng phân tử 
cao, tái tạo brom từ hydro bromua để sử dụng trong quy trình này, và tạo ra một cách 
chọn lọc alkan được mono-brom hóa trong bước brom hóa.  
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Erasmusstrasse 20, 10553 Berlin, Germany 
(72) BRUDERER, Alex (CH), HERBERT, Juergen (DE), HUNZlKER, Max (CH), 

PROBST, Michel (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất lớp chất dẻo 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất lớp chất dẻo có độ dày của lớp nhỏ hơn 200μm 
ở mặt trên của nền, bao gồm các bước sau: phủ bột chất dẻo lên mặt trên của nền nhờ 
thiết bị phủ bột, sau đó làm sạch mặt dưới của nền, sau đó nung chảy bột chất dẻo được 
phủ trong lò, kết quả là lớp chất dẻo được tạo ra trên nền, và làm nguội nền, trong đó 
nền được vận chuyển liên tục từ bước này tới bước khác trong phương pháp.  
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15th Floor, 12 Creek Street, Brisbane, Queensland 4000, Australia 
(72) COLEMAN, Christopher Gordon (AU), WU, Jie (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị để cấp bùn quặng vào trong bể chứa, bể chứa để làm 

nguội bùn quặng và phương pháp xử lý bùn quặng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để cấp bùn quặng tại nhiệt độ và áp suất 

cao, như bùn quặng xử lý từ các bộ phận hòa tách xử lý theo quy trình Bayer, vào trong 
bể chứa. Quy trình và thiết bị ít nhất về cơ bản loại bỏ vật liệu dạng hạt thể rắn lắng tại 
đáy và lớp cặn tại thành bên bằng cách cấp bùn quặng xử lý từ các bộ phận hòa tách xử 
lý theo quy trình Bayer với chuyển động xoáy vào trong bể chứa làm nguội nhanh.  
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(72) ACTON, Paul D. (GB), MCNALLY, James J. (US), MATTHEWS, Jay M. (US), 

HLASTA, Dennis J. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất được đánh dấu phóng xạ, dược phẩm chứa hợp chất 

này và quy trình điều chế hợp chất này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến các hợp chất được đánh dấu phóng xạ hữu ích cho việc đánh dấu và 

chụp ảnh hoạt động chức năng của TRP M8 (kênh thụ thể điện thế nhất thời M8). Sáng 
chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất được đánh dấu phóng xạ và quy trình 
điều chế các hợp chất được đánh dấu phóng xạ này. 
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(11) 26531 
(21) 1-2011-00138 (51) 7 A01N  25/08,  37/42,  41/10,  43/90,  
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Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) TOMIOKA, Atsushi (JP), SUGIYAMA, Minoru (JP), SUDA, Yukiko (JP), 

KADOKURA, Kaori (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm hóa nông và phương pháp phòng trừ thực vật không 

mong muốn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm hoá nông được cải tiến. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến 

chế phẩm hoá nông rắn bao gồm: (a) chất hóa nông có pKa nằm trong khoảng từ 2 đến 7; 
(b) muối nhôm tan trong nước; (c) khoáng chất silicat. Sáng chế còn đề xuất phương 
pháp phòng trừ thực vật không mong muốn ở vị trí chứa chúng - cụ thể là ở cánh đồng 
lúa - bằng cách sử dụng chế phẩm này.  
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(72) Shinya ABE (JP), Takashi ISHIDA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp ghi thông tin dao động, vật ghi thông tin, thiết bị 

và phương pháp ghi và tái tạo dùng phương pháp và vật ghi 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đĩa quang và phương pháp nhận dạng đĩa quang có thể nhận dạng 
hệ thống ghi của đĩa quang dễ dàng trong thời gian ngắn bằng thiết bị ghi và tái tạo khi 
cả hệ thống ghi rãnh và hệ thống ghi đệm nối đều được sử dụng cho một loại đĩa quang, 
chẳng hạn là BD-R. Cụ thể là, cực tính ngay khi tái tạo thông tin dao động được tạo ra là 
giống nhau trên cả đĩa quang của hệ thông ghi rãnh và đĩa quang của hệ thống ghi đệm 
nối. Hệ thống ghi của đĩa quang thể hiện cực tính dao động tương tự không phụ thuộc 
vào hệ thống ghi có thể được phát hiện dễ dàng bằng cách tìm cực tính bám sát, hệ 
thống ghi này có thể nhận dạng thông tin dao động nhờ thay đổi cực tính bám sát, nhờ 
đó thời gian khởi động của thiết bị ghi và tái tạo có thể được rút ngắn.  
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(72) MAHESHWARI, Shailesh (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp hỗ trợ việc lập lịch để truyền các thông 
báo trạng thái, như các thông báo trạng thái PDCP hoặc thông báo báo nhận RCL, trong 
hệ thống truyền thông không dây. Như được mô tả ở đây, trong khoảng thời gian diễn ra 
cuộc truyền mong muốn của các thông báo trạng thái, tín hiệu trạng thái tương ứng gắn 
với tập các phương tiện mang rađio, các kênh lôgic, hoặc các thành phần khác tương tự 
có thể được cấu hình để truyền trước khi tiến hành (các) cuộc truyền dữ liệu. Bằng cách 
làm như vậy, thực thể nhận có thể thu được tín hiệu trạng thái gần như có thể sớm nhất, 
cho phép thực thể nhận tránh việc tiêu tốn băng thông và/hoặc bộ nhớ không cần thiết do 
phải truyền lại thông tin. Như còn được mô tả ở đây, thông báo trạng thái có thể được ưu 
tiên bằng cách sử dụng phương tiện mang thông tin trạng thái riêng biệt, các chỉ báo 
tương ứng được cung cấp trong các thành phần thông tin xếp hàng trên các phương tiện 
mang rađio tương ứng, danh sách được duy trì các phương tiện mang rađio tương ứng 
chứa thông báo trạng thái, và cơ chế tương tự khác.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật giải quyết nhầm lẫn do gán cùng một ký hiệu nhận dạng 
nút cho nhiều nút nhờ sử dụng kỹ thuật phát hiện nhầm lẫn và sử dụng ký hiệu nhận 
dạng duy nhất của nút. Theo một số khía cạnh, mạng có thể tạo khe thời gian (ví dụ, khe 
thời gian không đồng bộ), trong thời gian này thiết bị đầu cuối truy cập có thể tạm thời 
ngừng theo dõi tín hiệu truyền từ nút nguồn để cho thiết bị đầu cuối truy cập có thể thu 
ký hiệu nhận dạng duy nhất từ nút đích. Theo một số khía cạnh, thiết bị đầu cuối truy 
cập có thể bắt đầu thao tác chuyển vùng ở nút đích sau khi xác định thiết bị đầu cuối 
truy cập có được phép truy cập nút đích hay không. Theo một số khía cạnh, nút nguồn 
có thể chuẩn bị một số nút đích để chuyển vùng tiềm năng trong trường hợp sự nhầm lẫn 
được phát hiện hoặc có khả năng xảy ra. ở đây, nút nguồn có thể gửi thông báo liên 
quan đến việc chuẩn bị nút đích tiềm năng cho thiết bị đầu cuối truy cập, nhờ đó thiết bị 
đầu cuối truy cập sử dụng thông tin chuẩn bị chuyển vùng để khởi tạo việc chuyển vùng 
ở nút đích đó.  
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(54) Phương pháp sản xuất bột nhào và phương pháp sản xuất bánh 

mì 
  (57)     Phương pháp sản xuất bột nhào bao gồm quy trình nghiền #20 nghiền hạt ngũ cốc bằng 

cách quay lưỡi dao nghiền trong hỗn hợp gồm hạt ngũ cốc và chất lỏng và quy trình 
nhào trộn #30 nhào trộn nguyên liệu bột nhào được tạo thành từ hỗn hợp gồm hạt ngũ 
cốc được nghiền và chất lỏng bằng lưỡi dao nhào trộn để thu được bột nhào. Quy trình 
nghiền #20 được thực hiện trước bằng quy trình ngâm trước khi nghiền #10 trong đó hạt 
ngũ cốc và chất lỏng được để đứng yên ở trạng thái được trộn. Trong quy trình nhào trộn 
#30, gluten, gia vị, chất làm nở bột và tương tự được bổ sung vào nguyên liệu bột nhào 
hoặc bột nhào. Khi chất làm nở bột là nấm men, có bước điều chỉnh nhiệt độ của bột 
nhào đến nhiệt độ định trước trước khi bổ sung nấm men.  
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(75) Nguyễn Thuỷ  (VN) 

Số 3-Ngõ 3-Quỳnh Lân-Vĩnh Quỳnh-Văn Điển-Thanh Trì-Hà Nội 
(54) Khung kéo lò xo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung kéo lò xo để kéo lò xo bao gồm bộ khung kéo lò xo (4) gồm 
hai nửa có dạng hình chữ U được chống vào nhau nhờ hai ốc vít (5.3 ) được chốt trên hai 
lỗ (4.1) của khung kéo (4), trên mỗi phần của khung kéo lò xo (4) có hàn cố định hai vít 
me (5.2) vào trung điểm hai cạnh ngắn đối diện nhau của hình chữ nhật, trên khung kéo 
(4) lồng khớp tay đòn đỡ lực (3) sao cho hai ống kim loại tròn (3.1) của tay đòn đỡ lực 
(3) chui qua khung kéo (4) và ống kim loại tròn (3.2) của tay đòn đỡ lực (3) tiếp xúc với 
vít me (5.2), sau đó dùng hai ốc vít (5.3) chốt vào hai lỗ (4.2) trên khung kéo lò xo (4), 
tay vặn (1) được vặn chui qua vít me (5.2) và xuyên qua ống kim loại tròn (3.2) của tay 
đòn đỡ lực (3) và xuyên qua ống trụ tròn (2.2) của móc kéo (2) sau đó siết đầu tay vặn 
(1) bằng một vít me di động (5.1).  
Do đó, sau khi lắp hoàn thành bộ khung kéo lò xo, vặn hai tay vặn (1) thì lò xo bị kéo 
dãn ra. 
Trong kỹ thuật nhờ bộ khung kéo lò xo mà ta có thể tạo ra được lực kéo lớn mà không 
cần hao sức, nhanh gọn, rẻ, dễ thực hiện.   
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(86) PCT/GB2009/001617   30.06.2009 (87) WO2010/001101 07.01.2010 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2011 
(71) CRISP SENSATION HOLDING SA  (CH) 

1, rue Pedro-Meylan 1208 Geneva, Switzerland 
(72) Keith Graham PICKFORD (GB) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp sản xuất thực phẩm bao vụn bánh, vụn bánh được 

sản xuất theo phương pháp này và thực phẩm bao vụn bánh 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất thực phẩm bao vụn bánh, trong đó phương pháp 

này gồm các bước: tạo hỗn hợp nước gồm: hỗn hợp bột gồm một hoặc nhiều bột, natri 
bicacbonat, các chất phụ gia tùy ý được chọn từ nhóm gồm chất phụ gia chế biến, muối, 
chất tạo màu và nước; nạp hỗn hợp này vào trong máy ép đùn; bổ sung tác nhân tạo gel 
nước vào máy ép đùn này; ép đùn hỗn hợp thu được ở nhiệt độ lớn hơn 100oC để tạo ra 
sản phẩm ép đùn; giãn nở sản phẩm ép đùn để tạo ra sản phẩm xốp; sấy khô sản phẩm, 
và nghiền sản phẩm đã được sấy thành vụn bánh.  
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(11) 26538 
(21) 1-2011-00203 (51) 7 B65D  43/04 
(22) 17.07.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/BR2009/000213  17.07.2009 (87) WO 2010/009522 28.01.2010 
(30) PI0802598-3        21.07.2008 BR 
(71) BRASILATA S.A. EMBALAGENS MET¸LICAS  (BR) 

Rua Robert Bosch, 332, 01141-010 Sao Paulo - SP - Brazil 
(72) ¸LVARES, Antonio Carlos Teixeira (BR), SENE, Ant«nio Roberto (BR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Nắp kim loại dùng cho hộp 
  (57)   Sáng chế đề cập tới nắp (20) dùng cho hộp (10), trong đó nắp (20) này bao gồm thành 

đáy (21) kết hợp với thành bên (22) để được đỡ và được cố định theo trục ở mặt trong 
của đế đỡ (S) được xác định bởi lỗ hở (14) của hộp (10). Thành đáy (21) bao gồm phần 
hình khuyên theo chu vi (23), phần giữa (24) và phần gờ hình khuyên (25) gần như có 
dạng hình chữ U ngược và nối phần hình khuyên theo chu vi (23) và phần giữa (24). 
Phần giữa (24) bao gồm panen hình khuyên (24a) và panen ở tâm (24b) nối với nhau 
nhờ phần bậc theo trục (24c), mép theo chu vi ngoài của panen hình khuyên (24a) được 
kết hợp vào phần gờ hình khuyên (25), phần bậc theo trục (24c) được tạo bởi vật liệu 
được làm biến dạng đàn hồi từ phần panen hình khuyên liền kề (24a) và từ phần panen ở 
tâm (24b).  
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(62) 1-2008-02476   
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60/780517    09.03.2006 US 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2008 
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(JP), Hiroaki HAGlWARA (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất xinamit đa vòng và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

  
 
hoặc muối dược dụng của nó, trong đó Ar1 là nhóm imidazolyl có thể được thế bằng 
nhóm alkyl có từ 1 đến 6 nguyên tử cacbon, hoặc nhóm tương tự, Ar2 là nhóm pyridinyl 
có thể được thế bằng nhóm alkoxy có từ 1 đến 6 nguyên tử cacbon hoặc nhóm tương tự, 
X1 là liên kết đôi hoặc liên kết tương tự, và Het là nhóm imidazolyl có thể được thế bằng 
nhóm alkyl có từ 1 đến 6 nguyên tử cacbon, hoặc nhóm tương tự. Hợp chất này hoặc 
muối của nó có tác dụng làm thuốc điều trị hoặc phòng bệnh do dạng tinh bột β gây ra.  
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(22) 15.07.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2009/059049  15.07.2009 (87) WO 2010/012590 04.02.2010 
(30) 08161377.0       29.07.2008 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) Jane HOWARD (GB), Robert Allan HUNTER (GB), Jeremy Robert WESTWELL 

(GB), Janice Elaine WRIGHT (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dạng lỏng làm mềm vải và phương pháp làm ổn định 

chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm mềm vải chứa : i) các thành phần tạo hương thơm 

được bao nang, ii) hoạt chất làm mềm vải, iii) hoạt chất làm ổn định được chọn từ nhóm 
bao gồm từ 0,05 đến 0,2% trọng lượng tính theo tổng trọng lượng của chế phẩm hợp 
chất amoni bậc bốn dạng cation tan trong nước, từ 0,65 đến 1,5% trọng lượng tính theo 
tổng trọng lượng của chế phẩm chất hoạt động bề mặt không thải ion hỗn hợp của nó, và 
iv) từ 0,005 đến 0,1% trọng lượng tính theo tổng trọng lượng của chế phẩm là muối, 
trong đó các nang bao gồm thành nang có các nhóm hoặc các gốc axit yếu trên bề mặt. 
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(11) 26541 
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(86) PCT/US2009/048289 23.06.2009 (87) WO/2010/008844 21.01.2010 
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12/487,499      18.06.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2011 
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Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) AMERGA, Daniel (ET), TENNY, Nathan, Edward (US), RAMACHANDRAN, Vivek, 
V. (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị quản lý sự sửa đổi thông tin hệ thống 

trong hệ thống truyền thông không dây 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị hỗ trợ việc quản lý việc sửa đổi thông tin 

hệ thống trong môi trường truyền thông không dây. Rất nhiều khối thông tin hoặc nhóm 
khối thông tin có thể được sử dụng để cung cấp cho các người sử dụng tương ứng thông 
tin chỉ rõ sự thay đổi đối với các khối hoặc các phần tử cụ thể bên trong tập thông tin hệ 
thống, nhờ đó đơn giản hóa và tăng tốc được tiến trình thu nhận thông tin hệ thống mới 
sau khi sửa đổi. Theo một phương án, bitmap được tạo ra và được truyền khi có sự sửa 
đổi thông tin hệ thống, bitmap này chỉ rõ (các) khối nào và/hoặc các phần tử nào của 
thông tin hệ thống đã được thay đổi trong khi sửa đổi, nhờ đó cho phép người sử dụng 
không đọc hoặc xử lý thông tin hệ thống không thay đổi. Theo một phương án khác, các 
khối tương ứng và/hoặc các phần tử của thông tin hệ thống có thể bao gồm thẻ giá trị nội 
chỉ rõ cho thực thể nhận xem các khối hoặc phần tử tương ứng đã thay đổi chưa, nhờ đó 
cho phép người sử dụng vứt bỏ được các khối hoặc phần tử không thay đổi mà không 
phải xử lý thêm.  
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(72) GOROKHOV, Alexei, Y. (FR), PALANKI, Ravi (IN), KHANDEKAR, Aamod, D. 
(IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị xóa tài nguyên điều khiển trong hệ 

thống truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp hỗ trợ việc yêu cầu xóa tài nguyên trên tài 

nguyên điều khiển từ một hoặc nhiều nút B tiến hoá (eNB) hoặc thiết bị. Một eNB, 
chẳng hạn, eNB vung macro, eNB vùng femto, hoặc eNB vung pico, có thể truyền thông 
báo xóa tài nguyên điều khiển đường liên kết xuôi đến thiết bị người dùng (UE) hướng 
dẫn UE thực hiện xóa (chẳng hạn, tài nguyên điều khiển đường liên kết ngược) hoặc yêu 
cầu xóa khỏi eNB hoặc các thiết bị gây nhiễu (chẳng hạn, tài nguyên điều khiển đường 
liên kết xuôi). Thông báo xóa tài nguyên điều khiển đường liên kết xuôi có thể chỉ rõ tài 
nguyên điều khiển mong muốn và/hoặc thông tin để xác định tài nguyên điều khiển. Do 
đó, việc xóa tài nguyên điều khiển động được cung cấp để việc xóa được yêu cầu làm 
giảm bớt nhiễu trên tài nguyên điều khiển cho eNB quy mô nhỏ. Sau đó, eNB quy mô 
nhỏ có thể truyền thông dữ liệu điều khiển đến UE qua tài nguyên điều khiển; dữ liệu 
điều khiển có thể bao gồm thông báo xóa tài nguyên hướng dẫn UE yêu cầu giảm nhiễu 
xóa tài nguyên dữ liệu tổng quát từ các eNB hoặc tài nguyên.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất làm thuốc nhuộm axit để nhuộm chất nền hữu cơ và 

quy trình điều chế hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I) trong đó các phần tử thế có ý nghĩa 

như được chỉ ra trong các điểm bảo hộ để làm thuốc nhuộm axit, trong đó các thuốc 
nhuộm này được sử dụng để nhuộm các chất nền hữu cơ. Sáng chế còn đề cập đến quy 
trình điều chế hợp chất này.  
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(54) Thiết bị tuyến nổi áp suất 

  (57)    Thiết bị tuyển nối áp suất trong đó các vi bọt khí hút bám hiệu quả vào khối tích tụ, và 
dòng nước thô chảy ra ống dẫn vào bể bên ngoài theo cách đoản mạch được ngăn ngừa, 
bằng cách đó mà việc xử lý tách nổi có thể được tiến hành một cách hiệu quả. Trong 
thiết bị tuyển nổi áp suất bao gồm bể nổi tạo thành thân bể (1) và bể bên trong (2) và 
ống dẫn (10) với phần mở phía trên của nó, nước thô chứa vi bọt khí được cung cấp vào 
phần phía dưới của ống dẫn (10), nảy sinh qua ống dẫn (10) được tạo ra trong bể nổi và 
được đưa vào bể nồi từ phần mở phía trên, tấm ngăn hình khuyên (20) được lắp đặt để 
bao xung quanh phần phía trên của ống dẫn.  
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(72) GANGADURAI, Mohan (IN), KARTHIKEYAN, Srinivasan (IN), GUNASEKARAN, 

Gayathri (IN), HARNE, Vinay Chandrakant (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ điều khiển và phương pháp điều khiển dùng trong hệ thống 

điều khiển lực kéo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ điều khiển (102) và phương pháp điều khiển dùng trong hệ 

thống điều khiển lực kéo (100) của phương tiện giao thông. Bộ điều khiển (102) điều 
khiển sự điều biến các tín hiệu điện (112) nhận được từ nguồn (106), như ắc quy. Sự 
điều biến dựa trên các tín hiệu vị trí van bướm (110) nhận được từ bộ dẫn động van 
bướm (104). Hệ mạch lôgic hoạt động cùng với các thành phần khác của bộ điều khiển 
(102) đặt giới hạn dòng đối với các tín hiệu điện (112). Giới hạn dòng được đặt dựa trên 
các tín hiệu vị trí van bướm (110). Bộ điều khiển (102) còn phát hiện các tín hiệu điện 
điều biến được cấp cho động cơ (108) và so sánh nó với giới hạn dòng được đặt. Trong 
trường hợp tín hiệu điện điều biến vượt quá giới hạn dòng được đặt, thì bộ điều khiển 
(102) làm giảm sự điều biến các tín hiệu điện một cách phù hợp. 
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(72) CREBOLDER Cornelia Adriana Elizabeth (NL), VERHOEVEN Peter (NL), 

BRANDSMA Arjen (NL), PENNINGS Bert (NL), SCHRAUWERS Geert-Jan (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo chi tiết theo phương nằm ngang dùng 

cho đai dẫn động và chi tiết theo phương nằm ngang thu được 
từ phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp chế tạo chi tiết theo phương nằm ngang dùng cho đai 
dẫn động mà lỗ được tạo ra trong đó, lỗ này được giới hạn theo các chiều hướng kính 
bởi các dầm ngang của chi tiết theo phương nằm ngang và được giới hạn theo các chiều 
dọc trục bởi các trụ của chi tiết theo phương nằm ngang, một trong số các trụ này được 
tạo ra có rãnh cắt hoàn toàn, trong đó chi tiết theo phương nằm ngang được đúc áp lực 
liền khối trong hốc khuôn đúc áp lực (51) của khuôn đúc áp lực (50), lỗ nêu trên và rãnh 
cắt của nó được tạo ra bởi lõi ngăn cách (52) tương ứng với nó trong hốc khuôn đúc áp 
lực (51), lõi ngăn cách (52) này trong bất cứ trường hợp nào côn có hiệu quả từ trụ cắt 
rãnh theo chiều của trụ không cắt rãnh kia.  
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(SE), BUTLIN Roger John (GB), CAMPBELL Leonie (GB), DAVIES Robert Darren 
Morse (GB), FAGERHAG Jonas Rickard (SE), JURVA Ulrik (SE), POINTON Helen 
Claire (GB), ROBB Graeme Richard (GB), SCHNECKE Volker (DE), SVENSSON 
HENRIKSSON Anette Marie (SE), WALKER Rolf Peter (GB), WARING Michael 
James (GB), WESTERLUND Christer Ralf (SE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất pyrazolo[3,4]pyrimiđin-4-yl, quy trình điều chế và 

dược phẩm chứa chúng để điều trị bệnh đái tháo đường và 
bệnh béo phì 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I):  
 

  
 
là hữu ích trong việc điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh hoặc tình trạng bệnh qua trung gian 
glucokinaza (GLK hoặc GK), dẫn đến làm giảm ngưỡng glucoza để tiết insulin. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề xuất quy trình điều chế và dược phẩm chứa hợp chất nêu trên. 
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(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
(72) HIRANO, Jun (JP), ARAMAKI, Takashi (JP), IKEDA, Shinkichi (JP), AOYAMA, 

Takahisa (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống truyền thông, thiết bị xử lý truyền thông và thiết 

bị xử lý xác thực 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kỹ thuật thực hiện chuyển vùng phiên giữa các thiết bị có chức năng 

tạo khoá khác nhau theo giao thức xác thực. Theo kỹ thuật này, khi thiết bị người dùng 
(UE: User Equipment) (200) chuyển vùng phiên truyền thông để thu nội dung từ máy 
chủ nội dung (700) sang nút đích (300), trước hết thiết bị UE truyền thông tin (thông tin 
chuyển vùng (HO: HandOver) phiên) cần dùng để chuyển vùng phiên đến nút đích (bước 
S1001). Nút đích thực hiện quy trình xác thực với máy chủ xác thực (600) trên mạng mà 
thiết bị UE kết nối với và thông báo cho máy chủ xác thực biết thông tin HO phiên 
truyền đi từ thiết bị UE (bước S1003). Máy chủ xác thực thực hiện quy trình xác thực 
chuyển vùng phiên dựa vào thông tin HO phiên, và nếu quy trình xác thực thành công, 
thì phiên truyền thông được chuyển vùng từ máy chủ nội dung sang nút đích, và nội 
dung sẽ được cung cấp cho nút đích (bước S1005).  
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(72) NUSSER, Rainer (DE), GEIGER, Ulrich (DE), HASEMANN, Ludwig (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất làm thuốc nhuộm axit và quy trình điều chế hợp 

chất này 
  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức chung (I) trong đó phần tử thế có nghĩa như đã 

nêu ra trong yêu cầu bảo hộ để làm thuốc nhuộm axit, trong đó thuốc nhuộm này được sử 
dụng để nhuộm chất nền hữu. Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này.  
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NlSHIZAWA, Tomohiro (JP), YAMAGUCHI, Mitsuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dị vòng thơm chứa nitơ và dược phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất có tác dụng điều chỉnh lượng lipit trong máu. Sáng chế đề 
xuất hợp chất được có công thức chung (I) hoặc muối dược dụng của nó, trong đó A là 
nhóm dị vòng thơm có 5 cạnh chứa nitơ; R1 là COOH hoặc nhóm tương tự; mỗi nhóm R2 
độc lập là alkyl hoặc nhóm tương tự; mỗi nhóm R3 là nhóm phenyl tuỳ ý được thế, nhóm 
phenylalkyl tùy ý được thế hoặc nhóm tương tự; m là 0, 1, 2 hoặc 3; n là 0 hoặc 1; mỗi 
nhóm trong số các nhóm R4, R5, R6 và R7 là H, alkyl hoặc nhóm tương tự; B là nhóm 
naphthyl tùy ý được thế, nhóm dị vòng thơm tùy ý được thế  hoặc nhóm được thể hiện 
bởi công thức (II) dưới đây, trong đó mỗi nhóm B1 và B2 là nhóm phenyl tùy ý được thế 
hoặc nhóm dị vòng thơm tùy ý được thế.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất điều biến kênh ion canxi và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (1) và muối dược dụng của nó là các chất 
chẹn kênh Cavx được sử dụng trong điều trị các tình trạng bệnh khác nhau bao gồm đau.  
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Mangala (IN), CORDINGLEY, Matthew, Robert (GB), RUSSELL, Claire, Janet (GB), 
TYTE, Melloney (GB) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất 5-heteroxyclylalkyl-3-hydroxy-2- phenylxyclopent-2-

enon,  chế phẩm diệt cỏ chứa chúng và phương pháp phòng trừ 
cỏ và cỏ dại 

  (57)     

  
 

Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I), trong đó các phần tử thế như được 
xác định ở điểm 1, là thích hợp để sử dụng làm chất diệt cỏ.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Bộ truyền động tự động theo cấp dùng cho phương tiện giao 

thông kiểu ngồi chân để hai bên, cụm công suất có bộ truyền 
động này và phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 
có cụm công suất đó 

  (57)    Sáng chế đề xuất bộ truyền động tự động theo cấp tập trung khối lượng theo hướng chiều 
dọc của nó. Bộ truyền động tự động theo cấp (31) gồm trục vào (52), trục truyền (54), 
trục ra (33), khớp ly hợp thứ nhất (55) được nối và ngắt nối tương ứng với tốc độ quay 
của trục vào (52), cơ cấu truyền công suất thứ nhất và thứ hai (26 và 27), và khớp ly hợp 
thứ hai (70) được nối và ngắt nối tương ứng với tốc độ quay của trục truyền (54). Trục 
truyền (54) được bố trí về phía sau của trục vào (52). Khi khớp ly hợp thứ nhất (55) được 
nối, cơ cấu truyền công suất thứ nhất (26) truyền chuyển động quay của trục vào (52) tới 
trục truyền (54). Khớp ly hợp thứ hai (70) được bố trí trên trục truyền (54). Khi khớp ly 
hợp thứ hai (70) được nối, cơ cấu truyền công suất thứ hai (27) truyền chuyển động quay 
của trục truyền (54) tới trục ra. Đầu trước (70b) của khớp ly hợp thứ hai (70) nằm ở phía trước 
đầu sau (55a) của khớp ly hợp thứ nhất (55) khi nhìn theo hướng trục của trục vào (52).  
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(72) POLLAKOWSKI, Olaf (DE), SCHMIDT, Joerg (DE), SUERBAUM, Clemens (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị quản lý thiết bị mạng 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị quản lý (100), thiết bị này bao gồm thiết bị prô-fin (101, 101a, 
101e) và thiết bị tiến trình (102, 102a, 102e), trong đó thiết bị prô-fin (101, 101a, 101e) 
được làm thích ứng để bao gồm ít nhất một prô-fin tiến trình. Hơn nữa, thiết bị tiến trình 
(102, 102 a, 102e) được làm thích ứng để tạo ra phần mô tả tiến trình bằng cách sử dụng 
ít nhất một prô-fin tiến trình, trong đó phần mô tả tiến trình tạo ra là phần mô tả của tiến 
trình vật lý. Phần mô tả tiến trình tạo ra này có thể được thực thi để điều khiển tiến trình 
vật lý theo phần mô tả tiến trình tạo ra.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo dòng ngang hàng 

  (57)     Theo một phương án thực hiện làm ví dụ của sáng chế, thiết bị bao gồm bộ xử lý được 
cấu hình để gán ít nhất một trong số nhiều đơn vị dữ liệu giao thức truyền thời gian thực 
vào ít nhất một trong số ít nhất hai phiên tạo dòng giao thức truyền thời gian thực từng 
phần ngang hàng, dựa ít nhất một phần trên ít nhất một dấu thời gian được kết hợp với ít 
nhất một trong số nhiều đơn vị dữ liệu giao thức thời gian thực. Nhiều đơn vị dữ liệu 
giao thức truyền thời gian thực được kết hợp với dòng phương tiện giao thức truyền thời 
gian thực.  
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(21) 1-2011-00372 (51) 7 B65B  55/10, A61L  2/18 
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70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) OLANDERS, Par (SE), ANDERSSON, Jan (SE), SAElDIHAGHl, Arash (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đo nồng độ và buồng tiệt trùng và máy nạp phôi liệu 

có thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị (36, 100, 200) đo nồng độ khí có thể oxy hóa, thiết bị này 

bao gồm chất xúc tác (102) bên trong vỏ (101, 201). Chất xúc tác được bao quanh bởi 
tấm ngăn (105) bên trong vỏ. Thiết bị (100, 200) còn bao gồm ít nhất hai nhiệt kế, một 
nhiệt kế được đặt ở cửa vào của thiết bị, và nhiệt kế còn lại được đặt bên trong chất xúc 
tác (102). Thiết bị còn có dụng cụ để tính nồng độ dựa vào các quá trình đo nhiệt độ. 
Sáng chế cũng đề cập đến buồng tiệt trùng và máy nạp phôi liệu có thiết bị theo các 
điểm yêu cầu bảo hộ chính.  

 
 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
252 

(11) 26557 
(21) 1-2011-00384 (51) 7 A61F  13/15,  13/49 
(22) 07.08.2009 (43) 27.06.2011 
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(72) YAMAMOTO, Hiroki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút có thành phần dải thắt 
lưng, bao gồm: việc vận chuyển phần liên tục (chẳng hạn là các phần liên tục từ thứ hai 
đến thứ bảy) bao gồm các vùng dải thắt lưng (1A) và (1B) tương ứng với thành phần dải 
thắt lưng. Trong việc vận chuyển, phần liên tục là không đối xứng qua đường tâm (CL) 
của phần liên tục theo hướng  chuyển động của phần liên tục và được vận chuyển trong 
khi được đỡ trên ít nhất là băng tải thứ nhất (110) và băng tải thư hai (120).  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị cắt và phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị cắt (100) cấp tấm vải (200) ở giữa con lăn khuôn (10) và 
con lăn đe (20) và cắt phần liên tục (210) của tấm vải (200). Thiết bị cắt (100) bao gồm 
khối vận chuyển phần liên tục (30) được kết cấu để đỡ và vận chuyển phần liên tục (210) 
của tấm vải là liên tục theo hướng chuyển động của tấm vải và khối vận chuyển phần 
gián đoạn (40) được kết cấu để đỡ và vận chuyển phần gián đoạn của tấm vải là gián 
đoạn theo hướng chuyển động của tấm vải. Con lăn khuôn (10) bao gồm phần đường 
kính lớn thứ nhất (12) mà mặt biên phía ngoài của nó được tạo ra có lưỡi cắt (15) được 
kết cấu để cắt phần liên tục (210) của tấm vải. Con lăn đe (20) bao gồm phần đường 
kính lớn thứ hai (22) được bố trí hướng vào phần đường kính lớn thứ nhất (12). Nhờ khối 
vận chuyển phần gián đoạn (40), phần gián đoạn (220) đi qua ở giữa con lăn khuôn (10) 
và con lăn đe (20) mà không tiếp xúc với phần đường kính lớn thứ nhất (12) và phần 
đường kính lớn thứ hai (22).  
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(72) OGLE, Jeffrey Michael (US), SIMS, Johnny Duran (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm phân bón giải phóng có kiểm soát và phương pháp sản 

xuất chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm phân bón giải phóng có kiểm soát và các phương pháp 

sản xuất chế phẩm phân bón giải phóng có kiểm soát được mô tả. Chế phẩm phân bón 
giải phóng có kiểm soát bao gồm nhân phân bón tan được trong nước được bọc bởi một 
lớp polyme, một lớp trung gian, và một lớp lưu huỳnh, lớp lưu huỳnh có thể được bọc 
bởi một lớp không tan trong nước bên ngoài.  
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(71) IDEAPAINT, INC.  (US) 

25 First Street, Suite 100, Cambridge, MA 02141, United States of America 
(72) GOSCHA, John (US), DONBROSKY, Martin, Douglas (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Sản phẩm ghi-xoá được có lớp phủ dựa trên dung môi và có bề 

mặt ghi- xoá được và phương pháp tạo ra sản phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm ghi-xoá được có lớp phủ dựa trên dung môi có bề mặt 

ghi-xoá được. Lớp phủ này có nhiều đặc tính mong muốn. Ví dụ, lớp phủ này hoá rắn 
nhanh chóng trong điều kiện môi trường, có mức độ thoát hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 
thấp và có xu hướng tạo ra các hình ảnh mờ giảm, ngay cả khi sử dụng trong thời gian 
dài. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo ra sản phẩm ghi-xoá được, phương pháp 
thể hiện thông tin một cách có thể ghi-xoá được và chế phẩm phủ dựa trên dung môi 
dùng cho bề mặt ghi-xoá được.  
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Mitsuru (JP), GOTOU, Mika (JP), SHOWELL, Graham, Andrew (GB), TEALL, 
Martin, Richard (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất benzazepin, hợp chất trung gian, phương pháp điều 

chế và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức:  
 

  
 

trong đó R1, n, A, X và Z là như được xác định trong bản mô tả.  
Sáng chế cũng đề cập đến hợp chất trung gian, phương pháp điều chế và dược phẩm 
chứa hợp chất này.  
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(22) 15.07.2009 (43) 27.06.2011 
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Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) Guido Galley (DE), Annick Goergler (FR), Katrin Groebke Zbinden (CH), Roger 

Norcross (CH) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hợp chất 4,5-dihydro-oxazol-2- yl và thuốc điều trị bệnh rối 

loạn chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I)  

 

  
 
trong đó các định nghĩa đã được nêu rõ theo điểm 1 Yêu cầu bảo hộ.  
Các hợp chất đề cập có công thức I theo sáng chế có thể được sử dụng để điều trị các 
bệnh liên quan đến chức năng sinh học của các thụ thể liên quan đến amin vết, các bệnh 
đó là bệnh trầm cảm, các rối loạn lo âu, rối loạn lo âu lưỡng cực, rối loạn liên quan đến 
tính hiếu động thái quá thiếu sự tập trung, các rối loạn liên quan đến stress, các chứng 
loạn thần kinh, bệnh tâm thần phân liệt, các bệnh thần kinh, bệnh Parkinson, các rối 
loạn thoái hoá thần kinh, bệnh Alzheimer, chứng động kinh, chứng đau nửa đầu, lạm 
dụng hoá chất và các rối loạn chuyển hoá, các rối loạn ăn uống, các bệnh tiểu đường, 
các biến chứng do bệnh tiểu đường, bệnh béo phì, rối loạn tăng lipit huyết, các rối loạn 
tiêu thụ và đồng hoá năng lượng, các rối loạn và sai lệch chức năng nội cân bằng nhiệt 
độ cơ thể, các rối loạn nhịp ngày đêm và giấc ngủ, và các rối loạn tim mạch.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất xúc tác oligome hoá etylen, quy trình sản xuất oligome 

etylen và quy trình sản xuất olefin sử dụng chất xúc tác này
  (57)    Etylen được oligome hóa với chất xúc tác trong đó niken được mang trên chất mang có 

chứa silic dioxit và nhôm oxit. Chất xúc tác có ít biến tính trong thời gian dài và tạo ra 
các oligome với hiệu suất cao.  
Chất xúc tác oligome hóa etylen bao gồm chất mang và hợp chất niken được mang trên 
chất mang, chất mang bao gồm silic dioxit và nhôm oxit, và lượng niken được mang 
nằm trong khoảng từ 0,0001 đến 1% trọng lượng tính theo trọng lượng của chất mang, 
và tỷ lệ mol của silic dioxit với nhôm oxit trong chất mang (SiO2/Al2O3) nằm trong 
khoảng từ 100 đến 2000. Theo quy trình của sáng chế, etylen được oligome hóa bằng 
cách sử dụng chất xúc tác này.  
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(54) Khối lọc hạt 

  (57)    Sáng chế liên quan đến một khối lọc hạt hình bán cầu hoặc hình xuyến để lọc các chất 
gây ô nhiễm dạng hạt bao gồm các vi sinh vật như các u nang, các vi khuẩn và các vi rút 
trong khi đồng thời cung cấp các tốc độ dòng chảy tương đối cao trong suốt một thời 
gian dài. Sáng chế này đặc biệt hữu ích cho việc kết hợp trong một bộ lọc nước để quá 
trình lọc nước dưới trọng lực mà loại bỏ các chất gây ô nhiễm trên bên cạnh các chất gây 
« nhiễm hóa học. Trong số các phương pháp được biết đến trong kỹ thuật, lọc là phương 
pháp được sử dụng rộng rãi nhất, vì nó tương đối rẻ và không đòi hỏi nạp điện liên tục. 
Tuy nhiên, các bộ lọc có nhược điểm là không thể loại bỏ được hết các tạp chất trong 
nước hoặc gây tắc nghẽn nhanh hơn và cần được thay thế. Sáng chế này nhằm mục đích 
giải quyết nhược điểm này. Theo đó, sáng chế cung cấp một khối lọc hạt dạng hình bán 
cầu hoặc hình xuyến bao gồm lớp đầu tiên có các hạt kích thước từ 30 đến 60 mắt lưới 
và lớp thứ hai của các hạt kích thước từ 60 đến 200 mắt lưới gắn hoàn toàn với nhau 
bằng một chất kết dính.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy dệt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy dệt bao gồm các điểm xử lý để dệt nhiều sợi tơ kép. Máy dệt 
này bao gồm các cơ cấu cấp cho mỗi điểm xử lý và hệ thống dệt để dẫn hướng, kéo và 
dệt một trong số các sợi. Thiết bị làm nóng trung tâm được đi kèm với các điểm xử lý để 
xử lý nhiệt các sợi, trong đó các hệ thống dệt bên trong các điểm xử lý ở phía sau thiết 
bị làm nóng mỗi hệ thống phân định ranh giới khoảng cách dệt. Để xử lý tất cả các sợi 
có chất lượng như nhau, theo sáng chế các hệ thống dệt của các điểm xử lý đi kèm với 
đầu ra sợi của thiết bị làm nóng được giữ theo cách bố trí đối xứng so với thiết bị làm 
nóng sao cho các sợi bên trong các điểm xử lý có thể được dẫn hướng ở các khoảng cách 
dệt có cùng một chiều dài.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tế bào quang điện, phương pháp sản xuất tế bào quang điện 

này và hệ thống phát điện năng 
  (57)   Sáng chế đề cập đến tế bào quang điện bao gồm lớp chứa chất pha tạp tiếp xúc với lớp 

bán dẫn. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần phủ chứa nước và quy trình điều chế hợp phần này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp phần phủ chứa nước có tính lưu biến bao 
gồm các bước: i) tạo ra chất làm phân tán chứa nước của hệ chất liên kết bao gồm các 
nhóm chức năng cacbonyl và hydrazit cho sự tạo thành liên kết ngang; và ii) phản ứng 
trong chất làm phân tán chứa nước, amin ete với tris(isoxianat) isoxianurat để tạo thành 
tác nhân kiểm soát độ bám polyure. Sáng chế còn đề cập đến hợp phần phủ chứa nước. 
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(54) Dẫn xuất được nitơ hóa của narciclasin và pancratistatin, 

phương pháp điều chế chúng và dược phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất được nitơ hóa của narciclasin và pancratistatin có công 

thức tổng quát (I) sau:  
 

  
 
và muối dược dụng của chúng.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này dùng trong điều trị 
bệnh ung thư và phương pháp điều chế chúng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống thu năng lượng sóng và phương pháp sản xuất điện 

năng 
  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống thu năng lượng sóng để sản xuất điện năng. Hệ thống này 

bao gồm thân nổi (1) được bố trí để nổi trên biển và máy phát điện tuyến tính (2) có 
stato (5) và phần chuyển động qua lại (8) sẽ chuyển động tịnh tiến theo đường trục ở 
giữa. Stato (5) được bố trí để neo ở đáy biển và phần chuyển động qua lại (8) được nối 
với thân nổi (1) nhờ phương tiện nối (3, 7). Theo sáng chế, máy phát (2) được chứa trong 
vỏ kín nước (4) có thành mặt đầu trên với miệng mà phương tiện nối (7) kéo dài qua đó. 
Miệng này có đệm kín (12) bịt kín tỳ vào phương tiện nối (7). Đệm kín (12) được lắp 
theo cách linh động. Sáng chế cũng đề cập tới phương pháp để sản xuất điện năng.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhựa để đúc bọt liên kết ngang, vật đúc bọt liên kết 

ngang và phương pháp sản xuất vật đúc bọt liên kết ngang 
  (57)     Chế phẩm nhựa để đúc bọt liên kết ngang bao gồm:  

hợp phần polyme chứa thành phần (A) sau đây với lượng 100 phần trọng lượng và thành 
phần (B) sau đây với lượng nằm trong khoảng từ 0,5 đến 20 phần trọng lượng;  
tác nhân tạo bọt; và  
tác nhân tạo liên kết ngang, trong đó  
thành phần (A) là polyme gốc etylen thoả mãn các điều kiện (a1) đến (a2) sau đây:  
(a1) tỷ trọng nằm trong khoảng từ 860 đến 935kg/m3, và  
(a2) tốc độ dòng nóng chảy (MFR) nằm trong khoảng từ 0,1 đến 10g/10 phút. thành 
phần (B) là copolyme etylen-α-olefin thoả mãn các điều kiện (b1) đến (b3) sau đây:  
(b1) tỷ trọng nằm trong khoảng từ 890 đến 925kg/m3,  
(b2) độ nhớt thực [η] được xác định trong dung dịch tetralin nằm trong khoảng từ 4 đến 
15 dL/g, và  
(b3) năng lượng hoạt hoá của dòng (Ea) nhỏ hơn 50kJ/mol.  
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(54) Chế phẩm dược dụng thể rắn và phương pháp làm ổn định hoặc 

cải thiện tính tan của hợp chất benzimidazol trong chế phẩm 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm thể rắn chứa hợp chất có công thức (I)  
 

  
 
trong đó mỗi ký hiệu được xác định trong bản mô tả, hoặc là muối của chúng, tác nhân 
điêu chỉnh độ pH và chất lợi tiểu, là chế phẩm vượt trội về tính ổn định và tính tan của 
hợp chất có công thức (I) và chất lợi tiểu.  
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(54) Thiết bị làm sạch nước 

  (57)    Sáng chế này đề cập đến một thiết bị làm sạch nước gồm một vỏ ngoài được cấu tạo để 
nối thiết bị làm sạch nước với mặt ngoài của thùng chứa nước; thiết bị làm sạch nước 
bao gồm một ngăn làm sạch được cấu tạo để giữ chế phẩm làm sạch nước; một ngăn 
trên được hình thành phía bên trên của ngăn làm sạch và một ngăn đáy được hình thành 
phía dưới của ngăn làm sạch; một máng để chuyển nước từ thùng chứa tới ngăn đáy, 
nước từ ngăn đáy được đưa vào ngăn làm sạch và chảy qua ngăn làm sạch; và đường ra 
để chuyển nước chảy ra từ ngăn làm sạch tới đầu ra của thiết bị làm sạch.  
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M. (NL), DE HAAN, Wiebe (NL), MOLL, Hendrik, F. (NL) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo ra và kết xuất tín hiệu ảnh ba 

chiều 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra tín hiệu ảnh ba chiều bao gồm các bước thu 

thành phần ảnh thứ nhất, thu thành phần ảnh thứ hai để tạo ra ảnh ba chiều kết hợp với 
thành phần ảnh thứ nhất, thu thành phần văn bản để đưa vào trong ảnh ba chiều, thu 
thành phần dữ liệu chứa thông tin vị trí mô tả vị trí của thành phần văn bản trong ảnh ba 
chiều, và tạo ra tín hiệu ảnh ba chiều có thành phần ảnh thứ nhất, thành phần ảnh thứ 
hai, thành phần văn bản, và thành phần dữ liệu. Tín hiệu được kết xuất bằng cách kết 
xuất ảnh ba chiều từ thành phần ảnh thứ nhất và thành phần ảnh thứ hai, bước kết xuất 
ảnh ba chiều bao gồm bước kết xuất thành phần văn bản trong ảnh ba chiều, trong đó 
bước kết xuất thành phần văn bản bao gồm bước điều chỉnh các thông số ba chiều của 
ảnh ba chiều tại vị trí thành phần văn bản được kết xuất.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất ức chế protein kinaza được hoạt hóa bởi tác nhân phân 

bào P38, dược phẩm chứa chất ức chế này và quy trình điều chế 
nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  
 

  
 
hoặc muối  hoặc solvat dược dụng của chúng, trong đó bao gồm tất cả các tautome của 
chúng, dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình điều chế hợp chất này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất để sử dụng trong việc điều trị bệnh thoái biến và 

bệnh viêm và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin có công thức (I)  

 

  
 
Hợp chất này có thể được bào chế thành dược phẩm, và có thể được sử dụng để phòng 
ngừa và điều trị các tình trạng bệnh ở động vật có vú bao gồm người, bao hàm trong ví 
dụ không nhằm mục đích giới hạn các bệnh liên quan đến thoái biến sụn, thoái biến 
xương và/hoặc khớp, ví dụ viêm xương khớp; và/hoặc các tình trạng bệnh liên quan đến 
các phản ứng viêm hoặc miễn dịch, như bệnh Crohn, viêm đa khớp dạng thấp, bệnh vảy 
nến, bệnh dị ứng đường khí (ví dụ, bệnh hen, viêm mũi), viêm khớp tự phát ở trẻ em, 
viêm kết tràng, các bệnh viêm ruột, các tình trạng bệnh do nội độc tố gây ra (ví dụ, các 
biến chứng sau phẫu thuật có tim nhân tạo hoặc các tình trạng nội độc tố mãn tính góp 
phần gây ra, ví dụ bệnh suy tim mãn tính), các bệnh liên quan đến suy giảm vòng tuần 
hoàn sụn (ví dụ, các bệnh bao gồm sự kích thích đồng hoá các tế bào sụn), các dị dạng 
sụn bẩm sinh, các bệnh liên quan đến tăng tiết IL6 và thải bỏ miếng ghép (ví dụ, thải bỏ 
cơ quan ghép) và các bệnh tăng sinh.  
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(71) NIKE INTERNATIONAL, LTD.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) MESCHTER James C. (US), JOHNSON Jeffrey L. (US), UESATO Lia M. (US), 

CASILLAS Tina M. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chi tiết phức hợp có lớp nối polyme 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chi tiết phức hợp (80) bao gồm lớp nền (81), vật liệu polyme dẻo 
nóng (83), sợi chỉ (82), và lớp phủ (84). Lớp nền có bề mặt thứ nhất và bề mặt thứ hai 
đối diện. Vật liệu polyme (83) được tách rời khỏi lớp nền (81), kéo dài vào trong lớp nền 
(81), và được định vị ít nhất một phần ở bề mặt thứ nhất. Sợi chỉ (82) có đoạn nằm sát 
liền với lớp bề mặt thứ nhất và gần như song song với bề mặt thứ nhất trên một khoảng ít 
nhất là năm xentimét, và sợi chỉ (82) được liên kết vào lớp nền bằng vật liệu polyme 
(83). Lớp phủ (84) được bố trí sát liền với bề mặt thứ nhất và được liên kết vào lớp nền 
(81) bằng vật liệu polyme (83), và đoạn của sợi chỉ (82) được định vị giữa lớp phủ (84) 
và lớp nền (81).  
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(21) 1-2011-00513 (51) 7 C08G  63/78 
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(72) HAAN, Robert Edgar (NL), JANSEN, Peter Paul (NL), DE VOS, Siebe Cornelis (NL), 
VAN BREUGEL, Jan (NL), KREIS, Peter Willi (CH), LANFRANCHI, Sarah (CH) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình liên tục để polyme hóa mở vòng các monome este 

mạch vòng để tạo thành polyeste béo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình liên tục để polyme hóa mở vòng các monome este mạch 

vòng để tạo thành polyeste béo ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 100oC đến 240oC, bao 
gồm các bước:  
a) liên tục cung cấp monome este mạch vòng và chất xúc tác polyme hóa vào thiết bị 
phản ứng trộn liên tục, thiết bị phản ứng này được vận hành ở điều kiện thuận lợi cho 
quy trình polyme hóa để tạo thành hỗn hợp phản ứng đã polyme hóa sơ bộ,  
b) liên tục lấy hỗn hợp phản ứng đã polyme hóa sơ bộ ra khỏi thiết bị phản ứng trộn liên 
tục và liên tục cung cấp hỗn hợp phản ứng đã polyme hóa sơ bộ này vào thiết bị phản 
ứng dòng chảy nút, thiết bị phản ứng dòng chảy nút được vận hành dưới điều kiện 
polyme hóa, trong đó hỗn hợp phản ứng được polyme hóa tới mức độ polyme hóa ít nhất 
bằng 90%, để tạo thành polyme,  
c) liên tục lấy polyme ra khỏi thiết bị phản ứng dòng chảy nút.  
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(30) 61/196,732     25.08.2008 US 

12/499,359     08.07.2009 US 
(71) J.M. HUBER CORPORATION  (US) 

1000 Parkwood Circle, Suite 1000, Atlanta, GA 30399, United States of America 
(72) PITCOCK, William, Henry, Jr. (US), GALLIS, Karl, W. (US), OFFIDANI, John, V. 

(US), DARSILO, Michael, S. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nguyên liệu oxit silic kết tủa, thuốc đánh răng chứa chúng 

và phương pháp xử lý răng động vật có vú 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nguyên liệu oxit silic kết tủa dùng làm chất mài mòn hoặc chất làm 

đặc trong chế phẩm thuốc đánh răng đồng thời có khả năng bịt kín các tiểu quản trong 
ngà răng để làm giảm độ nhạy của ngà răng. Nguyên liệu oxit silic kết tủa này có cỡ hạt 
đủ nhỏ và có mức diện tích ion nhất định, ví dụ, nhờ việc điều chỉnh đặc tính thế zeta 
của nguyên liệu oxit silic kết tủa bằng các kim loại nhất định để tạo ra sức hút tĩnh hữu hiệu 
và tích tụ chúng trong tiểu quản ngà răng khi sử dụng chế phẩm thuốc đánh răng này.  
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AZARIAN YAZDI, Kambiz (IR), JI, Tingfang (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống và phương pháp quản lý mạng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp quản lý mạng. Theo một phương án, hệ 
thống quản lý mạng bao gồm bộ thu để thu dữ liệu từ nhiều thực thể, bao gồm các trạm 
cơ sở và/hoặc thiết bị cầm tay thuê bao, bộ xử lý để tạo lập bản đồ mạng hoặc khuyến 
nghị dựa vào dữ liệu thu được, thiết bị hiển thị để hiển thị bản đồ mạng hoặc khuyến 
nghị, và bộ truyền để truyền lệnh dựa vào khuyến nghị.  
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1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) HIRAISHI, Yasuhiro (JP), NONOMURA, Muneo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm ổn định và phương pháp làm ổn định dược phẩm này, 

chế phẩm dạng rắn và phương pháp làm ổn định chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm hoặc chế phẩm dạng rắn chứa thành phần dược tính 

được làm ổn định và phương pháp làm ổn định dược phẩm này.  
Theo sáng chế, dược phẩm có thể được làm ổn định bằng cách chứa thành phần dược 
tính không peptit có nhóm amino bậc một hoặc bậc hai, tá dược và hợp chất axit. Ngoài 
ra, chế phẩm dạng rắn chứa thành phần dược tính, oxit titan, chất dẻo hoá và axit hữu cơ 
có thể làm gia tăng độ ổn định của thành phần dược tính khi chiếu sáng.  
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(72) Taiji SASAKl (JP), Hiroshi YAHATA (JP), Tomoki OGAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật ghi, thiết bị phát lại và mạch tích hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật ghi, thiết bị phát lại và mạch tích hợp dùng cho sự phát lại viđeo 
lập thể, trong đó cặp các luồng viđeo cảnh nhìn chính và cảnh nhìn phụ và luồng các đồ 
họa được ghi trên đĩa BD-ROM. Siêu dữ liệu được cung cấp trong mỗi GOP trong luồng 
viđeo cảnh nhìn phụ. Siêu dữ liệu bao gồm thông tin dịch vị. Thông tin dịch vị định rõ 
điều khiển dịch vị đối với nhiều hình tạo thành GOP. Điều khiển dịch vị để cung cấp 
dịch vị trái và dịch vị phải đối với các hoành độ ở mặt phẳng các đồ họa để tạo ra cặp 
các mặt phẳng các đồ họa, và kết hợp chúng một cách riêng lẻ với các mặt phẳng viđeo 
cảnh nhìn chính và cảnh nhìn phụ. Luồng viđeo cảnh nhìn phụ được tạo gói và được dồn 
kênh trong luồng truyền tải. Phần đầu của mỗi gói TS bao gồm cờ ưu tiên TS. Các gói 
TS bao gồm siêu dữ liệu có giá trị cờ ưu tiên TS khác nhau so với các gói TS bao gồm 
các hình cảnh nhìn phụ.  
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(72) Youhei MIWA (JP), Tadayoshi SAITOU (JP), Masato TAGUCHI (JP), Mikihiro 
UCHIZONO (JP), Tetsuya ATSUMI (JP), Tsutomu IBUKI (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần nhựa epoxy và vật liệu tẩm trước sử dụng hợp phần 

nhựa này, vật liệu composit dạng ống được gia cường bằng sợi 
được sản xuất từ vật liệu tẩm trước và phương pháp sản xuất 
vật liệu composit dạng ống này và sản phẩm nhựa composit 
được gia cường bằng sợi 

  (57)    Sáng chế đề cập tới vật liệu composit dạng ống đã được gia cường bằng sợi. Bằng cách 
hoàn thiện việc lưu hóa trong thời gian ngắn thậm chí ở nhiệt độ thấp và sử dụng hợp 
phần nhựa epoxy làm nhựa nền của vật liệu tẩm trước, có thể thu được sản phẩm nhựa 
composit đã được gia cường bằng sợi như vật liệu composit dạng ống đã được gia cường 
bằng sợi có các tính chất cơ học tốt và, cụ thể hơn, độ bền va đập tốt. Hợp phần nhựa 
epoxy này bao gồm thành phần A, thành phần B, thành phần C, thành phần D và thành 
phần E, trong đó tỷ lệ hàm lượng của các nguyên tử lưu huỳnh là bằng hoặc lớn hơn 
0,2% khối lượng và bằng hoặc nhỏ hơn 7% khối lượng, và tỷ lệ hàm lượng của thành 
phần C là bằng hoặc lớn hơn 1% khối lượng và bằng hoặc nhỏ hơn 15% khối lượng. 
Thành phần A là nhựa epoxy, thành phần B là sản phẩm phản ứng của nhựa epoxy và 
các hợp chất amin bao gồm nguyên tử lưu huỳnh trong phân tử (nhựa epoxy không được 
phản ứng và/hoặc các hợp chất amin có thể được bao gồm trong hợp phần này), thành 
phần C là hợp chất polyamit tan được trong thành phần A, thành phần D là các hợp chất 
ure, và thành phần E là dixyandiamit.  
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(72) KIM, Bum Su (KR), KIM, Hong Jun (KR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hệ thống cấp không khí để thở 

  (57)    Sáng chế đề cập đến một hệ thống cấp khí thở cho không gian làm việc, mà thông qua 
một cấu trúc cung cấp không khí ba cấp bao gồm một thiết bị cung cấp khí chính để nén, 
làm khô và lọc không khí được cung cấp từ khí quyển để khí thở được cung cấp cho 
không gian làm việc, một thiết bị cung cấp khí công nghiệp để cung cấp khí công nghiệp 
được sử dụng trong máy xử lý tới không gian làm việc, và một thiết bị cung cấp khí khẩn 
cấp để cung cấp khí thở vào không gian việc trong trường hợp khẩn cấp, trong đó hoạt 
động của thiết bị cung cấp không tương ứng được kiểm soát một cách có hệ thống, nhờ 
đó tăng độ tin cậy của việc cung cấp không khí.  
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TINKLER, Ian (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tạo đồ uống có bơm ly tâm và phương pháp mồi bơm ly 

tâm này 
  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị tạo đồ uống bao gồm bình chứa, bơm ly tâm có lỗ nạp nối 

với bình chứa bởi ống cấp. Bơm ly tâm có thể gồm ống thông mồi được bố trí nằm dưới 
mức đầy của bình chứa và cho phép không khí trong bơm ly tâm nối thông với chất lỏng 
sẽ mồi bơm. Bình định lượng có lỗ nạp nối với bơm ly tâm bởi đường ống dẫn bơm, và 
lỗ xả nối với khoang bơm sẽ tạo thành đồ uống nhờ sử dụng chất lỏng nhận được từ bình 
định lượng. Theo một phương án, van điều khiển dòng trong đường ống dẫn bơm cho 
phép dòng chảy từ bơm ly tâm tới bình định lượng và ngăn không cho dòng chảy ngược 
lại. Theo phương án khác, van thoát trong đường ống dẫn bơm có thể được bố trí để nối 
thông ít nhất một phần đường ống dẫn bơm, chẳng hạn với áp suất không khí môi trường xung 
quanh. Sáng chế còn đề cập tới phương pháp mồi bơm ly tâm trong thiết bị tạo đồ uống.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Oxit silic kết tủa, quy trình điều chế chúng và chất hấp thụ 

thu được 
  (57)    Sáng chế đề cập đến oxit silic kết tủa để dùng làm chất mang, quy trình điều chế nó và 

ứng dụng của nó.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp để xử lý bề mặt của kính phẳng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để xử lý bề mặt của kính phẳng, ở dạng dải hoặc tấm, bằng 
cách làm thay đổi các tính chất hoá học, quang học hoặc cơ học, hoặc bằng cách lắng 
phủ một hoặc nhiều lớp mỏng, thiết bị này bao gồm bộ phận gia nhiệt và bộ phận làm 
nguội để tạo ra gradient nhiệt độ được kiểm soát qua chiều dày kính, bộ phận gia nhiệt 
mặt cần được xử lý để mặt này luôn ở nhiệt độ cần thiết và trong khoảng thời gian cần 
thiết để đạt được sự xử lý hiệu quả bề mặt của nó, và bộ phận làm nguội mặt đối diện để 
làm giảm nhiệt độ của mặt này đến mức tương ứng với độ nhớt nằm trong khoảng từ 1013 
dPas đến 2,3 x 1010 dPas.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
282 

(11) 26587 
(21) 1-2011-00551 (51) 7 E04B  5/32,  5/43 
(22) 28.02.2011 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.02.2011 
(75) Phạm Khắc Hiên  (VN) 

Số 4 lô 4a phố Trung Hoà, khu đô thị Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Kết cấu sàn dày sườn bê tông cốt thép 

  (57)    Sáng chế đề xuất kết cấu sàn dày sườn bê tông cốt thép, rỗng, không dầm, chịu lực hai 
phương, thi công không cần lắp dựng cốp pha và hạn chế giáo chống, được sử dụng để 
làm sàn cho các công trình phức tạp là công trình ngầm, công trình cao tầng khẩu độ lớn 
và các công trình khác. 
Thép của sàn được gia công tại nhà máy thành các sườn thép. Một phương là sườn thép 
(2) dạng dàn không gian tiết diện chữ V ngược với một thép đỉnh và hai thép đáy được 
liên kết với nhau bằng hàn với hai thép nhỏ hơn uốn hình sin ở hai mặt bên. Phương thứ 
hai chịu cắt là sườn răng lược (5) tương tự sườn thép (2) phương kia nhưng không có 
thép đỉnh, quay ngược xuống cài vào sườn thép (2) như răng lược, chịu uốn là thép rời 
đường kính lớn đặt ngay bên dưới và thép lưới mặt trên. Giữa các sườn đặt các khối xốp 
hình trụ làm bằng bê tông nhẹ có tỷ trọng rất thấp, liên kết tốt với bê tông chịu lực của 
sàn và không sinh độc hại khi hoả hoạn, làm giảm trọng lượng sàn trên 45%. Khi thi 
công, dùng bản thép chịu cắt liên kết cột để treo hệ đà giáo nên giảm được cột chống. 
Thi công dưới tầng hầm, từng cặp hai sườn thép (2) được hàn với một tấm tôn để thay 
cốp pha và dễ vận chuyển. Hệ đà giáo được treo bằng dây cáp vào sàn các tầng trên qua 
các lỗ tạo sẵn ở sàn, cáp được thả dần đưa đà giáo xuống cao độ sàn các tầng hầm dưới. 
Thi công phần thân, đổ bê tông trước lớp dưới dầy 6cm tại chân công trình hoặc trong 
nhà máy để liên kết các sườn thép, thép mặt dưới, khối xốp và thay cốp pha, rồi vận 
chuyển đặt lên hệ đà giáo tại vị trí sàn; đặt lưới thép, thép chân cột và các thép gia cường 
rồi đổ bê tông tiếp phần còn lại.  
Việc sử dụng sáng chế cho phép rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí vật liệu, tăng 
tính năng sử dụng, cuối cùng là giảm giá thành xây dựng.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất indolin và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất indolin có công thức chung (1), trong đó R1 đến R4 
được định nghĩa như trong điểm 1 yêu cầu bảo hộ, thích hợp cho việc điều trị các bệnh 
được đặc trưng bởi sự tăng sinh tế bào quá mức hoặc bất thường. Sáng chế còn đề cập 
đến dược phẩm chứa các hợp chất nêu trên.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Rơle khoảng cách ngắn mạch 

  (57)    Sáng chế đề xuất rơle khoảng cách ngắn mạch có độ chính xác cao và độ tin cậy tuyệt 
đối sao cho rơle xác định pha lỗi dựa trên các giá trị trở kháng được đo bởi từng pha, 
ngăn sự đánh giá sai và hoạt động không cần thiết do quá tải mà không phụ thuộc vào 
các điều kiện của hệ thống điện năng, và vận hành thậm chí khi có nhiều lỗi sai xảy ra. 
Một phần tính toán trở kháng (11) tính toán giá trị trở kháng của pha trong đó bộ phận 
định hướng (SM) hoạt động. Một phần lựa chọn pha tối thiểu (12) lựa chọn như pha lỗi, 
một pha có giá trị trở kháng tối thiểu. Khi giá trị trở kháng của pha được lựa chọn bằng 
hoặc nhỏ hơn giá trị trở kháng cài đặt của bộ phận khoảng cách của pha, một tín hiệu 
đầu ra của bộ phận khoảng cách của pha trở nên có hiệu lực để đưa ra một lệnh mở đến 
bộ ngắt điện. Kết quả là, có thể ngăn được sự đánh giá sai và hoạt động không cần thiết 
do quá tải mà không cần phụ thuộc vào các điều kiện của hệ thống điện năng.  
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(54) Sữa dành cho trẻ sơ sinh và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ 

em 
  (57)    Sáng chế đề cập đến sữa dành cho trẻ sơ sinh và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em 

bao gồm nguồn protein, nguồn chất béo, nguồn hyđrat cacbon, và B. longum AH1205.  
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(54) Sữa dành cho trẻ sơ sinh và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ 

em 
  (57)    Sữa dành cho trẻ sơ sinh và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em bao gồm nguồn 

protein, nguồn chất béo, nguồn hy®rat cacbon, và B. longum AH1206.  
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WALKER, Donald, Carey (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng để thúc đẩy sự phát triển và tăng 

trưởng khỏe mạnh 
  (57)    Chế phẩm dinh dưỡng chứa lipit hoặc chất béo; nguồn protein; nguồn axit béo đa bất bão 

hòa mạch dài với lượng ít nhất bằng 5 mg/100 kcal bao gồm axit đocosahexanoic; và 
thành phần prebiotic với lượng ít nhất bằng 0,2 mg/100 kcal, trong đó thành phần 
prebiotic này chứa nhiều oligosacarit sao cho tổng profin tốc độ lên men của thành phần 
prebiotic này làm tăng quần thể vi khuẩn có lợi trong ruột người trong một khoảng thời 
gian dài.  
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(54) Khuôn đúc dùng cho lưỡi tự động hóa văn phòng và lưỡi tự 

động hóa văn phòng 
  (57)     Khuôn (5) được sử dụng cho việc chế tạo lưỡi tự động hóa văn phòng (1) có tấm cứng 

dạng thuôn dài (2) và chi tiết đàn hồi (3) được tạo ra trên tấm cứng dạng thuôn dài theo 
chiều dọc của nó, khuôn bao gồm: lòng khuôn CA được tạo ra có dạng tương ứng với 
chi tiết đàn hồi; và cổng 14 để phun vật liệu MA làm chi tiết đàn hồi vào trong lòng 
khuôn CA từ bên ngoài, trong đó đường kính của cổng này được đặt nằm trong khoảng 
từ 0,5 đến 0,8 mm. Do đường kính của cổng được đặt hẹp hơn đường kính cổng thông 
thường, nên có thể bảo đảm tốc độ điền đầy tối ưu của vật liệu trong lòng khuôn và ngăn 
chặn xuất hiện sự thiếu hụt do phong hóa và tương tự.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp cắt bằng khí và thiết bị cắt bằng khí 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp cắt bằng khí sử dụng đầu cắt bao gồm lỗ nung sơ bộ để 
tạo ra ngọn lửa nung sơ bộ bằng khí nhiên liệu và khí oxy để nung sơ bộ, và lỗ khí oxy 
để cắt chi tiết gia công bằng cách phun khí oxy dùng để cắt, và có thể giảm được lượng 
khí hyđro được sử dụng bằng cách cấp khí nhiên liệu tới lỗ nung sơ bộ, thích hợp trong 
cả việc gia nhiệt và cắt chi tiết gia công; và sáng chế đề xuất thiết bị cắt bằng khí (30) để 
cấp khí oxy và khí nhiên liệu tới đầu cắt (20) bao gồm lỗ nung sơ bộ (23) và lỗ khí oxy 
dùng để cắt (22), trong đó thiết bị (30) bao gồm mạch cấp dùng cho khí oxy (50), mạch 
cấp dùng cho khí hyđro (41), mạch cấp dùng cho khí gốc hyđrocacbon (45) và phương 
tiện kiểm soát cấp khí (60), phương tiện điều khiển việc cấp khí (60) có thể làm thay đổi 
tỷ lệ giữa khí hyđro và khí gốc hyđrocacbon được cấp đến lỗ nung sơ bộ trong trường 
hợp gia nhiệt cho chi tiết gia công và trong trường hợp cắt chi tiết gia công.  
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(54) Thiết bị tạo ra khí đốt bằng điện phân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo ra khí đốt bằng điện phân gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt, cho 
phép việc tản nhiệt tối ưu được tạo ra trong quá trình phản ứng điện hóa, bao gồm bể 
chứa thứ nhất (1) mà nước (9) đi vào qua đó và bể chứa thứ hai (2) mà khí hyđro (7) và 
khí oxy (8) tạo thành từ việc điện phân đi ra qua đó được trộn với nước (9), và bao gồm 
các ống (3) độc lập so với nhau, mà không có sự liên tục bề mặt giữa chúng, nối cả hai 
bể chứa (1, 2), bề mặt ngoài của chúng tiếp xúc trực tiếp với không khí hoặc qua môi 
trường trung gian của các cách tản nhiệt (10) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tản 
nhiệt sinh ra trong quá trình điện phân.  
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(72) MELTZER, Donald A. (US), WIESSNER, Robert J. (NL), FARKAS, Julius (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Vải có lớp phủ, lớp bọc lót để in, và lớp lót xử lý tại chỗ được 

làm từ copolyme khối dẻo nóng và phương pháp chế tạo lớp 
bọc lót để in 

  (57)    Sáng chế đề xuất lớp bọc lót để in, lớp lót ống dẫn, băng chuyền, vật phẩm có thể thổi 
phồng, bình chứa có thể gập lại, quần áo bảo hộ, và các loại vải dệt có lớp phủ khác, 
được chế tạo bằng copolyme khối dẻo nóng (thermoplastic block copolymer (TBC)). 
TBC này có thể là polyuretan dẻo nóng (TPU), copolyeste (COPE), copolyamit ((COPA) 
hoặc polyuretanure (TPUU). Cụ thể hơn, sáng chế đề xuất lớp bọc lót để in hoặc ống lót 
dùng trong ngành in và lớp lót xử lý tại chỗ cho hành lang hoặc ống dẫn. TBC là (I) sản 
phẩm phản ứng của (1) polyamin hoặc polyol ky nước, (2) polyisoxyanat hoặc axit 
dicarboxylic thơm, và (3) chất phát triển mạch mạch thẳng chứa từ 2 đến 20 nguyên tử 
cacbon, hoặc (II) sản phẩm phản ứng của (1) polyamin hoặc polyol kỵ nước, và (2) 
mạch polyamit telechelic có nhóm carboxyl ở cuối mạch.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
292 

(11) 26597 
(21) 1-2011-00591 (51) 7 B66B 11/06, B66F 7/02 
(22) 04.03.2011 (43) 27.06.2011 
(30) 1-2008-01471 16.06.2008 VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.03.2011 
(75) Lê Duy Hoan  (VN) 

Xóm Liên Hiệp 1, Nghĩa Liên, Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 
(54) Máy nâng hạ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy nâng hạ, máy này sử dụng kết cấu truyền động của máy nâng 
vận chuyển kết hợp với các kết cấu gồm: khung trượt (1), bộ phận tự hãm bằng trọng 
lượng (7) đáp ứng việc đưa xe con, các vật nâng khác (19) lên xuống ở các nhà cao tầng, 
khu chung cư, khách sạn, công trình xây dựng . . . bản đảm an toàn, hiệu quả.  
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(72) SCHLICHTING, Mark (US), BLEJDE, Walter, N. (AU), SCHUEREN, Mike (US), 
MAHAPATRA, Rama, Ballav (AU) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị để đúc liên tục dải mỏng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp đúc liên tục dải mỏng có kiểm soát một cách năng 
động cấu hình bề mặt trục đúc bằng cách kiểm soát nhiệt độ của nước chảy qua các 
kênh dẫn nước chạy dọc theo bề dày ống hình trụ của các trục đúc quay ngược chiều 
nhau, có độ dày không lớn hơn 80 milimet và thay đổi tốc độ của các trục đúc với sự suy 
giảm của các đầu của các trục đúc có hệ thống dẫn động trục đúc đáp lại các tín hiệu 
điện thu được từ các bộ cảm biến trong tiến trình đúc.  
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Japan 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị lắp tấm công cụ dùng cho máy in và máy in 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị lắp tấm công cụ dùng cho máy in có thể lắp tấm công cụ hình 
trụ vào máy một cách chính xác và dễ dàng hơn. Thiết bị lắp tấm công cụ (3) được bố trí 
cố định trên trục dẫn động tấm công cụ (1) của máy in để lắp tấm công cụ (2) có diện 
tích khuôn (5) bố trí ở một phần bề mặt chu vi ngoài của thân tấm công cụ (4) có dạng 
hình trụ làm bằng vật liệu đàn hồi  và phần gài khớp (6) nhô theo phương hướng kính 
vào trong từ chu vi trong của thân tấm công cụ (5) và kéo dài theo hướng trục. Thiết bị 
lắp tấm công cụ (3) gồm cả phần hình trụ của tấm công cụ (12) được bố trí cố định trên 
trục dẫn động tấm công cụ (1) và có, trên chu vi ngoài của nó, bề mặt lắp tấm công cụ 
hình trụ (14) trên đó tấm công cụ (2) được lắp từ phía đầu trước của trục dẫn động tấm 
công cụ (1). Thiết bị lắp tấm công cụ (3) được kết cấu sao cho phần hình trụ của tấm 
công cụ (12), trên chu vi ngoài của nó, có rãnh (21) để định vị tại chu vi mà phần gài 
khớp (6) của tấm công cụ (2) được ăn khớp từ mặt đầu trước của trục dẫn động tấm công 
cụ (1) vào đó, chốt chặn (20) để định vị hướng trục mà với phần đầu của tấm công cụ (2) 
tiếp xúc, và chi tiết cố định tấm công cụ (24), khác với diện tích khuôn (5), chi tiết này 
ép phần tấm công cụ (2) được lắp trên phần hình trụ của tấm công cụ (12) từ hướng bên 
trong hướng kính về phía hướng bên ngoài hướng kính để cho tấm công cụ (2) tiếp xúc 
kín cố định với bề mặt lắp tấm công cụ (14) của phần hình trụ của tấm công cụ (12).  
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(54) Thiết bị đầu cuối truyền thông di động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối truyền thông di động bao gồm bộ yêu cầu đăng ký 
vị trí (120) đưa yêu cầu đăng ký vị trí trong mỗi mạng truyền thông di động (200) và 
(300) tới mạng 3,9G (300), bộ thu đáp ứng đăng ký vị trí (130) thu đáp ứng đăng ký vị 
trí biểu thị kết quả đăng ký vị trí trong cả hai mạng truyền thông di động (200) và (300) 
đáp lại yêu cầu đăng ký vị trí, bộ xác định đăng ký vị trí (140) xác định hoạt động đăng 
ký vị trí chỉ trong mạng 3,9G (300) giữa hai mạng truyền thông di động (200) và (300) 
đã hoàn thành hay chưa, dựa trên việc đáp ứng đăng ký vị trí, và bộ điều khiển hoạt 
động chuyển đổi mạng truyền thông di động thứ nhất (150) để thực hiện hoạt động điều 
khiển chuyển đổi của mạng truyền thông di động để làm cho thiết bị đầu cuối truyền 
thông di động (100) thường trú trong mạng 2G/3G (200) trong trường hợp bộ xác định 
đăng ký vị trí (140) xác định rằng việc đăng ký vị trí chỉ trong mạng 3,9G (300) được 
hoàn tất.  
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(54) Thiết bị lọc và khử khoáng 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị lọc và khử khoáng có khả năng làm giảm chi phí thiết bị và chi 
phí xây dựng bằng cách sử dụng thiết bị mà chiều cao của nó được giới hạn và cũng có 
khả năng đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả, cũng như khả năng vận hành tốt. Thiết bị 
lọc và khử khoáng 10 bao gồm bình chứa 20 ở dạng thân xoay; thân hình trụ rỗng 40 
được định vị ở khoảng trống bên trong của bình chứa 20, một đầu cuối 40a của thân hình 
trụ được nối với bề mặt bên trong của bình chứa 20 dọc theo toàn bộ chu vi của đầu cuối 
và đầu cuối khác 40b của thân hình trụ tạo thành một miệng; và vách ngăn 44 được nối 
với đầu cuối khác 40b của thân hình trụ rỗng dọc theo toàn bộ chu vi của đầu cuối khác 
40b, vách ngăn được tạo cấu hình để phân chia khoảng trống bên trong hoặc khoảng 
trống bên ngoài của thân hình trụ rỗng 40 thành khoảng trống độc lập trong bình chứa. 
Vách ngăn 44 có của tuần hoàn 43 cho phép nước sẽ được xử lý chuyển qua đó. Khoảng 
trống độc lập trong bình chứa được phân chia bởi vách ngăn có chức năng làm khoang 
lọc 41 trong đó bộ phận lọc được lắp vào và khoảng trống bên trong hoặc khoảng trống 
bên ngoài của thân hình trụ rỗng không được phân chia thành khoảng trống độc lập bởi 
vách ngăn có chức năng làm khoang khử khoảng 22, nước được xử lý trong khoang lọc 
được cho đi vào khoang khử khoáng qua cửa tuần hoàn 43.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình chế tạo thép có hàm lượng cacbon thấp 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình chế tạo thép có hàm lượng cacbon thấp hòn 0,035% trọng 
lượng bao gồm các bước chuẩn bị gia nhiệt chế phẩm thép nóng chảy trong lò luyện thép 
đến nhiệt độ tháo như mong muốn để loại lưu huỳnh ở VTD, tháo nóng chảy chế phẩm 
thép nóng chảy có mức oxy nằm trong khoảng từ khoảng 600 đến 1120ppm vào trong 
gàu, cung cấp hợp chất tạo xỉ vào gàu để tạo ra xỉ bao lấy chế phẩm thép nóng chảy 
trong gàu, chuyển chế phẩm thép nóng chảy trong gàu sang VTD, loại cacbon cho chế 
phẩm thép nóng chảy ở VTD bằng cách rút chân không đến mức thấp hơn 650 milibar, 
sau khi loại cacbon, bổ sung một hoặc nhiều chất khử oxy vào chế phẩm thép nóng chảy 
và khử oxy cho chế phẩm thép nóng chảy, sau khi khử oxy, bổ sung một hoặc nhiều hợp 
chất trợ dung để loại lưu huỳnh cho chế phẩm thép nóng chảy, và cán chế phẩm thép 
nóng chảy để tạo thành thép có hàm lượng cacbon thấp hơn 0,035% trọng lượng.  
 

  
 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
298 

(11) 26603 
(21) 1-2011-00611 (51) 7 G05D  11/13 
(22) 20.07.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/FR2009/051443  20.07.2009 (87) WO 2010/015766 11.02.2010 
(30) 0804422       04.08.2008 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2011 
(71) TOTAL RAFFINAGE MARKETING  (FR) 

24 cours Michelet, F-92800 PUTEAUX, FRANCE 
(72) PETIT Nicolas (FR), CREFF Yann (FR), CHEBRE MÐriam (FR) 
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(54) Phương pháp và hệ thống điều khiển việc sản xuất hỗn hợp của 

các thành phần có điều kiện ràng buộc. 
  (57)     Sáng chế liên quan tới phương pháp và hệ thống để điều khiển việc sản xuất hỗn hợp của 

các thành phần có điều kiện ràng buộc, đặc biệt là hỗn hợp có các thể tích chết trộn sơ 
bộ. Bằng cách hiệu chỉnh các ma trận để tính toán các thành phần trộn được sử dụng 
trong việc tính toán các công thức, bằng cách đưa các giới hạn, các mối quan hệ trình tự 
và các điều kiện ràng buộc chất lượng, tránh được độ lệch quan sát được trong các 
trường hợp cụ thể nhất định bằng cách thực hiện phương pháp các cải biến, một mặt, để 
trợ giúp việc chẩn đoán và điều chỉnh số dự báo của các đặc tính để giới hạn các độ lệch 
từ chất lượng thực của các thành phần của hỗn hợp và, mặt khác, đối với tốc độ sản xuất 
hỗn hợp và độ mạnh của phương pháp. Phương pháp và hệ thống theo sáng chế cho phép 
điều khiển hồi tiếp nhiều biến bằng một thiết bị quan sát động để cho phép thực hiện dự 
báo theo thời gian thực các đặc tính thành phần của hỗn hợp, việc dự báo này đủ để bảo 
đảm tính hữu hiệu của chu trình hồi tiếp.  
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(11) 26604 
(21) 1-2011-00612 (51) 7 H04B 7/02 
(22) 07.08.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/053162 07.08.2009 (87) WO/2010/017482 11.02.2010 
(30) 61/087,066      07.08.2008 US 

61/087,063      07.08.2008 US 
61/087,922      11.08.2008 US 
12/536,366      05.08.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) HOU, Jilei (CN), SMEE, John. E. (CA), MALLADI, Durga Prasad (US), 
HASSANPOUR GHADY, Navid (IR), MALLIK, Siddhartha (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp nhận, gửi dữ liệu, truyền thông trong hệ thống 

truyền thông không dây và thiết bị tương ứng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị hỗ trợ cuộc truyền MIMO (nhiều đơn vị 

nhiều đầu ra). Theo một phương án, UE (thiết bị người sử dụng) xác định đánh giá kênh 
từ nhiều vùng và báo cáo các đánh giá kênh này. Sau đó, UE nhận cuộc truyền dữ liệu 
được gửi bởi nhiều vùng đến UE dựa trên các đánh giá kênh này. Cuộc truyền dữ liệu có 
thể bao gồm ít nhất một dòng dữ liệu, và mỗi dòng dữ liệu có thể được gửi bởi một vùng 
hoặc nhiều vùng đến UE. Theo một phương án khác, UE xác định đánh giá kênh thứ 
nhất và thứ hai cho vùng thứ nhất và thứ hai, tương ứng, và báo cáo các đánh giá kênh 
này. Sau đó, UE nhận cuộc truyền dữ liệu thứ nhất được gửi bởi vùng thứ nhất đến UE 
dựa trên đánh giá kênh thứ nhất. UE còn nhận cuộc truyền dữ liệu thứ hai được gửi bởi 
vùng thứ hai đến một UE khác và được lái khỏi UE dựa trên đánh giá kênh thứ hai.  
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(11) 26605 
(21) 1-2011-00617 (51) 7 C07D  498/04, A61K  31/424, A61P  

43/00 
(22) 04.08.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2009/060094  04.08.2009 (87) WO 2010/015628 11.02.2010 
(30) 08161930.6       06.08.2008 EP 

09150553.7       14.01.2009 EP 
61/205,096       14.01.2009 US 

(71) NOVARTIS AG  (CH) 
Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 

(72) BRUCE, Ian (GB), CULSHAW, Andrew James (GB), DEVEREUX, Nicholas James 
(GB), GESSIER, Francois (FR), MCKENNA, Jeffrey (GB), NEEF, James (GB), 
OAKMAN, Helen Elizabeth (GB) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất pyrazolo [5,1-b] oxazol làm chất đối kháng thụ thể 

yếu tố giải phóng corticotronin và dược phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrazolo [5,1-b] oxazol có công thức I hữu ích làm chất 

đối kháng thụ thể yếu tố giải phóng corticotropin và dược phẩm chứa chúng.  
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(11) 26606 
(21) 1-2011-00625 (51) 7 C22C  38/00, B21B  1/26,  3/00, 

B22D  11/00,  11/124, C21D  9/46,  
9/48, C22C  38/60 

(62) 1-2009-00593   
(22) 13.08.2007 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/JP2007/066059        13.08.2007 (87) WO 2008/038474 03.04.2008 
(30) 2006-262694        27.09.2006 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.03.2011 
(71) NlPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
(72) MURAKAMI, Hidekuni (JP), NISHIMURA, Satoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép tráng men có tính chống rỉ vảy mỏng cao và phương 

pháp chế tạo tấm thép tráng men này 
  (57)     Sáng chế đề xuất tấm thép tráng men không hoá già có tính chống rỉ vảy mỏng cao khác 

biệt ở chỗ nó thích hợp cho việc tráng men một lớp phủ và phương pháp chế tạo tấm 
thép này. Tấm thép tráng men này bao gồm, trên tổng % khối lượng, C: từ 0,0003% đến 
0,010% Si: từ 0,001% đến 0,100%, Mn: từ 0,03% đến 1,30%, Al: từ 0,0002% đến 
0,010%, N: 0,0055% hoặc nhỏ hơn, P: 0,035% hoặc nhỏ hơn, S: 0,08% hoặc nhỏ hơn, 
O: từ 0,005% đến 0,085%, Nb: từ lớn hơn 0,055% đến nhỏ hơn 0,250%, và việc cân 
bằng Fe và các tạp chất tất yếu, trong đó tấm thép tốt hơn là có oxit hỗn hợp hệ Fe-Mn-
NB, có sự phân bổ các nồng độ % khối lượng Nb có trong oxit hỗn hợp, và tỷ số giữa 
nồng độ % khối lượng Nb của phần nồng độ cao (% Nb lớn nhất) với nồng độ % khối lượng 
Nb của phần nồng độ thấp (% Nb nhỏ nhất) là % Nb lớn nhất/% Nb nhỏ nhất ≥ 1,2.  
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(11) 26607 
(21) 1-2011-00640 (51) 7 A01N  43/78, A61K  31/425 
(22) 11.09.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/056591 11.09.2009 (87) WO 2010/030833 18.03.2010 
(30) 61/096,438      12.09.2008 US 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome Chuo-ku Tokyo 104-8260 Japan 
(72) Christopher B. MEADOR (US), Karen S. ARTHUR (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp kiểm soát bệnh của cây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát các bệnh của cây kết hợp etaboxam với cây 
chuyển gen tạo ra việc bảo vệ cây gia tăng trong việc kiểm soát các bệnh của cây. Theo 
sáng chế, việc phun một lượng hữu hiệu etaboxam lên cây chuyển gen này được phun 
lên các phần lá cây; phun lên đất theo kiểu thấm ướt hoặc kết hợp với đất; hoặc phủ lên 
hạt bằng cách phủ bùn lên hạt, bọc màng hạt và vê viên hạt để thu được hiệu quả kiểm 
soát tốt đối với các bệnh của cây. Việc phun etaboxam lên cây chuyển gen bao hàm tất 
cả các cây một lá mầm và hai lá mầm.  
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(11) 26608 
(21) 1-2011-00644 (51) 7 E05F  15/16,  15/00,  15/14 
(22) 02.09.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT EP2009/006337  02.09.2009 (87) WO2010/028765 18.03.2010 
(30) 10 2008 046538.0       10.09.2008 DE 
(71) SOMMER-ANTRIEBS-UND FUNKTECHNIK GmbH  (DE) 

Hans-Bockler-Str.21-27, 73230 Kirchheim/Teck, Germany 
(72) Schaaf Gerd (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Hệ thống dẫn động dùng cho cửa 

  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống dẫn động (1) dùng cho cửa, lá cửa (3) được dẫn hướng 
trong các rãnh dẫn tương ứng (4) ở các phía. Giá (6) được dẫn hướng dọc theo rãnh dẫn 
(4), được liên kết với lá cửa (3), giá này có bộ dẫn động liền khối (10) với nguồn cấp 
điện năng độc lập. Bộ dẫn động (10) có thể được nạp điện ở trạm nạp điện cố định nhờ 
thiết bị cấp điện năng không dây. Thiết bị an toàn được kết nối nhờ đường truyền tín 
hiệu không dây với thiết bị điều khiển (11) được cấp phát tới bộ dẫn động (10).  
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(86) PCT/IN2009/000444 10.08.2009 (87) WO 2010/018598 18.02.2010 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.03.2011 
(75) PAREEK, ASHWANI  (IN) 

An Indian National of Stress Physiology and Molecular Biology Lab, School of Life 
Sciences, Jawaharlal Nehru University [JNU] New Delhi 110067, India 

(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Phương pháp tách gen kinaza histidin dạng lai từ giống lúa 

indica IR64, gen kinaza histidin dạng lai và cây trồng được 
chuyển gen này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gen kinaza histiđin dạng lai được tách từ giống lúa indica IR64, và 
có khả năng nhạy với thẩm thấu và được cảm ứng bởi nhiều yếu tố bất lợi, và vì thế nó 
có khả năng cải thiện sự dung nạp yếu tố bất lợi đa dạng trong các cây trồng thu hoạch, 
thậm chí trong các thế hệ tiếp sau để tạo ra các cây trồng có khả năng chống chọi với 
nhiều hơn một các điều kiện vô sinh bất lợi của môi trường, và do đó, làm tăng giá trị 
kinh tế của các cây trồng thu hoạch này trong khi duy trì sản lượng của nó. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp tách gen kinaza histiđin dạng lai từ giống lúa indica IR64, 
và các đặc tính chức năng của nó và danh sách trình tự của nó và quá trình nhân dòng, ít 
nhất, trong vectơ biểu hiện trong nấm men và vectơ biểu hiện trong thực vật, và các 
dòng được tạo ra bằng cách đó, và phương pháp cải thiện sự dung nạp yếu tố bất lợi da 
dạng trong cây trồng thu hoạch và các cây trồng thu hoạch có sự dung nạp yếu tố bất lợi 
đa dạng được cải thiện.  
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Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
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(72) MEYLAN, Arnaud (CH), KRISHNAMOORTHY, Srividhya (US), MAHESHWARI, 
Shailesh (IN), KUMAR, Vanitha A. (US), HALBHAVI, Sudhir (US), NAGPAL, Vikas 
(US), BHAWNANI, Udayan (IN), HOOVER, Scott A. (CA), HANNAGAN, Steve (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý khe đo truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để UE xử lý việc truyền và gán khe đo truyền 
thông trong hệ thống truyền thông không dây. Theo một số phương án, khe đo truyền 
thông có thể được bỏ qua. Theo các phương án khác, việc xử lý được lưu giữ và được xử 
lý sau và các phép đo khe truyền thông được thực hiện. Phụ thuộc vào hệ thống, phép đo 
được thực hiện trong khe đo truyền thông có thể phụ thuộc vào cài đặt của UE, trong đó 
UE xác định xem có thực hiện phép đo cho một khe đo truyền thông cho trước hay 
không. Theo một số phương án, UE có thể không thực hiện phép đo trong khe đo truyền 
thông, nhờ đó trao quyền ưu tiên cho các xử lý khác, chẳng hạn, xử lý RACH. Phụ thuộc 
vào dạng xử lý yêu cầu (DL-SCH, UL-SCH, bó TTI, RACH hoặc SR), UE có thể lưu giữ 
các yêu cầu và xử lý phép đo trong khe đo truyền thông hoặc bỏ qua các phép đo khe  
truyền thông như thể không có khe đo truyền thông.  
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F/10, Tower A Beijing Nongke Building , No. 11, Shuguanghuayuan Zhonglu, Haidian, 
Beijing 100097, P.R. China 

(72) ZHANG, Yujian (CN), NIU, Huaning (US), XU, Changlong (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống và phương pháp truyền dịch vụ phát rộng đa điểm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp cung cấp dịch vụ phát rộng đa điểm (multicast 
broadeast service - MBS) trong mạng truy cập không dây, bao gồm các bước: tạo lập 
vùng MBS bao gồm rất nhiều trạm cơ sở và trạm di động; tạo lập thông tin của MCCH 
(MBS control channel - MCCH) bao gồm các thông số truyền trên tầng vật lý cho từng 
chuỗi dữ liệu MBS trong số rất nhiều chuỗi dữ liệu MBS; mã hóa chung thông tin của 
MCCH; thiết lập chu kỳ truyền MBS; và truyền thông tin của MCCH và dữ liệu MBS 
trong chu kỳ truyền MBS, trong đó thông tin của MCCH được truyền khi bắt đầu chu kỳ 
truyền MBS. Việc áp dụng sáng chế sẽ cho phép sử dụng MBS có chi phí kênh được 
giảm và có độ tăng ích mã hoá có hiệu quả hơn.  
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(11) 26612 
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(72) MAZZAROLO, Giovanni (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Găng tay dùng khi đi xe máy và phương pháp chế tạo găng tay 

này 
  (57)     Găng tay dùng khi đi xe máy bao gồm hệ thống bảo vệ các ngón tay được chế tạo từ hai 

lớp chất dẻo, trong đó lớp thứ nhất (26) được chế tạo bằng cách đúc phun trực tiếp lên 
trên và kéo dài cùng với chi tiết có dạng phẳng (24) được chế tạo từ da hoặc vải hoặc vật 
liệu tương tự. Lớp thứ hai (28) được chế tạo từ chất dẻo chịu được va chạm và mài mòn 
được đúc phun trực tiếp lên trên lớp thứ nhất (26) và tốt hơn nếu có các phần nhô (30) 
được bố trí đối diện với các khớp phụ của bàn tay. Găng tay theo sáng chế còn bao gồm 
tấm chắn (38) được chế tạo từ chất dẻo chịu được va chạm và mài mòn được tạo ra trên 
mu găng tay và phía trước của tấm chắn (38) này có phần có dạng hình móng tay (40) 
được tạo hình để ăn khớp với các phần nhô (32) được tạo ra ở đầu của lớp thứ hai (28) để 
bảo vệ các ngón tay, các phần nhô (32) này được bố trí đối diện với các khớp chính của 
bàn tay. Tấm chắn (38) phối hợp với phần ống (48) được cố định với găng tay ở vị trí 
quá cổ tay có gờ (54) tiếp xúc với mép sau (39) của tấm chắn (38) này khi có lực tác 
động theo hướng từ các ngón tay đến cổ tay.  
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(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  (JP) 
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(72) BRESSI, Jerome, C. (US), CHU, Shaosong (US), ERICKSON, Philip (US), 
KOMANDLA, Mallareddy (US), KWOK, Lily (US), LAWSON, John, D. (US), 
STAFFORD, Jeffrey, A. (US), WALLACE, Michael, B. (US), ZHANG, Zhiyuan (CN), 
DAS, Sanjib (IN) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất ức chế yếu tố chuyển đổi biểu mô-trung mô (cMET) và 

dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức sau để sử dụng cho cMET:  

 

  
 
trong đó các nhóm biến là như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế cũng đề xuất 
các dược phẩm, bộ kit và các sản phẩm chứa các hợp chất này; các phương pháp và các 
sản phẩm trung gian được dùng để điều chế các hợp chất này. Các hợp chất theo sáng 
chế là hữu dụng để điều trị tình trạng bệnh trong đó cMET có hoạt tính là góp phần gây 
ra bệnh lý và/hoặc triệu chứng bệnh lý của tình trạng bệnh.  
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(72) STOLLBERG, Sandra (DE), WEINRElCH, Hajo (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(54) Quy trình làm biến tính cao su tự nhiên và cao su tự nhiên 

được làm biến tính 
  (57)    Sáng chế liên quan đến quy trình làm biến tính cao su tự nhiên, và sáng chế liên quan 

đến cao su tự nhiên được làm biến tính với tính năng xử lý được cải thiện.  
Quy trình làm biến tính cao su tự nhiên khác biệt bởi ít nhất bốn bước xử lý sau:  
- nghiền nhỏ cao su tự nhiên ở bước xử lý thứ nhất;  
- khuấy trộn và làm sạch cao su tự nhiên này ở bước xử lý thứ hai;  
- tiếp tục nghiền nhỏ cao su tự nhiên này ở bước xử lý thứ ba;  
- sấy khô cao su tự nhiên ở bước xử lý thứ tư.  
Cao su tự nhiên được làm biến tính được làm biến tính bởi ít nhất bốn bước xử lý.  
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Korea 

(72) PARK, Sung-II (KR), LEE, June-Hee (KR), RYU, Ga-Hyun (KR), KIM, Jong-Hwa 
(KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền và nhận dữ liệu phát rộng 
  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị nhận hoặc truyền dữ liệu phát rộng. Phương 

pháp nhận dữ liệu phát rộng bao gồm các bước: thu được thông tin báo hiệu thứ nhất 
biểu thị cấu trúc tương tự trong đó thông tin thành phần dịch vụ của dịch vụ phát rộng 
được truyền, thu được thông tin thành phần dịch vụ dựa vào thông tin báo hiệu thứ nhất, 
và cung cấp dịch vụ phát rộng dựa vào thông tin thành phần dịch vụ và thông tin báo 
hiệu thứ nhất.  
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Yongjiang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Muối dược dụng của N-[4-(1-xyanoxyclopentyl)-phenyl]-2-(4-

pyridyn metyl)amino-3-pyridincarboxamit, dược phẩm chứa nó 
và quy trình điều chế nó 

  (57)  Sáng chế đề cập đến muối của N-[4-(1-xyanoxyclopentyl)phenyl]-2-(4- 
pyriđylmetyl)amino-3-pyriđin carboxamit, đặc biệt là hyđroclorua và mesylat của nó có 
hoạt tính chống ung thư.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp xử lý và thiết bị tạo ảnh chụp ảnh điện 

  (57)    Hộp xử lý (7) lắp tháo ra được vào cụm chính của thiết bị tạo ảnh chụp ảnh điện, trong 
đó cụm chính bao gồm chi tiết truyền dẫn động cụm chính thứ nhất quay được (66), và 
chi tiết truyền dẫn động cụm chính thứ hai quay được (53), hộp xử lý này bao gồm trống 
cảm quang chụp ảnh điện (1); con lăn rửa phim (25) để rửa ảnh ẩn tĩnh điện tạo ra trên 
trống với thuốc tráng phim, chi tiết khớp nối trống (16), tạo ra ở một đầu dọc trục của 
trống, để gài khớp với chi tiết truyền dẫn động cụm chính thứ nhất và truyền lực dẫn 
động quay thứ nhất đến trống, khi hộp xử lý được lắp vào cụm chính của thiết bị dọc 
theo phương dọc trục của trống; và chi tiết khớp nối trục (20), tạo ra ở một đầu dọc trục 
của con lăn rửa phim, để truyền lực dẫn động quay thứ hai với độ lệch cho phép giữa 
trục của chi tiết truyền dẫn động cụm chính thứ hai và trục của con lăn rửa phim, trong 
đó chi tiết khớp nối trục bao gồm phần gài khớp (23) để gài khớp với chi tiết truyền dẫn 
động cụm chính thứ hai, và phần gài khớp chuyển động được theo phương vuông góc với 
phương dọc trục của con lăn rửa phim khi hộp xử lý đi vào cụm chính của thiết bị.  
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(54) Hộp xử lý và thiết bị tạo ảnh chụp ảnh điện 

  (57)     Hộp xử lý lắp tháo ra được vào cụm chính của thiết bị tạo ảnh chụp ảnh điện, trong đó 
cụm chính bao gồm chi tiết truyền dẫn động cụm chính thứ nhất quay được và chi tiết 
truyền dẫn động cụm chính thứ hai quay được, hộp xử lý này bao gồm trống cảm quang 
chụp ảnh điện; cụm trống chứa trống cảm quang chụp ảnh điện; con lăn rửa phim để rửa 
ảnh ẩn tĩnh điện tạo ra trên trống cảm quang chụp ảnh điện với thuốc tráng phim; cụm 
rửa phim chứa con lăn rửa phim và nối chuyển động được với cụm trống, cụm rửa phim 
này chuyển động được tương đối với cụm trống giữa vị trí tiếp xúc trong đó con lăn rửa 
phim được tiếp xúc với trống cảm quang chụp ảnh điện và vị trí cách ra trong đó con lăn 
rửa phim được đặt cách ra khỏi trống cảm quang chụp ảnh điện; chi tiết khớp nối trống, 
tạo ra ở một đầu dọc trục của trống cảm quang chụp ảnh điện, để gài khớp với chi tiết 
truyền dẫn động cụm chính thứ nhất và truyền lực dẫn động quay thứ nhất đến trống 
cảm quang chụp ảnh điện, khi hộp xử lý được lắp vào cụm chính của thiết bị dọc theo 
phương dọc trục của trống cảm quang chụp ảnh điện; và chi tiết khớp nối trục, tạo ra ở 
một đầu dọc trục của con lăn rửa phim, để truyền lực dẫn động quay thứ hai với độ lệch 
cho phép giữa trục của chi tiết truyền dẫn động cụm chính thứ hai và trục của con lăn 
rửa phim, trong đó chi tiết khớp nối trục bao gồm: phần gài khớp để gài khớp với chi tiết 
truyền dẫn động cụm chính thứ hai và tiếp nhận lực dẫn động quay thứ hai, khi hộp xử 
lý được lắp vào cụm chính của thiết bị; phần gài khớp này chuyển động được theo 
phương vuông góc với phương dọc trục của con lăn rửa phim; và khi hộp xử lý đi vào 
cụm chính của thiết bị với cụm rửa phim được định vị ở vị trí cách ra, thì trục của phần 
gài khớp bị lệch ra khỏi trục của con lăn rửa phim so với phương vuông góc.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm bột đông khô chứa tetrodotoxin và phương pháp 

bào chế chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm bột đông khô chứa tetrodotoxin ổn định và phương pháp 

bào chế chế phẩm này. Chế phẩm bột đông khô này chứa tetrodotoxin làm hoạt chất 
chính, và chất hỗ trợ hoà tan, tá dược và chất làm ổn định, trong đó chất hỗ trợ hoà tan là 
axit xitric; tá dược là natri clorua, manitol hoặc hỗn hợp của chúng; chất làm ổn định là 
dextran, trehaloza hoặc hỗn hợp của chúng. Tỷ lệ tetrodotoxin : tá dược : chất làm ổn 
định là 1:150-3000:50-500 hoặc 50-6000. Tốt hơn, nếu chế phẩm này còn chứa chất 
điều hoà chức năng là lidocain hydroclorua. Chế phẩm theo sáng chế có thể được sử 
dụng để ngăn ngừa hội chứng phụ thuộc vào chất gây nghiện, chẳng hạn thuốc phiện và 
ma tuý.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất pyrazolopyrimidinon dùng để điều trị các rối loạn 

của hệ thần kinh trung ương (CNS), dược phẩm chứa hợp chất 
này và tổ hợp bao gồm hợp chất này 

  (57)  Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrazolopyrimidinon được thế xycloalkyl- hoặc 
xycloalkenyl- có công thức (I) : 

 

  
 

trong đó A được chọn từ nhóm A1 bao gồm nhóm C3-C8-xycloalkyl hoặc nhóm C4-C8- 
xycloalkenyl, trong đó các gốc thuộc nhóm C3-C8-xycloalkyl được chọn từ nhóm chứa 
xyclopropyl, xyclobutyl, xyclopentyl, xyclohexyl, xycloheptanyl và xyclooctanyl; và 
các gốc thuộc nhóm C4-C8-xycloalkenyl được chọn từ xyclobutenyl, xyclopentenyl, 
xyclohexenyl, xycloheptenyl, xyclooctenyl, xyclopentadienyl, xyclohexadienyl, 
xycloheptadienyl, xyclooctadienyl, xycloheptatrienyl, xyclooctatrienyl, 
xyclooctatetraenyl. Các hợp chất theo sáng chế được sử dụng để sản xuất thuốc, cụ thể 
là thuốc để cải thiện nhận thức, khả năng tập trung, khả năng học tập và/hoặc trí nhớ ở 
bệnh nhân cần điều trị. Về mặt hóa học, các hợp chất này đặc trưng là hợp chất 
pyrazolopyrimidinon có gốc xycloalkyl- được liên kết trực tiếp với vị trí 1 của 
pyrazolopyrimidinon và nhóm thế thứ hai ở vị trí 6 được liên kết qua cầu metylen tùy ý 
được thế.   
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(54) Thiết bị phát lại, mạch tích hợp, vật ghi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị phát lại để phát lại dòng đồ họa phù hợp với bảng lựa chọn 
dòng được ghi lên vật ghi. Phương tiện thủ tục xác định loại phát lại của đồ họa tương 
ứng với số dòng hiện thời, dựa vào khả năng phát lại được chỉ báo bởi thanh ghi khả 
năng.  
Việc phát lại của các dòng đồ họa thuộc hai loại, một loại là loại phát lại thứ nhất trong 
đó dòng đồ họa hai chiều được sử dụng và loại còn lại là loại phát lại thứ hai trong đó 
một cặp dòng đồ họa mắt trái và dòng đồ họa mắt phải được sử dụng để thực hiện việc 
phát lại lập thể. Thanh ghi khả năng chỉ báo xem khả năng để thực hiện phát lại lập thể 
bằng cách sử dụng một cặp dòng đồ họa mắt trái và dòng đồ họa mắt phải là có trong đồ 
họa bộ giải mã hay không.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông di động và trung tâm chuyển mạch 

di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông di động, trung tâm chuyển mạch di động 

và trạm gốc rađio, trong đó bộ xử lý CSFB (14) của trung tâm chuyển mạch di động 
(MME) theo sáng chế được cấu hình không phải để thực hiện việc xử lý CSFB để kích 
hoạt trạm di động (UE), mà thiết lập kênh mang trong mạng lõi của hệ thống truyền 
thông di động của lược đồ LTE, để bắt đầu sự truyền thông CS trong hệ thống truyền 
thông di động của lược đồ WCDMA khi sự truyền thông CS của trạm di động (UE) 
trong hệ thống truyền thông di động của lược đồ WCDMA bị hạn chế trong vùng cụ thể, 
ngay cả khi trung tâm chuyển mạch di động (MME) của hệ thống truyền thông di động 
của lược đồ LTE phát hiện rằng tín hiệu yêu cầu dịch vụ được truyền bởi trạm di động 
chứa thông tin nhận dạng thứ nhất.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu treo động cơ dùng cho xe hai bánh có động cơ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu treo động cơ dùng cho xe hai bánh có động cơ, trong đó các 
khung nghiêng xuống dưới bên trái và bên phải (18L, 18R) nằm cách nhau theo chiều 
rộng của xe kéo dài xuống dưới từ khung thân xe (11). Tấm lắp (39) được lắp sao cho nó 
được giữ giữa các khung nghiêng xuống dưới bên trái và bên phải động cơ (12) được gắn 
vào tấm lắp.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cửa cuốn 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cửa cuốn đứng, cụ thể là, cửa công nghiệp tốc độ cao, bao gồm hai 
rãnh dẫn được bố trí ở hai phía đối diện của ô cửa, và kết cấu vỏ bọc dạng tấm mỏng (2) 
để che ô cửa ở vị trí đóng. Kết cấu vỏ bọc dạng tấm mỏng (2) ban gồm các bản lề (21) 
có các bộ phận khớp nối (22) được nối khớp với nhau và có thể được nghiêng tương đối 
với nhau thông qua các chốt bản lề (23). Các bản lề (21) có chiều dài tương ứng với 
chiều cao trong của ô cửa, các bản lề (21) này được đỡ và dẫn hướng theo các rãnh dẫn 
(31), và kết cấu vỏ bọc dạng tấm mỏng (2) có các lá cửa (24, 24a) được đặt trên các bộ 
phận khớp nối (22). Cửa cuốn đứng theo sáng chế, khác biệt ở chỗ, các phần mép ngang 
của hai lá cửa liền kề (24, 24a), các phần này đối diện với nhau và được thiết kế để bù 
với nhau theo cách sao cho chúng gài vào nhau khi cửa cuốn đứng (1) được đóng, nhờ 
đó, tạo ra sự bịt kín kiểu khuất khúc. Cửa cuốn đứng cải tiến này là thích hợp để vận 
hành với tốc độ cao và đồng thời có các đặc tính chống cháy.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp chống thấm nước cho đầu cáp điện 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị chống thấm nước cho đầu cáp điện, trong đó để chống thấm 
nước cho đầu cáp điện, đầu cáp điện được bố trí trong môi trường áp suất cao sao cho 
chất chống thấm nước dạng lỏng được phân tán lên đầu cáp điện đi xuyên vào bên trong 
của cáp điện được bọc, thiết bị này bao gồm phần chứa thứ nhất chứa đầu cáp điện mà 
chất chống thấm nước dạng lỏng được sử dụng, thiết bị bịt kín bịt kín phần chứa thứ 
nhất, và bộ phận tăng áp cấp không khí vào trong phần chứa thứ nhất.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông di động 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông di động. Phương pháp truyền thông di động 
theo sáng chế bao gồm các bước: phát đi, từ trạm cơ sở rađio nguồn chuyển tiếp tới 
trung tâm chuyển đổi, yêu cầu chuyển tiếp bao gồm NCC, PCI và KeNB*; thay đổi, ở 
trung tâm chuyển đổi, NCC, thay đổi, ở trung tâm chuyển đổi, KeNB* trên cơ sở PCI, và 
phát đi, từ trung tâm chuyển đổi tới trạm cơ sở rađio đích chuyển tiếp, yêu cầu chuyển 
tiếp bao gồm NCC đã thay đổi và KeNB* đã thay đổi; tạo ra, ở trạm cơ sở rađio đích 
chuyển tiếp, khóa thứ nhất trên cơ sở KeNB*; và tạo ra, ở trạm di động, khóa thứ nhất trên 
cơ sở NCC và PCI có trong lệnh chuyển tiếp.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông di động 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông di động. Phương pháp truyền thông di động 
theo sáng chế bao gồm các bước: phát đi, từ trạm cơ sở rađio nguồn chuyển tiếp tới 
trung tâm chuyển đổi, yêu cầu chuyển tiếp bao gồm NCC, PCI và KeNB*; thay đổi, ở 
trung tâm chuyển đổi, NCC, thay đổi, ở trung tâm chuyển đổi, KeNB* trên cơ sở PCI, và 
phát đi, từ trung tâm chuyển đổi tới trạm cơ sở rađio đích chuyển tiếp, yêu cầu chuyển 
tiếp bao gồm NCC đã thay đổi và KeNB* đã thay đổi; tạo ra, ở trạm cơ sở rađio đích 
chuyển tiếp, khóa thứ nhất trên cơ sở KeNB*; và tạo ra, ở trạm di động, khóa thứ nhất trên 
cơ sở NCC và PCI có trong lệnh chuyển tiếp.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu dẫn động công suất lớn và máy nghiền được dẫn động 

nhờ nó 
  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu dẫn động công suất lớn (1) dùng cho máy nghiền có trục lăn 

nghiền (2) quay được quanh trục theo phương thẳng đứng (A) bao gồm vỏ (6), động cơ 
điện (5) và kết cấu bộ truyền động bánh răng (4) bố trí trong vỏ (6) và được đỡ trên vỏ 
(6) này. Trục lăn nghiền (2) có thể được dẫn động bằng động cơ điện (5) qua kết cấu bộ 
truyền động bánh răng (4). Động cơ điện (5) được bố trí bên dưới kết cấu bộ truyền động 
bánh răng (4). Động cơ điện (4) được làm liền khối trong vỏ (6). Tốt hơn là, động cơ 
điện (5) được đỡ trên vỏ (6), cụ thể là trên chi tiết đáy (6c) của vỏ (6). Rôto (7) có thể 
được nối trực tiếp, hoặc qua khớp nối được làm liền khối trong rôto, với bánh răng (11) 
của kết cấu bộ truyền động bánh răng (4). Sáng chế còn đề cập tới máy nghiền, ví dụ, 
máy nghiền trục lăn con lăn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm chồng pin nhiên liệu và phương pháp vận hành cụm chồng 

pin nhiên liệu này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các cụm chồng pin nhiên liệu cải tiến, và các phương pháp vận 

hành cụm chồng pin nhiên liệu, cụ thể là đề cập đến cách điều khiển nhiệt và dòng khí 
cải tiến.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Copolyme propylen chịu va đập dòng nóng chảy cao và quy 

trình sản xuất 
  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình polyme hoá để sản xuất copolyme propylen chịu va đập dòng 

nóng chảy cao. Quy trình bao gồm việc cho polyme trên cơ sở propylen hoạt tính có tốc 
độ dòng nóng chảy lớn hơn khoảng 100g/10 phút tiếp xúc với một hoặc nhiều olefin 
trong lò phản ứng polyme hoá để tạo thành copolyme propylen chịu va đập với tốc độ 
dòng nóng chảy lớn hơn khoảng 60g/10 phút. Quá trình sản xuất copolyme propylen 
chịu va đập dòng nóng chảy cao có thể xảy ra trong một hoặc nhiều lò phản ứng polyme 
hoá, bằng cách sử dụng nồng độ hyđro chuẩn, và không có quá trình visbreakinh.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
326 

(11) 26631 
(21) 1-2011-00749 (51) 7 A01N  47/30,  25/32, A01P  7/04,  

7/02, A01N  25/24 
(22) 10.07.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2009/058799 10.07.2009 (87) WO 2010/020477 25.02.2010 
(30) 0815303.3       21.08.2008 GB 
(71) 1. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
2. SYNGENTA LIMITED  (GB) 
European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford Surrey 
GU2 7YH, United Kingdom 

(72) ANGST, Max (CH), AYOUB, Sherif (EG), BAUM, Stefan (DE), BURRI, Peter (CH), 
MULQUEEN, Patrick Joseph (GB), STOCK, David (GB), WILLIAMS, Johanna 
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm diệt côn trùng chứa diafenthiuron và chất an toàn 

cho cây trồng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cách sử dụng mới làm chất an toàn cho cây trồng, của nhóm hóa 

chất trùng hợp, và cụ thể là sử dụng chúng để làm giảm và/hoặc ngăn ngừa độc tính thực 
vật của chế phẩm diệt côn trùng chứa diafenthiuron lên cây trồng của thực vật hữu ích. 
Do đó, sáng chế bao gồm chế phẩm diệt côn trùng mới chứa diafenthiuron và chất an 
toàn cho cây trồng, và sử dụng chế phẩm này trong phòng trừ côn trùng ở cây trồng của 
thực vật hữu ích. Sáng chế còn đề cập đến gói kết hợp của diafenthiuron và chất an toàn 
cho cây trồng.  
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(54) Phương pháp và thiết bị tháo đồ điện 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị tháo để tách linh kiện ra khỏi đế một cách dễ 
dàng.  

Theo phương pháp tháo đồ điện để tách linh kiện ra khỏi đế, trong đó linh kiện 
này được dán lên đế bằng chất liệu dán có điểm chảy thấp hơn điểm chảy của linh kiện 
cần dán, đế và linh kiện được dán trên đế được đưa vào hơi quá nhiệt có nhiệt độ cao 
hơn điểm chảy của chất liệu dán để nung chảy chất liệu dán này để tách linh kiện ra 
khỏi đế.  
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SHIBATA (JP), Kiyoshi GOTO (JP), Hiroyuki KUDO (JP), Susumu NAKANO (JP), 
Hajime YABU (JP), Kei MIURA (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Rơle lai và thiết bị đầu cuối điều khiển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến công tắc kiểu nút bấm có cơ cấu chống kẹt (21), công tắc này gồm : 
kết cấu đỡ (22) có dạng gần như hình hộp, nó định ra một khoảng không bên trong, kết 
cấu đỡ (22) được trang bị ít nhất một khe hở (23) nối thông với khoảng không bên trong 
và được trang bị trục khe hở (Z-Z), khe hở (23) được xác định bởi gờ khe hở bên trong 
(23a); 
cơ cấu khởi động (24) gồm nút bấm (25) và phương tiện gắn cơ học (26) để gắn nút bấm 
(25) với kết cấu đỡ (22), phương tiện gắn cơ học bao gồm phương tiện dẫn hướng (26) 
cho phép nút bấm (25) di chuyển với kết cấu đỡ (22) theo hướng gần như song song với 
trục khe hở (Z-Z); 
Tấm ốp (31) có thể được gắn với nút bấm (26) để khởi động nút bấm bằng tay; và 
cơ cấu chống kẹt bao gồm miếng chèn bảo vệ (33) được đặt giữa tấm ốp (31) và nút bấm 
(25) và miếng chèn bảo vệ có thể được đặt trên kết cấu đỡ (22) để tương tác với gờ bên 
trong (23a), để bảo vệ phương tiện hướng (26) khỏi sự xâm nhập không mong muốn của 
các hạt bụi và tương tự.  
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(DE), ELBE Hans-Ludwig (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp hoạt chất diệt nấm, trừ sâu và/hoặc trừ ve bét, quy 

trình điều chế nó và phương pháp phòng trừ động vật gây hại 
và nấm 

  (57)    Sáng chế đề cập tới các hỗn hợp hoạt chất mới chứa hoạt chất thứ nhất là hoạt chất 
carboxamit đã biết và hoạt chất thứ hai là hoạt chất trừ sâu, các hỗn hợp hoạt chất này là 
rất thích hợp để phòng trừ động vật gây hại không mong muốn, như côn trùng hoặc ve 
bét, và nấm gây bệnh cho cây.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp lắp đặt thiết bị, cơ cấu đỡ chi tiết neo và bộ bu 

lông neo 
  (57)    Sáng chế đề cập đến việc nâng cao hiệu quả công việc lắp đặt thiết bị như bơm ECCS 

(Emergency Core Cooling System - hệ thống làm mát lõi khẩn cấp). Trong phương pháp 
lắp đặt thiết bị, khối thùng chứa mà trong đó khung phía trên, thùng chứa, các cốt thép 
gia cố khác nhau bao gồm các thanh gia cố dọc gia cố các bộ phận trên từ mặt ngoài, và 
cơ cấu đỡ tấm neo được kết hợp được chế tạo từ trước, và khối thùng chứa được đặt trên 
đá nền nhân tạo thông qua khung phía dưới. Ngoài ra, bộ bu lông neo được bố trí trên cơ 
cấu đỡ tấm neo sau khi bê tông sơ cấp được lắp đặt, quan hệ vị trí tương ứng của các bu 
lông bắt đế tương ứng tương đối với thùng chứa được hiệu chỉnh bằng cách sử dụng 
khuôn, và bê tông thứ cấp được lắp đặt ở trạng thái mà quan hệ vị trí được điều chỉnh. 
Sau đó, bơm ECCS được đưa vào trong thùng chứa, và việc lắp đặt bơm ECCS được hoàn 
tất bằng cách cố định bơm ECCS đã được đưa vào bằng các bu lông bắt đế tương ứng mà 
phía đáy của chúng được chôn.  
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(72) NALEPA, Christopher, J. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm hấp phụ và quy trình làm giảm sự phát thải thủy 

ngân từ dòng khí đốt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm và quy trình sử dụng chế phẩm này để giảm sự phát thải 

thủy ngân từ khí đốt. Chế phẩm này bao gồm chất hấp phụ và hợp chất hữu cơ được 
brom hóa.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm brom clorua để loại bỏ thuỷ ngân ra khỏi khí thải 

sinh ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm và quy trình sử dụng chế phẩm này để giảm sự phát thải 

thủy ngân trong quá trình đốt cháy nhiên liệu. Chế phẩm này bao gồm chất hấp phụ, 
nguồn brom, và nguồn clo. Chế phẩm này thể hiện độ ổn định nhiệt được cải thiện so với 
độ ổn định nhiệt của bản thân chất hấp phụ.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Máy gọt vỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy gọt vỏ bao gồm thùng chứa có khoảng trống trong đó lớp vỏ 
được loại bỏ ra khỏi sản phẩm nông nghiệp, tấm quay nằm bên trong thùng chứa và 
được nối với lưỡi dao, lỗ thoát vỏ kéo dài từ đáy của thùng chứa ra bên ngoài, các tấm 
cánh nằm giữa đáy của thùng chứa và tấm quay và được bố trí với khoảng cách góc 
đồng đều so với tâm của tấm quay, và cũng quay khi tấm quay được quay, và môtơ để 
cung cấp lực quay tới tấm quay.  
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(72) STOLZ-DUNN Sandra K. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polyme trên cơ sở olefin chứa nhóm chức, quy trình sản xuất 

và chế phẩm chứa polyme này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến polyme trên cơ sở olefin chứa nhóm chức, quy trình sản xuất 

polyme này, và vật phẩm chứa polyme trên cơ sở olefin chứa nhóm chức. Polyme trên cơ 
sở olefin chứa nhóm chức bao gồm polyme trên cơ sở olefin, và chất tạo nhóm chức 
được ghép với polyme trên cơ sở olefin nhờ chất đồng phản ứng. Chất đồng phản ứng là 
dẫn xuất xinamoyl và/hoặc hợp chất xyano-acrylat. Sự có mặt của chất đồng phản ứng 
có tác dụng ức chế sự thay đổi trọng lượng phân tử trong quá trình tạo nhóm chức bằng 
gốc tự do của polyme trên cơ sở olefin.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm dạng liều đơn vị chứa naproxen hoặc muối dược 

dụng của nó và esomeprazol hoặc muối dược dụng của nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng liều đơn vị chứa naproxen hoặc muối dược dụng 

của nó và esomeprazol hoặc muối dược dụng của nó, trong đó esomeprazol hoặc muối 
dược dụng của nó được giải phóng từ dạng liều đơn vị này ở độ pH xác định, trong đó 
một dạng liều đơn vị được dùng dưới dạng liều buổi sáng và dạng liều đơn vị thứ hai 
được dùng khoảng 10 giờ sau đó dưới dạng liều buổi chiều để đạt được profin dược động 
học xác định.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
336 

(11) 26641 
(21) 1-2011-00814 (51) 7 H04L  5/00, H04J  11/00, H04L  

27/26 
(22) 27.08.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/055214  27.08.2009 (87) WO/2010/025265 04.03.2010 
(30) 61/092,200       27.08.2008 US 

12/501,243       10.07.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) GAAL, Peter (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị thu và phát tín hiệu truyền thông 

không dây sử dụng họ dãy giả tạp nhiễu ở miền thời gian dựa 
trên dãy giả tạp nhiễu cơ sở ở miền tần số 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị cho phép thực hiện toàn bộ chu kỳ của các dãy 
giả ngẫu nhiên/giả tạp nhiễu (PN - pseudo noise) ở miền tần số, trong đó dãy PN đáp 
ứng các yêu cầu hoặc các mối quan hệ định trước. Các yêu cầu hoặc mối quan hệ này 
bao gồm : (1) cung cấp tỷ lệ công suất đỉnh trên trung bình (PAR - peak- to-average) ở 
miền thời gian tương đối thấp; (2) tạo ra hàm tự tương quan định kỳ hoàn chỉnh (không 
có hàm tương quan lệch pha); (3) tạo ra hàm tương quan chéo tương đối hoàn chỉnh cho 
cặp dãy bất kỳ; và (4) tạo ra hàm tương quan dãy trong miền tần số bằng cách thực hiện 
các phép toán chỉ cộng hoặc cộng và chỉ trừ. Tóm lại, các dấu hiệu này trong họ các dãy 
hỗ trợ truyền tín hiệu một cách hiệu quả (ví dụ, sử dụng công suất tương đối thấp).  
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(54) Cọc ván bằng ống thép, kết cấu khớp nối của cọc ván bằng 

ống thép, kết cấu tường và phương pháp kéo cọc ván bằng ống 
thép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cọc ván bằng ống thép có thân cọc ván tạo ra bằng ống thép; khớp 
nối thứ nhất được bố trí ở mặt ngoài của thân ống thép dọc theo phương chiều dọc của 
thân ống thép; và, khớp nối thứ hai được bố trí ở bề mặt đối diện với bề mặt ngoài của 
thân ống thép của khớp nối thứ nhất dọc theo phương chiều dọc của thân ống thép, trong 
đó mỗi khớp nối thứ nhất và khớp nối thứ hai có thân khớp nối, chân thứ nhất được đặt ở 
phía bề mặt trước của cọc ván, và chân thứ hai được đặt ở phía bề mặt sau của cọc ván 
sao cho cách chân thứ nhất một khoảng và đỡ thân khớp nối dọc theo chân thứ nhất, 
chân thứ nhất và chân thứ hai được cố định vào thân ống thép, khớp nối thứ nhất được 
tạo ra có khoảng trống thứ nhất kéo dài dọc theo phương chiều dọc của thân ống thép, 
một đầu theo phương chiều dọc của nó được bịt kín, khớp nối thứ hai được tạo ra có 
khoảng trống thứ hai kéo dài dọc theo phương chiều dọc của cọc ván, một đầu theo 
phương chiều dọc của nó được bịt kín, và lỗ xả thứ nhất để xả nước đã điều áp khỏi 
khoảng trống thứ nhất và khoảng trống thứ hai về phía ngoài được tạo ra cho chân thứ 
nhất vâ chân thứ hai của khớp nối thứ nhất cắt khoảng trống thứ nhất và chân thứ nhất và 
chân thứ hai của khớp nối thứ hai cắt khoảng trống thứ hai.  
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(11) 26643 
(21) 1-2011-00824 (51) 7 H01R 12/28 
(22) 09.09.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/056303 09.09.2009 (87) WO2010/030622 18.03.2010 
(30) 61/095,450      09.09.2008 US 

61/110,748      03.11.2008 US 
61/117,470      24.11.2008 US 
61/153,579      18.02.2009 US 
61/170,956      20.04.2009 US 
61/171,066      20.04.2009 US 
61/171,037      20.04.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2011 
(71) MOLEX INCORPORATED  (US) 

2222 Wellington Court Lisle, Illinois 60532, United States of America 
(72) REGNIER, Kent, E. (US), LANG, Harold, Keith (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu nối bao gồm cụm cực điều chỉnh trở kháng 

  (57)     Sáng chế đề xuất đầu nối bao gồm các lát chứa cực để chứa riêng các cực mát hoặc các 
cực tín hiệu vi sai. Các cực trên các lát lân cận có thể được bố trí để tạo ra các cặp tín 
hiệu vi sai được ghép mạn. Các cực được sử dụng riêng làm các cực mát có thể rộng hơn 
các cực tín hiệu để chắn giữa các cặp tín hiệu vi sai lân cận. Các cực tín hiệu của mỗi 
cặp cực tín hiệu vi sai có thể có độ rộng không đổi từ các phần tiếp xúc của chúng đến vị 
trí gần các phần đuôi của chúng, và các cực này trệch khỏi vị trí đồng chỉnh mạn và tăng 
độ rộng cho đến khi chúng kết thúc tại các phần đuôi cực.  
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(11) 26644 
(21) 1-2011-00826 (51) 7 A46B  9/04 
(22) 31.08.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/055471  31.08.2009 (87) WO2010/025439 04.03.2010 
(30) 12/201,027        29.08.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2011 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue New York, NY 10022, United States of America 
(72) BARTSCHI Amrin (CH), ZWIMPFER Martin (CH), MOSKOVICH Robert (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc răng miệng có đầu và chi tiết làm sạch răng thứ 
nhất. Chi tiết làm sạch răng thứ nhất có bề mặt đầu gần như lồi sao cho kem đánh răng 
đã được phết vào đầu được thích ứng để hướng về phía bề mặt làm sạch phía xa của đầu. 
Dụng cụ chăm sóc răng miệng này có thể còn bao gồm chi tiết mát xa lợi kéo dài từ phía 
bên theo chu vi của đầu.  
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(11) 26645 
(21) 1-2011-00828 (51) 7 H01R  13/658 
(22) 09.09.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/056321 09.09.2009 (87) WO2010/030638 18.03.2010 
(30) 61/095,450 09.09.2008 US 

61/110,748 03.11.2008 US 
61/117,470 24.11.2008 US 
61/153,579 18.02.2009 US 
61/170,956 20.04.2009 US 
61/171,037 20.04.2009 US 
61/171,066 20.04.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2011 
(71) MOLEX INCORPORATED  (US) 

2222 Wellington Court Lisle, Illinois 60532, United States of America 
(72) LANG, Harold, Keith (US), REGNIER, Kent, E. (US), LONG, Jerry, A. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu nối sử dụng linh hoạt 

  (57)    Sáng chế đề xuất cụm đầu nối phụ có thể được sử dụng cho cả các ứng dụng bên trong 
lẫn các ứng dụng bên ngoài. Cụm phụ này bao gồm khung đỡ các lát với các cực. Khung 
đỡ này bao gồm các chi tiết gài để bắt chặt nó vào vỏ hoặc khung dẫn. Các chi tiết gài 
có thể bao gồm phần được tạo góc cho phép khung đỡ tạo thành khớp đuôi én với khung 
dẫn, và/hoặc phần nhiều mặt để gài với chi tiết bắt chặt.  
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(11) 26646 
(21) 1-2011-00829 (51) 7 H01R  13/658 
(22) 09.09.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/056300 09.09.2009 (87) WO2010/030620 18.03.2010 
(30) 61/095,450 09.09.2008 US 

61/110,748 03.11.2008 US 
61/117,470 24.11.2008 US 
61/153,579 18.02.2009 US 
61/170,956 20.04.2009 US 
61/171,066 20.04.2009 US 
61/171,037 20.04.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2011 
(71) MOLEX INCORPORATED  (US) 

2222 Wellington Court Lisle, Illinois 60532, United States of America 
(72) REGNIER, Kent E. (US), LANG, Harold Keith (US), CASHER, Patrick R. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vỏ đầu nối bao gồm cơ cấu bắt chặt tích hợp 

  (57)    Sáng chế đề xuất vỏ cho đầu nối, vỏ này bao gồm khe nhận cạc. Vỏ này bao gồm các 
mặt để hình thành khoang kín. Vỏ này bao gồm chi tiết bắt chặt được giữ đúng vị trí bởi 
khía giữ trên đáy của vỏ này. Khía giữ được cấu hình để đỡ chi tiết bắt chặt ở đúng vị trí 
và ngăn không cho nó tịnh tiến hoặc xoay ngoài ý muốn.  
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(11) 26647 
(21) 1-2011-00834 (51) 7 G06F  3/044 
(22) 23.09.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/058054  23.09.2009 (87) WO 2010/036713 01.04.2010 
(30) 12/237,687       25.09.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2011 
(71) APPLE INC.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) LYON, Benjamin (US), FISHER, Joseph (US), RATHNAM, Lakshman (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Cảm biến điện dung có các điện cực nằm trên tấm nền và mạch 

mềm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cảm biến điện dung, cảm biến này có thể bao gồm mạch mềm, tấm 

nền hướng về phía mạch mềm này, và các điện cực dẫn điện được cấu hình để nhận biết 
đầu vào đặt lên tấm nền. ít nhất một trong số các điện cực dẫn điện nằm trên bề mặt của 
tấm nền và ít nhất một trong số các điện cực nằm trên bề mặt của mạch mềm. 
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(11) 26648 
(21) 1-2011-00836 (51) 7 H01Q  7/06, G06K  19/077, H01Q  

1/22 
(22) 10.08.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/IB2009/053513       10.08.2009 (87) WO 2010/023574 04.03.2010 
(30) PP 00058-2008        29.08.2008 SK 

PP 50014-2009        12.03.2009 SK 
(71) LOGOMOTION, S.R.O.  (SK) 

Winterova 15, 921 01 Piest'any, Slovakia 
(72) FLOREK, Miroslav (SK), MASARYK, Michal (SK) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thẻ nhớ có thể tháo ra được dùng trong truyền thông không 

tiếp xúc và phương pháp chế tạo anten trên thân thẻ nhớ này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thẻ nhớ có thể tháo ra được dùng trong truyền thông không tiếp xúc 

bao gồm anten (4) được tạo ra từ các vòng ren (10) được bố trí trên mặt ngoài của thân 
thẻ (1) và được bao phủ bởi lớp (7) được chế tạo từ vật liệu sắt từ. Theo một phương án 
có lợi của sáng chế, trên một mặt (2) của thẻ, anten (4) bao gồm 8 vòng ren (10) và cả 
hai mặt (2) của thẻ được bao phủ bởi lớp (7) được chế tạo từ lá ferit. Anten (4) được nối 
với mạch nối tiếp có phần tử có điện dung (12) và điện trở (11) ở phía bên kia. Mạch 
cộng hưởng bắt được tần số cuối cùng nằm trong khoảng từ 13,0 đến 15,0 MHz. Tín 
hiệu từ anten (4) được đọc ở vị trí giữa vòng ren thứ nhất và vòng ren thứ hai (10) tính từ 
phía phần tử có điện dung (12). Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp chế tạo anten (4) 
trên thân của thẻ có thể tháo ra được, trong đó rãnh của đường dẫn điện (5) được khoét 
trên bề mặt của thân thẻ (1), rãnh này được làm đầy bằng liệu dẫn điện và lớp vật liệu sắt 
từ (7) được tạo ra trên mặt (2) bao phủ anten (4).  
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(22) 03.09.2009 (43) 27.06.2011 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 JAPAN 
(72) Yoshihisa KANNO (JP), Hiroyuki KIKUCHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe máy điện 

  (57)    Sáng chế đề cập tới xe máy điện trong đó cụm điều khiển công suất, động cơ sinh công 
dịch chuyển, v.v.. được trang bị có thể được làm mát một cách hiệu quả.  
Xe máy điện (1) trong đó PDU (18) và động cơ sinh công dịch chuyển (16) để vận hành 
xe được gắn cố định vào đòn lắc (13) vốn lắc quanh trục xoay (12) và nguồn điện từ ắc 
qui (9) được cấp qua PDU (18) đến động cơ sinh công dịch chuyển (16), được đặc trưng 
là, hốc bên trong đòn lắc (13) được ngăn thành khoảng trống nạp không khí (24) và 
khoảng trống lắp thiết bị (23) nhờ vách ngăn (25a), PDU (18) được gắn cố định trong 
khoảng trống lắp thiết bị (23) sao cho nó nằm tiếp xúc sát với vách ngăn 25a, và cánh 
làm mát (40) chạy dài từ vách ngăn (25a) đến khoảng trống nạp không khí (24) được tạo ra 
ở một phần trong khoảng trống nạp không khí (24) tương ứng với phần cố định PDU (18).  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
345 

(11) 26650 
(21) 1-2011-00852 (51) 7 A01C  1/06, C05F  11/08, C09K  

17/00, C05G  3/04, C12N  1/14 
(22) 01.10.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/CA2009/001390 01.10.2009 (87) WO/2010/037228 08.04.2010 
(30) 08165591.2      01.10.2008 EP 
(71) NOVOZYMES BIOLOGICALS LIMITED  (CA) 

3935 Thatcher Ave Saskatoon , Saskatchewan S7R 1A3, Canada 
(72) HNATOWICH, Garry Lawrence (CA), STECKLER, Shelagh Jean (CA), LEGGETT, 

Mary Elizabeth (CA), PRIEST, Kari Lynn (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và chế phẩm làm tăng lượng photpho khả dụng 

trong đất để cho cây trồng hấp thu 
  (57)     Sáng chế này đề cập đến phương pháp tăng lượng photpho khả dụng trong đất để cho 

cấy trồng hấp thu bằng việc trồng cây trên đất trồng, phần gần với rễ cây, chứa cả nguồn 
photpho và ít nhất hai chủng nấm Penicillium, đặc biệt là P. bilaiae, cụ thể là chúng 
NRRL 50126 và NRRL 50169. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm làm tăng lượng 
photpho chứa chủng nấm Penicillium, đặc biệt là P. bilaiae, cụ thể là chủng NRRL 
50126 và NRRL 50169. 
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(11) 26651 
(21) 1-2011-00865 (51) 7 D21F  1/00 
(22) 21.08.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/054653 21.08.2009 (87) WO 2010/027709 11.03.2010 
(30) 12/231,669      04.09.2008 US 

12/398,799      05.03.2009 US 
(71) ALBANY INTERNATIONAL CORP.  (US) 

1373 Broadway, Albany, New York 12204, United States of America 
(72) Robert HANSEN (US), Dana EAGLES (US), Lennart OLSSON (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp sản xuất mối nối cho vải công nghiệp và vải của 

máy sản xuất giấy và mối nối được sản xuất bằng phương pháp 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp trong đó sử dụng năng lượng lade để hàn hoặc nối 
bằng cách đốt nóng các vị trí được chọn trên vải của máy sản xuất giấy (paper machine 
clothing - PMC)) và vải kỹ thuật và công nghiệp khác. Sáng chế cũng đề cập đến mối 
nối vòng dùng cho vải của máy sản xuất giấy có thể nối được trên máy hoặc vải công 
nghiệp khác. 
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(11) 26652 
(21) 1-2011-00878 (51) 7 A47F  5/00, G09F  3/18, A47B  

96/06, G09F  15/02 
(22) 09.09.2008 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/SG2008/000337   09.09.2008 (87) WO2010/030235 18.03.2010 
(71) U-MARKETING INTELLECTUAL PROPERTIES PTE LTD.  (SG) 

50, Robinson Road, #07-00 VTB Building, Singapore 068882 
(72) MEBRUER, Robert (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Kệ bày hàng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kệ bày hàng để đặt các sản phẩm bày bán tại cửa hàng bán lẻ, kệ 
này bao gồm kết cấu kệ bày hàng (10) có một dãy các giá bày hàng cách nhau theo 
phương thẳng đứng (11) tạo ra các khoảng không hở phía trước dành cho các sản phẩm 
bày bán và một số biển quảng cáo (14), mỗi bên được gắn vào kết cấu giá bày hàng (10) 
để được giữ thẳng đứng với các mặt biển đối nhau của chúng (15) kéo dài ra phía ngoài 
từ kệ bày hàng sao cho có thể nhìn thấy một cách dễ dàng bởi người mua quan sát quan 
sát dọc theo kệ bày hàng. Các biển này (14) được gắn vào kết cấu kệ bày hàng (10) bởi 
các khung (16) cho phép các biển này chuyển động lắc khi chúng bị va bởi người hoặc 
xe đẩy chuyển động dọc theo phía trước kệ bày hàng.  
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(11) 26653 
(21) 1-2011-00884 (51) 7 A44B  17/00 
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(86) PCT/JP2009/064456     18.08.2009 (87) WO2010/026872 11.03.2010 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2011 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, JAPAN 
(72) Kenji HASEGAWA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Móc cài bấm dạng bị bao 

  (57)     Sáng chế đề cập tới móc cài bấm dạng bị bao có thể được tạo ra từ tấm kim loại đơn, có 
thể được giảm kích cỡ theo phương hướng kính một cách dễ dàng, và không cần bổ sung 
tấm kim loại riêng để chứa phần chồn đầu của bộ phận giữ trên đó. Móc cài bấm dạng bị 
bao (10, 10') tạo ra từ tấm kim loại đơn bao gồm phần đế (11) bao gồm phần đế trên 
(11a) và phần đế dưới (11b), phần lồi hình trụ (12) kết cấu tấm đơn nhô từ phần đế (11) 
để được chứa trên móc cài bấm dạng bao (20), và phần gài (13, 13') kéo dài từ đầu trên 
của phần nhô (12) và nhô ra ngoài theo phương hướng kính. Phần đế trên (11a) kéo dài 
từ đầu dưới của phần nhô (12) vào trong theo phương hướng kính, và chứa trên đó phần 
chồn đầu (32) của bộ phận gắn (30) khi móc cài bấm đạng bị bao (10, 10') được gắn vào 
vải (1) . Phần đế dưới (11b) kéo dài từ đầu trong của phần đế trên (11a) sẽ uốn cong 
xuống dưới và nhô ra ngoài. Phần đế dưới (11b) sẽ tiếp xúc với vải (1) khi móc cài (10, 
10') được gắn vào vải (1) này.  
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(11) 26654 
(21) 1-2011-00889 (51) 7 H01B  7/30 
(22) 03.09.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/GB2009/002122 03.09.2009 (87) WO 2010/026380 11.03.2010 
(30) 0816106.9       04.09.2008 GB 
(75) MANTOCK, PAUL, LENWORTH  (GB) 

95 Evergreen Way, Hayes, Middlesex UB3 2BH, United Kingdom 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Cáp truyền tín hiệu và điện không tổn hao năng lượng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cáp truyền tín hiệu và điện không tổn hao năng lượng, cáp này bao 
gồm, tám đoạn vật liệu dẫn điện (18), được xếp lớp thẳng hàng, đoạn này trên đoạn kia, 
mỗi đoạn có thể được nối lại để tạo ra độ dài mong muốn. Từng lớp dẫn điện được tách 
với nhau bằng các lớp điện môi xen kẽ (19). Các lớp dẫn điện (10-17) được tạo thành 
bên trong cuộn khép kín được gấp nạp điện (20) và cuộn khép kín được gấp phóng điện 
(20) với các đỉnh nếp gấp (22) của chúng đối nhau, là các đầu của cáp, được tách khỏi 
nhau bằng chất điện môi (19), do đó tạo ra tiếp xúc điện dung và là phương tiện để 
truyền điện tích từ cuộn nạp điện sang cuộn phóng điện, do đó truyền dòng điện xoay 
chiều từ nguồn điện tới điểm truyền tải, về căn bản có điện trở bằng không, bằng hai 
cuộn nạp điện và phóng điện này, do đó, truyền điện từ nguồn điện qua khoảng cách 
mong muốn tới điểm truyền điện với năng tổn hao bằng không.  
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(11) 26655 
(21) 1-2011-00893 (51) 7 H04S  3/00 
(22) 27.08.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/055118 27.08.2009 (87) WO 2010/027882  11.03.2010 
(30) 61/190,963      03.09.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2011 
(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION  (US) 

100 Potrero Avenue, San Francisco, California 94103-4813, United States of America 
(72) CHABANNE, Christophe (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp nâng cao sự tái tạo các kênh đa âm thanh, thiết 

bị và môi trường lưu trữ đọc được bởi máy tính thích ứng để 
thực hiện phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến lĩnh vực âm thanh đa kênh. Cụ thể hơn là, sáng chế đề cập đến 
phương pháp để cung cấp các kênh âm thanh thích hợp để cấp cho các loa được bố trí 
phía trên các loa trước thông thường. Sáng chế cũng đề cập tới thiết bị thực hiện phương 
pháp này và môi trường lưu trữ đọc được bởi máy tính chứa chương trình máy tính để 
thực hiện phương pháp này.  
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(11) 26656 
(21) 1-2011-00912 (51) 7 E05B  35/00 
(22) 25.08.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/US2009/054835  25.08.2009 (87) WO 2010/027760 11.03.2010 
(30) 193931       07.09.2008 IL 
(71) MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES LTD.  (IL) 

PO Box 637, 81104 Yavne, Israel 
(72) BEN-AHARON, Effi (IL), MARKBREIT, Dani (IL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chìa khóa có thể dùng với nhiều ổ khóa và bộ khóa bao gồm ổ 

khóa và chìa khóa này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chìa khóa có thể dùng với nhiều ổ khóa, chìa khóa này bao gồm 

phần trục, và ít nhất là một cụm chi tiết có thể di chuyển được của chìa khóa được giữ 
lại bên trong phần trục và bao gồm chi tiết thứ nhất và chi tiết thứ hai liền kề với nhau, 
chi tiết thứ nhất của cụm chi tiết có thể di chuyển được của chìa khóa được bố trí dọc 
theo phần trục và chi tiết thứ hai của cụm chi tiết có thể di chuyển được của chìa khóa 
được bố trí lệch so với chi tiết thứ nhất.  
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(21) 1-2011-00918 (51) 7 C07D  417/14, A61P  35/00, A61K  
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(22) 08.09.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2009/061644 08.09.2009 (87) WO2010/029082 18.03.2010 
(30) 08164104.5      10.09.2008 EP 

61/096,674      12.09.2008 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) CARAVATTI, Giorgio (CH), FAIRHURST, Robin Alec (GB), FURET, Pascal (FR), 

GUAGNANO, Vito (IT), IMBACH, Patricia (CH) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất 2-carboxamit xycloamino ure, dược phẩm chứa 

chúng và quy trình điều chế chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  

 

  
 
hoặc muối của nó, trong đó phần tử thế như được xác định trong phần mô tả, dược phẩm 
chứa chúng và quy trình điều chế chúng.  
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(11) 26658 
(21) 1-2011-00919 (51) 7 F25J  1/02, F25B  9/00 
(22) 11.09.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2009/061793 11.09.2009 (87) WO2010/031737 25.03.2010 
(30) 08164727.3      19.09.2008 EP 
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.  (NL) 

Carel van Bylandtlaan 30, NL-2596 HR The Hague, The Netherlands 
(72) ALERS Paul Theo (NL), VAN DIJK Frederik Jan (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp làm mát dòng hyđrocacbon trong bộ trao đổi 

nhiệt và thiết bị điều khiển bộ trao đổi nhiệt 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp, và thiết bị làm mát dòng hyđrocacbon, dòng 

hyđrocacbon (45) được làm mát được trao đổi nhiệt trong bộ trao đổi nhiệt thứ nhất (50) 
với ít nhất một dòng môi chất lạnh (145b, 185b) có lưu lượng dòng môi chất lạnh thứ 
nhất (FR1), để thu được dòng hyđrocacbon mát (55) có lưu lượng dòng hyđrocacbon 
mát (FR2) và ít nhất một dòng môi chất lạnh trở về (105). Lưu lượng dòng môi chất lạnh 
thứ nhất (FR1) và lưu lượng dòng hyđrocacbon mát (FR2) được điều chỉnh cho đến khi 
đạt đến điểm đặt thứ nhất (SP1) đã nhập đối với lưu lượng dòng môi chất lạnh thứ nhất 
(FR1). Nếu điểm đặt thứ nhất (SP1) lớn hơn lưu lượng dòng môi chất lạnh thứ nhất 
(FR1), thì lưu lượng dòng hyđrocacbon mát (FR2) tăng trước khi lưu lượng dòng môi 
chất lạnh thứ nhất (FR1) tăng; nếu điểm đặt thứ nhất (SP1) nhỏ hơn lưu lượng dòng môi 
chất lạnh thứ nhất (FR1), thì lưu lượng dòng môi chất lạnh thứ nhất (FR1) giảm trước 
khi lưu lượng dòng hyđrocacbon mát (FR2) giảm; và nếu lưu lượng dòng hyđrocacbon 
mát (FR2) giảm, thì lưu lượng dòng môi chất lạnh thứ nhất (FR1) giảm.  
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(22) 10.09.2008 (43) 27.06.2011 
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(71) SMITH INTERNATIONAL, INC.  (US) 

1310 Rankin Rd. Houston, TX 77073, USA 
(72) BEYLOTTE, James, Edmond (US), UNDERWOOD, Lance, D. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ ly hợp khóa và phương pháp truyền có lựa chọn mômen từ 

stato tới rôto của động cơ khoan đáy giếng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ ly hợp khoá để truyền có lựa chọn mômen từ stato tới rôto của bộ 

dụng cụ khoan đáy giếng có ít nhất một vấu cóc hãm được bố trí trên rôto, trong đó ít 
nhất một vấu cóc hãm này có đường truyền tải trọng, ít nhất một trục tâm quay, và trọng 
tâm, ít nhất một vấu cóc hãm được đẩy vào vị trí gài nhờ một cơ cấu đẩy, ít nhất một vấu 
cóc hãm truyền lực từ stato tới rôto theo đường truyền tải trọng khi ở vị trí gài, và lực ly 
tâm đẩy ít nhất một vấu cóc hãm vào vị trí nhả khi rôto được quay ở tốc độ cao hơn tốc 
độ nhả. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới phương pháp truyền có lựa chọn mômen từ 
stato tới rôto của động cơ khoan đáy giếng.  
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(30) 61/096,149 11.09.2008 US 

61/121,998 12.12.2008 US 
61/147,637 27.01.2009 US 
61/147,894 28.01.2009 US 

(71) ALBANY INTERNATIONAL CORP.  (US) 
1373 Broadway, Albany, New York 12204, United States of America 

(72) RIVIERE, Pierre (FR), MONNERIE, Jean-Louis (FR), EAGLES, Dana (US), 
KARLSSON, Jonas (SE), MOURAD, Sabri (FR), HANSEN, Robert A. (US) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Lớp đỡ không dệt liên tục và phương pháp sản xuất nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lớp đỡ, như đai hoặc ống đã có hoạ tiết trên bề mặt tiếp xúc với vải 
của nó, và phương pháp sản xuất nó. Các vùng bằng phẳng, các vùng lõm tương ứng qua 
đó các lỗ khuyết và/hoặc đường rãnh được tạo ra ở bề mặt trên của lớp đỡ để tạo ra hoạ 
tiết này. Các vùng bằng phẳng các vùng lõm tương ứng qua đó các lỗ khuyết, và/hoặc 
các vùng rãnh có thể được tạo ra bằng phương pháp chạm, cắt, khắc, dập nổi, đục lỗ 
bằng phương pháp cơ học hoặc sự kết hợp các phương pháp này. Đai hoặc ống đỡ này 
đem lại các đặc tính vật lý cần thiết, như độ phình, vẻ bề ngoài, cấu trúc, độ thấm hút, 
độ bền, và sự dễ chịu cho sản phẩm không dệt được sản xuất trên đó.  
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(86) PCT/JP2009/066158      16.09.2009 (87) WO/2010/032748 25.03.2010 
(30) 2008-239791       18.09.2008 JP 
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6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162, Japan 
(72) Tatsuo HAMAMATSU (JP), Hideki ONO (JP), Yasutoshi IGUCHI  (JP), Hideshi IKI  

(JP), Yoshihiko KINOSHITA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất dầu hydrocacbon 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất dầu hydrocacbon, quy trình này bao gồm các 
bước: bước thứ nhất trong đó cho dầu thô chứa hợp chất hữu cơ chứa oxy và hợp chất 
chứa clo không tan trong nước tiếp xúc với chất xúc tác hydro hóa bao gồm chất mang 
chứa oxit vô cơ xốp và ít nhất một kim loại được chọn từ nhóm VIA và nhóm VIII bảng 
tuần hoàn hóa học được mang trên chất mang với sự có mặt của hydro để tạo ra dầu 
hydrocacbon và hơi nước nhờ quá trình hydro hoá để khử oxy ra khỏi các hợp chất hữu 
cơ chứa oxy và chuyển hóa hợp chất chứa clo không tan trong nước thành hợp chất chứa 
clo tan trong nước; bước thứ hai trong đó nước trong sản phẩm phản ứng ở bước thứ nhất 
được duy trì ở trạng thái hơi và cho sản phẩm phản ứng ở bước thứ nhất tiếp xúc với hợp 
chất bazơ Brỉnsted chứa nitơ tan trong nước có nhiệt độ sôi ở áp suất thường không vượt 
quá 100oC để thu được sản phẩm được xử lý; và bước thứ ba trong đó làm nguội sản 
phẩm được xử lý tới nhiệt độ không cao hơn nhiệt độ mà tại đó hơi nước hóa lỏng để tạo 
thành pha nước bao gồm chứa hợp chất chứa clo tan trong nước và hợp chất bazơ 
Brỉnsted chứa nitơ và sau đó tách pha nước ra khỏi dầu để được xử lý thu được dầu 
thành phẩm chứa dầu hydrocacbon.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất dầu hydrocacbon 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất dầu hydrocacbon bao gồm bước thứ nhất trong 
đó đa số các vùng phản ứng được nạp chất xúc tác cụ thể được bố trí tuần tự và nạp dầu 
thô chứa hợp chất hydrocacbon chứa oxy có nguồn gốc từ dầu động vật hoặc thực vật tới 
mỗi vùng phản ứng và tách các tạp chất ra khỏi dầu bằng hydro dưới các điều kiện áp 
suất hydro là từ 1 MPa đến nhỏ hơn 10 MPa; và bước thứ hai trong đó hydro, hydro 
sunfua, cacbon dioxit và nước được loại bỏ ra khỏi sản phẩm đã xử lý thu được trong 
bước thứ nhất để thu được dầu hydrocacbon. Trong các vùng phản ứng, nhiệt độ tại cửa 
nạp của vùng phản ứng đầu tiên là từ 150oC đến 250oC, nhiệt độ tại cửa nạp của vùng 
phản ứng thứ hai hoặc bất kỳ vùng phản ứng nào kế tiếp sau đó không thấp hơn nhiệt độ 
ngưng tụ của nước, và nhiệt độ tại cửa xả của vùng phản ứng cuối cùng là từ 260oC đến 
360oC. Dầu thô bao gồm dầu tái chế chứa lượng cụ thể một phần của dầu hydrocacbon 
thu được trong bước thứ hai và lượng cụ thể họp chất hydrocacbon chứa lưu huỳnh.  
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(11) 26663 
(21) 1-2011-00982 (51) 7 B23K  1/012 
(22) 25.08.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/EP2009/060934  25.08.2009 (87) WO2010/031659 25.03.2010 
(30) 10 2008 047 498.3       17.09.2008 DE 
(71) EMITEC GESELLSCHAFT FUR EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH  (DE) 

Hauptstrasse 128, 53797 Lohmar, Germany 
(72) Hans-Peter CASPER (DE), Hubertus KOTTHOFF (DE), Jorg GUTOWSKI (DE), 

Dietmar CHAUCHET (DE), Ludwig WIERES (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp hàn thân rỗ tổ ong bằng kim loại để xử lý khí 

thải và thiết bị thực hiện phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp hàn thân rỗ tổ ong bằng kim loại (1) để xử lý khí thải, 

bao gồm ít nhất các bước sau đây:  
a) xử lý sơ bộ thân rỗ tổ ong (1) ở nhiệt độ trên 400oC;  
b) làm nguội thân rỗ tổ ong (1);  
c) hàn thân rỗ tổ ong (1) ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 1050oC đến 1100oC ở áp suất 
khí quyển;  
d) làm nguội thân rỗ tổ ong (1).  
Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất thiết bị thích hợp để thực hiện phương pháp này.  
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(11) 26664 
(21) 1-2011-01025 (51) 7 C09D  201/02, B05D  7/14,  7/24, 

B63B  59/04, C09D  5/16,  105/08,  
133/00,  143/04 

(22) 28.09.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/JP2009/066747       28.09.2009 (87) WO 2010/038692 08.04.2010 
(30) 2008-253597       30.09.2008 JP 
(71) 1. NIPPON PAINT CO., LTD.  (JP) 

2-1-2, Oyodokita, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 531-8511 Japan 
2. NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.  (JP) 
1-26, Komagabayashiminamicho, Nagata-ku, Kobe-shi, Hyogo 653-0045 Japan 

(72) YAMAMORI, Naoki (JP), TOMINAGA, Hiroshi (JP), SHIMADA, Mamoru (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm phủ, phương pháp tạo ra chế phẩm này, màng phủ và 

kết cấu dưới nước sử dụng chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm phủ chứa hạt polyme hữu cơ (A) chứa polyme hữu cơ chứa 

nhóm hydroxyl và nhóm cation ở một phân tử, cỡ hạt trung bình trọng lượng nằm trong 
khoảng từ 10 đến 35 μm và nhựa nền (B), trong đó hàm lượng của hạt polyme hữu cơ 
(A) nằm trong khoảng từ 0,5 đến 5,0% trọng lượng theo hàm lượng chất rắn của chế 
phẩm phủ, và phương pháp tạo ra chế phẩm phủ này và màng phủ và kết cấu dưới nước 
sử dụng chế phẩm phủ này. Nhựa nền (B) chứa nhóm có công thức chung sau (1): 
-COO-M-OCO-A      (1)  
(trong đó, M là kim loại hóa trị hai hoặc hóa trị cao hơn, và A là gốc axit hữu cơ của 
monoaxit) hoặc nhóm có công thức chung sau (2):  
-COO-Si(RlR2R3)     (2)  
(trong đó, R1, R2 và R3, có thể giống nhau hoặc khác nhau, là nhóm isopropyl hoặc 
nhóm n-butyl) ở mạch bên hoặc có liên kết ngang có công thức chung sau (3):  
-COO M-OCO-          (3)  
(trong đó, M có nghĩa giống như trên).  
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(11) 26665 
(21) 1-2011-01028 (51) 7 B63B  21/14,  9/00, G06F  17/50 
(22) 17.08.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/JP2009/064394       17.08.2009 (87) WO/2010/035590 01.04.2010 
(30) 2008-245046        24.09.2008 JP 
(71) IHI MARINE UNITED INC.  (JP) 

22-23, Kaigan 3-chome, Minato-ku Tokyo 1080022, Japan 
(72) Masaki SUEOKA (JP), Kentaro WATANABE (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp thiết kế miệng loe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thiết kế miệng loe theo đó hình dạng miệng loe có thể 
phù hợp cho loại tàu có thể được thiết kế một cách dễ dàng mà không phụ thuộc vào các 
thợ thủ công cụ thể. Phương pháp thiết kế miệng loe theo sáng chế có bước thiết lập hình 
dạng ban đầu (Bước 1) để thiết lập hình dạng ban đầu của miệng loe (4); bước tạo ra mô 
hình ba chiều (Bước 2) để tạo ra mô hình ba chiều của miệng loe (4) và các phần khác 
trên máy tính; bước sửa đổi hình dạng sơ bộ (Bước 3) để biến đổi hình dạng theo chu vi 
ngoài của mô hình ba chiều của miệng loe (4) sao cho có thể xoay được khi mỏ neo (3) 
tiếp xúc với hình dạng ban đầu của miệng loe (4); bước phân tích cơ học (Bước 4) để 
tiến hành phân tích cơ học trạng thái mỏ neo (3) đang được đưa vào chỗ chứa bằng cách 
sử dụng mô hình ba chiều của miệng loe (4) và các phần khác trên máy tính; bước quyết 
định (Bước 5) để kiểm tra liệu rằng các kết quả phân tích cơ học có đáp ứng được các 
điều kiện định trước không; và bước sửa đổi hình dạng (Bước 6) để sửa đổi mô hình ba 
chiều của miệng loe (4) trên máy tính dựa trên các kết quả của phân tích cơ học.  
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(11) 26666 
(21) 1-2011-01029 (51) 7 G06Q  20/00 
(22) 18.09.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/IB2009/054097    18.09.2009 (87) WO 2010/032215 25.03.2010 
(30) PP 5085-2008     19.09.2008 SK 
(71) LOGOMOTION, S.R.O.  (SK) 

Winterova 15, 921 01 Piest'any, Slovakia 
(72) FLOREK, Miroslav (SK), MASARYK, Michal (SK) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống ứng dụng thanh toán không tiếp xúc và phương pháp 

cấp phép thanh toán trong ứng dụng thanh toán không tiếp 
xúc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử, hệ thống này bao gồm đầu 
cuối điểm bán hàng (POS: Point Of Sale) (6), phần tử an toàn (2), thiết bị truyền thông 
di động (1) có màn hình và bàn phím, như điện thoại di động. Thiết bị truyền thông di 
động (1) được trang bị thẻ nhớ có thể tháo ra được (3), trong đó có bố trí ít nhất là hai 
phần tử an toàn (2) có thân riêng biệt. Thiết bị truyền thông di động (1) được kết nối với 
đầu cuối POS (6) qua kênh truyền không tiếp xúc (5) và ít nhất là một phần tử an toàn 
(2) trên thẻ nhớ có thể tháo ra được (3) có bộ thẻ thanh toán (9). Thẻ nhớ có thể tháo ra 
được (3) có phần tử truyền thông trường gần (NFC: Near Field Communication) (7). Hệ 
thống này cũng có thể bao gồm thiết bị mang riêng biệt (13) để nhập số nhận dạng cá 
nhân (PIN: Personal Identification Number). Thiết bị mang (13) này được cấp năng 
lượng từ trường của trường điện từ được nhận. Trong quá trình cấp phép thanh toán, bộ 
phận quản lý (4) trong thiết bị truyền thông di động (1) kích hoạt phần tử an toàn (2) 
tương ứng có bộ thẻ thanh toán (9) được lựa chọn trên thẻ nhớ có thể tháo ra được (3). 
Thiết bị truyền thông di động (1) truyền thông với đầu cuối POS qua kênh truyền không 
tiếp xúc (5).  
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(11) 26667 
(21) 1-2011-01035 (51) 7 B62J  23/00 
(22) 24.09.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/JP2009/004801       24.09.2009 (87) WO2010/035460 01.04.2010 
(30) 2008-247121       26.09.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.04.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1078556, JAPAN 
(72) NUMATA, Hidehiko (JP), KITO, Genichi (JP), TATEISHI, Seiichi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu gắn chặt nắp che trước của xe cộ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu gắn chặt nắp che trước của xe cộ bao gồm phần nắp che thứ 
nhất, và phần nắp che thứ hai liền kề với phần nắp che thứ nhất và gối chồng một phần 
lên phần nắp che thứ nhất, bao gồm: phần gắn chặt là phần gối chồng giữa phần nắp che 
thứ nhất và phần nắp che thứ hai; bộ phận cố định được lắp từ phía trước của phần gắn 
chặt, bộ phận cố định sẽ cố định phần nắp che thứ nhất và phần nắp che thứ hai; và bộ 
phận che sẽ che phần gắn chặt cũng như bộ phận cố định từ phía trước, ít nhất một phần 
của bộ phận che được lắp tháo được và sẽ che bộ phận cố định.  
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(11) 26668 
(21) 1-2011-01041 (51) 7 C08L  101/00,  25/00,  53/00,  71/12, 

H01L  31/042 
(22) 22.10.2009 (43) 27.06.2011 
(86) PCT/JP2009/005572   22.10.2009 (87) WO/2010/047122 29.04.2010 
(30) 2008-274459      24.10.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2011 
(71) ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101 Japan 
(72) KONO, Hiroyuki (JP), ISHII, Tadayuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kết cấu nối dùng cho môđun tạo năng lượng quang điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu nối dùng cho môđun tạo năng lượng quang điện có độ bền 
nhiệt trong thời gian dài và độ bền va đập ở nhiệt độ thấp tuyệt vời mặc dù kích thước và 
độ dày vách được thu nhỏ. Kết cấu nối (1) dùng cho môđun tạo năng lượng quang điện 
theo sáng chế kết nối ít nhất môđun tạo năng lượng quang điện với cáp dùng để nối 
môđun tạo năng lượng quang điện, kết cấu nối dùng cho môđun tạo năng lượng quang 
điện bao gồm hợp phần nhựa nhiệt dẻo có, với chỉ số về độ bền nhiệt trong thời gian dài, 
chỉ số nhiệt liên quan (RTI) của độ bền kéo với độ dày là 1,5mm ở 115oC hoặc cao hơn, 
và độ bền va đập Charpy ở -40oC là lớn hơn hoặc bằng 6,5kJ/m2.  
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Phần ii 
 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
 
(11) 1749 
(21) 2-2009-00234 (51) 7 A41G  3/00 
(22) 30.11.2009 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2010 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Nam Đại 

Dương  (VN) 
53 Bis Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lại Quốc Phương (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(54) Đầu tóc giả tháo lắp được 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến dầu tóc giả tháo lắp dược gồm: phần đầu giả và phần tóc 
giả; ở phần đầu giả được tạo một đường rãnh (2.1) hơi sâu vào bên trong, đường rãnh 
này được tạo chạy dọc theo khắp phần đầu giả; ở phía trên đỉnh trán của đầu giả mặt 
phía trước được tạo một lỗ sâu (2.2) để gắn phần chốt của bộ phận tóc giả vào đề giữ cố 
định. ở phần bộ phận gắn tóc giả; bề mặt bên ngoài được kết những lớp tóc giả, phần 
bên trong được làm lõm vào và khớp với phần nhô ra của phần đỉnh dầu; phần viền bên 
ngoài được tạo dáng lên xuống theo đường rãnh ở trên phần đầu giả và phần đường viền 
này được tạo hai đường gờ trên và dưới, ngoài ra theo hình H.4 ở phần đỉnh của phần 
gắn tóc giả được tạo một cái chốt (4.1) và phần cuối được tạo một miếng hình thang 
(4.2) để khi tháo lắp phần tóc giả và phần đầu giả thì sẽ nắm miếng này để kéo phần tóc 
giả ra.  
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(11) 1750 
(21) 2-2009-00235 (51) 7 E02B  3/16 
(22) 30.11.2009 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.12.2010 
(71) Công ty ứng dụng công nghệ mới và du lịch (Newtatco)  (VN) 

125 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Quang Hóa  (VN), Nguyễn Mạnh Khương (VN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Quy trình chống thấm bê tông áp lực cao cho các công trình 

ngầm 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình chống thấm bê tông áp lực cao áp dụng cho việc sửa 

chữa chống thấm các khớp nối trong các công trình ngầm nói chung và của cống lấy 
nước trong công trình thủy lợi nói riêng. Giải pháp còn đề xuất quy trình chống thấm bê 
tông áp lực cao áp dụng cho việc sửa chữa các điểm nước phun, lỗ rò rỉ nước từ bên 
ngoài vào qua thành bê tông của các công trình ngầm.  
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(11) 1751 
(21) 2-2009-00237 (51) 7 B26B 3/00, 9/02 
(22) 01.12.2009 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.12.2009 
(75) CHIEN-NONG YU  (TW) 

No. 70, Lane 346, Daren Street, Guanmiao Township, Tainan County, Taiwan 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

Dụng cụ cắt bavia của chế phẩm nhựa, cao su (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến loại dụng cụ cắt bavia của chế phẩm nhựa, cao su, điểm 

quan trọng là một đầu của dụng cụ là phần lưỡi cắt, góc kẹp lưỡi cắt của phần lưỡi cắt là 
giữa 1o đến 170o, độ dày của dụng cụ khoảng 0,3 mm đến 10 mm, hình thành phần lưỡi 
cắt rất sắc bén; như vậy, khi lưỡi cắt của dụng cụ để sát vào mặt chế phẩm nhựa hoặc 
cao su nơi bị lỗi bavia, dựa vào lưỡi cắt của dao lần theo chiều đi của bavia, lưỡi dao sắc 
bén sẽ cắt bỏ bavia bị dư thừa một cách tiện dụng, nhanh chóng và xén phẳng bavia của 
sản phẩm nhựa hoặc cao su.  
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(11) 1752 
(21) 2-2009-00238 (51) 7 A01G 9/20 
(22) 09.12.2009 (43) 27.06.2011 
(71) Viện nghiên cứu cao su Việt Nam  (VN) 

301 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Xuân Lan (VN) 

Nhà màng kính dùng để phơi cao su tờ (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến nhà màng kính được sử dụng công đoạn làm khô tờ mủ 

cao su trong quy trình sản xuất cao su tờ xông khói, nhằm mục đích gia tăng hiệu quả 
làm khô tờ mủ, do đó sẽ làm tăng năng suất giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, góp 
phần bảo vệ môi trường.  
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(11) 1753 
(21) 2-2009-00239 (51) 7 A42B 3/06 
(22) 01.12.2009 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2009 
(75) CHIN-HSIEN KUO  (TW) 

11F-4, No. 177, Suefu Rd., South Dist., Taichung City, Taiwan 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

Kết cấu làm tăng khả năng giảm lực va đập của mũ bảo hiểm (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu làm tăng khả năng giảm lực va đập của mũ bảo 

hiểm, trong đó bao gồm một vỏ mũ, phần trên của vỏ mũ được thiết kế một lớp đệm 
giảm va chạm đàn hồi, phần trong của vỏ mũ được thiết kế một lớp bảo vệ bằng chất liệu 
xốp, bên trong lớp xốp được thiết kế một lớp lót bằng vải vả bọt v.v. Do vậy, thông qua 
việc thiết kế lớp đệm giảm va chạm đàn hồi phần trên vỏ mũ có thể tăng thêm cho phần 
vỏ lực chịu va chạm đàn hồi, giảm bớt tốc độ va đập nhanh, mạnh, có thể hấp thụ phần 
nào lực va đập, giúp cho người đội chiếc mũ bảo hiềm này được bảo vệ tốt hơn.  
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(11) 1754 
(21) 2-2009-00241 (51) 7 H01H 7/00 
(22) 09.12.2009 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2009 

Nguyễn Đình Phương  (VN) (75) 
1A141 đường Vĩnh Lộc, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 
ASSOCIATES CO.,LTD.) 
Bộ đóng mở mạch bằng cơ điện không dùng vi mạch điện tử (54) 

  (57)    Bộ đóng mở mạch bằng cơ - điện không dùng vi mạch điện tử hoạt động dựa theo 
nguyên lý thay đổi lưu lượng nước chảy qua lại giữa hai bình thông nhau để tạo ra chu 
kỳ đóng hoặc mở cho các thiết bị sử dụng điện. Bộ đóng mở mạch bằng cơ - điện không 
dùng vi mạch điện tử bao gồm một que sắt 7 dài 55cm đường kính 4 mm treo hai bình 
đựng chất lỏng (1) và (2) có thể tích bằng nhau và bằng 150 ml. Phía trên hai bình được 
gắn liền một ống thông hơi có đường kính 8 mm, phía dưới hai bình có gắn một ống nhỏ 
đường kính 4 mm để nước có thể lưu thông giữa hai bình (hình 2). Một trục vòng bi (4) 
gắn với khung dây thép nối với một vật nặng 150 gam ở phía dưới (hình 4). Một ống 
nhựa rỗng đường kính 42 mm, dài 40 cm; phía trước và sau ống xẻ hai rãnh, rãnh lớn và 
rãnh nhỏ (hình 1). Một ống nhựa rỗng khác dài 11cm đường kính 42mm được xẻ 4 rãnh 
ở (4) phía để gắn rờ le (1) sử dụng cho mô tơ (hình 3). Một mô tơ 12 vôn đặt phía trên 
ống nhựa lớn có tác dụng kéo trục vòng bi (4) lên.  
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1755 (11) 
(21) 2-2009-00245 (51) 7 B65G  17/36 
(22) 14.12.2009 (43) 27.06.2011 

Nguyễn Thanh Điền  (VN) (75) 
ấp Long Châu, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 
Xích tải gàu trong máy xúc và làm sạch lúa (54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến xích tải gàu trong máy xúc và làm sạch lúa. Theo đó, gàu 
được cố định vào xích tải ở vị trí chính xác đảm bảo cho chất lượng hạt lúa khi được 
xích tải gàu vận chuyển không bị bong vỏ, gãy hạt gây thất thoát cho người nông dân. 
Xích tải gàu ít ma sát so với băng tải gàu nên làm tăng hiệu quả hoạt động của máy kéo. 
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(11) 1756 
(21) 2-2009-00247 (51) 7 C12P  1/68 
(22) 15.12.2009 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2009 
(71) Viện Công nghệ sinh học  (VN) 

Viện Công nghệ sinh học, viện KH&CN Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Phan Văn Chi  (VN), Nguyễn Bích Nhi  (VN), Trần Thế Thành  (VN) 
(54) Phương pháp xác định conotoxin trong nọc độc của các loài 

ốc cối Conus 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp xác định conotoxin trong nọc độc của các 

loài ốc cối Conus. Phương pháp này bao gồm các bước : tách chiết các protein từ nọc 
độc của các loài ốc cối Conus; tiến hành lọc và ly tâm hỗn hợp protein thu được bằng 
màng siêu lọc ly tâm để thu được các protein có kích thước nhỏ hơn 5kDa và chia các 
protein này làm hai phần bằng nhau (A) và (B); xử lý phần hỗn hợp (A) bằng cách khử 
bằng dithiothreitol và alkyl hoá bằng iodoaxetamit để phá vỡ cầu disulfit; đo phổ khối 
các phần (A) và (B) bằng hệ nanoLC-ESI-Q-TOF MS; xác định conotoxin dựa trên khối 
lượng phân tử của các protein trong hỗn hợp (B) giống với conotoxin tiêu chuẩn và số 
lượng cầu disulfit đã bị phá vỡ của các protein khi so sánh khối lượng phân tử của các 
protein trong phần hỗn hợp (B) với khối lượng phân tử của protein trong phần hỗn hợp 
(A) đã được xử lý. Phương pháp này thích hợp cho việc phân tích nhanh, chính xác và có 
độ nhạy, đặc hiệu cao. Ngoài ra, giải pháp hữu ích cũng đề cập đến việc xác định các cải 
biến trong cấu trúc của các conotoxin. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
372 

(11) 1757 
(21) (51) 7 G01D  7/02 2-2010-00115 
(22) 21.05.2010 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2010 

Doanh nghiệp tư nhân thương mại sản xưất Phương Đức  (VN) (71) 
118/13 Trần Quang Diệu, quận 3, thành Hồ Chí Minh 

(72) Phạm Hoàng Nga (VN) 
Đồng hồ kích thước lớn (54) 

  (57)    Sáng chế đề xuất đồng hồ kích thước lớn đặt ở nơi công cộng có kết cấu gồm môtơ, bộ 
chỉ thị giờ, hệ thống truyền động để truyền chuyển động từ môtơ tới bộ chỉ thị giờ, bộ 
tạo dao động tạo ra tần số chuẩn để cấp xung điều khiển cấp điện, bộ điều khiển môtơ 
để cấp điện cho môtơ theo chu kỳ của xung điều khiển cấp điện, cơ cấu cam hành trình 
kết hợp với bộ cảm biến để xác định số vòng quay của cơ cấu cam hành trình và biến đổi 
thành tín hiệu để điều khiển ngắt điện môtơ khi cam hành trình quay được số vòng được 
xác định phụ thuộc vào chu kỳ của xung điều khiển cấp điện và tỷ số truyền giữa trục 
cam hành trình và bộ chỉ thị giờ. 
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(11) 1758 
(21) 2-2010-00153 (51) 7 A43B  3/16,  3/18,  3/22 
(22) 14.07.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 200920261158.9 04.12.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2010 
(75) CHAN WAI KWAN  (HK) 

Flat A, 49/F, Tower 1, Victoria Tower, 188 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Hong Kong 

(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Vỏ bọc đồ đi chân chống thấm nước 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới một loại vỏ bọc đồ đi chân chống thấm nước bao gồm phần 
thân có đế, phần bên trên đế, phần mũi và một khoang chứa chân được lắp lên trên từ 
phần bên trên đế nêu trên; phần thân được làm thích hợp để chứa đồ đi chân; phần thân 
được tạo ra từ ít nhất một vật liệu mềm dẻo; chi tiết chốt chặt thứ nhất được làm phù hợp 
để di chuyển phần bên trên đế nêu trên về phía phần sau của đồ đi chân được lắp vào 
phần sau của phần bên trên đế nêu trên liền kề với phần sau của đế đã nêu; chi tiết chốt 
chặt thứ hai được làm phù hợp để di chuyển phần bên trên đế nêu trên về phía phần trước 
của đồ đi chân được lắp vào phần trước của mũi giày  nêu trên liền kề với phần trước của 
đế nêu trên. Như vậy, người sử dụng có thể trực tiếp xỏ đôi giày chính của mình vào vỏ 
bọc đồ đi chân. Người sử dụng không cần tháo giày chính để xỏ giầy chính vào vỏ bọc 
đồ đi chân. Điều này rất thuận tiện trong quá trình sử dụng. Do toàn bộ vỏ bọc đồ đi 
chân có thể được gói lại, nên nó chiếm ít không gian khi người sử dụng mang theo, vì 
vậy dễ dàng hơn cho việc đi lại.  
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(11) 1759 
(21) (51) 7 C02F  1/72 2-2010-00170 
(22) 19.08.2010 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2010 

Trần Tuấn  (VN) (75) 
Tổ 12, khu vực III, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Quy trình xử lý nước ngầm nhiễm phèn và/hoặc nước cứng, 
hoàn toàn bằng oxy không khí 

(54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình xử lý nước ngầm nhiễm phèn và/hoặc nước cứng, 
hoàn toàn bằng oxy không khí để cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt bao gồm 
các bước: (a) xử lý sơ cấp với ống phun; (b) xử lý thứ cấp bằng giàn tạo mưa; (c) xử lý 
hoàn toàn với thiết bị sục khí cưỡng bức. Quy trình xử lý nước ngầm theo giải pháp hữu 
ích chỉ sử dụng oxy từ không khí mà không sử dụng bất kỳ hóa chất và vật liệu trợ giúp 
nào khác.  
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1760 (11) 
(21) 2-2010-00270 (51) 7 A47J  17/18 
(22) 13.12.2010 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.12.2010 

Nguyễn Đình Hùng  (VN) (75) 
Số 6/201 Trần Nguyên Hãn, thành phố Hải Phòng 

(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
Máy cạo vỏ sấu (54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy cạo vỏ sấu, trong đó máy cạo vỏ sấu này bao gồm:  
- thùng chứa (9) có đạng hình trụ hoặc hình nón có đường kính nằm trong khoảng từ 12 
cm đến 30 cm; thùng chứa (9) có nắp đậy (8) để khi máy cạo sấu hoạt động quả sấu 
không bị văng ra ngoài;  
- bộ phận nạp quả sấu (3) có:  
+ cửa nạp (31) để nạp quả sấu vào thùng chứa (9), nhờ đó quả sấu có thể cung cấp vào 
thùng chứa (9) ngay cả khi máy cạo vỏ sấu đang hoạt động;  
+ nắp chắn cửa nạp (32) để quả sấu không ra khỏi thùng chứa (9) khi máy hoạt động;  
- bộ phận thu quả sấu và vỏ sấu đã được cạo (7) có :  
+ cửa xả (71) quả sấu đã được cạo vỏ ra;  
+ nắp chắn cửa xả (73) để quả sấu không ra khỏi thùng chứa (9) khi máy hoạt động;  
+ khe cửa (72) để vỏ sấu được cạo đi ra trong quá trình cạo, khi vỏ sấu đi qua khe cửa 
(72) chuyển từ mầu xẫm sang màu xanh nhạt thì có thể biết được mẻ cạo đã hoàn thành;  
- bộ phận cạo vỏ sấu (2);  
- động cơ (5) được lắp dưới thùng chứa (9) gắn vào bộ phận cạo vỏ sấu (2) qua bộ phận 
truyền động (4) sao cho bộ phận cạo vỏ sấu (2) có thể quay với tốc độ nằm trong khoảng 
từ 5 vòng/giây đến 20 vòng/giây; và  
- bộ phận chân đỡ (6) đỡ máy cạo vỏ sấu.  
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(11) 1761 
(21) 2-2010-00282 (51) 7 A61L  2/18,  2/24, A61M  1/16 
(22) 17.12.2010 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.12.2010 

Vũ Duy Hải  (VN) (75) 
Trường đại học Bách khoa Hà Nội 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và quy trình tự động rửa quả lọc và dây dẫn máu để 

tái sử dụng trong điều trị thận nhân tạo 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình tự động rửa quả lọc và dây dẫn máu để tái sử dụng 

trong điều trị thận nhân tạo bao gồm các công đoạn: (1) rửa thô trong vòng 20 phút; (2) 
châm hóa chất trong vòng 9 phút; (3) châm Foocmon trong vòng 1 phút; và (4) rửa sạch 
tinh trong vòng 10 phút. Giải pháp hữu ích còn đề xuất hệ thống tự động rửa quả lọc và 
dây dẫn máu theo quy trình nêu trên.  
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1762 (11) 
(51) 7 G09F  7/18,  13/04,  21/00, E01F  

9/00,  9/019 
(21) 2-2011-00032 

(22) 11.02.2011 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.02.2011 

Công ty TNHH SUPERSTAR  (VN) (71) 
Số 170, quốc lộ 1A, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lin Yu Chuan (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Thiết bị cảnh báo 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị cảnh báo (40) có kết cấu bao gồm: ít nhất ba giá, mỗi 
giá thứ nhất (41), thứ hai (46) và thứ ba (52) có kết cấu bao gồm đế có đầu thứ nhất và 
đầu thứ hai theo chiều dài của giá, và đầu thứ nhất và thứ hai của giá thứ nhất (41) lần 
lượt được lắp xoay, không tháo ra được với đầu thứ hai của giá thứ hai (46) và đầu thứ 
nhất của giá thứ ba (52). Bộ trữ/cấp điện (33) được lắp tháo được vào giá thứ nhất (41) 
nhờ phương tiện lắp. Phương tiện phát sáng (44), và phương tiện biến đổi quang điện 
(43) được bố trí bên trong đế của các giá. Tấm che được làm thích ứng để khớp vừa vào 
miệng hở của đế của mỗi giá. Cụm chân đỡ hình chữ thập (31, 32) đỡ cố định giá thứ 
nhất (41), trong đó đầu thứ nhất của giá thứ hai (46) và đầu thứ hai của giá thứ ba (52) 
có thể được lắp tháo được với nhau nhờ phương tiện gài để tạo thành khung cảnh báo. 
Phương tiện phát sáng (44) và phương tiện biến đổi quang điện (43) được nối theo cách 
lựa chọn với bộ trữ/cấp điện (33). 
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(11) 1763 
(21) (51) 7 E02D 15/00 2-2011-00036 
(22) 17.02.2011 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.02.2011 
(75) Hoàng Mạnh Tài  (VN) 

Số 42, ngõ 7 tổ 18 Xuân Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(54) Bộ ống đổ và nút dịch chuyển tạm thời dùng trong thi công 

cọc nhồi, tường vây 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến bộ ống đổ bêtông và nút dịch chuyển tạm thời dùng trong 

thi công cọc nhồi và tường vây.  
Đoạn dưới cùng của bộ ống đổ bêtông (1) được hàn một thanh sắt (2) và thanh sắt 

nhọn (4), nút dịch chuyển tạm thời là quả bóng mềm (5) chứa chất lỏng (6) nên khi đổ 
bêtông cọc nhồi, tường vây thì nút dịch chuyển tạm thời (5) này không bị bóp nhỏ thể 
tích lại và bị chọc thủng làm xẹp lại khi nút dịch chuyển tạm thời (5) cùng bêtông di 
chuyển xuống đến đáy ống đổ bêtông (1). Do đó, cho phép đặt đáy ống đổ (1) gần đáy 
hố hơn, và vữa bêtông không bị hoà vào dung dịch giữ thành trong suốt quá trình bêtông 
còn nằm trong ống đổ (1), làm cho lượng dung dịch giữ thành hoà vào bêtông đáy cọc 
nhồi, tường vây ít hơn do đó chất lượng cọc nhồi; tường vây sẽ cao hơn.  
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(11) 1764 
(21) 2-2011-00045 (51) 7 A01M  7/00 
(22) 04.03.2011 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.03.2011 

Nguyễn Văn Long  (VN) (75) 
ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

(54) Hệ thống phun thuốc cao áp 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống phun thuốc cao áp. Với mục đích phun thuốc cao 

và mịn, hệ thống phun thuốc cao áp theo giải pháp hữu ích gồm máy phun nước áp lực, 
bồn chứa dung dịch thuốc, bơm để bơm nước vào bồn chứa dung dịch thuốc, quạt cao áp 
có ngõ ra hướng lên trên và vào đầu phun thuốc ra của máy phun nước áp lực. Nhờ đó 
khi hệ thống hoạt động, dung dịch thuốc phun ra từ máy phun nước áp lực được quạt cao 
áp hỗ trợ thổi lên và tán nhuyễn, giúp thuốc được phun cao và mịm.  
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(11) 1765 
(21) 2-2011-00053 (51) 7 F26B  19/00 
(22) 14.03.2011 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.03.2011 
(75) Phan Quốc Triều  (VN) 

ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Lò nung gạch sử dụng trấu làm nhiên liệu 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất lò nung gạch sử dụng trấu làm nhiên liệu. Với mục đích tiết 
kiệm nhiên liệu và không gây ô nhiễm môi trường, lò nung gạch sử dụng trấu làm nhiên 
liệu theo giải pháp hữu ích gồm các buồng nung gạch, mỗi buồng nung gạch gồm 
khoang nung gạch và khoang đốt trấu, khoang nung gạch có các lỗ dẫn khói và lỗ truyền 
nhiệt thừa nối thông với buồng nung gạch kế cận, mương dẫn khói chung nối thông với 
các lỗ dẫn khói của khoang nung gạch; van điều khiển khói lắp ở đường nối thông giữa 
các lỗ dẫn khói đến mương dẫn khói chung; van điều khiển nhiệt thừa lắp ở lỗ truyền 
nhiệt thừa; quạt hút lắp ở đầu của mương dẫn khói; hệ thống xử lý khói ở phía sau quạt 
hút; ống khói thải.  
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(11) 1766 
(21) 2-2011-00067 (51) 7 C10G  11/00,  9/02 
(22) 28.03.2011 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2011 
(71) Viện Hoá học công nghiệp Việt Nam  (VN) 

Số 2, Phạm Ngũ Lão, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Thị Thu Hà (VN), Đỗ Thanh Hải (VN), Đỗ Mạnh Hùng (VN), Nguyễn Công Long 

(VN) 
(54) Phương pháp sản xuất chất xúc tác cracking từ chất phế thải 

rắn 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất chất xúc tác cracking từ chất phế 

thải rắn bao gồm các bước :  
- Nghiền chất phế thải rắn chứa chất xúc tác FCC (chất xúc tác tầng sôi: fluid cracking 
catalytic) thải đã qua sử dụng thành bột;  
- Trộn lẫn bột đã nghiền mịn với nhôm oxit hoạt tính; Bổ sung thêm chất kết dính, nước 
và khuấy trộn đều để tạo thành dạng bùn đặc quánh đồng đều;  
- Tiến hành tạo viên xúc tác bằng cách sử dụng máy ép đùn tạo viên hình trụ; và  
- Xử lý nhiệt để làm rắn viên xúc tác nhằm tăng độ bền cơ học, độ bền chống mài mòn 
cho viên xúc tác.  
Chất xúc tác cracking thu được theo phương pháp này có hoạt tính cao, phù hợp để 
cracking dầu thải và cặn dầu. Sản phẩm chính của quá trình cracking dầu thải, cặn dầu 
trên chất xúc tác này là các nhiên liệu xăng, DO và FO.  
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(11) 1767 
(21) 2-2011-00068 (51) 7 E05B  
(22) 28.03.2011 (43) 27.06.2011 
(30) 099207029 19.04.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2011 
(71) DEFEND GROUP CO., LTD.  (TW) 

No. 42, Ln. 111, Lide Rd., Daliao Dist., Kaohsiung, Taiwan. 
(72) Cheng-Chang LIU (TW), Meng-Shiang YANG (TW), Chun-Hua YEN (TW) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Khoá 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến khóa có bệ khóa và cần khóa. Bệ khóa được kẹp chặt đối 
tượng khóa như trục lái của xe ô tô hoặc phuốc trước của xe đạp theo cách tháo ra được. 
Cần khóa được lắp theo cách tháo ra được qua bệ khóa để giữ không cho đối tượng khóa 
xoay. Khi cần khóa được tháo ra khỏi bệ khóa, bệ khóa không chặn đối tượng khóa để di 
chuyển bình thường. Do đó, bệ khóa không cần phải được tháo ra để tăng cường sự 
thuận tiện của việc sử dụng khóa.  
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(11) 1768 
(21) 2-2011-00076 (51) 7 E03C  1/02,  1/12 
(22) 14.04.2011 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.04.2011 
(71) Công ty TNHH nhựa Đạt Hoà  (VN) 

Lô C-1-CN đường NA4, KCN Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
(72) Trần Đức Hòa (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) ống nước, khớp nối ống nước và phương pháp nối ống nước 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến ống nước và khớp nối ống nước, trong đó mặt ngoài của 
đầu ống nước và mặt trong của mỗi đầu khớp nối được khoét các rãnh định vị hình tròn 
theo tiết diện ống nước và khớp nối ống nước, các rãnh này có tiết diện hình bán nguyệt 
sao cho khi nối đầu ống nước vào một đầu của khớp nối ống nước, các rãnh định vị này 
tạo thành các rãnh có tiết diện tròn và mỗi rãnh được bịt kín bởi một sợi dây xỏ vào mỗi 
rãnh qua một lỗ tròn thông từ mặt ngoài khớp nối vào trong mỗi rãnh để đảm bảo giữ 
chặt ống nước với khớp nối ống nước.  
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1769 (11) 
(51) 7 B62J  13/04 (21) 2-2011-00086 

(22) 26.04.2011 (43) 27.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2011 

Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến 
hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP)  (VN) 

(71) 

Khóm 5, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 
(72) Trần Thiện Thanh (VN), Nguyễn Quốc Trung (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

Hộp xích dùng cho xe máy (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới hộp xích xe máy được thiết kế thành một khối liền mạch 

giữa nắp trên của hộp xích và nắp đưới của hộp xích bao che lấy toàn bộ gắp sau bên 
trái. Với kết cấu này hộp xích trở lên kín hơn, do đó có khả năng ngăn chặn sự xâm nhập 
của bụi bẩn và nước vào bên trong trong hộp xích, đồng thời tạo ra tính liền mạch cho 
hộp xích. 
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Phần III 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 
(11) 17859 
(21) 3-2009-00862 (28) 01 
(54) Cán dấu (51) 19-02 
(22) 03.07.2009 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty TNHH thương mại - dịch vụ khắc dấu Sao Đỏ  (VN) 

98L Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Chau Peng Hay (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                          1.1                                   1.2                                     1.3                       1.4 
 
 

  
 
 

                                                       1.5                                   1.6 
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(11) 17860 
(21) 3-2010-00118 (28) 01 
(54) Đế giày (51) 02-04 
(22) 28.01.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 524959701 09.12.2009 CH 
(71) Masai Marketing & Trading AG  (CH) 

Badstrasse 14, CH-8590 Romanshorn Switzerland 
(72) Hermann OBERSCHNEIDER (AT) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                                          1.1                                   1.2 
 

     
 

                                             1.3             1.4            1.5          1.6      1.7 
 

       
 

                                                                  1.8             1.9 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
387 

(11) 17861 
(21) 3-2010-00362 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 09-05 
(22) 29.03.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 4014294 27.01.2010 GB 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

a Dutch company Weena 455 3013 AL Rotterdam The Netherlands 
(72) Philippe DELMOTTE (FR), Stephen MORLEY  (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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(11) 17862 
(21) 3-2010-00714 (28) 01 
(54) Giầy thể thao (51) 02-04 
(22) 04.06.2010 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty cổ phần giầy thể thao Động Lực  (VN) 

Xóm Xá, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 
(72) Ngô Thị Ngọc Bích  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

    
 
 

                           1.1                                              1.2                                          1.3 
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(11) 17863 
(21) 3-2010-00980 (28) 01 
(54) Tấm lót mũ bảo hiểm (51) 02-03 
(22) 27.07.2010 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty TNHH Bàn Tay Vàng  (VN) 

Phòng 210 nhà Nơ 18 đô thị mới Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(72) Thân Thế Hải (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                   1.1                                                   1.2 
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(11) 17864 
(21) 3-2010-01037 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 
(22) 06.08.2010 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty TNHH VINA CLIO  (VN) 

6 đường số 7, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Cho Young Hyuk (KR) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

   
 
 

                                                1.2                                                    1.3 
 
 

  
 
 

                                                1.4                                                   1.5 
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(11) 17865 
(21) 3-2010-01056 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 11.08.2010 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty TNHH màu xanh đổi mới (Green Innovation)  (VN) 

56/3 út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Thái Duy Kỳ  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 
 

                            1.1                                                                    1.2 
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(11) 17866 
(21) 3-2010-01073 (28) 01 
(54) Chậu hoa (51) 11-02 
(22) 13.08.2010 (43) 27.06.2011 
(71) Bùi Văn Thạch  (VN) 

L11 cư xá Phú Lâm B, phường 13, quận 6, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Bùi văn Thạch  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                                 1.1                                          1.2                                     1.3 
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(11) 17867 
(21) 3-2010-01136 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 20-03 
(22) 01.09.2010 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất Bia rượu nước giải 

khát  (VN) 
Phường Cẩm Thuỷ, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(72) Lê Hồ Lan (VN), Trần Minh Thành  (VN) 
(55)  
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(11) 17868 
(21) 3-2010-01149 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 
(22) 06.09.2010 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty TNHH thép Bình Minh  (VN) 

1063 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Văn Tư (VN) 
(55)  
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(11) 17869 
(21) 3-2010-01150 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 
(22) 06.09.2010 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty TNHH thép Bình Minh  (VN) 

1063 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Văn Tư (VN) 
(55)  
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(11) 17870 
(21) 3-2010-01389 (28) 02 
(54) Quần (51) 02-02 
(22) 22.10.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 29/360367 23.04.2010 US 
(71) Columbia Sportswear North America, Inc.  (US) 

14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 97229, United States of America 
(72) Eryn Gregroy (US), Valerie Furcron (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 17871 
(21) 3-2010-01436 (28) 02 
(54) Hộp  (51) 09-03 
(22) 03.11.2010 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty TNHH VITAPURE Hoa Kỳ  (VN) 

Thôn Như Phượng Hạ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 
(72) Đàm Ngọc ánh (VN) 
(74) Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư INCIP (INCIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 17872 
(21) 3-2010-01451 (28) 01 
(54) Chân bàn (51) 06-06 
(22) 05.11.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 2010-011497 11.05.2010 JP 
(71) KOTOBUKI CORPORATION   (JP) 

1-2-1, Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062, Japan 
(72) Akira YOSHIMORI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(55)  
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(11) 17873 
(21) 3-2010-01465 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 
(22) 10.11.2010 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà  (VN) 

Phường Xuân Hoà, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(72) Nguyễn Văn Hoà (VN) 
(55)  
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(11) 17874 
(21) 3-2010-01466 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 
(22) 10.11.2010 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà  (VN) 

Phường Xuân Hoà, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  
(72) Nguyễn Văn Hoà (VN) 
(55)  
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(11) 17875 
(21) 3-2010-01469 (28) 07 
(54) Giày (51) 02-04 
(22) 11.11.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 29/361459 11.05.2010 US 
(71) Columbia Sportswear North America, Inc.  (US) 

14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 97229, United States of America 
(72) Philip Padilla (US), Kevin Murray (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 17876 
(21) 3-2010-01474 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 12.11.2010 (43) 27.06.2011 
(71) Nguyễn Đức Hồi  (VN) 

88 Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
(72) Nguyễn Đức Hồi  (VN) 
(55)  
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(11) 17877 
(21) 3-2010-01580 (28) 03 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 07.12.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 1218549-0001 07.06.2010 EM 

1218549-0002 07.06.2010 EM 
1218549-0003 07.06.2010 EM 

(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 
1009 Pully (Switzerland) Avenue General-Guisan, 70, Switzerland 

(72) Marcello Barbieri (IT), Siegrid Putzer (IT), Alice Olivieri (IT), Stefania Pertusi (IT), 
Joyce Nassif  (LB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 17878 
(21) 3-2010-01609 (28) 04 
(54) Xà phòng bánh (51) 28-02 
(22) 13.12.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 001718685-0001 11.06.2010 EM 

001718685-0002 11.06.2010 EM 
001718685-0003 11.06.2010 EM 
001718685-0004 11.06.2010 EM 

(71) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 

(72) Ajit Manohar AGARKHED (IN), Shashank Narendra GUPTA (IN), Nayantara Ekanath 
PAI (IN), Rajan RAGHAVACHARI (IN), Amit SHUKLA  (IN) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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(11) 17879 
(21) 3-2010-01614 (28) 01 
(54) Mắc treo quần áo (51) 06-08 
(22) 14.12.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 4015940 18.06.2010 GB 
(71) Mainetti (UK) Limited  (GB) 

Annfield Estate, Oxnam Road, Jedburgh, Roxburghshire, Scotland TD8 6NN, United 
Kingdom 

(72) Stephen Shallcross (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 17880 
(21) 3-2010-01615 (28) 01 
(54) Mắc treo quần áo (51) 06-08 
(22) 14.12.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 4015941 18.06.2010 GB 
(71) Mainetti (UK) Limited  (GB) 

Annfield Estate, Oxnam Road, Jedburgh, Roxburghshire, Scotland TD8 6NN, United 
Kingdom 

(72) Stephen Shallcross (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 17881 
(21) 3-2010-01616 (28) 01 
(54) Mắc treo quần áo (51) 06-08 
(22) 14.12.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 4015943 18.06.2010 GB 
(71) Mainetti (UK) Limited  (GB) 

Annfield Estate, Oxnam Road, Jedburgh, Roxburghshire, Scotland TD8 6NN, United 
Kingdom 

(72) Stephen Shallcross (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 17882 
(21) 3-2010-01617 (28) 01 
(54) Mắc treo quần áo (51) 06-08 
(22) 14.12.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 4015946 18.06.2010 GB 
(71) Mainetti (UK) Limited  (GB) 

Annfield Estate, Oxnam Road, Jedburgh, Roxburghshire, Scotland TD8 6NN, United 
Kingdom 

(72) Stephen Shallcross (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 17883 
(21) 3-2010-01618 (28) 01 
(54) Mắc treo quần áo (51) 06-08 
(22) 14.12.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 4015944 18.06.2010 GB 
(71) Mainetti (UK) Limited  (GB) 

Annfield Estate, Oxnam Road, Jedburgh, Roxburghshire, Scotland TD8 6NN, United 
Kingdom 

(72) Stephen Shallcross (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 17884 
(21) 3-2010-01657 (28) 01 
(54) Khuôn ép đa năng (51) 07-02 
(22) 22.12.2010 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu  (VN) 

Lô 15a, khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, thành phố Hà Nội 
(72) Hồ Viết Tâm (VN) 
(55)  
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(11) 17885 
(21) 3-2010-01677 (28) 01 
(54) Tấm rào (51) 25-02 
(22) 27.12.2010 (43) 27.06.2011 
(71) 1. Trần Minh Hải  (VN) 

36/3 khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh 
2. Phùng Chí Kiên  (VN) 
36/3 khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh 
3. Phùng Kim Quy  (VN) 
47/06 tổ 7, phường 16, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Trần Minh Hải (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO IP 

CONSULTANT) 
(55)  
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(11) 17886 
(21) 3-2010-01678 (28) 01 
(54) Tấm rào (51) 25-02 
(22) 27.12.2010 (43) 27.06.2011 
(71) 1. Trần Minh Hải  (VN) 

36/3 khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh 
2. Phùng Chí Kiên  (VN) 
36/3 khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh 
3. Phùng Kim Quy  (VN) 
47/06 tổ 7, phường 16, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Trần Minh Hải  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO IP 

CONSULTANT) 
(55)  
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(11) 17887 
(21) 3-2010-01679 (28) 01 
(54) Tấm rào (51) 25-02 
(22) 27.12.2010 (43) 27.06.2011 
(71) 1. Trần Minh Hải  (VN) 

36/3 khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh 
2. Phùng Chí Kiên  (VN) 
36/3 khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh 
3. Phùng Kim Quy  (VN) 
47/06 tổ 7, phường 16, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Trần Minh Hải  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO IP 

CONSULTANT) 
(55)  
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(11) 17888 
(21) 3-2010-01680 (28) 01 
(54) Tấm rào (51) 25-02 
(22) 27.12.2010 (43) 27.06.2011 
(71) 1. Trần Minh Hải  (VN) 

36/3 khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh 
2. Phùng Chí Kiên  (VN) 
36/3 khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh  
3. Phùng Kim Quy  (VN) 
47/06 tổ 7, phường 16, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Trần Minh Hải  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO IP 

CONSULTANT) 
(55)  
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(11) 17889 
(21) 3-2010-01681 (28) 01 
(54) Tấm rào (51) 25-02 
(22) 27.12.2010 (43) 27.06.2011 
(71) 1. Trần Minh Hải  (VN) 

36/3 khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh 
2. Phùng Chí Kiên  (VN) 
36/3 khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh 
3. Phùng Kim Quy  (VN) 
47/06 tổ 7, phường 16, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Trần Minh Hải  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO IP 

CONSULTANT) 
(55)  
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(11) 17890 
(21) 3-2010-01687 (28) 02 
(54) Dây đeo cặp (51) 03-01 
(22) 28.12.2010 (43) 27.06.2011 
(30) 29/370323 29.06.2010 US 
(71) Columbia Sportswear North America, Inc.  (US) 

14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, United States of America 
(72) Mark T. Gingo  (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 17891 
(21) 3-2010-01718 (28) 01 
(54) Khay (51) 09-04 
(22) 30.12.2010 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến  (VN) 

216 Tân Thành, phường 15, quận 5, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Trần Thị Huê (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 17892 
(21) 3-2010-01719 (28) 01 
(54) Khay (51) 09-04 
(22) 30.12.2010 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến  (VN) 

216 Tân Thành, phường 15, quận 5, TP. Hồ Chí Minh  
(72) Trần Thị Huê (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 17893 
(21) 3-2010-01720 (28) 01 
(54) Đầu thu phát kỹ thuật số (51) 14-03 
(22) 30.12.2010 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận  (VN) 

78A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Xuân Hàn (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 18009 
(21) 3-2011-00435 (28) 01 
(54) Lọ kem (51) 09-01 
(22) 19.04.2011 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm Anh Đào  (VN) 

1/18D, đường Chi Lăng, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
(72) Phạm Thị Đào (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18010 
(21) 3-2011-00436 (28) 01 
(54) áo mưa (51) 02-02 
(22) 19.04.2011 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại Rạng Đông  (VN) 

Lô 8 khu D1, khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Đa Lộc (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 18011 
(21) 3-2011-00438 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 20.04.2011 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Long  (VN) 

Thôn Minh Long, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
(72) Bùi Văn Quỳnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18012 
(21) 3-2011-00448 (28) 01 
(54) Bộ pin (51) 23-99 
(22) 21.04.2011 (43) 27.06.2011 
(30) 001771114-0001 21.10.2010 EM 
(71) Unilever N.V.   (NL) 

Weena 455 3013 AL Rotterdam The Netherlands 
(72) Shyamsunder Balakrishna KAREKAR (IN), Mahendrakumar Maganlal MISTRY (IN), 

Nikhileshwar MUKHERJEE  (IN), Aishvarya MURALI (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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(11) 18013 
(21) 3-2011-00449 (28) 01 
(54) Tủ xe đẩy nhà bếp (51) 06-04 
(22) 22.04.2011 (43) 27.06.2011 
(71) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 

99/9 Soi Suksawad 72, Suksawad Rd., Bangkru, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 
Thailand 

(72) Chokchai charoenapornwatana  (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  
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(11) 18014 
(21) 3-2011-00450 (28) 01 
(54) Tủ xe đẩy nhà bếp (51) 06-04 
(22) 22.04.2011 (43) 27.06.2011 
(71) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 

99/9 Soi Suksawad 72, Suksawad Rd., Bangkru, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 
Thailand 

(72) Chokchai charoenapornwatana  (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  
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(11) 18015 
(21) 3-2011-00451 (28) 01 
(54) Chậu rửa kèm tủ đựng đồ (51) 23-02 
(22) 22.04.2011 (43) 27.06.2011 
(71) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 

99/9 Soi Suksawad 72, Suksawad Rd., Bangkru, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 
Thailand 

(72) Chokchai Charoenapornwatana (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                               1.1                                           1.2                                       1.3 
 
 

   
 
 

                              1.4                                  1.5                                           1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
558 

(11) 18016 
(21) 3-2011-00452 (28) 01 
(54) Chậu rửa kèm tủ đựng đồ (51) 23-02 
(22) 22.04.2011 (43) 27.06.2011 
(71) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 

99/9 Soi Suksawad 72, Suksawad Rd., Bangkru, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 
Thailand 

(72) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  
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(11) 18017 
(21) 3-2011-00453 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 22.04.2011 (43) 27.06.2011 
(30) D2011-004343 28.02.2011 JP 
(71) HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.  (JP) 

408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017 Japan 
(72) Sayaka MOCHIZUKI (JP), Tomoko HANDA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 18018 
(21) 3-2011-00460 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 25.04.2011 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Hello Quốc tế Việt Nam  (VN) 

Khu công nghiệp Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
(72) Zhong Su Qun (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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561 

(11) 18019 
(21) 3-2011-00462 (28) 01 
(54) Xô lau nhà (51) 07-07 
(22) 25.04.2011 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Lâm Nguyễn  (VN) 

300 Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp, TP .  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thanh Minh (VN) 
(74) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng (NATUSI) 
(55)  
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(11) 18020 
(21) 3-2011-00470 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 26.04.2011 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty lrách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại nhựa Tiến 

Phát  (VN) 
258 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Phạm Đình Tiến  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 18021 
(21) 3-2011-00471 (28) 01 
(54) Lồng đèn (51) 26-02 
(22) 26.04.2011 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty cổ phần kỹ thuật mới  (VN) 

1068 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Huỳnh Văn Khánh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 18022 
(21) 3-2011-00483 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 28.04.2011 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty TNHH dược phẩm và thương mại Thành Công  (VN) 

Km 6 + 200, quốc lộ 38, Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Nguyễn Viết Nam (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 18023 
(21) 3-2011-00500 (28) 02 
(54) Bình đun nước nóng (51) 23-01 
(22) 05.05.2011 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân á  (VN) 

Số 4, phố Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Mai Phương (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                      1.1                                               1.2  
 
 

    
 
 

                           1.3                                               1.4                                        1.5 
 
 

   
 
 

                                                        1.6                             1.7               1.8 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
566 

   
 
 

                                                 2.1                                                  2.2 
 
 

   
 
 

                                                    2.3                                            2.4 
 
 

  
 
 

                                                   2.5                                             2.6 
 
 

   
 
 

                                                                2.7                  2.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
567 

(11) 18024 
(21) 3-2011-00511 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 05.05.2011 (43) 27.06.2011 
(71) Công ty cổ phần Năm Thao  (VN) 

Khánh Cư, Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
(72) Phạm Đình Khiêm (VN) 
(55)  
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Phần iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2007-26632 (220) 26.12.2007 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.1.1; 2.3.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) PRUDENTIAL IP SERVICES LIMITED  

(GB) 
Laurence Pountney Hill, London EC4R 
OHH, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ uỷ 

thác đầu tư; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ quản lý, điều hành và định giá liên quan 
đến tài chính và bất động sản; cấp vốn và thu mua tài chính; tư vấn về tiền cho vay; thu 
mua tiền cho vay; dịch vụ quản lý vốn; tư vấn và quản lý về tài sản; dịch vụ quản lý tài 
chính; dịch vụ thống kê bảo hiểm; dịch vụ cầm cố, ngân hàng, quản lý đầu tư, ủy thác và 
tư vấn tài chính; dịch vụ bổ nhiệm tài chính; cung cấp tài chính; dịch vụ cấp tài chính để 
bảo đảm quỹ; quản lý quỹ lương hưu; dịch vụ cấp tiền cho vay để mua nhà; dịch vụ định 
giá động sản; dịch vụ ký quỹ; dịch vụ chuyển quỹ; đại lý môi giới bảo hiểm và môi giới 
tín dụng; quyên góp tiền; bán tín dụng; dịch vụ bảo đảm và bảo lãnh về tài chính; đại lý 
nhà ở và đại lý đòi nợ; đại lý mua bán bất động sản, nhà (động sản), điền sản và trang 
trại; báo cáo tài chính; dịch vụ tiền ký quỹ, tín dụng và tiết kiệm; dịch vụ quản lý bất 
động sản; dịch vụ quản lý và tư vấn quản lý về tài chính; dịch vụ tư vấn và cung cấp 
thông tin về tài chính; dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin về bảo hiểm. 

 
 

(210) 4-2007-26633 (220) 26.12.2007 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) YUANTA FINANCIAL HOLDING 

COMPANY LIMITED   (TW) 
9F., No. 4, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., 
Zhongzheng District, Taipei, Taiwan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý môi giới kinh doanh chứng khoán ở các thị trường chứng khoán nước 

ngoài và môi giới các giao dịch đặt mua chứng khoán trong tương lai ở thị trường nước 
ngoài; đại lý kinh doanh kỳ hạn thẻ tín dụng và giấy tờ có giá trị; đại lý trong lĩnh vực 
trái phiếu và chứng khoán khác; đại lý hoặc môi giới kinh doanh chứng khoán, giao dịch 
chỉ số chứng khoán trong tương lai, quyền chọn mua chứng khoán, giao dịch chứng 
khoán trong tương lai tại thị trường nước ngoài; dịch vụ ngân hàng; tư vấn về ngân hàng; 
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môi giới cổ phiếu và chứng khoán khác; môi giới cổ phiếu hoặc cổ phần và chứng khoán 
khác; tư vấn đầu tư vốn; giao dịch hối đoái và tiền mặt; dịch vụ cung cấp thông tin về hối 
đoái; tư vấn về quỹ đầu tư; quỹ đầu tư; môi giới quỹ tương hỗ; phân phối quỹ tương hỗ; 
đầu tư quỹ tương hỗ; dịch vụ quỹ đầu tư cổ phần tư nhân; dịch vụ tài khoản tiết kiệm; 
dịch vụ tiết kiệm và cho vay; dịch vụ tiết kiệm ngân hàng; môi giới chứng khoán; môi 
giới cổ phiếu. 

 
 
 

(210) 4-2008-23960 (220) 07.11.2008 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.7.20; 26.15.15; 26.11.3; 26.4.2 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL INC  

(VN) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2008-26632 (220) 15.12.2008 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh dùng cho ô tô. 

 
 
 

(210) 4-2008-26633 (220) 15.12.2008 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh dùng cho ô tô. 
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(210) 4-2009-01473 (220) 03.02.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1; 26.1.1; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Nâu, xanh lá cây, xanh nhạt, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Khánh Huỳnh  (VN) 
Sô 6, phố Nguyên Thiện Thuật, phường 
Lê Lợi, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; đồ bằng sắt dùng trong xây dựng; công trình 

bằng kim loại; cốt kim loại dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, chất để trát; bê tông; đất làm gạch; 
thanh gỗ để ốp tường; vôi. 

 
 
 

(210) 4-2009-02036 (220) 12.02.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cacao Đông 
Dương  (VN) 
778A Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; sô-cô-la; ca cao.  

 
 
 

(210) 4-2009-04195 (220) 13.03.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.6; 4.5.5; 3.2.1;  
(591) Xanh lá, xanh da trời, trắng, vàng, hồng, 

đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể May 
Phúc  (VN) 
47/11, tổ 18, khu phố 2, Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Đồ dùng trẻ em: quần áo; nón; giày; vớ; tất. 
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(210) 4-2009-06886 (220) 13.04.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, đen, 

trắng 
(731) FUJIKURA LTD.   (JP) 

5-1, Kiba 1-chome, Kohtoh-ku, Tokyo 
135-8512 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo (hồ) dính dùng để bó sợi; chất làm sạch dùng cho dây cáp và cáp quang; 

chất phân tách cồn.  
 

Nhóm 07: Hộp làm mát dùng cho thiết bị điều khiển điện của động cơ đốt trong (bộ 
phận điện của ô tô); máy cắt dùng cho sợi cáp quang; dụng cụ hàn áp lực; máy dùng 
nhiệt để tách vỏ sợi quang (máy móc); thiết bị nhiệt hình ống (bộ phận của máy móc); 
máy cắt ruột sợi quang. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ dùng để ghép nối quang học (dụng cụ cầm tay); dụng cụ cắt dùng 
cho cáp quang; dụng cụ quét lại sơn (điều khiển bằng tay); dao cắt ruột sợi quang; dao 
cắt, tách vỏ dây cáp (dụng cụ cầm tay); dụng cụ cắt sợi quang; dụng cụ lắp ráp sợi 
quang; dụng cụ ghép nối; bộ dụng cụ bao gồm dụng cụ tuốt vỏ sợi dây, dụng cụ cắt ống 
dẫn, dụng cụ cắt ống dẫn (loại có chốt), dụng cụ cắt vỏ dây cáp, kéo cắt dùng để cắt sợi 
tổng hợp a- ra-mit, dao, tua vít, kìm có răng, kìm thông dụng, cưa sắt và bộ dụng cụ đột 
kim loại quý, và dụng cụ cưa sợi quang bằng kim loại quý (tất cả đều thao tác bằng tay); 
dụng cụ làm sạch bộ kết nối dùng cho dây cáp và dây cáp quang (dụng cụ cầm tay, thao 
tác thủ công). 

 
Nhóm 09: Sợi quang; dây lõi của sợi quang; dây sợi quang; thiết bị nối sợi quang dùng 
cho các thiết bị viễn thông; thiết bị nhận dạng sợi quang; bộ dò chỗ đứt sợi quang; máy 
phát tia la-de (không dùng cho mục đích y tế); máy thu phát sợi quang; cáp quang học 
cùng với thiết bị nối quang học; thiết bị làm sạch sợi quang (thiết bị quang học); thiết bị 
hàn sợi quang (nối sợi quang bằng mối hàn nóng chảy); thiết bị nối quang học; vỏ của 
thiết bị đầu cuối bằng sợi quang; khung của thiết bị đầu cuối bằng sợi quang; mô-đun 
của thiết bị phân chia quang học; thiết bị phân chia quang học; tấm ngăn cho sợi quang 
và bộ phận của chúng; thiết bị giám sát, thiết bị đo đạc, thiết bị ngắt mạch quang học, 
phần mềm để điều khiển chúng; thiết bị đầu cuối dùng cho mạng viễn thông quang học, 
phầm mềm dùng để kiểm soát thiết bị đầu cuối, phầm mềm được ghi trên thiết bị đầu 
cuối; thiết bị giám sát dùng cho mạng lưới liên lạc qua điện thoại và mạng truyền dữ 
liệu; bộ ghép nối quang học dùng cho truyền thông quang học; bộ khuếch đại quang 
học; máy và thiết bị kiểm soát truyền thông quang học; mô-đun cho máy và thiết bị viễn 
thông; cáp sợi quang; ống nội soi bằng sợi quang học được sử dụng cho việc truyền hình 
ảnh của máy nội soi công nghiệp (thiết bị quang học); thiết bị tiếp hợp kết nối dùng cho 
máy ảnh; thiết bị truyền dẫn bằng sợi cáp quang; giá đỡ dùng cho thiết bị truyền dẫn 
quang học (là sản phẩm chuyên dụng đi kèm với sản phẩm chính); mô-đun của bộ nối 
quang học; cáp đồng trục; vòng kẹp cáp chạy điện; chốt dây cáp chạy điện; thiết bị lắp 
đặt đường dây điện; khuôn dập dùng cho bộ phận kết nối quang học; bộ định tuyến dùng 
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cho viễn thông và mạng máy tính; thiết bị đấu nối và thiết bị đấu nối chuyển mạch dùng 
cho việc kết nối mạng viễn thông; bộ biến đổi quang học; thiết bị đấu nối và/ hoặc thiết 
bị chuyển mạch dùng cho mạng máy tính; bộ điều giải (modems); bộ điều khiển từ xa 
dùng cho ti vi và đài, cho máy phát thanh truyền hình kỹ thuật số; điện thoại, thiết bị kết 
nối dùng giao thức internet dùng cho thiết bị truy cập mạng máy tính cục bộ và mạng 
internet; tấm mạch in; tấm mạch in có chứa thiết bị điện tử; bộ chuyển mạch có vách 
ngăn; bộ tản nhiệt của ống dẫn nhiệt dùng cho máy và thiết bị viễn thông cũng như máy 
và thiết bị điện tử viễn thông; lõi dẫn (cáp sợi quang) cách điện; bộ phận khởi động dùng 
cho đĩa cứng; mô-đun của cảm biến dưới áp suất của chất bán dẫn; cái cảm biến dưới áp 
suất của chất bán dẫn; mô-đun của cảm biến khí ô-xy; bộ phân tích khí ô-xy; bộ kiểm tra 
ô-xy; lõi dẫn điện (cáp sợi quang) không học; bản điện cực của lõi dẫn (cáp sợi quang); 
cuộn cảm; tấm mạch bằng gốm dùng để lắp đặt các thiết bị điện tử; hợp kim đồng và 
nhôm dùng cho lõi dẫn điện (cáp sợi quang); cáp điện; thiết bị thử điện trở; bộ tản nhiệt 
của ống dẫn nhiệt được sử dụng cho tấm mạch đồ họa, cho máy tính và máy tính xách 
tay; cáp điện bằng nhựa thông tổng hợp; ống bảo vệ dây cáp điện dùng để lắp đặt ngầm; 
dây nguồn; tấm kim loại cách lửa dùng cho dây cáp; bộ dây dẫn điện dùng cho ô tô; chốt 
định vị, phích cắm và giắc nối dùng cho bộ dây dẫn điện của ô tô; bộ phận kết nối mạng 
lưới truyền thanh; lõi dẫn điện (cáp sợi quang); cuộn dây dẫn điện; bộ ghép nối (thiết bị 
điện của ô tô); vỏ bọc của bộ ghép nối (thiết bị điện của ô tô); đầu nối dây (điện học) 
(thiết bị điện của ô tô); bộ nối điện (thiết bị điện của ô tô); vòng cách điện (thiết bị điện 
của ô tô); thiết bị bảo vệ (thiết bị điện của ô tô); vòng kẹp (thiết bị điện của ô tô); hộp 
cầu chì (thiết bị điện của ô tô); bảng nắp cầu chì (thiết bị điện của ô tô); hộp cầu chì 
chính (thiết bị điện của ô tô); bảng nắp cầu chì chính (thiết bị điện của ô tô); hộp đấu 
dây (thiết bị điện của ô tô); hộp nối các đầu dây (thiết bị điện của ô tô); bảng nối các đầu 
dây (thiết bị điện của ô tô); giá kẹp rơ le (thiết bị điện của ô tô); bảng đỡ rơ le (thiết bị 
điện của ô tô); hộp rơ le (thiết bị điện của ô tô); bộ ghép nối rơ le (thiết bị điện của ô tô); 
giá đỡ (thiết bị điện của ô tô); lõi dây cáp quang (thiết bị điện của ô tô); bộ dây gồm 
nhiều lõi cáp quang (thiết bị điện của ô tô); lõi dây cáp quang được gắn ống (thiết bị điện 
của ô tô); bộ cảm biến do áp suất của bể chứa nhiên liệu (bộ cảm biến được lắp trong « 
tô); bộ cảm biến do áp suất vi sai (bộ cảm biến được lắp trong ô tô); bộ cảm biến do áp 
suất của túi khí nén (bộ cảm biến được lắp trong ô tô); bộ cảm biến áp suất dùng cho ghế 
tiện nghi (cho chỗ ngồi đặt trước) (bộ cảm biến được lắp trong ô tô); bộ cảm biến phun 
nhiên liệu tự động (cảm biến MAP, cảm biến cân bằng áp suất khí quyển) (bộ cảm biến 
được lắp trong ô tô); bộ cảm biến điều khiển áp suất không khí cho phanh phụ của động 
cơ đi-e-zen (bộ cảm biến được lắp trong ô tô); thiết bị kiểm tra khí ô-xy trong buồng lái 
(thiết bị kiểm tra buồng lái) (bộ cảm biến được lắp trong ô tô); bộ phận của mạng lưới 
dây cáp; ổ cắm điện; bảng điện (bảng điện lắp ráp với mô-đun; thiết bị xử lý đoạn cuối 
của sợi cáp quang và bộ phận của sợi cáp quang; dụng cụ giữ sợi cáp quang (thiết bị 
quang học); thiết bị mạ lại/phủ lại lớp phủ ban đầu trên những sợi quang sau khi được 
mối ghép (thiết bị quang học); ống bọc ngoài để bảo vệ sợi cáp quang; thiết bị kẹp sợi 
quang dùng cho máy hàn sợi quang (thiết bị quang học); bản điện cực dùng cho bộ nối 
làm chảy hồ quang; ắc quy có thể tháo rời; bộ điều hợp dòng điện xoay chiều; bản cực ắc 
quy; kính lúp; thiết bị hàn sợi cáp quang tạm thời; thiết bị nhận dạng lỗi thị giác; bộ cảm 
biến; cáp điện tự điều chỉnh nhiệt độ; mô-đun làm mát của đi-ôt phát quang dùng cho « 
tô; bộ phận cấu thành của sợi cáp quang; bộ phận duy trì sự phân cực; bộ nguồn ắc quy; 
thiết bị bảo vệ mối nối; thiết bị làm nóng ống dẫn (thiết bị quang học, một thiết bị của 
máy hàn sợi quang, để kết thúc mối hàn);  thiết bị làm sạch siêu âm dùng cho dây cáp và 
dây cáp quang; dây điện tử (dùng cho bộ phận khởi động); thanh ghi phẳng (nền của lớp 
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men sứ) được sử dụng để kiểm soát dòng khí điều hòa; đỉnh vòm chính được dùng cho 
điện thoại di động, cho máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số (PDAs), phím bấm dùng cho 
các thiết bị tự động trong văn phòng và phím bấm dùng cho các thiết bị đo đạc trong văn 
phòng; thước dây. 

 
Nhóm 10: ống nội soi bằng sợi quang học được sử dụng cho việc truyền hình ảnh của 
máy nội soi y tế (thiết bị y tế). 

 
Nhóm 16: Khăn giấy.  

 
Nhóm 21: Vải dùng để lau có thể tái sử dụng; tăm bông (thuộc bộ dụng cụ lau chùi các 
thiết bị quang học).  
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(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo (hồ) dính dùng để bó sợi; chất làm sạch dùng cho dây cáp và cáp quang; 

chất phân tách cồn. 
 

Nhóm 07: Hộp làm mát dùng cho thiết bị điều khiển điện của động cơ đốt trong (bộ 
phận điện của ô tô); máy cắt dùng cho sợi cáp quang; dụng cụ hàn áp lực; máy dùng 
nhiệt để tách vỏ sợi quang (máy móc); thiết bị nhiệt hình ống (bộ phận của máy móc); 
máy cắt ruột sợi quang. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ dùng để ghép nối quang học (dụng cụ cầm tay); dụng cụ cắt dùng 
cho cáp quang; dụng cụ quét lại sơn (điều khiển bằng tay); dao cắt ruột sợi quang; dao 
cắt, tách vỏ dây cáp (dụng cụ cầm tay); dụng cụ cắt sợi quang; dụng cụ lắp ráp sợi 
quang; dụng cụ ghép nối; bộ dụng cụ bao gồm dụng cụ tuốt vỏ sợi dây, dụng cụ cắt ống 
dẫn, dụng cụ cắt ống dẫn (loại có chốt), dụng cụ cắt vỏ dây cáp, kéo cắt dùng để cắt sợi 
tổng hợp a- ra-mit, dao, tua vít, kìm có răng, kìm thông dụng, cưa sắt và bộ dụng cụ đột 
kim loại quý, và dụng cụ cưa sợi quang bằng kim loại quý (tất cả đều thao tác bằng tay); 
dụng cụ làm sạch bộ kết nối dùng cho dây cáp và dây cáp quang (dụng cụ cầm tay, thao 
tác thủ công). 

 
Nhóm 09: Sợi quang; dây lõi của sợi quang; dây sợi quang; thiết bị nối sợi quang dùng 
cho các thiết bị viễn thông; thiết bị nhận dạng sợi quang; bộ dò chỗ đứt sợi quang; máy 
phát tia la-de (không dùng cho mục đích y tế); máy thu phát sợi quang; cáp quang học 
cùng với thiết bị nối quang học; thiết bị làm sạch sợi quang (thiết bị quang học); thiết bị 
hàn sợi quang (nối sợi quang bằng mối hàn nóng chảy); thiết bị nối quang học; vỏ của 
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thiết bị đầu cuối bằng sợi quang; khung của thiết bị đầu cuối bằng sợi quang; mô-đun 
của thiết bị phân chia quang học; thiết bị phân chia quang học; tấm ngăn cho sợi quang 
và bộ phận của chúng; thiết bị giám sát, thiết bị đo đạc, thiết bị ngắt mạch quang học, 
phần mềm để điều khiển chúng; thiết bị đầu cuối dùng cho mạng viễn thông quang học, 
phầm mềm dùng để kiểm soát thiết bị đầu cuối, phầm mềm được ghi trên thiết bị đầu 
cuối; thiết bị giám sát dùng cho mạng lưới liên lạc qua điện thoại và mạng truyền dữ 
liệu; bộ ghép nối quang học dùng cho truyền thông quang học; bộ khuếch đại quang 
học; máy và thiết bị kiểm soát truyền thông quang học; mô-đun cho máy và thiết bị viễn 
thông; cáp sợi quang; ống nội soi bằng sợi quang học được sử dụng cho việc truyền hình 
ảnh của máy nội soi công nghiệp (thiết bị quang học); thiết bị tiếp hợp kết nối dùng cho 
máy ảnh; thiết bị truyền dẫn bằng sợi cáp quang; giá đỡ dùng cho thiết bị truyền dẫn 
quang học (là sản phẩm chuyên dụng đi kèm với sản phẩm chính); mô-đun của bộ nối 
quang học; cáp đồng trục; vòng kẹp cáp chạy điện; chốt dây cáp chạy điện; thiết bị lắp 
đặt đường dây điện; khuôn dập dùng cho bộ phận kết nối quang học; bộ định tuyến dùng 
cho viễn thông và mạng máy tính; thiết bị đấu nối và thiết bị đấu nối chuyển mạch dùng 
cho việc kết nối mạng viễn thông; bộ biến đổi quang học; thiết bị đấu nối và/ hoặc thiết 
bị chuyển mạch dùng cho mạng máy tính; bộ điều giải (modems); bộ điều khiển từ xa 
dùng cho ti vi và đài, cho máy phát thanh truyền hình kỹ thuật số; điện thoại, thiết bị kết 
nối dùng giao thức internet dùng cho thiết bị truy cập mạng máy tính cục bộ và mạng 
internet; tấm mạch in; tấm mạch in có chứa thiết bị điện tử; bộ chuyển mạch có vách 
ngăn; bộ tản nhiệt của ống dẫn nhiệt dùng cho máy và thiết bị viễn thông cũng như máy 
và thiết bị điện tử viễn thông; lõi dẫn (cáp sợi quang) cách điện; bộ phận khởi động dùng 
cho đĩa cứng; mô-đun của cảm biến dưới áp suất của chất bán dẫn; cái cảm biến dưới áp 
suất của chất bán dẫn; mô-đun của cảm biến khí ô-xy; bộ phân tích khí ô-xy; bộ kiểm tra 
ô-xy; lõi dẫn điện (cáp sợi quang) không học; bản điện cực của lõi dẫn (cáp sợi quang); 
cuộn cảm; tấm mạch bằng gốm dùng để lắp đặt các thiết bị điện tử; hợp kim đồng và 
nhôm dùng cho lõi dẫn điện (cáp sợi quang); cáp điện; thiết bị thử điện trở; bộ tản nhiệt 
của ống dẫn nhiệt được sử dụng cho tấm mạch đồ họa, cho máy tính và máy tính xách 
tay; cáp điện bằng nhựa thông tổng hợp; ống bảo vệ dây cáp điện dùng để lắp đặt ngầm; 
dây nguồn; tấm kim loại cách lửa dùng cho dây cáp; bộ dây dẫn điện dùng cho ô tô; chốt 
định vị, phích cắm và giắc nối dùng cho bộ dây dẫn điện của ô tô; bộ phận kết nối mạng 
lưới truyền thanh; lõi dẫn điện (cáp sợi quang); cuộn dây dẫn điện; bộ ghép nối (thiết bị 
điện của ô tô); vỏ bọc của bộ ghép nối (thiết bị điện của ô tô); đầu nối dây (điện học) 
(thiết bị điện của ô tô); bộ nối điện (thiết bị điện của ô tô); vòng cách điện (thiết bị điện 
của ô tô); thiết bị bảo vệ (thiết bị điện của ô tô); vòng kẹp (thiết bị điện của ô tô); hộp 
cầu chì (thiết bị điện của ô tô); bảng nắp cầu chì (thiết bị điện của ô tô); hộp cầu chì 
chính (thiết bị điện của ô tô); bảng nắp cầu chì chính (thiết bị điện của ô tô); hộp đấu 
dây (thiết bị điện của ô tô); hộp nối các đầu dây (thiết bị điện của ô tô); bảng nối các đầu 
dây (thiết bị điện của ô tô); giá kẹp rơ le (thiết bị điện của ô tô); bảng đỡ rơ le (thiết bị 
điện của ô tô); hộp rơ le (thiết bị điện của ô tô); bộ ghép nối rơ le (thiết bị điện của ô tô); 
giá đỡ (thiết bị điện của ô tô); lõi dây cáp quang (thiết bị điện của ô tô); hộ dây gồm 
nhiều lõi cáp quang (thiết bị điện của ô tô); lõi dây cáp quang được gắn ống (thiết bị điện 
của ô tô); bộ cảm biến do áp suất của bể chứa nhiên liệu (bộ cảm biến được lắp trong « 
tô); bộ cảm biến do áp suất vi sai (bộ cảm biến được lắp trong ô tô); bộ cảm biến do áp 
suất của túi khí nén (bộ cảm biến được lắp trong ô tô); bộ cảm biến áp suất dùng cho ghế 
tiện nghi (cho chỗ ngồi đặt trước) (bộ cảm biến được lắp trong ô tô); bộ cảm biến phun 
nhiên liệu tự động (cảm biến MAP, cảm biến cân bằng áp suất khí quyển) (bộ cảm biến 
được lắp trong ô tô); bộ cảm biến điều khiển áp suất không khí cho phanh phụ của động 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
575 

cơ đi-e-zen (bộ cảm biến được lắp trong ô tô); thiết bị kiểm tra khí ô-xy trong buồng lái 
(thiết bị kiểm tra buồng lái) (bộ cảm biến được lắp trong ô tô); bộ phận của mạng lưới 
dây cáp; ổ cắm điện; bảng điện (bảng điện lắp ráp với mô-đun; thiết bị xử lý đoạn cuối 
của sợi cáp quang và bộ phận của sợi cáp quang; dụng cụ giữ sợi cáp quang (thiết bị 
quang học); thiết bị mạ lại/phủ lại lớp phủ ban đầu trên những sợi quang sau khi được 
nối ghép (thiết bị quang học); ống bọc ngoài để bảo vệ sợi cáp quang; thiết bị kẹp sợi 
quang dùng cho máy hàn sợi quang (thiết bị quang học); bản điện cực dùng cho bộ nối 
làm chảy hồ quang; ắc quy có thể tháo dời; bộ điều hợp dòng điện xoay chiều; bản cực 
ắc quy; kính lúp; thiết bị hàn sợi cáp quang tạm thời; thiết bị nhận dạng lỗi thị giác; bộ 
cảm biến; cáp điện tự điều chỉnh nhiệt độ; mô-đun làm mát của đi-ôt phát quang dùng 
cho ô tô; bộ phận cấu thành của sợi cáp quang; bộ phận duy trì sự phân cực; bộ nguồn ắc 
quy; thiết bị bảo vệ mối nối; thiết bị làm nóng ống dẫn (thiết bị quang học, một thiết bị 
của máy hàn sợi quang, để kết thúc mối hàn);  thiết bị làm sạch siêu âm dùng cho dây 
cáp và dây cáp quang; dây điện tử (dùng cho bộ phận khởi động); thanh ghi phẳng (nền 
của lớp men sứ) được sử dụng để kiểm soát dòng khí điều hòa; đỉnh vòm chính được 
dùng cho điện thoại di động, cho máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số (PDAs), phím bấm 
dùng cho các thiết bị tự động trong văn phòng và phím bấm dùng cho các thiết bị đo đạc 
trong văn phòng; thước dây. 

 
Nhóm 10: ống nội soi bằng sợi quang học được sử dụng cho việc truyền hình ảnh của 
máy nội soi y tế (thiết bị y tế). 

 
Nhóm 16: Khăn giấy. 

 
Nhóm 21: Vải dùng để lau có thể tái sử dụng; tăm bông (thuộc bộ dụng cụ lau chùi các 
thiết bị quang học). 

 
 

(210) 4-2009-07831 (220) 23.04.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A25.3.13 
(591) Đỏ, trắng 
(731) RICH PRODUCTS CORPORATION  

(US) 
One Robert Rich Way, Buffalo, NY 
14213, United States of America.    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau quả 

được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, mút quả ướt; trứng, 
sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật và mỡ ăn; kem phủ trên bánh ngọt (làm từ 
sữa); kem đánh dậy bọt phủ trên bánh ngọt (làm từ sữa); kem phủ trên bánh ngọt có 
thành phần chủ yếu là kem đánh dậy bọt không chứa sản phẩm sữa; kem đánh dậy bọt 
phủ trên bánh ngọt có thành phần chủ yếu là kem đánh dậy bọt không chứa sản phẩm 
sữa; kem phủ trên bánh ngọt tráng miệng làm từ sữạ hoặc không chứa sữa ; kem đánh 
dậy bọt phủ trên bánh ngọt tráng miệng làm bằng sữa hoặc không bằng sữa; kem  ( làm 
từ sữa); món tráng miệng ướp lạnh được làm chủ yếu từ trái cây đông lạnh hoặc đóng 
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hộp và nước quả nấu đông cho thực phẩm; món tráng miệng bằng kem; món tráng miệng 
làm bằng trái cây; kem phủ bánh ngọt làm từ kem đánh dậy bọt đông lạnh chứa sữa hoặc 
không chứa sữa.  

 
 

(210) 4-2009-10716 (220) 29.05.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.1; 2.5.6 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại thực phẩm Hoàn 
MỸ   (VN) 
60B đường HT 1 7, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt (vải không dệt). 

 
 

(210) 4-2009-14972 (220) 21.07.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.1.25; 25.7.25 
(591) Xanh da trời đậm, trắng. 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp, khoa học, nông nghiệp, nghề làm 

vườn và lâm nghiệp; chế phẩm hóa chất tẩy rửa và làm sạch, tất cả được sử dụng trong 
quy trình công nghiệp và sản xuất; các loại nhựa nhân tạo ở dạng thô; chất dẻo ở dạng 
thô; chế phẩm dạng rắn được sử dụng trong sản xuất xà phòng; hóa chất sử dụng bổ trợ 
trong quá trình nhuộm; hóa chất tẩy trắng thuộc nhóm 1; hóa chất thuộc nhóm 1 sử dụng 
để xử lý vải; hóa chất phẩm làm mềm vải dạng nước; hợp chất chữa cháy; chế phẩm 
dùng để tôi, ram và hàn kim loại; hoá chất để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; 
chất dính dùng trong công nghiệp. 

 
Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng dạng lỏng; chế phẩm rửa tay (không chứa dược chất); chế 
phẩm tắm thường và tắm vòi hoa sen, bao gồm chế phẩm dạng bọt dùng để tắm thường 
và dầu (gel) để tắm vòi hoa sen; nước hoa, tinh dầu; mỹ phẩm, nước hoa cô-lô-nhơ 
(colognes), nước hoa âu-đờ-toilét (eau de toilette); chế phẩm dùng sau khi cạo râu 
(không chứa dược chất); chế phẩm dạng xịt dùng làm thơm cơ thể (không chứa dược 
chất và không dùng cho mục đích y tế); chất khử mùi dùng cho cá nhân; chất chống chảy 
mồ hôi dùng cho cá nhân; chế phẩm dạng bọt dùng để cạo râu, dầu (gel) dùng để cạo 
râu, nước xức dùng trước và sau khi cạo râu; phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
577 

chế phẩm dùng trước và sau khi cắt/cạo tóc (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để 
chăm sóc da đầu và tóc (không chứa dược chất và không dùng cho mục đích y tế); dầu 
gội đầu và dầu xả tóc; thuốc nhuộm tóc, thuốc màu để nhuộm tóc; nước xức tóc; chế 
phẩm để tạo nếp tóc lượn sóng; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm tạo kiểu 
dáng cho tóc, keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); bọt dùng cho tóc (mỹ phẩm); nước 
bóng tóc (mỹ phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm), kem dưỡng tóc (không chứa dược chất), chất 
lỏng dùng để trang điểm tóc, chất bảo vệ tóc (không chứa dược chất), chất dưỡng tóc khô 
(không chứa dược chất), dầu xức tóc (mỹ phẩm), chất làm khỏe tóc (không chứa dược 
chất); kem bôi tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm 
chăm sóc răng miệng (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để đánh bóng răng 
(không chứa dược chất), chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không chứa dược chất); 
thuốc đánh răng (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa 
dược chất; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; sản phẩm dầu 
thơm để xoa bóp không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để mát-xa không dùng 
cho mục đích y tế; mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm làm rụng lông; chế phẩm làm nâu 
da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy 
trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi 
(không chứa dược chất); len bông (dùng cho mỹ phẩm), tăm bông (dùng cho mỹ phẩm); 
miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm dùng khi trang điểm; 
miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc 
tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp, miếng đắp 
mặt (dùng khi trang điểm); túi bột thơm để làm thơm đồ vải; nước rửa tay; chất để làm 
sạch (không chứa dược chất); chất để làm sạch không dùng cho các hoạt động sản xuất 
và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm để làm sạch, 
chế phẩm dùng để đánh bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài; chế phẩm dùng 
để rửa bát đĩa; hồ bột để hồ vải khi giặt; chế phẩm tạo mùi thơm và làm mới được dùng 
cho quần áo và vải; xà phòng làm chuội bóng vải; khăn giấy được ngâm tẩm chế phẩm 
và chất dùng để làm sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này). 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chất khử trùng; các chế 
phẩm làm mát và làm trong sạch nguồn nước và không khí; chế phẩm khử mùi và làm 
mát không khí; chất khử mùi dùng cho quần áo và vải dệt; chất tẩy dùng trong ngành y; 
chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; băng vệ sinh; nước súc miệng dùng cho y tế; 
khăn vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; khăn lau vệ sinh; chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục 
đích y tế); băng (dùng để băng bó hoặc vệ sinh); cao dán dùng trong ngành y; vật liệu 
dùng để băng bó; chế phẩm chứa thuốc dùng cho da và tóc (dùng cho mục đích y tế); chế 
phẩm có chứa thuốc dùng cho môi; chế phẩm dùng để chữa trị và làm giảm các vết sạm 
nắng (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm bôi trơn dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 
dùng trong ngành y; chế phẩm chiết xuất từ thảo dược dùng cho mục đích y tế; các thảo 
dược và các chất chiết xuất từ thảo dược; chế phẩm vitamin, chất khoáng (dùng trong 
ngành y); chất bổ sung dinh dưỡng (dùng trong nhành y); các chế phẩm dùng cho vệ 
sinh; chế phẩm để diệt trừ sâu hại, côn trùng và động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt 
trùng, chế phẩm sát trùng (sát trùng); chất diệt vi khuẩn; chất diệt ký sinh; thuốc diệt và 
ngăn chặn tảo; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ dại, chất khử mùi không dùng cho mục đích cá 
nhân (chứa dược chất); chế phẩm để làm mát không khí; thuốc đuổi sâu bọ; chế phẩm và 
thuốc viên để lấy cao răng. 
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Nhóm 07: Máy dùng để giặt đồ trong nhà; máy dùng trong nông nghiệp và làm vườn 
(thuộc nhóm 7); thiết bị dùng trong nông nghiệp và làm vườn thuộc nhóm 7; động cơ 
(máy) (không dùng cho phương tiện trên bộ); thiết bị khởi động (cho máy); máy và máy 
bơm được sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn, xây dựng, trang trí, hàn, cấp điện, chế 
biến gỗ, chế biến kim loại, đồ gốm và bảo dưỡng xe cộ; máy giặt và máy mài; bộ phận 
và linh kiện của các sản phẩm này thuộc nhóm 7. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và phương tiện để ghi âm, xử lý, truyền và tái sản xuất âm nhạc, âm 
thanh, hình ảnh, văn bản, phần mềm (của máy tính) và thông tin; máy ghi âm và ghi 
hình; máy ghi hình ảnh, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, văn bản, tín hiệu, phần mềm (máy 
tính) và thông tin được cung cấp bởi tuyến thông tin liên lạc thông qua các phương tiện 
trực tuyến và các phương tiện internet và mạng toàn cầu; phần mềm máy tính liên quan 
đến hoặc được cung cấp từ internet, mạng nội bộ và các phương tiện thư từ; tạp chí điện 
tử (có thể tải xuống), danh bạ điện tử (có thể tải xuống) và bản tin điện tử (có thể tải 
xuống) , danh bạ và bản tin điện tử; CD ROMS, phương tiện lưu giữ thông tin; thiết bị 
diệt côn trùng (dùng điện); máy dò các loài vật gây hại; bộ phận và linh kiện của các sản 
phẩm này thuộc nhóm 9. 

 
Nhóm 10: Vật dùng để cạo lưỡi; gương soi răng. 

 
Nhóm 11: Thiết bị phân phối nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước và để lọc 
nước; thiết bị khử trùng nước và thiết bị khử nước cứng; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị 
để tẩy uế (khử trùng); thiết bị chưng cất; thiết bị lọc nước uống và lọc nước làm sạch 
thực phẩm; thiết bị điều chỉnh và an toàn dùng cho máy lọc nước và máy điều hoà không 
khí; thiết bị làm mềm nước; thiết bị và máy móc dùng để khử mùi và làm sạch không 
khí; và bộ phận và linh kiện của những sản phẩm này thuộc nhóm 11. 

 
Nhóm 16: ấn phẩm; giấy; các bài báo giấy và vật phẩm bìa cứng; bìa cứng; ấn phẩm; vở 
viết (tập); tạp chí định kỳ, tạp chí; báo chí; bản tin; banh dạ; đồ văn phòng phẩm; chất 
dính (keo dán) dùng trong văn phòng và gia dụng; tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (trừ 
các thiết bị); vật liệu làm bằng chất dẻo để đóng gói. 

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ răng, lưỡi 
(không phải là dụng cụ dùng để cạo lưỡi thuộc nhóm 10) và lợi, không dùng cho mục 
đích y tế; tăm (thuộc nhóm này), hộp đựng bàn chải đánh răng và hộp đựng tăm không 
làm bằng kim loại quý, tơ chỉ, sáp và dải (băng) làm sạch răng (không dùng cho mục 
đích y tế), dụng cụ dùng cho nhà vệ sinh; dụng cụ và vật liệu làm sạch không chạy bằng 
điện; giẻ hoặc khăn lau sạch, giẻ hoặc khăn lau bụi và giẻ hoặc khăn đánh bóng; giẻ lau 
được thẩm tẩm chất để làm sạch, để hút bụi và để đánh bóng; dụng cụ để đựng và phân 
phối đồ dùng và chất làm sạch hoặc vệ sinh (ví dụ như xà phòng, khăn giấy) (giúp lấy 
theo từng lượng nhất định); bàn chải; nùi để cọ hoặc để lau sạch; bọt biển và nùi cao su 
dùng trong gia đình; đồ dùng trong nhà vệ sinh và ví đựng đồ trang điểm (có đồ); dụng 
cụ và vật đựng đồ gia dụng nhỏ; túi giặt; lược; nùi bông để thoa phấn; hộp phấn (không 
bằng kim loại quí); đồ đựng và đồ phân phối vật dụng trong nhà vệ sinh, vật dụng có thể 
xách tay, vật đựng có thể xách tay và bình rót có thể mang đi được dùng để phân phối 
nước (không bằng kim loại quí); bình và vật chứa nước sạch. 
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Nhóm 29: Thịt, cá, thịt gia cầm và thịt thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau 
và quả được đóng hộp, bảo quản, ướp lạnh, phơi khô hoặc nấu chín; chất làm đặc (súp); 
nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả; mứt quả ướt; hoa quả và rau dầm; trứng và sản 
phẩm làm từ trứng, bột trứng và sản phẩm thay thế trứng; sữa và sản phẩm làm từ sữa; bơ 
và sản phẩm làm từ bơ; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 
Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh bột nhão; mì; hương liệu để làm bánh (trừ tinh 
dầu); hương liệu để làm đồ uống (trừ tinh dầu); bánh kẹo; đồ tráng miệng, cụ thể là bánh 
ngọt tráng miệng; bánh quy; kem (có thể ăn được); kem nước đá; kẹo đông lạnh, sữa 
chua đông lạnh; món tráng miệng đông lạnh, cụ thể là trà ướp lạnh; bột để làm kem (có 
thể ăn được); mật ong, mật đường; nước mật đường (xi-rô); men, bột nở; muối, gia vị; 
tương hạt cải (mù tạc); dấm và nước xốt (gia vị); dầu giấm; xốt may-on-ne 
(mayounaise); đồ gia vị; đá lạnh để ăn; kẹo cao su và kẹo để làm sạch hơi thở. 

 
Nhóm 31: Sản phẩm và hạt nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp không nằm trong các 
nhóm khác; động vật sống; hoa quả và rau tươi; hạt giống; hoa và cây tự nhiên; thức ăn 
gia súc, mạch nha. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga và đồ uống không có cồn khác; 
đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác làm nước giải khát và 
nước đá. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ phổ biến ra công chúng nhằm mục đích quảng cáo; dịch 
vụ xúc tiến thương mại; nghiên cứu thị trường; phổ biến các quảng cáo; dịch vụ phổ biến 
ra công chúng nhằm mục đích quảng cáo và xúc tiến thương mại; quản lý kinh doanh; 
quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng; kế toán và ghi sổ; dịch vụ thư ký văn phòng; 
dịch vụ tư vấn và quản lý kinh doanh và nội bộ; dịch vụ thư ký; dịch vụ trả lời điện thoại. 

 
Nhóm 36: Tài trợ cho các hoạt động giải trí, thể thao và văn hóa; quyên góp quỹ từ thiện; 
tổ chức quyên góp; dịch vụ tài chính; phân tích tài chính; các dịch vụ tư vấn, định giá, 
thông tin và quản lý tài chính; đánh giá tài chính; dịch vụ thông tin liên quan đến các vấn 
đề tài chính và tiền tệ. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ giặt là; cho thuê các dụng cụ và phương tiện, tất cả liên quan đến xây 
dựng nhà, trang trí nội thất, sơn, hàn và để sửa chữa xe máy; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa 
liên quan đến các thiết bị nhà bếp và đồ gia dụng; làm sạch nội thất và ngoại thất tòa 
nhà, nhà, nơi làm việc và xe cộ; làm sạch cửa sổ; giặt, làm sạch, làm sạch khô, là quần 
áo và giặt; dịch vụ tẩy uế; dịch vụ trang trí; diệt trừ các loài gây hại, động vật gây hại, 
côn trùng, động thực vật ký sinh và chim (không phục vụ cho nông nghiệp), dịch vụ hun 
khói (xông khói) để tẩy uế, trừ sâu; dịch vụ quản gia (dọn dẹp và sửa chữa nhà cửa, tài 
sản và đồ đạc). 

 
Nhóm 38: Các dịch vụ truyền phát và thông tin liên lạc; phát thanh và phát chương trình 
truyền hình; chuyển phát nhạc, âm thanh, hình ảnh, văn bản, tín hiệu, phần mềm, tuyến 
thông tin liên lạc thông qua các phương tiện trực tuyến và các phương tiện internet và 
mạng toàn cầu.  
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Nhóm 39: Vận chuyển; đóng (bao) gói hàng hóa và lưu kho hàng hóa; các dịch vụ 
chuyển phát tin nhắn và hàng hóa. 

 
Nhóm 40: Xử lý các vật liệu liên quan đến thực phẩm, các sản phẩm gia dụng và các sản 
phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân; các dịch vụ cắt; các dịch vụ đánh bóng; các dịch vụ tạo 
hình vật liệu; hủy và thiêu đốt toàn bộ các vật liệu và dụng cụ bỏ đi; các dịch vụ xử lý 
nước và không khí, các dịch vụ làm trong, sạch nước và không khí, cung cấp thông tin và 
tư vấn liên quan đến các dịch vụ này là các dịch vụ trong nhóm 40. 

 
Nhóm 41: Giáo dục, tư vấn và đào tạo, toàn bộ liên quan đến thực phẩm, các sản phẩm 
gia dụng và các sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân, giáo dục, tư vấn và đào tạo, toàn bộ 
liên quan đến quản lý và chăm sóc dành cho gia đình và cá nhân, sắp xếp và thực hiện 
các buổi xêmina (thảo luận chuyên đề), hội nghị tập huấn và nhóm thảo luận, các hoạt 
động thể thao và văn hóa, xuất bản văn bản, tổ chức các cuộc triển lãm vì mục đích văn 
hóa hoặc giáo dục, giới thiệu nghệ thuật thị giác và văn học đến với công chúng vì mục 
đích văn hóa hoặc giáo dục, các dịch vụ giải trí, các dịch vụ thông tin giải trí. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan bên 
cạnh đó; các dịch vụ phân tích công nghiệp và nghiên cứu; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính;dịch vụ thiết kế nhà và thiết kế trang trí nội thất; tư vấn và 
thông tin liên quan đến các dịch vụ nêu trên;  

 
Nhóm 43: Các dịch vụ phục vụ thực phẩm và đồ uống; các dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống (do nhà hàng tự cung cấp);dịch vụ chăm sóc và trông nom trẻ em.  

 
Nhóm 44: Các dịch vụ vệ sinh y tế, chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; các dịch vụ cắt uốn 
tóc; các dịch vụ quản gia (trông giữ nhà cửa); các dịch vụ giúp việc nhà; các dịch vụ viết 
thư cá nhân; các dịch vụ chăm sóc và trông nom trẻ em; các dịch vụ giữ trẻ hộ; các dịch 
vụ trông nom nhà và vật nuôi hộ; các dịch vụ cấp cứu; cho thuê máy bán hàng tự động và 
thiết bị và vật liệu dùng cho nhà vệ sinh, phòng rửa và vì mục đích vệ sinh; các dịch vụ 
cắm hoa, thông tin về hoa; các dịch vụ làm vườn; các dịch vụ nông nghiệp; làm vườn; lắp 
đặt, thay thế, cho thuê và chăm sóc cây, hoa và trưng bày hoa; các dịch vụ tư vấn liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 45: tư vấn sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; các dịch vụ pháp lý. 

 
 

(210) 4-2009-15399 (220) 24.07.2009 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Điện Tử Hoàn 

Kiếm   (VN) 
38A Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm,  
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán hàng may mặc, điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, 
mỹ phẩm, xe đạp, xe máy, máy tính trong siêu thị ; Dịch vụ bán hàng may mặc, điện tử, 
điện lạnh, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, xe đạp, xe máy, máy tính trong trung 
tâm thương mại. 

 
 
 

(210) 4-2009-16119 (220) 03.08.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2; 26.13.25; 24.9.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Câu Lạc Bộ 

Xanh   (VN) 
ấp Đồng, xã Phước Tân, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư, môi giới bất động sản.   
 

Nhóm 37: San lấp mặt bằng.  
 

Nhóm 39: Tổ chức dịch vụ du lịch sinh thái; vận chuyển hành khách đường bộ theo hợp 
đồng; kinh doanh du lịch lữ hành nội địa. 

 
Nhóm 41: Cung cấp các dịch vụ thể thao: quần vợt, hồ bơi, câu cá, bida, bóng bàn, cầu 
lông, trượt cỏ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  

 
 
 

(210) 4-2009-16214 (220) 04.08.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.5.25; 26.4.4 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Vân   (VN) 
649/27/17A Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Hạt nêm từ nấm và rong biển. 
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(210) 4-2009-16270 (220) 05.08.2009 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Đồng Minh   (VN) 
551 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, động cơ xe máy và các phụ tùng xe máy. 

 
 

(210) 4-2009-17078 (220) 14.08.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, cam, xanh 
(731) Công ty Cổ phần Thương mại 

và Sản xuất Đinh Gia   (VN) 
121 Ngõ 467 đường Lĩnh Nam, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Thiết bị nâng hạ cửa cuốn dùng điện.  
 
 

(210) 4-2009-18850 (220) 07.09.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.11.1; A26.11.8 
(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sông Hồng 
Thăng Long  (VN) 
Phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, kết cấu bê tông và phụ kiện kim loại cho xây 

dựng. 
 

Nhóm 36: Đầu tư vốn xây dựng và hạ tầng đô thị. 
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa, đưòng xá, cầu cống, xây dựng các công trình dân dụng, 
trang trí nội ngoại thất. 
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(210) 4-2009-19055 (220) 08.09.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 26.1.2; 26.1.1; A26.11.12; 1.5.1 
(591) Trắng, xám 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tiến 
Phương  (VN) 
251 Đại Lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô. 

 
 

(210) 4-2009-19182 (220) 10.09.2009 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.  (JP) 

4-26-3, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, 
Tokyo, JAPAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa mặt (mỹ phẩm); tinh dầu (mỹ phẩm), dầu thơm (mỹ 

phẩm), nước thơm colon (để gội đầu, xức tóc), nước hoa, tinh dầu dùng cho hương thơm, 
mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm dùng cho mặt (mỹ phẩm), dầu gội đầu, dung dịch để chăm sóc 
tóc (mỹ phẩm), kem để chăm sóc tóc (mỹ phẩm), kem dưỡng tóc (mỹ phẩm), cây quấn 
bông gòn dùng cho mỹ phẩm, len bông dùng cho mỹ phẩm, nước thơm dùng cho mỹ 
phẩm, nước xức làm sáng da (mỹ phẩm), nước xức cơ thể (mỹ phẩm), sữa dùng làm mỹ 
phẩm, chất làm ẩm da (mỹ phẩm), kem mỹ phẩm, gel làm sạch, sữa làm sạch dùng cho 
mục đích vệ sinh, bút chì dùng cho lông mày, phấn mắt, mực kẻ viền mắt, son môi, son 
bóng, phấn trang điểm, kem nền, chất để che các khiếm khuyết trên da mặt (ví dụ mụn, 
nám) (mỹ phẩm), chất đánh móng tay (mỹ phẩm), thuốc đánh móng tay (mỹ phẩm), chất 
tẩy thuốc đánh móng tay, kem đánh răng, bột giặt, chất tẩy trắng quần áo giặt, chế phẩm 
để giặt dùng cho nhà bếp và nhà tắm, muối dùng để tắm không dùng trong ngành y, dầu 
dùng để tắm, chế phẩm để đánh bóng. 

 
Nhóm 04: Nến (thắp sáng); nến thơm; nến ướp hương thơm; mỡ dùng cho đồ da; dầu 
dùng cho xe  đạp. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học, thực phẩm bổ sung có 
chứa dược chất dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin, thực phẩm cho trẻ em, miếng 
dán (dùng trong ngành y), thuốc đuổi sâu bọ, miếng gạc (bằng vải cotton) dùng trong 
ngành y, băng vệ sinh, tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được, bông dùng cho 
mục đích y tế. 

 
Nhóm 06: Hộp sắt tây gắn kín dùng để đựng đồ ăn hoặc đồ uống, bảng tên bằng kim 
loại, hộp bằng kim loại gắn cố định dùng để đựng và cấp khăn hoặc giấy lau, khoá cài 
bằng kim loại thường (đồ ngũ kim), đính bằng kim loại, vòng đệm bằng kim loại, đinh 
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đầu bẹt, nút đậy lỗ bằng kim loại, bu lông bằng kim loại, đinh vít bằng kim loại, bánh xe 
nhỏ dùng cho đồ đạc bằng kim loại, lá nhôm.  

 
Nhóm 07: Máy hút bụi chân không, búa đóng đinh ghim vít chạy điện điện, máy khâu, 
máy xén cỏ, máy rửa bát đĩa, máy giặt, máy giặt và sấy khô, chổi điện (bộ phận của máy 
móc), máy trộn bằng điện dùng trong gia đình, cối xay dùng trong gia đình (không phải 
loại thao tác bằng tay).  

 
Nhóm 08: Cái kéo. dao, dao cạo râu dùng điện, hộp đồ cạo râu, cái mở hộp (không dùng 
điện), thìa, dĩa, máy thái cắt mỏng (dụng cụ thao tác bằng tay), dụng cụ cầm tay bằng sắt 
(không chạy điện), tua vít, chìa vặn đai ốc (dụng cụ cầm tay), cái kìm cắt, kéo xén (tông 
đơ) dùng để cắt tóc (dùng điện), kìm cắt móng. 

 
Nhóm 09: ắc quy, camera (thiết bị chụp ảnh), camera dùng một lần, camera (thiết bị 
quay phim), máy thu vô tuyến truyền hình, máy thu thanh, đầu máy viđêô, máy quay đĩa 
compact, máy quay đĩa CD lắp trên tường máy quay đĩa CD có kích thước bằng quyến 
sách, máy thu phát đĩa, băng cát-xét, băng video, đĩa compact (thiết bị nghe nhìn),đĩa 
MD (đĩa nhỏ xíu) (vật mang dữ liệu từ tính), đĩa DVD; hộp đựng băng cát-xét, băng 
viđeo, đĩa compact đĩa MD (đĩa nhỏ xíu), đĩa DVD; loa, máy tính điện tử, thiết bị để xử 
lý văn bản, giá và khay di động trên bánh xe quay bằng thép chuyên dụng để đặt máy vi 
tính và thiết bị để xử lý văn bản, bàn là dùng điện, cuộn uốn tóc nhiệt dùng điện, kính 
râm, khăn làm sạch kính râm (đi kèm với kinh râm, thường để trong hộp kinh râm để lau 
kính), nam châm, điện thoại, điện thoại di động, cái cân, máy nhịp. 

 
Nhóm 10: Mặt nạ dùng cho nhân viên y tế, dụng cụ tránh thai không có hoá chất, bao 
cao su, dụng cụ dùng cho nghề điều dưỡng, dụng cụ lấy ráy tai.  

 
Nhóm 11: Đèn điện, thiết bị và trang bị chiếu sáng, tủ tạo nước đá, quạt điện, nồi cơm 
điện, lò sưởi, thiết bị chứa gaz kết hợp lò nấu bếp, lò nấu bếp, lò nướng, thiết bị điều hòa 
không khí, máy giữ độ ẩm dùng điện đèn pin, bóng đèn chiếu sáng loại nhỏ, thiết bị làm 
nóng dầu, máy sưởi ấm dùng điện, tủ lạnh, lò nướng bánh bằng điện, tấm sưởi nóng, bếp 
xách tay (dùng ga, có lò nướng và mặt bếp để đun), ấm đun nước sử dụng diện, máy pha 
cà phê dùng điện, thảm sưởi bằng điện, vòi hoa sen, thiết bị và máy để làm sạch nước, 
máy sấy tóc, thiết bị sấy quần áo (dùng điện).  

 
Nhóm 14: Khuy măng sét, cái ghim cavát, đồ trang sức, thiết bị (đồng hồ) bấm giờ, cúp 
lưu niệm bằng kim loại quí; hộp đựng tiền bằng kim loại quí, hộp đựng đồ trang sức 
bằng kim loại quí đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ kiểu xích, đồng 
hồ, đồng hồ báo thức, đồng hồ bấm giờ, đồng hồ điện, dây đeo đồng hồ, móc chìa khóa 
bằng kim loại quý, khuyên tai bằng kim loại quý, vòng đeo tay, ghim để trang sức, đồ 
trang sức (đồ kim hoàn).  

 
Nhóm 16: Giấy hộp để đóng gói bằng giấy, khăn tắm bằng giấy, khăn trải bàn ăn bằng 
giấy, khăn ăn bằng giấy lịch. sổ nhật ký, giá để ảnh chụp, giấy (đồ dùng văn phòng), 
dụng cụ viết, chất dính (keo dán) dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, hộp giấy, 
cái tẩy bằng cao su, cái (ghim) kẹp, con dấu dùng cho mục đích văn phòng), thước kẻ, 
giá đế giấy, băng dính (dùng cho mục đích gia dụng hoặc văn phòng), đồ dùng văn 
phòng (không kể đồ gỗ), ống cắm bút chì; phong bì, quản bút, máy dập ghim kẹp để 
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đóng sách (đồ dùng văn phòng), sổ tay, tập giấy viết để ghi nhớ, tạp chí, catalô, giấy gói 
hàng, túi để gói hàng (bao, túi nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, nhãn (không bằng vải), 
thiếp chúc mừng, áp phích quảng cáo, tranh quảng cáo, bìa cứng (các tông), sản phẩm 
của ngành in, vật liệu đóng sách, bút (đồ dùng văn phòng), bút chì, bút chì màu, tập 
anbom, cái kẹp tài liệu; hộp đựng danh thiếp bằng nhôm. 

 
Nhóm 18: Nhãn bằng da dùng cho rương (hòm, vali). 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ, tủ com mốt, bàn học sinh, bàn (đồ gỗ), ghế, ghế đẩu, gương, hộp bao 
bì bằng gỗ (không phải là đồ đựng dùng cho mục đích gia dụng), hộp bao bì bằng tre, 
hộp bao bì bằng chất dẻo (không phải là đồ đựng dùng cho mục đích gia dụng), cái đệm, 
gối, bộ sản phẩm dùng để ngủ, không bao gồm vải trải giường, gối (dùng khi cắm trại, 
du lịch), đệm lò xo, quạt tay (không dùng điện), hòm mây, khung tranh ảnh, thùng dụng 
cụ (không bằng kim loại), giá (đồ đạc), tủ đựng (đồ gỗ), quầy ăn di động (đồ gỗ), bảng, 
giá kệ để sắp xếp, hộp nhựa có nắp (không phải là đồ đựng dùng cho mục đích gia 
dụng), hộp nhựa có ngăn kéo(không phải là đồ đựng dùng cho mục đích gia dụng), giá 
để sắp xếp có bánh xe nhỏ (không bằng kim loại), dải giữ rèm không bằng vật liệu sợi 
dệt, ray dùng cho rèm, mành che trong nhà bằng gỗ, tre, li-e, lau, liễu, sậy, nhựa, giường, 
bánh xe nhỏ của đồ mộc (không bằng kim loại), giá treo quần áo, ghế trường kỷ, giường 
xôfa (một loại xôfa có thể mở rộng ra thành giường), xe đẩy tay (đồ đạc)  tủ thùng (đồ 
đạc), hòm (không bằng kim loại), ngăn kéo, bức bình phong bằng gỗ, tre, lie, liễu, lau, 
sậy hoặc bằng nhựa;, hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo, bình đựng nhiên liệu lỏng không bằng 
kim loại, giá để «.  

 
Nhóm 21: Xoong nồi, vỉ nướng đồ dùng nấu nướng, chảo để rán, bình cà phê không 
dùng điện không bằng kim loại quí, ấm đun nước không dùng điện, cốc, cải bát, cốc để 
uống, cốc vại (cốc to để uống) không bằng kim loại quí, bát đĩa, chai, hộp để chứa đựng 
(không bằng kim loại, dùng cho mục đích gia dụng hoặc bếp nóc), hộp đựng bữa ăn trưa, 
bộ đồ ăn không bằng kim loại quí (trừ dao, thìa, nĩa); bộ đồ ăn quét sơn (trừ dao, thìa, 
nĩa);, bộ đồ ăn bằng gốm(trừ dao, thìa, nĩa); cái lược, dụng cụ dùng cho nhà vệ sinh, 
dụng cụ giặt quần áo và làm sạch thao tác bằng tay, chậu, chồi, giẻ lau sàn, bàn chải, 
khăn lau bụi, thùng rác, thùng tưới, cái bót để đi giày, nùi bông để thoa phấn, hộp phấn 
(không bằng kim loại quý) (hộp rỗng), bọt biển dùng cho nhà vệ sinh, bàn chải đánh 
răng, bàn chải tóc, cái bàn dùng để là quần áo, chậu hoa, cây đèn nến không bằng kim 
loại quý, bình cắm hoa không bằng kim lọại quý, khay dùng cho gia đình (không bằng 
kim loại quí), đôi đũa, tấm ván (thớt) để cắt dùng cho nhà bếp, cái mở nút chai, cái muôi 
dài cán để xúc cơm, bàn xát cải nạo, đồ dùng gia dụng), chậu, cái kẹp (cặp) quần áo, đĩa 
đựng xà phòng, giá treo khăn tắm; hộp phấn bằng kim loại quý (hộp rỗng); bộ đồ ăn 
bằng giấy (không gồm dao, thìa, nĩa), chai, thùng (xô) dùng cho mục đích gia dụng.  

 
Nhóm 27: Tấm phủ sàn, tấm thảm, chiếu, thảm dầy trải sàn, thảm dùng cho ô tô, thảm 
chùi chân sau khi tắm, thàm chùi chân (ở cửa), thảm (trướng) thêu treo tường (không 
bằng vải ), mảng đất có cỏ nhân tạo, giấy dán tường.  

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi pháo hoa, đồ chơi, đồ câu (đánh) cá, đồ trang trí cho cây 
Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo), đồ chơi bằng kim loại, đồ chơi bằng gỗ, đồ chơi 
bằng giấy, đồ chơi bằng chất dẻo, đồ chơi bằng cao su, đồ chơi xây dựng, cái thổi bong 
bóng xà phòng (đồ chơi), cây thông noel, xe ô tô đồ chơi bốn bánh dành cho trẻ em đi, 
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đồ chơi xe đạp ba bánh cho trẻ em, khối dùng để xây dựng (đồ chơi), cầu trượt (đồ chơi 
của trẻ em).  

 
Nhóm 29: Đồ biển đã chế biến (thực phẩm), món cà-ri nấu sẵn (ăn liền), thịt hầm nấu 
sẵn (ăn liền), xúp nấu sẵn (dùng ngay được), thịt được bảo quản, xúc xích dồi, giăm 
bông, dưa góp, chế phẩm để làm nước dùng, thực phẩm ướp lạnh và làm khô gồm thịt, 
rau hoặc ngũ cốc (thịt, rau là thành phần chính), thực phẩm khô đóng gói gồm thịt, rau 
hoặc ngũ cốc (thịt, rau là thành phần chính), dầu ô liu dùng làm thực phẩm, lạc đã chế 
biến, mút dẻo, thạch, rau và hoa quả được bảo quản, rau và hoa quả đã được khử nước, 
rau và hoa quả đã được ướp lạnh, sản phẩm từ sữa, sữa, sữa bột, sữa chua, kem (sản 
phẩm từ sữa), đậu đã được bảo quản, tảo khô (dạng miếng mỏng) để rắc lên trên cơm 
trong nước nóng (món Ochazuke-nori), rau và cá (dạng miếng) sấy khô và có vị thơm 
dùng với cơm.  

 
Nhóm 30: Cà phê, ca cao, chè (trà), đồ gia vị, muối, hạt tiêu, gia vị, nước xốt, giấm, món 
xpaghetti (món mì ống của ý), mì ống, mì sợi, mì Trung Quốc ăn liền, chế phẩm của 
ngũ cốc, bánh ngọt, bánh kẹo, bánh mì, mứt kẹo (kẹo), sôcôla, kẹo cao su (không dùng 
trong ngành y), bánh quy, kem lạnh, bánh putding, bánh ngọt ăn liền, lúa gạo, bánh mì 
kẹp nhân (xăng đuých), bánh pizza, đồ ăn trưa chế biến sẵn trong hộp (gồm cơm, thịt,, 
rau đã chế biến) bánh patê, lát mỏng ngũ cốc (sấy khô).  

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, nước khoáng, nước cam ép, nước ép trái cây, nước 
chanh, nước sô da, nước ép rau quả (đồ uống), đồ uống (chất lỏng giống nước còn lại sau 
khi sữa chua đã đông lại), bia, xi rô dùng cho đồ uống.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá, vật phẩm cho người hút thuốc, diêm, gạt tàn không bằng kim loại 
quý, đầu lọc cho thuốc lá, bật lửa dùng cho người hút thuốc, tẩu thuốc lá, cái nạo ống 
điếu, hộp đựng thuốc lá (không bằng kim loại quý).  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; hãng xuất nhập khẩu; lập kế hoạch sản 
xuất, phát triển sản phẩm, sản xuất sản phẩm và bán hàng; cửa hàng bán lẻ; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ các hàng hóa tiêu dùng (dùng kèm với) các hàng hóa khác; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ chuyên đề thực phẩm và đồ uống, vải gia dụng, quần áo, phụ tùng, văn phòng 
phẩm, đồ gỗ, đồ đạc trong nhà, đồ uống trí, đồ ngũ kim, đồ dùng thiết yếu hàng ngày 
trong gia đình, dược phẩm, các sản phẩm văn hóa và giáo dục, đồng hồ các loại, cốc, 
dụng cụ điện và điện tử, đồ trang sức, kim loại quý, máy ảnh, mỹ phẩm, các sản phẩm 
giải trí và tiêu khiển, máy cơ khí, xe đạp và các bộ phận phụ tùng của chúng, xe đạp ba 
bánh và các bộ phận phù tùng của chúng, các đồ dùng để tắm, khăn tắm, các đồ dùng 
trong phòng ngủ; thu mua để bán các hàng hóa khác nhau vì lợi ích của người khác 
(ngoại trừ vận chuyển chúng), để cho phép người tiêu dùng xem xét và mua các hàng 
hóa này một cách thuận lợi, cụ thể là bán lẻ hàng hóa, bán buôn hàng hóa, bán lẻ trực 
tuyến hàng hóa, bán hàng hóa theo đơn đặt hàng; thu mua để bán các hàng hóa khác 
nhau vì lợi ích của người khác (ngoại trừ vận chuyển chúng), để cho phép người tiêu 
dùng xem xét và mua các hàng hóa này một cách thuận lợi, các dịch vụ này có thẻ được 
cung cấp bởi các cửa hàng bán lẻ, đại lý bán buôn, qua ca-ta-lô đặt hàng hoặc bặng 
phương tiện điện tử, ví dụ, qua website hoặc chương trình bán hàng trên tivi; dịch vụ 
mua hàng trực tuyến; dịch vụ cửa hàng trực tuyến; dịch vụ bán hàng theo đơn đặt hàng; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến và dịch vụ bán hàng theo đơn đặt hàng chuyên về các 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
587 

sản phẩm dùng cho phòng tắm, quần áo và phụ tùng của quần áo, mỹ phẩm và các sản 
phẩm chăm sóc cá nhân, các sản phẩm dùng cho việc đi du lịch, đồ chơi, phụ tùng cho 
bàn làm việc, văn phòng phẩm, đồ gỗ, đồ dùng gia đình, đồ điện, đồ dùng cho nhà bếp, 
bộ đồ ăn, vật dụng để chứa, vải dùng trong gia đình; dịch vụ xúc tiến đẩy mạnh bán hàng 
(cho người khác); cung cấp thông tin trực tuyến về sản phẩm.   

 
Nhóm 39: Đóng gói sản phẩm. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ quán rượu; tiệm cà phê; 
quán cà phê tự phục vụ; quán rượu nhỏ, cung cấp chỗ ở tạm thời; cho thuê đồ đạc (bàn, 
ghế, khăn trải bàn, đồ thuỷ tinh); cho thuê lều; cung cấp phương tiện (đất) cắm trại; dịch 
vụ cắm trại (tạm trú).  

 
 
 

(210) 4-2009-20593 (220) 25.09.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12 
(591) Vàng cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thông tin Nam á  (VN) 
12 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy chụp ảnh, máy in dùng với máy 

tính, máy fax, máy sao chụp tài liệu, máy chiếu, máy quét ảnh và hệ thống máy chủ.  
 
 
 

(210) 4-2009-20658 (220) 28.09.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; A3.7.24; A26.3.5; A25.3.3; 
26.13.25 

(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Ba Ma   (VN) 

79C Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Cao su; ống mềm phi kim loại; vật liệu dùng để lèn chặt bằng cao su hoặc 

chất dẻo; chất dẻo nhân tạo (dạng bán thành phẩm); nhựa pec-ca; vật liệu cách nhiệt; vật 
liệu cách âm; vật liệu dùng để bao gói không thấm nước; sơn cách điện; chất cách nhiệt, 
cách điện dùng để bảo vệ toà nhà khỏi bị ẩm.  
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(210) 4-2009-21827 (220) 13.10.2009 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  
(731) Nguyễn Xuân Dũng  (VN) 

292 Đội Cung, phường 9, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, hộp đựng đồng hồ đeo tay và các bộ 

phận lắp ráp cho tất cả các hàng hoá nêu trên.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, 
các bộ phận và linh kiện của chúng.  

 
 

(210) 4-2009-21992 (220) 14.10.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.1.3; 24.1.5; 3.7.1; 3.7.21; A14.5.2; 
5.7.3; 5.13.4 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công  ty TNHH  dịch vụ bảo vệ 
K.T.C Việt Nam  (VN) 
Số 235 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ, dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản (người bảo vệ, 

vệ sỹ), giám sát trộm và báo hiệu an ninh, tư vấn về anh ninh.  
 
 

(210) 4-2009-22670 (220) 22.10.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 13.1.6; 26.15.1; 26.4.2; 26.4.3; 26.4.4; 
26.4.9; 26.1.1; A26.11.12; 2.9.23; 2.1.1; 
2.3.1; A2.3.2; A25.3.3 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dịch vụ, Tư vấn 
và Đào tạo Tri Thức Công 
Nghệ    (VN) 
P612, lầu 6, lô 4, chung cư Phú Thọ, 
đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý; tư vấn tổ chức và điều hành sản xuất và kinh doanh; dịch vụ 

tuyển dụng nhân sự; dịch vụ nghiên cứu thị trường; tổ chức triển lãm giới thiệu và xúc 
tiến thương mại; quảng cáo.    

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, đào tạo và giảng dạy; tổ chức và hướng dẫn hội thảo 
chuyên đề; thông tin về lĩnh vực giáo dục; giáo dục thực hành; tổ chức và điều khiển các 
chương trình tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng; học viện, trường đào tạo giáo dục.  
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Nhóm 42: Tư vấn ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật dân dụng; nghiên cứu và phát 
triển khoa học công nghệ; tư vấn bảo vệ môi trường; thiết kế đồ họa; nghiên cứu dự án 
kỹ thuật; dịch vụ thiết kế bao bì.  

 
 
 
 

(210) 4-2009-22671 (220) 22.10.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 13.1.6; 26.1.1; A26.11.12; 
2.9.23; 2.1.1; 2.3.1; A2.3.2; A25.3.3; 
26.2.7 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dịch vụ, Tư vấn 
và Đào tạo Tri Thức Công 
Nghệ   (VN) 
P612, lầu 6, lô 4, chung cư Phú Thọ, 
đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý; tư vấn tổ chức và điều hành sản xuất và kinh doanh; dịch vụ 

tuyển dụng nhân sự; dịch vụ nghiên cứu thị trường; tổ chức triển lãm giới thiệu và xúc 
tiến thương mại; quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, đào tạo và giảng dạy; tổ chức và hướng dẫn hội thảo 
chuyên đề; thông tin về lĩnh vực giáo dục; giáo dục thực hành; tổ chức và điều khiển các 
chương trình tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng; học viện, trường đào tạo giáo dục. 

 
Nhóm 42: Tư vấn ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật dân dụng; nghiên cứu và phát 
triển khoa học công nghệ; tư vấn bảo vệ môi trường; thiết kế đồ họa; nghiên cứu dự án 
kỹ thuật; dịch vụ thiết kế bao bì.  

 
 
 
 

(210) 4-2009-24411 (220) 11.11.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 5.7.3 
(591) Nâu cà phê, vàng cam đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần US 
COMMODITIES  (VN) 
Xóm 6, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp; ngũ cốc; hàng nông sản chưa chế biến như: cà phê, 

bắp vàng, khoai mì lạt, đậu xanh, đậu nành, lạc, tiêu đen, hạt điều. 
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(210) 4-2009-24993 (220) 18.11.2009 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 
(731) Lê Xuân Trường  (VN) 

14 Cảm Hội, phường ¤ Đông Mác, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Nước uống dinh dưỡng dùng trong ngành y, nước khoáng dùng trong ngành y. 
 

Nhóm 30: Cháo dinh dưỡng dùng cho mục đích bổ sung các chất dinh dưỡng cho cơ thể; 
thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em không dùng cho mục đích y tế .  

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, đồ uống (chất lỏng giống nước còn lại sau khi sữa 
chua đã đông lại), nước ép trái cây đồ uống, đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ 
thể (không dùng cho mục đích y tế), nước uống tinh khiết đóng chai, nước sô đa đồ 
uống. 

 
 

(210) 4-2009-26116 (220) 02.12.2009 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.15.11; 26.15.25; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hiệp 
Hưng Phát  (VN) 
Số 6, đường số 24, Khu dân cư Him 
Lam, ấp 4, xã Bình Hưng, Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, hãng bất động sản; tư vấn bất động sản; sàn giao dịch 

bất động sản. 
 
 

(210) 4-2010-02073 (220) 29.01.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.5.1; A19.3.4; A1.1.10 
(591) Đỏ đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tuyết Hằng  
(VN) 
D6 lầu 1, số 135 Nguyễn Huệ, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán quà lưu niệm, tượng, giỏ thêu, kẹp tóc.  
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(210) 4-2010-02172 (220) 01.02.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.5.25; 26.1.2; 25.1.6; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ đấu giá 
và tư vấn Miền Nam  (VN) 
359 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán đấu giá bất động sản; Quảng cáo bất động sản, tư vấn đấu thầu.  
 

Nhóm 36: Định giá bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản; 
 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo, dạy nghề.  
 
 
 
 

(210) 4-2010-05395 (220) 19.03.2010 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Siêu Việt  
(VN) 
Số nhà 22, ngõ 41, phố Phùng Chí Kiên, 
Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc: đệm, bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, gối. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc: chậu, rổ, muôi, đũa, cốc, 
thùng, chai lọ, bình, bát, đĩa, hộp, móc, khung treo. 

 
Nhóm 24: Hàng dệt may: vải, tơ, lụa, găng tay vệ sinh bằng vải, chăn ga, khăn trải bàn 
và trải giường, khăn tắm, rèm, màn. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu: quần, áo, cà vạt, thắt lưng, tã lót, bít tất, mũ, 
giày dép, áo mưa. 

 
Nhóm 26: Đăng ten, đồ thêu, ruy băng, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu, kim đan, 
hoa nhân tạo, khóa kéo, kẹp tóc. 

 
Nhóm 27: Thảm. 
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(210) 4-2010-05412 (220) 19.03.2010 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Mẫn  (VN) 
539/36C1 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy quang phổ; Máy ảnh số; Máy quay phim; Máy chiếu; Đèn báo hiệu; 

Máy kiểm tra thành phần của vật chất. 
 

Nhóm 12: Xe cộ "phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước". 
 
 

(210) 4-2010-07344 (220) 09.04.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; A19.13.21; 2.9.25; 2.9.24 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, vàng đậm, vàng 

nhạt, vàng nâu, da cam. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nam Hà  (VN) 
415 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2010-09447 (220) 05.05.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Điện Bàn    (VN) 
Khối 3, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện 
Bàn, tỉnh Quảng Nam   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  
 

Nhóm 05: Chất diệt nấm, chất diệt cỏ, chất diệt côn trùng, thuốc trừ sâu, chế phẩm dùng 
để diệt động vật có hại. 

 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi, thức ăn nuôi trồng thủy, hải sản, thức ăn gia súc, gia cầm 
và thủy sản. 
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Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất; giống cây trồng, thủy sản; 
đại lý ký gửi thuốc bảo vệt thực vật (thuốc diệt nấm, diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc 
diệt sâu bọ). 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng; vận tải hành khách du lịch; vận tải khách theo hợp đồng; dịch 
vụ lữ hành nội địa. 

 
Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp.  

 
Nhóm 44: Tạo giống cây trồng.  

 
 
 

(210) 4-2010-09448 (220) 05.05.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.5.1; A5.3.13; A5.3.15; A5.1.16 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Điện Bàn    (VN) 
Khối 3, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện 
Bàn, tỉnh Quảng Nam   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp .  
 

Nhóm 05: Chất diệt nấm, chất diệt cỏ, chất diệt côn trùng, thuốc trừ sâu, chế phẩm dùng 
để diệt động vật có hại. 

 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi, thức ăn nuôi trồng thủy, hải sản, thức ăn gia súc, gia cầm 
và thủy sản. 

 
Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất; giống cây trồng, thủy sản; 
đại lý ký gửi thuốc bảo vệt thực vật (thuốc diệt nấm, diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc 
diệt sâu bọ). 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp..  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng; vận tải hành khách du lịch; vận tải khách theo hợp đồng; dịch 
vụ lữ hành nội địa. 

 
Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp.  

 
Nhóm 44: Tạo giống cây trồng.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
594 

(210) 4-2010-09689 (220) 07.05.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) ALIBABA GROUP HOLDING 

LIMITED  (KY) 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. 
Box 847, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, 

đo, báo hiệu, kiểm tra, cứu sinh và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dẫn, đóng ngắt, biến 
đổi, tích, điều chỉnh hay điều khiển dòng điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh 
hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu có từ tính, đĩa ghi âm thanh hoặc hình ảnh; máy bán 
hàng tư động và cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động bằng tiền xu, máy tính tiền, máy 
tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; chương trình máy tính; phần mềm dùng xử lý 
việc thanh toán điện tử; phần mềm xác nhận là đúng; phân mềm máy tính được cung cấp 
trực tuyến; xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (có thể tải xuống từ mạng internet hoặc từ 
mạng máy tính hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính; phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi 
dùng cho máy tính; máy tính  sổ tay ghi chép điện tử; máy tính xách tay; máy tính có thể 
mang theo; máy tính cầm tay; máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân; máy phát nhạc cá nhân; 
điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy ảnh kỹ thuật số; máy tính tâm điểm 
trong mạng nội bộ; máy tính phục vụ/ máy chủ; bộ khớp nối mạng máy tính, bộ ngắt 
mạch dùng cho máy tính, bộ định tuyến dùng cho máy tính và máy chủ để truy cập 
mạng may tính; môđem không dây và có dây, thiết bị và thẻ truyền thông; giá đỡ máy 
tính xách tay, túi của máy tính; thiết bị dập lửa; phần mềm máy tính (bao gồm phần 
mềm có thể tải xuống được từ mạng internet); đĩa compắc; nhạc kỹ thuật số (có thể tải 
xuống được từ mạng internet); tấm lót chuột (máy tính); máy thu phát cầm tay dùng cho 
điện thoại di động, trò chơi, tranh ảnh, tranh ảnh động, phim và nhạc có thể tải xuống 
được; hệ thống báo động; máy camêra theo dõi; bộ truyền hình và phát thanh vô tuyến di 
động; thiết bị truyền hình; máy quay hình; máy quay phim; tai nghe; tai nghe đeo tai; 
loa; dụng cụ và thiết bị hệ thông định vị toàn cầu; phần mềm và chương trình trò chơi 
viđêo điện tử trên máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống được từ mạng internet); 
màn hình tinh thể lỏng dùng cho thiết bị điện tử và viễn thông; hộp đổi tín hiệu cáp 
truyền hình; bộ điều khiển từ xa; chương trình lưu trữ dữ liệu; kính đeo mắt và kính râm; 
biển báo điện tử; thẻ chứng minh thư, thẻ tiền mặt, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng ngân hàng 
đã được mã hoá hoặc từ tính; máy rút tiền tự động, máy phát tiền; tất cả thuộc nhóm 9.  

 
Nhóm 16: Báo; tạp chí; tạp chí xuất bản định kỳ; báo hằng ngày; giấy, bìa các tông; ấn 
phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; hồ dán dùng cho mục đích văn 
phòng hoặc gia đình; vật liệu của hoạ sỹ; chổi sơn; máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng 
(ngoại trừ đồ gỗ); dụng cụ để giảng dạy (không phải thiết bị); vật liệu bằng chất dẻo 
dùng để bao gói (không nằm trong các nhóm khác); mẫu chữ in; bản in đúc của ngành 
in; sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã được in sẵn, giấy báo, catalô, 
lịch, thẻ giá, nhãn giá; túi bằng giấy, bìa các tông và chất dẻo, danh bạ về trang tin điện 
tử, thư điện tử, fax, điện thoại đã được in sẵn; thẻ dưới hình thức thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, 
thẻ tiền trả, thẻ điện thoại không phải là các loại thẻ đã được mã hoá và có từ tính; tài 
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liệu tiếp thị và quảng cáo; tờ quảng cáo đã được in sẵn; sổ tay để ghi chép; vật liệu để 
gói bằng giấy, hoặc bằng chất dẻo; vật liệu bao gói được làm từ tinh bột; khăn giấy; khăn 
tay bỏ túi bằng giấy; hình mẫu và tượng nhỏ bằng giấy; túi bằng giấy dùng cho buổi tiệc; 
tất cả thuộc nhóm 16.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ đại lý 
quảng cáo; dịch vụ quảng cáo được cung cấp cho người khác; quản lý cơ sở dữ liệu; biên 
tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ nghiên cứu thị trường và tư vấn kinh 
doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh 
thông qua mạng máy tính toàn cầu và địa phương bằng việc định vị và cung cấp sự phân 
phát hàng loạt sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của khách hàng; phổ biến thông tin kinh 
doanh liên quan đến hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính 
toàn cầu và địa phương; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến cung cấp một trang web 
trên mạng lưới máy tính toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba có thể đưa ra bán và xác định 
nguồn hàng hoá và dịch vụ, định vị và xác định rõ tình trạng các vị trí đứng đầu về trao 
đổi buôn bán, thực hiện các đơn đặt hàng, tham gia các hợp đồng kinh doanh và giải 
quyết công việc kinh doanh; cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy tính; quảng 
cáo hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa 
phương; dịch vụ môi giới xuất nhập khẩu quốc tế; cho thuê không gian quảng cáo trên 
phương tiện truyền thông; dịch vụ kinh doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử và 
cung cấp việc đánh giá kinh doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử; dịch vụ bán 
lẻ trực tuyến các sản phẩm cho người tiêu dùng; cung cấp danh mục trang tin của bên 
thứ ba tạo điều kiện cho việc giao dịch kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan 
đến hoạt động một thương trường điện tử cho người mua và người bán hàng hoá và/ hoặc 
dịch vụ trên mạng lưới máy tính toàn cầu; hỗ trợ kinh doanh liên quan đến việc tạo điều 
kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa phương; dịch 
vụ tư vấn quản lý công ty; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; 
dịch vụ tiếp thị các trụ sở kinh doanh còn trống; phổ biến các tài liệu quảng cáo, cập 
nhật tài liệu quảng cáo, biên soạn các bài quảng cáo để sử dụng như trang web trên 
internet; cho thuê không gian quảng cáo; xử lý dữ liệu máy tính; dịch vụ thông tin quảng 
cáo, kinh doanh, bán hàng; dịch vụ trả lời điện thoại (cho các thuê bao không thể kết 
nối); dịch vụ trả lời điện thoại (cho người khác); dịch vụ đấu giá trực tuyến; quản lý nhân 
sự; cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng, kinh doanh, quảng cáo và quảng cáo bán 
hàng thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và thông qua mạng internet; trưng bày hàng 
hoá trên phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm 
vì lợi ích của khách hàng để họ xem và mua các hàng hoá này từ một trang web bán 
hàng tổng hợp trên mạng internet và trong đại lý bán sỉ vì lợi nhuận của người khác, dịch 
vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để họ xem và mua các hàng hoá 
này từ một catalô bán hàng tổng hợp qua đơn đặt hàng bằng thư hoặc qua các phương 
tiện truyền thông vì lợi nhuận của người khác; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích 
của khách hàng để họ xem và mua những hàng hoá này từ đại lý bán lẻ; dịch vụ bán sỉ và 
bán lẻ điện thoại, máy thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại 
di động, sản phẩm điện tử viễn thông và điện tử, phần cứng máy tính và phần mềm máy 
tính, pin, bộ nạp pin; dịch vụ bán sỉ và bán lẻ  thiết bị và dụng cụ ghi, nhận, truyền và 
sao chép dữ liệu, thông tin, tranh ảnh, hình ảnh và/ hoặc âm thanh; dịch vụ bán sỉ và bán 
lẻ kim loại quý, đồ nữ trang, đá quý, ấn phẩm, đồ dùng văn phòng, thẻ đã được mã hoá 
có từ tính và không có từ tính, đồ gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình và đồ dùng nhà bếp, 
đồ bằng thủy tinh, đồ bằng sứ và đồ bằng đất nung, vải dệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội 
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đầu, dây viền ren và đồ thêu, khuy cài, ruy băng, đinh ghim và kim may, hoa nhân tạo, 
thảm trải, chăn mềm, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hoá học dùng trong công nghiệp, 
khoa học, nhiếp ảnh và công nghiệp, thuốc màu, véc ni và sơn, sản phẩm vệ sinh cá 
nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm dưỡng tóc và dưỡng thể, tinh dầu, chế 
phẩm tẩy trắng và làm sạch, dầu bôi trơn, chất đốt, nên, dược phẩm, chế phẩm thú y và 
vệ sinh, đồ sắt và đồ ngũ kim nhỏ, máy và máy công cụ, dao kéo, dao cạo và dụng cụ 
cầm tay, máy vi tính, máy tính; dịch vụ bán sỉ và bán lẻ thiết bị và dụng cụ điện, nhiếp 
ảnh, điện ảnh và quang học; dịch vụ bán sỉ và bán lẻ kính đeo mắt và kính râm, thiết bị 
và dụng cụ phẫu thuật và y tế; dịch vụ bán sỉ và bán lẻ thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh 
hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cung cấp nước và dùng cho mục đích 
vệ sinh; dịch vụ bán sỉ và bán lẻ xe cộ, súng cầm tay các loại pháo hoa, đồ bằng bạc, 
dụng cụ đo thời gian và thời khắc, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, các sản phẩm 
bằng giấy và các tông, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để bao 
gói, cao su và chất dẻo dùng cho việc gia công, các vật liệu dùng để bao gói và cách 
điện/ nhiệt, da và giả da và các sản phẩm làm từ những vật liệu này, túi xách tay, ví tiền 
của nữ, ví tiền của nam, vật đựng bằng da, túi, túi hành lý, ô (dù), gương soi, dây thừng, 
dây, lưới (vải màn), lều, sợi và chỉ dùng cho ngành dệt, giá treo áo, miếng vải để lót đã ở 
bàn ăn, dụng cụ của người may váy, tấm ga trải bàn và giường, đồ chơi và dụng cụ chơi 
thể thao, thực phẩm và đồ uống, thịt, cá, gia cầm, rau và quả đã được nấu chín, sấy khô 
và bảo quản, mứt và nước sốt hoa quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu và mỡ 
có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột làm bánh, bánh mì và bánh nướng, đồ 
gia vị, rau và quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và đồ uống không chứa cồn 
khác, đồ uống chứa cồn, các sản phẩm làm từ thực vật, thuốc lá, vật dụng của người hút 
thuốc và diêm; dịch vụ quảng cáo trực tiếp qua thư; dịch vụ đại lý mua và bán; dịch vụ 
lựa chọn hàng hoá và thu mua hàng hoá cho các cá nhân và các doanh nghiệp; dịch vụ 
đặt hàng (cho người khác), dịch vụ bán lẻ ở cửa hàng tổng hợp, dịch vụ bán lẻ ở siêu thị; 
dịch vụ thư ký; cung cấp thông tin về số liệu thống kê kinh doanh, tổ chức các cuộc triển 
lãm vì mục đích quảng cáo hoặc thương mại; dịch vụ kinh doanh liên quan đến biên tập 
và cho thuê các danh mục thư từ; điều tra về kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh đối 
với việc xử lý bán hàng qua mạng internet; dịch vụ chuyển hình thức kinh doanh và dịch 
vụ sắp xếp nhân sự, dịch vụ thanh lý hàng xuất nhập khẩu (dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu); đại lý đặt mua báo dài hạn; sao chép tài liệu, dịch vụ sao chép (bao gồm cả việc 
ghi lại trên giấy nến); cho thuê thiết bị văn phòng; quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ 
quản lý kinh doanh liên quan đến thương mại điện tử, dịch vụ quản lý và quản trị kinh 
doanh liên quan đến chương trình tài trợ; dịch vụ kế toán; tất cả thuộc nhóm 35.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; cung cấp dịch vụ truy cập và liên kết viễn thông vào cơ sở 
dữ liệu máy tính và với mạng internet; dịch vụ liên lạc điện tử; dịch vu viễn thông tương 
tác; dịch vụ viễn thông thông tin (trang web), các chương trình máy tính và dữ liệu; cung 
cấp dịch vụ kết nối viễn thông với mạng internet hoặc cơ sở dữ liệu; cung cấp dịch vụ 
truy cập viễn thông tới các tiện ích và cấu trúc của một trang tin toàn cầu; liên lạc bằng 
thiết bị cuối máy tính; liên lạc bằng mạng cáp quang, truyền thư tín và hình ảnh nhờ máy 
tính hỗ trợ; truyền bản sao lại (bản fax); gửi thư tín (dịch vụ viễn thông); dịch vụ nhắn 
tin; cho thuê môđem; dịch vụ truyền thông dữ liệu bằng phương tiện điện tử; cho thuê 
thiết bị viễn thông; dịch vụ gửi, nhận và gửi chuyển tiếp thư tín điện tử; dịch vụ thu thập, 
truyền tải và phát dữ liệu thông qua phương tiện điện tử; thu thập, truyền tải và phát thư 
tín, hình ảnh tĩnh và/hoặc thông tin về hình ảnh động chẳng hạn như các ký tự, tin nhắn, 
nhạc và hình ảnh, điện báo, thông tin và dữ liệu bằng các phương tiện cơ học, điện tử, 
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điện thoại, điện báo, cáp, máy tính và vệ tinh; truyền tải, phát và nhân âm thanh, ảnh 
phim, ảnh tĩnh và động, dữ liệu có thể ở dạng đã được nén hoặc chưa được nén và có thời 
gian thực hoặc thời gian trì hoãn; dịch vụ truyền tải đơn đặt hàng điện tử, hội nghị qua 
điện tử, nhắn tin điện tử; dịch vụ truyền hội nghị qua viđêo; dịch vụ liên lạc bằng bảng 
tin điện tử có thể làm cho người sử dụng thực hiện một cuộc đàm thoại tương tác với thời 
gian thực giữa thiết bị cuối máy tính và bảng tin điện tử chứa hình ảnh tĩnh, thông tin 
hình ảnh động và thông tin lời nói chẳng hạn như các ký tự; cung cấp bảng tin điện tử và 
bảng tin nhắn điện tử cho việc truyền tải tin nhắn; cung cấp diễn đàn thảo luận trực 
tuyến; dịch vụ phát chương trình truyền hình, phát và truyền tải chương trình vô tuyến 
truyền thanh và truyền hình; dịch vụ phát nhạc; dịch vụ truyền tải nhạc, phim, chương 
trình tương tác, viđêo, trò chơi máy tính điện tử; dịch vụ truyền tải thông tin liên quan 
đến dịch vụ bán lẻ tổng hợp và mua hàng trực tuyến; dịch vụ truyền tải viđêo theo yêu 
cầu, đại lý phát hành tin tức, cung cấp dịch vụ truy cập cơ sở dữ liệu máy tính trên mạng 
máy tính toàn cầu cho việc tìm kiếm và khôi phục lại thông tin, dữ liệu, trang tin, nguồn 
tin có thể có trên mạng máy tính; cung cấp cho người sử dụng dịch vụ truy cập cơ sở dữ 
liệu máy tính chứa xuất bản phẩm điện tử, bảng tin, cơ sở dữ liệu và thông tin có thể kết 
nối thông qua máy tính; hoạt động/điều hành phòng trò chuyện qua mạng (dịch vụ 
phòng trò chuyện qua mạng); cung cấp người sử dụng dịch vụ truy cập đa phương tiện 
tới mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu cho việc chuyển và truyền hàng loạt thông tin; 
cung cấp dịch vụ truy cập vào trang web trên mạng lưới máy tính toàn cầu nhờ đó các 
bên thứ ba có thể chào bán hàng hoá và dịch vụ, có thể đặt và thực hiện các đơn hàng, có 
thể tham gia các hợp đồng và giải quyết việc kinh doanh; cung cấp dịch vụ truy cập vào 
một trang web tương tác trên mạng lưới máy tính toàn cầu cho các bên thứ ba để đưa lên 
các thông tin, trả lời các yêu cầu, đặt và thực hiện các đơn hàng cho các sản phẩm, dịch 
vụ và cơ hội kinh doanh; dịch vụ thông tin liên lạc, cụ thể là dịch vụ nhắn tin chữ số và 
chữ viết kỹ thuật số; truyền tải thông tin bằng phương tiện truyền thông dữ liệu cho việc 
hỗ trợ thực hiện quyết định; truyền tải thông tin thông qua hệ thống truyền viđêo; dịch 
vụ truyền hội nghị qua trang điện tử; dịch vụ truyền thông điện tử cho việc thiết lập 
phòng trò chuyện qua mạng ảo thông qua nhắn tin bằng chữ viết; cung cấp bảng tin điện 
tử cho việc gửi và truyền tải thư tín giữa những người sử dụng máy tính quan tâm đến 
các sản phẩm, dịch vụ, vị trí đứng đầu trong kinh doanh và cơ hội kinh doanh; cung cấp 
bảng tin tương tác trực tuyến cho việc đưa lên, quảng cáo, bán và bán lại các mặt hàng 
thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ gửi thư điện tử và gửi chuyển 
tiếp thư điện tử; truyền hình ảnh và âm thanh thông qua máy tính, mạng lưới máy tính và 
mạng lưới truyền thông toàn cầu; cung cấp dịch vụ truy cập máy tính và cho thuê thời 
gian truy cập vào cơ sở dữ liệu và bảng tin tương tác trực tuyến; cung cấp việc truy cập 
vào trang web trên mạng lưới máy tính toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba có thể chào bán 
hàng hoá và dịch vụ, có thể đặt và thực hiện các đơn hàng, có thể tham gia các hợp đồng 
và giải quyết công việc kinh doanh; cung cấp dịch vụ truy cập vào bảng tin điện tử cho 
việc gửi và truyền tải thư tín giữa những người sử dụng máy tính quan tâm đến các sản 
phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh; cung cấp dịch vụ truy cập lịch điện tử, sách địa chỉ, 
bài ghi chép đặc biệt; cung cấp thiết bị và dịch vụ truy cập hội nghị qua điện thoại và 
hoặc viđêo từ xa; cung cấp dịch vụ kết nối trực tiếp giữa người sử dụng máy tính cho 
việc trao đổi dữ liệu, tất cả thuộc nhóm 38.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các hoạt động 
văn hoá và thể thao, xuất bản văn bản, sách và báo không bao gồm những bài quảng cáo; 
xuất bản biểu đồ, hình ảnh và tranh ảnh; xuất bản báo, tạp chí và tạp chí xuất bản định 
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kỳ; dịch vụ hướng dẫn, đào tạo và giảng dạy liên quan đến viễn thông, máy tính, chương 
trình máy tính, thiết kế trang web, thương mại điện tử, quản lý kinh doanh và quảng cáo; 
cung cấp dịch vụ giáo dục, giải trí, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo tương tác và không 
tương tác; thiết kế giáo trình giảng dạy, các kỳ thi và văn bằng thể hiện trình độ chuyên 
môn; dịch vụ giải trí được cung cấp thông qua phương tiện tương tác kỹ thuật số và điện 
tử; dịch vụ trò chơi điện tử được cung cấp bởi các phương tiện internet; cung cấp thông 
tin liên quan đến các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, vui chơi, thể thao, xã hội và 
văn hoá; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải xuống được), sắp xếp, 
tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các cuộc thi hát; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ 
chức và điều hành các buổi hoà nhạc; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các 
sự kiện và các cuộc thi vì mục đích giải trí hoặc giáo dục; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ 
chức và điều hành các chương trình trò chơi và các trò chơi ngoài trời mang tính chất 
khám phá; dịch vụ đại lý vé tham gia giải trí; thông tin liên quan đến dịch vụ giải trí 
hoặc giáo dục được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng internet; 
cung cấp nhạc kỹ thuật số (không thể tải xuống được) từ mạng internet; cung cấp nhạc 
kỹ thuật số (không thể tải xuống được) từ các trang web có tệp đuôi MP3; dịch vụ giải trí 
và giáo dục liên quan đến lên kế hoạch, sản xuất và phát âm thanh, hình ảnh, nhạc kỹ 
thuật số, phim, âm thanh đã được ghi hoặc âm thanh trực tiếp, thiết bị nhìn hoặc nghe 
nhìn cho việc phát đi qua cáp đất, kênh vệ tinh, mạng internet, hệ thống và các phương 
tiện truyền thông không dây và có dây khác; dịch vụ giải trí âm nhạc; cho thuê băng đĩa 
âm thanh đã được thu; chuẩn bị các chương trình giải trí, giáo dục, phim tài liệu và tin 
tức cho việc phát thanh, truyền hình; dịch vụ phóng viên tin tức; thông tin liên quan đến 
các sự kiện văn hoá hoặc thể thao, các cuộc triển lãm hiện tại vì mục đích văn hoá và 
giáo dục và tin vắn được cung cấp bởi truyền hình vệ tinh; dàn dựng phim, chương trình 
phát thanh và truyền hình; chuẩn bị và sản xuất chương trình truyền hình, cung cấp 
thông tin, dữ liệu, biểu đồ, âm thanh, nhạc, viđêo, phim hoạt hình và văn bản cho mục 
đích giải trí; dịch vụ trò chơi; cung cấp tiện nghi câu lạc bộ vui chơi, thể thao và phòng 
tập thể dục; tổ chức các buổi biểu diễn của các ban nhạc; dịch vụ câu lạc bộ đêm, biểu 
diễn thời trang, câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ liên quan đến 
dịch vụ giải trí, giáo dục và văn hoá; sắp xếp, điều hành và cung cấp các buổi hội nghị 
chuyên đề, hội nghị, đại hội, hội thảo chuyên đề và hội thảo về giảng dạy; tổ chức và 
điều hành các cuộc triển lãm về văn hoá và giáo dục, biểu diễn thời trang, chương trình 
văn hoá, chương trình giáo dục và biểu diễn về văn hoá và giáo dục; dịch vụ trưng bày và 
triển lãm nghệ thuật; dịch vụ triển lãm nghệ thuật liên quan đến cho thuê mỹ thuật; dịch 
vụ giảng dạy liên quan đến sức khoẻ, an toàn nghề nghiệp và bảo vệ môi trường; cung 
cấp các giờ học về thuốc lá và thưởng thức rượu; cung cấp thông tin giáo dục về các tài 
liệu nghiện cứu và giới thiệu các tài liệu nghiên cứu; sắp xếp, tổ chức, lập kế hoạch và 
quản lý các cuộc hội thảo chuyên đề về giáo dục hoặc văn hoá; huấn luyện vật nuôi; 
hướng dẫn sản xuất chương trình truyền thanh/ truyền hình; dịch vụ giáo dục đào tạo liên 
quan đến vận hành máy móc và thiết bị, bao gồm cả thiết bị nghe nhìn được sử dụng cho 
việc sản xuất các chương trình truyền thanh/ truyền hình; cung cấp phòng phát thanh và 
truyền hình; cung cấp (khác với mua bán) trang thiết bị dùng cho thể thao; cung cấp 
(khác với mua bán) trang thiết bị cho các bộ phim, buổi trình diễn, vở kịch, âm nhạc 
hoặc giảng dạy; dịch vụ đặt chỗ trước cho các cuộc giải trí; thuê và cho thuê hình ảnh 
động (phim xi-nê, phim chiếu bóng); thuê và cho thuê dụng cụ âm nhạc; thuê và cho 
thuê chương trình truyền hình; thuê và cho thuê máy thu hình; cho thuê sách; dịch vu thư 
viện lưu trữ; dịch vụ ghi phụ đề phim/ sách; dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ dấu hiệu; cho 
thuê phần mềm giải trí; cung cấp trò chơi viđêo, trò chơi máy tính, âm thanh hoặc hình 
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ảnh, hoặc phim ảnh thông qua viễn thông hoặc mạng lưới máy tính; cung cấp các trò 
chơi và các cuộc thi đấu trực tuyến từ mạng may tính; cho thuê băng viđêo đã được ghi 
trước; thuê và cho thuê máy chơi trò chơi; cho thuê thiết bị trò chơi điện tử; cho thuê 
tranh ảnh; nhiếp ảnh; dịch vụ dịch thuật; phiên dịch ngôn ngữ; chương trình giáo dục và 
đạo tạo liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro; chương trình giáo dục và đào tạo liên quan 
đến cấp giấy chứng nhận, dịch vụ cung cấp tin tức; dịch vụ xổ số; tất cả thuộc nhóm 41.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến khoa học và công nghệ, dịch vụ 
nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng máy 
tính; dịch vụ máy tính liên quan đến tạo chỉ số thông tin, xác định vị trí và nguồn tin trên 
mạng máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm; thiết kế máy tính, máy tính sổ tay ghi chép 
điện tử, máy tính xách tay, máy tính có thể mang theo, máy tính cầm tay; thiết kế máy 
hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và máy phát nhạc cá nhân; thiết kế điện thoại di động và điện 
thoại thông minh; thiết kế may quay phim kỹ thuật số; dịch vụ máy tính: lập chương 
trình máy tính, dịch vụ tích hợp máy tính; dịch vụ phân tích máy tính; lập chương trình 
máy tính liên quan đến việc chặn vi rút; dịch vụ phần mềm hệ thống máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển các trang web; 
dịch vụ máy chủ các trang điện tử cho người khác; dịch vụ máy chủ chứa phần mềm ứng 
dụng máy tính cho việc tìm kiếm và khôi phục thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng lưới 
máy tính; cung cấp thông tin kỹ thuật cho lệnh cụ thể của người dùng cuối thông qua 
phương tiện điện thoại hoặc mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ tư vấn thuộc lĩnh vực 
phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến tìm kiếm cơ sở dữ liệu và trang web 
theo yêu cầu của khách hàng; cung cấp địa chỉ liên kết tới các trang điện tử của bên thứ 
ba để tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thực và thương mại điện tử (cung cấp công cụ 
tìm kiếm trên internet); mã hoá và giải mã tín hiệu điện tử và máy tính; chuyển đổi dữ 
liệu và tài liệu từ dạng vật lý sang dạng phương tiện điện tử; dịch vu kiểm tra và đánh giá 
công nghệ máy tính, phần mềm máy tính và hệ thống máy tính; dịch vụ kiến trúc và thiết 
kế; dịch vụ thiết kế nội thất các toà nhà, văn phòng và căn hộ; dịch vụ an ninh máy tính, 
cụ thể là, cung cấp sự uỷ quyền có xác nhận của người dùng cho người khác để bảo đảm 
an toàn thông tin được truyền tải; dịch vụ thông tin mạng và máy tính; chương trình quản 
lý rủi ro an toàn máy tính hoặc mạng trực tuyến; dịch vụ kiểm tra kiến thức và thông tin 
an toàn máy tính; dịch vụ xác nhận chất lượng; dịch vụ xác nhận và chuẩn bị báo cáo 
liên quan đến xác nhận; dịch vụ xác thực là đúng; điều khiển truy cập (dịch vụ an ninh 
máy tính) đến máy tính, mạng điện tử và cơ sở dữ liệu; dịch vụ an ninh truyền tải dữ liệu 
và giao dịch thông qua mạng lưới máy tính; dịch vụ xác thực là đúng chữ ký điện tử trực 
tuyến; tư vấn liên quan đến lĩnh vực an toàn dữ liệu; dịch vụ tư vấn liên quan đến an toàn 
viễn thông; tất cả liên quan đến nhóm 42. 

 
 

(210) 4-2010-11341 (220) 27.05.2010 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thùy Dung  (VN) 
Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 35: Bán lẻ hàng tiêu dùng trong siêu thị như: thực phẩm và thực phẩm chức năng, 
rượu bia, nước giải khát, nồi cơm điện, máy xay sinh tố, quạt điện, ấm đun nước, bóng 
đèn, ổ cắm điện, dao, kéo, thìa, dĩa, bát, đũa, xoong, nồi, hàng may mặc, hoá mỹ phẩm, 
văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2010-12340 (220) 08.06.2010 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư V.B.C.L  (VN) 
Tầng 7, toà nhà CMC Tower, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 
 

(210) 4-2010-12438 (220) 09.06.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Hữu 
Thắng  (VN) 
1039 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Các loại bột được chiết xuất từ thực vật (như rau, củ, quả, thực vật biển, lúa 

mạch, dâu, nho, lựu, anh đào, cà rốt, súp lơ, rau bó xôi, củ nghệ, chiết xuất trà xanh, tảo 
biển). 

 
 

(210) 4-2010-13555 (220) 24.06.2010 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH IP MAX  
(VN) 
Phòng 501, Toà nhà Thành Đông, 132-
138 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt 
Nam 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tổ chức hội nghị/hội thảo; dịch vụ dịch 
thuật; xuất bản sách; dịch vụ thư viện (cho thuê, mượn sách). 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn và đại diện pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; dịch vụ pháp 
lý trong lĩnh vực tố tụng; dịch vụ tư vấn pháp luật. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-13768 (220) 28.06.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) DATACRAFT PTY. LIMITED   (AU) 

Australian Nominees, Level 53 MLC 
Centre, 19 Martin Place, Sydney NSW 
2000, Australia  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy đi kèm với máy vi tính; thiết bị hỗ trợ giảng dạy; thiết bị 

hướng dẫn giảng dạy dưới dạng điện tử; thiết bị giảng dạy; phần mềm máy tính (đã được 
ghi); phầm mềm giáo dục và đào tạo; máy tính tương tác sử dụng trong đào tạo; thiết bị 
hiển thị hình ảnh sử dụng trong đào tạo.   

 
Nhóm 16: ấn phẩm hướng dẫn đào tạo; sách hướng dẫn dùng trong các khoá học; chứng 
chỉ.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 
tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ biên soạn thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy vi 
tính; dịch vụ hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy vi tính; dịch vụ quản lý 
tệp tin đã được máy tính hoá; dịch vụ hỗ trợ điều hành doanh nghiệp trong thương mại; 
dịch vụ nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ chỉ dẫn thương mại; dịch vụ quản lý và điều 
hành và cung cấp thông tin về kinh doanh.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp và tổ chức các khoá học; dịch vụ cung cấp các phương tiện 
cho giáo dục và đào tạo; tổ chức và điều khiển các khoá học; dịch vụ cung cấp thông tin 
và tư vấn, bao gồm cả cung cấp trực tuyến, liên quan tới các dịch vụ nói trên.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ phát triển giải pháp ứng dụng phần mềm máy vi tính; dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học vào phần mềm máy vi tính; dịch vụ phân tích hệ thống máy 
tính; dịch vụ cung cấp thông tin, bao gồm cả cung cấp trực tuyến, về thiết kế và phát 
triển phần mềm và phần cứng máy tính.  
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(210) 4-2010-14240 (220) 02.07.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Nguyễn Phương Hoa   (VN) 

1401 & 1402, nhà G02, Ciputra, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày (đồ thời trang), dép (đồ thời trang), quần áo bơi (quần áo).  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, mua bán kính râm, mua bán hàng may mặc, mua bán đồ 
trang sức, mua bán giầy dép, đồng hồ, túi sách, ví đựng tiền, thắt lưng, tất đi chân.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo, dịch vụ gia công quần áo, dịch vụ gia công giày dép.  

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang, tư vấn thiết kế thời trang, thiết kế đồ trang sức, thiết kế đồ 
kim hoàn.  

 
 

(210) 4-2010-14718 (220) 09.07.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
công trình 89  (VN) 
Số 109, tổ 10, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 35: Môi giới thương mại, quảng cáo, xúc tiến thương mai, mua bán thiết bị sử 
dụng ứng dụng GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM- hệ thống định vị toàn cầu) 
cho bản đồ. 

 
Nhóm 42: Gia công phần mềm, xây dựng bản đồ số, ứng dụng GPS và GIS (Geographic 
information system - hệ thống  thông tin địa lý), tư vấn và cung cấp các ứng dụng công 
nghệ của bản đồ số. 

 
 

(210) 4-2010-14730 (220) 09.07.2010 
  (441) 27.06.2011 

(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 
1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 08: Dụng cụ làm vườn, bao gồm, xẻng, cái cào, cái xới đất, cái liềm, dao cắt, cái 
tỉa cây, kéo xén cây, kéo tỉa cây, cái nêm làm vườn, cái chĩa để gảy rơm, cái xẻng bứng 
cây, cái mai làm vườn và cái cuốc; cái sào làm vườn (cọc dùng trong vườn); bình phun 
bơm kèm theo vòi tưới nước có thể tháo rời dùng trong vườn để phun thuốc diệt cỏ, 
thuốc diệt loài gây hại, phân bón kèm thuốc trừ sâu. 

 
 

(210) 4-2010-15911 (220) 27.07.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Nam Phong  (VN) 
28/36/17 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Lương thực, thực phẩm như: bánh tráng, kẹo. 

 
 

(210) 4-2010-16016 (220) 28.07.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) DIKAI INTERNATIONAL 

ENTERPRISE CO., LTD.   (TW) 
6F-1, No. 603, Ching Kuo Road, 
Taoyuan City, Taoyuan Hsien, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 21: Giẻ lau sàn, giẻ lau bóng sàn có tay cầm, chậu, khăn lau để làm sạch, giẻ lau, 

dụng cụ lau chùi điều khiển bằng tay; dụng cụ gia đình và dụng cụ nhà bếp, đồ đựng gia 
đình và đồ đựng dùng trong nhà bếp, cụ thể là đồ đựng cách nhiệt, đồ đựng cách nhiệt 
dùng cho đồ uống, đồ đựng thực phẩm cách nhiệt; lược; bọt biển dùng cho nhà vệ sinh 
và bọt biển dùng cho mục đích gia đình; bàn chải dùng để rửa bát đĩa; vật liệu để làm 
bàn chải, bùi nhùi thép để làm sạch.  

 
 

(210) 4-2010-16115 (220) 29.07.2010 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
giải pháp thiết kế và xây 
dựng VNTOWER  (VN) 
Số 20, ngõ 210A, Lê Trọng Tấn, Khương 
Mai, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Cấu kiện kim loại dùng trong xây dựng, cụ thể là cốt thép, nhà thép công 
nghiệp, kết cấu thép nhà cao tầng. 

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị, dụng cụ và máy móc ngành xây dựng, công nghiệp, khoa 
học kỹ thuật, các sản phẩm công nghệ thông tin, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện); xuất nhập khẩu máy móc, dụng cụ và máy móc ngành xây 
dựng, công nghiệp, khoa học kỹ thuật; dịch vụ giới thiệu việc làm; tư vấn quản lý doanh 
nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính); tư vấn quản lý dự án (trong lĩnh 
vực xây dựng); quản lý dự án trong lĩnh vực xây dựng; lập báo cáo kinh tế các công trình 
trong lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình giao thông, các công trình dân dụng, công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế kiến trúc công 
trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội, ngoại thất công trình; thiết kế các 
công trình đường dây cao thế, hạ thế, trạm biến áp đến 110KV; thẩm tra thiết kế kỹ 
thuật, thiết kế thi công, hồ sơ dự toán các công trình trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ 
tầng; lập dự án đầu tư. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-16728 (220) 09.08.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.5.14; A3.13.4; A3.13.25; A3.13.24 
(591) vàng cam, trắng, đen, xám, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sách Thái Hà  
(VN) 
P506, C3 làng quốc tế Thăng Long, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: ấn phẩm điện tử; xuất bản phẩm điện tử có thể tải qua mạng internet, báo điện 

tử. 
 

Nhóm 16: Sách; báo; tạp chí; ấn phẩm; văn phòng phẩm; phong bì.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giầy dép, chăn, mũ, túi xách, cặp tài liệu, ví chăn, ga, gối, 
đệm, văn phòng phẩm, tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại; dịch vụ 
quảng cáo, xúc tiến thương mại, dịch vụ giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2010-17373 (220) 17.08.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.9.1; 25.1.25 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và giải 
trí quốc tế đặc biệt Silver 
Shores Hoàng Đạt  (VN) 
Lô 8, đường Sơn Trà Điện Ngọc, phường 
Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các buổi tiệc; tổ chức các buổi trình diễn trực tiếp; dịch vụ giải trí 

trong nhà; dịch vụ giải trí; sắp xếp và tổ chức buổi hội thảo; sắp xếp và tổ chức cuộc hội 
thảo chuyên đề. 

 
 

(210) 4-2010-18066 (220) 26.08.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.1.24; A26.11.12; A7.1.11 
(591) Xanh nước biển, tím, da cam, xanh lá 

cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Gamuda Land 

Việt Nam   (VN) 
06-02A tòa nhà Prime Center, số 53 
Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; mua bán tại siêu thị và trung tâm thương mại các 

sản phẩm: thực phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, đồ gia dụng (cụ thể là: ấm 
đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bếp điện, máy phân phối nước nóng 
lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, nồi lẩu điện, máy nướng bánh sandwich, máy 
xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử 
độc, máy khử mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy 
rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp 
suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi chảo, cốc, chén, bóng 
đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống 
luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút 
điện, nắp đậy hộp chia điện,kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, cái ngắt điện 
tự động, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện) , hàng 
điện tử (cụ thể là: ti vi và phụ kiện ti vi, máy đọc băng cát sét và phụ kiện kèm theo, dàn 
âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm thèo, loa 
và phụ kiện kèm theo, bộ khuếch đại âm thanh, mi cờ rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe 
nhạc), điện máy (cụ thể là: bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, 
điều hoà không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ bảo quản thực phẩm, tủ 
làm mát thực phẩm), hàng dệt may, mỹ phẩm, nước hoa, chất tẩy rửa và vệ sinh, văn 
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phòng phẩm, dụng cụ thể thao, đồ chơi, vàng, bạc, đồ trang sức, hàng nội thất, thiết bị 
làm đẹp; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; đầu tư bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; đầu tư 
xây dựng và phát triển cơ sờ hạ tầng khu đô thị mới, khu công nghiệp. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng khu đô thị mới, khu công nghiệp; xây dựng các công trình 
dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí trong khu đô thị mới cụ thể là: sân gôn, sân ten-nít, 
bể bơi; câu lạc bộ sức khỏe luyện tập thể chất; công viên vui chơi giải trí.   

 
 

(210) 4-2010-18067 (220) 26.08.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Gamuda Land 

Việt Nam    (VN) 
06-02A tòa nhà Prime Center, số 53 
Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; mua bán tại siêu thị và trung tâm thương mại các 

sản phẩm: thực phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, đồ gia dụng (cụ thể là: ấm 
đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bếp điện, máy phân phối nước nóng 
lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, nồi lẩu điện, máy nướng bánh sandwich, máy 
xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử 
độc, máy khử mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy 
rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp 
suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi chảo, cốc, chén, bóng 
đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống 
luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút 
điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, cái ngắt điện 
tự động, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện) , hàng 
điện tử (cụ thể là: ti vi và phụ kiện ti vi, máy đọc băng cát sét và phụ kiện kèm theo, dàn 
âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm thèo, loa 
và phụ kiện kèm theo, bộ khuếch đại âm thanh, mi cờ rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe 
nhạc), điện máy (cụ thể là: bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, 
điều hoà không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ bảo quản thực phẩm, tủ 
làm mát thực phẩm), hàng dệt may, mỹ phẩm, nước hoa, chất tảy rửa và vệ sinh, văn 
phòng phẩm, dụng cụ thể thao, đồ chơi, vàng, bạc, đồ trang sức, hàng nội thất, thiết bị 
làm đẹp; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; đầu tư bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; đầu tư 
xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng khu đô thị mới, khu công nghiệp.   
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng khu đô thị mới, khu công nghiệp; xây dựng các công trình 
dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí trong khu đô thị mới cụ thể là: sân gôn, sân ten-nít, 
bể bơi; câu lạc bộ sức khỏe luyện tập thể chất; công viên vui chơi giải trí.  

 
 

(210) 4-2010-18068 (220) 26.08.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Gamuda Land 

Việt Nam    (VN) 
06-02A tòa nhà Prime Center, số 53 
Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; mua bán tại siêu thị và trung tâm thương mại các 

sản phẩm: thực phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, đồ gia dụng (cụ thể là: ấm 
đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bếp điện, máy phân phối nước nóng 
lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, nồi lẩu điện, máy nướng bánh sandwich, máy 
xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử 
độc, máy khử mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy 
rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp 
suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi chảo, cốc, chén, bóng 
đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống 
luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút 
điện, nắp đậy hộp chia điện,kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, cái ngắt điện 
tự động, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện) , hàng 
điện tử (cụ thể là: ti vi và phụ kiện ti vi, máy đọc băng cát sét và phụ kiện kèm theo, dàn 
âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm thèo, loa 
và phụ kiện kèm theo, bộ khuếch đại âm thanh, mi cờ rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe 
nhạc), điện máy (cụ thể là: bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, 
điều hoà không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ bảo quản thực phẩm, tủ 
làm mát thực phẩm), hàng dệt may, mỹ phẩm, nước hoa, chất tảy rửa và vệ sinh, văn 
phòng phẩm, dụng cụ thể thao, đồ chơi, vàng, bạc, đồ trang sức, hàng nội thất, thiết bị 
làm đẹp; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; đầu tư bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; đầu tư 
xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng khu đô thị mới, khu công nghiệp.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng khu đô thị mới, khu công nghiệp; xây dựng các công trình 
dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí trong khu đô thị mới cụ thể là: sân gôn, sân ten-nít, 
bề bơi; câu lạc bộ sức khỏe luyện tập thể chất; công viên vui chơi giải trí.   
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(210) 4-2010-18069 (220) 26.08.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Gamuda Land 

Việt Nam   (VN) 
06-02A tòa nhà Prime Center, số 53 
Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; mua bán tại siêu thị và trung tâm thương mại các 

sản phẩm: thực phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, đồ gia dụng (cụ thể là: ấm 
đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bếp điện, máy phân phối nước nóng 
lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, nồi lẩu điện, máy nướng bánh sandwich, máy 
xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử 
độc, máy khử mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy 
rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp 
suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi chảo, cốc, chén, bóng 
đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống 
luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút 
điện, nắp đậy hộp chia điện,kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, cái ngắt điện 
tự động, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện) , hàng 
điện tử (cụ thể là: ti vi và phụ kiện ti vi, máy đọc băng cát sét và phụ kiện kèm theo, dàn 
âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm thèo, loa 
và phụ kiện kèm theo, bộ khuếch đại âm thanh, mi cờ rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe 
nhạc), điện máy (cụ thể là: bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, 
điều hoà không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ bảo quản thực phẩm, tủ 
làm mát thực phẩm), hàng dệt may, mỹ phẩm, nước hoa, chất tảy rửa và vệ sinh, văn 
phòng phẩm, dụng cụ thể thao, đồ chơi, vàng, bạc, đồ trang sức, hàng nội thất, thiết bị 
làm đẹp; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; đầu tư bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; đầu tư 
xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng khu đô thị mới, khu công nghiệp.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng khu đô thị mới, khu công nghiệp; xây dựng các công trình 
dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí trong khu đô thị mới cụ thể là: sân gôn, sân ten-nít, 
bể bơi; câu lạc bộ sức khỏe luyện tập thể chất; công viên vui chơi giải trí.   
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(210) 4-2010-19115 (220) 13.09.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Đại 

Thủ Đô  (VN) 
136-138 Lê Thị Hồng Gấm, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng; kinh doanh bất động sản; cho thuê văn phòng, căn hộ cao 

cấp.  
 
 

(210) 4-2010-19369 (220) 15.09.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Tân Thế 
Kim   (VN) 
73 đường T4B, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ lao động; giày bảo hộ lao động; quần áo bảo hộ lao động; mũ 

bảo hộ lao động; khẩu trang bảo hộ lao động (tất cả đều nhằm mục đích phòng chống tai 
nạn lao động). 

 
 

(210) 4-2010-19869 (220) 21.09.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A1.1.2; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) YANG YINGXI   (CN) 

No.22, xinlianshi Directly-Governed 
Stree, Caitang Neighborhood Committee, 
Caitang Town, Chao'an County, 
Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 21: Bộ đồ ăn không làm bằng kim loại quý (không bao gồm dao, dĩa và thìa); hộp 
đựng thức ăn trưa; bộ nồi nấu ăn, đồ dùng nhà bếp (không làm bằng kim loại quý) cụ thể 
là: nồi, xoong, chảo (không chạy bằng điện); bình đựng nước uống; hộp cách nhiệt đựng 
thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2010-19903 (220) 22.09.2010 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyên Hào 
Vinh  (VN) 
37/10 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, hàng may mặc các loại, cụ thể: tất, mũ, khăn (trang phục).  

 
 

(210) 4-2010-19926 (220) 22.09.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.3.23; A2.1.23; A2.3.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Thành Nam  (VN) 
Số 3/95 quốc lộ 22, ấp Đình, xã Tân 
Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bột giặt, dầu gội đầu, mỹ phẩm, kem đánh răng, nước xả vải, nước 

rửa bồn cầu, nước rửa chén, đồ điện dân dụng, đồ điện, động cơ điện, điện tử, viễn thông, 
thiết bị linh kiện y tế, hóa mỹ phẩm, lương thực thực phẩm, hàng may mặc, dịch vụ siêu 
thị; dịch vụ mua bán trực tuyến (mua bán hàng qua mạng internet); dịch vụ quảng cáo 
thương mại 

 
Nhóm 42: Thiết kế website; thiết kế, biên soạn thông tin, nhập dữ liệu và tạo các cơ sở 
dữ liệu trên trang web theo đơn đặt hàng theo hợp đồng; dịch vụ thuê và cho thuê chương 
trình xử lý dữ liệu 

 
 

(210) 4-2010-20051 (220) 23.09.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.1.5; 24.11.18; 24.11.25; 26.1.1; 
A1.1.2; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ du lịch Thiên Đường 
Việt   (VN) 
20/2 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức các chương trình luyện kỹ năng làm việc nhóm cho đối tượng có nhu 
cầu; tổ chức các chương trình huấn luyện kỹ năng mưu sinh, thoát hiểm, sinh tồn nơi 
hoang dã; tổ chức các chương trình gala, hội trại cho các đơn vị có nhu cầu.  

 
 

(210) 4-2010-20296 (220) 28.09.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 20.7.1; A20.1.3; 9.7.1; A9.7.22; 
A26.11.12; 26.13.25 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn giáo dục Mạng Lưới 
Quốc Tế  (VN) 
138 Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ dịch thuật; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ 

tổ chức hội nghị, hội thảo.  
 
 

(210) 4-2010-20454 (220) 29.09.2010 
  (441) 27.06.2011 

(591) Xanh, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Sóng Thần  (VN) 
A1-P1 tập thể Trương Định, ngõ 274, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, động cơ khí nén, máy nén khí, máy bơm, máy khoan, máy 

nghiền. 
 

Nhóm 09: Màn hình máy vi tính, ti vi, đầu DVD, màn hình tinh thể lỏng, máy in dùng 
với máy tính, máy tạo ôzôn. 

 
Nhóm 11: Bếp ga, bếp điện từ, nồi cơm điện, chảo điện, phích điện, lò vi sóng.  

 
Nhóm 21: Thuỷ tinh thô và thuỷ tinh bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ 
gốm, đồ sành sứ, nồi xoong, bộ nồi xoong, chảo của nhà bếp, nồi áp suất, nồi hấp, chảo 
rán không dùng điện.  

 
Nhóm 32: Bia, đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây, nước ép từ quả không chứa 
cồn, nước sô đa (đồ uống). 

 
Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia), nước ép trái cây có cồn, rượu sakê, rượu vang, 
cốc- tai, rượu khai vị.  
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(210) 4-2010-20473 (220) 29.09.2010 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  
(731) Trường Đại học Đông á   (VN) 

63 Lê Văn Long, thành phố Đà Nẵng  
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh nhà ở. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện dân dụng và điện công trình. 
 
 

(210) 4-2010-20478 (220) 29.09.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Cơ sở Cẩm Hùng  (VN) 

175 Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất, đồ dùng bằng gỗ, đồ gia dụng, máy móc thiết 

bị ngành công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2010-20497 (220) 29.09.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) ORCHARD TURN DEVELOPMENTS 

PTE LTD  (SG) 
350 Orchard Road, #19-08 Shaw House, 
Singapore 238868 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh; hỗ trợ việc quản lý kinh 

doanh và quản trị kinh doanh liên quan đến: sở hữu bất động sản, chỗ ở, công nghiệp và 
thương mại, văn phòng, trung tâm thương mại, nhà kho, trung tâm mua sắm, đại lý/cửa 
hàng bán buôn và bán lẻ, chỗ ở tạm thời, khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có 
« tô, khu nghỉ dưỡng, căn hộ dịch vụ, tòa nhà, căn nhà, tòa nhà công quản, căn hộ, dãy 
nhà, kho hàng, nhà máy và các công trình khác; hỗ trợ quản lý kinh doanh và quản trị 
kinh doanh (thông qua việc mang lại lợi ích cho người khác trong các lĩnh vực: kho 
hàng, đại lý/cửa hàng bán buôn và bán lẻ, nhà hàng và người cung cấp dịch vụ); hỗ trợ 
quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh (thông qua việc mang lại lợi ích cho người 
khác về hàng hóa và dịch vụ, để họ dễ xem và mua các hàng hóa và dịch vụ này trong 
các kho hàng, trung tâm mua bán, đại lý/cửa hàng bán buôn và bán lẻ, khách sạn, đại 
lý/cửa hàng thực phẩm và đồ uống, thông qua thư đặt hàng từ catalô hoặc thông qua các 
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phương tiện truyền thông hoặc từ một trang web toàn cầu); tổ chức các cuộc hội nghị, 
hội thảo và triển lãm nhằm mục đích kinh doanh và thương mại; biên soạn danh mục thư 
tín; quảng cáo trực tiếp qua thư, dịch vụ quảng cáo; dịch vụ trưng bày hàng hóa; dịch vụ 
rao hàng (quảng cáo); dịch vụ tiếp thị và xúc tiến, nghiên cứu và phân tích thị trường; tổ 
chức các cuộc thi đấu liên quan đến kinh doanh; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến 
tất cả các dịch vụ nêu trên.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; thuê và cho thuê bất động sản (bao gồm tài sản 
thương mại, công nghiệp và chỗ ở, văn phòng, trung tâm thương mại, kho hàng, trung 
tâm mua sắm, đại lý/cửa hàng bán buôn và bán lẻ, căn hộ dịch vụ, tòa nhà, căn nhà, tòa 
nhà công quản, căn hộ, dãy nhà, nhà kho, nhà máy và các công trình khác); tư vấn liên 
quan đến quản lý và cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê căn hộ ngắn hạn và dài hạn; 
quản lý, đánh giá và quản lý dự án và đồng thực hiện dự án, tất cả có liên quan đến bất 
động sản; dịch vụ tài chính; quản lý tài sản; quản lý quỹ, quản lý quỹ vốn, quản lý quỹ 
hợp tác, quản lý quỹ tài chính; và quản lý quỹ đầu tư; dịch vụ đơn vị tín thác; dịch vụ 
đầu tư đơn vị tín thác; dịch vụ thông tin thị trường tài chính; tạo lập thị trường ngoại 
thương cho dịch vụ tài chính; tài trợ cho công ty; môi giới chứng khoán; quản lý chứng 
khoán; mua bán và giao dịch chứng khoán; dịch vụ đầu tư chứng khoán; môi giới trái 
phiếu và cổ phiếu; đầu tư; dịch vụ tín thác; điều hành tín thác; dịch vụ quản lý và ủy thác 
kinh doanh; dịch vụ bảo lãnh; dịch vụ người ủy thác quản lý; dịch vụ ủy thác; dịch vụ 
quản lý ủy thác; dịch vụ thiết lập ủy thác; dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ cố vấn và 
quản lý tài chính; phân tích và đánh giá tài chính; dịch vụ cấp vốn/tài trợ, bảo hiểm tài 
chính (trên biển); dịch vụ tín dụng; dịch vụ bảo đảm tài chính; cho vay trong hệ thống 
liên ngân hàng và bảo hiểm; phát triển tài sản; tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ 
nêu trên. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng; xây dựng, cải tạo, tân trang, bảo trì và sửa chữa 
bất động sản, tài sản công nghiệp và thương mại, chỗ ở, văn phòng, trung tâm thương 
mại, kho hàng, trung tâm mua sắm, đại lý/cửa hàng bán buôn và bán lẻ, chỗ ở tạm thời, 
khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, khu nghỉ dưỡng, căn hộ dịch vụ, tòa 
nhà, căn nhà, tòa nhà công quản, căn hộ, dãy nhà, kho hàng, nhà máy và các công trình 
khác; dịch vụ kiến trúc có liên quan đến phát triển đất đai; tư vấn và cố vấn liên quan 
đến các dịch vụ nêu trên.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ khảo sát, thiết kế, phác họa và thiết kế kiến trúc; thiết kế và lập kế 
hoạch cho bất động sản, tài sản công nghiệp và thương mại, chỗ ở, văn phòng, trung tâm 
thương mại, kho hàng, trung tâm mua sắm, đại lý/cửa hàng bán buôn và bán lẻ, chỗ ở 
tạm thời, khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, khu nghỉ dưỡng, căn hộ 
dịch vụ, tòa nhà, căn nhà, tòa nhà công quản, căn hộ, dãy nhà, kho hàng, nhà máy và các 
công trình khác; lập kế hoạch và bố trí các công trình thương mại và chỗ ở; phát triển và 
nghiên cứu công nghiệp cho người khác; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch 
vụ nêu trên.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; văn phòng/đại lý về chỗ ở; dịch vụ khách sạn, dịch vụ 
khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, dịch vụ trại nghỉ (phòng cho thuê); cung cấp 
chỗ ở ngắn hạn và tạm thời (căn hộ dịch vụ); dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời, khách sạn 
và văn phòng/đại lý về chỗ ở; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ nhà hàng, 
quán bar và kinh doanh ăn uống; dịch vụ quán rượu cốc tai, cho thuê bàn, ghế và vải trải 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
614 

bàn cho hội thảo, cho thuê phòng họp, chỗ ở tạm thời, nhà và lều/rạp có thể vận chuyển 
được; cho thêu bàn, ghế, vải trải bàn, đồ thủy tinh; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan 
đến các dịch vụ nêu trên. 

 
 

(210) 4-2010-20498 (220) 29.09.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Orchard Turn Developments Pte Ltd  

(SG) 
350 Orchard Road, #19-08 Shaw House, 
Singapore 238868   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh; hỗ trợ việc quản lý kinh 

doanh và quản trị kinh doanh liên quan đến: sở hữu bất động sản, chỗ ở, công nghiệp và 
thương mại, văn phòng, trung tâm thương mại, nhà kho, trung tâm mua sắm, đại lý/cửa 
hàng bán buôn và bán lẻ, chỗ ở tạm thời, khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có 
« tô, khu nghỉ dưỡng, căn hộ dịch vụ, tòa nhà, căn nhà, tòa nhà công quản, căn hộ, dãy 
nhà, kho hàng, nhà máy và các công trình khác; hỗ trợ quản lý kinh doanh và quản trị 
kinh doanh (thông qua việc mang lại lợi ích cho người khác trong các lĩnh vực: kho 
hàng, đại lý/cửa hàng bán buôn và bán lẻ, nhà hàng và người cung cấp dịch vụ); hỗ trợ 
quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh (thông qua việc mang lại lợi ích cho người 
khác về hàng hóa và dịch vụ, để họ dễ xem và mua các hàng hóa và dịch vụ này trong 
các kho hàng, trung tâm mua bán, đại lý/cửa hàng bán buôn và bán lẻ, khách sạn, đại 
lý/cửa hàng thực phẩm và đồ uống, thông qua thư đặt hàng từ catalô hoặc thông qua các 
phương tiện truyền thông hoặc từ một trang web toàn cầu); tổ chức các cuộc hội nghị, 
hội thảo và triển lãm nhằm mục đích kinh doanh và thương mại; biên soạn danh mục thư 
tín; quảng cáo trực tiếp qua thư, dịch vụ quảng cáo; dịch vụ trưng bày hàng hóa; dịch vụ 
rao hàng (quảng cáo); dịch vụ tiếp thị và xúc tiến, nghiên cứu và phân tích thị trường; tổ 
chức các cuộc thi đấu liên quan đến kinh doanh; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến 
tất cả các dịch vụ nêu trên.    

 
Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; thuê và cho thuê bất động sản (bao gồm tài sản 
thương mại, công nghiệp và chỗ ở, văn phòng, trung tâm thương mại, kho hàng, trung 
tâm mua sắm, đại lý/cửa hàng bán buôn và bán lẻ, căn hộ dịch vụ, tòa nhà, căn nhà, tòa 
nhà công quản, căn hộ, dãy nhà, nhà kho, nhà máy và các công trình khác); tư vấn liên 
quan đến quản lý và cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê căn hộ ngắn hạn và dài hạn; 
quản lý, đánh giá và quản lý dự án và đồng thực hiện dự án, tất cả có liên quan đến bất 
động sản; dịch vụ tài chính; quản lý tài sản; quản lý quỹ, quản lý quỹ vốn, quản lý quỹ 
hợp tác, quản lý quỹ tài chính; và quản lý quỹ đầu tư; dịch vụ đơn vị tín thác; dịch vụ 
đầu tư đơn vị tín thác; dịch vụ thông tin thị trường tài chính; tạo lập thị trường ngoại 
thương cho dịch vụ tài chính; tài trợ cho công ty; môi giới chứng khoán; quản lý chứng 
khoán; mua bán và giao dịch chứng khoán; dịch vụ đầu tư chứng khoán; môi giới trái 
phiếu và cổ phiếu; đầu tư; dịch vụ tín thác; điều hành tín thác; dịch vụ quản lý và ủy thác 
kinh doanh; dịch vụ bảo lãnh; dịch vụ người ủy thác quản lý; dịch vụ ủy thác; dịch vụ 
quản lý ủy thác; dịch vụ thiết lập ủy thác; dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ cố vấn và 
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quản lý tài chính; phân tích và đánh giá tài chính; dịch vụ cấp vốn/tài trợ, bảo hiểm tài 
chính (trên biển); dich vụ tín dụng; dịch vụ bảo đảm tài chính; cho vay trong hệ thống 
liên ngân hàng và bảo hiểm; phát triển tài sản; tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ 
nêu trên.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng,xây dựng, cải tạo, tân trang, bảo trì và sửa chữa bất 
động sản, tài sản công nghiệp và thương mại, chỗ ở, văn phòng, trung tâm thương mại, 
kho hàng, trung tâm mua sắm, đại lý/cửa hàng bán buôn và bán lẻ, chỗ ở tạm thời, khách 
sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, khu nghỉ dưỡng, căn hộ dịch vụ, tòa nhà, 
căn nhà, tòa nhà công quản, căn hộ, dãy nhà, kho hàng, nhà máy và các công trình khác; 
dịch vụ kiến trúc có liên quan đến phát triển đất đai; tư vấn và cố vấn liên quan đến các 
dịch vụ nêu trên.    

 
Nhóm 42: Dịch vụ khảo sát, thiết kế, phác họa và thiết kế kiến trúc; thiết kế và lập kế 
hoạch cho bất động sản, tài sản công nghiệp và thương mại, chỗ ở, văn phòng, trung tâm 
thương mại, kho hàng, trung tâm mua sắm, đại lý/cửa hàng bán buôn và bán lẻ, chỗ ở 
tạm thời, khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, khu nghỉ dưỡng, căn hộ 
dịch vụ, tòa nhà, căn nhà, tòa nhà công quản, căn hộ, dãy nhà, kho hàng, nhà máy và các 
công trình khác; lập kế hoạch và bố trí các công trình thương mại và chỗ ở; phát triển và 
nghiên cứu công nghiệp cho người khác; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch 
vụ nêu trên.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; văn phòng/đại lý về chỗ ở; dịch vụ khách sạn, dịch vụ 
khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, dịch vụ trại nghỉ (phòng cho thuê);cung cấp 
chỗ ở ngắn hạn và tạm thời (căn hộ dịch vụ); dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời, khách sạn 
và văn phòng/đại lý về chỗ ở; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ nhà hàng, 
quán bar và kinh doanh ăn uống; dịch vụ quán rượu cốc tai, cho thuê bàn, ghế và vải trải 
bàn cho hội thảo, cho thuê phòng họp, chỗ ở tạm thời, nhà và lều/rạp có thể vận chuyển 
được; cho thêu bàn, ghế, vải trải bàn, đồ thủy tinh; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan 
đến các dịch vụ nêu trên. 

 
 

(210) 4-2010-20515 (220) 29.09.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 3.1.4; A3.1.24 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại Thành Huy  
(VN) 
119/207 Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng bách hóa, kim khí điện máy công nghệ phẩm, đồ điện gia 

dụng, điện cơ điện lạnh, đồ dùng gia đình, đèn trang trí, ổ cắm điện phích cắm điện, 
công tắc điện, công tắc điện tự động, cầu chì, cầu dao điện, đại lý ký gửi hàng hóa, cụ 
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thể là: hàng bách hoá, kim khí điện máy công nghệ phẩm, đồ điện gia dụng, điện cơ điện 
lạnh, đồ dùng gia đình, đèn trang trí.  

 
 

(210) 4-2010-20535 (220) 29.09.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng, đỏ 
(731) Tổ hợp tác sản xuất cốm dẹp 

Ba So   (VN) 
ấp Ba So, xã Nhị Trường, huyện Cầu 
Ngang, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cốm dẹp.  

 
 

(210) 4-2010-20586 (220) 30.09.2010 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mỹ Thuật Sang Trọng   (VN) 
Số 2/5, K3 ấp Đồng Nai, đường Bùi Hữu 
Nghĩa, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng, nhà 

xưởng, căn hộ, nhà ở; cho thuê tài sản cố định; đầu tư vốn.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; rải nhựa đường; 
sơn nội, ngoại thất; làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài); xây dựng bến cảng, bến tàu; 
trạm phục vụ xe cộ.  

 
Nhóm 39: Phân phát sản phẩm; dịch vụ vận tải, vận tải hành khách; cung cấp, phân phối 
nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất; bãi đỗ xe; cho thuê xe cộ.  

 
 

(210) 4-2010-20660 (220) 30.09.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.2.7; 26.7.25; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, xanh tím than 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thoại Phát  (VN) 
38/2 Sương Nguyệt ánh, phường 4, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Băng chân của người bị giãn tĩnh mạch; tất đàn hồi (phẫu thuật); máy xông 
khí dung (thiết bị y tế). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị phục vụ y tế, các loại nông sản, thủy sản, 
hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán xuất nhập khẩu hàng gia dụng, hàng tiêu dùng cụ thể 
là hàng điện, điện tử, hàng kim khí điện máy bao gồm ti vi, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, 
bàn là, lò vi sóng, lò nướng, bếp ga, bếp điện, bếp từ, máy vi tính, máy in, máy fax, điện 
thoại, bóng đèn điện, quạt điện, ổn áp, dây điện, công tắc, cầu chì; mua bán các sản 
phẩm cơ khí và các loại văn phòng phẩm. Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa: cụ thể thiết 
bị phục vụ y tế gồm băng chân, tất đàn hồi, máy xông khí dung; các loại nông sản, thủy 
sản; hàng thủ công mỹ nghệ bao gồm giường, bàn, ghế, tủ, kệ, tranh treo tường; hàng 
điện, điện tử, hàng kim khí điện máy bao gồm ti vi, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, bàn là, 
lò vi sóng, lò nướng, bếp ga, bếp điện, bếp từ, máy vi tính, máy in, máy fax, điện thoại, 
bóng đèn điện, quạt điện, ổn áp, dây điện, công tắc, cầu chì; các sản phẩm cơ khí gồm 
máy bơm, máy tiện, máy mài, máy cắt, máy nén khí; các loại văn phòng phẩm gồm giấy 
các loại, sổ tay, bút, kéo, hồ dán, dao rọc giấy, hộp các (card), khay tài liệu, ghim bấm, 
ghim kẹp. 

 
 

(210) 4-2010-20780 (220) 01.10.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; A26.3.7; 5.7.3; 5.13.4 
(731) Công ty TNHH AKILA HOLDINGS 

Việt Nam  (VN) 
70 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu Giamaica, cà phê nhân tạo (chất thay thế cà phê), sô cô la, ca cao, cà 

phê, bánh làm từ bột ngô, bột ngô, mì sợi, mỳ ống, hạt tiêu, gạo, bột cọ sagu, bột đậu 
tương, tương, mì ống, gia vị làm từ cây hồi, đường, bột sắn, chè, bột mì trắng và mịn, 
giÊm.  

 
 

(210) 4-2010-20781 (220) 01.10.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; A26.3.7; 5.7.3; 5.13.4; A26.4.6 
(731) Công ty TNHH AKILA HOLDINGS 

Việt Nam  (VN) 
70 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 31: Lúa mạch, đậu tươi, cám, thức ăn gia súc, quả dừa, hạt (hạt giống), đậu lăng 

tươi, ngô hạt (chưa chế biến), nấm tươi, bột lạc dùng cho súc vật, lúa mì.  
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Nhóm 35: Thông tin về thương mại, nghiên cứu kinh doanh, hãng xuất nhập khẩu, hỗ trợ 
điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp, điều tra về thương mại, cho thuê 
phương tiện quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2010-21019 (220) 06.10.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; 26.11.2; 26.4.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần nhà Châu ¸  
(VN) 
P203, nhà N2C, khu đô thị Trung Hòa - 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, máy móc, thiết bị xây 

dựng; mua bán đồ điện, điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng; lập dự toán công trình xây dựng; 
dịch vụ lập hồ sơ mời thầu. 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; các dịch vụ bất động sản; mua bán và cho thuê nhà; 
đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản; dịch vụ quản trị liên quan đến bất động sản 
dùng để ở. 

 
Nhóm 37: Giám sát xây dựng công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện; 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị hệ thống sửa chữa thiết bị hệ thống sưởi ấm; lắp đặt hệ thống 
làm lạnh; xây dựng nhà các loại; phá dỡ công trình xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 
nghiệp; thiết kế cấp thoát nước; trắc địa công trình. 

 
 

(210) 4-2010-21143 (220) 07.10.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.11.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Nguyên Hồng 
Thịnh  (VN) 
884 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm làm từ da và giả da không thuộc các nhóm khác cụ thể là: các 

loại va li; các loại ba lô; các loại túi xách tay; các loại túi dùng đựng điện thoại; các loại 
bao nhỏ thường buộc vào thắt lưng; các loại thắt lưng; các loại ví bỏ túi; ví để danh thiếp; 
ví để tiền; ví để thẻ tín dụng; các loại dây buộc chìa khoá. 

 
Nhóm 24: Khăn mùi xoa bằng vải. 
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Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón cụ thể là: quần áo mặc cho đàn ông, đàn bà, 
thanh niên và thiếu nữ như: quần thun; áo sơ mi; quần áo lót; găng tay (trang phục); 
giày; ca vát; thắt lưng (trang phục); tất; mũ; khăn quàng. 

 
 

(210) 4-2010-21146 (220) 07.10.2010 
  (441) 27.06.2011 

(731) KURARAY CO., LTD.   (JP) 
1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama 
Prefecture, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 21: Giẻ lau và khăn lau bụi; khăn lau bụi và giẻ rửa bát không làm bằng vải dệt; 

vật dụng dùng để lau chùi và cọ rửa; bàn chải, không kể bút lông; găng tay dùng cho 
mục đích gia dụng; vật liệu dùng làm bàn chải; vật dụng và đồ chứa dùng cho gia đình 
và bếp nóc (không làm bằng kim loại quý hoặc không được mạ bằng kim loại đó); lược 
và bọt biển; sợi thép rối; thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây 
dựng); đồ gia dụng làm bằng thuỷ tinh, sành và sứ; miếng vải không dệt dùng để lau bụi 
và lau bát đĩa; miếng vải dùng để lau chùi.  

 
Nhóm 24: Hàng dệt, cụ thể là: vải dệt, vải dệt kim và vải không dệt, kể cả miếng vải; 
hàng dệt, không xếp ở các nhóm khác, cụ thể là: khăn lau bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng 
vải, khăn trải bàn bằng vải, vải lót mũ, khăn vải để tẩy trang, vật liệu dùng để lọc bằng 
vải; vải phủ giường, vải phủ ghế và vải trải bàn; vỏ gối; rèm vải; vải tráng lớp cao su 
mỏng.  

 
 

(210) 4-2010-21734 (220) 15.10.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 24.5.1 
(591) Đỏ cờ, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Vạn 
Lợi  (VN) 
Số 22, phố Bùi Bằng Đoàn, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước. 
 

Nhóm 36: Bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa máy móc thiết bị cơ khí; lắp đặt hệ thống điện nước, điều 
hoà không khí 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 
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(210) 4-2010-21885 (220) 19.10.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất Hiện 
Đại  (VN) 
Khu làm việc và chung cư cao tầng, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ trang thiết bị nội thất; bán buôn và bán lẻ vật liệu xây 

dựng.  
 
 
 
 

(210) 4-2010-22109 (220) 20.10.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 24.5.1; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ Vuông 
Tròn   (VN) 
Đường Chi Lăng, tổ 27, phường Phương 
Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, 

việc làm (trong nước); dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng: máy in, máy 
phôtô, máy chiếu.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng; đại lý chi trả kiều hối và thu đổi ngoại tệ; 
dịch vụ cầm đồ. 

 
Nhóm 37: Các dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng; dịch vụ vệ sinh nhà cửa 
và các công trình khác.  

 
Nhóm 39: Vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ, vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, 
cho thuê ô tô. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê máy tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, giải khát (dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện); kinh doanh nhà khách, nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú ngắn ngày.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (dịch vụ làm vườn).  
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(210) 4-2010-22149 (220) 20.10.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) A18.1.8; 18.1.23 
(591) Xanh dương, xám, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Vân Thiên Hùng  (VN) 
25/5 khu phố 2, phường Phú Thuận, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô, xe có động cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe  

có động cơ, đồ dùng gia đình (cụ thể là: thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp, đồ nội ngoại 
thất, giường, tủ, bàn, ghế), máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm máy tính; 
mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; mua bán máy móc công nghiệp (máy 
sản xuất thiết bị và phụ tùng ô tô), máy nông nghiệp. 

 
 
 

(210) 4-2010-22170 (220) 21.10.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; 26.13.25; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Song Hành  (VN) 
Số 45 đường T5, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Chấn lưu (ballast) điện tử; phụ tùng điện;  thiết bị điện gồm: bộ điều khiển 

công suất phản kháng. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng. 
 
 
 

(210) 4-2010-22171 (220) 21.10.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương Mại Ram  
(VN) 
54/39 Lê Văn Lương, khu phố 2, tổ 10-
11, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Tụ điện, bộ đóng mạch điện, bộ chuyển mạch, dây dẫn điện. 
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(210) 4-2010-22185 (220) 21.10.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) A3.7.24; 3.7.11; 16.1.1; 1.15.3 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư thiết 
bị và xây lắp điện Thiên 
Trường   (VN) 
Lô 55 đường N2, cụm công nghiệp An 
Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

 
(511)   Nhóm 20: Đỗ đạc nội thất bằng gỗ; đồ sơn mài và gốm sứ mỹ nghệ dùng để trang trí;. 
 

Nhóm 25: Hàng may mặc xuất khẩu bao gồm: quần áo, dầy dép, đồ đi chân, mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc công nghiệp, thiết bị cơ khí; 
mua bán máy móc, thiết bị thi công công trình; dịch vụ mua bán tư liệu sản xuất (tư liệu 
về lưới điện, thí nghiệm điện), hàng tiêu dùng (đồ nhựa gia dụng); mua bán hàng nông 
lâm sản (gỗ xẻ, gỗ trò, gạo), hải sản, lương thực, thực phẩm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây lắp điện và sửa chữa thiết 
bị điện; khai thác khoáng sản; xây dựng công trình thủy lợi như: cống sông, cống đê, 
mương máng và sửa chữa các loại sản phẩm cơ khí; cho thuê máy móc, thiết bị thi công 
công trình.  

 
Nhóm 40: Gia công các sản phẩm cơ khí. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-22251 (220) 22.10.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.3.3; 25.3.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Duy Doãn  (VN) 
Số 10 đường 783A Tạ Quang Bửu, 
phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, nghiên cứu thị trường, mua bán: mỹ phẩm, trang sức, hàng kim 

khí điện máy, dụng cụ nhà bếp. 
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(210) 4-2010-22362 (220) 25.10.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.8; A26.11.12 
(591) Đỏ, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Tú Hạnh  (VN) 
237 Độc Lập, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục giải trí, tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ giải trí trong nhà. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê tự 
phục vụ, nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ, quán rượu nhỏ; Dịch vụ cung cấp thức 
ăn và đồ uống cho buổi tiệc cưới, liên hoan sinh nhật, liên hoan họp mặt (do nhà hàng 
thực hiện). 

 
 

(210) 4-2010-22633 (220) 27.10.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.9; 26.4.3 
(591) Vàng, đen, ghi 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

kiến trúc Hoàng Dương  (VN) 
Phòng 105, tập thể Địa Chất, tổ 6, ngõ 
208/10, phố Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ  ký gửi vật liệu, máy móc thiết bị xây dựng, thiết 

bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị điện và điện tử; dịch vụ mua bán vật liệu, máy móc 
thiết bị xây dựng, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị điện và điện tử; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương diện truyền thông; tổ chức triển lãm với mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ tư vấn 
đầu tư; dịch vụ cho thuê văn phòng; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ tư vấn tài chính.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ trang trí 
nội thất, ngoại thất; dịch vụ giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa, lắp đặt sản phẩm điện, điện tử và máy nổ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hóa; dịch vụ lữ hành và 
du lịch; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ cho thuê kho bãi.  
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình; dịch vụ thiết kế nội ngoại thất công 
trình; dịch vụ tư vấn kiến trúc công trình; dịch vụ lập dự án đầu tư xây dựng; dịch vụ 
thẩm định dự án đầu tư xây dựng; dịch vụ thăm dò địa chất.  

 
 

(210) 4-2010-22679 (220) 27.10.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nhựa Duy Tân   (VN) 
298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Khuôn mẫu (bằng kim loại).  
 

Nhóm 07: Máy ép nhựa; máy thổi nhựa; máy in; máy tiện; máy phay; máy khoan; máy 
làm khuôn; máy xay sinh tố; máy ép trái cây. 

 
Nhóm 09: Phích cắm điện; vỏ công tắc điện; vỏ ti vi; vỏ màn hình máy vi tính; vỏ điện 
thoại; máy fax; máy in dùng cho máy vi tính; máy điện đàm (máy bộ đàm); dây điện; 
dây cáp điện; bàn phím; chuột dùng cho máy vi tính; ổ cứng di động (USB); máy thu 
hình (webcam); máy tính xách tay (laptop); mũ (nón) bảo hiểm. 

 
Nhóm 10: Bình sữa trẻ em bằng nhựa; núm vú giả của bình sữa; các dụng cụ y tế bằng 
nhựa cụ thể là: khay (vỉ), ống nghiệm, ống đong, cốc đong, ống tiêm, que thử nghiệm, 
kẹp gắp, chai (lọ) xét nghiệm, bình đựng thuốc và dung dịch, bình súc rửa, que lấy mẫu 
thử nghiệm, hộp phân liều thuốc uống.  

 
Nhóm 11: Vỏ nồi cơm điện; vỏ tủ lạnh; quạt điện; cánh quạt; nắp bồn cầu bằng nhựa; 
chân quạt máy bằng nhựa; bồn tắm bằng nhựa; ấm điện; ca điện; đèn bàn; đèn sạc; bình 
thuỷ điện; máy sấy tóc; lò sưởi; máy nóng lạnh; máy lạnh; tủ đông; tủ làm lạnh; tủ nóng 
lạnh;  máy pha cà phê.  

 
Nhóm 12: Vỏ canô; bảng nhựa dùng trong lắp ráp ô tô (phụ kiện ô tô); vè xe (yếm xe) 
gắn máy; ca nô; du thuyền; tàu thuỷ.  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm cụ thể gồm bìa hồ sơ, kẹp đựng hồ sơ, hộp bút, bút bi, thước 
kẻ (văn phòng).  

 
Nhóm 17: Sản phẩm nhựa cách nhiệt, cách điện, cách âm; ống mềm phi kim loại; phôi 
nhựa dạng bán thành phẩm.  

 
Nhóm 20: Tủ nhựa để đựng quần áo, hồ sơ, đồ đạc; kệ đựng đồ đạc; bàn nhựa; ghế ngồi; 
giá đựng gương; bàn trang điểm; hộp đựng bằng nhựa; khung ảnh; khay vận chuyển 
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hàng (tấm nâng hàng bằng nhựa) không bằng kim loại; két nhựa nhựa; sọt nhựa (không 
dùng cho gia đình). 

 
Nhóm 21: Sản phẩm nhựa gia dụng như: thau (chậu), ca, rổ, hũ, thùng rác, bình cách 
nhiệt dùng để đựng nước đá, chai lọ, khay nhựa; phễu nhựa; thùng đựng gạo; thùng đựng 
đá lạnh; bình đựng nước uống; lược; bàn chải đánh răng; giá để xà phòng; giỏ đi chợ 
bằng nhựa; giá treo đồ (khăn, quần áo) trong nhà vệ sinh bằng nhựa; lồng bàn bằng 
nhựa; chậu hoa.  

 
Nhóm 28: Ván lướt sóng; chân vịt dùng để bơi; cần câu cá; mồi nhựa bằng nhựa mềm 
(mồi câu giả); đồ chơi trẻ em.  

 
Nhóm 35: Mua bán nguyên vật liệu, vật tư ngành nhựa, máy móc thiết bị phục vụ sản 
xuất ngành nhựa. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; cho thuê xe cộ; cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 40: Gia công các chi tiết cơ khí.  

 
 

(210) 4-2010-22705 (220) 28.10.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 11.3.18 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Cồ Hữu Luận  (VN) 

Nhân Mỹ, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh phở, gia vị. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 
 

(210) 4-2010-23104 (220) 02.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần VINPEARL 

(VINPEARL JSC)   (VN) 
Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp chất chữa cháy; 
chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; hoá chất để bảo quản thực phẩm; chất để 
thuộc da. 

 
Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ. 

 
Nhóm 03: Chất để tẩy trắng; chất để tẩy rửa; xà phòng; nước hoa và mỹ phẩm; thuốc 
đánh răng.  

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để hút, làm ướt và làm dính bụi; 
nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ).  

 
Nhóm 05: Các sản phẩm dược và thú y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y và thực phẩm 
cho trẻ em; sản phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt động vật có hại. 

 
Nhóm 06: Kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cáp kim loại không dùng 
để dẫn điện; khoá; ống kim loại; quặng. 

 
Nhóm 07: Máy và máy công cụ; động cơ (không kể động cơ dùng cho các phương tiện 
giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ); máy nông cụ khác với loại thủ công; máy ấp trứng.  

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; thìa và dĩa; vũ khí lạnh; dao 
cạo.  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 
điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật 
mang dữ kiện từ tính; máy tính.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thủ y, chân tay và răng giả.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, nấu nướng, làm lạnh, thông gió và thiết bị 
vệ sinh.  

 
Nhóm 12: Xe cộ, ô tô, xe máy, xe đạp; tầu thủy; máy bay.  

 
Nhóm 13: Vũ khí bắn nổ; ngòi nổ và đạn dược; chất nổ; pháo hoa.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý; đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời 
gian.  

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc, đàn, loa, kèn, trống và sáo.  

 
Nhóm 16: Giấy, ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; văn phòng phẩm; vật liệu dùng cho các 
nghệ sĩ; đồ dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc đùng cho mục đích trên). 

 
Nhóm 17: Cao su và nhựa pec-ca; vật liệu để lèn chặt, bịt kín, cách ly; ống mềm phi kim 
loại .  
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Nhóm 18: Da và giả da; rương, va li và túi; «.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; 
công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm phi kim loại. 

 
Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ, gương, khung ảnh; giường, tủ và bàn ghế.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim 
loại quý và không được mạ bằng những kim loại ấy); đồ lau dọn; đồ thuỷ tinh, sành, sứ 
dùng cho gia đình hoặc bếp nóc.  

 
Nhóm 22: Dây (không bằng kim loại), dây thừng, lưới, vải bạt, (không xếp vào các nhóm 
khác); vật liệu để nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo); vật liệu sợi dệt dạng thô. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ dùng để dệt; sợi và chỉ tơ nhân tạo; tơ đã xe; len đã xe. 

 
Nhóm 24: Vải và vải sợi dệt; khăn trải bàn làm bằng vải có hình thêu hoa văn; khăn trải 
bàn và trải giường.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón.  

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu; khuy, kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo.  

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng 
dệt). 

 
Nhóm 28: Trò chơi, trò chơi điện tử, đồ chơi; máy tập trong phòng tập thể dục (máy tập 
dạng xe đạp, máy chạy bộ bằng điện); đồ trang hoàng cây noel (trừ đồ chiếu sáng và 
bánh kẹo). 

 
Nhóm 29: Thịt, cá; rau và quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng và sữa; dầu 
thực vật.  

 
Nhóm 30: Cà phê, chè; bánh kẹo; nước xốt; gia vị; kem lạnh.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động 
vật. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh, rượu vang, rượu hoa quả, rượu gạo.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá, xì-gà; sợi thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; bật lửa và diêm cho người hút 
thuốc.  

 
Nhóm 38: Viễn thông; truyền hình, truyền hình cáp; mạng internet; thư điện tử; tin nhắn 
điện thoại di động.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
628 

Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản, dịch vụ thám tử; dịch vụ vệ sĩ; 
dịch vụ hôn nhân, dịch vụ cho nhận con nuôi. 

 
 
 

(210) 4-2010-23128 (220) 02.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Chiau Hung Việt 

Nam   (VN) 
Lô 2-13, đường số 5A, khu công nghiệp 
Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe mô tô; xe ô tô chạy điện; khớp ly hợp dùng cho xe cộ trên mặt đất; 

gương chiếu hậu của xe; giá để hành lý của xe ô tô; xe mô tô chạy điện; thiết bị chỉ 
hướng dùng cho xe cộ; xe tay ga; xe tay ga chuyên động chạy điện; giảm xóc dùng cho 
xe ô tô; thanh xoắn dùng cho xe cộ; hộp đựng khoan quay tay dùng cho xe ô tô; máy 
dùng cho xe cộ trên mặt đất, động cơ dùng cho xe cộ trên mặt đất; lò xo lá treo dùng cho 
xe cộ trên mặt đất; lò xo cuộn treo dùng cho xe cộ trên mặt đất; lót phanh dùng cho xe 
cộ trên mặt đất; hộp truyền động dùng cho xe cộ trên mặt đất; bánh lái xe; đĩa phanh của 
xe; thanh truyền dùng cho xe cộ trên mặt đất khác với bộ phận của động cơ và máy; bộ 
phận chở hành lý dùng cho xe cộ; kệ đựng hành lý dùng cho xe ô tô; bộ phận báo tín 
hiệu chuyển hướng của xe; bộ phận báo tín hiệu rẽ của xe; mũ khí dùng cho xe cộ trên 
mặt đất; tấm chắn gió xe ô tô; xe đạp; miếng vá dùng để sửa chữa săm xe. 

 
 
 

(210) 4-2010-23304 (220) 04.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.5.1; A5.1.5 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Đại Uy   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán tổng hợp dùng trong công nghiệp, xây dựng: keo dán gỗ, keo dán 

gạch, keo dán bằng silicone.  
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(210) 4-2010-23305 (220) 04.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Đại Uy    (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán tổng hợp dùng trong công nghiệp, xây dựng: keo dán gỗ, keo dán 

gạch, keo dán bằng silicone.  
 
 
 

(210) 4-2010-23306 (220) 04.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1; A5.3.13; 26.4.4 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Tam Phát   (VN) 
150 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 11: Sen vòi hoa sen; chậu rửa bát bằng inox; bình nước nóng dùng trong nhà tắm; 

xịt hang (vòi xịt nước dùng để cọ rửa trong nhà vệ sinh); vòi chống tóe nước bằng inox 
dùng trong nhà tắm. 

 
 
 

(210) 4-2010-23769 (220) 10.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; A1.5.3; A3.7.24 
(591) Trắng, đen, xanh da trời, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Thanh 
Hạc   (VN) 
Khuôn viên Xí nghiệp chế biến nông lâm 
sản Dĩ An, đường Lý Thường Kiệt, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là cửa gỗ.  
 

Nhóm 20: Đồ gỗ bao gồm: bàn, ghế, tủ, giường và đồ thủ công mỹ nghệ bằng mây tre lá 
bao gồm: giỏ (dùng cho mục đích trang trí), rổ (dùng cho mục đích trang trí), bàn, ghế.  
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(210) 4-2010-23853 (220) 11.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư xây dựng Tây Hồ   (VN) 
88/190 đường Nguyễn Trãi, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý dự án; dịch vụ quảng cáo bất động sản; mua bán vật liệu xây 

dựng bằng kim loại, phi kim loại, thiết bị nội ngoại thất; dịch vụ đấu giá bất động sản; tư 
vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp, thiết bị. 

 
Nhóm 36: Tư vấn khai thác bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ tư vấn đầu 
tư; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản;  tư vấn kinh doanh và 
khai thác nhà ở, khu đô thị, khu văn phòng; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ 
cho thuê văn phòng. 

 
Nhóm 37: Tư vấn, giám sát thi công xây dựng; trang trí nội ngoại thất các công trình xây 
dựng; san lấp mặt bằng các công trình xây dựng; xây dựng các công trình dân dụng, 
công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng đường dây và trạm biến thế 
và các công trình điện dân dụng công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thẩm định đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng; tư vấn kiểm định 
chất lượng xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng 
kỹ thuật, môi trường, xác định nguyên nhân hư hỏng và phương án sửa chữa và thi công 
các công trình xây dựng, tư vấn khảo sát địa chất công trình, trắc địa công trình; thiết kế 
kết cấu công trình giao thông đường bộ; thiết kế kiến trúc nội, ngoại thất công trình dân 
dụng công nghiệp, thiết kế quy hoạch; dịch vụ lập dự án đầu tư xây dựng; chứng nhận đủ 
điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về 
chất lượng công trình xây dựng; thiết kế công trình xây dựng dân dụng công nghiệp, hạ 
tầng kỹ thuật, công trình điện dân dụng, công trình điện công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2010-24351 (220) 18.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.5.1; 26.5.4; A25.7.5; 
5.5.1; 5.5.19; 25.7.25 

(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 
Đông    (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 17: Màng nhựa in hoa; màng nhựa in hoa khăn trải bàn.  
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(210) 4-2010-24352 (220) 18.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 5.5.19; 26.1.1; A25.7.3 
(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 

Đông   (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng nhựa in hoa; màng nhựa in hoa khăn trải bàn.  

 
 
 

(210) 4-2010-24353 (220) 18.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3; 25.7.25; 26.1.1; 
5.5.4; 5.5.19; 5.7.21 

(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 
Đông  (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng nhựa in hoa; màng nhựa in hoa khăn trải bàn.  

 
 
 

(210) 4-2010-24354 (220) 18.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3; 25.7.25; 
5.5.1; 5.5.19; 5.7.10 

(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 
Đông   (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng nhựa in hoa; màng nhựa in hoa khăn trải bàn.  
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(210) 4-2010-24429 (220) 19.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; 26.5.1; 26.13.25 
(731) GUANGZHOU ANTAS CHEMICAL 

CO., LTD.   (CN) 
1/F, Haiwang lndustry Mansion, No. 8 
Jiangong Road, Dongjiao Industrial 
Park, Tianhe, Guangzhou, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp; sợi vitcô; chất thấm cacbon (luyện kim); 

chất dẻo (plastisols - 010439); chất dính dùng cho gạch bông lát tường; keo dùng trong 
công nghiệp; nhựa pôliurêtan (một loại nhựa tổng hợp dùng để chế tạo sơn); chất dính 
cao su dùng trong công nghiệp; keo nhũ tương, polyvinyl axêtat (keo sữa dùng trong 
công nghiệp); chất làm cứng bê tông.  

 
 
 
(210) 

 
4-2010-24606 

 
(220) 

 
23.11.2010 

  (441) 27.06.2011 
(531) A5.3.15; 1.5.1; A1.1.10 
(591) Trắng, cam, xanh lá đậm, xanh lá nhạt 
(731) Nguyễn Hoàng Long    (VN) 

Số 40, đường số 47, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị phát triển nguồn năng lượng xanh từ năng lượng 

mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước. 
 

Nhóm 36: Đầu tư xây dựng dự án bất động sản xanh.  
 

Nhóm 39: Thu gom nước thải, rác thải 
 

Nhóm 40: xử lý nước thải, rác thải; xử lý ô nhiễm môi trường. 
 

Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo chuyên viên cảnh quan và môi trường.  
 

Nhóm 44: Thiết kế trang trí cảnh quan; thi công công trình cảnh quan; dịch vụ làm vườn 
hoa cây cảnh cụ thể là: trồng, chăm sóc và bảo dưỡng cây, sân golf, hoa, tại các công 
trình nhà biệt thự, công viên, khu công nghiệp; thiết kế tạo dáng, thi công xây dựng vườn 
hoa công viên, cây xanh tại các công trình, phát triển thành ngành công nghiệp cảnh 
quan. 
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(210) 4-2010-24649 (220) 23.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; 1.15.15; 25.1.25 
(731) SE WANG MUL SAN  (KR) 

#50-1, Sungsuck-dong, Il San, Dong-ku, 
Goyang City; Kyungki-do, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Ly; cốc; các đồ chứa cách nhiệt dùng đựng thực phẩm như: cặp lồng cách 

nhiệt, bình cách nhiệt, chai cách nhiệt, hộp đựng cách nhiệt; đồ chứa dùng trong nhà 
bếp: đồ đựng thức ăn, đồ đựng rau; đồ đựng kín khí (đồ đựng nhỏ dùng cho mục đích gia 
dụng không làm bằng kim loại); bát; chai làm lạnh; nồi lẩu (không làm nóng bằng điện); 
bình đựng nước uống (không dùng điện); ấm đun nước (không dùng điện); chảo (không 
dùng điện); nồi hấp và hầm thức ăn (không dùng điện); bộ nồi nấu ăn (không dùng 
điện); dụng cụ vệ sinh dùng để lau rửa (không dùng điện); nồi áp suất (không dùng 
điện); ấm đun nước và ấm pha trà bằng thép không gỉ (không dùng điện); chậu rửa bằng 
thép không gỉ (đồ dùng gia đình).  

 
 

(210) 4-2010-24654 (220) 23.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) ROYAL & CO.,LTD.   (KR) 
414-3 Cheongcheon 2-Dong, Bupyeong-
gu, Incheon City, Korea.  

 
(511)   Nhóm 11: Bồn rửa vệ sinh bằng nhựa (dùng để rửa bộ phận sinh dục và hậu môn); Vòi 

nước bằng đồng; máy sấy tay bằng nhựa; vòi xịt bằng nhựa; vòi hoa sen; giá đỡ, giá treo 
các loại dùng trong phòng tắm và các bộ phận của chúng bao gồm: giá đỡ giấy vệ sinh, 
giá đỡ gương, giá đỡ xà phòng, mọc treo quần áo, giá để khăn tắm, thanh trượt dùng để 
treo đầu vòi hoa sen (giúp có thể điều chỉnh độ cao thấp của đầu vòi hoa sen); thiết bị vệ 
sinh gồm: bồn cầu và bồn đi tiểu xả nước tự động bằng nhựa, bồn cầu và bồn đi tiểu xả 
nước bằng tay làm bằng đồng, chuông nhạc dung cho nhà vệ sinh làm bằng nhựa (dùng 
để át đi những tiếng động phát ra từ nhà vệ sinh) 

 
 

(210) 4-2010-24655 (220) 23.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 
(731) ROYAL & CO.,LTD.    (KR) 

414-3 Cheongcheon 2-Dong, Bupyeong-
gu, Incheon City, Korea.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Bồn rửa vệ sinh bằng nhựa (dùng để rửa bộ phận sinh dục và hậu môn); vòi 
nước bằng đồng; máy sấy khô tay, vỏ làm bằng nhựa; vòi xịt bằng nhựa; vòi hoa sen; 
thanh trượt dùng để treo đầu vòi hoa sen (giúp có thể điều chỉnh độ cao thấp của đầu vòi 
hoa sen); thiết bị vệ sinh gồm: bồn cầu và bồn đi tiểu xả nước tự động bằng nhựa bồn 
cầu và bồn đi tiểu xả nước bằng tay làm bằng đồng, chuông nhạc dùng cho nhà vệ sinh 
làm bằng nhựa (dùng để át đi những tiếng động phát ra từ nhà vệ sinh).  

 
Nhóm 21: Giá đỡ, giá treo các loại dùng trong phòng tắm và các bộ phận của chúng bao 
gồm: giá đỡ giấy vệ sinh, giá đỡ gương, giá đỡ xà phòng, giá để khăn tắm. 

 
 

(210) 4-2010-24656 (220) 23.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 
(731) ROYAL & CO.,LTD.    (KR) 

414-3 Cheongcheon 2-Dong, Bupyeong-
gu, Incheon City, Korea.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bồn rửa vệ sinh bằng nhựa (dùng để rửa bộ phận sinh dục và hậu môn); vòi 

nước bằng đồng; máy sấy tay bằng nhựa; vòi xịt bằng nhựa; vòi hoa sen; thanh trượt 
dùng để treo đầu vòi hoa sen (giúp có thể điều chỉnh độ cao thấp của đầu vòi hoa sen); 
thiết bị vệ sinh gồm: bồn cầu và bồn đi tiểu xả nước tự động bằng nhựa bồn cầu và bồn 
đi tiểu xả nước bằng tay làm bằng đồng, chuông nhạc dùng cho nhà vệ sinh làm bằng 
nhựa (dùng để át đi những tiếng động phát ra từ nhà vệ sinh).  

 
Nhóm 21: Giá đỡ, giá treo các loại dùng trong phòng tắm và các bộ phận của chúng bao 
gồm: giá đỡ giấy vệ sinh, giá đỡ gương, giá đỡ xà phòng, giá để khăn tắm. 

 
 

(210) 4-2010-24692 (220) 24.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ khoa 
học và du lịch   (VN) 
P201, nhà M, 336 Nguyễn Trãi, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại; tổ chức giới thiệu và xúc tiến 

thương mại; dịch vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành chuyến du lịch; dịch vụ lữ hành; vận tải hành khách. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ hỗ trợ cho giáo dục, đào tạo. 
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Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn. 
 
 

(210) 4-2010-24761 (220) 24.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; A1.1.20; 4.5.2 
(591) Vàng, trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần mua sắm 

Hạnh Phúc  (VN) 
110/5A Thống Nhất, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Đại lý bán buôn, bán lẻ, ký gửi hàng hóa, bán hàng qua truyền hình các sản 

phẩm sau: mỹ phẩm, chất tẩy rửa, chất tẩy trắng, thực phẩm chức năng, thiết bị điện gia 
dụng (cụ thể: máy ép trái cây, quạt sạc đa năng, bàn ủi, nồi cơm điện, lò nướng, lò vi 
sóng, máy hút khói, máy hút bụi, máy xay sinh tố đa năng, vô tuyến truyền hình (ti vi), 
bộ khuyếch đại âm thanh, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, máy nước nóng, 
máy lọc không khí, máy lọc nước), đồ trang sức (vàng, bạc, kim loại quý, đá quý), văn 
phòng phẩm, các sản phẩm bằng da và giả da, sản phẩm thời trang du lịch (va li, túi 
xách), hàng thủ công mỹ nghệ, đồ dùng cá nhân và gia đình cụ thể là đồ dùng cho bếp 
nóc (không sử dụng điện), máy mát - xa (cơ học, không sử dụng điện), mắt kính, đồng 
hồ đeo tay, đồ đạc văn phòng (bàn, ghế, kệ, tủ hồ sơ), hàng dệt may (khăn, vải phủ 
giường), quần áo, mũ nón, giày dép. 

 
 

(210) 4-2010-24994 (220) 26.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; A25.7.21 
(731) INTERNATIONAL DATA GROUP, 

INC. (US)   (US) 
5 Speen Street, Framingham, 
Massachusetts 01701-9192 USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý các hoạt động kinh doanh, quản lý các hoạt động 

thương mại của các doanh nghiệp công nghiệp và thương mại; nghiên cứu và đánh giá 
kinh doanh; hợp nhất và mua lại công ty; dịch vụ tư vấn quản lý cụ thể là hỗ trợ việc điều 
hành (quản lý) các công việc kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường và khảo sát ý 
kiến công chúng.  

 
Nhóm 36: Các hoạt động đầu tư tài chính; ủy thác đầu tư vốn và quản lý vốn của các cá 
nhân và tổ chức; dịch vụ cung cấp thông tin tài chính, gồm cả dịch vụ tư vấn và phân tích 
tài chính; hoạt động quỹ đầu tư và quỹ tài chính; dịch vụ người môi giới kinh doanh cổ 
phần và tài sản; hoạt động đầu tư vốn; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ đánh giá tài 
chính (trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, và tài sản hữu hình); dịch vụ quản lý, cho 
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thuê và môi giới bất động sản; dịch vụ kinh doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán 
và dịch vụ môi giới hợp đồng; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ liên quan 
đến các hoạt động về tiền tệ được bảo đảm bởi người được ủy thác; dịch vụ đánh giá về 
tài chính và thuế.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ và hoạt động viễn thông cụ thể là thư điện tử (có bảo đảm) truyền thư 
tín và hình ảnh. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phân tích trong lĩnh vực công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2010-25044 (220) 29.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.1.16; A5.1.5; 26.13.25 
(731) FOREST STEWARDSHIP COUNCIL 

AC   (MX) 
Calle Margarita Maza de Ju¸rez 422, 
Col. Centro 68000 Oaxaca, Oaxaca 
Mexico  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và sản phẩm làm từ bìa cứng; áp phích quảng cáo; hộp bằng 

giấy; khăn tắm bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; khăn tay bằng 
giấy; giấy vệ sinh; sản phẩm của ngành in; bìa đóng sách; ảnh chụp; đồ dùng văn phòng 
(không kể đồ gỗ), băng dính dùng cho văn phòng hoặc gia dụng; bức tranh; vải để vẽ 
tranh; khay màu cho họa sỹ; giá vẽ cho họa sỹ; hộp màu (đồ dùng trong trường học); bột 
nhào để làm mô hình; hình mẫu của kiến trúc sư; tranh chân dung; tập giấy dùng để vẽ; 
bảng dùng để vẽ; bản in đồ họa; hộp dụng cụ vẽ; chổi sơn; máy chữ và đồ dùng văn 
phòng (trừ đồ gỗ); đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy (trừ những thiết bị); mẫu chữ in của 
ngành in; bản in đúc của ngành in.    

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (không bằng kim loại); ống dẫn cứng không bằng kim loại 
dùng cho xây dựng; nhựa đường (atfan), hắc ín và nhựa bitum; nhà chuyển dịch được 
không bằng kim loại; vật (đài) kỷ niệm không bằng kim loại.    

 
Nhóm 20: Đồ gỗ, gương, khung ảnh; bần; sậy, cói; liễu gai; sừng động vật; ngà voi, dạng 
thô hoặc bán thành phẩm; xương cá voi, dạng thô hoặc bán thành phẩm; bọt biển dạng 
thô hoặc bán thành phẩm vỏ sò; hổ phách; xà cừ, dạng thô hoặc bán thành phẩm.  

 
Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc) chưa chế biến; vỏ cây thô; rễ cây; hoa khô để trang trí; giấy 
nhám cho vật nuôi (dùng để trải ổ); cỏ khô (cho súc vật ăn); gỗ chưa chế biến; gỗ cây; vỏ 
bào gỗ dùng để chế tạo bột nhào gỗ; bần thô; lớp rơm ủ; lớp ủ bằng vỏ cây; thảm cỏ tự 
nhiên; động vật sống; rau tươi và quả tươi; hạt giống, cây tự nhiên và hoa tự nhiên; thức 
ăn cho súc vật; mạch nha dùng cho ngành bia và ngành rượu.  
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ điều hành kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh 
doanh; dịch vụ cung cấp chức năng văn phòng.    

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công vật liệu.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế trong lĩnh 
vực lâm nghiệp, gỗ và sản phẩm từ giấy; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; 
dịch vụ thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2010-25045 (220) 29.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) FOREST STEWARDSHIP COUNCIL 

AC   (MX) 
Calle Margarita Maza de Ju¸rez 422, 
Col. Centro 68000 Oaxaca, Oaxaca 
Mexico  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và sản phẩm làm từ bìa cứng; áp phích quảng cáo; hộp bằng 

giấy; khăn tắm bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; khăn tay bằng 
giấy; giấy vệ sinh; sản phẩm của ngành in; bìa đóng sách; ảnh chụp; đồ dùng văn phòng 
(không kể đồ gỗ), băng dính dùng cho văn phòng hoặc gia dụng; bức tranh; vải để vẽ 
tranh; khay màu cho họa sỹ; giá vẽ cho họa sỹ; hộp màu (đồ dùng trong trường học); bột 
nhào để làm mô hình; hình mẫu của kiến trúc sư; tranh chân dung; tập giấy dùng để vẽ; 
bảng dùng để vẽ; bản in đồ họa; hộp dụng cụ vẽ; chổi sơn; máy chữ và đồ dùng văn 
phòng (trừ đồ gỗ); đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy (trừ những thiết bị); mẫu chữ in của 
ngành in; bản in đúc của ngành in.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (không bằng kim loại); ống dẫn cứng không bằng kim loại 
dùng cho xây dựng; nhựa đường (atfan), hắc ín và nhựa bitum; nhà chuyển dịch được 
không bằng kim loại; vật (đài) kỷ niệm không bằng kim loại.   

 
Nhóm 20: Đồ gỗ, gương, khung ảnh; bần; sậy, cói; liễu gai; sừng động vật; ngà voi, dạng 
thô hoặc bán thành phẩm; xương cá voi, dạng thô hoặc bán thành phẩm; bọt biển dạng 
thô hoặc bán thành phẩm vỏ sò; hổ phách; xà cừ, dạng thô hoặc bán thành phẩm.  

 
Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc) chưa chế biến; vỏ cây thô; rễ cây; hoa khô để trang trí; giấy 
nhám cho vật nuôi (dùng để trải ổ); cỏ khô (cho súc vật ăn); gỗ chưa chế biến; gỗ cây; vỏ 
bào gỗ dùng để chế tạo bột nhào gỗ; bần thô; lớp rơm ủ; lớp ủ bằng vỏ cây; thảm cỏ tự 
nhiên; động vật sống; rau tươi và quả tươi; hạt giống, cây tự nhiên và hoa tự nhiên; thức 
ăn cho súc vật; mạch nha dùng cho ngành bia và ngành rượu.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ điều hành kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh 
doanh; dịch vụ cung cấp chức năng văn phòng.    
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Nhóm 40: Dịch vụ gia công vật liệu.   
 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế trong lĩnh 
vực lâm nghiệp, gỗ và sản phẩm từ giấy; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; 
dịch vụ thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2010-25046 (220) 29.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) FOREST STEWARDSHIP COUNCIL 

AC   (MX) 
Calle Margarita Maza de Ju¸rez 422, 
Col. Centro 68000 Oaxaca, Oaxaca 
Mexico  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và sản phẩm làm từ bìa cứng; áp phích quảng cáo; hộp bằng 

giấy; khăn tắm bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; khăn tay bằng 
giấy; giấy vệ sinh; sản phẩm của ngành in; bìa đóng sách; ảnh chụp; đồ dùng văn phòng 
(không kể đồ gỗ), băng dính dùng cho văn phòng hoặc gia dụng; bức tranh; vải để vẽ 
tranh; khay màu cho họa sỹ; giá vẽ cho họa sỹ; hộp màu (đồ dùng trong trường học); bột 
nhào để làm mô hình; hình mẫu của kiến trúc sư; tranh chân dung; tập giấy dùng để vẽ; 
bảng dùng để vẽ; bản in đồ họa; hộp dụng cụ vẽ; chổi sơn; máy chữ và đồ dùng văn 
phòng (trừ đồ gỗ); đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy (trừ những thiết bị); mẫu chữ in của 
ngành in; bản in đúc của ngành in.   

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (không bằng kim loại); ống dẫn cứng không bằng kim loại 
dùng cho xây dựng; nhựa đường (atfan), hắc ín và nhựa bitum; nhà chuyển dịch được 
không bằng kim loại; vật (đài) kỷ niệm không bằng kim loại.   

 
Nhóm 20: Đồ gỗ, gương, khung ảnh; bần; sậy, cói; liễu gai; sừng động vật; ngà voi, dạng 
thô hoặc bán thành phẩm; xương cá voi, dạng thô hoặc bán thành phẩm; bọt biển dạng 
thô hoặc bán thành phẩm vỏ sò; hổ phách; xà cừ, dạng thô hoặc bán thành phẩm. 

 
Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc) chưa chế biến; vỏ cây thô; rễ cây; hoa khô để trang trí; giấy 
nhám cho vật nuôi (dùng để trải ổ); cỏ khô (cho súc vật ăn); gỗ chưa chế biến; gỗ cây; vỏ 
bào gỗ dùng để chế tạo bột nhào gỗ; bần thô; lớp rơm ủ; lớp ủ bằng vỏ cây; thảm cỏ tự 
nhiên; động vật sống; rau tươi và quả tươi; hạt giống, cây tự nhiên và hoa tự nhiên; thức 
ăn cho súc vật; mạch nha dùng cho ngành bia và ngành rượu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ điều hành kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh 
doanh; dịch vụ cung cấp chức năng văn phòng.    

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công vật liệu.   
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Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế trong lĩnh 
vực lâm nghiệp, gỗ và sản phẩm từ giấy; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; 
dịch vụ thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-25174 (220) 30.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần D.G.T Việt 

Nam  (VN) 
Số 5 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 19: Gỗ dán; gỗ lạng (gỗ đã được xử lý cắt thành các tấm mỏng); ván ép và ván 

mỏng; ván sàn gỗ công nghiệp; gỗ xây dựng; gỗ nhân tạo; tấm panen cách nhiệt dùng 
trong xây dựng; tấm ngói; gạch; tấm giả gỗ làm bằng sợi thực vật, bằng rơm rạ, bằng 
phôi bào, mạt gỗ, gỗ giăm, bằng xi măng, thạch cao. 

 
Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, bán lẻ xi măng, gạch xây dựng, gạch ốp lát, đá, 
cát, sỏi, vật liệu thiết bị lắp đặt trong ngành xây dựng và các thiết bị vệ sinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh; đại lý ký gửi hàng hóa cụ thể là các hàng hoá: vật liệu xây dựng 
như xi măng, gạch xây dựng, gạch ốp lát, đá, cát, sỏi, thiết bị vệ sinh; nghiên cứu thị 
trường và thăm dò dư luận. 

 
Nhóm 36: Hoạt động tư vấn đầu tư (tư vấn đầu tư trong xây dựng).  

 
Nhóm 37: Khai thác gỗ; khai thác quặng sắt; xây dựng nhà ở, công trình đường bộ, công 
trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng; hoàn thiện công trình xây dựng; phá dỡ 
chuẩn bị mặt bằng; trang trí nội thất; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, hệ 
thống lò sưởi, hệ thống máy điều hòa không khí, hệ thống xây dựng khác. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hành khách bằng đường bộ; cho thuê 
xe có động cơ (phương tiện giao thông trên bộ); cho thuê ô tô theo hợp đồng; dịch vụ đại 
lý vận tải đường biển; vận tải hàng hóa viễn dương; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.  

 
Nhóm 44: Trồng trọt; trồng cây lâu năm. 
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(210) 4-2010-25175 (220) 30.11.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Nâu, xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần D.G.T Việt 

Nam   (VN) 
Số 5 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ dán; gỗ lạng (gỗ đã được xử lý cắt thành các tấm mỏng); ván ép và ván 

mỏng; ván sàn gỗ công nghiệp; gỗ xây dựng; gỗ nhân tạo; tấm panen cách nhiệt dùng 
trong xây dựng; tấm ngói; gạch; tấm giả gỗ làm bằng sợi thực vật, bằng rơm rạ, bằng 
phôi bào, mạt gỗ, gỗ giăm, bằng xi măng, thạch cao. 

 
Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, bán lẻ xi măng, gạch xây dựng, gạch ốp lát, đá, 
cát, sỏi, vật liệu thiết bị lắp đặt trong ngành xây dựng và các thiết bị vệ sinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh; đại lý ký gửi hàng hóa cụ thể là các hàng hoá: vật liệu xây dựng 
như xi măng, gạch xây dựng, gạch ốp lát, đá, cát, sỏi, thiết bị vệ sinh; nghiên cứu thị 
trường và thăm dò dư luận. 

 
Nhóm 36: Hoạt động tư vấn đầu tư (tư vấn đầu tư trong xây dựng).    

 
Nhóm 37: Khai thác gỗ; khai thác quặng sắt; xây dựng nhà ở, công trình đường bộ, công 
trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng; hoàn thiện công trình xây dựng; phá dỡ 
chuẩn bị mặt bằng; trang trí nội thất; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, hệ 
thống lò sưởi, hệ thống máy điều hòa không khí, hệ thống xây dựng khác. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hành khách bằng đường bộ; cho thuê 
xe có động cơ (phương tiện giao thông trên bộ); cho thuê ô tô theo hợp đồng; dịch vụ đại 
lý vận tải đường biển; vận tải hàng hóa viễn dương; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.    

 
Nhóm 44: Trồng trọt; trồng cây lâu năm. 

 
 

(210) 4-2010-25362 (220) 02.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.3.11; 7.1.24; 26.3.1; 26.1.2 
(591) Đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Hà 
Phúc   (VN) 
137/3 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông, xi măng, thạch cao.  
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Nhóm 35: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng: dân dụng, cầu đường, công nghiệp, đường dây hạ thế đến 350kv, 
trạm biến thế từ 15 đến 150KVA; sửa chữa nhà; giám sát thi công xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp; lắp đặt thiết bị công nghệ; vệ sinh nhà cửa.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế chuyên dụng gồm: thiết kế dân dụng 
(thiết kế công trình nhà phố, biệt thự, công viên, nhà thờ, chùa), thiết kế công nghiệp 
(thiết kế công trình nhà máy, nhà kho, xưởng sản xuất, bến cảng); thiết kế công trình 
điện 300KV, thiết kế công trình giao thông, hạ tầng, thiết kế nội ngoại thất; thẩm tra 
chất lượng công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2010-25431 (220) 02.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Việt 
Xanh  (VN) 
24 đường 67, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sữa, mua bán thực phẩm, dầu ăn, nước tương. 

 
 

(210) 4-2010-25601 (220) 03.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Cửa hàng điện máy Huỳnh 
Thảo 2  (VN) 
Số 78 Hùng Vương, phường 2, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện cơ, hàng điện tử: ti vi, tủ lạnh; mua bán hàng điện lạnh; 

mua bán hàng điện gia dụng: máy điều hoà nhiệt độ, máy xay sinh tố, quạt điện; mua 
bán bếp gas.  

 
 

(210) 4-2010-25603 (220) 06.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.17; A1.1.10; A1.5.3 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần định giá và 
đầu tư kinh doanh bất động 
sản Thịnh Vượng  (VN) 
11F đường 4F cư xá Ngân Hàng, phường 
Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, tiền tệ, bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê bất 
động sản, quản lý bất động sản, định giá bất động sản;  dịch vụ môi giới và đại lý bất 
động sản; quản lý và đánh giá bất động sản; cho thuê căn hộ.  

 
 
 

(210) 4-2010-25763 (220) 07.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 1.15.5 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sài 

Gòn VRG   (VN) 
Lô TT2-1 đường D4, khu công nghiệp 
Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, nhiên liệu rắn, nhiên liệu lỏng, nhiên liệu khí và 

mua bán đồ nội thất bao gồm tủ, bàn, ghế, giường và giá kệ để sắp xếp; tư vấn lao động 
và việc làm; môi giới lao động và việc làm; cung ứng lao động tạm thời; quản lý nguồn 
lao động.  

 
Nhóm 36: Bất động sản; cho thuê nhà xưởng; cho thuê văn phòng; cho thuê khu công 
nghiệp (bất động sản); cho thuê địa điểm kinh doanh tại trung tâm thương mại (bất động 
sản).  

 
Nhóm 37: San lấp mặt bằng; thi công xây dựng công trình công nghiệp, công cộng, dân 
dụng, cầu đường, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, đường sắt, đường bộ, công trình công ích, 
công trình kỹ thuật dân dụng; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp nước, thoát nước, lò 
sưởi, điều hòa không khí, hệ thống xây dựng; vệ sinh chung nhà cửa; vệ sinh các công 
trình xây dựng; dịch vụ vệ sinh môi trường..  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng ô tô; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; vận chuyển 
hành khách theo hợp đồng; cho thuê kho bãi; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập 
khẩu; kinh doanh kho bãi; dịch vụ xếp dỡ container, hàng hóa; dịch vụ hỗ trợ trực tiếp 
cho vận tải đường sắt và đường bộ; dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; phân 
phối điện; phân phối nước; dịch vụ thu gom rác thải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất; dịch vụ xử lý 
nước thải, chất thải. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời: nhà nghỉ, khách sạn.  
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(210) 4-2010-25889 (220) 08.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần LINCON 
INVEST  (VN) 
Số 18, tổ 13 Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Kế toán; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân 

sự; tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; soạn thảo văn bản và hợp đồng; cho thuê 
máy photocopy; dịch vụ trả lời điện thoại (cho chủ thuê bao vắng mặt); dịch vụ thư ký; 
dịch vụ tuyển dụng nhân sự; quảng cáo; quảng cáo các chương trình trên truyền hình cho 
khách. 

 
Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; tư vấn tài chính; tư vấn bất động sản; tư vấn đầu tư; đầu tư 
vốn; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; bảo lãnh và phát hành chứng khoán; dịch vụ cho 
thuê văn phòng; kinh doanh bất động sản; quản lý các toà nhà (bất động sản); nhận uỷ 
thác đầu tư xây dựng; dịch vụ ngân hàng.  

 
Nhóm 43: Khách sạn và nhà hàng; dịch vụ đặt chỗ trước ở khách sạn; dịch vụ cho thuê 
chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê phòng họp.  

 
Nhóm 45: Tư vấn pháp lý; tư vấn về sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ tranh 
tụng; dịch vụ trọng tài. 

 
 

(210) 4-2010-25928 (220) 08.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.15; 26.1.4; 4.5.15; 4.5.21; A3.6.25 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ cao 
CNC  (VN) 
Phòng 404, tòa nhà D11, đường Trần 
Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền nội dung số hóa bằng phương tiện truyền thông hay qua mạng 

máy vi tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ khai thác nội dung số trên mạng internet; các 
dịch vụ cơ sở dữ liệu viễn thông và thông tin liên lạc, bao gồm cả giúp khách hàng tải 
xuống các nội dung số hóa từ mạng và máy chủ đến cơ sở dữ liệu cá nhân. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ thông tin trực tuyến (gồm các thông tin về giải trí trực tuyến như: tin 
thể thao, tin thời trang, tin âm nhạc, thông tin về các trò chơi trực tuyến được truyền tải 
qua mạng máy tính) và giải trí trực tuyến; cung cấp một trang web trực tuyến về tin tức 
(cung cấp các tin tức chủ yếu về các lĩnh vực thể thao, thời trang, âm nhạc và trò chơi 
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trực tuyến) và thông tin giải trí; dịch vụ cung cấp thông tin và giải trí trực tuyến liên 
quan đến điện ảnh, phim truyện, chương trình truyền hình; cung cấp chương trình giải trí 
đa truyền thông trực tuyến; sản xuất và cung cấp chương trình giải trí, giáo dục, thể thao 
và văn hóa thông qua mạng truyền thông và máy tính; dịch vụ giáo dục, giải trí, thể thao 
được cung cấp trực tuyến trên mạng internet; sản xuất và cung cấp tin tức, thông tin (bao 
gồm việc thu thập và tổng hợp các tin tức và thông tin về lĩnh vực giải trí (thể thao, giáo 
dục, âm nhạc, thời trang, trò chơi trực tuyến) trên cơ sở các thông tin qua mạng truyền 
thông và máy tính có ghi rõ nguồn trích dẫn, tổng hợp). 

 
 

(210) 4-2010-25954 (220) 09.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xây Dựng 
Kết Nối Kinh Doanh   (VN) 
380/12B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin về kinh doanh; quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính.  
 
 

(210) 4-2010-26037 (220) 09.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.5.1; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, xám, xanh 
(731) Công ty TNHH truyền hình số 

vệ tinh Việt Nam  (VN) 
Tầng 15, tháp A, tòa nhà Handi Resco, 
số 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ giải mã và nhận tín hiệu truyền hình vệ tinh, mặt đất và truyền hình cáp; 

thiết bị giải mã tín hiệu mã hóa gồm bộ thu tín hiệu truyền hình; thiết bị giải mã tín hiệu 
truyền hình gồm bộ phận giải mã và bộ phận hướng dẫn xem tương hỗ; thiết bị giải mã: 
gồm bộ phận giải mã và bộ phận ghi để ghi lại chương trình truyền hình và truyền thanh; 
thiết bị giải mã tín hiệu gồm bộ phận giải mã và bộ phận ghi được lập trình để truyền dữ 
liệu đã ghi được vào bộ nhớ và đồng thời xóa bản ghi trước đó; thiết bị thu tích hợp dùng 
để giải mã tín hiệu truyền hình vệ tinh; thiết bị thu dùng để giải mã tín hiệu truyền hình 
vệ tinh DTH; thiết bị để ghi chương trình truyền hình.  

 
Nhóm 16: Giấy, bảng quảng cáo bằng giấy, các tông, bảng quảng cáo bằng các tông; ấn 
phẩm, công báo, báo, tạp chí (xuất bản định kỳ), truyện tranh, báo hàng ngày, sách; tài 
liệu hướng dẫn mua sắm trong đó liệt kê các sản phẩm để mua; ấn phẩm gồm thông tin 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
645 

hướng dẫn về xúc tiến về hàng hóa để bán qua truyền hình kỹ thuật số, mạng hoặc các 
kênh truyền thông; ảnh. 

 
Nhóm 35: Hoạt động quảng cáo, nhập khẩu, xuất khẩu, bán và mua thiết bị kỹ thuật 
truyền hình vệ tinh, bản quyền phát sóng các kênh truyền hình trong nước và quốc tế.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình vệ tinh trả tiền, dịch vụ truyền âm thanh, hình ảnh và/ 
hoặc chương trình nghe nhìn (bằng bất kỳ phương tiện nào); truyền tải phim; phát và 
truyền chương trình truyền hình và phim đến máy tính cá nhân; phát và truyền qua máy 
tính hoặc các thiết bị được máy tính hỗ trợ.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí cụ thể là sản xuất chương trình truyền hình cáp, 
sản xuất chương trình truyền hình trả tiền hàng tháng và hàng năm và sản xuất chương 
trình truyền hình vệ tinh, sản xuất các chương trình biểu diễn, dịch vụ tương tác truyền 
hình trực tuyến cụ thể là cung cấp thông tin và hình ảnh đồ họa thông qua mạng toàn 
cầu, dịch vụ cung cấp chương trình trò chơi trực tuyến trên truyền hình, dịch vụ xuất bản 
sách điện tử.  

 
Nhóm 42: Thiết kế chương trình mã hóa (thiết kế phần mềm máy tính), dịch vụ công 
nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến công nghệ; dịch vụ phân tích và 
nghiên cứu công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết 
kế, vẽ, viết các chương trình biên dịch trang web trên mạng; thông tin công nghệ được 
cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu của máy tính hoặc qua mạng; thiết kế và duy trì 
website; lắp đặt, cho thuê và bảo dưỡng phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2010-26060 (220) 10.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần CONSTREXlM 
SỐ 1 (CONFITECH)    (VN) 
Tầng 3, tòa nhà San Nam, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu và mua bán (kinh doanh) hàng hoá: vật liệu xây dựng và thiết 

bị công nghiệp (bao gồm: cần cẩu tháp, vận thăng lồng, máy xúc, máy ủi, máy lu rung, 
xe tải, xe ben, máy phát điện, máy trộn  vữa, máy trộn bê tông, máy cắt sắt, máy hàn hơi, 
máy cưa, máy đầm, máy thuỷ bình, máy kinh vĩ, máy thuỷ chuẩn, máy bơm nước, máy 
toàn đạc, búa phá bê tông, máy nén khí, máy ép sấn thuỷ lực, máy cắt thuỷ lực, máy gấp 
mép tôn, máy khoan, máy mài, máy tời), thiết bị công nghệ xây dựng, dây chuyền công 
nghệ, thiết bị xe máy thi công.  

 
Nhóm 36: Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, đầu tư tài chính 
vào các công ty khác; mua bán (kinh doanh) và cho thuê văn phòng, siêu thị (bất động 
sản).  
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Nhóm 37: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; thi công các công trình 
dân dụng, công nghiệp; thi công các công trình thuỷ lợi (đê, kè, trạm bơm, đập); thi công 
các công trình giao thông đường bộ, cầu đường bộ, cầu cảng loại nhỏ, thi công các công 
trình điện, thủy điện loại vừa và nhỏ, trạm biến thế điện tới 500KV; lắp đặt kết cấu công 
trình, thiết bị cơ - điện - nước công trình, lắp đặt thiết bị điện lạnh; xây dựng các công 
trình ở nước ngoài; trang trí nội ngoại thất và thi công kiến trúc cảnh quan công trình; tư 
vấn xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; kiểm định các công trình xây dựng; thiết kế kỹ 
thuật xây dựng.  

 
 

(210) 4-2010-26101 (220) 10.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.7; A26.3.5; 26.7.25; 3.7.17 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
truyền thông tương tác 
VINAMAXI   (VN) 
Thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (bán hàng qua mạng internet): điện thoại di động, máy 

tính, nồi nướng, nồi lẩu đa năng, nồi áp suất, bếp, bàn là, nồi cơm điện, máy sấy tóc, ấm 
siêu tốc, máy nóng lạnh, lò vi sóng, máy sấy quần áo, xoong, chảo, máy xay, máy ép, 
máy giặt, bình nóng lạnh, máy lọc nước, máy hút bụi, lò nướng, quạt hơi nước, máy in, 
máy fax, máy photo, máy chiếu, máy huỷ giấy; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng, quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2010-26139 (220) 10.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.17; 3.1.4; 3.1.16 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH Thanh Thái Hòa  

(VN) 
11/87, khu phố 12, phường Hố Nai, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán gỗ dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 19: Ván ép. 
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(210) 4-2010-26140 (220) 10.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) A3.4.16; 3.4.13; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lá non, trắng, nâu, 

vàng, đen, đỏ, xanh dương đậm 
(731) Hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ 

chăn nuôi hươu nai Hiếu Liêm  
(VN) 
ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cữu, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 29: Nhung hươu (lộc hươu); nhung nai (lộc nai).  

 
 
 
 
 

(210) 4-2010-26179 (220) 10.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; A5.3.15; 7.11.10; 1.15.23; 
7.1.24; 1.7.6 

(591) Trắng, xanh lá cây, cam, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ công ích huyện Bình 
Chánh  (VN) 
Số D2/1 khu phố 4, Nguyễn Hữu Trí, thị 
trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý các công trình giao thông, vỉa hè, chiếu sáng công cộng và công trình 

thủy lợi theo phân cấp quản lý; quản lý công viên cây xanh, khu di tích lịch sử, nghĩa 
trang, quản lý cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước; quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình; kinh doanh (mua bán) vật liệu xây dựng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình giao thông, vỉa hè, chiếu sáng công cộng, công trình 
thủy lợi; xây dựng hạ tầng khu y tế kỹ thuật cao; xây dựng nhà các loại, công trình 
đường sắt, đường bộ, công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng; san lấp mặt 
bằng; thu gom rác (nhằm mục đích vệ sinh môi trường), dịch vụ vệ sinh công cộng và hệ 
thống thoát nước, cấp nước. 
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(210) 4-2010-26233 (220) 13.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.15; 1.15.5; A5.5.20 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) DNTN sản xuất thương mại An 
Thái Thịnh  (VN) 
B2/5 ấp 2, xã Quy Đức, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Hạt nhựa bán thành phẩm, bao bì không thấm nước.  

 
 

(210) 4-2010-26412 (220) 15.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 1.3.1; 6.1.2; A6.1.4 
(591) Xám, vàng nhạt, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoáng sản 
CSC Việt Nam  (VN) 
Phòng 8B tầng 4 khách sạn Horison, số 
40 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu hàng hóa; kinh doanh (mua bán) khoáng sản. 
 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư về các hoạt động khoáng sản và khai thác mỏ. 
 

Nhóm 37: Khai thác khoáng sản. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách bằng ôtô theo hợp đồng. 
 

Nhóm 40: Chế biến khoáng sản. 
 

Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng 
sản; thăm dò địa chất, đo đạc trắc địa, đánh giá chất lượng và trữ lượng khoáng sản. 

 
 

(210) 4-2010-26413 (220) 15.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.4; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, nâu, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần CSC Việt Nam  
(VN) 
Phòng 8B tầng 4 khách sạn Horison, số 
40 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
649 

Nhóm 35: Môi giới và xúc tiến thương mại; xuất nhập khẩu hàng hóa . 
 

Nhóm 36: Đầu tư tài chính về bất động sản; đầu tư vốn để xây dựng các công trình  nhiệt 
điện, thủy điện, địa nhiệt, năng lượng gió, địa hạt nhân. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp. 

 
Nhóm 41: Tư vấn đào tạo. 

 
Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ; tư vấn khoa học. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-26430 (220) 15.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 1.5.1; 3.7.1 
(731) DAE SUNG ABRASIVE CO., LTD  

(KR) 
# 184-1, Bonam-ri, Chochiwon-up, 
Yonki-gun, Chungnam, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Vải ráp; giấy ráp. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-26476 (220) 15.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.11.3; 3.7.3; 
25.7.20 

(591) Đỏ cánh gián, vàng nhạt, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Chi cục tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng tỉnh Bắc Giang  
(VN) 
Số 71, Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gà đã chế biến; thực phẩm làm từ thịt gà.  
 

Nhóm 31: Gà giống, gà thịt (còn sống). 
 

Nhóm 35: Mua bán thịt gà đã chế biến, thực phẩm làm từ thịt gà, gà giống, gà thịt (còn 
sống).  
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(210) 4-2010-26499 (220) 16.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) A3.7.24; 24.11.3; 3.7.17 
(591) Xám, xanh lá cây, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

Nutricare   (VN) 
Số 5, ngõ 9/76, phố Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung (dùng 

cho mục đích y tế); thực phẩm cho trẻ em gồm sữa bột, bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, 
cháo dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung có chứa chiết xuất từ động vật (không dùng cho mục đích 
y tế); thực phẩm bổ sung có chứa chiết xuất từ thực vật (rau, củ, quả, hạt) (không dùng 
cho mục đích y tế); sữa và sản phẩm từ sữa; đồ uống có sữa là chủ yếu; hoa quả đóng lọ 
(đã được chế biến).  

 
 
 
 

(210) 4-2010-26522 (220) 16.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.21; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại thép Hưng á  (VN) 
87 Tân Khai, phường 4, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm thép xây dựng: thép ống, thép tròn, thép cuộn, thép hình, dây 

thép, phôi  thép, kết cấu thép.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thép xây dựng: thép ống, thép tròn, thép cuộn, thép 
hình, dây thép, phôi thép, kết cấu thép.  

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
651 

(210) 4-2010-26545 (220) 16.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; 26.11.2; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) SOFT 99 CORPORATION  (JP) 

6-5, Tanimachi 2-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Sáp đánh bóng; sáp cho da thuộc; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm làm sáng 

(đánh bóng); chế phẩm để mài giũa; giấy đánh bóng; giấy mài; chế phẩm làm sạch; dung 
dịch để làm sạch cửa sổ ô tô; chế phẩm để loại bỏ gỉ (chế phẩm để chùi rửa); chế phẩm 
tẩy sáp (chế phẩm để chùi rửa); nước hoa dùng trong xe ô tô và trong nhà; dung dịch làm 
sạch xe ô tô.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-26603 (220) 16.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; A11.3.9 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) INTERNATIONAL FRANCHISE 

HOLDING (LABUAN) LTD.   (MY) 
Level 15 (A2), Main Tower, Financial 
Park, 87000 Labuan FT, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Hộp bằng giấy hoặc bìa cứng (các tông) để đựng bánh pi-za và thịt gà.  
 

Nhóm 29: Khoai tây rán hoặc nướng, xa lát trái cây, sa lát rau, đồ ăn liền chủ yếu làm từ 
thịt và rau; pho mát pi- za, thịt, hải sản chế biến. 

 
Nhóm 30: Bánh mì; bánh quy; bánh quy mạch nha; bánh xốp; bánh bít cốt; đồ gia vị; 
nước xốt cà chua; bánh mì kẹp nhân; bánh pi-za; hương liệu, trừ tinh dầu; hương liệu, trừ 
tinh dầu dùng cho đồ uống; chế phẩm tạo mùi thơm dùng cho thực phẩm; bột lúa mạch; 
bột ngô; bột yến mạch; đồ ăn nhanh chủ yếu làm từ bột mì; chè (trà); sô-cô-la; ca cao; 
bánh ngọt/bánh bao; bột mì dùng cho thực phẩm; kem ăn (kem lạnh); nước xốt cà chua 
nấm; mì sợi; bánh kếp; mì ống; bánh pa-tê/bánh nướng/bánh hấp; hạt tiêu; gạo; muối; 
nước xốt; mì chính; mì ống của ý (mì spa-get-ti); đường; bánh quế; lớp phủ bằng rau 
hoặc thảo mộc đã nấu chín gùng cho bánh pi-za. . 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển/phân phát đồ ăn thức uống.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung 
cấp đồ ăn thức uống (do nhà hàng thực hiện). 
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Nhóm 45: Li-xăng sở hữu trí tuệ. 
 
 

(210) 4-2010-26604 (220) 16.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; A11.3.9 
(731) INTERNATIONAL FRANCHISE 

HOLDING (LABUAN) LTD.    (MY) 
Level 15 (A2), Main Tower, Financial 
Park, 87000 Labuan FT, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Hộp bằng giấy hoặc bìa cứng (các tông) để đựng bánh pi-za và thịt gà.   
 

Nhóm 29: Khoai tây rán hoặc nướng, xa lát trái cây, sa lát rau, đồ ăn liền chủ yếu làm từ 
thịt và rau; pho mát pi- za, thịt, hải sản chế biến.  

 
Nhóm 30: Bánh mì; bánh quy; bánh quy mạch nha; bánh xốp; bánh bít cốt; đồ gia vị; 
nước xốt cà chua; bánh mì kẹp nhân; bánh pi-za; hương liệu, trừ tinh dầu; hương liệu, trừ 
tinh dầu dùng cho đồ uống; chế phẩm tạo mùi thơm dùng cho thực phẩm; bột lúa mạch; 
bột ngô; bột yến mạch; đồ ăn nhanh chủ yếu làm từ bột mì; chè (trà); sô-cô-la; ca cao; 
bánh ngọt/bánh bao; bột mì dùng cho thực phẩm; kem ăn (kem lạnh); nước xốt cà chua 
nấm; mì sợi; bánh kếp; mì ống; bánh pa-tê/bánh nướng/bánh hấp; hạt tiêu; gạo; muối; 
nước xốt; mì chính; mì ống của ý (mì spa-get-ti); đường; bánh quế; lớp phủ bằng rau 
hoặc thảo mộc đã nấu chín dùng cho bánh pi-za. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển phân phát đồ ăn thức uống.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung 
cấp đồ ăn thức uống (do nhà hàng thực hiện). 

 
Nhóm 45: Li-xăng sở hữu trí tuệ.  

 
 

(210) 4-2010-26605 (220) 16.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; A11.3.9 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) INTERNATIONAL FRANCHISE 

HOLDING (LABUAN) LTD.    (MY) 
Level 15 (A2), Main Tower, Financial 
Park, 87000 Labuan FT, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Hộp bằng giấy hoặc bìa cứng (các tông) để đựng bánh pi-za và thịt gà.   
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Nhóm 29: Khoai tây rán hoặc nướng, xa lát trái cây, sa lát rau, đồ ăn liền chủ yếu làm từ 
thịt và rau; pho mát pi- za, thịt, hải sản chế biến.  

 
Nhóm 30: Bánh mì; bánh quy; bánh quy mạch nha; bánh xốp; bánh bít cốt; đồ gia vị; 
nước xốt cà chua; bánh mì kẹp nhân; bánh pi-za; hương liệu, trừ tinh dầu; hương liệu, trừ 
tinh dầu dùng cho đồ uống; chế phẩm tạo mùi thơm dùng cho thực phẩm; bột lúa mạch; 
bột ngô; bột yến mạch; đồ ăn nhanh chủ yếu làm từ bột mì; chè (trà); sô-cô-la; ca cao; 
bánh ngọt/bánh bao; bột mì dùng cho thực phẩm; kem ăn (kem lạnh); nước xốt cà chua 
nấm; mì sợi; bánh kếp; mì ống; bánh pa-tê/bánh nướng/bánh hấp; hạt tiêu; gạo; muối; 
nước xốt; mì chính; mì ống của ý (mì spa-get-ti); đường; bánh quế; lớp phủ bằng rau 
hoặc thảo mộc đã nấu chín dùng cho bánh pi-za. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển/phân phát đồ ăn thức uống.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung 
cấp đồ ăn thức uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
Nhóm 45: Li-xăng sở hữu trí tuệ.  

 
 

(210) 4-2010-26606 (220) 16.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; A11.3.9 
(731) INTERNATIONAL FRANCHISE 

HOLDING (LABUAN) LTD.    (MY) 
Level 15 (A2), Main Tower, Financial 
Park, 87000 Labuan FT, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Hộp bằng giấy hoặc bìa cứng (các tông) để đựng bánh pi-za và thịt gà.   
 

Nhóm 29: Khoai tây rán hoặc nướng, xa lát trái cây, sa lát rau, đồ ăn liền chủ yếu làm từ 
thịt và rau; pho mát pi - za, thịt, hải sản chế biến. 

 
Nhóm 30: Bánh mì; bánh quy; bánh quy mạch nha; bánh xốp; bánh bít cốt; đồ gia vị; 
nước xốt cà chua; bánh mì kẹp nhân; bánh pi-za; hương liệu, trừ tinh dầu; hương liệu, trừ 
tinh dầu dùng cho đồ uống; chế phẩm tạo mùi thơm dùng cho thực phẩm; bột lúa mạch; 
bột ngô; bột yến mạch; đồ ăn nhanh chủ yếu làm từ bột mì; chè (trà); sô-cô-la; ca cao; 
bánh ngọt/bánh bao; bột mì dùng cho thực phẩm; kem ăn (kem lạnh); nước xốt cà chua 
nấm; mì sợi; bánh kếp; mì ống; bánh pa-tê/bánh nướng/bánh hấp; hạt tiêu; gạo; muối; 
nước xốt; mì chính; mì ống của ý (mì spa-get-ti); đường; bánh quế; lớp phủ bằng rau 
hoặc thảo mộc đã nấu chín dùng cho bánh pi-za. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển/phân phát đồ ăn thức uống.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung 
cấp đồ ăn thức uống (do nhà hàng thực hiện). 
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Nhóm 45: Li-xăng sở hữu trí tuệ.  
 
 
 
 

(210) 4-2010-26611 (220) 16.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.1.25; 5.3.20 
(591) Vàng cam 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ sản xuất Thái An Sinh  
(VN) 
77C Hùng Vương, Đà Lạt 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cafe, khách sạn.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe: xông hơi, xoa bóp (massage), dịch vụ khám chữa 
bệnh.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-26642 (220) 17.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.23; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị máy 
móc Phúc Điền   (VN) 
Khu 2, Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy công nghiệp gồm: máy nén khí, máy bơm, máy khoan, máy tiện, máy 

xúc. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị dùng để khai thác khoáng sản; mua bán máy công nghiệp 
gồm: máy nén khí, máy bơm, máy khoan, quạt gió, máy tiện, máy xúc. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, khai thác khoáng sản. 
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(210) 4-2010-26666 (220) 17.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.23 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lộc An Phát  
(VN) 
N3 - 3/310 phố Minh Khai, phường 
Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bồn để tắm ngồi, buồng tắm (có thể dịch chuyển được), vòi hoa sen, bồn rửa 

bát, van điều chỉnh mức nước to nhỏ, vòi chậu rửa. 
 
 
 
 

(210) 4-2010-26759 (220) 17.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Đen, đỏ, nâu xám 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Thương Mại 
Thuận Lợi  (VN) 
Lô 12 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Cấu kiện bằng kim loại, cụ thể: khung cửa, thanh nhôm, giàn giáo, xà gồ, phụ 

kiện cửa, khung cầu thang. 
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công bằng kim loại, cụ thể: dao, kéo, búa, kẹp, 
xẻng, thìa. 

 
Nhóm 35: Bán buôn: hàng gia dụng, các sản phẩm từ nhựa, nguyên liệu, hóa chất, máy 
móc, phụ tùng, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, kim khí điện máy, công nghệ 
phẩm, vải, quần áo, đồ bách hóa, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, thiết bị văn phòng, lương 
thực thực phẩm, rượu - bia - nước giải khát, bao bì nhựa, giấy, sắt, thép, vật liệu xây 
dựng bằng kim loại. 

 
Nhóm 36: Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. 

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí, rèn, đập, ép, cán kim loại, xi mạ và tráng phủ kim loại.  
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(210) 4-2010-26784 (220) 20.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3; A5.5.20 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Phạm 
Thu Hường  (VN) 
327B Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Địu 
 

Nhóm 20: Gối. 
 

Nhóm 24: Chăn 
 

Nhóm 25: Đai lưng (trang phục), mũ nón, quần áo, bít tất. 
 
 

(210) 4-2010-26793 (220) 20.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.9.1; 24.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Niaki  (VN) 
Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 11: Sản xuất vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh (bồn tắm, bệ xí, ống nước, van 

nước) trang thiết bị nội thất (vòi sen, vòi xịt, bồn rửa, phụ kiện). 
 

Nhóm 35: Mua bán và kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh (bồn tắm, bệ xí, ống 
nước) trang thiết bị nội thất (vòi sen, vòi xịt, bổn rửa, phụ kiện). 

 
 

(210) 4-2010-26796 (220) 20.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.7.25; 26.15.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thép Việt 
Thành Long An  (VN) 
Km 1930, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 06: Các loại ống thép; tấm lợp bằng thép mạ kẽm và hợp kim nhôm kẽm; lưới 

thép mạ và dây thép mạ kẽm; dây kẽm các loại; các sản phẩm nhôm dùng cho vật liệu 
xây dựng và tiêu dùng như: thanh nhôm, khung nhôm.  

 
Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: bồn vệ sinh; vòi nước; vòi rửa tay.  
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Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) tấm lợp bằng thép mạ kẽm và hợp kim nhôm kẽm, ống 
thép mạ kẽm và các loại hợp kim khác, lưới thép mạ và dây các loại, các sản phẩm 
nhôm.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản, cho thuê nhà xưởng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư.  

 
 

(210) 4-2010-26872 (220) 21.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 24.5.1 
(591) Đen, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Phú Hưng  (VN) 
Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý.  
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu hàng nông sản.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, cụ thể là: cho thuê nhà xưởng, khu công nghiệp vừa và 
nhỏ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho. 

 
 

(210) 4-2010-26938 (220) 21.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) ALIPHCOM  (US) 

99 Rhode Island Street, 3rd Floor, San 
Francisco, CA 94103, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền thông, cụ thể là, tai nghe, bộ tai nghe chụp đầu dùng cho điện 

thoại di động, máy phát tín hiệu điện tử, máy phát viễn thông, máy phát âm thanh, máy 
phát hình ảnh, máy thu viễn thông, ống nghe điện thoại, máy thu thanh, máy thu hình; 
loa dùng cho điện thoại di động và hệ thống truyền thông điện thoại; loa; loa âm thanh, 
máy tăng âm (ampli), và máy thu thanh để sử dụng với điện thoại, điện thoại di động, 
máy nghe nhạc MP3, các thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và máy vi tính; thiết bị âm 
thanh có màn hình hiển thị có thể đeo được, cụ thể là, tai nghe và bộ tai nghe chụp đầu 
của điện thoại di động có màn hình hiển thị âm thanh; máy nghe nhạc MP3; hộp đựng 
phụ kiện của điện thoại; bộ tai nghe chụp đầu âm thanh nổi dùng cho điện thoại di động; 
bộ tai nghe chụp đầu dùng cho máy vi tính; phần mềm để kiểm soát, quản lý, định dạng 
và cá nhân hóa các đặc tính và chức năng của bộ tai nghe chụp đầu; dây cáp USB; bộ sạc 
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pin cho tai nghe chụp đầu dùng cho điện thoại di động, điện thoại và máy vi tính; phần 
mềm máy tính trực tuyến có thể tải xuống dùng cho thiết bị truyền thông, các thiết bị và 
phụ kiện dùng để ghi âm, tổ chức, truyền phát, thu nhận, điều khiển, xem và sao chép 
nội dung văn bản, số liệu, âm thanh và hình ảnh trong nhóm 09. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp các phần mềm ứng dụng cho các thiết bị truyền thông, thiết 
bị và phụ kiện để ghi âm, tổ chức, truyền phát, thu nhận, điều khiển, xem và sao chép nội 
dung văn bản, số liệu, âm thanh và hình ảnh; cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật nhằm 
khắc phục sự cố trong quá trình sử dụng các thiết bị truyền thông, thiết bị và phụ kiện để 
ghi âm, tổ chức, truyền phát, thu nhận, điều khiển, xem và sao chép nội dung văn bản, số 
liệu, âm thanh và hình ảnh trong nhóm 42. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội dựa trên mạng internet để phục vụ nhu cầu của cá nhân 
kết nối với các cá nhân khác. 

 
 
 

(210) 4-2010-26966 (220) 21.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Hội liên hiệp sản xuất rượu 

Xuân Thạnh   (VN) 
ấp Xuân Thạnh, xã Hòa Thuận, huyện 
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 
 

(210) 4-2010-27065 (220) 22.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH hóa chất 

Potencer (Việt Nam)   (VN) 
Số 25 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, huyện Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý bề mặt kim loại.  
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(210) 4-2010-27103 (220) 23.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.3.23 
(591) Đỏ, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật tư thiết 
bị và xây dựng Nghệ An  (VN) 
94 Phan Đình Phùng, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô trộn bê tông; xe ô tô tải; xe chở hàng; xe rơ moóc (xe cộ). 
 

Nhóm 19: Tấm xi măng; bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; tấm lợp mái, không 
bằng kim loại; tấm xi măng; tấm vuông, không bằng kim loại dùng cho xây dựng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; xí nghiệp xây dựng. 

 
 

(210) 4-2010-27109 (220) 23.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Kiên Lập  
(VN) 
Số 158/7 Dương Tử Giang, phường 15, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, gồm: tủ, giường, bàn và ghế; móc treo quần áo, móc treo giầy.  
 

Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng nhựa, cụ thể là: ca, cốc uống nước, bàn chải, cây lau nhà 
(chổi lau nhà). 

 
 

(210) 4-2010-27215 (220) 23.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.21; A1.1.10; 24.1.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ ngân hàng Hàng Hải  (VN) 
Nhà điều hành khu công nghiệp Hà Nội - 
Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, phường 
Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản. 
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(210) 4-2010-27386 (220) 27.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Song Phước  
(VN) 
56/7A, ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng, vôi và thạch cao, bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao, 

tất cả dùng cho mục đích xây dựng. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, cho thuê máy móc, thiết bị ngành xây dựng, môi 
giới thương mại.  

 
Nhóm 36: Hoạt động tư vấn đầu tư. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; khai thác đá, cát, sỏi, 
đất sét.  

 
Nhóm 39: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2010-27493 (220) 28.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.5.3; 3.7.17; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kim Hoàng 
Hảo  (VN) 
Hoàng Văn Việt, xóm 16, xã Diễn Yên, 
huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xúc; máy trộn bê tông; máy ủi.  
 

Nhóm 12: ¤ tô tải; xe buýt. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ đông lạnh thực phẩm; bảo quản thực phẩm và đồ uống.  
 
 

(210) 4-2010-27511 (220) 28.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(731) CLARIS LIFESCIENCES LIMITED  
(IN) 
Corporate Tower, Nr. Parrimal Crossing, 
Ellisbiridge, Ahmedabad - 380006, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2010-27512 (220) 28.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) CLARIS LIFESCIENCES LIMITED  

(IN) 
Corporate Tower, Nr. Parrimal Crossing, 
Ellisbiridge, Ahmedabad - 380006, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2010-27525 (220) 28.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) K.K. MURAKOSHI SEIKOH   (JP) 

6-35, Midoricho 5-chome, Koganei-shi, 
Tokyo 1840003, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Cái hãm cửa (không chạy bằng điện, bằng kim loại); bản lề bằng kim loại; tay 

nắm cửa dạng đòn bẩy (bằng kim loại); khung cửa bằng kim loại; phụ kiện gá lắp bằng 
kim loại dùng cho cửa kéo; phụ kiện gá lắp bằng kim loại dùng cho cửa xếp; thanh ray 
trượt bằng kim loại; phụ kiện gá lắp làm bằng kim loại dùng để bảo vệ cửa khỏi sự cong, 
vênh; tay nắm cửa dạng quả đấm (bằng kim loại); khung kim loại dùng cho hòm dụng cụ 
bằng kim loại; tấm ván làm kệ bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại có thể dùng để 
gõ cửa; ròng rọc và con lăn dùng cho cửa kéo (làm bằng kim loại); cửa làm bằng kim 
loại (thuộc nhóm này); bu-lông làm bằng kim loại; đai ốc làm bằng kim loại; đinh vít 
làm bằng kim loại; đinh làm bằng kim loại; cái chêm (chèn) làm bằng kim loại; chốt làm 
bằng kim loại; vòng đệm làm bằng kim loại (dùng cho đinh, ốc vít, bu lông, bản lề); ốc 
vít làm bằng kim loại; đinh đầu bẹt làm bằng kim loại; đinh tán bằng kim loại; phụ kiện 
gá lắp làm bằng kim loại dùng cho đồ gỗ.  

 
Nhóm 20: Phụ kiện gá lắp dùng cho rèm cửa (không bằng kim loại); móc cài làm bằng 
nhựa thay thế cho kim loại; đinh (không làm bằng kim loại); cái chêm (chèn) không làm 
bằng kim loại; đai ốc (không làm bằng kim loại); ốc vít (không làm bằng kim loại); đinh 
đầu bẹt không làm bằng kim loại); bu-lông (không làm bằng kim loại); đinh tán (không 
làm bằng kim loại); bánh xe nhỏ (không làm bằng kim loại); vòng đệm (không làm bằng 
kim loại, cao su hay sợi lưu hóa và không phải là bộ phận của máy móc); khoá (không 
phải là khóa điện và không làm bằng kim loại); khung tủ bằng kim loại (đồ đạc nội thất).  
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(210) 4-2010-27526 (220) 28.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.2; 26.3.1; 24.15.21 
(731) K.K. MURAKOSHI SEIKOH    (JP) 

6-35, Midoricho 5-chome, Koganei-shi, 
Tokyo 1840003, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Cái hãm cửa (không chạy bằng điện, bằng kim loại); bản lề bằng kim loại; tay 

nắm cửa dạng đòn bẩy (bằng kim loại); khung cửa bằng kim loại; phụ kiện gá lắp bằng 
kim loại dùng cho cửa kéo; phụ kiện gá lắp bằng kim loại dùng cho cửa xếp; thanh ray 
trượt bằng kim loại; phụ kiện gá lắp làm bằng kim loại dùng để bảo vệ cửa khỏi sự cong, 
vênh; tay nắm cửa dạng quả đấm (bằng kim loại); khung kim loại dùng cho hòm dụng cụ 
bằng kim loại; tấm ván làm kệ bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại có thể dùng để 
gõ cửa; ròng rọc và con lăn dùng cho cửa kéo (làm bằng kim loại); cửa làm bằng kim 
loại (thuộc nhóm này); bu-lông làm bằng kim loại; đai ốc làm bằng kim loại; đinh vít 
làm bằng kim loại; đinh làm bằng kim loại; cái chêm (chèn) làm bằng kim loại; chốt làm 
bằng kim loại; vòng đệm làm bằng kim loại (dùng cho đinh, ốc vít, bu lông, bản lề); ốc 
vít làm bằng kim loại; đinh đầu bẹt làm bằng kim loại; đinh tán bằng kim loại; phụ kiện 
gá lắp làm bằng kim loại dùng cho đồ gỗ.   

 
Nhóm 20: Phụ kiện gá lắp dùng cho rèm cửa (không bằng kim loại); móc cài làm bằng 
nhựa thay thế cho kim loại; đinh (không làm bằng kim loại); cái chêm (chèn) không làm 
bằng kim loại; đai ốc (không làm bằng kim loại); ốc vít (không làm bằng kim loại); đinh 
đầu bẹt không làm bằng kim loại); bu-lông (không làm bằng kim loại); đinh tán (không 
làm bằng kim loại); bánh xe nhỏ (không làm bằng kim loại); vòng đệm (không làm bằng 
kim loại, cao su hay sợi lưu hóa và không phải là bộ phận của máy móc); khoá (không 
phải là khóa điện và không làm bằng kim loại); khung tủ bằng kim loại (đồ đạc nội thất).  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27575 (220) 28.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) ROVATTI A. & FIGLI POMPE S.P.A  

(IT) 
Via Trento, 22/24 42042 Fabbrico (RE) 
Italy.  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy bơm li tâm; máy bơm khí nén; máy bơm mỡ để bôi trơn; 

máy bơm chân không; máy phát điện xoay chiều.   
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(210) 4-2010-27600 (220) 29.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nhất Thành  (VN) 
182 phố Vọng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng, cửa nhựa, khung nhựa có lõi thép gia cường, tấm lợp bằng 

nhựa, gỗ xây dựng, gỗ lát sàn nhà.  
 

Nhóm 20: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ dùng cho mục đích trang trí làm bằng các chất 
liệu gỗ, mây, tre, cói, sậy, liễu, gốm, sứ, xương, ngà voi, hổ phách, xà cừ; đồ gỗ dùng 
trong gia đình và văn phòng, cụ thể là: tủ gỗ; giường ngủ; đệm cao su tự nhiên, đệm cao 
su bằng bọt nhân tạo hoặc chất dẻo dạng tấm-thanh-khối; ghế sofa.  

 
Nhóm 21: Thanh treo khăn bằng kim loại, vòng treo khăn bằng kim loại, móc treo bằng 
kim loại (dùng để treo khăn hoặc giấy); chai đựng nước, bình đựng nước, bình cách 
nhiệt, hộp giữ tươi thực phẩm.  

 
Nhóm 22: Lều dùng cho đi cắm trại hoặc leo núi, mái che mưa bằng vật liệu tổng hợp và 
vải dệt, mái che nắng bằng vật liệu tổng hợp và vải dệt; sợi bông; sợi vô cơ dùng để dệt; 
sợi làm bằng chất dẻo dùng trong ngành dệt.  

 
 

(210) 4-2010-27601 (220) 29.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nhất Thành   (VN) 
182 phố Vọng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 23: Chỉ; chỉ thêu; sợi cao su dùng cho ngành dệt; sợi chỉ tơ nhân tạo; sợi len; sợi 

dệt.  
 

Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; khăn trải giường; màn cửa làm bằng vải dệt; áo gối; 
bao gối; chăn (mÒn) bông; rèm treo tường bằng vải dệt; ga trải giường; vải dệt kim; chăn 
(mÒn) đắp bằng vải dệt; vải dệt dùng trong sản xuất quần áo.  

 
Nhóm 25: Quần áo cho người lớn và trẻ em; quần áo thời trang; giầy dép; mũ nón; cà 
vạt.  

 
Nhóm 26: Tranh thêu; trang sức cho quần áo như: khuy móc áo cánh; đồ thêu bằng bạc; 
hoa nhân tạo; đăng ten; đồ trang sức cho tóc như: cặp tóc (thuộc nhóm này). 
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Nhóm 27: Thảm; chiếu; vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán tường; thảm dùng 
cho ôtô; thảm chống trơn.  

 
 
 

(210) 4-2010-27603 (220) 29.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nhất Thành   (VN) 
182 phố Vọng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu hoa quả, rượu sa kê, rượu uýtky, rượu branđi, rượu vốtca.  
 

Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá sợi, sản phẩm thuốc lá, bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, vật dụng của người hút thuốc lá.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ tư vấn viễn thông, dịch vụ tư vấn truyền tải dữ liệu toàn cầu, truyền 
hình cáp, cho thuê thiết bị viễn thông, cho thuê modem.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; mạ điện các kim loại (như mạ vàng, bạc, crôm, đồng, inox, 
kẽm); dịch vụ gia công các sản phẩm bằng kim loại (bàn, ghế, tủ, giá); dịch vụ gia công 
chất dẻo; dịch vụ gia công đá, cụ thể là đẽo gọt đá theo đơn đặt hàng.  

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo, hội nghị chuyên đề; tổ chức các cuộc thi giáo 
dục và giải trí; trưng bày bảo tàng triển lãm (nhằm mục đích giáo dục và giải trí). 

 
 
 

(210) 4-2010-27608 (220) 29.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 15.7.11 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Tâm 
Vòng Bi  (VN) 
60/74 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: ổ trục dùng cho xe cộ đi bằng đường bộ: ổ trục (dùng trong trục bánh và trục 

lái xe), ổ bi xuyên tâm (dùng trong bộ ly hợp xe), ổ bi chặn (dùng trong tay lái xe), ổ đũa 
hình trụ (dùng trong hộp số xe), ổ đũa côn (dùng trong bánh xe), ổ đũa cầu (dùng ở cầu 
xe).  
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(210) 4-2010-27640 (220) 29.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) MITSUI KAGAKU TOHCELLO 

KABUSHIKI KAISHA (ALSO KNOWN 
AS MITSUI CHEMICALS TOHCELLO, 
INC.)  (JP) 
7 Kandamitoshiro-cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm.  

 
 

(210) 4-2010-27642 (220) 29.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12 
(731) OLIVE TELECOMMUNICATION (P) 

LTD.   (IN) 
862, Udyog Vihar, Phase V, Gurgaon-
122016, Haryana, India  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh có chức năng máy vi tính và xem ti vi.  

 
 

(210) 4-2010-27720 (220) 30.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần VINCOM 

(VINCOM JSC)  (VN) 
191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại; quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng hóa; 

quảng cáo phi thương mại; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo (bao gồm cả việc tạo ra 
và thực hiện mẫu quảng cáo trên mọi chất liệu ngoại trừ thiết kế); cho thuê biển quảng 
cáo; quảng cáo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; dịch vụ mua bán các mặt 
hàng công nghiệp (máy điều khiển tự động), nông nghiệp (máy móc nông nghiệp, máy 
gặt hái, máy xén cỏ, máy tách hạt), xây dựng (vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi 
kim loại), phương tiện vận tải, hàng điện tử (ti vi, loa đài), thiết bị tin học, hàng điện lạnh 
(tủ lạnh, điều hòa), hàng điện dân dụng (bàn là nồi cơm điện), thiết bị tự động hóa (bộ 
điều khiển tự động, aptomat), thiết bị bảo vệ phòng chống trộm tự động, hàng nông sản 
(lúa gạo), lâm sản (gỗ) và thủy hải sản (tôm, cá); đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa (cho 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
666 

tất cả hàng hóa nói trên); tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; quan hệ công chúng 
(PR); tổ chức sự kiện thương mại; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet 
cho tất cả hàng hóa nói trên).  

 
Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; kinh doanh sàn bất động sản; đại lý bất 
động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ mua và bán bất động sản; quản lý bất động sản, 
tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm; dịch vụ thẩm định bất động sản; dịch vụ cho 
thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo 
vệ; dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy và xe đạp; du lịch.  

 
Nhóm 41: Trung tâm trò chơi (chơi game) điện tử; phòng tập thể dục, thể thao; dịch vụ 
vui chơi giải trí bao gồm bi-a, trò chơi trên cạn, trò chơi dưới nước và bơi lội; dịch vụ 
cho thuê phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ 
tắm hơi và xoa bóp.  

 
 

(210) 4-2010-27721 (220) 30.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển địa ốc thành phố 
Hoàng Gia (ROYAL CITY., JSC)  
(VN) 
Số 74, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại; quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng hóa; 

quảng cáo phi thương mại; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo bao gồm cả việc tạo ra 
và thực hiện mẫu quảng cáo trên mọi chất liệu (ngoại trừ thiết kế); cho thuê biển quảng 
cáo; quảng cáo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; dịch vụ mua bán các mặt 
hàng công nghiệp (máy điều khiển tự động), nông nghiệp (máy nông nghiệp, máy gặt 
hái, máy xén cỏ, máy tách hạt), xây dựng (vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim 
loại), phương tiện vận tải, hàng điện tử (ti vi, loa đài), thiết bị tin học, hàng điện lạnh (tủ 
lạnh, điều hòa), hàng điện dân dụng (bàn là, nồi cơm điện), thiết bị tự động hóa (thiết bị 
điều khiển từ xa, aptomat), thiết bị bảo vệ phòng chống trộm tự động, hàng nông sản (lúa 
gạo), lâm sản (gỗ) và thủy hải sản (tôm, cá); đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa (cho tất 
cả hàng hóa nói trên); tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; quan hệ công chúng (PR); 
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tổ chức sự kiện thương mại; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet cho 
tất cả hàng hóa nói trên).  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh sàn bất động sản; đại lý bất động sản; 
môi giới bất động sản; dịch vụ mua và bán bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà 
căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất động sản); dịch vụ thẩm định bất động sản; dịch 
vụ cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở, tư vấn 
đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật); đầu tư vốn, quỹ đầu tư; dịch vụ chào và bán cổ 
phiếu công ty ra công chúng.  

 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước đô 
thị; san lấp mặt bằng; lắp đặt mạng lưới cấp điện điện áp 35KV; lắp đặt trang thiết bị và 
trang trí nội - ngoại thất, dịch vụ lau rửa bên trong và bên tòa nhà; xây dựng sân gôn 
(goft); xây dựng khu du lịch sinh thái; xây dựng công viên cây xanh, công viên nước, 
vườn trại giải trí; dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng công trình.  

 

Nhóm 38: Truyền hình, truyền hình cáp; cung cấp quyền truy cập và mạng internet; 
truyền tin và hình ảnh có sự hỗ trợ của máy tính; thư điện tử; tin nhắn điện thoại di động.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo 
vệ; dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy và xe đạp; du lịch; du lịch sinh thái.  

 
Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; phòng tập thể dục, thể thao; trung tâm 
trò chơi (chơi game) điện tử; dịch vụ vui chơi giải trí bao gồm bi-a, trò chơi trên cạn, trò 
chơi dưới nước và bơi lội; chơi gôn; dịch vụ cung cấp trang thiết bị chơi gôn; dịch vụ câu 
lạc bộ chơi gôn; dịch vụ dạy chơi gôn; dịch vụ giải trí trong khu du lịch sinh thái; dịch 
vụ vui chơi trong công viên cây xanh, trong công viên nước và vườn trại giải trí; dịch vụ 
cho thuê phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ 
tắm hơi và xoa bóp.  

 
 

(210) 4-2010-27722 (220) 30.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(591) Vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển địa ốc thành phố 
Hoàng Gia (ROYAL CITY., JSC)  
(VN) 
Số 74, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại; quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng hóa; 
quảng cáo phi thương mại; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo bao gồm cả việc tạo ra 
và thực hiện mẫu quảng cáo trên mọi chất liệu (ngoại trừ thiết kế); quảng cáo thông qua 
các phương tiện thông tin đại chúng; dịch vụ mua bán các mặt hàng công nghiệp (máy 
điều khiển tự động), nông nghiệp (máy nông nghiệp, máy gặt hái, máy xén cỏ, máy tách 
hạt), xây dựng (vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại), phương tiện vận tải, 
hàng điện tử (ti vi, loa đài), thiết bị tin học, hàng điện lạnh (tủ lạnh, điều hòa), hàng điện 
dân dụng (bàn là, nồi cơm điện), thiết bị tự động hóa (thiết bị điều khiển từ xa, aptomat), 
thiết bị bảo vệ phòng chống trộm tự động, hàng nông sản (lúa gạo), lâm sản (gỗ) và thủy 
hải sản (tôm, cá); đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa (cho tất cả hàng hóa nói trên); tổ 
chức hội chợ, triển lãm thương mại; quan hệ công chúng (PR); tổ chức sự kiện thương 
mại; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet cho tất cả hàng hóa nói trên).  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh sàn bất động sản; đại lý bất động sản; 
môi giới bất động sản; dịch vụ mua và bán bất động sản, quản lý bất động sản, tòa nhà 
căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất động sản); dịch vụ thẩm định bất động sản; dịch 
vụ cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng; gian hàng, quầy hàng và nhà ở; tư vấn 
đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật); đầu tư vốn; quỹ đầu tư; dịch vụ chào và bán cổ 
phiếu công ty ra công chúng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước đô 
thị; san lấp mặt bằng; lắp đặt mạng lưới cấp điện điện áp 35KV; lắp đặt trang thiết bị và 
trang trí nội - ngoại thất, dịch vụ lau rửa bên trong và bên tòa nhà; xây dựng sân gôn 
(goft); xây dựng khu du lịch sinh thái; xây dựng công viên cây xanh, công viên nước, 
vườn trại giải trí; dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng công trình.  

 
Nhóm 38: Truyền hình, truyền hình cáp; cung cấp quyền truy cập và mạng internet; 
truyền tin và hình ảnh có sự hỗ trợ của máy tính; thư điện tử; tin nhắn điện thoại di động.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo 
vệ, dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy và xe đạp; du lịch; du lịch sinh thái. 

 
Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; phòng tập thể dục, thể thao; trung tâm 
trò chơi (chơi game) điện tử; dịch vụ vui chơi giải trí bao gồm bi-a, trò chơi trên cạn, trò 
chơi dưới nước và bơi lội; chơi gôn; dịch vụ cung cấp trang thiết bị phục vụ cho chơi 
gôn; dịch vụ câu lạc bộ chơi gôn; dịch vụ dạy chơi gôn; dịch vụ giải trí trong khu du lịch 
sinh thái; dịch vụ vui chơi trong công viên cây xanh, trong công viên nước và vườn trại 
giải trí; dịch vụ cho thuê phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ; dịch vụ 
tắm hơi và xoa bóp. 

 
 
 

(210) 4-2010-27748 (220) 30.12.2010 
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  (441) 27.06.2011 
(531) 24.5.1; 18.3.23; 18.3.2; 26.11.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh biển đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Phúc Thiện Minh   (VN) 
481 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn điều hành kinh doanh; sao chụp; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn tổ chức 

kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ về thương mại; xử lý văn bản.  
 
 

(210) 4-2010-27790 (220) 30.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.5.1; A2.5.23; A2.5.24; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Trắng, cam, đỏ, vàng, xanh da trời 
(731) Fundaciãn Escuela Nueva 

Volvamos a la Gente    (US) 
Calle 39 No. 21-57. Bogota D.C., 
COLOMBIA - South America  

(540) 

   

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ dạy học (trừ các thiết bị máy móc); đồ dùng cho trường học (văn 

phòng phẩm); dụng cụ viết; tài liệu viết; sách; dụng cụ vẽ.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ dạy học; dịch vụ đào tạo; xuất bản sách; dịch vụ 
đánh giá giáo dục, dịch vụ gia sư.  

 
 

(210) 4-2010-27791 (220) 30.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.5.1; A2.5.23; A2.5.24; 2.7.23; 4.5.3 
(591) Trắng, cam, đỏ, vàng, xanh da trời 
(731) Fundaciãn Escuela Nueva 

Volvamos a la Gente    (US) 
Calle 39 No. 21-57. Bogota D.C., 
COLOMBIA - South America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ dạy học (trừ các thiết bị máy móc); đồ dùng cho trường học (văn 

phòng phẩm); dụng cụ viết; tài liệu viết; sách; dụng cụ vẽ.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ dạy học; dịch vụ đào tạo; xuất bản sách; dịch vụ 
đánh giá giáo dục, dịch vụ gia sư.  
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(210) 4-2010-27792 (220) 30.12.2010 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.5.1; A2.5.23; A2.5.24; 2.7.23; 4.5.3 
(591) Trắng, cam, đỏ, vàng, xanh da trời 
(731) Fundaciãn Escuela Nueva 

Volvamos a la Gente    (US) 
Calle 39 No. 21-57. Bogota D.C., 
COLOMBIA - South America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ dạy học (trừ các thiết bị máy móc); đồ dùng cho trường học (văn 

phòng phẩm); dụng cụ viết; tài liệu viết; sách; dụng cụ vẽ.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ dạy học; dịch vụ đào tạo; xuất bản sách; dịch vụ 
đánh giá giáo dục, dịch vụ gia sư.  

 
 
 

(210) 4-2011-00002 (220) 04.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Huy Liêm  (VN) 
Số 34 A, phố Cao Bá Quát, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, thảm, 

đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh, đồ 
điện gia dụng (máy giặt, điều hoà, tủ lạnh, máy sấy, lò vi sóng, bếp điện, máy sấy, bếp 
điện từ, nồi áp suất điện, cây nóng lạnh, máy lọc không khí, bình thuỷ điện, bình siêu 
tốc, máy khử độc thực phẩm, máy hút bụi, máy hút ẩm, máy pha cà phê, máy sấy tóc, 
máy rửa bát, máy hút mùi, máy xay sinh tố bằng điện, máy ép trái cây bằng điện, máy 
vắt cam bằng điện, máy đánh trứng bằng điện, quạt điện, đầu video, đầu thu kỹ thuật số, 
đầu đọc đĩa dùng cho gia đình, đầu phát HD (một loại đầu đọc tín hiệu điện tử có độ 
phân giải cao)), giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất (ghế sô pha, bàn kê máy tính, giá để 
đèn, giường xếp, ghế xếp, giá treo quần áo, kệ để ti vi), đèn và bộ đèn điện, máy tăng 
âm, đầu kỹ thuật số, ti vi, tủ lạnh, cửa cuốn thủ công, cửa cuốn tự động; tư vấn quản lý 
kinh doanh; quảng cáo.  

 
 
 

(210) 4-2011-00080 (220) 04.01.2011 
  (441) 27.06.2011 
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(531) 26.3.1; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH phát triển 

khoa học quốc tế Trường 
Sinh  (VN) 
Km 10, phường Yên Thế, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán chế phẩm đặc trị bệnh cho giống vật nuôi trong nuôi trồng 

thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa dược dùng trong y học, dược phẩm và thực phẩm chức 
năng.  

 
 

(210) 4-2011-00081 (220) 04.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH phát triển 

quốc tế khoa học Trường 
Sinh  (VN) 
Km10, phường Yên Thế, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm đặc trị bệnh cho giống vật nuôi trong nuôi trồng thuỷ sản; chế 

phẩm sinh học, hoá dược dùng trong y học; dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-00082 (220) 04.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH phát triển 

quốc tế khoa học Trường 
Sinh  (VN) 
Km 10, phường Yên Thế, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm đặc trị bệnh cho giống vật nuôi trong nuôi trồng thuỷ sản; chế 

phẩm sinh học, hoá dược dùng trong y học; dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-00083 (220) 04.01.2011 
  (441) 27.06.2011 
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(731) Công ty TNHH phát triển 

khoa học quốc tế Trường 
Sinh  (VN) 
Km 10, phường Yên Thế, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm đặc trị bệnh cho giống vật nuôi trong nuôi trồng thủy sản; chế 

phẩm sinh học, hóa dược dùng trong y học; dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2011-00133 (220) 05.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.3; 26.1.5; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty CP A&H Hà Anh  (VN) 
66 Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (có cồn). 

 
 
 

(210) 4-2011-00162 (220) 05.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; A5.1.16; A5.1.5; 3.7.17 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng 
(731) NANJING POTOMAC BEAUTY & 

HEALTH CARE CO., LTD   (CN) 
No. 5 Tianpu Road, Pukou Economical 
Development Zone, Nanjing City, 
Jiangsu Province, P.R.China, 211800  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống được chế trên cơ sở ca cao; kẹo viên (bánh kẹo); kẹo ong dùng cho 

người; đồ ăn có bột; nước hãm, không dùng cho mục đích y tế dùng làm hương liệu; men 
dạng viên, không dùng cho mục đích y tế.  

 
 
(210) 4-2011-00216 (220) 06.01.2011 
  (441) 27.06.2011 
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(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Đại Phúc Nhân  
(VN) 
Số 299 tổ Voi Phục, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm boor sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức 

năng; dược phẩm; thuốc bắc; rượu thuốc.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-00217 (220) 06.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản Xuất và 
thương mại Đại Phúc Nhân  
(VN) 
Số 299 tổ Voi Phục, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức 

năng; dược phẩm; thuốc bắc; rượu thuốc. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-00310 (220) 07.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Tây Âu   (VN) 
284/12 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
(210) 4-2011-00354 (220) 07.01.2011 
  (441) 27.06.2011 
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  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại Chấn 
Vinh  (VN) 
44 Bến Phú Định, phường 16, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước yến (đồ uống), nước nha đam (đồ uống), nước tim nhân sen (đồ uống), 

đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả (đồ uống). 
 

Nhóm 35: Mua bán: nước yến, nước nha đam, nước tim nhân sen, đồ uống không có cồn, 
đồ uống hoa quả, sữa đậu nành. 

 
 

(210) 4-2011-00373 (220) 10.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất và xuất nhập khẩu 
Nghị Thành   (VN) 
179 Gia Phú, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máng đèn, bộ chỉnh dòng điện (tăng phô) dùng cho đèn ống, bóng 

đèn, ổ cắm điện các loại, dây điện, bộ khởi động dùng cho đèn ống (con chuột). 
 
 

(210) 4-2011-00453 (220) 10.01.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 85096153 29.10.2010 US 

  
(731) MOTOROLA TRADEMARK 

HOLDINGS, LLC   (US) 
600 North US Highway 45 Libertyville, 
IL 60048, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động.  

 
 
 

(210) 4-2011-00454 (220) 10.01.2011 
  (441) 27.06.2011 
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(300) 85116689 26.08.2010 US 
  
(731) MOTOROLA TRADEMARK 

HOLDINGS, LLC   (US) 
600 North US Highway 45 Libertyville, 
IL 60048, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; thiết bị điện tử di động cầm tay cụ thể như: điện thoại di 

động cầm tay, máy tính xách tay.  
 
 

(210) 4-2011-00546 (220) 11.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 1.15.23; 3.7.17 
(731) Công ty TNHH quảng cáo Dế 

MÌn  (VN) 
315/6D Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên đài phát thanh, quảng cáo bằng 

truyền hình, tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo, dịch 
vụ mua bán máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-00547 (220) 11.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH quảng cáo Dế 

MÌn  (VN) 
315/6D Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên đài phát thanh, quảng cáo bàng 

truyền hình, tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo, dịch 
vụ mua bán máy tính.  

 
 
 

(210) 4-2011-00555 (220) 12.01.2011 
  (441) 27.06.2011 
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(531) 26.3.3; 26.3.4; A25.7.21 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Việt Mỹ   (VN) 
103 đường số 30, khu phố 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống; dịch vụ sơn, dịch vụ đặt đường ống; 

sửa chữa điện; dịch vụ cho thuê công cụ hoặc vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 42: Kiểm tra dự án xây dựng. 
 
 

(210) 4-2011-00588 (220) 12.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 
S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá; phân hữu cơ; phân hữu cơ khoáng; phân vi sinh.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao khoa học và công nghệ; nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt. 
 
 

(210) 4-2011-00589 (220) 12.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 
S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá; phân hữu cơ; phân hữu cơ khoáng; phân vi sinh.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao khoa học và công nghệ; nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt.   
 
(210) 4-2011-00590 (220) 12.01.2011 
  (441) 27.06.2011 
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(531) 26.4.1; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 
S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá; phân hữu cơ; phân hữu cơ khoáng; phân vi sinh.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao khoa học và công nghệ và nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt.   
 
 
 
 

(210) 4-2011-00597 (220) 12.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) MR. SOMKIAT 

WANNAWATANAPONG   (TH) 
1015 Moo 1, Sukhumvit Km. 34, 
Bangpoomai, A. Muang, Samutprakarn 
10280, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại; tấm/thanh trang trí bằng kim loại; dây đeo chìa khóa 

bằng kim loại; tủ bằng kim loại; khung bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại.  
 

Nhóm 14: Dây đeo tay đồng hồ; dây đeo chìa khóa bằng da; vòng cổ; đồ trang sức (đồ 
kim hoàn).  

 
Nhóm 18: Túi xách bằng da; túi đeo vai bằng da; va li bằng da; túi đựng tài liệu bằng da; 
ví nam/ví nữ bằng da; cặp nhỏ đựng tài liệu cá nhân, tiền giấy bằng da.  

 
Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); giầy, quần áo, khăn quàng cổ, bít tất ngắn, mũ. 

 
Nhóm 26: Khóa thắt lưng (phụ kiện cho trang phục); cúc áo (đồ kim hoàn). 

 
Nhóm 34: Bật lửa. 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
678 

(210) 4-2011-00658 (220) 12.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.13.1; 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH phòng khám đa 

khoa Vạn Phước   (VN) 
307F Nguyễn Văn Linh, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, dụng cụ nha khoa,dụng cụ và thiết bị y tế. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; trám răng; điều trị tuỷ răng; phục hình răng cố định và răng 
tháo ráp; chụp hình răng; cắm ghép răng. 

 
 

(210) 4-2011-00684 (220) 13.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.1.12; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thái Bảo   (VN) 
ấp Cổ Tháp A, xã Nguyệt Hóa, huyện 
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 40: Gia công các mặt hàng từ thân dừa, trái dừa như: mùn dừa, sợi sơ dừa.  

 
 

(210) 4-2011-00783 (220) 13.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.7.17 
(591) Đen, trắng, xanh dương 
(731) AUWELD INTERNATIONAL PTE 

LTD   (SG) 
1 Shipyard Road Singapore 628128  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Que hàn; dây hàn MIG; hợp kim thép; hợp kim của kim loại thường; dây 

nhôm; gang để luyện thép; quặng crôm; crôm; cuộn dây bằng kim loại thường; thanh 
kim loại cán nguội; đai thép cán nguội; thanh kim loại có phủ chất trợ dung; thanh kim 
loại có phủ chất trợ dung dùng để hàn; dây kim loại có phủ chất trợ dung; dây sắt; dây 
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kim loại thường; khuôn để đúc thỏi bằng kim loại; molipđen; quặng kim loại; hợp kim 
thép; cuộn thép; thép dạng dây cuộn; thép dạng dải; đai thép; dây thép; thanh kim loại 
dùng để hàng; kim loại dùng để hàn; thép dùng để hàn; dây kim loại dùng để hàn; dây 
cáp; thanh thép cuộn tròn. 

 
Nhóm 07: ống hàn để cắt chạy bằng ga; máy cắt chạy bằng ga; thiết bị để cắt chạy bằng 
ga; máy cắt kim loại (chạy bằng ga); máy cắt cầm tay chạy bằng ga; máy hàn nóng sáng 
chạy điện; máy hàn điện trở chạy điện; máy hàn có tia lửa chạy điện; máy hàn chạy bằng 
ga; máy hàn cao tần; máy hàn điện trở (chạy bằng ga); máy hàn kim loại; máy hàn kim 
loại (chạy bằng ga); bộ điều chỉnh dùng cho máy hàn (bộ phận của máy); máy hàn (chạy 
điện); máy hàn dây; máy công cụ cầm tay vận hành bằng khí (trừ loại thao tác thủ công). 

 
Nhóm 08: Đèn hàn xì cầm tay dùng để cắt kim loại (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công) 
và các bộ phận kèm theo; dụng cụ để mài bằng kim loại cụ thể là đĩa mài kim loại (dụng 
cụ cầm tay thao tác thủ công); thiết bị cầm tay dùng để mài (dụng cụ cầm tay thao tác 
thủ công); dụng cụ mài bằng kim cương (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); dụng cụ 
xoay hình đĩa (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); đĩa mài bằng đá nhám; đĩa mài (dụng 
cụ cầm tay thao tác thủ công); dụng cụ làm sạch đá mài (dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công); đá mài (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); dụng cụ cầm tay dùng để mài. 

 
Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; màn che để bảo vệ mặt, mặt nạ che mặt, mặt nạ hô hấp, tất cả 
dùng để bảo vệ công nhân; máy hô hấp dùng để lọc không khí; cái che mắt cho đỡ chói, 
gọng kính, mắt kính, kính đeo mắt (quang học), kính đeo mắt an toàn, kính bảo hộ, thấu 
kính quang học; dụng cụ bảo vệ tai; găng tay và quần áo bảo hộ để chống tai nan; đai an 
toàn và lưới an toàn dùng để chống ngã của công nhân hoặc người chuyên leo trèo; dây 
đai cơ thể (dây an toàn); áo phao cứu sinh; thiết bị bảo hộ cá nhân chống tai nan hoặc bị 
thương; đồ mặc bằng da bảo hộ chống tai nạn hoặc bị thương; thiết bị hàn bằng điện; 
thiết bị hàn bằng hồ quang điện; điện cực dùng để hàn; thiết bị cắt bằng hồ quang điện; 
thiết bị hàn vật liệu bằng điện. 

 
Nhóm 11: Lò sấy công nghiệp dùng cho mục đích hàn; thiết bị làm lạnh nước; phụ tùng 
điều chỉnh và an toàn cho thiết bị hàn hoặc cắt dùng gas; đèn đốt bằng gas. 

 
Nhóm 17: ống mềm bằng cao su dùng cho gas và không khí; băng dính không dùng cho 
mục đích văn phòng, y tế hoặc gia đình; cáp (vật liệu cách ly cho dòng điện hàn); tấm 
phủ hàn bằng sợi thuỷ tinh dùng để cách điện và nhiệt; ống nước bằng nhựa mềm; găng 
tay cách điện và nhiệt. 
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(210) 4-2011-00798 (220) 14.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.6; A25.7.6 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OVI CABLES Việt 
Nam  (VN) 
Lô E-4A1-CN và lô E-4B1-CN, khu 
công nghiệp Mỹ Phước 2, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện và dây cáp điện; công tắc điện, dụng cụ chuyển mạch điện.  

 
 

(210) 4-2011-00828 (220) 14.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Hoàng Hà  (VN) 
316B lô B1, chung cư phường 03, quận 
04, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn LED; đèn điện.  

 
 

(210) 4-2011-00853 (220) 14.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoa Đăng  (VN) 
Khu tái định cư Phai Luông, phường Chi 
Lăng, thành phố Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 28: Pháo phụt bằng giấy dùng trong lễ hội. 

 
 
(210) 

 
4-2011-00894 

 
(220) 

 
17.01.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Nâu đất, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoáng sản 
luyện kim Hà Nội   (VN) 
Số 65, phố Linh Lang, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán khoáng sản. 
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Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản. 
 

Nhóm 37: Khai thác khoáng sản 
 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý và tái sử dụng các chất thải công nghiệp; chế biến, luyện kim. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, cung cấp các giải pháp và chuyển giao công nghệ trong lĩnh 
vực xử lý vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, nước thải, khí thải, chất thải rắn.  

 
 

(210) 4-2011-00924 (220) 17.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.14 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
trang trí nội thất Lâm Di  
(VN) 
595 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như chậu rửa, si phông dùng cho chậu rửa và bồn tắm, bồn rửa 

trong nhà vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2011-01077 (220) 18.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A3.7.24; 4.3.20 
(731) Hộ kinh doanh Ngọc Phượng  

(VN) 
21 Lưu Nhân Chú, phường 5, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ mát-xa (massage); thẩm mỹ viện; 

dịch vụ trang điểm; làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay.  
 
 

(210) 4-2011-01111 (220) 19.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Vân Anh  (VN) 
2/1E ấp Mới 2, xã Trung Chánh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em bao gồm: thú nhún con vịt, bập bênh thiên nga, đu quay bốn 
ghế gấu, xích đu hai máy bay, thú nhún cá heo.  

 
 

(210) 4-2011-01112 (220) 19.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, 

vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển La Ni   (VN) 
363 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc trừ nấm bệnh, thuốc trừ sâu bệnh.  
 
 

(210) 4-2011-01113 (220) 19.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.23; 24.15.2; 26.4.1; A24.15.13; 
26.11.3 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển La Ni    (VN) 
363 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc trừ nấm bệnh, thuốc trừ sâu bệnh. 
 
 

(210) 4-2011-01114 (220) 19.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10 
(731) NEXXEN CORPORATION   (KR) 

425-5, Jangan-Dong, Dongdaemun-Gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 03: Mặt nạ trang điểm; sữa thơm dưỡng da (mỹ phẩm); chất làm mát da (mỹ 
phẩm); kem lạnh (mỹ phẩm); kem làm sạch (mỹ phẩm); nước hoa; kem làm trắng da 
(mỹ phẩm); xà phòng tắm; dầu gội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-01117 (220) 19.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây đậm, nhạt 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Phúc 

Gia Hưng   (VN) 
8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn về hoạt động mua bán bất động sản; môi giới 

bất động sản. 
 
 

(210) 4-2011-01143 (220) 19.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.5.3 
(591) Xám nhạt, xám đậm, đỏ, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tiến Thành   (VN) 
Quốc lộ 1A, ấp An Trạch, xã An Hiệp, 
huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng gia dụng bằng inox cụ thể là: đồ dùng trong nhà tắm, đồ dùng 

trong nhà bếp, hàng trang trí nội ngoại thất. 
 
 

(210) 4-2011-01266 (220) 20.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A2.3.23; 2.3.1 
(731) TAREK KUDSI ALATTAR  (SY) 

Near Alhalboni Mosque - Alhalboni - 
Damascus - Syria 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thảo dược, trà thảo dược dùng trong y tế. 
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Nhóm 30: Trà; gạo; cà phê; chất thay thế cà phê; gia vị và đồ gia vị; mật ong; sản phẩm 
mật ong. 

 
Nhóm 31: Cây thảo dược (tươi); hạt giống cây thực vật; nấm tươi; cây thực vật. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01280 (220) 20.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.2.1; 26.5.1; A17.2.2 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) THE SIAM CEMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thu dọn phế liệu 
 

Nhóm 39: Cung cấp dịch vụ lo-gis-tic, bao gồm dịch vụ vận tải nội địa, dịch vụ chất 
hàng hóa và chứa hàng hóa bằng công-ten-nơ; dịch vụ giao nhận; dịch vụ lưu giữ hàng 
hóa trong nhà kho.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01281 (220) 20.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.2.1; 26.5.1; A17.2.2 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) THE SIAM CEMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ tái chế rác và phế thải; dịch vụ quản lý tro cụ thể là xử lý tro.  
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(210) 4-2011-01283 (220) 20.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.21 
(591) Đỏ, đen 
(731) THE SIAM CEMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thu dọn phế liệu 
 

Nhóm 39: Cung cấp dịch vụ lo-gis-tic, bao gồm dịch vụ vận tải nội địa, dịch vụ chất 
hàng hóa và chứa hàng hóa bằng công-ten-nơ; dịch vụ giao nhận; dịch vụ lưu giữ hàng 
hóa trong nhà kho.  

 
 

(210) 4-2011-01284 (220) 20.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.21 
(591) Đỏ, đen. 
(731) THE SIAM CEMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ tái chế rác và phế thải; dịch vụ quản lý tro cụ thể là xử lý tro.  

 
 

(210) 4-2011-01286 (220) 20.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1; 7.1.24; 3.13.5; A25.7.5 
(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng, nâu, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Huy Liệu   (VN)
Số 126-130 quốc lộ 1A, ấp Phước Thạnh, 
xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh 
Bạc Liêu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán gỗ, tủ, bàn, ghế, giường, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, 
xăng, dầu, nhớt, gas, ô tô, mô tô và phụ tùng các loại. 

 
Nhóm 36: Cho thuê nhà. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe, dịch vụ thi công xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp. 

 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công gỗ. 

 
 

(210) 4-2011-01350 (220) 21.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại thiết bị điện Việt 
Nam  (VN) 
Số 48 ngách 122/10, đường Vĩnh Tuy, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Mô tơ không dùng cho xe cộ mặt đất, máy phát điện, thiết bị nâng hạ.  
 

Nhóm 09:  Biến thế, thiết bị phân phối và điều khiển điện. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ngành cơ khí, chế tạo và văn phòng, máy phát điện, mô tơ 
điện, máy biến áp, ắcquy, bộ đổi điện, thiết bị phân phối, thiết bị nâng hạ, tủ điện và 
điều khiển điện, ôtô, xe có động cơ khác, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe có động cơ khác, 
các bộ phận phụ trợ của ôtô, các bộ phận phụ trợ của xe có động cơ, máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần 
mềm, sắt, thép và vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-01413 (220) 21.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 15.7.1; A1.1.10; 18.3.2; 
18.3.23 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

622   (VN) 
Đường Lê Hồng Phong, phường Trà An, 
quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 07: Bánh răng của máy công cụ (bằng kim loại); vòng bi (bằng kim loại); hộp số 
của máy công cụ; bộ phận điều khiển (tay nắm điều khiển của máy công cụ); bộ phận 
truyền động (cánh tay đòn truyền động của máy công cụ); xích truyền động của máy 
công cụ.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: xi măng; gạch; cát; sản phẩm từ 
đá vôi; thạch cao; cấu kiện bê tông đúc sẵn.  

 
Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến như: tôm; cá; chả làm từ cá; chả làm từ tôm; mỡ cá, bột 
cá. 

 
Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại và vật liệu xây dựng không bằng 
kim loại, mua bán xăng dầu, nhiên liệu dạng rắn, lỏng, khí, mua bán các loại máy móc 
và thiết bị máy công trình, mua bán thiết bị và vật liệu liên quan đến đóng tàu, mua bán 
máy và thiết bị phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp, đánh bắt thuỷ sản, mua bán các sản 
phẩm lâm sản, nông sản, thuỷ hải sản, mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mua 
bán gia súc, gia cầm, con giống của các loại gia súc gia cầm; xuất nhập khẩu hàng hoá.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư phát triển hạ tầng kinh doanh cao ốc văn phòng (đầu tư); đầu 
tư để xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (đầu tư). 

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải, cầu, 
đường, kè, đập; dịch vụ san lấp mặt bằng phục vụ xây dựng; dịch vụ đóng tàu thuyền và 
các cấu kiện nổi dạng tàu thuyền; sửa chữa tàu thuyền và các công trình xây dựng, lắp 
đặt hệ thống điện hạ thế, hệ thống cấp và thoát nước; dịch vụ khai thác than; dịch vụ 
giám sát thi công các công trình xây dựng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hoá và hành 
khách bằng đường hàng không, đường bộ và đường thuỷ; dịch vụ kho bãi; dịch vụ bốc 
xếp hàng hoá.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế công trình xây dựng; dịch vụ khảo sát công trình xây dựng;  
lập dự án đầu tư xây dựng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thuỷ hải sản; dịch vụ trồng rừng.  
 
 

(210) 4-2011-01414 (220) 21.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nam 

Phương   (VN) 
25 Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, dép, mũ, nón của nam và nữ, mua bán quần áo trẻ 
em, đồ chơi trẻ em, thú nhồi bông.  

 
 

(210) 4-2011-01450 (220) 24.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải 
An  (VN) 
Khu C - khu công nghiệp Nam Cấm, 
huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 29: Chả cá rán (chả me, chả xu, chả xương); chất chiết ra từ thịt cá. 
 

Nhóm 31: Các loại cá tươi nguyên con (còn sống). 
 
 

(210) 4-2011-01496 (220) 24.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) TRUE LOVE ETERNITY COMPANY  

(TW) 
12F.-7, No. 150, Fusing N. Rd., 
Jhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da chống nhăn; mặt nạ trang điểm; phấn dùng để trang điểm; mỹ 

phẩm dùng để chăm sóc da; kem làm trắng da; nước mỹ phẩm chứa chất chiết suất từ 
nhau thai.  

 
 

(210) 4-2011-01497 (220) 24.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) TRUE LOVE ETERNITY COMPANY  
(TW) 
12F.-7, No. 150, Fusing N. Rd., 
Jhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 
(DETECH) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng chống oxy hóa; thực phẩm chức năng chứa men lacto; 

thực phẩm chức năng làm từ nhau thai; thực phẩm chức năng gốc thực vật; thực phẩm 
chức năng chữa ki tin; thực phẩm chức năng chứa enzyme dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2011-01498 (220) 24.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) TRUE LOVE ETERNITY COMPANY  

(TW) 
12F.-7, No. 150, Fusing N. Rd., 
Jhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 
(DETECH) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng chống oxy hóa, thực phẩm chức năng chứa men lacto; 

thực phẩm chức năng làm từ nhau thai; thực phẩm chức năng gốc thực vật; thực phẩm 
chức năng chứa ki tin; thực phẩm chức năng chứa enzyme dùng trong ngành y.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01499 (220) 24.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) TRUE LOVE ETERNITY COMPANY  

(TW) 
12F.-7, No. 150, Fusing N. Rd., 
Jhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 
(DETECH) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da chống nhăn; mặt nạ trang điểm; phấn dùng để trang điểm; mỹ 

phẩm dùng để chăm sóc da; kem làm trắng da; nước mỹ phẩm chứa chất chiết suất từ 
nhau thai.   

 
 
 
 

(210) 4-2011-01505 (220) 24.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Đỏ tím, trắng, đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư Ngọc 
Bích   (VN) 
373B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 38: Viễn thông: dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình  
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(210) 4-2011-01521 (220) 25.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  

(VN) 
10/20 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước sơn móng các loại, mỹ phẩm các loại, dầu gội đầu các loại, xà phòng, 

bột nổi kim tuyến (mỹ phẩm), bột nổi (mỹ phẩm), mỹ phẩm trang trí móng các loại, 
thuốc bôi mi mắt (mát-ca-ra), kẻ mắt nước (chì kẻ mắt dạng nước, dùng để kẻ mắt khi 
trang điểm), bút kẻ mắt nước, móng tay giả, lông mi giả, bông rửa mặt (bông tẩm mỹ 
phẩm). 

 
 

(210) 4-2011-01522 (220) 25.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  

(VN) 
10/20 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 08: Kìm (kềm) cắt móng các loại, bấm móng các loại, giũa móng các loại, nhíp 

nhô lông mày các loại, kéo cắt tóc các loại, kéo tỉa lông mày, kéo cắt chỉ, dụng cụ chấm 
bi (dùng để chấm hoa văn trên móng tay), dụng cụ sủi da (dùng để sủi da khi sửa móng 
tay), bộ dụng cụ sửa móng tay, dao tỉa tóc, dao cạo râu các loại, bộ nặn mụn, dụng cụ 
bấm mi, dụng cụ chà gót, dụng cụ bấm móng giả. 

 
 

(210) 4-2011-01523 (220) 25.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt
(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  

(VN) 
10/20 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 08: Kìm (kềm) cắt móng các loại, bấm móng các loại, giũa móng các loại, nhíp 

nhổ lông mày các loại, kéo cắt tóc các loại, kéo tỉa lông mày, kéo cắt chỉ, dụng cụ chấm 
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bi (dùng để chấm hoa văn trên móng tay), dụng cụ sủi da (dùng để sủi da khi sửa móng 
tay), bộ dụng cụ sửa móng tay, dao tỉa tóc, dao cạo râu các loại, bộ nặn mụn, dụng cụ 
bấm mi, dụng cụ chà gót, dụng cụ bấm móng giả. 

 
 

(210) 4-2011-01524 (220) 25.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  

(VN) 
10/20 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh     

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 08: Kìm (kềm) cắt móng các loại, kéo tỉa lông mày, kéo cắt chỉ, dụng cụ sủi da 

(dùng để sủi da sau khi sửa móng tay), bộ dụng cụ sửa móng tay.  
 
 

(210) 4-2011-01525 (220) 25.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.2.7; 25.5.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  

(VN) 
10/20 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh     

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 08: Kìm (kềm) cắt móng các loại, bấm móng các loại, giũa móng các loại, nhíp 

nhổ lông mày các loại, dụng cụ chấm bi (dùng để chấm hoa văn trên móng tay), bộ dụng 
cụ sửa móng tay.  

 
 

(210) 4-2011-01526 (220) 25.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; A26.11.9; 25.5.2; 26.11.3 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  

(VN) 
10/20 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 08: Kìm (kềm) cắt móng các loại, bấm móng các loại, giũa móng các loại, nhíp 
nhổ lông mày các loại, dụng cụ chấm bi (dùng để chấm hoa văn trên móng tay), bộ dụng 
cụ sửa móng tay.  

 
 

(210) 4-2011-01586 (220) 25.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 18.3.23; 18.3.21; A1.1.12 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại xuất nhập khẩu 
Sao Mai  (VN) 
16 Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh, bộ điều chỉnh biến đổi ánh sáng, loa phóng thanh, 

micro, thiết bị tái tạo âm thanh, thiết bị và máy âm thanh. 
 
 

(210) 4-2011-01636 (220) 25.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ ¸ 
Châu   (VN) 
162C, Lê Trọng Tấn, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế, vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim 

điện não nội soi và siêu âm; điện cực dán y tế; đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân 
liệt, bơm kim tiêm dùng một lần.  

 
 

(210) 4-2011-01656 (220) 25.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.21; 1.15.23; A5.11.13 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh dương, vàng, 

trắng 
(731) Thân Đức Tuấn   (VN) 

927 Nguyễn Văn Khạ, xã Phạm Văn Cội, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
693 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo truyền thông; nghiên cứu thị trường; quản lý kinh doanh biểu diễn.  
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; đầu tư bất 
động sản; cho thuê căn hộ; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; đầu tư vốn. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt sửa chữa thiết bị điện; giám sát điều hành công việc xây dựng công 
trình; xây dựng vườn hoa công viên. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập bảng vẽ mặt bằng xây dựng; thiết kế trang trí nội 
thất. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống.  

 
Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám đa khoa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; thiết kế tạo dáng 
vườn hoa công viên. 

 
 
 

(210) 4-2011-01657 (220) 25.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 
(731) CALPIS CO., LTD.   (JP) 

4-1, Ebisu-Minami 2-chome, Shibuya-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, nước uống ngọt không chứa rượu, đồ uống (chất 

lỏng giống nước còn lại sau khi sữa chua đã đông lại); đồ uống từ quả không chứa cồn. 
 
 
 

(210) 4-2011-01658 (220) 25.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3; 24.15.3; 25.1.6; A24.15.11; 
A24.15.15 

(591) Xanh nước biển, xanh cốm, vàng, đen, 
trắng 

(731) Công ty Cổ phần niên giám 
thương hiệu  (VN) 
611 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy xử lý nước. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
694 

(210) 4-2011-01674 (220) 25.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; A11.3.4 
(591) Vàng, nâu, ghi xám, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Phạm 
Phan   (VN) 
120/27A Lê Văn Quới, khu phố 26, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê: trà (chè). 

 
 

(210) 4-2011-01675 (220) 26.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2; 26.3.4 
(731) NANNING MACHINERY PLANT OF 

GUANGXI.   (CN) 
No 48, Zhong Yao road, Nanning 
Guangxi, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện; máy cày; máy bơm nước; may gặt hái; 

động cơ diezel dùng cho máy nông cụ và các phụ tùng kèm theo.  
 

Nhóm 12: Xe cộ, ôtô; xe máy; xe đạp chạy bằng điện; động cơ điện dùng cho xe cộ mặt 
đất; xe tải chở hàng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các loại may móc dùng trong nông nghiệp, 
máy xay xát lúa gạo, máy tuốt lúa, máy xới, máy cày, máy bơm nước, máy nghiền, máy 
gặt hái, máy móc dùng trong công nghiệp, máy nén khí, động cơ diezel dùng cho máy 
nông cụ và các phụ tùng kèm, xe đạp điện, xe máy điện, xe cộ các loại; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm nhằm mục đích thương mại; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự.  

 
 

(210) 4-2011-01676 (220) 26.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) NANNING MACHINERY PLANT OF 
GUANGXI.   (CN) 
No 48, Zhong Yao road, Nanning 
Guangxi, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện; máy cày; máy bơm nước; máy gặt hái; 
động cơ diezel dùng cho máy nông cụ và các phụ tùng kèm theo.   

 
Nhóm 12: Xe cộ; ôtô; xe máy; xe đạp chạy bằng điện; động cơ điện dùng cho xe cộ mặt 
đất, xe tải chở hàng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các loại máy móc dùng trong nông nghiệp, 
máy xay xát lúa gạo, máy tuốt lúa, máy xới, máy cày, máy bơm nước, máy nghiền, máy 
gặt hái, máy móc dùng trong công nghiệp, máy nén khí, động cơ diezel dùng cho máy 
nông cụ và các phụ tùng kèm, xe đạp điện, xe máy điện, xe cộ các loại; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm nhằm mục đích thương mại; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự.   

 
 

(210) 4-2011-01677 (220) 26.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) NANNING MACHINERY PLANT OF 

GUANGXI.   (CN) 
No 48, Zhong Yao road, Nanning 
Guangxi, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện; máy cày; máy bơm nước; máy gặt hái; 

động cơ diezel dùng cho máy nông cụ và các phụ tùng kèm theo.   
 

Nhóm 12: Xe cộ; ôtô; xe máy; xe đạp chạy bằng điện; động cơ điện dùng cho xe cộ mặt 
đất, xe tải chở hàng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các loại máy móc dùng trong nông nghiệp, 
máy xay xát lúa gạo, máy tuốt lúa, máy xới, máy cày, máy bơm nước, máy nghiền, máy 
gặt hái, máy móc dùng trong công nghiệp, máy nén khí, động cơ diezel dùng cho máy 
nông cụ và các phụ tùng kèm, xe đạp điện, xe máy điện, xe cộ các loại; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm nhằm mục đích thương mại; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự.   

 
 

(210) 4-2011-01767 (220) 26.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Nâu, xanh biển đậm 
(731) HAN TAI TECHNOLOGY CO., LTD  

(TW) 
No. 134, Jhongyi Road, Rende 
Township, Tainan Country, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
696 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công  mạ kim loại; dịch vụ gia công chống rỉ cho kim loại; dịch 
vụ gia công cắt kim loại; dịch vụ gia công hàn kim loại; dịch vụ đánh bóng kim loại 
bằng vật liệu mài mòn. 

 
 

(210) 4-2011-01768 (220) 26.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) HAN TAI TECHNOLOGY CO., LTD  

(TW) 
No. 134, Jhongyi Road, Rende 
Township, Tainan Country, Taiwan.  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công mạ kim loại; dịch vụ gia công chống rỉ cho kim loại, dịch vụ 

gia công cắt kim loại, dịch vụ gia công hàn kim loại; dịch vụ đánh bóng kim loại bằng 
vật liệu mài mòn. 

 
 

(210) 4-2011-01834 (220) 27.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) KOGANEI CORPORATION   (JP) 

3-11-28, Midori-cho, Koganei-shi, 
Tokyo 184-8533, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Đầu nối làm bằng kim loại dùng cho ống dẫn. 
 

Nhóm 07: Bộ tụ khí; lưỡi cắt dùng để cắt kim loại (bộ phận của máy móc); hộp chứa 
dùng cho máy lọc; ngàm dùng để lắp ráp các linh kiện điện (cơ cấu máy hoặc bộ phận 
của máy móc); ngàm dùng để lắp ráp máy móc và thiết bị; van kiểm tra (bộ phận của 
máy móc); động cơ chạy bằng khí nén; máy dùng khí nén; bơm dùng khí nén; máy nén 
(máy móc); cơ cấu điều khiển của máy móc, động cơ hoặc mô tơ; bộ điều khiển thủy lực 
dùng cho máy móc, động cơ và mô tơ; bộ điều khiển hơi dùng cho máy móc, động cơ và 
mô tơ; bộ phận nối nhanh dùng cho đường ống dẫn khí (bộ phận của máy móc); bộ phận 
nối dùng cho đường ống dẫn khí (bộ phận của máy móc); cơ cấu ghép nối không dùng 
cho các phương tiện giao thông trên bộ; xi lanh dùng cho máy móc; pít-tông dùng cho xi 
lanh; màng ngăn của bơm; thiết bị đóng và mở cửa chạy bằng khí nén (bộ phận của máy 
móc); máy phun; máy lọc; bộ lọc (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); búa dùng khí 
nén; tay máy (máy điều khiển tự động) dùng để lắp ráp linh kiện điện tử; tay máy (máy 
điều khiển tự động) dùng để lắp ráp máy móc và thiết bị; máy điều khiển tự động (tay 
máy); khớp các đăng (bộ phận của máy móc); bơm mỡ dùng để bôi trơn (bộ phận của 
máy móc); cơ cấu tra dầu mỡ (bộ phận của máy); máy dùng để chế biến kim loại; thiết 
bị để gia công cơ khí; pít-tông trụ trượt; bộ điều chỉnh áp lực (bộ phận của máy); van áp 
lực (bộ phận của máy); trục in; bơm (máy); bơm (bộ phận của máy móc, mô tơ hoặc 
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động cơ); bơm chân không (máy); máy bơm chất lỏng; bộ giảm áp (bộ phận của máy 
móc); van giảm áp; bộ điều chỉnh (bộ phận của máy móc); người máy (máy móc); máy 
phân ly; máy tách hơi nước; máy tách dầu; pít-tông của bộ giảm xóc (bộ phận của máy 
móc); bộ truyền động dùng cho máy móc; bộ truyền động không dùng cho phương tiện 
giao thông trên bộ; van (bộ phận của máy móc); van xả (bộ phận của máy móc); thiết bị 
rửa; xi lanh nén chất lỏng (bộ phận của máy móc) (không dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ); xi lanh khí nén (bộ phận của máy móc) (không dùng cho phương tiện 
giao thông trên bộ); xi lanh thủy lực (bộ phận của máy móc) (không dùng cho phương 
tiện giao thông trên bộ); xi lanh được truyền động bởi động cơ điện (bộ phận của máy 
móc) (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); xi lanh nén không khí có dẫn 
hướng được sử dụng trong dây chuyền sản xuất các linh kiện điện tử, chẳng hạn như chip 
bán dẫn; bộ truyền động dao động; dụng cụ chạy khí nén (ngàm khí nén); bộ phận 
truyền động không tiếp xúc; thiết bị phủ và tẩy keo dán, mực và sơn dùng để sản xuất 
chất bán dẫn; van sôlênôit (van điều chỉnh tự động); thiết bị khử tĩnh điện dùng cho mục 
đích công nghiệp; thiết bị khử tĩnh điện; bộ truyền động; van ngắt điện dùng chân không 
(bộ phận của máy móc); bộ tạo chân không; ngàm chân không (cơ cấu máy hoặc bộ 
phận của máy móc); khớp nối trục của xi lanh dùng cho máy móc; giảm xóc (bộ phận 
máy móc không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); máy nén khí; van điều chỉnh 
áp suất khí (bộ phận của máy móc); bộ lọc khí; dụng cụ tra dầu mỡ hoạt động bằng khí 
nén; máy sấy khô khí nén; máy tách sương mù hoạt động bằng khí nén; van điều chỉnh 
dòng khí nén (bộ phận của máy móc); khớp nối ống dẫn khí nén, không làm bằng kim 
loại (bộ phận của máy móc); ống dùng để lắp đặt ống dẫn khí nén (bộ phận của máy 
móc).  

 
Nhóm 09: Thiết bị đo dung lượng; cuộn dây điện; cuộn dây điện từ; giá đỡ cho cuộn dây 
điện; đĩa compac (ghi sẵn); đĩa CD chứa dữ liệu chỉ đọc (ghi sẵn); chương trình máy tính 
có thể tải xuống được; phầm mềm máy tín; ghi sẵn; đầu nối (điện); đầu nối dùng cho đây 
điện; bộ nối (điện); bảng điều khiển (điện); máy dò; máy điện phân; thiết bị liên lạc; 
giao diện máy tính; thiết bị iôn hóa, không dùng để xử lý không khí; thiết bị mã hóa từ 
tính; thiết bị đo; dụng cụ đo (điện); máy tạo ôzôn; dụng cụ đo áp suất; bộ chỉ báo áp 
suất; thiết bị đo áp suất; van sôlênôit (công tắc điện từ); bộ ngắt (điện); thiết bị đầu cuối 
(điện); máy phát tín hiệu điện tử; máy phát dùng cho viễn thông; bộ máy phát dùng cho 
viễn thông; dụng cụ đo chân không; máy điện tử, thiết bị điện tử và các bộ phận của 
chúng; dụng cụ chạy khí nén có phần tiếp xúc được bọc cao su; bộ chuyển mạch gần; 
máy và thiết bị phân phối hoặc điều chỉnh công suất; máy đo và máy thử điện hoặc từ; 
dây dẫn điện.  

 
Nhóm 11: Thiết bị iôn hóa dùng để xử lý không khí; van xả khí dùng cho hệ thống sưởi 
nóng bằng hơi nước; thiết bị để khử muối; máy sấy khô không khí; máy hút ẩm không 
khí; thiết bị sấy khô; thiết bị và hệ thống sấy khô; bộ lọc (bộ phận của các thiết bị dân 
dụng hoặc công nghiệp); máy lọc khí gas (bộ phận của hệ thống gas); thiết bị lọc khí 
gas; hệ thống làm sạch nước thải; thiết bị làm mềm nước; hệ thống làm sạch nước; thiết 
bị và máy làm sạch nước.  

 
Nhóm 17: ống mềm, không làm bằng kim loại; đầu nối ống, không làm bằng kim loại; 
vòng đệm ống không làm bằng kim loại; vỏ bọc ống, không làm bằng kim loại; đệm nồi 
kín dùng cho ống dẫn; khớp nối ống, không làm bằng kim loại; vật liệu gia lực, không 
làm bằng kim loại, dùng cho ống dẫn; chế phẩm bịt kín dùng cho đầu nối; xi; van làm 
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bằng cao su ấn Độ hoặc sợi lưu hóa; đầu nối dùng để lắp đặt ống dẫn khí nén; ống làm 
bằng nhựa tổng hợp; ống làm bằng chất dẻo; ống làm bằng cao su; đầu nối, không làm 
bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-01910 (220) 28.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.11; 6.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Trang (VN)  
(VN) 
Số 11 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, ga, bếp gas, văn phòng 

phẩm; hoạt động văn phòng liên quan tới kinh doanh; dịch vụ quảng cáo; tư vấn lập báo 
cáo đầu tư bất động sản; hoạt động văn phòng liên quan đến bất động sản (làm thủ tục 
sang tên, mua, bán, tặng, cho bất động sản, làm thủ tục cấp giấy phép đầu tư). 

 
Nhóm 36: Mua bán, cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; hoạt động văn 
phòng liên quan tới tiền tệ (làm thủ tục giải chấp, đáo hạn ngân hàng).  

 
 

(210) 4-2011-01958 (220) 28.01.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 2010-097980 16.12.2010 JP 

(531) 24.13.1; 25.1.25; A24.15.11 
(731) ROKI Co., Ltd.   (JP) 

2396, Futamata, Futamata-cho, Tenryu-
ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy lọc, máy móc và thiết bị xử lý hóa chất khác; các động cơ chủ lực không 

sử dụng điện (không dành cho các phương tiện giao thông trên bộ), thiết bị làm sạch khí 
cho động cơ đốt trong; lưới lọc sử dụng trong thiết bị làm sạch khí cho động cơ đốt 
trong, lưới lọc dầu cho động cơ đốt trong, thiết bị làm mát dầu trong động cơ đốt trong, 
thiết bị lọc nhiên liệu trong động cơ đốt trong, bình chứa nhiên liệu trong động cơ đốt 
trong, bình chứa dầu trong động cơ đốt trong, bầu hút hơi xăng cho động cơ đốt trong, 
các bộ phận khác ngoài các sản phẩm đã được đề cập trên cho các động cơ chủ lực 
không sử dụng điện (bao gồm các bộ phận cho động cơ chủ lực không sử dụng điện dành 
cho các phương tiện giao thông trên bộ), các bộ phận của động cơ chủ lực không sử dụng 
điện dùng cho các phương tiện sử dụng điện.  

 
Nhóm 10: Màng polymer dùng cho các thiết bị và dụng cụ y tế, bộ lọc cho thiết bị và 
dụng cụ y tế, bộ lọc hấp thụ dùng cho thiết bị và dụng cụ chẩn đoán, các bộ lọc khác 
ngoài các bộ lọc đã được đề cập trên đây dùng cho thiết bị và dụng cụ chẩn đoán, bộ lọc 
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để khử trùng và diệt khuẩn, bộ lọc để khử thành phần đặc biệt như khử bạch cầu khỏi 
máu, thiết bị và dụng cụ y tế khác và các bộ phận, phụ tùng của chúng.  

 
Nhóm 11: Máy làm sạch không khí gia dụng và các bộ lọc của chúng, thiết bị tạo nước 
kiềm được ion hóa dùng trong gia đình và các bộ lọc của chúng, các thiết bị nhiệt điện 
gia dụng khác, máy làm sạch không khí dùng cho nội thất ô tô, thiết bị làm sạch không 
khí khác cho các mục đích công nghiệp và các bộ lọc của chúng, thiết bị điều hòa không 
khí khác; dụng cụ lọc nước dùng trong gia đình và bộ lọc của chúng; dụng cụ lọc nước 
và bộ lọc của chúng cho các mục đích công nghiệp; các thiết bị lọc nước khác.  

 
Nhóm 12: Các động cơ chủ lực không sử dụng điện cho các phương tiện giao thông trên 
bộ (không bao gồm các bộ phận của chúng), tàu thủy và các bộ phận phụ tùng của 
chúng, máy bay và các bộ phận, phụ tùng của chúng; xe lửa và các bộ phận, phụ tùng 
của chúng; ô tô (bao gồm các phương tiện sử dụng điện) và các bộ phận, phụ tùng của 
chúng; xe động cơ hai bánh, xe đạp và các bộ phận và phụ tùng của chúng.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng máy lọc, các loại máy móc và phương tiện xử lý hóa 
học khác; sửa chữa và bảo dưỡng các động cơ chủ lực không sử dụng điện (không dành 
cho các phương tiện giao thông trên bộ); sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị làm sạch khí cho 
động cơ đốt trong; lưới lọc sử dụng trong thiết bị làm sạch khí cho động cơ đốt trong, 
lưới lọc dầu cho động cơ đốt trong, thiết bị làm mát dầu trong động cơ đốt trong, thiết bị 
lọc nhiên liệu trong động cơ đốt trong, bình chứa nhiên liệu trong động cơ đốt trong, 
bình chứa dầu trong động cơ đốt trong, bầu hút hơi xăng cho động cơ đốt trong, các bộ 
phận khác ngoài các sản phẩm đã được đề cập trên cho các động cơ chủ lực không sử 
dụng điện (bao gồm các bộ phận cho động cơ chủ lực không sử dụng điện dành cho các 
phương tiện giao thông trên bộ), sửa chữa và bảo dưỡng các bộ phận của động cơ chủ lực 
không sử dụng điện dùng cho các phương tiện sử dụng điện; sửa chữa và bảo dưỡng 
mảng polymer dùng cho các thiết bị và dụng cụ y tế, bộ lọc cho thiết bị và dụng cụ y tế, 
bộ lọc hấp thụ dùng cho thiết bị và dụng cụ chẩn đoán, ác bộ lọc khác ngoài các bộ lọc 
đã được đề cập trên đây dùng cho thiết bị và dụng cụ chẩn đoán, bộ lọc để khử trùng và 
diệt khuẩn, bộ lọc để khử thành phần đặc biệt như khử bạch cầu khỏi máu, thiết bị và 
dụng cụ y tế khác và các bộ phận, phụ tùng của chúng; sửa chữa và bảo dưỡng máy làm 
sạch không khí gia dụng và các bộ lọc của chúng, thiết bị tạo nước kiềm được ion hóa 
dùng trong gia đình và các bộ lọc của chúng, các thiết bị nhiệt điện gia dụng khác, sửa 
chữa và bảo dưỡng máy làm sạch không khí dùng cho nội thất ô tô, thiết bị làm sạch 
không khí khác cho các mục đích công nghiệp và các bộ lọc của chúng, thiết bị điều hòa 
không khí khác; sửa chữa và bảo dưỡng dụng cụ lọc nước dùng trong gia đình và bộ lọc 
của chúng; sửa chữa và bảo dưỡng dụng cụ lọc nước và bộ lọc của chúng cho các mục 
đích công nghiệp: các thiết bị lọc nước khác; sửa chữa và bảo dưỡng các động cơ chủ lực 
không dùng điện cho các phương tiện giao thông trên bộ (không bao gồm các bộ phận 
của chúng), sửa chữa và bảo dưỡng bình chứa và các bộ phận phụ tùng của chúng, sửa 
chữa và bảo dưỡng máy bay và các bộ phận, phụ tùng của chúng, sửa chữa và bảo dưỡng 
xe lửa và các bộ phận, phụ tùng của chúng; sửa chữa và bảo dưỡng ô tô (bao gồm các 
phương tiện sử dụng điện) và các bộ phận, phụ tùng của chúng; sửa chữa và bảo dưỡng 
các phương tiện sử dụng động cơ hai bánh, xe đạp và các bộ phận và phụ tùng của 
chúng.  
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(210) 4-2011-01977 (220) 28.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.16; 3.7.10; 6.1.2; A6.3.5 
(591) Xanh, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần yến sào 
Châu á   (VN) 
590 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến sào.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi chim yến.  
 
 

(210) 4-2011-01980 (220) 28.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1; 26.7.25; 26.3.2; 26.1.1; 25.5.25; 
26.13.25 

(591) Đỏ, trắng 
(731) SINO MELODY INVESTMENT 

LIMITED    (VG) 
Trustnet Chambers, P.O.Box 3444, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Buôn bán bất động sản, đánh giá bất động sản, môi giới nhà ở, dịch vụ môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản, tư vấn về bất động sản, dịch vụ tài chính và bảo 
hiểm bất động sản; môi giới bất động sản, dịch vụ thu mua đất, lựa chọn và thu mua bất 
động sản, định giá bất động sản, cung cấp dịch vụ của người được ủy thác/trung gian để 
nắm giữ tiền mua và cho thuê bất động sản;  dịch vụ tư vấn liên quan đến tất cả các dịch 
vụ trên, cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ môi giới bất động sản; tất cả trong 
nhóm 36. 

 
Nhóm 42: Quy hoạch bất động sản. 

 
 

(210) 4-2011-01981 (220) 28.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 26.13.1 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng. 
(731) Fujikura Ltd.   (JP) 

5-1,  Kiba 1-chome, Kohtoh-ku, Tokyo 
135-8512 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn. 
 

Nhóm 06: Dây đồng (không bọc); lưới thép; lưới thép mịn; lưới thép gai; cổng bằng kim 
loại; vật liệu để làm lưới thép và lưới thép mịn; hợp kim hàn; hợp kim đồng và nhôm 
dùng cho dây điện; hợp kim đồng và nhôm dùng cho cáp điện. 

 
Nhóm 07: Khuôn đúc (bộ phận của máy móc) và thiết bị đúc khuôn. 

 
Nhóm 10: ống nội soi dẻo làm bằng sợi quang học dùng cho mục đích y tế 

 
Nhóm 11: ống sưởi; bộ tản nhiệt của ống sưởi; bộ tiêu nhiệt; thiết bị làm mát; máy hút 
nhiệt; thiết bị phát quang hình trụ hoặc hình đã sử dụng thiết bị đi ốt phát quang (LED); 
bộ phận làm nóng ống bảo vệ sợi quang; các bộ phận điều khiển lưu lượng không khí 
cho máy điều hòa nhiệt độ của ô tô. 

 
Nhóm 12: Xe cộ; cơ cấu truyền động dùng cho phương tiện giao thông đường bộ.  

 
Nhóm 17: ống dẫn làm bằng chất dẻo (ống mềm); vật liệu cách điện; tấm cách điện có 
tác dụng phân nhiệt. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (không bằng kim loại). 

 
Nhóm 20: Quạt gió, vận hành bằng tay. 

 
Nhóm 25: Quần áo; áo phông; quần áo (hàng dệt kim); chế phục; quần; áo sơ mi cộc tay 
chui đầu; váy; khăn choàng cổ (có thể che cả mũi và miệng); khăn choàng cổ (của phụ 
nữ); ca vát; thắt lưng (quần áo); áo mưa; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ; lưỡi trai chống 
nắng; áo nịt len (quần áo); khăn rằn (khăn choàng in hoa sặc sỡ); tạp dề (quần áo); cổ tay 
áo (sơ mi, vét); mũ che tai (quần áo); găng tay (quần áo); quần áo lót; giày; giày thể 
thao; ủng (giày); dép đi trong nhà; bít tất ngắn cổ; đồng phục. 

 
Nhóm 35: Tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn và quản lý nhân sự; dịch vụ xuất nhập 
khẩu. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng công trình dân dụng; lắp đặt hệ thống viễn thông; lắp đặt, 
sửa chữa và bảo dưỡng cáp quang, dây điện và cáp điện; cung cấp hỗ trợ và tư vấn kỹ 
thuật liên quan đến việc lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng cáp quang, dây điện và cáp điện. 

 
Nhóm 38: Truyền thông bằng mạng lưới cáp quang; truyền thông bằng thiết bị đầu cuối 
máy tính; cung cấp đường truyền viễn thông đến mạng lưới máy tính toàn cầu; cung cấp 
thông tin liên quan đến viễn thông; cung cấp thông tin kỹ thuật trong lĩnh vực viễn 
thông. 

 
Nhóm 40: Xử lý bao gồm cắt, lắp, ngắt đoạn, xoắn, nối, chập và điều chỉnh sợi quang, 
dây điện và cáp điện theo đơn đặt hàng và chi tiết kỹ thuật của người khác; gia công sợi 
quang, dây điện và cáp điện theo đặt hàng và chi tiết kỹ thuật của người khác; lắp ráp vật 
liệu theo yêu cầu của người khác. 
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Nhóm 41: Đào tạo học thuật; đào tạo nhân sự; cung cấp thông tin giáo dục; tổ chức và 
tiến hành hội thảo.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính hoặc bảo trì phần mềm máy 
tính, tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin và viễn thông; thử nghiệm, kiểm tra và nghiên cứu sợi quang, dây điện và 
cáp điện; hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến công nghệ thông tin; dịch vụ kỹ thuật liên quan 
đến công nghệ thông tin; cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ thông tin; tư vấn 
về công nghệ thông tin. 

 
 

(210) 4-2011-01982 (220) 28.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 26.13.1 
(591) Xanh da trời, đen, trắng 
(731) FUJIKURA LTD.    (JP) 

5-1,  Kiba 1-chome, Kohtoh-ku, Tokyo 
135-8512 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn. 
 

Nhóm 06: Dây đồng (không bọc); lưới thép; lưới thép mịn; lưới thép gai; cổng bằng kim 
loại; vật liệu để làm lưới thép và lưới thép mịn; hợp kim hàn; hợp kim đồng và nhôm 
dùng cho dây điện; hợp kim đồng và nhôm dùng cho cáp điện.  

 
Nhóm 07: Khuôn đúc (bộ phận của máy móc) và thiết bị đúc khuôn. 

 
Nhóm 10: ống nội soi dẻo làm bằng sợi quang học dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 11: ống sưởi; bộ tản nhiệt của ống sưởi; bộ tiêu nhiệt; thiết bị làm mát ; máy hút 
nhiệt; thiết bị phát quang hình trụ hoặc hình đã sử dụng thiết bị đi ốt phát quang (LED); 
bộ phận làm nóng ống bảo vệ sợi quang; các bộ phận điều khiển lưu lượng không khí 
cho máy điều hòa nhiệt độ của ô tô. 

 
Nhóm 12: Xe cộ; cơ cấu truyền động dùng cho phương tiện giao thông đường bộ. 

 
Nhóm 17: ống dẫn làm bằng chất dẻo (ống mềm); vật liệu cách điện; tấm cách điện có 
tác dụng phân nhiệt. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (không bằng kim loại). 

 
Nhóm 20: Quạt gió, vận hành bằng tay. 

 
Nhóm 25: Quần áo; áo phông; quần áo (hàng dệt kim); chế phục; quần; áo sơ mi cộc tay 
chui đầu; váy; khăn choàng cồ (có thể che cả mũi và miệng); khăn choàng cổ (của phụ 
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nữ); ca vát; thắt lưng (quần áo); áo mưa; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ; lưỡi trai chống 
nắng; áo nịt len (quần áo); khăn rằn (khăn choàng in hoa sặc sỡ); tạp dề (quần áo); cổ tay 
áo (sơ mi, vét); mũ che tai (quần áo); găng tay (quần áo); quần áo lót; giày; giày thể 
thao; ủng (giày); dép đi trong nhà; bít tất ngắn cổ; đồng phục.  

 
Nhóm 35: Tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn và quản lý nhân sự; dịch vụ xuất nhập 
khẩu.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng công trình dân dụng; lắp đặt hệ thống viễn thông; lắp đặt, 
sửa chữa và bảo dưỡng cáp quang, dây điện và cáp điện; cung cấp hỗ trợ và tư vấn kỹ 
thuật liên quan đến việc lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng cáp quang, dây điện và cáp điện.  

 
Nhóm 38: Truyền thông bằng mạng lưới cáp quang; truyền thông bằng thiết bị đầu cuối 
máy tính; cung cấp đường truyền viễn thông đến mạng lưới máy tính toàn cầu; cung cấp 
thông tin liên quan đến viễn thông; cung cấp thông tin kỹ thuật trong lĩnh vực viễn 
thông.   

 
Nhóm 40: Xử lý bao gồm cắt, lắp, ngắt đoạn, xoắn, nối, chập và điều chỉnh sợi quang, 
dây điện và cáp điện theo đơn đặt hàng và chi tiết kỹ thuật của người khác; gia công sợi 
quang, dây điện và cáp điện theo đặt hàng và chi tiết kỹ thuật của người khác; lắp ráp vật 
liệu theo yêu cầu của người khác.  

 
Nhóm 41: Đào tạo học thuật; đào tạo nhân sự; cung cấp thông tin giáo dục; tổ chức và 
tiến hành hội thảo. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính hoặc bảo trì phần mềm máy 
tính, tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin và viễn thông; thử nghiệm, kiểm tra và nghiên cứu sợi quang, dây điện và 
cáp điện; hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến công nghệ thông tin; dịch vụ kỹ thuật liên quan 
đến công nghệ thông tin; cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ thông tin; tư vấn 
về công nghệ thông tin.  

 
 

(210) 4-2011-02009 (220) 29.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; 10.3.7 
(731) METISEKO INTERNATIONAL 

LIMITED   (HK) 
Room 813, 8/F Holywood Plaza, 610 
Nathan Road, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải dùng để bọc ghế, chăn bông, khăn trải bàn (bằng vải), khăn trải giữa bàn 

(bằng vải) dùng để trang trí, khăn tay, vỏ gối, khăn phủ giường. 
 

Nhóm 25: Mũ, quần áo ngủ, quần áo trẻ em, váy, áo phông, quần soóc, quần, khăn 
quàng, khăn dùng trong nhà tắm, áo choàng tắm, quần áo công nhân, tạp dề.  
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Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đi chân: đồ đội đầu, túi, hoá chất, nước hoa.  
 
 

(210) 4-2011-02086 (220) 30.01.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) UP-FRONT GROUP Co., Ltd.   (JP) 
28-12, Higashi Azabu 1-chome, Minato-
ku, Tokyo 1060044 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn và mỡ ăn; mỡ lợn dùng cho thực phẩm; bơ thực vật; sản phẩm sữa; 

sữa; pho mát; bơ; thịt dùng cho người; thịt lợn; rau dông lạnh; quả đông lạnh; sản phẩm 
từ thịt đã được chế biến; thịt khô; miếng khoai tròn được bọc bằng vụn bánh mì và rán 
mỡ; xúc xích; giăm bông; thịt lợn muối xông khói; rau đã được chế biến; quả đã được 
chế biến; đậu phụ miếng rán; sữa đậu nành; đậu phụ; đậu nành được lên men; trứng được 
chế biến; hỗn hợp súp, thịt hầm và ca ri; súp, đặc biệt là súp có chứa bánh khoai tây.  

 
Nhóm 30: Chè; cà phê; cà phê sữa (cà phê là thành phần chủ yếu); đồ uống có cacao 
(cacao là thành phần chủ yếu); bánh kẹo; bánh kẹo truyền thống của Nhật Bản; kẹo có 
tinh bột là thành phần chủ yếu; bánh quy giòn làm bằng gạo có dạng hình viên; bánh quy 
rán làm bằng bột; bánh quy giòn làm bằng gạo; bánh ngọt được làm chín bằng hơi kiểu 
Nhật Bản; bánh kẹo kiểu phương tây; bánh ngọt; bánh quy xốp kiếu Nhật Bản Castilia; 
kem lạnh (kem ăn); đá có thể ăn được; kẹo lạnh; kẹo caramen; kẹo (kẹo ngọt); bánh quy 
dẹt nhỏ; bánh ốc quế dùng cho kem; kem hoa quả; bánh kem xốp; bánh qui xốp, sô-cô-
la; bánh nướng; sữa chua lạnh; bánh táo nướng; bánh sấy khô; bánh quế; bánh mì và 
bánh bao nhân nho; bánh mì ngọt dạng viên kiểu Nhật Bản; bánh mì luláll bột ca-ri; 
bánh mì sô-cô-la được làm bằng bột nhào có viền sô-cô-la; bánh mì nhân sô-cô-la; bánh 
mì được phủ sô-cô-la; bánh mỳ được làm chín bằng hơi; gia vị để tẩm ướp thực phẩm; 
mật ong; gia vị để tạo mùi vị; cà phê chưa rang; chế phẩm của ngũ cốc; bánh làm từ ngũ 
cốc; bánh bao có nhân kiểu Trung Quốc; bánh mỳ kẹp nhân (bánh xăng-đúych); bánh 
bao hấp kiểu Trung Quốc; bánh sushi Nhật Bản; bánh bao bạch tuộc; bánh bao nhồi thịt 
băm hấp; bánh mỳ kẹp thịt (ham-bơ-gơ) (đã chế biến); bánh pi-za (đã chế biến); xúc-
xích (đã chế biến); bánh nhân thịt (đã chế biến); bánh bao kiểu ý (đã chế biến); bánh 
kếp (đã chế biến); bánh kếp dạng pi- za được làm từ các thành phần khác nhau; cơm hộp 
kiểu Nhật, chủ yếu bao gồm mì sợi, cơm hoặc bánh mì; hỗn hợp bánh kẹo ăn liền; bánh 
khoai tây (khoai tây là thành phần chủ yếu).  

 
 

(210) 4-2011-02094 (220) 08.02.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300)  06.10.2010 ID 

(731) AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, véc ni; chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho 
thuốc màu, véc ni hoặc sơn; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu dùng 
cho gỗ.   

 
 

(210) 4-2011-02123 (220) 08.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.5.1; 5.5.16 
(591) Vàng 
(731) Hộ kinh doanh nhà hàng Góc 

Phố Quen  (VN) 
41 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-02157 (220) 09.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) AMERICAN SEAFOODS GROUP LLC  

(US) 
2025 First Avenue, Suite 900, Seattle, 
Washington 98121, United States  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản đã chế biến, cụ thể là cá pô lăc Alaska (không còn sống), cá meluc 

Thái Bình Dương (cá Whiting, không còn sống), cá tuyết Thái Bình Dương (không còn 
sống), cá bơn vây vàng và sò biển (không còn sống). 

 
 

(210) 4-2011-02177 (220) 09.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) SIN HOLDING LIMITED   (VG) 

OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 
(BVI)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng (dung dịch) dùng cho hệ dẫn động tự động; chất lỏng (dung dịch) 

dùng cho hệ dẫn động; chất lỏng (dung dịch) thủy lực dùng cho phương tiện giao thông 
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đường hàng không và đường biển, cụ thể là, dầu phanh và dầu trợ lực tay lái; chất chống 
đông dùng cho hệ thống làm mát của xe cộ, dầu thủy lực. 

 
Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu dùng cho ô tô; dầu hộp số; mỡ công nghiệp; dầu bôi trơn.  

 
Nhóm 07: Bộ lọc dầu dùng cho động cơ xe ô tô; bộ lọc nhiên liệu dùng cho ô tô; bộ lọc 
khí dùng cho động cơ xe ô tô.  

 
Nhóm 09: ắc quy ô tô; bình ắc-quy; hộp pin (có chứa pin bên trong).  

 
 

(210) 4-2011-02185 (220) 09.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.3.1; 25.5.2 
(731) DISCOVER FINANCIAL SERVICES  

(US) 
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, 
Illinois 60015, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính cụ thể là ngân hàng, dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ ghi nợ 

và các dịch vụ giao dịch tại điểm bán hàng; dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến các 
biện pháp an ninh cho việc mã hóa các thông tin tài chính và các dữ liệu liên quan; dịch 
vụ xác nhận các giao dịch tài chính cho người mua và thương nhân.  

 
 

(210) 4-2011-02188 (220) 10.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Đỗ Văn Nghĩa  (VN) 
Đội 2, thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, 
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Các sản phẩm từ nhựa mà không xếp ở các nhóm khác cụ thể là:ổ cắm điện, 

phích cắm điện.  
 
 

(210) 4-2011-02199 (220) 10.02.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 009321563 18.08.2010 EM 

(531) 7.11.1; 7.1.24; 18.3.2; 18.3.23 
(731) CORROCOAT LIMITED  (GB) 

Forster Street LS10 1PW Leeds, W 
Yorkshire, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sơn sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật công nghiệp, thiết bị kỹ 
thuật hàng hải và tàu biển và máy móc xây dựng công trình; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng các kết cấu máy móc cơ khí; cung cấp thông tin liên 
quan đến xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng các kết cấu máy móc cơ khí.  

 
 

(210) 4-2011-02226 (220) 11.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) DENSO CORPORATION   (JP) 

1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ máy móc và thiết bị điện cụ thể như thiết bị nấu 

nướng bằng điện, dây điện, đèn điện; dịch vụ bán buôn bán lẻ ấn phẩm in; dịch vụ bán 
buôn bán lẻ giấy và văn phòng phẩm; dịch vụ bán buôn bán lẻ máy ảnh và thiết bị nhiếp 
ảnh; dịch vụ bán buôn bán lẻ ảnh; dịch vụ bán buôn bán lẻ máy móc và công cụ cơ khí 
cụ thể như máy nông nghiệp, dụng cụ cầm tay; dịch vụ bán buôn bán lẻ thiết bị sấy, thiết 
bị hồi nhiệt, nồi hơi, thiết bị làm bay hơi, thiết bị chưng cất, thiết bị trao đổi nhiệt; dịch 
vụ bán buôn bán lẻ máy và thiết bị xây dựng; dịch vụ bán buôn bán lẻ thiết bị và máy 
móc bốc xếp; dịch vụ bán buôn bán lẻ thiết bị và máy xử lý hóa chất; dịch vụ bán buôn 
bán lẻ máy móc cho ngành dệt may; dịch vụ bán buôn bán lẻ máy móc và thiết bị chế 
biến thực phẩm và đồ uống; dịch vụ bán buôn bán lẻ máy móc và thiết bị gia công gỗ, gỗ 
xẻ, gỗ ép hoặc ván ép; dịch vụ bán buôn bán lẻ máy và thiết bị để sản xuất giấy, bột 
giấy; dịch vụ bán buôn bán lẻ máy và thiết bị đóng sách; dịch vụ bán buôn bán lẻ máy và 
dụng cụ làm giày; dịch vụ bán buôn bán lẻ máy thuộc da; dịch vụ bán buôn bán lẻ máy 
chế biến thuốc lá; dịch vụ bán buôn bán lẻ thiết bị và máy sản xuất thủy tinh; dịch vụ 
bán buôn bán lẻ máy và thiết bị sơn; dịch vụ bán buôn bán lẻ máy và thiết bị dùng để 
đóng gói; dịch vụ bán buôn bán lẻ máy và thiết bị chế biến nhựa, dịch vụ bán buôn bán 
lẻ máy móc và hệ thống sản xuất chất bán dẫn; dịch vụ bán buôn bán lẻ máy và thiết bị 
sản xuất hàng cao su; dịch vụ bán buôn bán lẻ máy sản xuất đồ gốm sứ và các bộ phận 
của nó; dịch vụ bán buôn bán lẻ động cơ chủ lực không dùng điện, không dùng cho xe 
cộ trên bộ; dịch vụ bán buôn bán lẻ ro bốt công nghiệp và các phụ tùng của nó; dịch vụ 
bán buôn bán lẻ các bộ phận của động cơ chủ lực không dùng điện, không dùng cho xe 
cộ trên bộ; dịch vụ bán buôn bán lẻ máy và dụng cụ nén thủy lực hoặc nén khí; dịch vụ 
bán buôn bán lẻ máy trộn thức ăn, máy bóc vỏ, máy cắt, chặt, thái mỏng lương thực thực 
phẩm để sử dụng thương mại, máy rửa bát đĩa cho mục đích công nghiệp; dịch vụ bán 
buôn bán lẻ máy móc và thiết bị dùng để sửa chữa xe ô tô, tàu, máy bay và các loại máy 
nông công nghiệp như máy nghiền, máy nâng; dịch vụ bán buôn bán lẻ thiết bị rửa xe 
cộ; dịch vụ bán buôn bán lẻ máy nghiền và máy đầm chất thải và các bộ phận của nó, 
dịch vụ bán buôn bán lẻ máy hàn hồ quang điện; dịch vụ bán buôn bán lẻ máy cắt kim 
loại, dịch vụ bán buôn bán lẻ thiết bị hàn; dịch vụ bán buôn bán lẻ thiết bị lên kế hoạch, 
máy đếm tiền, máy phân loại tiến, máy ghi âm công việc, máy phô tô; máy hoặc thiết bị 
vẽ và soạn thảo, máy dập ngày, thiết bị thời gian cụ thể là thiết bị ghi thời gian, máy bỏ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
708 

phiếu và máy kiểm tra dấu bưu chính; dịch vụ bán buôn bán lẻ máy bán hàng tự động; 
dịch vụ bán buôn bán lẻ máy báo hiệu cháy, máy báo hiệu ga và thiết bị chống trộm; bán 
buôn bán lẻ máy và thiết bị tự động đóng mở cửa; dịch vụ bán buôn bán lẻ đĩa ghi hình 
và băng vi-đê-ô, phim âm tính, phim liên kết, tập tin hình ảnh được tải về; dịch vụ bán 
buôn bán lẻ lò công nghiệp, lò phản ứng hạt nhân và các bộ phận của chúng; dịch vụ bán 
buôn bán lẻ nồi hơi; dịch vụ bán buôn bán lẻ thiết bị làm sạch không khí; dịch vụ bán 
buôn bán lẻ máy làm đá và các bộ phận của chúng, dịch vụ bán buôn bán lẻ các ấn phẩm 
điện tử; bán buôn bán lẻ rô bốt công nghiệp dùng để xem các trang thiết bị; bán buôn 
bán lẻ thiết bị tự động thu thập dữ liệu; bán buôn bán lẻ thiết bị đầu cuối và thiết bị đọc 
mã vạch; bán buôn bán lẻ thiết bị thiết bị đầu cuối hai chiều và thiết bị đọc mã vạch hai 
chiều; bán buôn bán lẻ thiết bị nhận dạng tần số vô tuyền điện; bán buôn bán lẻ thiết bị 
thẻ thông minh; bán buôn bán lẻ thiết bị giao dịch tiền bằng điện tử, bán buôn bán lẻ 
thiết bị anh ninh gia đình.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; làm sạch và sửa chữa nồi hơi; 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm, sửa chữa và bảo dưỡng đèn, rửa xe « 
tô; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng phần cứng máy tính; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; 
lắp đặt và sửa chữa thang máy; sửa chữa và bảo dưỡng máy chiếu phim; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị làm lạnh; lắp đặt và sửa 
chữa hệ thống sưởi ấm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới; lắp đặt và sửa chữa máy nâng; 
lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ xe cộ; làm 
sạch động cơ xe cộ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị văn phòng; sửa chữa máy 
chụp ảnh; sửa chữa bơm; dịch vụ sửa chữa lại máy móc bị hư hại một phần hay bị hỏng; 
dịch vụ sửa chữa lại động cơ bị hư hại một phần hay bị hỏng; đổ mực, thông tin về lĩnh 
vực sửa chữa; đắp lại lốp xe; dịch vụ chống mòn; bảo dưỡng bể bơi; lắp đặt và sửa chữa 
máy điện thoại; làm sạch xe cộ; bơm mỡ cho xe cộ (tra dầu mỡ); bảo dưỡng và sửa chữa 
xe cộ; đánh bóng xe cộ, trạm phục vụ xe cộ (bơm nhiêu liệu và bảo dưỡng); rửa xe cộ; sự 
lưu hóa lốp xe (sửa chữa); lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng rô bốt; lắp đặt, sửa chữa và bảo 
dưỡng thiết bị quan sát các chi tiết bằng rô bốt; bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị tự động 
thu thập dữ liệu; sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị đầu cuối và thiết bị đọc mã vạch; sửa 
chữa và bảo dưỡng thiết bị thiết bị đầu cuối hai chiều và thiết bị đọc mã vạch hai chiều; 
sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nhận dạng bằng tần số vô tuyến điện; bảo dưỡng và sửa 
chữa thiết bị thẻ thông minh; bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị chuyển tiền điện tử; bảo 
dưỡng và sửa chữa thiết bị an ninh gia đình.  

 
Nhóm 42: Xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ kiểm định (đo lường); dịch vụ 
làm mưa nhân tạo; lập chương trình máy tính; cho thuê máy tính; dịch vụ tư vấn phần 
mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; thiết kế hệ 
thống máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ bảo vệ máy tính tránh vi rút; tư vấn 
trong lĩnh vực phần cứng máy tính, dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch 
vụ chuyển tài liệu hoặc dữ liệu điện từ dạng vật lý sang phương tiện điện tử; tạo và duy 
trì trang web cho người khác; chuyển dữ liệu của chương trình và dữ liệu máy tính 
(không phải là từ dạng vật lý); dịch vụ sao chép chương trình máy tính; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế và xây dựng; dịch vụ đặt máy chủ trang web trên 
máy tính; dịch vụ cài đặt và bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ thử vật liệu; nghiên 
cứu về cơ khí; nghiên cứu về vật lý; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ cung cấp công cụ 
tìm kiếm trên internet; kiểm soát chất lượng; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cho 
thuê phần mềm máy tính; cho thuê máy chủ trang web; nghiên cứu và phát triển (cho 
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người khác); dịch vụ nghiên cứu về lĩnh vực bảo vệ môi trường; nghiên cứu kỹ thuật; thử 
nghiệm vải, dịch vụ thăm dò dưới nước; dịch vụ kiểm tra sự thích hợp chạy trên đường 
của xe cộ.  

 
 

(210) 4-2011-02227 (220) 11.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.5.2; 2.5.3; 2.5.25; A2.5.17 
(591) Đen, trắng, đỏ, nâu, vàng nhạt 
(731) MIYASAKA BREWERY CO., LTD  

(JP) 
2-4-5 Nogata, Nakano-ku, Tokyo 165-
0027, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 29: Súp ăn liền làm từ patê đậu tương (hay còn gọi là súp miso ăn liền).  
 

Nhóm 30: Bột nhão đậu tương. 
 
 

(210) 4-2011-02228 (220) 11.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A2.5.17; 2.5.3; 2.5.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 
(731) MIYASAKA BREWERY CO., LTD  

(JP) 
2-4-5 Nogata, Nakano-ku, Tokyo 165-
0027, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Súp ăn liền làm từ patê đậu tương (hay còn gọi là súp miso ăn liền).   
 

Nhóm 30: Bột nhão đậu tương.  
 
 

(210) 4-2011-02229 (220) 11.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A2.5.17; 2.5.3; 2.5.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 
(731) MIYASAKA BREWERY CO., LTD  

(JP) 
2-4-5 Nogata, Nakano-ku, Tokyo 165-
0027, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 29: Súp ăn liền làm từ patê đậu tương (hay còn gọi là súp miso ăn liền).   
 

Nhóm 30: Bột nhão đậu tương.  
 
 

(210) 4-2011-02247 (220) 11.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) OMRON CORPORATION   (JP) 

801, Minamifudodo-cho, 
Horikawahigashiiru, shiokoji-dori, 
Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-
8530 Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ xử ký trung tâm; bộ nguồn điện; bộ điều khiển vào-ra; bộ điều khiển nhiệt 

độ; thiết bị điều khiển vị trí; thiết bị viễn thông để điều khiển mạng; thiết bị truyền thông 
dạng chuỗi; thiết bị truyền thông; máy chủ truy cập cho mạng máy tính; bộ điều khiển 
có thể lập trình được; bộ xử lý số học; thiết bị trao đổi thông tin sử dụng phương pháp 
truyền thông lặp lại; thiết bị truyền thông không dây; thiết bị hiển thị lập trình được; 
phần cứng máy tính; phần mềm máy tính; bộ điều khiển hệ thống nhận dạng tần số vô 
tuyến; bộ khuếch đại tín hiệu; bộ ghi-đọc dữ liệu; thiết bị đọc dữ liệu; thiết bị ghi dữ 
liệu; thẻ mạch với chip mạch tích hợp được cài sẵn; bộ biến đổi điện; bộ xử lý hình ảnh; 
camera (thiết bị quay phim, chụp ảnh) cảm biến dịch chuyển; cảm biến khoảng cách; 
thiết bị đọc mã vạch; bộ điều khiển hệ thống điều khiển an toàn; thiết bị cảm biến quang 
học; máy quét la-de; bộ chuyển mạch; rơ-le điện tử của hệ thống điều khiển an toàn; rơ-
le lập trình; thẻ nhớ.   

 
 

(210) 4-2011-02277 (220) 11.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1; 26.3.4; 25.5.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) SINO MELODY INVESTMENT 

LIMITED   (VG) 
Trustnet Chambers, P.O.Box 3444, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Buôn bán bất động sản, đánh giá bất động sản, môi giới nhà ở, dịch vụ môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản, tư vấn về bất động sản, quy hoạch bất động sản, 
dịch vụ tài chính và bảo hiểm bất động sản; môi giới bất động sản, dịch vụ thu mua đất, 
lựa chọn và thu mua bất động sản, định giá bất động sản, thu thập giá cả mua và cho 
thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ trên, cung cấp thông 
tin liên quan đến các dịch vụ môi giới bất động sản; tất cả trong nhóm 36. 
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(210) 4-2011-02280 (220) 11.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.4; 2.9.14; 2.9.18 
(731) BIKERS GROUP CO., LTD.   (TH) 

529-531, Worachak Rd., Pomprab Sub-
District, Pomprabsattrupai District, 
Bangkok 10100, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Nắp khoá điện. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như: tay phanh; chỗ để chân cho người ngồi sau xe; chắn 
bảo vệ ống xả; bộ kẹp giữ ghi đông; bộ bảo vệ hộp má phanh đĩa; trục bánh xe trước; 
hộp dầu phanh; bộ phận bảo vệ thân xe; ghi đông (tay lái) có thể điều chỉnh; bộ điều 
chỉnh phanh guốc bằng ốc vít; tay nắm bằng nhôm; nắp chụp hai đầu ghi đông; nắp chụp 
đuôi ống xả; thanh ngang của ghi đông xe; ống lót trục bánh trước; ghi đông có thanh 
ngang; bộ phận giữ gương chiếu hậu.  

 
 

(210) 4-2011-02300 (220) 14.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC  

(US) 
3131 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, 
NV 89109 United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm in; văn phòng phẩm; cái mở thư (văn phòng phẩm); 

lịch; sổ nhật ký; thẻ khách hàng trung thành; thẻ hội viên; dụng cụ viết; cái chặn giấy; đồ 
dùng hướng dẫn và giảng dạy (trừ những thiết bị); ảnh chụp; bao bì bằng chất dẻo để gói 
(không xếp ở các nhóm khác). 

 
Nhóm 25: Quần áo; mũ nón và khăn quàng; giày dép.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ quần áo, mũ nón và khăn quàng, giày dép, văn phòng phẩm, 
cái chặn giấy, dụng cụ viết, cốc uống nước, kính mắt, vòng đeo chìa khóa, cái mở hộp, ví 
tiền, túi xách tay của phụ nữ, ô, bài lá, đồ chơi bằng vải nhung lông; quảng cáo; điều 
hành kinh doanh; quản lý kinh doanh sòng bạc; quản lý khách sạn; tổ chức triển lãm cho 
mục đích kinh doanh và thương mại; tổ chức hội chợ thương mại và triển lãm (trưng bày) 
sản phẩm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; thực hiện các chuyến du lịch; tiến hành các 
chuyến du lịch hoặc người đi cùng (hướng dẫn) cho các chuyến du lịch; hãng du lịch 
(không bao gồm dịch vụ liên lạc chỗ ở tạm thời); dịch vụ vận tải. 
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Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp (không phải mua bán) các phương tiện sử dụng cho sòng 
bạc; dịch vụ trò chơi đánh bạc và dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao và 
vòng thi đấu gôn; tổ chức các buổi khiêu vũ, buổi biểu diễn và buổi trình diễn trực tiếp; 
tổ chức triển lãm văn hóa; tổ chức hội nghị và hội thảo. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt chỗ 
(giữ chỗ) chỗ ở tạm thời, dịch vụ đặt chỗ (giữ chỗ) ở khách sạn và khu nghỉ dưỡng; dịch 
vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống, 
quán rượu và phòng ngồi chơi công cộng ở khách sạn và câu lạc bộ; cung cấp (không 
phải mua bán) tiện nghi cho hội nghị, không bao gồm cung cấp thiết bị âm thanh và hình 
ảnh. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tắm khoáng (spa) 
chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện chăm sóc tóc; thẩm mỹ viện chăm sóc sắc đẹp.  

 
 

(210) 4-2011-02301 (220) 14.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC  

(US) 
3131 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, 
NV 89109 United States of America  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm in; văn phòng phẩm; cái mở thư (văn phòng phẩm); 

lịch; sổ nhật ký; thẻ khách hàng trung thành; thẻ hội viên; dụng cụ viết; cái chặn giấy; đồ 
dùng hướng dẫn và giảng dạy (trừ những thiết bị); ảnh chụp; bao bì bằng chất dẻo để gói 
(không xếp ở các nhóm khác).  

 
Nhóm 25: Quần áo; mũ nón và khăn quàng; giày dép.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ quần áo, mũ nón và khăn quàng, giày dép, văn phòng phẩm, 
cái chặn giấy, dụng cụ viết, cốc uống nước, kính mắt, vòng đeo chìa khóa, cái mở hộp, ví 
tiền, túi xách tay của phụ nữ, ô, bài lá, đồ chơi bằng vải nhung lông; quảng cáo; điều 
hành kinh doanh; quản lý kinh doanh sòng bạc; quản lý khách sạn; tổ chức triển lãm cho 
mục đích kinh doanh và thương mại; tổ chức hội chợ thương mại và triển lãm (trưng bày) 
sản phẩm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.    

 
Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; thực hiện các chuyến du lịch; tiến hành các 
chuyến du lịch hoặc người đi cùng (hướng dẫn) cho các chuyến du lịch; hãng du lịch 
(không bao gồm dịch vụ liên lạc chỗ ở tạm thời); dịch vụ vận tải.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp (không phải mua bán) các phương tiện sử dụng cho sòng 
bạc; dịch vụ trò chơi đánh bạc và dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao và 
vòng thi đấu gôn; tổ chức các buổi khiêu vũ, buổi biểu diễn và buổi trình diễn trực tiếp; 
tổ chức triển lãm văn hóa; tổ chức hội nghị và hội thảo.  
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Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt chỗ 
(giữ chỗ) chỗ ở tạm thời, dịch vụ đặt chỗ (giữ chỗ) ở khách sạn và khu nghĩ dưỡng; dịch 
vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống, 
quán rượu và phòng ngồi chơi công cộng ở khách sạn và câu lạc bộ; cung cấp (không 
phải mua bán) tiện nghi cho hội nghị, không bao gồm cung cấp thiết bị âm thanh và hình 
ảnh. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tắm khoáng (spa) 
chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện chăm sóc tóc; thẩm mỹ viện chăm sóc sắc đẹp. 

 
 

(210) 4-2011-02341 (220) 14.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.15; A5.3.14; 1.15.14 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ngọc Minh Hoàng  
(VN) 
98 Đô Đốc Lộc, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 
 

(210) 4-2011-02362 (220) 15.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.1.5; A1.1.10; 1.7.6; 
26.1.2 

(591) Nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tư vấn và đầu tư Hòa Bình  
(VN) 
Xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn, huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản như nhà ở, căn hộ để sử dụng thường xuyên. 
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch; các dịch vụ liên quan đến việc 
cho thuê phương tiện vận chuyển: cho thuê xe ô tô du lịch từ 4 - 45 chỗ; các dịch vụ liên 
quan đến hoạt động của sân bay: bán vé máy bay; thu xếp các chuyến du lịch do các 
hãng du lịch thực hiện. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch, cụ thể là qua các hãng du lịch hoặc môi giới du 
lịch. 
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(210) 4-2011-02370 (220) 15.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) MORESCO CORPORATION   (JP) 

5-3, Minatojima-Minamimachi 5-
Chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng thuỷ lực; chất lỏng thuỷ lực chống cháy; dầu thuỷ lực. 

 
 

(210) 4-2011-02384 (220) 15.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xây dựng 
Nam An   (VN) 
9/22 đường số 29, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu, mỡ động, thực vật; thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản và các sản phẩm 

từ thủy sản (đã qua sơ chế hoặc chế biến). 
 
 
 

(210) 4-2011-02401 (220) 15.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Minh Hưng Tiền 

Giang   (VN) 
ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 22: Lưới, lưới nhựa dùng để che nắng cây trồng; lưới nhựa che chắn côn trùng để 

bảo vệ cây trồng.  
 

Nhóm 24: Màn (mùng) chống muỗi; màn cửa dạng lưới (ri đô); rèm cửa.  
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(210) 4-2011-02402 (220) 15.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) JUJU COSMETICS CO., LTD.   (JP) 

5-31-2, Tomuro, Atsugi-shi, Kanagawa 
243-0031, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm dưỡng da; nước thơm 

chứa sữa dùng để chăm sóc da (mỹ phẩm); tinh dầu dùng để chăm sóc da (mỹ phẩm); 
kem dùng để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; kem làm sạch (mỹ phẩm); kem xoa bóp 
(không chứa dược chất); bọt dùng để làm sạch da mặt (mỹ phẩm); dầu dùng để làm sạch 
da mặt (mỹ phẩm); phấn nền để trang điểm; chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm; xà phòng; nước hoa; chất tẩy rửa dùng cho mục đích giặt giũ; chất lỏng làm sạch 
(chất tẩy rửa); kem đánh răng.  

 
 
 

(210) 4-2011-02403 (220) 15.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) PPG COATINGS NEDERLAND B.V.  

(NL) 
Amsterdamseweg 14, 1422 AD 
Uithoorn, Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 02: Hợp chất phủ ngoài dạng sơn dùng cho ngành hàng hải.  

 
 
 

(210) 4-2011-02406 (220) 15.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) TIBI, LLC   (US) 

666 Broadway, 10th Floor, New York, 
NY 10012 U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 18: Da (thô hoặc bán thành phẩm) và giả da; da động vật; da súc vật; va li và túi 

du lịch; «, « che nắng và gậy chống; roi da; yên ngựa và bộ yên cương, túi xách tay. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2011-02409 (220) 15.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Minh Tâm   (VN) 
Khu phố Suối Nước, phường Mũi Né, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 41: Kinh doanh các dịch vụ vui chơi, giải trí trong khu du lịch sinh thái và làng du 

lịch; dịch vụ vui chơi giải trí thể thao như: bơi thuyền, lướt ván, tổ chức cắm trại, bãi tắm 
và bãi biển cho mục đích vui chơi giải trí; tổ chức chương trình biểu diễn thời trang.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02418 (220) 16.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hỗ trợ phát 
triển kỹ thuật và chuyển 
giao Công Nghệ  (VN) 
122 Hào Nam, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: chất diệt nấm, diệt cỏ.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02427 (220) 16.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Nâu, nâu đậm, trắng 
(731) STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, INC.   (US) 
1111 Westchester Avenue, White Plains, 
New York 10604, USA   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chỗ 

ở tạm thời, bao gồm cả dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán rượu, dịch vụ phòng chờ ở khách 
sạn.  
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(210) 4-2011-02440 (220) 16.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) WORLD MEDICINE ILACLARI 

LIMITED SIRKETI   (TR) 
Evren Mah. Camiyolu Cad.No.50 K.2 
Gunesli Bagcilar Istanbul Turkey  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; thuốc thú y; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y 

tế; chất ăn kiêng dùng cho ngành y; thực phẩm ăn kiêng dùng cho ngành y; thảo mộc 
dùng cho mục đích y tế; đồ uống làm từ thảo mộc và dùng cho mục đích y tế; thuốc 
dùng cho nha khoa; chế phẩm dùng để diệt các thực vật có hại; chế phẩm dùng để diệt 
các động vật có hại; chế phẩm dùng để diệt nấm độc có hại.  

 
Nhóm 29: Thực phẩm dinh dưỡng không dùng cho mục đích y tế (thành phần chính là 
protein (chất đạm) và chất béo, ngoài ra còn có vi ta min, hyđrát các bon, nguyên tố vi 
lượng, muối khoáng, axit amin và chế phẩm phấn hoa) dùng làm thức ăn cho người.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02441 (220) 16.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) WORLD MEDICINE ILACLARI 

LIMITED SIRKETI    (TR) 
Evren Mah. Camiyolu Cad.No.50 K.2 
Gunesli Bagcilar Istanbul Turkey  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; thuốc thú y; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y 

tế; chất ăn kiêng dùng cho ngành y; thực phẩm ăn kiêng dùng cho ngành y; thảo mộc 
dùng cho mục đích y tế; đồ uống, làm từ thảo mộc và dùng cho mục đích y tế; thuốc 
dùng cho nha khoa; chế phẩm dùng để diệt các thực vật có hại; chế phẩm dùng để diệt 
các động vật có hại; chế phẩm dùng để diệt nấm độc có hại.  

 
Nhóm 29: Thực phẩm dinh dưỡng không dùng cho mục đích y tế (thành phần chính là 
protein (chất đạm) và chất béo, ngoài ra còn có vi ta min, hyđrát các bon, nguyên tố vi 
lượng, muối khoáng, axit amin và chế phẩm phấn hoa) dùng làm thức ăn cho người.  
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(210) 4-2011-02442 (220) 16.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) WORLD MEDICINE ILACLARI 

LIMITED SIRKETI    (TR) 
Evren Mah. Camiyolu Cad.No.50 K.2 
Gunesli Bagcilar Istanbul Turkey  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; thuốc thú y; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y 

tế; chất ăn kiêng dùng cho ngành y; thực phẩm ăn kiêng dùng cho ngành y; thảo mộc 
dùng cho mục đích y tế; đồ uống, làm từ thảo mộc và dùng cho mục đích y tế; thuốc 
dùng cho nha khoa; chế phẩm dùng để diệt các thực vật có hại; chế phẩm dùng để diệt 
các động vật có hại; chế phẩm dùng để diệt nấm độc có hại.    

 
Nhóm 29: Thực phẩm dinh dưỡng không dùng cho mục đích y tế (thành phần chính là 
protein (chất đạm) và chất béo, ngoài ra còn có vi ta min, hyđrát các bon, nguyên tố vi 
lượng, muối khoáng, axit amin và chế phẩm phấn hoa) dùng làm thức ăn cho người. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02443 (220) 16.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) WORLD MEDICINE ILACLARI 

LIMITED SIRKETI    (TR) 
Evren Mah. Camiyolu Cad.No.50 K.2 
Gunesli Bagcilar Istanbul Turkey  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; thuốc thú y; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y 

tế; chất ăn kiêng dùng cho ngành y; thực phẩm ăn kiêng dùng cho ngành y; thảo mộc 
dùng cho mục đích y tế; đồ uống, làm từ thảo mộc và dùng cho mục đích y tế; thuốc 
dùng cho nha khoa; chế phẩm dùng để diệt các thực vật có hại; chế phẩm dùng để diệt 
các động vật có hại; chế phẩm dùng để diệt nấm độc có hại.    

 
Nhóm 29: Thực phẩm dinh dưỡng không dùng cho mục đích y tế (thành phần chính là 
protein (chất đạm) và chất béo, ngoài ra còn có vi ta min, hyđrát các bon, nguyên tố vi 
lượng, muối khoáng, axit amin và chế phẩm phấn hoa) dùng làm thức ăn cho người. 
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(210) 4-2011-02447 (220) 16.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Hiệp hội các doanh nghiệp 

Đức   (VN) 
Tầng 5, Somerset Chancellor Court, 21-
23 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo phông; mũ nón.  
 

Nhóm 32: Bia (đồ uống không cồn). 
 

Nhóm 41: Tổ chức lễ hội bia; tổ chức sự kiện văn hóa; giải trí.  
 
 

(210) 4-2011-02448 (220) 16.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Tổng công ty Khánh Việt 
(KHATOCO)  (VN) 
84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công nghiệp (cụ thể là: máy móc cho ngành công 

nghiệp thuốc lá: máy đống cây, máy bọc kính cây, máy dán tem; máy móc cho ngành 
công nghiệp giấy-in-bao bì: máy ép kiện, máy in ba màu).  

 
Nhóm 14: Dây đồng hồ.  

 
Nhóm 16: Giấy in; giấy carton, giấy bao gói; bao bì nhựa; bì thư; vở học sinh.  

 
Nhóm 18: Cặp xách; túi; ví các loại; móc chìa khoá được làm bằng da đà điểu, cá sấu. 

 
Nhóm 20: Vỏ trứng điêu khắc dùng trang trí. 

 
Nhóm 24: Vải dệt. 

 
Nhóm 25: Hàng may mặc: quần áo lót, đồ đi chân, đồ đội đầu; quần áo; thắt lưng (trang 
phục), giày dép.  

 
Nhóm 28: Thú bông (đồ chơi).  

 
Nhóm 29: Các sản phẩm thịt cấp đông; các sản phẩm thịt tươi; các sản phẩm thịt chế 
biến đóng hộp; trứng đà điểu dùng làm thực phẩm. 
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Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm.  
 

Nhóm 32: Bia tươi.  
 

Nhóm 34: Thuốc lá, bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho người hút 
thuốc, gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không làm bằng kim loại). 

 
Nhóm 36: Hoạt động kinh doanh bất động sản.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện; sửa chữa các chi tiết máy; xây dựng. 

 
Nhóm 39: Du lịch lữ hành trong nước và quốc tế; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành 
khách. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn trên bao bì; dịch vụ in hoa trên vải; dịch vụ in hoa trên quần áo; 
dịch vụ in trên tấm che tủ bán hàng; nhuộm vải.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, hoạt động câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ lưu trú.  

 
 

(210) 4-2011-02449 (220) 16.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt 
(KHATOCO)  (VN) 
84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công nghiệp (cụ thể là: máy móc cho ngành công 

nghiệp thuốc lá: máy đóng cây, máy bọc bóng kinh cây, máy dán tem; máy móc cho 
ngành công nghiệp giấy-in-bao bì: máy ép kiện, máy in ba màu).  

 
Nhóm 14: Dây đồng hồ.  

 
Nhóm 16: Giấy in; giấy carton; giấy bao gói; bao bì nhựa; bì thư; vở học sinh.  

 
Nhóm 18: Cặp xách; túi; ví các loại; móc chìa khóa được làm bằng da đà điểu, cá sấu.  

 
Nhóm 20: Vỏ trứng điêu khắc dùng trang trí.  

 
Nhóm 24: Vải dệt.  

 
Nhóm 25: Hàng may mặc: quần áo lót, đồ đi chân, đồ đội đầu; quần áo; thắt lưng (trang 
phục); giày dép.  

 
Nhóm 28: Thú bông (đồ chơi). 
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Nhóm 29: Các sản phẩm thịt cấp đông; các sản phẩm thịt tươi; các sản phẩm thịt chế 
biến đóng hộp; trứng đà điểu dùng làm thực phẩm. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm.  

 
Nhóm 32: Bia tươi.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho người hút 
thuốc, gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không làm bằng kim loại). 

 
Nhóm 36: Hoạt động kinh doanh bất động sản.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện; sửa chữa các chi tiết máy; xây dựng.  

 
Nhóm 39: Du lịch lữ hành trong nước và quốc tế; vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành 
khách. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn trên bao bì; dịch vụ in hoa trên vải; dịch vụ in hoa trên quần áo; 
dịch vụ in trên tấm che tủ bán hàng; nhuộm vải.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, hoạt động câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ lưu trú.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02471 (220) 16.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 17.2.25; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty tài chính cổ phần 
Handico  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Thăng Long Ford, 105 
Láng Hạ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); phân tích tài chính, hoạt động ngân 

hàng, hoạt động ngân hàng gia đình; môi giới bảo hiểm; dịch vụ thanh toán nợ trước khi 
giải thể, tài chính đầu tư vốn; công việc thanh toán (tài chính); ngân hàng hối đoái (tài 
chính); tư vấn tài chính, tư vấn bảo hiểm, tín dụng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ nợ; 
đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); dịch vụ ủy thác đầu tư, uỷ thác 
cho vay, uỷ thác quản lý vốn; quản lý tài chính, bảo trợ tài chính, bảo lãnh; dịch vụ mua 
trả góp tài chính; thuê, mua tài chính, cho vay; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu.  
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(210) 4-2011-02472 (220) 16.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty tài chính cổ phần 
Handico  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Thăng Long Ford, 105 
Láng Hạ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); phân tích tài chính; hoạt động ngân 

hàng, hoạt động ngân hàng gia đình; môi giới bảo hiểm; dịch vụ thanh toán nợ trước khi 
giải thể, tài chính, đầu tư vốn, công việc thanh toán (tài chính); ngân hàng hối đoái (tài 
chính); tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm, tín dụng, dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ nợ; 
đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); dịch vụ ủy thác đầu tư, uỷ thác 
cho vay, uỷ thác quản lý vốn; quản lý tài chính; bảo trợ tài chính; bảo lãnh; dịch vụ mua 
trả góp tài chính; thuê, mua tài chính, cho vay; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu.  

 
 

(210) 4-2011-02501 (220) 17.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.21; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại Tiến 
Gia Phát  (VN) 
450 Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Lò vi sóng; lò nướng; máy hút mùi; tủ lạnh; bếp điện-điện từ. 
 

Nhóm 21: Xoong; nồi (không dùng điện); chảo (không dùng điện). 
 
 

(210) 4-2011-02527 (220) 17.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.3; 26.5.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, xám đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuân Phương  
(VN) 
Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý toà nhà (bất động sản); cho thuê căn hộ; hãng bất động sản; quản lý 

bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản).  
 

Nhóm 37: Cho thuê máy xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; 
dịch vụ làm kín công trình, xây dựng, nghề xây (thợ nề); xây dựng cảng, bến tàu; tư vấn 
trong xây dựng; trang trí nội thất. 
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Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; kiến trúc; 
kiểm định (đo lường).  

 
 

(210) 4-2011-02546 (220) 18.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH MTV cung ứng 

dịch vụ chuyên nghiệp Phúc 
Minh Quân   (VN) 
167 đường 30-4, phường Phú Thọ, thị xã 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, mô tô, xe và máy chuyên dụng có động cơ, thiết bị, phụ tùng 

thay thế của xe và máy chuyên dụng các loại, vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, thiết 
bị văn phòng, hàng nông, lâm, thủy, hải sản, hàng may mặc, giày dép, hàng da, giả da, 
mỹ phẩm, băng đĩa, phim ảnh, hàng lưu niệm các loại, phế liệu công nghiệp, cây rừng, 
cây công nghiệp, cây cảnh, hoa, cây giống, hạt giống; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ 
triển lãm thương mại; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe tải, xe du lịch; vận chuyển hàng hoá bằng ô tô; vận chuyển hàng; 
khách bằng đường bộ; vận chuyển hàng hàng hoá bằng đường thủy; vận chuyển hành 
khách bằng đường thủy; dịch vụ giao nhận hàng hoá; dịch vụ bốc xếp (xếp dỡ) hàng hoá; 
dịch vụ trông giữ xe.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý rác thải, phế liệu; tái chế rác thải và phế liệu; dịch vụ xử lý nước 
thải. 

 
 

(210) 4-2011-02578 (220) 18.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) HYUNDAI CORPORATION    (KR) 

# 140-2, Gye-Dong, Jongno-Gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị khử trùng dạng đĩa, đèn đốt bằng ga, lò, không dùng cho phòng thí 

nghiệm, máy làm lạnh, máy làm đông lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, máy khử trùng nước, 
máy điều hòa độ ẩm, máy sấy tóc, quạt điện, tủ lạnh chạy điện, ấm đun nước sử dụng 
điện, máy pha cà phê chạy điện, nồi nấu sử dụng điện, nồi cơm điện, lò nướng sử dụng 
điện, lò vi sóng, thiết bị gia nhiệt đun nóng bình sữa trẻ em. 
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(210) 4-2011-02597 (220) 18.02.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 30 2011 000 703.9/09 25.01.2011 DE 

  
(731) ORACLE INTERNATIONAL 

CORPORATION   (US) 
500 Oracle Parkway, Redwood Shores, 
California 94065, USA  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính và phần cứng máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-02600 (220) 18.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Đỗ 
Quyên   (VN) 
Số 90 Bà Triệu, thành phố Hội An, tỉnh 
Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 
 

(210) 4-2011-02603 (220) 18.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) NETFLIX, INC.   (US) 

100 Winchester Circle, Los Gatos, 
California 95032 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính, phần mềm cố định ghi trong bộ nhớ máy tính, phần mềm 

máy tính; phần cứng máy tính, phần mềm cố định ghi trong bộ nhớ máy tính, phần mềm 
máy tính, thiết bị, công cụ và vật liệu để ghi, truyền và nhận nội dung nghe, nhìn và nghe 
nhìn; phần cứng máy tính, phần mềm cố định ghi trong bộ nhớ máy tính, phần mềm máy 
tính dùng cho thiết bị điện tử và truyền dữ liệu theo dòng; thiết bị điện tử cụ thể: bộ trò 
chơi điện tử dùng với máy thu hình có tay cầm điều khiển, máy đọc dữ liệu (âm thanh và 
hình ảnh) từ mạng internet dưới dạng dòng truyền liên tục, máy ghi hình kỹ thuật số, 
điện thoại di động, và hệ thống thiết bị nghe nhạc trong nhà; thiết bị truyền dữ liệu theo 
dòng; thiết bị điều khiển từ xa; vật ghi dữ liệu và nội dung nghe, nhìn và nghe nhìn được 
cung cấp bằng cách tải xuống hoặc truyền theo dòng từ mạng máy tính hoặc mạng 
truyền thông, bao gồm cả mạng Internet.  
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Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và dịch vụ bán lẻ trực tuyến được máy tính hóa liên quan đến 
vật ghi dữ liệu và nội dung đã được ghi sẵn chương trình có hình ảnh và âm thanh, hình 
ảnh và nghe nhìn.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc; dịch vụ viễn thông; dịch vụ truy cập viễn thông; 
dịch vụ truyền dữ liệu theo dòng qua mạng máy tính, mạng Internet và các mạng viễn 
thông khác, gồm dịch vụ truyền dữ liệu âm thanh, hình ảnh và nghe nhìn; dịch vụ truyền 
phim theo yêu cầu; dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền giọng nói, dữ 
liệu, hình ảnh, tín hiệu, tin nhắn và thông tin; dịch vụ thông tin liên lạc qua máy tính; 
dịch vụ kết nối viễn thông với các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; dịch vụ phát 
chương trình; cung cấp bản tin trực tuyến cho việc truyền tin nhắn.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí và đào tạo trực tuyến; cho thuê vật 
ghi dữ liệu hình ảnh, băng ghi hình đã ghi sẵn chương trình, đĩa hình kỹ thuật số, vật ghi 
dữ liệu đa phương tiện; cho thuê vật ghi dữ liệu hình ảnh, băng ghi hình đã ghi sẵn 
chương trình, đĩa hình kỹ thuật số bằng cách thông qua mạng thông tin liên lạc; cung cấp 
thông tin, điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong lĩnh vực giải trí; cung cấp thông tin, 
điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc.  

 
 

(210) 4-2011-02623 (220) 18.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.9 
(731) Công ty TNHH Ngọc Nghi   (VN) 

32 Nguyễn Hữu Thoại, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ trang trí nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, màn sáo làm bằng gỗ.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ đạc nội thất, ngoại thất, hàng điện gia dụng (quạt máy, bếp điện, 
bàn là, tủ lạnh), màn sáo làm bằng gỗ.  

 
 

(210) 4-2011-02664 (220) 21.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.6; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại An Châu  
(VN) 
Số 5 ngách 81/2/25 Lạc Long Quân, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ các loại vật liệu xây dựng: gạch, cát, đá, sỏi, xi măng, sắt, 
thép, ống nhựa, ván, gỗ, đinh, dây thép buộc, trần thạch cao, sơn. 

 
Nhóm 37: Xây dựng: công trình dân dụng công nghiệp, công trình thuỷ lợi, hạ tầng giao 
thông, hạ tầng kỹ thuật; tư vấn giám sát trong lĩnh vực xây dựng: công trình dân dụng 
công nghiệp, công trình thuỷ lợi, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật; sửa chữa: công 
trình dân dụng công nghiệp, công trình thuỷ lợi, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật; lắp 
đặt: công trình dân dụng, công nghiệp, công trình thuỷ lợi, hạ tầng giao thông, hạ tầng 
kỹ thuật. 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trong lĩnh vực xây dựng: công trình dân dụng công nghiệp, 
công trình thuỷ lợi, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật. 

 
 

(210) 4-2011-02668 (220) 21.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Trắng, vàng cam, xanh nước biển, xanh 

lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và xây dựng Số 
168  (VN) 
Phòng 502, C2 khu tập thể lắp máy 10, 
ngõ 208, đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; đá để xây dựng; bê tông. 
 

Nhóm 37: Phá các công trình xây dựng; xây dựng; sơn nội, ngoại thất; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa, không khí; 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; cho thuê 
thiết bị xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-02669 (220) 21.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dệt DAEWON Việt Nam    (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giầy, dép.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-02680 (220) 21.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc trừ bệnh cho 

cây, thuốc diệt trừ nấm, thuốc diệt động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02689 (220) 21.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 18.3.23; 18.3.21 
(731) JP STEEL PLANTECH CO.   (JP) 

3-1 Kinko-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa 221-0056 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 07: Lò chuyển (thổi) để luyện thép, máy và thiết bị dùng để đúc kim loại; máy và 

dây chuyên đúc kim loại liên tục, máy và dây chuyền dùng để xử lý nhiệt, tôi nhiệt, ủ 
luyện kim loại liên tục; máy sản xuất, gia công chế tạo các sản phẩm kim loại (không 
phải lò luyện kim); máy gia công và chế biến kim loại, máy tái chế, máy cắt kim loại; 
máy cán; máy cán phẳng, máy cán tạo độ căng phẳng; máy làm ống kiểu tang quanh.  

 
Nhóm 11: Lò (trừ lò để thí nghiệm); lò thiêu kết; đáy lò (luyện kim); thiết bị cung cấp 
nguyên liệu cho lò và đáy lò; thiết bị làm mát cho máy đúc kim loại liên tục, máy và hệ 
thống làm mát.  
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(210) 4-2011-02709 (220) 21.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; A26.3.5; 26.3.1 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần Xây dựng 

VINACON  (VN) 
8/12-2 Đặng Dung, phường 2, thành phố 
Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế công trình thủy lợi; thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ), 

thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp; tư vấn thẩm định; thiết kế kỹ thuật; 
thiết kế trang trí nội thất; khảo sát trắc địa, địa chất công trình.  

 
 
(210) 

 
4-2011-02722 

 
(220) 

 
22.02.2011 

  (441) 27.06.2011 
  
(731) KCC CORPORATION   (KR) 

1301-4, Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa epoxy dạng thô dùng cho đúc; nhựa epoxy chuyên dùng trong công 

nghiệp; nhựa epoxy dạng thô; silicon (hợp chất hữu cơ silíc); silic (hoá học); nhựa 
silicon dạng thô; silance (hợp chất hoá học); hoá chất làm cho không thấm nước; chất 
làm biến dạng; chế phẩm tháo khuôn đúc; chế phẩm tách giấy dùng trong công nghiệp; 
gôm (chất dính) không dùng cho văn phòng, hoặc gia đình; tác nhân hoá học làm tăng 
hoạt tính bề mặt; nhựa alkít dạng thô; nhựa polieste dạng thô; nhựa uretan dạng thô; 
nhựa acrylic chuyên dùng trong công nghiệp; nhựa phenolic  dạng thô; nhựa polixtiren; 
nhựa tổng hợp dạng thô chuyên dùng trong cách âm; nhựa dạng thô chuyên dùng để đúc, 
cụ thể như nhựa epoxy dạng thô dùng cho đúc; nhựa acrylic dạng thô; nhựa tổng hợp 
dạng thô; nhựa tổng hợp nhân tạo dạng thô; nhựa acrylic chưa qua chế biến; nhựa tổng 
hợp chưa qua chế biến; nhựa tổng hợp nhân tạo chưa qua chế biến; nhựa polieste dạng 
thô chưa bão hoà; hợp phần gốm dùng để thêu kết (dạng bột và hạt); vật liệu gốm dưới 
dạng hạt dùng để làm phương tiện lọc; hợp chất để chế tạo gốm kỹ thuật; thành phần để 
chế tạo gốm kỹ thuật; chất dẻo dạng thô; hoá chất dùng để sản xuất sơn; hoá chất dùng 
để làm sáng bóng màu dùng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp; chất 
dùng để làm mờ; chế phẩm chịu lửa; dung môi dùng cho vecni; hoá chất tách dầu; chất 
phụ gia hoá học dùng cho dầu lửa; chất hoá học làm đông tụ; chất/lớp tráng khuôn chịu 
lửa (trong công nghiệp); hoá chất dùng để độn và tạo màu nhuộm; thành phần chế tạo 
gốm kỹ thuật. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
729 

(210) 4-2011-02725 (220) 22.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH vật liệu xây 

dựng và trang trí nội thất 
Mai Hoa 2   (VN) 
222 Huỳnh Thúc Kháng, phường An 
Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán vật liệu trang trí nội thất; mua bán đồ 

dùng chạy điện dùng cho gia đình như: bóng đèn, dây điện, ti vi, tủ lạnh, âm ly, loa đài, 
máy vi tính và phụ kiện máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2011-02731 (220) 22.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Trung tâm kỹ thuật và công 
nghệ sinh học Tiền Giang  
(VN) 
129 Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm nấm xanh (dùng phòng trừ rầy nâu, các loại bọ xít hại lúa, một số 

sâu ăn lá có hại). 
 
 

(210) 4-2011-02732 (220) 22.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Trung tâm kỹ thuật và công 
nghệ sinh học Tiền Giang  
(VN) 
129 Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm bón góc (dùng phòng trừ bệnh hại vùng rễ, trừ bệnh thối nhũng, 

héo xanh, kích thích khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây phát triển tốt, ngăn chặn vi 
sinh vật gây hại trong đất). 
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(210) 4-2011-02745 (220) 22.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.3.9; A2.3.24 
(731) VINH-SANH TRADING 

CORPORATION   (US) 
13500 E. Nelson Avenue, City of 
Industry, California 91746, United States 
of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 30: Bánh tráng làm từ gạo, mì phở làm từ gạo, bột sắn, bột gạo, gia vị (gia vị hỗn 
hợp cho món súp và nước xốt).  

 
 

(210) 4-2011-02767 (220) 22.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.3.1; 25.12.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
kinh doanh dịch vụ nhà đất 
Thái Dương  (VN) 
Số 85A, đường Phan Kế Bính, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán nhà, dịch vụ cho thuê nhà, đánh giá bất động sản, môi giới 

bất động sản, quản lý bất động sản, hãng bất động sản. 
 
 

(210) 4-2011-02789 (220) 22.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Văn Minh  (VN) 
Đường Mai Thúc Loan, thị xã Cửa Lò, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, 
xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: xây 
dựng các công trình công nghiệp, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp, bưu chính viễn 
thông, chuẩn bị mặt bằng: san lấp mặt bằng, lắp đặt hệ thống xây dựng khác: lắp đặt hệ 
thống điện nước công trình. 
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Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch; vận tải hành khách đường bộ 
khác: vận chuyển hành khách theo chuyến cố định, hợp đồng, vận tải bằng xe buýt, hoạt 
động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu như: đại lý vé máy 
bay, điều hành chuyến du lịch: du lịch lữ hành nội địa, quốc tế, vận tải hành khách 
đường bộ trong nội thành, ngoại thành: vận tải hành khách bằng taxi. 

 
 

(210) 4-2011-02806 (220) 23.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.17; A1.1.10; A11.3.4; 5.7.1 
(591) Nâu, đỏ, trắng, vàng, xanh dương, trắng, 

đen 

(540) 

  

(731) Lê Hùng Cường   (VN) 
205/A9 ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  

 
 

(210) 4-2011-02816 (220) 23.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh nước biển đậm 

(540) 

  

(731) Tổng công ty công nghiệp xi 
măng Việt Nam   (VN) 
Số 228, đường Lê Duẩn, phường Trung 
Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 17: Cao su (thô hoặc sơ chế). 
 

Nhóm 19: Xi măng; tấm lợp amiang xi măng; vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu 
chịu lửa (vật liệu xây dựng phi kim loại). 

 
Nhóm 35: Xuất khẩu clinker (là nguyên liệu thô sản xuất ra xi măng); xuất nhập khẩu xi 
măng, thạch cao, vật tư thiết bị phụ tùng cho ngành xi măng, xuất khẩu lao động; mua 
bán xi măng, tấm lợp xi măng, vật liệu xây dựng, vật liệu chịu lửa, vật tư thiết bị phụ 
tùng cho ngành xi măng, thạch cao và ngành điện; mua bán cao su và mủ cao su.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư tài chính để phát triển công nghiệp xi măng; mua bán bất động 
sản; cho thuê nhà xưởng, nhà ở, văn phòng; đầu tư vốn kinh doanh cơ sở hạ tầng, khu 
công nghiệp và đô thị (bất động sản); dịch vụ tài chính, ngân hàng. 
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Nhóm 37: Xây lắp chuyên ngành cho công nghiệp xi măng; xây dựng các công trình dân 
dụng và công nghiệp; xây dựng cảng biển, cảng sông; xây dựng đường bộ, đường biển, 
đường sắt. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; quản lý và khai thác cảng biến, cảng sông; quản lý và khai 
thác đường bộ, đường biển, đường sắt; cho thuê kho hàng; cung cấp điện năng.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ thể thao, vui chơi, giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng; điều trị bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-02831 (220) 23.02.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 2010-69681 03.09.2010 JP 

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(731) FUJITSU LIMITED   (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-
ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy đếm tiền; máy và thiết bị viễn thông; máy tính; chương trình máy tính và 

máy điện tử khác và các thiết bị và bộ phận của chúng; trò chơi vi-đê-ô dân dụng; 
chương trình cho trò chơi vi-đê-ô dân dụng; chương trình trò chơi cho trò chơi vi-đê-ô 
dân dụng; mạch điện tử và chương trình dùng cho trò chơi điện tử cầm tay dùng với màn 
hình tinh thể lỏng được lưu trữ trong đĩa CD; đĩa hát; mạch điện tử và đĩa CD lưu trữ 
chương trình có tính năng tự động dùng cho các dụng cụ âm nhạc điện tử; tập tin âm 
nhạc và đoạn âm thanh nhận và lưu lại từ mạng Internet; đĩa và băng vi-đê-ô đã được thu 
trước và các phương tiện ghi âm đã được thu trước khác; tập tin ảnh, vi-đê-ô và phim đã 
nhận và lưu lại từ mạng Internet; xuất bản phẩm điện tử (bao gồm xuất bản phẩm điện tử 
có thể tải xuống được).  

 
Nhóm 42: Thiết kế máy móc, thiết bị, nhạc cụ (bao gồm cả các bộ phận của chúng) hoặc 
các hệ thống tạo nên những máy móc, thiết bị và nhạc cụ này; cung cấp thông tin liên 
quan đến máy vi tính đã được thiết kế; thiết kế máy tính, thiết bị điện tử và các thiết bị 
viễn thông; tư vấn thiết kế máy vi tính, thiết bị điện tử và thiết bị viễn thông; thiết kế 
chương trình máy vi tính, lập trình máy vi tính, hoặc bảo trì phần mềm máy tính; cung 
cấp thông tin liên quan đến thiết kế chương trình máy vi tính, lập trình máy vi tính hoặc 
bảo trì phần mềm máy vi tính; xử lý thông tin với máy vi tính; tư vấn hệ thống máy vi 
tính; giám sát từ xa đối với hệ thống máy vi tính; tạo lập môi trường, cài đặt, nâng cao 
đặc tính, đặt tải, tạo những phần phụ thêm và tạo ra những điều kiện tối ưu khác cho máy 
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vi tính và cung cấp các thông tin liên quan đến các hoạt động này; thiết kế, lập trình máy 
vi tính, tạo lập môi trường, cài đặt, nâng cao đặc tính đặt tải, tạo ra những phần phụ 
thêm, bảo trì và tạo những điều kiện tối ưu khác cho chương trình máy vi tính và cung 
cấp thông tin liên quan đến các hoạt động này; thiết kế và lập kế hoạch cho hệ thống 
mạng máy tính; tư vấn trong lĩnh vực hệ thông mạng thông tin liên lạc; tư vấn thiết kế 
chương trình máy vi tính, lập trình máy vi tính, hoặc bảo trì máy vi tính; xác nhận người 
sử dụng trong lĩnh vực mua bán điện tử; dữ liệu máy vi tính được mã hóa; chuyển đổi dữ 
liệu điện tử để ghi vào và xóa bỏ hình mờ điện tử với máy vi tính; chuẩn đoán hư hỏng 
và kiểm tra vi-rút cho các chương trình máy vi tính; tư vấn kỹ thuật liên quan đến hoạt 
động, vận hành, của máy vi tính, ô tô và máy móc khác với yêu cầu về sự hiểu biết, kỹ 
năng hoặc kinh nghiệm của người người điều khiển ở trình độ cao để phù hợp với yêu 
cầu vận hành các máy móc trên một cách chính xác; kiểm tra hoặc nghiên cứu máy vi 
tính và chương trình máy vi tính; kiểm tra hoặc nghiên cứu thiết bị và máy móc viễn 
thông và thiết bị ngoại biên; kiểm tra và nghiên cứu chất bán dẫn; kiểm tra và nghiên cứu 
máy móc và hệ thống sản xuất chất bán dẫn, và dụng cụ đo lường chất bán dẫn; cho thuê 
máy vi tính; cung cấp chương trình máy vi tính; cài đặt thủ công cho máy vi tính và 
chương trình máy vi tính; chuyển đổi cơ sở dữ liệu và chương trình máy vi tính; tái tạo 
lại các chương trình máy vi tính; tạo lập và bảo trì các trang web cho người khác; cho 
thuê khu vực lưu trữ dữ liệu của máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2011-02832 (220) 23.02.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 2010-69682 03.09.2010 JP 

(531) 26.4.1 
(731) FUJITSU LIMITED    (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-
ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy đếm tiền; máy và thiết bị viễn thông; máy tính; chương trình máy tính và 

máy điện tử khác và các thiết bị và bộ phận của chúng; trò chơi vi-đê-ô dân dụng; 
chương trình cho trò chơi vi-đê-ô dân dụng; chương trình trò chơi cho trò chơi vi-đê-ô 
dân dụng; mạch điện tử và chương trình dùng cho trò chơi điện tử cầm tay dùng với màn 
hình tinh thể lỏng được lưu trữ trong đĩa CD; đĩa hát; mạch điện tử và đĩa CD lưu trữ 
chương trình có tính năng tự động dùng cho các dụng cụ âm nhạc điện tử; tập tin âm 
nhạc và đoạn âm thanh nhận và lưu lại từ mạng Internet; đĩa và băng vi-đê-ô đã được thu 
trước và các phương tiện ghi âm đã được thu trước khác; tập tin ảnh, vi-đê-ô và phim đã 
nhận và lưu lại từ mạng Internet; xuất bản phẩm điện tử (bao gồm xuất bản phẩm điện tử 
có thể tải xuống được).   

 
Nhóm 42: Thiết kế máy móc, thiết bị, nhạc cụ (bao gồm cả các bộ phận của chúng) hoặc 
các hệ thống tạo nên những máy móc, thiết bị và nhạc cụ này; cung cấp thông tin liên 
quan đến máy vi tính đã được thiết kế; thiết kế máy tính, thiết bị điện tử và các thiết bị 
viễn thông; tư vấn thiết kế máy vi tính, thiết bị điện tử và thiết bị viễn thông; thiết kế 
chương trình máy vi tính, lập trình máy vi tính, hoặc bảo trì phần mềm máy tính; cung 
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cấp thông tin liên quan đến thiết kế chương trình máy vi tính, lập trình máy vi tính hoặc 
bảo trì phần mềm máy vi tính; xử lý thông tin với máy vi tính; tư vấn hệ thống máy vi 
tính; giám sát từ xa đối với hệ thống máy vi tính; tạo lập môi trường, cài đặt, nâng cao 
đặc tính, đặt tải, tạo những phần phụ thêm và tạo ra những điều kiện tối ưu khác cho máy 
vi tính và cung cấp các thông tin liên quan đến các hoạt động này; thiết kế, lập trình máy 
vi tính, tạo lập môi trường, cài đặt, nâng cao đặc tính đặt tải, tạo ra những phần phụ 
thêm, bảo trì và tạo những điều kiện tối ưu khác cho chương trình máy vi tính và cung 
cấp thông tin liên quan đến các hoạt động này; thiết kế và lập kế hoạch cho hệ thống 
mạng máy tính; tư vấn trong lĩnh vực hệ thống mạng thông tin liên lạc; tư vấn thiết kế 
chương trình máy vi tính, lập trình máy vi tính, hoặc bảo trì máy vi tính; xác nhận người 
sử dụng trong lĩnh vực mua bán điện tử; dữ liệu máy vi tính được mã hóa; chuyển đổi dữ 
liệu điện tử để ghi vào và xóa bỏ hình mờ điện tử với máy vi tính; chuẩn đoán hư hỏng 
và kiểm tra vi-rút cho các chương trình máy vi tính; tư vấn kỹ thuật liên quan đến hoạt 
động, vận hành, của máy vi tính, ô tô và máy móc khác với yêu cầu về sự hiểu biết, kỹ 
năng hoặc kinh nghiệm của người người điều khiển ở trình độ cao để phù hợp với yêu 
cầu vận hành các máy móc trên một cách chính xác; kiểm tra hoặc nghiên cứu máy vi 
tính và chương trình máy vi tính; kiểm tra hoặc nghiên cứu thiết bị và máy móc viễn 
thông và thiết bị ngoại biên; kiểm tra và nghiên cứu chất bán dẫn; kiểm tra và nghiên cứu 
máy móc và hệ thống sản xuất chất bán dẫn, và dụng cụ đo lường chất bán dẫn; cho thuê 
máy vi tính; cung cấp chương trình máy vi tính; cài đặt thủ công cho máy vi tính và 
chương trình máy vi tính; chuyển đổi cơ sở dữ liệu và chương trình máy vi tính; tái tạo 
lại các chương trình máy vi tính; tạo lập và bảo trì các trang web cho người khác; cho 
thuê khu vực lưu trữ dữ liệu của máy vi tính. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02837 (220) 23.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Cam đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Viện công nghệ môi trường - 
viện khoa học và công nghệ 
Việt Nam   (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh phân huỷ các chất hữu cơ để xử lý rác thải sinh hoạt và chất 

thải rắn, chế phẩm vi sinh phân huỷ các chất hữu cơ để xử lý nước thải; chế phẩm vi sinh 
để xử lý kim loại nặng trong đất và nước; chế phẩm vi sinh dùng trong chăn nuôi, cụ thể 
kích thích tiêu hoá và tăng cường khả năng miễn dịch cho vật nuôi; chế phẩm vi sinh để 
sản xuất phân hữu cơ sinh học. 
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(210) 4-2011-02845 (220) 23.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3; 25.1.25 
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và xây lắp điện ý 
Nhiên   (VN) 
149X/30 lô C, Tô Hiến Thành, phường 
13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Tụ điện; tăng phô; tắc te (thiết bị khởi động của đèn).  
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng gồm: bóng đèn; chóa đèn. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán vật tư nguyên vật liệu: ngành điện, điều 
khiển và mua bán thiết bị điện cụ thể: dây điện, sắt, công tắc điện, đui đèn, trụ đèn chiếu 
sáng.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công nghiệp, dân dụng; xây lắp các công 
trình đường dây tải điện.  

 
 

(210) 4-2011-02850 (220) 23.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Lê Thị Thiên Hương  (VN) 

4/11 Lương Thanh, phường Hoa Lư, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cơm.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2011-02866 (220) 23.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Hoành 
Kiến Đạt   (VN) 
38/9H Phan Anh, phường Hiện Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện, dây ăng ten, dây điện thoại; vi mạch điện tử; thiết bị 
điều khiển từ xa các loại; bình ắc quy; biến áp; ăng ten tivi; bộ khuyếch đại ăng ten; mô 
tơ xoay ăng ten (linh kiện dùng để làm chuyển hướng điện hay còn gọi là cục chuyển 
hướng). 

 
Nhóm 11: Đèn sạc, quạt sạc, đèn bàn học sinh, quạt điện, quạt gió.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02885 (220) 23.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Minh Hưng Tiền 

Giang   (VN) 
ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 22: Lưới; lưới dệt bằng sợi nhựa dùng trong nông nghiệp để che nắng nhằm bảo 

vệ cây trồng; lưới dệt bằng sợi nhựa dùng trong nông nghiệp để ngăn côn trùng phá hoại 
xâm nhập nhằm bảo vệ cây trồng. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02887 (220) 23.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Minh Hưng Tiền 

Giang   (VN) 
ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 22: Lưới; lưới dệt bằng sợi nhựa dùng trong nông nghiệp để che nắng nhằm bảo 

vệ cây trồng; lưới dệt bằng sợi nhựa dùng trong nông nghiệp để ngăn côn trùng phá hoại 
xâm nhập nhằm bảo vệ cây trồng.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
737 

(210) 4-2011-02902 (220) 24.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.11.3; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
KNiC   (VN) 
Số 623 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị định vị GPS; mua bán thiết bị giám sát IP Camera; mua bán 

thiết bị máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm. 
 
 
 

(210) 4-2011-02923 (220) 24.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Trần Quốc Hùng  (VN) 
Thôn Tiền, xã An Châu, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố. 
 

Nhóm 09: Đầu thu truyền hình kỹ thuật số; loa; âm ly; dây ăng ten; đầu máy đọc đĩa. 
 

Nhóm 11: Bếp ga; ấm điện; nồi cơm điện; quạt điện; chảo điện. 
 
 
 

(210) 4-2011-02924 (220) 24.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Trần Quốc Hùng   (VN) 
Thôn Tiền, xã An Châu, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố. 
 

Nhóm 09: Đầu thu truyền hình kỹ thuật số; loa; âm ly; dây ăng ten; đầu máy đọc đĩa.  
 

Nhóm 11: Bếp ga; ấm điện; nồi cơm điện; quạt điện; chảo điện. 
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(210) 4-2011-02925 (220) 24.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Trần Quốc Hùng   (VN) 
Thôn Tiền, xã An Châu, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố. 
 

Nhóm 09: Tivi; đầu thu truyền hình kỹ thuật số; loa; âm ly; dây ăng ten; đầu máy đọc 
đĩa.  

 
Nhóm 11: Bếp ga; ấm điện; nồi cơm điện; quạt điện; chảo điện. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02926 (220) 24.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Trần Quốc Hùng   (VN) 
Thôn Tiền, xã An Châu, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố. 
 

Nhóm 09: Tivi; đầu thu truyền hình kỹ thuật số; loa; âm ly; dây ăng ten; đầu máy đọc 
đĩa. 

 
Nhóm 11: Bếp ga; ấm điện; nồi cơm điện; quạt điện; chảo điện.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị điện tử gia dụng: đầu thu truyền hình số, ti vi, ăng 
ten thu tín hiệu vệ tinh, máy quay hình, thiết bị để truyền âm thanh hình ảnh, thiết bị để 
ghi âm thanh hình ảnh, thiết bị để tái tạo âm thanh hình ảnh, máy điều hoà nhiệt độ, tủ 
lạnh, tủ cấp đông, thiết bị và trang bị thông gió (mục đích điều hoà không khí), thiết bị 
và trang bị đi kèm dùng cho mục đích nấu nướng, thiết bị và trang bị chiếu sáng, thiết bị 
và trang bị vệ sinh, ra đi ô, đầu máy đọc đĩa, loa, máy vi tính, máy hỗ trợ kỹ thuật số cá 
nhân (PDA), màn hình máy vi tính, màn hình, màn hình tinh thể lỏng, máy vi tính sổ tay, 
máy thu phát âm thanh nổi, máy thu hình màn hình tinh thể lỏng, sổ ghi chép điện tử, 
máy chiếu viđeo, máy chiếu màn hình tinh thể lỏng, máy vi tính xách tay, máy giặt, máy 
rửa bát, nồi cơm điện, lò vi sóng, lò nướng, quạt điện, máy lọc nước, thiết bị và trang bị 
sưởi nóng, thiết bị và trang bị làm lạnh, thiết bị và trang bị sấy khô, thiết bị và trang bị 
dùng để phân phối nước; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu hàng 
hoá; dịch vụ nghiên cứu thị trường.  
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(210) 4-2011-02927 (220) 24.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Trần Quốc Hùng   (VN) 
Thôn Tiền, xã An Châu, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố. 
 

Nhóm 09: Đầu thu truyền hình kỹ thuật số; loa; âm ly; dây ăng ten; đầu máy đọc đĩa.  
 

Nhóm 11: Bếp ga; ấm điện; nồi cơm điện; quạt điện; chảo điện.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị điện tử gia dụng: đầu thu truyền hình số, ti vi, ăng 
ten thu tín hiệu vệ tinh, máy quay hình, thiết bị để truyền âm thanh hình ảnh, thiết bị để 
ghi âm thanh hình ảnh, thiết bị để tái tạo âm thanh hình ảnh, máy điều hoà nhiệt độ, tủ 
lạnh, tủ cấp đông, thiết bị và trang bị thông gió (mục đích điều hoà không khí), thiết bị 
và trang bị đi kèm dùng cho mục đích nấu nướng, thiết bị và trang bị chiếu sáng, thiết bị 
và trang bị vệ sinh, ra đi ô, đầu máy đọc đĩa, loa, máy vi tính, máy hỗ trợ kỹ thuật số cá 
nhân (PDA), màn hình máy vi tính, màn hình, màn hình tinh thể lỏng, máy vi tính sổ tay, 
máy thu phát âm thanh nổi, máy thu hình màn hình tinh thể lỏng, sổ ghi chép điện tử, 
máy chiếu viđeo, máy chiếu màn hình tinh thể lỏng, máy vi tính xách tay, máy giặt, máy 
rửa bát, nồi cơm điện, lò vi sóng, lò nướng, quạt điện, máy lọc nước, thiết bị và trang bị 
sưởi nóng, thiết bị và trang bị làm lạnh, thiết bị và trang bị sấy khô, thiết bị và trang bị 
dùng để phân phối nước; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu hàng 
hoá; dịch vụ nghiên cứu thị trường.  

 
 
 

(210) 4-2011-02940 (220) 24.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 15.7.1; 18.3.21; A26.11.13; 1.15.24 
(591) Xanh tím than, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng hải 
Container Dewell  (VN) 
309-311 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy 

nội địa; dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển.  
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(210) 4-2011-02985 (220) 25.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; A5.3.15; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vũ Đại Thiên 
Nguyên  (VN) 
Số 3 P14, tổ 38, phường Tương Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Các loại lúa giống. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02986 (220) 25.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1; 7.1.24 (540) 

   

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại và sản xuất Vĩnh 
Thịnh  (VN) 
Số nhà 19, tổ 24, phường Thượng Thanh, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Chậu rửa inox. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02987 (220) 25.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.1; 3.7.19 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thiên Đại Phát  (VN) 
158/1B Nguyễn Văn Đậu, phường 7, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, 

vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, dịch vụ bao gói, đại lý vận tải hàng hóa.  
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(210) 4-2011-03020 (220) 25.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(731) YETI TRADING COMPANY   (CN) 

5f-2, No. 181, Fu-Hsing North Road, 
Taipei, Taiwan, Rep. of China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 

ADVACAS) 
 
(511)   Nhóm 06: Khoá móc bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại; khoá cửa bằng kim loại; 

đinh vít bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; khoá số bằng kim loại, không dùng điện.  
 
 

(210) 4-2011-03022 (220) 25.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A3.4.4; A3.4.24; A3.4.25 
(731) Công ty cổ phần thiết bị giáo 

dục và thể thao Thăng Long  
(VN) 
Cống Thôn, Yên Viên, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; bảng niêm yết (trừ bảng điện tử); tủ; đệm.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày.  
 

Nhóm 28: Bóng chuyền; bóng đá; bóng ném; bóng rổ; bàn bóng bàn; vợt bóng bàn; xà 
đơn; xà kép; quả cầu lông; quả cầu đá.  

 
 

(210) 4-2011-03023 (220) 25.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông lQ Việt Nam   (VN) 
Số 2, ngách 12, ngõ 31, phố Trần Quốc 
Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 38: Đại lý các dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên internet và điện 

thoại di động.  
 

Nhóm 39: Đại lý các dịch vụ bưu chính. 
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(210) 4-2011-03024 (220) 25.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Nâu, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng CCC  (VN) 
35/2 đường D5, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng: công trình dân dụng & công nghiệp; phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng; 

lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; lắp đặt hệ 
thống xây dựng khác; hoàn thiện công trình xây dựng; hoạt động xây dựng chuyên dụng 
khác.  

 
Nhóm 42: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; kiểm tra và phân tích kỹ 
thuật; hoạt động thiết kế chuyên dụng. 

 
 

(210) 4-2011-03025 (220) 25.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; 25.3.1; 26.13.25 
(731) GB INDUSTRIES CO., LTD.   (KR) 

642-9, Gahyeon-ri, Tongjin-eup, Gimpo-
city, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 07: Máy nghiền; máy xúc; máy tạo dao động cho bê tông; máy khoan đá; máy 

nghiền đá; máy khoan mỏ; máy xúc đá; máy cắt; máy đập thuỷ lực.  
 
 

(210) 4-2011-03029 (220) 25.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 21.3.15; 26.1.2; A24.7.23; 1.15.15 
(591) Xanh da trời, cam, ghi, trắng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn VI 
NA  (VN) 
268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ truyền thông 
liên lạc bằng thiết bị đầu cuối, cụ thể là máy vi tính, máy trạm (liên lạc bằng máy vi tính, 
máy trạm); thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
743 

các phương tiện liên lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy 
vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
dịch vụ tra cứu thông tin qua internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bán đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2011-03081 (220) 25.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.3.5; 25.1.6; 7.15.1; 7.15.22 
(591) Đỏ, vàng, hồng, xanh dương, xanh dương 

nhạt, đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại Vạn Phát  (VN) 
Khu vực 3, Cồn Khương, phường Cái 
Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; cho thuê 

bất động sản thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; môi giới bất động sản thuộc 
chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; mua bán, cho thuê và môi giới quyền sử dụng đất 
công (đất thuộc quyền sở hữu của nhà nước).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ 
lưu động. 

 
 

(210) 4-2011-03082 (220) 25.02.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 85/115,992 25.08.2010 US 

  
(731) TWINS SPECIAL LLC   (US) 

P.O. Box 7103, Rancho Santa Fe 
California 92067, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo bao gồm áo sơ mi, áo bó không tay (áo ba lỗ), quần, quần soóc, áo 
bằng vải bông thấm mồ hôi dài tay, mũ nón, áo thụng dài khoác ngoài (áo choàng), giày 
dép, áo khoác (jắckét), thắt lưng cho trang phục, áo thun (áo nịt len đan tay hay dệt kim), 
bộ đồ thể thao (bộ quần áo bằng vải chắn gió hay bằng chất liệu dệt kim thường mặc khi 
khởi động). 

 
Nhóm 28: Trang thiết bị thể thao dùng cho môn quyền anh và võ thuật, bao gồm găng 
tay quyền anh, túi nặng dùng để tập luyện quyền Anh, găng tay bảo vệ tay khi đấm, cái 
bảo vệ bụng, cái bảo vệ háng và nẹp ống chân để bảo vệ ống chân; cái bảo vệ ngực khi 
chơi thể thao; đài đấu quyền Anh; lồng chắn cho các võ sĩ thi đấu bên trong; găng tay 
dùng trong võ thuật; tấm đệm bảo vệ khi chơi thể dục thể thao cho ngực, bụng, dạ dầy, 
ống chân và đầu; túi cát dùng khi tập đấm; túi đặc biệt được thiết kế chuyên dùng đựng 
các đồ trang bị thể thao; đồ trang bị dùng trong thể dục thể thao, bao gồm cái bọc (quấn) 
tay và bảo vệ mồm; dây để nhảy dây; khố đeo của các vận động viên thể dục thể thao 
(nhất là đàn ông, có tác dụng nâng đỡ); đồ trang bị trong thể dục thể thao, bao gồm cái 
bảo vệ mắt cá chân, cái bảo vệ ống chân và bảo vệ đầu; cái bảo vệ bụng, tấm đệm để đá 
chân trong võ thuật; tấm đệm để đấm trong võ thuật; đồ trang bị dùng để tập luyện võ 
thuật; dụng cụ tập luyện cho môn quyền Anh, võ thuật, và các môn thể thao tương tự, vật 
dụng thể dục thể thao, bao gồm băng đeo đỡ cổ tay và đỡ khớp nối.  

 
 

(210) 4-2011-03083 (220) 25.02.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 1380110 26.08.2010 AU 

  
(731) TWINS SPECIAL LLC    (US) 

P.O. Box 7103, Rancho Santa Fe 
California 92067, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bao gồm áo sơ mi, áo bó không tay (áo ba lỗ), quần, quần soóc, áo 

bằng vải bông thấm mồ hôi dài tay, áo thụng dài khoác ngoài (áo choàng), áo khoác 
(jắckét), thắt lưng cho trang phục, áo thun (áo nịt len đan tay hay dệt kim), bộ đồ thể 
thao (bộ quần áo bằng vải chắn giỏ hay bằng chất liệu dệt kim thường mặc khi khởi 
động); giày dép; đồ đội đầu, bao gồm mũ nón.  

 
Nhóm 28: Trang thiết bị thể thao; trang thiết bị thể thao dùng cho môn quyền Anh và võ 
thuật, bao gồm găng tay quyền Anh, túi nặng dùng để tập luyện quyền Anh, găng tay 
bảo vệ tay khi đấm, cái bảo vệ bụng, cái bảo vệ háng và nẹp ống chân để bảo vệ ống 
chân; cái bảo vệ ngực khi chơi thể thao; đài đấu quyền Anh; lồng chắn cho các võ sĩ thi 
đấu bên trong; găng tay dùng trong võ thuật; tấm đệm bảo vệ khi chơi thể dục thể thao 
cho ngực, bụng, dạ dầy, ống chân và đầu; túi cát dùng khi tập đấm; túi đặc biệt được 
thiết kế chuyên dùng đựng các đồ trang bị thể thao; đồ trang bị dùng trong thể dục thể 
thao, bao gồm cái bọc (quấn) tay và bảo vệ mồm; dây để nhảy dây; khố đeo của các vận 
động viên thể dục thể thao (nhất là đàn ông, có tác dụng nâng đỡ); đồ trang bị trong thể 
dục thể thao, bao gồm cái bảo vệ mắt cá chân, cái bảo vệ ống chân và bảo vệ đầu; cái 
bảo vệ bụng; tấm đệm để đá chân trong võ thuật, tấm đệm để đấm trong võ thuật; đồ 
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trang bị dùng để tập luyện võ thuật; dụng cụ tập luyện cho môn quyền anh, võ thuật, và 
các môn thể thao tương tự; vật dụng thể dục thể thao, bao gồm băng đeo đỡ cổ tay và đỡ 
khớp nối. 

 
 

(210) 4-2011-03141 (220) 28.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.6; A5.1.6; A5.1.8 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, nâu, 

da cam, đen, trắng 
(731) FOCUS NETWORK AGENCIES (S) 

PTE LTD   (SG) 
87 Defu Lane 10, #02-01 MEC 
TechnoCentre, Singapore 539219  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; sô cô la; đồ uống sô cô la với sữa (thành phần chủ yếu là sô cô la); 

đồ uống có thành phần chủ yếu là sô cô la; ca cao; đồ uống ca cao (thành phần chủ yếu) 
với sữa; các sản phẩm từ ca cao; bánh kẹo; bánh quy tròn; kẹo ngọt, không dùng cho 
mục đích y tế; kẹo dạng thanh; ca-ra-men (kẹo); bánh kẹo ngọt, không dùng cho mục 
đích y tế; kẹo sô cô la; món ăn nhẹ (thành phần chủ yếu là ngũ cốc); món ăn nhẹ (thành 
phần chủ yếu là gạo). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, bán buôn và cung cấp liên quan đến bánh quy, sô cô la, đồ 
uống sô cô la với sữa, đồ uống có thành phần chủ yếu là sô cô la, ca cao, đồ uống ca cao 
với sữa, các sản phẩm từ ca cao, bánh kẹo, bánh quy tròn, kẹo ngọt, không dùng cho 
mục đích y tế, kẹo dạng thanh, ca-ra-men (kẹo), bánh kẹo ngọt, không dùng cho mục 
đích y tế, kẹo sô cô la, món ăn nhẹ (thành phần chủ yếu là gạo), nước quả, đồ uống; tập 
hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của 
khách hàng để họ để xem và mua các hàng hóa này ở cửa hàng bán lẻ, cửa hàng trưng 
bày, siêu thị, siêu thị bán buôn từ danh mục hàng hóa chung qua thư lệnh và qua mạng 
internet; quảng cáo; dịch vụ tiếp thị và đẩy mạnh kinh doanh cho người khác; dịch vụ tư 
vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ đã nêu. 

 
 

(210) 4-2011-03162 (220) 28.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) HOTEL SHILLA CO., LTD.   (KR) 

202, Jangchung-Dong 2-Ga, Jung-Gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; dịch vụ đặt phòng khách sạn; ký túc xá; nhà hàng ăn uống; quán 

cà phê; hiệu bánh.  
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(210) 4-2011-03165 (220) 28.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh dương, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại vận tải biển 
Phương Bắc  (VN) 
Số nhà 34, phố Nghĩa Tân, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hoá bằng ô tô; vận tải hàng hoá ven biển; vận tải hàng hoá bằng 

đường thuỷ nội địa; cho thuê kho bãi; lưu giữ hàng hoá trong kho bãi; lai dắt tàu biển; 
bốc xếp hàng hoá đường bộ; bốc xếp hàng hoá cảng hàng không; bốc xếp hàng hóa cảng 
biển; dịch vụ đại lý tàu biển; môi giới cho thuê tàu biển; môi giới cho thuê máy bay; môi 
giới cho thuê phương tiện vận tải bộ; đại lý vận tải hàng hoá đường bộ; đại lý vận tải 
đường biển; đại lý làm thủ tục hải quan, cụ thể là: dịch vụ thông quan hàng hoá; cho thuê 
kho lạnh; môi giới hàng hải; đóng gói hàng hoá; kiểm đếm hàng hoá; cân hàng. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03166 (220) 28.02.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1; 26.3.23 
(591) Xanh nước biển, xanh tím than, đỏ, trắng
(731) Công ty TNHH Thành Long  

(VN) 
Km 71+200, quốc lộ 5A, Kim Xuyên, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng; mua bán thiết bị máy móc phục vụ ngành đóng 

tàu; mua bán (đại lý) ô tô, máy tàu thủy, máy công trình; thông tin về thương mại. 
 

Nhóm 36: Đầu tư tài chính cho việc kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ đóng tàu; sửa chữa tàu; xây dựng công trình giao thông thủy lợi.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy; cho thuê kho bãi lưu giữ 
hàng hóa; dịch vụ xếp dỡ hàng hóa. 
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(210) 4-2011-03195 (220) 01.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.1.11; 2.5.2; 1.15.15; A5.3.14; A5.3.13; 
8.7.5 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH Phúc Quang - 
Hồng Anh  (VN) 
47C3 Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật. 

 
 

(210) 4-2011-03196 (220) 01.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.1.11; 2.5.2; A5.3.13; A5.3.14; 8.7.5; 
25.1.6; 5.9.19 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH Phúc Quang - 
Hồng Anh  (VN) 
47C3 Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật. 

 
 

(210) 4-2011-03260 (220) 01.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
gas Venus   (VN) 
P603, số 1, Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng.  
 

Nhóm 30: Nước đá. 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp ga, xăng dầu, khí hoá lỏng. 
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(210) 4-2011-03302 (220) 02.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) UNIPULSE CORPORATION   (JP) 

9-11 Nihonbashi Hisamatsucho, Chuo-
ku, Tokyo 103-0005 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị làm bột giấy, làm giấy hoặc gia công giấy, máy và thiết bị in hoặc 

đóng sách, máy và thiết bị chế biến chất dẻo; máy và thiết bị sản xuất chất bán dẫn, máy 
nông nghiệp và nông cụ (không thao tác thủ công), bộ khởi động dùng cho động cơ; 
động cơ điện dòng điện xoay chiều và động cơ điện dòng điện một chiều cùng các bộ 
phận của chúng (ngoài loại dùng cho xe cộ mặt đất), máy phát điện dòng điện xoay 
chiều, máy phát điện dòng điện một chiều, người máy (máy); máy gia công kim loại, 
động cơ diện không dùng cho xe cộ mặt đất; máy phân loại dùng trong công nghiệp, 
băng tải phân loại,hàng hóa (máy).  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, máy và dụng cụ đo 
lường hoặc kiểm tra, máy và thiết bị dùng để truyền dẫn hoặc điều khiển năng lượng 
điện, ắc quy điện và pin điện; máy đo và máy kiểm tra điện hoặc từ, thiết bị và dụng cụ 
quang học, kính đeo mắt (bảo vệ mắt), máy điện thoại; điện thoại tổng đài tự động và 
các bộ phận của chúng máy fax; máy thu thanh, máy phát tín hiệu truyền hình; máy thu 
tín hiệu truyền hình, hệ thống loa phóng thanh; điện thoại di động, máy quay phim vi-
®ª-«; máy ảnh kỹ thuật số, hệ thống máy thu phát âm thanh nổi, hệ thống máy âm thanh 
nổi cho xe ô tô; máy ghi âm, đĩa tiếng âm thanh kỹ thuật số; bộ khuếch đại âm thanh; 
micrô (ống phóng thanh) dùng cho thiết bị viễn thông, tai nghe dùng cho thiết bị viễn 
thông; thiết bị thu dùng cho thiết bị viễn thông; đầu từ dùng cho thiết bị viễn thông; mô 
đun bộ nhớ dùng cho thiết bị và dụng cụ truyền thông; mạch điện tử, ống điốt hai cực 
phát sáng; ống điốt hai cực, bóng bán dẫn; thiết bị bán dẫn (thiết bị điện), điện trở nhiệt, 
máy dò tiếng vang bộ dò sóng siêu âm, cái cảm biến sóng siêu âm, mạch điện tử gắn liền 
với thiết bị điều khiển đã được lập trình; thiết bị điều khiển điện tử; máy và thiết bị thăm 
dò động đất; thiết bị mô phỏng dùng để lái hoặc điều khiển xe cộ; máy đổi điện kiểu 
quay, bộ chuyển đối pha điện; thiết bị tín hiệu dùng cho đường sắt phát quang hoặc cơ 
học; thiết bị báo hiệu chống trộm, may bán hàng tự động; công điện tử trả trước dùng 
cho bãi đỗ xe ô tô, máy tính ghi tiền mặt, máy đếm và phân loại tiền (máy văn phòng), 
bảng tín hiệu điện dùng để hiển thị hinh minh họa hoặc chỉ dẫn lối ra, thiết bị ghi thời 
gian điện từ (không phải là đồng hồ chỉ thời gian), máy vi tính; máy bỏ phiếu; máy tính 
hóa đơn thanh toán tiền, thiết bị trò chơi cho người sử dụng được gắn với màn hình TV 
hoặc màn hình máy vi tính; thiết bị hàn điện; máy và thiết bị truyền thanh, máy và thiết 
bị truyền tin qua dây dẫn điện; máy và thiết bị thu thanh gắn cố định ở trạm, máy và 
thiết bị thu thanh lưu động, máy và thiết bị thu thanh xách tay; thiết bị dẫn hướng dùng 
cho xe cộ (dựa trên máy tính đơn bảng mạch), điện thoại không dây, máy điện bảo vô 
tuyến, máy ghi băng vi-đê-ô, máy ghi đĩa hình kỹ thuật số (đĩa DVD); đầu máy quay đĩa 
DVD chuông báo động, ăng ten; cầu dao điện, bộ nạp pin; thiết bị điều khiển dùng cho 
quá trình sản xuất trong nhà máy; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ điện 
ảnh cụ thể là: thiết bị để biên tập dùng cho cho phim vi-đê-ô, máy ghi kỹ thuật số dùng 
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cho phim ảnh, máy quay phim, máy chiếu hình, màn hình của máy chiếu hình, thiết bị 
thử nguyên vật liệu; công tơ điện dùng cho công nghiệp, công tơ điện, máy đo.  

 
 

(210) 4-2011-03349 (220) 02.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH nội thất Đông 

Âu   (VN) 
84 đường 19E, khu phố 2, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất, đồ điện gia dụng - 

công nghiệp như: máy phát điện, dây điện, bóng đèn, cầu dao, ổn áp, công tắc, ổ cắm, 
máy thu hình (ti vi), tủ lạnh, máy lạnh, quạt điện, nồi cơm điện, bếp điện. 

 
 

(210) 4-2011-03390 (220) 02.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; A5.5.20; A5.1.5; 26.4.7 
(591) Xanh lá, trắng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AUXESIA  (VN) 
Phòng 1901, Sài Gòn Trade Center, 37 
Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý; quảng cáo, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 

luận; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  
 

Nhóm 36: Hoạt động tư vấn đầu tư. 
 
 

(210) 4-2011-03391 (220) 03.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoá Nông Hợp 
Trí  (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và 

chất diệt ký sinh trùng); phân ủ; phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; hóa 
chất để bảo quản thực phẩm; giá thể (đất/chất nền) dùng để trồng cây thủy canh. 
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Nhóm 02: Chất bảo quản gỗ; sơn công nghiệp; sơn diệt khuẩn; phẩm màu cho công 
nghiệp; phẩm màu cho thực phẩm; dầu dùng để bảo quản gỗ. 

 
Nhóm 03: Chế phẩm rửa tay khử trùng; mỹ phẩm dùng để tắm; xà phòng khử trùng; chế 
phẩm để giặt; chế phẩm rửa chén bát; chế phẩm làm sạch đường ống nước thải.  

 
Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt chuột; 
thuốc xua đuổi côn trùng; chế phẩm tiệt trùng. 

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy đóng gói; máy phun thuốc trừ sâu; máy sấy khô; máy 
phát điện; thiết bị nâng. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp cầm tay thao tác thủ công; bình phun thuốc trừ sâu 
(dụng cụ cầm tay); dụng cụ làm vườn cầm tay; dụng cụ ghép cây cầm tay. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm từ tinh bột; ca cao; cà phê; hạt tiêu; gạo; gia vị.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; hoa tươi; quả tươi; rau tươi; hạt giống; cây giống. 

 
Nhóm 35: Mua bán hàng hóa: nông sản, lâm sản, thủy hải sản, vật tư nông nghiệp, phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật, nước rửa rau quả, hóa chất bảo quản nông sản, chế phẩm diệt 
côn trùng-diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, chất bảo quản gỗ, mỹ phẩm, 
máy móc nông nghiệp, máy móc công nghiệp, thiết bị điện dân dụng và công nghiệp, vật 
liệu xây dựng, thiết bị an ninh, thiết bị tin bọc viễn thông, thiết bị xây dựng, thiết bị cơ 
khí; xuất nhập khẩu hàng hóa: nông sản, lâm sản, thủy hải sản, vật tư nông nghiệp, phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật, nước rửa rau quả, hóa chất bảo quản nông sản, chế phẩm diệt 
côn trùng-diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, chất bảo quản gỗ, mỹ phẩm, 
máy móc nông nghiệp, máy móc công nghiệp, thiết bị điện dân dụng và công nghiệp, vật 
liệu xây dựng, thiết bị an ninh, thiết bị tin học viễn thông, thiết bị xây dựng, thiết bị cơ 
khí; dịch vụ thương mại; dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tư vấn quản lý nhân 
sự.  

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ ủy thác tài chính; thuê-mua tài chính; cho thuê bất 
động sản; đầu tư vốn; cho thuê nhà xưởng. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ diệt trừ động vật có hại không dùng trong nông nghiệp; dịch vụ diệt 
chuột; dịch vụ tẩy uế; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch 
vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị an ninh: chống trộm, chống sét, camera quan sát. 

 
Nhóm 39: Phân phát hàng hóa; kho hàng hóa; đóng gói hàng hóa; dịch vụ chuyên chở 
hàng hóa; cho thuê kho bãi; cho thuê xe cộ.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu sinh học; dịch vụ nghiên cứu hóa học; dịch vụ nghiên cứu 
kỹ thuật trồng trọt và chuyển giao công nghệ; kiểm soát chất lượng; thiết kế kiểu dáng 
công nghiệp; thiết kế bao bì. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ rải phân bón và các hóa chất khác trong nông nghiệp (trên không 
hoặc trên mặt đất); dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và 
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lâm nghiệp; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ diệt cỏ dại; cho thuê thiết bị nông 
nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-03402 (220) 03.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh tím, đỏ, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tế Sông 
Đà Sao Việt  (VN) 
P125, ĐN5, CT4, KĐT Mỹ Đình, xã Mễ 
Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Thép, phôi thép, tấm thép, ống thép, tấm kim loại dùng trong xây dựng, cấu 

kiện thép định hình. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, gỗ lát sàn, kính xây dựng, gạch ngói 
dùng trong xây dựng, cấu kiện xây dựng bằng bê tông. 

 
Nhóm 35: Mua bán phôi thép, thép thành phẩm, vật liệu xây dựng, đồ trang trí nội ngoại 
thất, trang thiết bị, máy móc dây chuyền công nghệ phục vụ ngành sản xuất thép và 
ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng; dịch vụ định giá bất động sản. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ mua bán bất động sản, dịch vụ tư vấn 
bất động sản, dịch vụ đấu giá bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ sàn bất 
động sản, dịch vụ nhà ở (bất động sản). 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình 
giao thông, thủy lợi, dịch vụ trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng, dịch vụ dọn 
dẹp tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng). 

 
 

(210) 4-2011-03410 (220) 03.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) DR. RECELLA CO., LTD.    (JP) 

7-17, Higashinakajima 1-chome, 
Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và mỹ phẩm dùng khi tắm, xà phòng và chất tẩy vết bẩn trên quần 

áo; nước hoa có mùi thơm ngát và mùi hương trầm, hương trầm và nước hoa; kem đánh 
răng; móng (tay, chân) giả, lông mi giả.  
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Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dạng viên tàm từ chất chiết ra từ vỏ cây gỗ 
thông trồng ở gần biển của Pháp, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dạng ăn kiêng được làm 
từ thịt, cá, gia cầm và rau.   

 
Nhóm 30: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dạng ăn kiêng dược làm từ bột lúa mạch, bột 
đậu, chế phẩm ngũ cốc, ca cao, bột ngũ cốc.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03437 (220) 03.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 85-123,085 03.09.2010 US 

  
(731) SEVENTH SENSE BIOSYSTEM, INC.  

(US) 
101 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế dùng để lấy mẫu và/hoặc phân tích chất bài tiết của cơ thể 

và/hoặc mô trong cơ thể. 
 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-03481 

 
(220) 

 
03.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Da cam, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dây sợi Rồng á Châu   (VN) 
9C đường số 8, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 22: Sợi dây để buộc không bằng kim loại dùng trong nông nghiệp; dây thừng chão 

để gói hàng; sợi xe, dây bện để đóng gói, buộc hàng; sợi, dây để buộc làm giá đỡ cho 
các cây dây leo, cây bò; dây thừng; sợi, dây bện để đan lưới. 
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(210) 4-2011-03482 (220) 03.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Da cam, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dây sợi Rồng á Châu    (VN) 
9C đường số 8, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 22: Sợi dây để buộc không bằng kim loại dùng trong nông nghiệp; dây thừng chão 

để gói hàng; sợi xe, dây bện để đóng gói, buộc hàng; sợi, dây để buộc làm giá đỡ cho 
các cây dây leo, cây bò; dây thừng; sợi, dây bện để đan lưới. 

 
 
 

(210) 4-2011-03492 (220) 03.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A11.3.7; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Kim Bang  
(VN) 
Thôn 06, xã Hợp Minh, thành phố Yên 
Bái, tỉnh Yên Bái  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 
 

(210) 4-2011-03493 (220) 03.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa  

(VN) 
10/20 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 10: Bộ dụng cụ ráy tai, dao kéo (giải phẫu); thiết bị và dụng cụ giải phẫu, các 

dụng cụ ngành y tế.  
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(210) 4-2011-03497 (220) 03.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

đầu tư sản xuất Đức An  (VN) 
613 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 29: ớt (đã qua chế biến). 
 

Nhóm 35: Mua bán: ớt đã qua chế biến. 
 
 

(210) 4-2011-03499 (220) 03.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

đầu tư sản xuất Đức An   (VN) 
613 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 29: ớt (đã qua chế biến).  
 

Nhóm 35: Mua bán: ớt đã qua chế biến. 
 
 

(210) 4-2011-03524 (220) 04.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.2.11 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

Delaware Corporation  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, đường, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; dấm; bánh mỳ 

cuộn hình chiếc nhẫn; kem lạnh (một trong những thành phần dùng để pha sữa lắc); 
bánh quy; bánh mỳ; ngũ cốc ăn sáng, chế phẩm của ngũ cốc, kẹo cao su thổi bóng; bánh 
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ngọt; bột trộn sẵn để làm bánh ngọt; kẹo; đồ trang trí bánh làm bằng kẹo; tương cà chua 
(nước xốt); đồ ăn nhẹ làm từ ngũ cốc dạng thanh; kẹo cao su; sôcôla; đồ uống có thành 
phần chủ yếu là sôcôla; đồ uống có thành phần chủ yếu là cacao; bánh hình nón dùng để 
đựng kem; bánh mút kẹo; bánh dẹt nhỏ; đồ ăn nhanh làm từ ngô; bánh quy giòn; bánh 
xăng-uých bán ở cửa hàng đồ ăn sẵn; món tráng miệng làm từ thạch ngọt (mứt kẹo); mứt 
kẹo đông lạnh; món ăn đông lạnh chủ yếu gồm mỳ sợi hoặc gạo; kem sữa chua lạnh; mật 
ong; kem lạnh; kem sữa lạnh; cam thảo (mứt kẹo); kẹo dẻo; sốt mai-on-ne; bánh nướng 
xốp; tương mù tạc; mỳ ống; bột yến mạch; bánh kếp; bột trộn sẵn để làm bánh kếp; mỳ 
sợi; bánh bao; xirô dùng cho bánh kếp; bánh nướng; bánh pizza; bỏng ngô; bánh quy 
xoắn; bánh pút- đing; gạo, bánh cuộn; nước sốt salát; nước sốt; kem lạnh chế biến từ hoa 
quả đông lạnh có kèm sữa; đồ gia vị; trà; bánh ngô; bánh quế. 

 
 

(210) 4-2011-03541 (220) 04.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.3.25; 2.3.7 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

DELAWARE CORPORATION  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, đường, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; dấm; bánh mỳ 

cuộn hình chiếc nhẫn; kem lạnh (một trong những thành phần dùng để pha sữa lắc); 
bánh quy; bánh mỳ; ngũ cốc ăn sáng, chế phẩm của ngũ cốc, kẹo cao su thổi bóng; bánh 
ngọt; bột trộn sẵn để làm bánh ngọt; kẹo; đồ trang trí bánh làm bằng kẹo; tương cà chua 
(nước xốt); đồ ăn nhẹ làm tư ngũ cốc dạng thanh; kẹo cao su; sôcôla; đồ uống có thành 
phần chủ yếu là sôcôla; đồ uống có thành phần chủ yếu là cacao; bánh hình nón dùng để 
đựng kem; bánh mút kẹo; bánh dẹt nhỏ; đồ ăn nhanh làm từ ngô; bánh quy giòn; bánh 
xăng-uých bán ở cửa hàng đồ ăn sẵn; món tráng miệng làm từ thạch ngọt (mút kẹo); mứt 
kẹo đông lạnh; món ăn đông lạnh chủ yếu gồm mỳ sợi hoặc gạo; kem sữa chua lạnh; mật 
ong; kem lạnh; kem sữa lạnh; cam thảo (mứt kẹo); kẹo dẻo; sốt mai-on-ne; bánh nướng 
xốp; tương mù tạc; mỳ ống; bột yến mạch; bánh kếp; bột trộn sẵn để làm bánh kếp; mỳ 
sợi; bánh bao; xirô dùng cho bánh kếp; bánh nướng; bánh pizza; bỏng ngô; bánh quy 
xoắn; bánh pút ding; gạo, bánh cuộn; nước sốt salát; nước sốt; kem lạnh chế biến từ hoa 
quả đông lạnh có kèm sữa; đồ gia vị; trà; bánh ngô; bánh quế.  

 
 

(210) 4-2011-03564 (220) 04.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.1.7 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

Delaware Corporation  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, đường, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; dấm; bánh mỳ 
cuộn hình chiếc nhẫn; kem lạnh (một trong những thành phần dùng để pha sữa lắc); 
bánh quy; bánh mỳ; ngũ cốc ăn sáng, chế phẩm của ngũ cốc, kẹo cao su thổi bóng; bánh 
ngọt; bột trộn sẵn để làm bánh ngọt; kẹo; đồ trang trí bánh làm bằng kẹo; tương cà chua 
(nước xốt); đồ ăn nhẹ làm từ ngũ cốc dạng thanh; kẹo cao su; sôcôla; đồ uống có thành 
phần chủ yếu là sôcôla; đồ uống có thành phần chủ yếu là cacao; bánh hình nón dùng để 
đựng kem; bánh mứt kẹo; bánh dẹt nhỏ; đồ ăn nhanh làm từ ngô; bánh quy giòn; bánh 
xăng-uých bán ở cửa hàng đồ ăn sẵn; món tráng miệng làm từ thạch ngọt (mứt kẹo); mứt 
kẹo đông lạnh; món ăn đông lạnh chủ yếu gồm mỳ sợi hoặc gạo; kem sữa chua lạnh; mật 
ong; kem lạnh; kem sữa lạnh; cam thảo (mứt kẹo); kẹo dẻo; sốt mai-on-ne; bánh nướng 
xốp; tương mù tạc; mỳ ống; bột yến mạch; bánh kếp; bột trộn sẵn để làm bánh kếp; mỳ 
sợi; bánh bao; xirô dùng cho bánh kếp; bánh nướng; bánh pizza; bỏng ngô; bánh quy 
xoắn; bánh pút- đing; gạo, bánh cuộn; nước sốt salát; nước sốt; kem lạnh chế biến từ hoa 
quả đông lạnh có kèm sữa; đồ gia vị; trà; bánh ngô; bánh quế.  

 
 

(210) 4-2011-03586 (220) 04.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 15.1.11; A15.9.9; A15.9.25; 
A15.9.10 

(591) Xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo biến 
thế và thiết bị điện Đông Anh  
(VN) 
Xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến áp điện lực, tủ điện. 

 
 

(210) 4-2011-03588 (220) 04.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuyên Hà Việt  
(VN) 
255/6/7/40 Ngô Tất Tố, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm bằng sắt, thép, i nốc (inox) như sàn treo, cẩu tháp, vận 

thang; mua bán nhôm kính, tấm lợp hợp kim nhôm; mua bán hóa chất- dầu, nhớt; mua 
bán trần thạch cao; mua bán thiết bị máy móc ngành công nghiệp: trạm trộn bê tông di 
động, máy bơm cắt bê tông, các loại cẩu xây dựng; mua bán thiết bị máy móc ngành 
nông nghiệp. 
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(210) 4-2011-03595 (220) 04.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã sơ chế từ protein (cô-la-gen) ở dạng bột, viên nang, viên nén, 

lỏng hoặc dạng thạch để người sử dụng; chất bổ sung thực phẩm được làm từ protein (cô-
la-gen) ở dạng bột, viên nang, viên nén, lỏng hoặc dạng thạch (không dùng cho mục đích 
y tế). 

 
Nhóm 32: Đồ uống dinh dưỡng (không chứa cồn, không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-03606 (220) 04.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) KALLAROO LIMITED   (VG) 

Offshore Incorporations Limited of P O 
Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 34: Gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không bằng kim loại quý); hộp thuốc lá 

(không bằng kim loại quý); thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; đầu ngậm 
điêu thuốc lá; thuốc lá chứa chất thay thế lá thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); 
bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp diêm (không bằng kim loại quý); diêm; tất cả 
thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2011-03607 (220) 04.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) KALLAROO LIMITED    (VG) 

Offshore Incorporations Limited of P O 
Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 34: Gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không bằng kim loại quý); hộp thuốc lá 
(không bằng kim loại quý); thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; đầu ngậm 
điêu thuốc lá; thuốc lá chứa chất thay thế lá thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); 
bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp diêm (không bằng kim loại quý); diêm; tất cả 
thuộc nhóm này. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03608 (220) 04.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) KALLAROO LIMITED    (VG) 

Offshore Incorporations Limited of P O 
Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không bằng kim loại quý); hộp thuốc lá 

(không bằng kim loại quý); thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; đầu ngậm 
điêu thuốc lá; thuốc lá chứa chất thay thế lá thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); 
bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp diêm (không bằng kim loại quý); diêm; tất cả 
thuộc nhóm này. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03609 (220) 04.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) N.E.T.CO UNITED S.A.   (VG) 

Offshore Incorporations Limited of P O 
Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không bằng kim loại quý); hộp thuốc lá 

(không bằng kim loại quý); thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; đầu ngậm 
điêu thuốc lá; thuốc lá chứa chất thay thế lá thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); 
bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp diêm (không bằng kim loại quý); diêm; tất cả 
thuộc nhóm này. 
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(210) 4-2011-03641 (220) 04.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.3.1; 3.3.15 
(731) GUANGZHOU FINE HORSE 

LEATHER CO., LTD   (CN) 
Fenggang, Hecheng Village, Shiling 
Town, Huadu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, People's Republic 
Of China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; túi du lịch; cặp đựng tài liệu; ví tiền; túi mua hàng; ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; thắt lưng (quần áo); mũ; khăn quàng cổ, hàng dệt kim (bít tất, 
đồ lót).  

 
 

(210) 4-2011-03684 (220) 07.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1; 26.5.1 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bao bì 277 Hà Nội  (VN) 
Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì mềm (túi được thổi ra từ hạt nhựa PP), túi xốp (túi nilon được thổi ra từ 

các hạt nhựa PE), bao bì cao cấp màng phức hợp có in ống đồng (túi được ghép từ 3-5 
lớp với các chất liệu nhựa PP, nhựa PE, nhựa PET, nhựa PA); bao bì PP. 

 
 

(210) 4-2011-03685 (220) 07.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc Gia Tiến  
(VN) 
Số 62/51 Lý Chính Thắng, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ướt bằng giấy hoặc xenlulo. 
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(210) 4-2011-03762 (220) 07.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Kim Tân   (VN) 

198F Tân Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đồ trang sức, nữ trang.  

 
 

(210) 4-2011-03770 (220) 07.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; 26.4.3; 26.4.9; 24.9.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, da cam, 

trắng 
(731) Công ty TNHH Khoa học ứng 

dụng V.P.S   (VN) 
Số 3D7, khu đô thị Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể là pin mặt trời; máy 

đo, điều khiển, kiểm soát chất lượng nước, nước thải, không khí.  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khi dùng cho gia đình và công nghiệp; máy tạo khí 
ozone và tia cực tím dùng để khử trùng; thiết bị điện gia dụng, cụ thể là máy sưởi làm 
nóng không khí; máy đun nước dùng năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.  

 
 

(210) 4-2011-03771 (220) 07.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Khoa học ứng 

dụng V.P.S   (VN) 
Số 3D7, khu đô thị Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể là pin mặt trời; máy 
đo, điều khiển, kiểm soát chất lượng nước, nước thải, không khí.   

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy tạo khí 
ozone và tia cực tím dùng để khử trùng; thiết bị điện gia dụng, cụ thể là máy sưởi làm 
nóng không khí; máy đun nước dùng năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.   

 
 

(210) 4-2011-03772 (220) 07.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Khoa học ứng 

dụng V.P.S   (VN) 
Số 3D7, khu đô thị Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể là pin mặt trời; máy 

đo, điều khiển, kiểm soát chất lượng nước, nước thải, không khí.  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy tạo khí 
ozone và tia cực tím dùng để khử trùng; thiết bị điện gia dụng, cụ thể là máy sưởi làm 
nóng không khí; máy đun nước dùng năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.  

 
 

(210) 4-2011-03775 (220) 07.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 13.1.6; A13.1.15; 3.1.4; 7.1.24; A7.1.12 
(591) Đỏ cam, vàng, xanh dương, xanh dương 

đậm, đen, trắng 
(731) ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958   

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ hoạt động văn hóa 

và thể thao; dịch vụ tiêu khiển; dàn dựng và tổ chức triển lãm cho các mục đích văn hóa, 
giải trí, giáo dục, vui chơi hay tiêu khiển; tổ chức các sự kiện cho mục đích văn hóa hoặc 
giải trí; tổ chức các sự kiện vui chơi và tiêu khiển; dịch vụ triển lãm các tác phẩm nghệ 
thuật; dịch vụ phòng trưng bây các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ nhận ủy thác đặt làm 
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(commissioning) các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ triển lãm các điệu khiêu vũ tại chỗ; tổ 
chức trưng bày các điệu khiêu vũ; dịch vụ triển lãm hiện vật bảo tàng; tổ chức các sự 
kiện âm nhạc; dịch vụ thông tin về vé cho các sự kiện giải trí; tổ chức các cuộc thi cho 
mục đích văn hóa, giáo dục hay giải trí; tổ chức các cuộc thi với mục đích vui chơi và 
tiêu khiển; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức các cuộc thi nghệ thuật; tổ chức các 
cuộc thi âm nhạc; tổ chức các cuộc thi khiêu vũ; tổ chức các sự kiện khiêu vũ; tổ chức 
biểu diễn âm nhạc và các sự kiện âm nhạc; tổ chức các buổi trình diễn âm nhạc; tổ chức 
giải trí bằng âm nhạc và các sự kiện âm nhạc; dịch vụ giải trí được thực hiện và cung cấp 
bởi các nhạc sỹ hay các ban nhạc; dịch vụ biểu diễn âm nhạc tại chỗ; dịch vụ ban nhạc 
biểu diễn tại chỗ; dịch vụ chơi và trình diễn âm nhạc tại chỗ; dịch vụ trò chơi trực tuyến; 
giới thiệu các buổi trình diễn và biểu diễn âm nhạc tại chỗ; dịch vụ hòa nhạc; dịch vụ âm 
nhạc tại chỗ; triển lãm phim; dịch vụ phân phối phim (cho thuê, không phải vận chuyển); 
dịch vụ chiếu phim; sản xuất phim; dịch vụ triển lãm nhiếp ảnh và tranh nghệ thuật; dịch 
vụ trình diễn thời trang; tổ chức các buổi trình diễn thời trang; sản xuất các chương trình 
trình diễn để giải trí; cung cấp (cho thuê) tiện nghi giải trí và tiêu khiển; dịch vụ phòng 
hòa nhạc; dịch vụ giải trí karaoke; dịch vụ giáo dục liên quan đến việc sản xuất bia rượu 
thông qua các hoạt động tham quan; tổ chức nếm và thưởng thức hương vị bia nhằm mục 
đích giáo dục hay giải trí; dịch vụ giải trí có liên quan đến việc nếm và thưởng thức 
hương vị bia; dịch vụ đặt chỗ cho các buổi trình diễn; tổ chức các buổi tiệc (giải trí).  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-03776 (220) 07.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.11.10; A26.11.12; 26.13.25 
(731) Trịnh Thanh Kiên  (VN) 

A13-03 tòa nhà Mỹ Kim, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng cầu đường; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình 

công cộng; giám sát thi công công trình xây dựng; phá dỡ, san lấp, chuẩn bị mặt bằng; 
cho thuê máy móc thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng; thiết kế công trình dân dụng; thiết kế công trình 
công nghiệp; kiểm tra và chứng nhận kiểm định chất lượng công trình xây dựng.  
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(210) 4-2011-03778 (220) 07.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A11.3.2; 3.1.4; 26.4.2; 26.4.4; A26.11.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 

trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương Mại Tân Quang Minh  
(VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ngọt có gaz hương tăng lực (không dùng cho mục đích y tế); nước tăng 

lực (nước giải khát giàu năng lượng).  
 
 

(210) 4-2011-03790 (220) 07.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) ALLTECH TELECOM LIMITED  

(XX) 
Pasea Estate, Road Town, Tortola, BVI   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác.    
 

Nhóm 36: Dịch vụ thẻ nợ; dịch vụ và thẻ tín dụng; hoạt động ngân hàng gia đình; dịch 
vụ chuyển quỹ điện tử.  

 
Nhóm 38: Hãng thông tấn; dịch vụ gửi điện tín; phát chương trình truyền hình; truyền 
hình cáp, dịch vụ bản tin điện tử (dịch vụ viễn thông); dịch vụ thông tin về viễn thông 
liên lạc; dịch vụ định tuyến và kết nối viễn thông, dịch vụ cung cấp phòng trò chuyện 
(chatroom) trên Internet, dịch vụ cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy 
tính toàn cầu (nhà cung cấp dịch vụ); dịch vụ truy cập vào cơ sở dữ liệu, dịch vụ cung 
cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp kênh viễn thông 
dùng cho việc mua sắm qua truyền hình; dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ truyền tin nhắn và 
hình ảnh với sự hỗ trợ của máy vi tính, dịch vụ gửi điện tín; dịch vụ truyền điện báo; dịch 
vụ thư điện tử, dịch vụ cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập 
vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cho thuê mô đem: dịch vụ cho thuê thiết bị viễn 
thông; dịch vụ cho thuê điện thoại; dịch vụ cho thuê máy fax; phát thanh (radio); dịch vụ 
thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di 
động; dịch vụ thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; dịch vụ truyền qua vệ 
tinh; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện báo; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại; 
dịch vụ truyền bản fax, dịch vụ nhắn tin (qua rađiô, điện thoại hoặc các phương tiện liên 
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lạc điện tử khác), dịch vụ hội nghị qua điện thoại, dịch vụ điện báo (telex); dịch vụ hộp 
thư thoại; dịch vụ điện báo; dịch vụ điện thoại.     

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kỹ thuật; chuyển dữ liệu của chương trình máy tính và dữ liệu 
máy tính, không phải là chuyển đổi vật lý); thiết kế phần mềm máy tính.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03791 (220) 07.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) ALLTECH TELECOM LIMITED  

(XX) 
Pasea Estate, Road Town, Tortola, BVI   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác.    
 

Nhóm 36: Dịch vụ thẻ nợ; dịch vụ và thẻ tín dụng; hoạt động ngân hàng gia đình; dịch 
vụ chuyển quỹ điện tử.  

 
Nhóm 38: Hãng thông tấn; dịch vụ gửi điện tín; phát chương trình truyền hình; truyền 
hình cáp, dịch vụ bản tin điện tử (dịch vụ viễn thông); dịch vụ thông tin về viễn thông 
liên lạc; dịch vụ định tuyến và kết nối viễn thông, dịch vụ cung cấp phòng trò chuyện 
(chatroom) trên Internet, dịch vụ cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy 
tính toàn cầu (nhà cung cấp dịch vụ); dịch vụ truy cập vào cơ sở dữ liệu, dịch vụ cung 
cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp kênh viễn thông 
dùng cho việc mua sắm qua truyền hình; dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ truyền tin nhắn và 
hình ảnh với sự hỗ trợ của máy vi tính, dịch vụ gửi điện tín; dịch vụ truyền điện báo; dịch 
vụ thư điện tử, dịch vụ cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập 
vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cho thuê mô đem: dịch vụ cho thuê thiết bị viễn 
thông; dịch vụ cho thuê điện thoại; dịch vụ cho thuê máy fax; phát thanh (radio); dịch vụ 
thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di 
động; dịch vụ thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; dịch vụ truyền qua vệ 
tinh; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện báo; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại; 
dịch vụ truyền bản fax, dịch vụ nhắn tin (qua rađiô, điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác), dịch vụ hội nghị qua điện thoại, dịch vụ điện báo (telex); dịch vụ hộp 
thư thoại; dịch vụ điện báo; dịch vụ điện thoại.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kỹ thuật; chuyển dữ liệu của chương trình máy tính và dữ liệu 
máy tính, không phâả là chuyển đổi vật lý); thiết kế phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2011-03794 (220) 08.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2; A6.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh đen, đỏ vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần th−ong mại 

Nhà Việt   (VN) 
Đường 351 Cách Thượng, xã Nam Sơn, 
huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát (đồ 

uống không cồn).  
 
 
 

(210) 4-2011-03797 (220) 08.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.2; A26.3.5 
(591) Đen, đỏ 
(731) LIWIN MECHANTRONIC 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (TW) 
No.7, Jingke E. Rd., Pmtip, Nantun 
Dist., Taichung, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Thang máy cuốn; thang máy dành cho người đi bộ; băng tải (máy); máy nâng.  

 
 
 

(210) 4-2011-03854 (220) 08.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12 
(731) TATAWA INDUSTRIES (M) Sdn Bhd 

(233265-T)  (MY) 
Plo 6, Jalan Rami 1, Kawasan 
Perindustrian Bukit Pasir, 84600 Muar, 
Johor, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh qui; cà phê; bánh kẹo sôcôla; sôcôla làm lớp phủ 

cho bánh kẹo; bột mỳ dùng cho thực phẩm; bánh nướng; bánh xốp; bánh pa-tê. 
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(210) 4-2011-03855 (220) 08.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.9.1 
(731) TATAWA INDUSTRIES (M) SDN BHD 

(233265-T)   (MY) 
Plo 6, Jalan Rami 1, Kawasan 
Perindustrian Bukit Pasir, 84600 Muar, 
Johor, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh qui; cà phê; bánh kẹo sôcôla; sôcôla làm lớp phủ 

cho bánh kẹo; bột mỳ dùng cho thực phẩm; bánh nướng; bánh xốp; bánh pa-tê. 
 
 

(210) 4-2011-03856 (220) 08.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; A3.7.24; A26.11.12; 18.3.23; 
26.13.25 

(731) Công ty TNHH Điện cơ An Phát  
(VN) 
Số 9-A26, ngõ 367 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy nông nghiệp; máy công cụ cầm tay; máy phát điện; cơ 

cấu điều khiển cho máy hoặc động cơ; động cơ điện không dùng cho xe cộ trên mặt đất. 
 
 

(210) 4-2011-03866 (220) 08.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển 

nhạt 
(731) RADIUS CO., LTD.  (JP) 

Tsukiji MT bldg 6F, 2-11-9, Tsukiji, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0045 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phương tiện lưu trữ dữ liệu quang học cụ thể là đĩa vi-đê-ô kỹ thuật số trắng 

có thể ghi lại và đĩa vi-đê-ô kỹ thuật số trắng ghi được một lần; thiết bị đọc dữ liệu 
quang học, cụ thể là ổ đĩa vi-đê-ô kỹ thuật số, ổ đĩa từ-quang; ổ đĩa CD và ổ đĩa cứng; 
đầu đọc thẻ nhớ; bảng mạch giao diện dùng cho máy tính, bảng mạch máy tính cá nhân, 
cụ thể là thiết bị chuẩn 16 bit được dùng để gắn mô-đem, bộ điều hợp mạng, thẻ mạch 
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âm thanh (cạc âm thanh), và đĩa cứng cho máy tính di động; tai nghe gắn vào trong tai; 
tai nghe có chức năng làm giảm tiếng ồn; loa; bộ điều hợp dòng điện xoay chiều dùng 
cho USB; thiết bị để đặt máy nghe nhạc di động; dây đeo cổ dùng cho tai nghe; túi (bao) 
chuyên dùng cho máy nghe nhạc di động; túi (bao) chuyên dùng cho điện thoại di động; 
túi (bao) chuyên dùng cho máy tính bảng; bộ khuếch đại điện tử sử dụng đèn điện tử 
chân không; thiết bị để đặt điện thoại di động. 

 
 
 

(210) 4-2011-03867 (220) 08.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) RADIUS CO., LTD.   (JP) 

Tsukiji MT bldg 6F, 2-11-9, Tsukiji, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0045 Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phương tiện lưu trữ dữ liệu quang học cụ thể là đĩa vi-đê-ô kỹ thuật số trắng 

có thể ghi lại và đĩa vi-đê-ô kỹ thuật số trắng ghi được một lần; thiết bị đọc dữ liệu 
quang học, cụ thể là ổ đĩa vi-đê-ô kỹ thuật số, ổ đĩa từ-quang; ổ đĩa CD và ổ đĩa cứng; 
đầu đọc thẻ nhớ; bảng mạch giao diện dùng cho máy tính, bảng mạch máy tính cá nhân, 
cụ thể là thiết bị chuẩn 16 bit được dùng để gắn mô-đem, bộ điều hợp mạng, thẻ mạch 
âm thanh (cạc âm thanh), và đĩa cứng cho máy tính di động; tai nghe gắn vào trong tai; 
tai nghe có chức năng làm giảm tiếng ồn; loa; bộ điều hợp dòng điện xoay chiều dùng 
cho USB; thiết bị để đặt máy nghe nhạc di động; dây đeo cổ dùng cho tai nghe; túi (bao) 
chuyên dùng cho máy nghe nhạc di động; túi (bao) chuyên dùng cho điện thoại di động; 
túi (bao) chuyên dùng cho máy tính bảng; bộ khuếch đại điện tử sử dụng đèn điện tử 
chân không; thiết bị để đặt điện thoại di động. 

 
 
 

(210) 4-2011-03868 (220) 08.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A3.6.3 
(731) ROMEO & JULIETTE, INC.  (US) 

7534 Old Auburn Road, Citrus Heights, 
CA 95610, USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; mũ; đồ đội đầu, cụ thể là mũ; áo sơ mi có mũ loại thấm mồ hôi; 

quần lót; áo sơ mi; quần soóc; tất; áo thể thao, quần lót thấm mồ hôi, áo sơ mi thấm mồ 
hôi. 
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(210) 4-2011-03869 (220) 08.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) ROMEO & JULIETTE, INC.   (US) 

7534 Old Auburn Road, Citrus Heights, 
CA 95610, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; mũ; đồ đội đầu, cụ thể là mũ; áo sơ mi có mũ loại thấm mồ hôi; 

quần lót; áo sơ mi; quần soóc; tất; áo thể thao, quần lót thấm mồ hôi, áo sơ mi thấm mồ 
hôi. 

 
 

(210) 4-2011-03880 (220) 09.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.1.6; A7.1.12; 3.5.19 
(591) Nâu, nâu nhạt, vàng, xanh lá cây, đen, 

trắng 
(731) TRICOVE FOOD INC PTE LTD   (SG) 

52 International Road, Singapore 619626 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; 

căng tin (cung cấp thức ăn, đồ uống); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 
rượu nhỏ (snack-bar); dịch vụ tiệm bánh do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức 
ăn mang đi do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống qua điện thoại 
và/hoặc mạng máy tính trực tuyến do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chuẩn bị thức ăn do 
nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2011-03881 (220) 09.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) TRICOVE FOOD INC PTE LTD   (SG) 

52 International Road, Singapore 619626 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; 

căng tin (cung cấp thức ăn, đồ uống); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 
rượu nhỏ (snack-bar); dịch vụ tiệm bánh do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức 
ăn mang đi do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống qua điện thoại 
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và/hoặc mạng máy tính trực tuyến do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chuẩn bị thức ăn do 
nhà hàng thực hiện. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03884 (220) 09.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.3; 18.3.21; 1.15.23; 25.5.25 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH xây dựng - 

thương mại - du lịch Công Lý  
(VN) 
127A Nguyễn Tất Thành, phường 8, 
thành phố Cà Màu, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các mặt hàng như phân bón, phân vi sinh, hạt nhựa tái chế, 

thiết bị điện gia dụng, điện công nghiệp, cụ thể máy sấy tóc, máy sấy khô, đèn điện, quạt 
gió (điều hoà không khí), quạt dùng cho cá nhân (dùng điện), máy sưởi ấm, tủ ướp lạnh, 
ấm đun nước sử dụng điện, máy sấy khô đồ giặt dùng điện, lò vi sóng (thiết bị nấu ăn), 
tủ lạnh, máy cơ điện dùng cho công nghiệp hoá chất, máy nghiền (máy) dùng trong công 
nghiệp, máy hút dùng trong công nghiệp, thiết bị điện để điều khiển từ xa thao tác công 
nghiệp, thiết bị hàn bằng điện. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư khu du lịch sinh thái. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý rác thải; dịch vụ tái chế rác thải và bã cặn. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03890 (220) 09.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
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(210) 4-2011-03891 (220) 09.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre(Raffles place), Singapore 
048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03892 (220) 09.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03893 (220) 09.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03894 (220) 09.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
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(210) 4-2011-03895 (220) 09.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03896 (220) 09.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03897 (220) 09.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03898 (220) 09.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
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(210) 4-2011-03899 (220) 09.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 
(210) 

 
4-2011-04010 

 
(220) 

 
09.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) A24.15.15; 24.15.3 
(591) Đen, đỏ cam, trắng 
(731) JIN S. HONG   (US) 

2830 North Ontario Street, Burbank, CA 
91504, United States   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm dành cho người đi xe mô tô.  

 
 

(210) 4-2011-04011 (220) 09.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) JIN S. HONG    (US) 

2830 North Ontario Street, Burbank, CA 
91504, United States   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm dành cho người đi xe mô tô.  

 
 

(210) 4-2011-04013 (220) 09.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) WU, KUANG-JUNG  (TW) 

No.7, Lane 1, Jhongsing Village, Hukou 
Township, Hsinchu County, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Lốp dùng cho ô tô; săm dùng cho ô tô; lốp dùng cho bánh xe cộ; lốp dùng cho 
xe đạp và xe đạp ba bánh; lốp dùng cho máy bay; bộ đồ nghề sửa chữa săm xe.  

 
 

(210) 4-2011-04019 (220) 09.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh rêu, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hoàng 
Sáng  (VN) 
276 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; máng đèn; vòi nước; quạt điện; thiết bị vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2011-04030 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX - TM Bùi 
Nguyễn B & N  (VN) 
17 Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc vệ sinh sắc đẹp cho người; phẫu thuật thẩm mỹ: nâng 

ngực nội soi; hút mỡ bụng; phẫu thuật tạo hình sóng mũi; nâng cằm; căng da thái dương; 
mổ tạo mí mắt. 

 
 

(210) 4-2011-04031 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 24.15.2; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen nhạt 
(731) Công ty TNHH quảng cáo Tài 

Phát   (VN) 
140B Mậu Thân, phường An Phú, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 22: Lều bạt; bạt dùng làm mái che di động.  
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán tấm bạt làm mái hiên di động, mái hiên 
di động, mua bán các loại đèn để lắp cho biển quảng cáo; mua bán thiết bị phục vụ 
quảng cáo (khung, bạt, đèn, dây dẫn, máy in, máy phun); mua bán đồ trang trí nội, ngoại 
thất.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04033 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Nguyễn Anh Khương   (VN) 

88/20 Trương Định, thành phố Cần Thơ, 
tỉnh Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề làm tóc.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04034 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Trắng, đen, xám nhạt 
(731) Trần Thanh Hải  (VN) 

Phòng 304, chung cư lô A, chung cư Gò 
Dầu 2, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc; mua bán vải sợi; mua bán phụ liệu may mặc. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế tạo mẫu thời trang, quần áo. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ spa sức khỏe; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi.  
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(210) 4-2011-04037 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 22.5.10; 2.1.22; 2.3.22 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - dịch vụ Trần Gia 
Bảo  (VN) 
69 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc và uốn tóc; trang điểm; chăm sóc da mặt. 
 
 

(210) 4-2011-04038 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 85/187,968 01.12.2010 US 

  
(731) KINGSDOWN, INC.   (US) 

P.O. Box 388, Mebane, NC 27302, USA 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chuẩn đoán đệm giường bao gồm máy tính và phần mềm máy tính, 

đệm và đệm lò xo và miếng đệm nhạy áp lực, được bán thành một bộ để dùng cho việc 
phân tính và đánh giá từng cá nhân và đưa ra các thông số thích hợp để sản xuất đệm phù 
hợp với cá nhân đó.   

 
Nhóm 20: Đệm và đệm lò xo. 

 
 

(210) 4-2011-04050 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 1.17.11; 7.1.24; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại nông sản Hoàng 
Nguyên  (VN) 
105/64/05 Nguyễn Thị Tú, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; sôcôla; ca cao; cà phê sữa (cà phê là chủ 

yếu); cà phê chưa rang. 
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(210) 4-2011-04052 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Nippon Polyurethane Industry Co., Ltd.  

(JP) 
1-23, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, đặc biệt bao gồm: nhựa chưa xử lý; nhựa 

tổng hợp chưa xử lý; nhựa poly uretan chưa xử lý. 
 
 

(210) 4-2011-04053 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(731) NIPPON POLYURETHANE 

INDUSTRY CO., LTD.     (JP) 
1-23, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, đặc biệt bao gồm: nhựa chưa xử lý; nhựa 

tổng hợp chưa xử lý; nhựa poly uretan chưa xử lý. 
 
 

(210) 4-2011-04054 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) SHINMAYWA INDUSTRIES, LTD.  

(JP) 
1-1, Shinmeiwa-cho, Takarazuka-shi, 
Hyogo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật chứa bằng kim loại dùng cho quá trình vận chuyển nguyên vật liệu; vật 

chứa bằng kim loại dùng cho quá trình vận chuyển phương tiện giao thông; vật chứa 
bằng kim loại để chứa và dùng cho quá trình vận chuyển phế liệu; vật chứa bằng kim 
loại cho các thiết bị và phương tiện di động; vật chứa bằng kim loại để thu thập và dùng 
cho vận chuyển phế liệu; thùng chứa bằng kim loại; vật chứa bằng kim loại dùng cho 
quá trình vận chuyển; van điều tiết bằng kim loại (không là bộ phận của máy); van bi 
bằng kim loại (không là bộ phận của máy); van xả bằng kim loại (không là bộ phận của 
máy); van kim loại (không là bộ phận của máy). 
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(210) 4-2011-04055 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.1 
(591) Vàng, xanh, đỏ, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Truyền  (VN) 
Thôn 14, xã Hoà Khánh, thành phố Buôn 
Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-04056 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.1 
(591) Vàng, xanh, đỏ, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Truyền   (VN) 
Thôn 14, xã Hoà Khánh, thành phố Buôn 
Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-04057 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược SUPER 

FRANCE  (VN) 
Số 51 đường Phố Hiến, phường Hồng 
Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 

thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 
 
 

(210) 4-2011-04058 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Nguyễn Văn Thành  (VN) 

Khu 4, xã An Hà, huyện Lạng Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; thuốc màu (vecni). 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng; bột bả tường; gạch xây dựng.  
 
 
 

(210) 4-2011-04059 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.11.3; 26.7.25 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, cam 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại Lâm 
Quan Thanh  (VN) 
66/3 Tùng Thiện Vương, phường 11, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kim loại màu. 

 
 
 

(210) 4-2011-04070 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Nâu đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dân Tộc Với ý Tưởng   (VN) 
1036/52/14 CMT8, phường 5, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; môi giới thương mại.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thông tin về các địa điểm ăn uống.  
 
 
 

(210) 4-2011-04071 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.1.15; 2.1.22; 3.7.17; 25.1.6 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thắng Phát    (VN) 
Khu công nghiệp Yên Thường, Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Satế tôm.  
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(210) 4-2011-04072 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 25.1.6; 25.1.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thắng Phát   (VN) 
Khu công nghiệp Yên Thường, Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Satế tôm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04073 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.23; 24.13.1; 
24.17.21 

(591) Xanh da trời, đỏ, trắng, vàng, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Trường 

Xuân   (VN) 
Km 50 quốc lộ 5, phường Việt Hòa, 
thành phố Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm (thuốc đông y).  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04074 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 6.1.2 
(591) Đen, trắng, da cam 
(731) Công ty cổ phần MAXCOOK  

(VN) 
468 đường Láng, phường Láng Hạ, Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; ấm siêu tốc; bếp từ; chảo chống dính; bếp ga. 
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(210) 4-2011-04075 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.2; A24.15.13; A11.3.7 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, da cam 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại Minh Anh   (VN) 
Thôn Tiền, thị trấn Lai Cách, Cẩm 
Giàng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04076 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.1.10; A7.1.12; 7.1.5; 3.4.7 
(591) Vàng, trắng, đen, đỏ, cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nhân 
Phong Đường   (VN) 
287 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm cho trẻ em. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04077 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nhân 
Phong Đường    (VN) 
287 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm cho trẻ em. 
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(210) 4-2011-04078 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.11.1; 7.15.6; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Tín Thành   (VN) 

Đường TS7, khu công nghiệp Tiên Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; các tông, hộp bằng các tông.  

 
 

(210) 4-2011-04079 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 24.17.17; 24.17.25 
(731) Công ty TNHH dược thảo Phúc 

Vinh  (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
 
 

(210) 4-2011-04086 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3; 26.13.25; 26.5.1 
(591) Cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

mắt kính ánh Rạng  (VN) 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính. 
 

Nhóm 35: Mua bán mắt kính và phụ kiện, đồng hồ, túi xách, mỹ phẩm, giấy, cà vạt, dây 
thắt lưng (dây nịt); mua bán hàng may mặc, đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm; mua bán 
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máy móc các loại như: máy đo khúc xạ, máy phóng chữ, máy đo tròng, máy mài tròng, 
máy rửa gọng, máy nhuộm gọng, máy khoan tròng; dịch vụ bán lẻ hàng thời trang. 

 
 

(210) 4-2011-04092 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) REPUBLIC CHEMICAL INDUSTRIES, 

INC.  (PH) 
731 Aurora Boulevard, Quezon City, 
Metro Manila, Philippines 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-04093 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-04094 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.12; 25.1.25; 26.2.7; 26.3.1 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - dịch vụ Xuân 
Hương  (VN) 
Số 04 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng 
Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ uống, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, đồng hồ, đồ trang 

sức, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt, đèn, giường, tủ, bàn ghế, nước hoa, mỹ phẩm, 
kính đeo mắt, thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn. 
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(210) 4-2011-04095 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Mai Văn Thanh  (VN) 

116B Lê Đại Hành, phường 7, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Tivi (máy thu hình); đầu đĩa CD/VCD/DVD; loa; bộ khuếch đại âm thanh 

(ampli); bộ đổi điện. 
 
 

(210) 4-2011-04097 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Trí Tân Vạn Phát  
(VN) 
211/16 Lý Thái Tông, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04098 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Trí Tân Vạn Phát  
(VN) 
211/16 Lý Thái Tông, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04099 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Nam Bảo Nha  (VN) 
509 Thống Nhất, phường 13, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 10: Răng giả.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh.  
 
 

(210) 4-2011-04118 (220) 10.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH LEADTECH  (VN) 

Tổ 10, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường 
 
 

(210) 4-2011-04153 (220) 11.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

truyền thông trực tuyến I.P  
(VN) 
Tầng 6, số 25, Vũ Ngọc Phan, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc 

quảng cáo; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại với mục đích quảng cáo; môi giới thương 
mại; cơ sở dữ liệu trong máy tính (biên tập thông tin vào trong cơ sở dữ liệu trong máy 
tính); dịch vụ giới thiệu hàng hoá nhằm mục đích thúc đẩy việc bán hàng; nghiên cứu thị 
trường; quan hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại, mua sắm thông qua 
mạng internet; các dịch vụ thương mại điện tử cụ thể: lập danh mục sản phẩm, đặt hàng, 
tư vấn quản lý.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử; dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tài liệu thương 
mại điện tử qua mạng viễn thông và mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ truy cập 
của người sử dụng vào mạng máy tính toàn cầu.  

 
Nhóm 41: Xuất bản sách báo tạp chí, văn hoá phẩm; cung cấp thông tin về lĩnh vực giải 
trí, tiêu khiển; cung cấp các dịch vụ giải trí trên truyền hình, phát thanh và báo chí; dịch 
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vụ tổ chức các hoạt động thể thao giải trí; tổ chức và điều khiển cuộc hội nghị, hội thảo, 
sự kiện, giáo đục đào tạo chuyên đề. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và bảo trì trang web cho người khác; cung cấp các công cụ 
tìm kiếm nhằm thu thập dữ liệu trên internet; cung cấp công cụ tra cứu thông tin trên 
internet; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm ứng dụng loại không tải về 
được dùng cho các trang rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh, chia sẻ 
hình ảnh động và truyền hình ảnh; cung cấp việc sử dụng tạm thời các phần mềm không 
tải xuống được thông qua giao diện trang thông tin điện tử để cung cấp các trang thông 
tin điện tử trực tuyến theo yêu cầu về thông tin người sử dụng: bao gồm cả các công cụ 
tìm kiếm và các đường dẫn trực tuyến tới các trang thông tin khác.  

 
 

(210) 4-2011-04154 (220) 11.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

truyền thông trực tuyến I.P  
(VN) 
Tầng 6, số 25, Vũ Ngọc Phan, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội     

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc 

quảng cáo; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại với mục đích quảng cáo; môi giới thương 
mại; cơ sở dữ liệu trong máy tính (biên tập thông tin vào trong cơ sở dữ liệu trong máy 
tính); dịch vụ giới thiệu hàng hoá nhằm mục đích thúc đẩy việc bán hàng; nghiên cứu thị 
trường; quan hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại, mua sắm thông qua 
mạng internet; các dịch vụ thương mại điện tử cụ thể: lập danh mục sản phẩm, đặt hàng, 
tư vấn quản lý.   

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư tài chính; tư vấn đầu tư trong và ngoài nước. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử; dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tài liệu thương 
mại điện tử qua mạng viễn thông và mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ truy cập 
của người sử dụng vào mạng máy tính toàn cầu.   

 
Nhóm 41: Xuất bản sách báo tạp chí, văn hoá phẩm; cung cấp thông tin về lĩnh vực giải 
trí, tiêu khiển; cung cấp các dịch vụ giải trí trên truyền hình, phát thanh và báo chí; dịch 
vụ tổ chức các hoạt động thể thao giải trí; tổ chức và điều khiển cuộc hội nghị, hội thảo, 
sự kiện, giáo đục đào tạo chuyên đề.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và bảo trì trang web cho người khác; cung cấp các công cụ 
tìm kiếm nhằm thu thập dữ liệu trên internet; cung cấp công cụ tra cứu thông tin trên 
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internet; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm ứng dụng loại không tải về 
được dùng cho các trang rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh, chia sẻ 
hình ảnh động và truyền hình ảnh; cung cấp việc sử dụng tạm thời các phần mềm không 
tải xuống được thông qua giao diện trang thông tin điện tử để cung cấp các trang thông 
tin điện tử trực tuyến theo yêu cầu về thông tin người sử dụng: bao gồm cả các công cụ 
tìm kiếm và các đường dẫn trực tuyến tới các trang thông tin khác.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04155 (220) 11.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Vàng, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

truyền thông trực tuyến I.P  
(VN) 
Tầng 6, số 25, Vũ Ngọc Phan, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử; dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tài liệu thương 

mại điện tử qua mạng viễn thông và mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ truy cập 
của người sử dụng vào mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 41: Xuất bản sách báo tạp chí, văn hoá phẩm; cung cấp thông tin về lĩnh vực giải 
trí, tiêu khiển; cung cấp các dịch vụ giải trí trên truyền hình, phát thanh và báo chí; dịch 
vụ tổ chức các hoạt động thể thao giải trí; tổ chức và điều khiển cuộc hội nghị, hội thảo, 
sự kiện, giáo dục đào tạo chuyên đề. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và bảo trì trang web cho người khác; cung cấp các công cụ 
tìm kiếm nhằm thu thập dữ liệu trên internet; cung cấp công cụ tra cứu thông tin trên 
internet; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm ứng dụng loại không tải về 
được dùng cho các trang rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh, chia sẻ 
hình ảnh động và truyền hình ảnh; cung cấp việc sử dụng tạm thời các phần mềm không 
tải xuống được thông qua giao diện trang thông tin điện tử để cung cấp các trang thông 
tin điện tử trực tuyến theo yêu cầu về thông tin người sử dụng: bao gồm cả các công cụ 
tìm kiếm và các đường dẫn trực tuyến tới các trang thông tin khác. 
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(210) 4-2011-04188 (220) 11.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1 
(591) nâu đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Đức Và 
Cộng Sự  (VN) 
143-145 Phan Xích Long, phường 7, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
 
 

(210) 4-2011-04191 (220) 11.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.15; 1.15.15; A5.1.5 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thuận Phát Hưng   (VN) 
129 đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt quần áo; nước rửa tay sát khuẩn; nước rửa dây chuyền chế biến; 

nước rửa sàn nhà xưởng; nước rửa toa-let (nhà vệ sinh); nước tẩy rỉ sét; nước tẩy sạch bề 
mặt dây chuyền; nước khử mùi (cá nhân) 

 
 

(210) 4-2011-04192 (220) 11.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.8; A3.7.24 
(591) Đen, trắng, vàng, ghi xám, xanh lam 

thẫm 
(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED   (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; tấm kim loại; thanh kim loại; cuộn 

dây kim loại; tấm kim loại để làm trần và cốt tường; mái bằng kim loại; sàn tàu bằng 
kim loại; ống và tuýp kim loại. 
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(210) 4-2011-04199 (220) 11.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh đậm, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Đại Thành  (VN) 
456-458 Hai Bà Trưng, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn chiếu sáng các loại. 

 
 
 

(210) 4-2011-04202 (220) 11.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời sẫm, xanh da trời nhạt, 

trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

KEANGNAM - VINA  (VN) 
K1, khu nhà mẫu Keangnam, đường Mễ 
Trì, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự 
(Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính cho xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; quản lý 

bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; xây dựng nhà ở, văn phòng.  
 
 
 

(210) 4-2011-04230 (220) 11.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) MASTER-PACK SDN. BHD.   (MY) 

1574, Jalan Bukit Panchor, 14300 
Nibong Tebal, S.P.S. Penang, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Túi (phong bì, bao nhỏ) băng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; hộp bằng 

các tông hoặc bằng giấy; các tông; giấy để bao gói; biển hiệu bằng giấy hoặc các tông; 
giấy làm từ bột gỗ; vật liệu để bao gói làm từ tinh bột.  
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(210) 4-2011-04237 (220) 11.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng cam, trắng, đen, tím 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Phú Hưng   (VN) 
36/34 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch hoa quả (rau câu). 

 
 

(210) 4-2011-04274 (220) 14.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuân Cầu   (VN) 
Số 444 Bạch Đằng, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán thiết bị công nghiệp; buôn bán vật liệu xây dựng; buôn bán xe máy; 

buôn bán xe ô tô, buôn bán phụ tùng xe máy; buôn bán phụ tùng xe ô tô.  
 

Nhóm 36: Hoạt động kinh doanh bất động sản, tư vấn bất động sản, đánh giá bất động 
sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng; xây dựng công nghiệp; xây dựng công 
trình giao thông; xây dựng công trình thuỷ lợi; bảo dưỡng xe máy; sửa chữa xe gắn máy. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, khách sạn. 

 
 

(210) 4-2011-04277 (220) 14.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh đậm, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất Thịnh 
Phát  (VN) 
Số 265, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, tủ, giá, kệ (đồ nội thất), bảng gỗ dùng cho trường học (đồ nội thất). 
 
 
(210) 

 
4-2011-04290 

 
(220) 

 
14.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) A5.5.20; 26.1.6 
(731) Tổng công ty thương mại Sài 

Gòn TNHH một thành viên  
(VN) 
275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: rau củ quả, thủy hải sản, thịt, trứng, thực phẩm chế biến, thực phẩm 

tươi sống, sữa và các sản phẩm từ sữa, hàng lương thực, công nghệ phẩm, nước chấm, 
nước mắm, gia vị, nhu yếu phẩm (dầu ăn, đường), thuốc lá, rượu, bia, nước ngọt các loại, 
nước uống đóng chai, bánh kẹo, hoá mỹ phẩm, hàng trang trí nội thất và vật liệu xây 
dựng, hàng thủ công mỹ nghệ và đồ lưu niệm, thiết bị điện và sản phẩm điện gia dụng, 
hàng điện tử, điện máy, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, hàng gia dụng, giày, dép, 
túi xách, bóp (ví), cặp, va li, đồ chơi trẻ em, dụng cụ thể thao, dược phẩm, thiết bị vệ 
sinh, thiết bị y tế, sản phẩm làm từ giấy, đồ dùng chăm sóc cá nhân, quần áo thời trang, 
hàng dệt may.   

 
 

(210) 4-2011-04298 (220) 14.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 85/193915 09.12.2010 US 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(731) EDUCATIONAL RECORDS BUREAU  

(US) 
220 East 42nd Street New York, New 
York 10017, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được từ mạng internet ở dạng sách 

kiểm tra, tài liệu trả lời bài kiểm tra, báo cáo điểm kiểm tra, tài liệu hướng dẫn, sách thực 
hành; hướng dẫn chuẩn bị kiểm tra, tài liệu hướng dẫn giải thích điểm bài kiểm tra, mẫu 
giấy chứng nhận và mẫu đăng ký cho việc chứng nhận thành tích và kiểm tra đầu vào tại 
trường cấp một và cấp hai.  

 
Nhóm 16: Bài kiểm tra đầu vào và kiểm tra thành tích được in cho học viên; sách có 
chứa dữ liệu thống kê về thành tích của học viên; sách in; tài liệu mẫu hướng dẫn, giải 
thích và đánh giá dùng cho quá trình kiểm tra học viên. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
791 

Nhóm 41: Quản lý kiểm tra thi cử; dịch vụ chấm điểm kiểm tra và dịch vụ tư vấn liên 
quan đến kiểm tra được chuẩn hóa cho học viên ở trường mẫu giáo, tiểu học và trung 
học; cung cấp dữ liệu đã được biên soạn thống kê liên quan đến thành tích của học viên 
trong các trường độc lập dựa trên điểm kiểm tra; cung cấp trực tuyến tài liệu hướng dẫn 
tương tác và tài liệu chuẩn bị kiểm tra cho các bài kiểm tra chuẩn hóa cho trường cấp 
tiểu học và trung học; phân tích điểm kiểm tra và các dữ liệu có liên quan khác; cung cấp 
chương trình để đẩy mạnh việc sử dụng hệ thống chấm điểm phù hợp cho trẻ ở tuổi đi 
học.  

 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm tương tác có thể tải xuống được để quản lý các bài kiểm 
tra và để chuẩn bị kiểm tra học viên ở các trường tiểu học và trung học.  

 
 

(210) 4-2011-04344 (220) 14.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.9.3 
(591) Nâu, hồng tím, đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Bến Kè   (VN) 
ấp Đông Hoà, xã Thuỷ Đông, huyện 
Thạnh Hoá, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Củ khoai mỡ.  
 

Nhóm 35: Mua bán củ khoai mỡ.  
 
 

(210) 4-2011-04347 (220) 14.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH BZT U.S.A   (VN) 

87C Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường.  
 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y và thú y thuỷ sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ 
sản, thức ăn cho tôm cá; mua bán hàng tiêu dùng nhanh cụ thể: quạt điện, mỹ phẩm, 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  
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(210) 4-2011-04348 (220) 14.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH BZT U.S.A    (VN) 

87C Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường.   
 

Nhóm 05: Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thuỷ sản.  

 
Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y và thú y thuỷ sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ 
sản, thức ăn cho tôm cá; mua bán hàng tiêu dùng nhanh, cụ thể là: quạt điện, mỹ phẩm, 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-04349 (220) 14.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH BZT U.S.A    (VN) 

87C Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường.   
 

Nhóm 05: Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thuỷ sản  

 
Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y và thú y thuỷ sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ 
sản, thức ăn cho tôm cá; mua bán hàng tiêu dùng nhanh, cụ thể là: quạt điện, mỹ phẩm, 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  
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(210) 4-2011-04368 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.9; 26.7.25; 1.17.11; 1.5.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng, xanh da 

trời 

(540) 

  

(731) Công cổ phần du lịch dịch vụ 
thương mại VN234   (VN) 
358 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm đã chế biến.  
 

Nhóm 32: Bia, nước khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn: rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc trang thiết bị, dụng cụ y tế; mua bán vật liệu xây dựng, 
hàng trang trí nội thất.  

 
Nhóm 36: Hoạt động dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính, sàn giao dịch bất động sản; ập dự 
án đầu tư. 

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng- công nghiệp - cầu đường - giao thông - thuỷ lợi; san lấp 
mặt bằng; sửa chữa bảo trì hệ thống điện - nước; sửa chữa nhà; lắp đặt các thiết bị công 
trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; tư vấn xây dựng; khai thác mỏ và khai thác 
khoáng chất; khai thác đá; cát; sỏi; đất sét. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hoá; dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông trung học, đào tạo trung học chuyên 
nghiệp; đào tạo đại học; đào tạo sau đại học, đào tạo nghề.  

 
Nhóm 42: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-04371 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.2.1; A1.1.10 
(731) DOMINANT ENTERPRISE BHD  (MY)

PTD 151383, Jalan Kempas Lama 
Kawasan Perindustrian Kg Maju Jaya 
Mukim Tebrau, 81300 Skudai, Johor 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2011-04373 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1; 25.5.25; A26.4.6; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, đen 
(731) MEDIATEK INC.  (TW) 

No. 1, Dusing Rd. 1st, Science-Based 
Industrial Park, Hsin-Chu 300, Taiwan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp; bộ vi mạch; vi mạch bán dẫn; bản mạch in; điện thoại tế bào; 

chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tính dùng cho 
đầu đọc tiếng và/hoặc hình; đầu đọc tiếng và/hoặc hình; chương trình và phần mềm máy 
vi tính dùng cho thiết bị liên lạc; thiết bị máy tính cho phép sử dựng với thiết bị liên lạc 
để truy cập dữ liệu và mạng máy tính toàn cầu; phần mềm máy tính cho phép truyền dữ 
liệu giữa thiết bị liên lạc di động; phần mềm trò chơi trên máy tính dùng cho thiết bị liên 
lạc; chương trình và phần mềm trò chơi trên máy tính cho phép sử dụng để chơi trò chơi 
trên điện thoại di động.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính cho người khác; thiết kế mạch tích hợp 
cho người khác; thiết kế vi mạch bán dẫn cho người khác; dịch vụ tư vấn liên quan tới 
việc thiết kế và sản xuất thiết bị liên lạc và điện tử không dây (bao gồm cả điện thoại di 
động); dịch vụ tư vấn liên quan tới việc thiết kế và sản xuất thiết bị liên lạc và điện tử 
không dây (bao gồm điện thoại di động) để sử dụng máy tính và hệ thống liên lạc.  

 
 

(210) 4-2011-04410 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất-thương mại dược 
phẩm N.I.C (Nic-Pharma)   (VN) 
Lô 11D đường C, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-04411 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 
B18- 19 Khu B Hoàng Cầu, phường « 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-04412 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 
B18- 19 Khu B Hoàng Cầu, phường « 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-04413 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 
B18- 19 Khu B Hoàng Cầu, phường « 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-04414 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 
B18- 19 Khu B Hoàng Cầu, phường « 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-04415 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và đầu tư y tế Đại Dương   (VN)
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2011-04416 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

chế phẩm Nhựa Liên Hưng - 
Việt Nam   (VN) 
Xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; ủng đi mưa. 
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(210) 4-2011-04417 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 25.7.20; 26.11.3; 26.3.4 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

chế phẩm Nhựa Liên Hưng - 
Việt Nam   (VN) 
Xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy; dép; ủng đi mưa.   

 
 

(210) 4-2011-04418 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

chế phẩm nhựa Liên Hưng Việt 
Nam  (VN) 
Xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy; dép; ủng đi mưa.  

 
 

(210) 4-2011-04419 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.15; 26.13.1; 1.15.21; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh dương 

nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Nhiên Việt   (VN) 
115 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã Tân 
Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; kẹo ngậm có chứa 

thuốc; chè giảm cân dùng trong ngành y; thảo mộc y tế; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế.  
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Nhóm 30: Kẹo; kẹo bạc hà; kẹo viên (bánh kẹo); bánh; bánh qui giòn; tinh dầu dùng cho 
thực phẩm (trừ tinh dầu ete).  

 
 

(210) 4-2011-04425 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Trắng, ghi xám, xanh nước biển, đỏ đậm 
(731) Công ty cổ phần Thương mại, 

Đầu tư và Phát triển Công 
nghệ Quốc tế  (VN) 
Phòng 12 A08, tòa nhà 17T9, khu đô thị 
mới Trung Hòa - Nhân Chính, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn về hoạt động quản lý doanh nghiệp; dịch vụ quảng cáo thương mại; 

môi giới xúc tiến thương mại; dịch vụ cung cấp các thông tin thương mại; dịch vụ khảo 
sát thị trường; dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; môi giới đầu tư; đầu tư tài chính; thuê mua tài chính; cung cấp 
thông tin tài chính; phân tích và đánh giá tài chính.  

 
Nhóm 38: Đại lý kinh doanh dịch vụ internet.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên mạng Internet; tư vấn chuyển giao 
công nghệ trong lĩnh vực điện tử và viễn thông.   

 
 

(210) 4-2011-04426 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.7.23; 21.1.15 
(591) Trắng, đen, da cam, ghi xám 
(731) Công ty cổ phần Thương mại, 

Đầu tư và Phát triển Công 
nghệ Quốc tế   (VN) 
Phòng 12 A08, tòa nhà 17T9, khu đô thị 
mới Trung Hòa - Nhân Chính, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn về hoạt động quản lý doanh nghiệp; dịch vụ thương mại điện tử trong 

lĩnh vực phần mềm, điện tử, tin học, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ quảng 
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cáo thương mại; môi giới xúc tiến thương mại; dịch vụ cung cấp các thông tin thương 
mại; dịch vụ khảo sát thị trường.  

 
Nhóm 41: Tư vấn du học; dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo 
hoặc tổ chức sự kiện không nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến trên mạng Internet; dịch vụ cung 
cấp công cụ tìm kiếm trên mạng Internet; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực 
phần mềm, điện tử, tin học, viễn thông và công nghệ thông tin.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04430 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) PENGLAI JINFU STAINLESS STEEL 

PRODUCTS CO., LTD.   (CN) 
Jinchuang Group 1 St Insusty Zone, 
Economic Zone, Penglai City, Shandong 
Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Thùng bằng kim loại; két bằng kim loại; ống bằng kim loại; đồng thô hoặc 

bán thành phẩm; van bằng kim loại (không phải bộ phận của máy móc); ống dẫn bằng 
kim loại dùng cho hệ thống đường ống phân phối.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04431 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đen, xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH VINA Sakª  (VN) 

ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. 
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(210) 4-2011-04432 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú  

(VN) 
769 đường số 31, khu C, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng điện.  

 
 

(210) 4-2011-04433 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ, tím, nâu 
(731) Công ty TNHH Hoa Loa Kèn Đỏ  

(VN) 
21/A9 khu dân cư Cầu Kinh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; mua bán: tranh, ảnh và 
các tác phẩm nghệ thuật, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, gạch ốp 
lát, thiết bị vệ sinh, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất, đồ điện gia dụng, đèn và bộ 
đèn điện, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn, hàng may mặc, giày 
dép, hàng da và giả da.  

 
Nhóm 37: Chuẩn bị mặt bằng (xây dựng); phá dỡ công trình xây dựng; xây dựng nhà ở, 
công trình đường sắt, đường bộ; hoàn thiện công trình xây dựng; lắp đặt hệ thống cấp, 
thoát nước, hệ thống điện, lò sưởi và điều hoà không khí; trang trí nội ngoại thất. 

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu; thiết kế nội thất công trình xây dựng, lập trình máy tính, cài 
đặt phần mềm máy tính; tư vấn về phần cứng và phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2011-04434 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thăng Long   (VN) 
Số 1 đường số 3, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-04435 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thăng Long   (VN) 
Số 1 đường số 3, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-04436 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-04437 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-04438 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-04439 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-04447 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12 
(731) CARDO FLOW SOLUTIONS AB   (SE) 

Roskildev¨gen 1, Box 394, 201 23 
Malmo, Sweden  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm (máy móc); máy bơm (bộ phận của máy móc và động cơ); máy trộn 

(máy móc); máy sục khí (máy móc); máy khuấy (máy móc); máy nén (máy móc); các 
bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm trên bao gồm tấm chắn, cái trụ, nắp van, bộ lọc, 
van áp lực. 

 
Nhóm 09: Các thiết bị để đo lường, điều khiển và giám sát dùng cho máy bơm, máy 
trộn, máy sục khí, máy khuấy và may nén bao gồm áp kế, máy đo lưu lượng nước, máy 
phát hiện rò rỉ khí gas. 
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Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy bơm, máy trộn, máy sục khí, 
máy khuấy, máy nén; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên. 

 
 
 

(210) 4-2011-04451 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường sô 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bấm kim (đồ dùng văn phòng phẩm), bấm lỗ (đồ dùng văn phòng phẩm), 

bảng viết (văn phòng phẩm) , băng keo, bảng tên, băng xóa (xóa kéo, xóa giấy), bút xóa, 
(tẩy)gôm (văn phòng phẩm), bìa kẹp hồ sơ, mực dùng cho các loại bút viết, bút viết có 
sẵn mực, bút chì, bút bi, bút chì màu, bút dạ quang, bút lông, bút máy, bút sáp, bút viết 
trên phim máy chiếu, (gọt) chuốt bút chì, compa, dao rọc giấy (đồ dùng văn phòng), đế 
cắm bút, đinh ghim (văn phòng phẩm), dụng cụ gỡ kim (đồ dùng văn phòng) , đồ lau 
bảng (đồ dùng văn phòng), giá vẽ, giấy dùng trong văn phòng và học tập, giấy vẽ, giấy 
ghi chú, keo (hồ) dính dùng trong văn phòng, hộp bút, dụng cụ cắt rọc giấy (đồ dùng văn 
phòng), kẹp giấy, khay đựng văn phòng phẩm, khay pha màu, kim bấm, màu vẽ, ruột bút 
chì, ru băng mực, nhãn dán dùng cho văn phòng và học tập, phấn, ruột bút viết, sáp nặn, 
sổ tay, tập (vở) học sinh, thước (dùng trong văn phòng, học tập, vẽ).  

 
Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao, điện thoại di động.  

 
 
 

(210) 4-2011-04452 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23; A1.1.10 
(591) Đỏ, đậm, xanh thẫm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải Việt 
Nam   (VN) 
103 phố Đặng Tiến Đông, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 
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(210) 4-2011-04453 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ đậm, xanh thẫm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải Việt 
Nam   (VN) 
103 phố Đặng Tiến Đông, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04454 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công Ty cổ phần YAMAGUCHI 

Việt Nam  (VN) 
Thôn Minh Hòa 3, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy sử dụng trong nông nghiệp; trục máy; lưỡi cắt (của bộ phận máy móc); 

khuôn (bộ phận của máy), trục lăn dùng trong nghành in; trục lăn máy in. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-04456 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; 26.13.1; 26.13.25; 1.15.15 
(591) Vàng, xám nhạt, xanh, nâu đỏ 
(731) Công ty TNHH quốc Tế Trà 

Giang   (VN) 
172/46/20 Âu Cơ, Tứ Liên, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc, nước xức tóc, keo xịt tóc, chế phẩm dùng để uốn cong tóc, 

chất dùng để cố định tóc giả, sản phẩm để tẩy keo xịt tóc.  
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(210) 4-2011-04457 (220) 15.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đen, vàng cam, ghi 
(731) Công ty TNHH quốc tế Trà 

Giang   (VN) 
172/46/20 Âu Cơ, Tứ Liên, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 41: Trung tâm đào tạo nghề tóc.  

 
 

(210) 4-2011-04459 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH £ ĐÔ RA  (VN) 
71/2 Hoàng Văn Thụ, phường Vạn 
Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; khăn quàng; bít tất (vớ); thắt lưng (trang phục); 

găng tay (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm; mua bán vải, hàng may sẵn, giày dép; bán buôn 
thực phẩm; bán buôn đồ uống; dịch vụ nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, đào tạo (cung cấp thông tin về lĩnh vực giáo dục, đào 
tạo trực tuyến và không trực tuyến; tổ chức các cuộc thi (giáo dục); thư viện).  

 
 

(210) 4-2011-04470 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.21 
(591) Xanh, cam, trắng 
(731) Công ty Cổ phần liên kết 

Hoàn Cầu   (VN) 
Số 948 La Thành, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển (vận tải) bằng đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông, 

đường hàng không. 
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(210) 4-2011-04471 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.6; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH B.A.S.S   (VN) 
Số 8 ngách 173/134 đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt, sửa chữa công trình dân dụng, công trình công nghiệp, 

công trình giao thông, công trình thủy lợi.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04472 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.17; 26.2.7 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
trang trí nội ngoại thất 
Đông Dương  (VN) 
8 Cây Keo, phường Tam Phú, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Thi công trang trí nội ngoại thất.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04473 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; 25.1.25 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, xanh lá cây đậm, 

xanh lá chuối 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM-DV Phương 
Trí Phát  (VN) 
767/13 Trần Hưng Đạo, phường 01, quận 
05, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán túi xách thổ cẩm, túi xách thêu tay, túi xách tự thiết kế.  
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(210) 4-2011-04474 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Thông  (VN) 
199/61 Lê Quang Định, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà 

phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ.  
 
 
 

(210) 4-2011-04475 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1; 26.13.25; 26.1.4 
(591) Xanh lam, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Long   (VN) 
6/12 Nguyễn Huy Tưởng, P. 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn xuất nhập khẩu vải, hàng may sẵn, giầy dép; bán buôn xuất nhập 

khẩu máy móc thiết bị điện tử viễn thông. 
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hàng hóa đường thủy nội bộ; vận tải 
hàng hóa ven biển và viễn dương.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04477 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng 
(731) Phạm Xuân Phong   (VN) 

1172/40 Phạm Thế Hiền, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, lương thực thực phẩm, hàng nông 

sản, vật tư máy móc nông nghiệp, thiết bị dụng cụ dùng trong nông nghiệp. 
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(210) 4-2011-04478 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.7.25; 26.4.9 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư - xây 

dựng Cát Thành Gia Định   (VN)
15 đường số 45, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, thủy lợi.  

 
 

(210) 4-2011-04479 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Cơ sở Trần Thị Hà Thu   (VN) 

Tổ 07, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy thu hình (tivi); ống 

nói; bộ trộn âm; loa. 
 
 

(210) 4-2011-04490 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 40-2011-0005764 01.02.2011 KR 

40-2011-0002973 01.02.2011 KR 
(531) 9.1.10; 26.4.4 
(591) Hồng, trắng. 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu dùng cho hương vị bánh; chất hoá học làm sáng màu dùng cho mục 

đích giặt giũ trong gia đình, hồ để hồ vải dùng trong khi giặt; mỹ phẩm; nước hoa, mặt 
nạ làm đẹp; chế phẩm làm sạch; xà phòng làm đẹp; kem đánh răng, chế phẩm mài mòn.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo văn bản đã được công bố; dịch vụ kế toán hành chính; tư vấn quản 
lý kinh doanh và tổ chức kinh doanh; tìm kiếm dữ liệu trong các tệp máy tính cho người 
khác; khuyến mãi bán hàng cho người khác; dịch vụ thu mua mỹ phẩm cho người khác 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
809 

(mua mỹ phẩm cho/của doanh nghiệp khác) ; cung cấp thông tin kinh doanh; đại lý xuất 
nhập khẩu; dịch vụ đánh máy; dịch vụ thư ký.  

 
 

(210) 4-2011-04492 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại FUKA Nhật Bản  
(VN) 
Số 20, ngõ 189/2 Giảng Võ, Cát Linh, 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem đánh răng; nước xúc miệng (không dùng trong y tế); dầu gội 

đầu, dầu dưỡng tóc; chế phẩm màu để sơn móng tay.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 07: Thang máy; máy nông nghiệp; máy hút bụi dùng trong công nghiệp; máy hút 
bụi; động cơ điện không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ .  

 
Nhóm 08: Dao cạo râu; hộp cạo râu; bàn cạo râu; dụng cụ cạo râu chạy điện (dụng cụ 
cầm tay).  

 
Nhóm 09: ắc quy điện; thiết bị để nạp ắc quy điện; máy nắn dòng điện; máy ổn áp; máy 
biến áp; điện thoại; kính mắt.  

 
Nhóm 11: Thiết bị khử mùi không khí; đèn chiếu sáng điện; đèn tỏa nhiệt Halogen; thiết 
bị nấu nướng dùng điện; tủ lạnh; thiết bị làm lạnh không khí.  

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng chạy điện; vật liệu dùng làm bàn chải; 
chổi xoa xà phòng cạo râu; chỉ tơ làm sạch kẽ răng.  

 
Nhóm 24: Khăn lau mặt bằng vải; khăn tắm (trừ quần áo); chăn mÒn của giường; ga 
giường; vỏ gối; vải sợi.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; quần áo lót; thắt lưng (trang phục); găng tay 
(trang phục).  

 
Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; bơ; dầu ăn; các sản phẩm thực phẩm chế biến từ động 
vật bao gồm thịt, cá, thú săn; nước mắm.  

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; các sản phẩm được làm từ bột ngũ cốc; bánh kẹo; gia vị; nước 
tương (xì dầu).  

 
Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, sản 
phẩm chăm sóc răng miệng, dược phẩm, thực phẩm chức năng, dao cạo râu, hộp cạo râu, 
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bàn cạo râu, dụng cụ cạo dâu chạy điện (dụng cụ cầm tay), thang máy, máy nén khí 
dùng trong công nghiệp, máy hút bụi dùng trong công nghiệp, máy hút bụi, động cơ 
điện, ắc quy điện, thiết bị để nạp ắc quy điện, máy nắn dòng điện, máy ổn áp, máy biến 
áp, điện thoại, kính mắt, thiết bị khử mùi không khí, đèn chiếu sáng điện, đèn tỏa nhiệt 
Halogen, thiết bị nấu nướng dùng điện, tủ lạnh, thiết bị làm lạnh không khí, sản phẩm 
dệt may, vải, quần áo, giầy dép, mũ nón, cặp, túi, ba lô, thực phẩm, chè, cà phê, bánh 
kẹo; dịch vụ nhượng quyền thương mại (franchise); dịch vụ quản lý kinh doanh thương 
mại.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc thiết bị đã được liệt kê ở trên; xây 
dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát xây dựng; san lấp mặt bằng.  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt tóc và tạo kiểu tóc; dịch vụ chăm sóc và sơn sửa 
móng tay.  

 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-04493 

 
(220) 

 
16.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) 26.4.3; A26.11.12 
(591) Ghi, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
bất động sản Đông á  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà N6E, khu đô thị  Trung 
Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Sàn giao dịch bất động sản; kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; 

định giá bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; tư vấn bất động sản; cho thuê bất 
động sản.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04494 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA  (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
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(210) 4-2011-04495 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04496 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04497 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 
(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 

443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04498 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04499 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-04550 (220) 16.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) CHE TAI INTERNATIONAL CO., 

LTD.   (TW) 
17TH Fl., NO. 77, Li Wen Road, Tso 
Ying Dist., Kaohsiung, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị để mát-xa (xoa bóp), cụ thể là: lược chải tóc dùng để mát-xa; thiết bị 

mát-xa cầm tay; thiết bị mát-xa cho mặt; ghề mát xa; máy mát-xa và xoa bóp; máy bấm 
huyệt sử dụng để làm thư giãn cơ thể; máy xông dùng cho trị liệu đường hô hấp; thiết bị 
nắn bóp phục hồi sử dụng cho luyện tập và làm săn chắc cơ bắp; ghế trị liệu dùng trong y 
tế; nhiệt kế đo sốt; thiết bị đo độ đường (dùng cho mục đích y tế); buồng tăm hơi trị liệu; 
máy để kích thích thần kinh điện tử; thiết bị trợ thính; đế lót giày từ tính dùng để trị liệu 
chỉnh hình; máy trị liệu vật lý điều trị bằng tập luyện và mát-xa cơ bắp, máy đo cô-let-
xtê-rôn (dùng cho mục đích y tế); máy đo huyết áp. 

 
Nhóm 28: Máy để luyện tập thể dục; dụng cụ để luyện tập thể dục, cụ thể là: máy tập 
chèo thuyền; ván tập bụng; dây kéo tập để làm nở ngực; thiết bị tập thể dục; bóng tập thể 
thao; tạ để tập thể dục; xà để tập thể dục; thảm cá nhân để tập thế dục; đồ dùng thể thao, 
cụ thể là: vật để lót/đỡ cổ tay và các khớp; xe đạp cố định để luyện tập; thiết bị tập luyện 
làm săn chắc cơ thể, cụ thể là: máy kích thích cơ bắp điện từ để làm săn chắc cơ bắp và 
máy tập luyện để làm săn chắc cơ thể; máy tập luyện di động (có thể mang đi được), 
máy tập chạy bộ dùng để luyện tập thể lực; máy tập leo cầu thang dùng để luyện tập thể 
lực; đai tập tạ; tạ để tập; dụng cụ để luyện tập và tạo cơ bắp, cụ thể là: máy tập luyện cơ 
bắp; cái bào vệ đầu gối dùng cho thể thao; miếng đệm khuỷu tay, bàn tay và đầu gối sử 
dụng trong thể thao; các bộ phận cấu thành của máy tập thể thao.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và bán lẻ trực tuyến các thiết bị thể thao, thiết bị tập 
luyện và thiết bị thể dục, thiết bị y tế, thiết bị chẩn đoán và chữa bệnh, sản phẩm trị liệu 
và trị liệu vật lý, thuốc bổ; dịch vụ quảng cáo, tiếp thị và quảng bá trực tiếp qua thư; dịch 
vụ tư vấn tiếp thị kinh doanh có liên quan đến thiết bị thể thao, thiết bị tập luyện và thiết 
bị thể dục, thiết bị y tế, thiết bị chẩn đoán và chữa bệnh, sản phẩm trị liệu và trị liệu vật 
lý; phân phối các sản phẩm quảng cáo qua các ấn phẩm thư đặt hàng; sắp xếp và tiến 
hành triển lãm thương mại đối với các đồ dùng và thiết bị y tế, thể dục, thể thao (các 
dịch vụ nêu trên đều được chào hàng hoặc cung cấp tại địa điểm thực tế hoặc trực tuyến 
từ một cơ sở dữ liệu máy tính, phương tiện truyền đạt trung gian hoặc qua mạng in-tơ-
net); cung cấp thông tin kinh doanh cô đọng và đã được sắp xếp liên quan đến sự tuyển 
chọn và mua bán các sản phẩm thể thao, thể dục, y tế, sức khỏe, trị liệu và thuộc tính cá 
nhân bằng phương tiện mạng thông tin máy tính toàn cầu. 
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(210) 4-2011-04563 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thông tin Kinh tế và Tài 
chính  (VN) 
Số 6A Sơn Tây, phường Điện Biên, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh 

doanh; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn quản lý nhân 
sự; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ kế toán.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ thông tin về tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ tư vấn tài 
chính; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ đầu tư vốn.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục thực hành liên quan đến quản trị doanh nghiệp, tài chính kế 
toán, kinh doanh và marketing; dịch vụ giáo dục liên quan đến quản trị doanh nghiệp, tài 
chính kế toán, kinh doanh và marketing; dịch vụ đào tạo liên quan đến quản trị doanh 
nghiệp, tài chính kế toán, kinh doanh và marketing; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp (tư 
vấn đào tạo liên quan đến quản trị doanh nghiệp, tài chính kế toán, kinh doanh và 
marketing). 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý liên quan đến mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, 
đầu tư trong nước và ngoài nước, và chuyển giao công nghệ.  

 
 

(210) 4-2011-04573 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Tiến  (VN) 
Số 130 tổ 7B, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dẻo dạng thô, hạt nhựa dạng thô (nguyên liệu nhựa chưa gia công, chế 

biến ): bột giấy.  
 

Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: bồn xi, chậu rửa, bệt, vòi hoa sen, vòi rửa các loại.  
 

Nhóm 17: Hạt nhựa màu (hạt nhựa tổng hợp dạng bán thành phẩm); hạt nhựa nguyên 
sinh (hạt nhựa tổng hợp dạng bán thành phẩm), nhựa péc ca, ống mềm phi kim loại cao 
su tổng hợp; mi ca bán thành phẩm.  
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Nhóm 20: Các sản phẩm bằng nhựa cụ thể là: bàn nhựa, ghế nhựa, cái móc áo làm bằng 
nhựa; tù nhựa để đựng quần áo, hồ sơ đồ đạc, kệ đựng đồ đạc, giá đựng gương, bàn trang 
điểm, hộp đựng bằng nhựa, khung ánh. 

 
 

(210) 4-2011-04574 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1; 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
MTM  (VN) 
45 Huỳnh Thúc Kháng, phường Thị Nại, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dẻo dạng thô, hạt nhựa dạng thô (nguyên liệu nhựa chưa gia công, chế 

biến), bột giấy.   
 

Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: bồn xí, chậu rửa, bệt, vòi hoa sen, vòi rửa các loại.  
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm các loại cụ thể là: giấy, giấy tập,bút viết, bút đánh dấu; giấy 
vệ sinh; khăn ăn bằng giấy. 

 
Nhóm 17: Hạt nhựa màu (hạt nhựa tổng hợp dạng bán thành phẩm), hạt nhựa nguyên 
sinh (hạt nhựa tổng hợp dạng bán thành phẩm), nhựa péc ca, ống mềm phi kim loại, cao 
su tổng hợp, mi ca bán thành phẩm. 

 
Nhóm 19: Đá ma-bờ (Mable), đá granit tự nhiên và đá granit nhân tạo, đá xây dựng, vật 
liệu xây dựng phi kim loại: gạch; ngói.  

 
Nhóm 20: Các sản phẩm bằng nhựa cụ thể là: bàn nhựa, ghế nhựa, cái móc áo làm bằng 
nhựa, tủ nhựa để đựng quần áo, hồ sơ, đồ đạc: kệ đựng đồ đạc, giá đựng gương; bàn 
trang điểm; hộp đựng bằng nhựa, khung ảnh. 

 
Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị, máy móc dùng trong ngành nhựa, hạt nhựa, ngành kim 
khí điện máy, máy móc dụng cụ ngành khai thác chế tạo đá, văn phòng phẩm, máy văn 
phòng, máy móc thiết bị và phụ tùng ô tô máy vi tính, linh kiện điện thoại, máy fax, sản 
phẩm thiết bị vệ sinh, các loại vật liệu xây dựng kim loại và phi kim loại, phụ tùng xe 
máy, ô tô, đồ chơi, bàn ghế bằng nhựa.  

 
 

(210) 4-2011-04591 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 2010-75854 29.09.2010 JP 

(731) NINTENDO CO., LTD.  (JP) 
11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-
ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh; chương trình cho thiết bị chơi trò chơi có 
hình ảnh; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa từ-quang, băng từ, thẻ ROM, ROM, ổ CD- 
ROM, ổ DVD-ROM có chứa chương trình cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh; phương 
tiện lưu trữ có chứa chương trình cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh; bộ điều khiển, 
tay điều khiển và thẻ nhớ cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh; linh kiện và phụ kiện 
cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh; chương trình cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có 
màn hình tinh thề lỏng; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang-từ; băng từ, thẻ ROM, 
ROM, ổ CD- ROM, ổ DVD-ROM có chứa chương trình cho thiết bị chơi trò chơi cầm 
tay có màn hình tinh thể lỏng; máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; chương trình 
cho máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa 
quang-từ; băng từ, thẻ ROM, ROM, ổ CD- ROM, ổ DVD-ROM có chứa chương trình 
cho máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; tệp tài liệu hình ảnh có thể tải xuống 
được; ấn phẩm điện tử có thể tải xuống được; ấn phẩm điện tử có thể tải xuống được. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi có dạng thẻ và phụ kiện đi kèm đồ chơi này; thiết bị chơi trò chơi 
cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; linh kiện và phụ kiện cho thiết bị chơi trò chơi cầm 
tay có mang hình tinh thể lỏng; đồ chơi.  

 
 

(210) 4-2011-04592 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 2010-075852 28.09.2010 JP 

  
(731) NINTENDO CO., LTD.   (JP) 

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-
ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của người sử dụng; chương trình dùng cho 

thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của người sử dụng; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa 
quang từ, băng từ, thẻ ROM, ổ ROM, ổ CD-ROM, ổ DVD-ROM chứa chương trình lưu 
trữ cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của người sử dụng; phương tiện lưu trữ có chứa 
chương trình dùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của người sử dụng; bộ điều 
khiển, tay điều khiển và thẻ nhớ cho các thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của người sử 
dụng; linh kiện và phụ kiện của thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của người sử dụng; 
chương trình cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; mạch điện tử, 
đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, ổ ROM, ổ CD-ROM, ổ DVD-ROM 
chứa chương trình lưu trữ cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; 
phương tiện lưu trữ có chứa chương trình dung cho thiết bị chơi trò chơi có màn hình 
tinh thể lỏng; máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; chương trình dùng cho máy 
chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ 
băng từ, thẻ ROM, ổ ROM, ổ CD-ROM, ổ DVD-ROM chứa chương trình lưu trữ cho 
máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; phương tiện lưu trữ có chứa chương trình 
dùng cho máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; linh kiện và phụ kiện của máy 
chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; máy tính; chương trình máy tính; chương trình 
máy tính có thể tải xuống được; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ băng từ, 
thẻ ROM, ổ ROM, ổ CD-ROM, ổ DVD-ROM chứa chương trình dùng cho máy tính; 
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phương tiện lưu trữ có chứa chương trình dùng cho máy tính; chương trình trò chơi điện 
tử dùng cho máy điện thoại di động; thiết bị viễn thông; tệp tin âm nhạc có thể tải xuống 
được; tệp tin hình ảnh có thể tải xuống được; ấn phẩm điện tử có thể tải xuống được.  

 
Nhóm 16: Danh thiếp; tạp chí (ấn phẩm); ca-ta-lô; tờ rơi; ấn phẩm (sản phẩm của ngành 
in).  

 
Nhóm 28: Đồ chơi có dạng thẻ và phụ kiện đi kèm đồ chơi này; thiết bị trò chơi cầm tay 
có màn hình tinh thể lỏng; linh kiện và phụ kiện của thiết bị trò chơi cầm tay có màn 
hình tinh thể lỏng; đồ chơi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông) và cung cấp thông tin 
theo đó; dịch vụ truyền thông bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của người sử dụng; 
cung cấp thông tin truyền thông bằng thiết bị chơi trò chơi vi-đê-ô của người sử dụng; 
dịch vụ truyền thông bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh ở trong nhà; cung cấp thông tin 
truyền thông bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh ở trong nhà; dịch vụ truyền thông bằng 
thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp thông tin truyền thông 
bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; dịch vụ truyền thông bằng 
điện thoại di động; dịch vụ cung cấp thông tin truyền thông bằng điện thoại di động; 
dịch vụ truyền thông bằng tin nhắn và hình ảnh sử dụng máy tính; dịch vụ viễn thông 
(không phải phát thanh truyền hình); dịch vụ cung cấp thông tin về lịch phát sóng 
chương trình truyền thông vô tuyến; dịch vụ truyền thông; hãng thông tấn; cho thuê thiết 
bị viễn thông bao gồm thiết bị điện thoại và fax.  

 
Nhóm 41: Cung cấp hình ảnh thông qua truyền thông bằng máy chơi trò chơi cầm tay có 
màn hình tinh thể lỏng; cung cấp hình ảnh thông qua truyền thông bằng máy chơi trò 
chơi có hình ảnh ở nhà; cung cấp hình ảnh thông qua truyền thông bằng thiết bị chơi trò 
chơi có hình ảnh của người sử dụng; cung cấp hình ảnh thông qua truyền thông bằng 
điện thoại di động; cung cấp hình ảnh thông qua truyền thông; cung cấp ảnh thông qua 
truyền thông bằng máy chơi trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; cung cấp ảnh 
thông qua truyền thông bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh ở nhà; cung cấp ảnh thông 
qua truyền thông bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của người sử dụng; cung cấp 
ảnh thông qua truyền thông bằng điện thoại di động; cung cấp ảnh thông qua truyền 
thông; cung cấp phim thông qua truyền thông bằng máy chơi trò chơi cầm tay với màn 
hình tinh thể lỏng; cung cấp phim thông qua truyền thông bằng máy chơi trò chơi có 
hình ảnh ở nhà; cung cấp phim thông qua truyền thông bằng thiết bị chơi trò chơi có 
hình ảnh của người sử dụng; cung cấp phim thông qua truyền thông bằng điện thoại di 
động; cung cấp phim thông qua truyền thông; cung cấp nhạc và âm thanh thông qua 
truyền thông bằng máy chơi trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; cung cấp nhạc 
và âm thanh thông qua truyền thông bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh ở nhà; cung cấp 
nhạc và âm thanh thông qua truyền thông bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của 
người sử dụng; cung cấp nhạc và âm thanh thông qua truyền thông bằng điện thoại di 
động; cung cấp nhạc và âm thanh thông qua truyền thông; tổ chức, quản lý và sắp xếp 
các sự kiện trò chơi có hình ảnh; cung cấp trò chơi điện tử thông qua truyền thông bằng 
máy chơi trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; cung cấp trò chơi điện tử thông 
qua truyền thông bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh ở nhà; cung cấp trò chơi điện tử 
thông qua truyền thông bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của người sử dụng; cung 
cấp trò chơi điện tử thông qua truyền thông bằng điện thoại di động; cung cấp trò chơi 
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điện tử thông qua truyền thông; cung cấp trò chơi điện tử cho thiết bị chơi trò chơi có 
hình ảnh của người sử dụng; cung cấp trò chơi điện tử cho máy chơi trò chơi cầm tay với 
màn hình tinh thể lỏng; cung cấp trò chơi điện tử cho máy chơi trò chơi có hình ảnh ở 
nhà; cung cấp trò chơi điện tử cho điện thoại di động; cung cấp trò chơi điện tử thông 
qua hệ thống viễn thông; cung cấp trò chơi điện tử thông qua hệ thống truyền thông.  

 
 

(210) 4-2011-04593 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 2010-075634 28.09.2010 JP 

  
(731) NINTENDO CO., LTD.    (JP) 

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-
ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông) và cung cấp thông tin 

theo đó; dịch vụ truyền thông bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của người sử dụng; 
cung cấp thông tin truyền thông bằng thiết bị chơi trò chơi vi-đê-ô của người sử dụng; 
dịch vụ truyền thông bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh ở trong nhà; cung cấp thông tin 
truyền thông bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh ở trong nhà; dịch vụ truyền thông bằng 
thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp thông tin truyền thông 
bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; dịch vụ truyền thông bằng 
điện thoại di động; dịch vụ cung cấp thông tin truyền thông bằng điện thoại di động; 
dịch vụ truyền thông bằng tin nhắn và hình ảnh sử dụng máy tính; dịch vụ viễn thông 
(không phải phát thanh truyền hình); dịch vụ cung cấp thông tin về lịch phát sóng 
chương trình truyền thông vô tuyến; dịch vụ truyền thông; hãng thông tấn; cho thuê thiết 
bị viễn thông bao gồm thiết bị điện thoại và fax.   

 
Nhóm 41: Cung cấp hình ảnh thông qua truyền thông bằng máy chơi trò chơi cầm tay có 
màn hình tinh thể lỏng; cung cấp hình ảnh thông qua truyền thông bằng máy chơi trò 
chơi có hình ảnh ở nhà; cung cấp hình ảnh thông qua truyền thông bằng thiết bị chơi trò 
chơi có hình ảnh của người sử dụng; cung cấp hình ảnh thông qua truyền thông bằng 
điện thoại di động; cung cấp hình ảnh thông qua truyền thông; cung cấp ảnh thông qua 
truyền thông bằng máy chơi trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; cung cấp ảnh 
thông qua truyền thông bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh ở nhà; cung cấp ảnh thông 
qua truyền thông bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của người sử dụng; cung cấp 
ảnh thông qua truyền thông bằng điện thoại di động; cung cấp ảnh thông qua truyền 
thông; cung cấp phim thông qua truyền thông bằng máy chơi trò chơi cầm tay với màn 
hình tinh thể lỏng; cung cấp phim thông qua truyền thông bằng máy chơi trò chơi có 
hình ảnh ở nhà; cung cấp phim thông qua truyền thông bằng thiết bị chơi trò chơi có 
hình ảnh của người sử dụng; cung cấp phim thông qua truyền thông bằng điện thoại di 
động; cung cấp phim thông qua truyền thông; cung cấp nhạc và âm thanh thông qua 
truyền thông bằng máy chơi trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; cung cấp nhạc 
và âm thanh thông qua truyền thông bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh ở nhà; cung cấp 
nhạc và âm thanh thông qua truyền thông bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của 
người sử dụng; cung cấp nhạc và âm thanh thông qua truyền thông bằng điện thoại di 
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động; cung cấp nhạc và âm thanh thông qua truyền thông; tổ chức, quản lý và sắp xếp 
các sự kiện trò chơi có hình ảnh; cung cấp trò chơi điện tử thông qua truyền thông bằng 
máy chơi trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; cung cấp trò chơi điện tử thông 
qua truyền thông bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh ở nhà; cung cấp trò chơi điện tử 
thông qua truyền thông bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của người sử dụng; cung 
cấp trò chơi điện tử thông qua truyền thông bằng điện thoại di động; cung cấp trò chơi 
điện tử thông qua truyền thông; cung cấp trò chơi điện tử cho thiết bị chơi trò chơi có 
hình ảnh của người sử dụng; cung cấp trò chơi điện tử cho máy chơi trò chơi cầm tay với 
màn hình tinh thể lỏng; cung cấp trò chơi điện tử cho máy chơi trò chơi có hình ảnh ở 
nhà; cung cấp trò chơi điện tử cho điện thoại di động; cung cấp trò chơi điện tử thông 
qua hệ thống viễn thông; cung cấp trò chơi điện tử thông qua hệ thống truyền thông; cho 
thuê chương trình lưu trữ phương tiện lưu trữ cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của 
người sử dụng; cho thuê chương trình lưu trữ phương tiện lưu trữ cho máy chơi trò chơi 
cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; cho thuê chương trình lưu trữ phương tiện lưu trữ 
cho máy chơi trò chơi có hình ảnh ở nhà, cho thuê chương trình lưu trữ phương tiện lưu 
trữ cho diện thoại di động; cho thuê thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của người sử dụng 
và máy chơi trò chơi có hình ảnh ở nhà; cho thuê máy chơi trò chơi cầm tay với màn 
hình tinh thể lỏng; dịch vụ hướng dẫn và giáo dục liên quan đến nghệ thuật, nghề thủ 
công, thể thao hoặc kiến thức chung.  

 
 

(210) 4-2011-04610 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.1.10; 25.1.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Tôi Yêu   (VN) 
237 Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao, bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04611 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.1.25; A25.1.10 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Tôi Yêu   (VN) 
237 Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, quán rượu (quán bar), nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-04612 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Tôi Yêu   (VN) 
237 Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao, bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04613 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Tôi Yêu   (VN) 
237 Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao, bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04614 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) SANOFI-AVENTIS   (FR) 

174, avenue de France 75013 Paris, 
France 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu về việc khám và điều trị bệnh nhân.  

 
 

(210) 4-2011-04615 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.5.1; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mủ Trôm 
Vĩnh Hảo (VN)  (VN) 
Thôn 3 xã Hàm Thắng, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 
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(511)   Nhóm 30: Bột mủ trôm gói (nhựa được phơi khô, sấy, xay, trộn đường và hương vị, đóng 
gói, chiếu xạ); xúp bột mủ trôm; bánh bột mủ cây trôm; kẹo bột mủ cây trôm; kem bột 
mủ cây trôm (kem lạnh). 

 
Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm,mủ trôm chưa qua chế biến, bột mủ trôm, 
nước uống không cồn, rượu, bia, mỹ phẩm, bánh kẹo; quảng cáo; quản lý kinh doanh các 
sản phẩm sản xuất từ mủ trôm. 

 
 

(210) 4-2011-04616 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3; A1.1.10; 24.17.21; 24.17.15; 
26.3.23 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Tiến 
Đạt  (VN) 
94A Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến - Mũi Né, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: lương thực thực phẩm, thuốc lá, hàng lưu niệm, mua bán trang thiết 

bị phục vụ cho việc vui chơi giải trí, thể thao; quảng cáo; quản lý kinh doanh khu nghỉ 
mát ven biển. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đại lý vé máy bay; dịch vụ vận tải hành khách và hàng hoá. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức và điều hành hội họp, biểu 
diễn nghệ thuật nhằm mục đích văn hóa, giáo dục.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi, xoa bóp, chăm sóc sức khoẻ; nhà dưỡng bệnh; dịch vụ 
chăm sóc sắc đẹp thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2011-04620 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.1.6; 7.5.2; A1.1.10; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 
(731) DUPEYRON PHARMA   (FR) 

7, Rue Maurice DÐmÐnitroux, 94000 - 
CrÐteil, France  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2011-04629 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 15.7.1; 26.1.2; A25.7.21 
(591) Xanh dương, da cam, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất cơ khí 

và thương mại Thành An   (VN)
Số 443, tổ 17 Xuân Phương, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Băng tải (máy vận chuyển bằng đai); máy nâng hạ công nghiệp; băng đai 

dùng cho máy vận chuyển; đai của máy nâng; thiết bị để gia công cơ khí; đồ gá dùng 
cho dụng cụ máy (bộ phận của máy).  

 
Nhóm 35: Mua bán con lăn công nghiệp, băng tải (máy vận chuyển bằng đai), máy nâng 
hạ công nghiệp, băng đai dùng cho máy vận chuyển, đai của máy nâng, thiết bị để gia 
công cơ khí, đồ gá dùng cho dụng cụ máy (bộ phận của may), máy móc thiết bị và phụ 
tùng thay thế phục vụ cho các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo máy; trưng bày, giới 
thiệu các sản phẩm cơ khí. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ rèn; gia công cơ khí theo đơn đặt hàng.  

 
 

(210) 4-2011-04630 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần chăn nuôi 

C.P. Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất (dùng trong công nghiệp); hóa chất cải tạo nước; hóa chất xử lý nước 

và môi trường; chế phẩm sinh học để xử lý môi trường.  
 

Nhóm 05: Các chất diệt khuẩn; thức ăn bổ sung có chứa thuốc dành cho động vật; thuốc 
thú y. thuốc dùng cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 29: Hải sản đông lạnh; thực phẩm chế biến từ thịt gia súc; thực phẩm chế biến từ 
thịt gia cầm; thực phẩm chế biến từ thủy sản.  

 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản; thức ăn vỗ béo dùng 
cho súc vật; động vật sống như heo, bò, gà, vịt.  
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Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy hải sản; dịch vụ thú y.  
 
 
 

(210) 4-2011-04631 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.20 
(591) Trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần chăn nuôi 

C.P. Việt Nam   (VN) 
Khu công Nghiệp Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất (dùng trong công nghiệp); hóa chất cải tạo nước; hóa chất xử lý nước 

và môi trường; chế phẩm sinh học để xử lý môi trường.  
 

Nhóm 05: Các chất diệt khuẩn; thức ăn bổ sung có chứa thuốc dành cho động vật, thuốc 
thú y; thuốc dùng cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 29: Hải sản đông lạnh; thực phẩm chế biến từ thịt gia súc; thực phẩm chế biến từ 
thịt gia cầm; thực phẩm chế biến từ thủy sản.  

 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản; thức ăn vỗ béo dùng 
cho súc vật; động vật sống như heo, bò, gà, vịt.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy hải sản; dịch vụ thú y.  

 
 
 

(210) 4-2011-04632 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 14.3.21; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần nhà hàng 

ngon Ba Sáu Năm  (VN) 
648 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ lưu động; quán 

ăn uống.  
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(210) 4-2011-04635 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 85215434 11.01.2011 US 

  
(731) HOMELAND HOUSEWARES, LLC  

(US) 
11755 Wilshire Blvd, Suite 1200, Los 
Angeles, California USA 90025  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị điện, cụ thể là, máy trộn thực phẩm chạy bằng điện.  

 
 

(210) 4-2011-04636 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) THE COCA-COLA COMPANY   (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, thịt gia cầm và thịt thú săn (không còn sống), chiết xuất từ thịt, trái 

cây và rau đã được bảo quản, phơi khô và nấu chín, nước quả nấu đông, mút ướt, mút 
quả, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu và mỡ có thể ăn được.  

 
Nhóm 32: Bia, nước khoáng (giải khát), nước uống có ga và đồ uống không chứa cồn; đồ 
uống trái cây và nước ép trái cây, xi rô và chế phẩm để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2011-04637 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) RIVERDOR CORP. S.A. (UY)    

Av. 18 de Julio 878, Office 1204, 
Montevideo, Republic of Uruguay  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 01: Các hóa phẩm sử dụng trong nông nghiệp và làm vườn, phân bón, chế phẩm 

xử lý nước và hóa chất làm mềm nước cứng.  
 

Nhóm 05: Các chế phẩm và chất dùng để diệt trừ cỏ và sâu hại, thuốc diệt nấm, thuốc trừ 
sâu, thuốc diệt cỏ và thuốc diệt vi khuẩn sử dụng trong nông nghiệp và làm vườn.  
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(210) 4-2011-04638 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) RIVERDOR CORP. S.A (UY)   

Av. 18 de Julio 878, Office 1204, 
Montevideo, Republic of Uruguay  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 01: Các hóa phẩm sử dụng trong nông nghiệp và làm vườn, phân bón, chế phẩm 

xử lý nước và hóa chất làm mềm nước cứng.  
 
 

(210) 4-2011-04641 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) JANA INTERNATIONAL 

INVESTMENT CORPORATION 
UNDER THE AUTHORITY OF VICE 
PRESIDENT MR. HUASCAR 
HERRERA  (US) 
32 Woodland Avenue, Glen Ridge, New 
Jersey 07028, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự 
(Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng chiết xuất từ thiên nhiên; vitamin 

tự nhiên.  
 
 

(210) 4-2011-04642 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) JANA INTERNATIONAL 

INVESTMENT CORPORATION 
UNDER THE AUTHORITY OF VICE 
PRESIDENT MR. HUASCAR 
HERRERA    (US) 
32 Woodland Avenue, Glen Ridge, New 
Jersey 07028, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự 
(Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng chiết xuất từ thiên nhiên; vitamin 

tự nhiên.  
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(210) 4-2011-04643 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) JANA INTERNATIONAL 
INVESTMENT CORPORATION 
UNDER THE AUTHORITY OF VICE 
PRESIDENT MR. HUASCAR 
HERRERA    (US) 
32 Woodland Avenue, Glen Ridge, New 
Jersey 07028, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự 
(Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng chiết xuất từ thiên nhiên; vitamin 

tự nhiên.  
 
 

(210) 4-2011-04644 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.7.23; 4.5.3; 4.5.2 
(591) Xanh nõn chuối, xanh nước biển 
(731) JANA INTERNATIONAL 

INVESTMENT CORPORATION 
UNDER THE AUTHORITY OF VICE 
PRESIDENT MR. HUASCAR 
HERRERA    (US) 
32 Woodland Avenue, Glen Ridge, New 
Jersey 07028, USA 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự 

(Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng chiết xuất từ thiên nhiên; vitamin 

tự nhiên.  
 
 

(210) 4-2011-04645 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh nước 

biển, đen 
(731) JANA INTERNATIONAL 

INVESTMENT CORPORATION 
UNDER THE AUTHORITY OF VICE 
PRESIDENT MR. HUASCAR 
HERRERA    (US) 
32 Woodland Avenue, Glen Ridge, New 
Jersey 07028, USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự 
(Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng chiết xuất từ thiên nhiên; vitamin 
tự nhiên.  

 
 

(210) 4-2011-04646 (220) 17.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; A1.5.3 
(591) Xanh nước biển, xanh nõn chuối, xanh lá 

cây, đen 
(731) JANA INTERNATIONAL 

INVESTMENT CORPORATION 
UNDER THE AUTHORITY OF VICE 
PRESIDENT MR. HUASCAR 
HERRERA    (US) 
32 Woodland Avenue, Glen Ridge, New 
Jersey 07028, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự 

(Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng chiết xuất từ thiên nhiên; vitamin 

tự nhiên.  
 
 

(210) 4-2011-04650 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hồ Thị Đảo  
(VN) 
139A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng.  
 

Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; bánh kem; mứt kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh mứt, lạp xưởng, trà, rượu, yến sào, nước giải khát.  
 
 

(210) 4-2011-04651 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) IDTREND CORPORATION   (TW) 

6F.-8, No.521, Sec. 1, Wenxin Rd., 
Nantun Dist., Taichung City 40848, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 05: Bao con nhộng dùng cho thuốc; chế phẩm vitamin; cây làm thuốc (dược thảo); 
chất dinh dưỡng dùng cho vi sinh vật; viên thuốc hình thoi dùng cho ngành dược; thuốc 
bổ; sữa chứa anbumin; thuốc dùng cho con người, sợi thực vật ăn được, không có dinh 
dưỡng; chất bổ sung khoáng cho thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-04652 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) IDTREND CORPORATION   (TW) 

6F.-8, No.521, Sec. 1, Wenxin Rd., 
Nantun Dist., Taichung City 40848, 
Taiwan  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Bao con nhộng dùng cho thuốc; chế phẩm vitamin; cây làm thuốc (dược thảo); 

chất dinh dưỡng dùng cho vi sinh vật; viên thuốc hình thoi dùng cho ngành dược; thuốc 
bổ; sữa chứa anbumin; thuốc dùng cho con người; sợi thực vật ăn được, không có dinh 
dưỡng; chất bổ sung khoáng cho thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-04653 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.1.25; 3.9.1; 26.1.1; A3.9.24 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trà My   (VN) 
172 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 
 

(210) 4-2011-04654 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thủy Bình  
(VN) 
¤ H8 -D5 khu công nghiệp Hòa xá, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 23: Len đã xe thành sợi.  
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(210) 4-2011-04655 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Chu Việt Anh  (VN) 
Số 1, nhà C tập thể Bộ Công Nghiệp, dốc 
Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2011-04656 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Chu Việt Anh   (VN) 
Số 1, nhà C tập thể Bộ Công Nghiệp, dốc 
Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2011-04657 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Chu Việt Anh   (VN) 
Số 1, nhà C tập thể Bộ Công Nghiệp, dốc 
Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh làm bằng gạo; mứt kẹo; bánh qui; bánh gừng; bánh hạnh 

nhân; bánh nướng nhân thịt; kẹo nhân quả; bánh nhân hoa quả. 
 
 

(210) 4-2011-04659 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Chu Việt Anh  (VN) 
Số 1, nhà C tập thể Bộ Công Nghiệp, dốc 
Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu gạo; rượu trắng anh đào; rượu khai vị; rượu táo; rượu bia 

đắng; rượu vỏ cam; rượu bạc hà; đồ uống chưng cất; đồ uống có cồn chứa quả. 
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(210) 4-2011-04665 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) BENESSE HOLDINGS, INC.   (JP) 

3-7-17, Minamigata Okayama-Shi, Kita-
Ku, Okayama, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa compact (nghe nhìn); băng viđêo và đĩa hình, đĩa DVD; chương trình trò 

chơi trên máy vi tính; phần mềm trò chơi trên máy vi tính có thể tải xuống; chương trình 
trò chơi trên điện thoại di động và điện thoại thông minh; chương trình máy tính (phần 
mềm có thể tải xuống được), chương trình máy vi tính (đã ghi); xuất bản phẩm điện tử có 
thể tải xuống; thiết bị chơi trò chơi được sử dụng với màn hình và màn chiếu ngoài; giao 
diện dùng cho máy tính; băng trò chơi viđêo; máy vi tính; thiết bị giảng dạy nghe nhìn; 
dây đeo điện thoại di động; điện thoại cầm đi được; thiết bị thu hình; thiết bị giải trí được 
sử dụng với màn hình và màn chiếu ngoài; phim hoạt hình; máy quay phim, máy chụp 
ảnh; kính râm.  

 
Nhóm 16: Tạp chí; sách; tạp chí xuất bản định kỳ; lịch; ấn phẩm in; đồ dùng văn phòng 
(không kể đồ gỗ); ảnh chụp; tranh ảnh; tập anbom; vật dụng dùng để đánh dấu phần sách 
đã đọc; đồ dùng giảng dạy (ngoại trừ thiết bị); túi bằng giấy hoặc chất dẻo để bao gói; đồ 
dùng bằng các tông; giấy để bao gói; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy, tã lót trẻ 
em bằng giấy hoặc xelulo (dùng một lần).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy và đào tạo; khảo thí giáo dục; cung cấp thông tin 
về giáo dục; cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp trò chơi được chơi 
qua mạng máy tính; cung cấp trò chơi được chơi trên điện thoại di động và điện thoại 
thông minh; tổ chức và điều khiển hội thảo; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; 
sản xuất phim trên băng viđêo; dịch vụ giải trí trên truyền hình; dịch vụ câu lạc bộ (giả 
trí hoặc giáo dục); nhiếp ảnh; trường mẫu giáo, sản xuất phim; lớp học sử dụng sách, bài 
tập gửi qua bưu điện; trình diễn những buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến không tải xuống được. 

 
 

(210) 4-2011-04670 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ Hải 

Huỳnh  (VN) 
193A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán giải khát; khách sạn; quán rượu (bar).  
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(210) 4-2011-04671 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ mỹ 
phẩm Vạn Phúc  (VN) 
150A đường 47, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-04672 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.17.11; 26.3.1; 9.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Lữ hành quốc 
tế Chân Trời Việt    (VN) 
Tầng 4, số nhà 4, ngõ 1 Phạm Văn Đồng, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-04673 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.3; 1.17.11; 25.5.25 
(591) Đỏ cờ, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
kỹ thuật Việt Nam   (VN) 
Xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe có động cơ (phương tiện giao thông đường bộ), ô tô, xe máy và bộ phận 

của chúng.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế, dịch vụ xuất nhập khẩu thiết bị y tế, 
dụng cụ vật tư y tế, xây dựng hồ sơ mời thầu thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế, nhập khẩu 
linh kiện, phụ tùng xe ô tô, xe máy, buôn bán ô tô, đại lý ô tô và xe có động cơ khác 
(phương tiện giao thông đường bộ), buôn bán phụ tùng, linh kiện của ô tô và xe có động 
cơ khác (phương tiện giao thông đường bộ). 
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Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế; dịch vụ 
bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa ô tô và các phương tiện giao thông đường bộ có động cơ 
khác.  

 
Nhóm 42: Tư vấn về kỹ thuật của thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế, lập dự án đầu tư thiết 
bị y tế, dụng cụ vật tư y tế.  

 
 
(210) 

 
4-2011-04674 

 
(220) 

 
18.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
  
(591) Trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Hà Mỹ Hoa   (VN) 
45/62J, Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-04675 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.5; A1.1.9; 25.1.6 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thuận Phú  
(VN) 
106/15 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Gia công khuôn mẫu.  

 
 

(210) 4-2011-04676 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 24.15.21; A26.3.5; A17.2.2 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kim Cương 
Kính  (VN) 
Đường số 6, khu công nghiệp Hòa 
Khánh, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; khung nhà kính, không bằng kim loại; nhà kính, không bằng 

kim loại có thể chuyên chở được; kính ngăn cách (xây dựng); kính tấm (cửa sổ) dùng 
cho xây dựng; kính cửa sổ, dùng cho xây dựng.  
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(210) 4-2011-04677 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Trắng, vàng, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần nước 

khoáng Vĩnh Hảo   (VN) 
346 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phú 
Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (thuộc về đồ uống), nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước 

sô đa (thuộc về đồ uống).  
 
 

(210) 4-2011-04678 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ - tư 
vấn GPV   (VN) 
7A/35 đường Thành Thái, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; các dịch vụ được cung cấp bởi các luật sư cho các cá nhân, 

tập thể, tổ chức và doanh nghiệp; các dịch vụ điều tra và theo dõi liên quan đến an toàn 
cho người và chủ thể; các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp theo yêu cầu của 
người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ 
người và tài sản; các dịch vụ cho cá nhân có liên quan đến các sự kiện xã hội như dịch vụ 
hộ tống, môi giới hôn nhân, dịch vụ tang lễ. 

 
 

(210) 4-2011-04679 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hùng Việt Phát  
(VN) 
42/34B Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ tiết kiệm ga dùng cho bếp ga.  
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(210) 4-2011-04680 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh dương, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Vạn 

Thông  (VN) 
Tổ 7, ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, cồn công nghiệp (cồn sử dụng trong công nghiệp).  
 

Nhóm 04: Cồn (cồn hoá học tinh luyện sử dụng để pha lẫn với xăng, sử dụng như chất 
đốt).  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm nông sản, lương thực, thực phẩm, mua bán cồn, mua 
bán phân bón, mua bán vật liệu xây dựng; xuất nhập khẩu.  

 
Nhóm 37: Xáy dựng nhà các loại, chuẩn bị mặt bằng cho các công trình xây dựng, dịch 
vụ khai thác đá, sỏi, cát và đất sét.  

 
 

(210) 4-2011-04690 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A17.2.2 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Việt Tín  (VN) 
158/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý tòa nhà (bất động sản); cho thuê 

căn hộ; cho thuê văn phòng; môi giới bất động sản; quản lý tài sản bất động sản.  
 
 

(210) 4-2011-04691 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A17.2.2 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư và thương 
mại Việt Tín   (VN) 
158/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý tòa nhà (bất động sản); cho thuê 
căn hộ; cho thuê văn phòng; môi giới bất động sản; quản lý tài sản bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-04692 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tấn 
Hồng Lập  (VN) 
766/92/42 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 05, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  

 
 

(210) 4-2011-04693 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tấn 
Hồng Lập   (VN) 
766/92/42 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 05, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  

 
 

(210) 4-2011-04694 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.9.1 
(731) IMPERIAL GENERAL FOODS 

INDUSTRY CO., LTD   (TH) 
3059, 3059/1-3 Sukhumvit Rd, 
Prakanong, Bangkok, Thailand 10260  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống), thịt thú săn (không còn 

sống); chiết xuất của thịt; rau và quả đã được nấu chín, sấy khô, bảo quản, thạch dùng 
cho thực phẩm trứng, sữa và sản phẩm từ sữa, dầu có thể ăn được, mỡ có thể ăn được; bơ; 
mứt ướt, nước quả nấu đông. 

 
Nhóm 30: Thạch (bánh kẹo); bánh quy; bánh dẹt nhỏ; bánh ngọt và bánh xốp; nước sốt 
hoa quả (gia vị).  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
835 

(210) 4-2011-04695 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt  (VN) 
Km 31 + 500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-04696 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt  (VN) 
Km 31 + 500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

(210) 4-2011-04710 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7; A5.3.13; 
A5.3.14 

(591) Vàng, xanh sẫm, xanh nhạt, xanh dương, 
trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sức khỏe Tốt   (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-04711 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.11.1; 26.5.1 
(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, kem, xanh lá cây, 

tím nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Số 45A phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-04712 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.1.25; A25.1.10 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Tôi Yêu   (VN) 
237 bến Vân Đồn, phường 5, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia 
cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-04714 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) PHARMAXX INC.   (US) 

331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
837 

(210) 4-2011-04715 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) PHARMAXX INC.    (US) 

331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04716 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) PHARMAXX INC.    (US) 

331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04717 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) PHARMAXX INC.    (US) 

331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04718 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) PHARMAXX INC.    (US) 

331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-04719 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PHARMAXX INC.    (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04721 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) TTM TOBACCO (SA0167996-H)  
(MY) 
No. 68-3A, Jalan Pasar, 41400 Klang, 
Selangor, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2011-04725 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.5; 26.1.6 
(731) CHIA-HONG LIN  (TW) 

9F.-5, No. 385, Xinzhuang 1st Rd., 
Zuoying Dist., Kaohsiung City 813, 
Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, nước thơm dùng cho mặt, dầu gội đầu, nước thơm dùng 

cho cơ thể; sữa làm sạch da.  
 
 

(210) 4-2011-04730 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh 
(731) Phạm Văn Nhân  (VN) 

Thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Các sản phẩm thuộc nhóm này: máy cày; máy phát diện; máy gặt đập liên 
hợp; động cơ đi-ê-zen; máy làm đất; máy bơm nước; động cơ xăng; máy gieo hạt; máy 
trồng lúa; tổ máy phát điện; củ phát điện.  

 
 

(210) 4-2011-04731 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.11.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và phát triển Thẻ Thông Minh  
(VN) 
243/9/12E3 Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ sử dụng mạch tích hợp (thẻ có gắn chíp); thẻ ghi mã từ; phôi thẻ từ, phôi 

thẻ cảm ứng (có từ tính); thẻ chìa khóa (có từ tính); máy dập in thẻ; thiết bị dùng để đọc 
thẻ (thiết bị điện tử).  

 
Nhóm 16: Các loại thẻ phi từ tính, cụ thể là: thẻ ghi nhớ bằng giấy, thẻ ghi nợ (không 
phải từ tính), thẻ tín dụng (không phải từ tính), thẻ điện thoại (không có mã hóa và từ 
tính), thẻ mua hàng (không có mã hóa và từ tính); phôi thẻ (phi từ tính); ruy băng.   

 
Nhóm 35: Mua bán các loại thẻ: thẻ ghi mã từ, phôi thẻ từ, phôi thẻ cảm ứng, thẻ chìa 
khóa (có từ tính), thẻ ghi nhớ bằng giấy, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ điện thoại, thẻ mua 
hàng, thẻ quà tặng, phôi thẻ (phi từ tính), ruy băng; mua bán các loại thiết bị đọc thẻ, cụ 
thể là đầu đọc thẻ từ, đầu đọc mã vạch, đầu đọc vân tay, đầu đọc thẻ cảm ứng; mua bán 
máy dập thẻ, máy in thẻ, máy kiểm tra thẻ ghi nợ và thẻ ghi có.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp (không phải là mua bán) giải pháp công nghệ trong lĩnh vực 
phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán, thanh toán thẻ; dịch vụ cung cấp 
(không phải là mua bán) giải pháp công nghệ trong lĩnh vực phát hành hệ thống thẻ 
thanh toán; dịch vụ cung cấp (không phải là mua bán) giải pháp kết nối các hệ thống 
thanh toán thẻ ngân hàng, hệ thống thanh toán thẻ giữa các ngân hàng được phép phát 
hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán, thanh toán thẻ.  

 
 

(210) 4-2011-04733 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và phát triển Thẻ Thông Minh  
(VN) 
243/9/12E3 Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh    
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(511)   Nhóm 09: Thẻ sử dụng mạch tích hợp (thẻ có gắn chíp); thẻ ghi mã từ; phôi thẻ từ, phôi 
thẻ cảm ứng (có từ tính); thẻ chìa khóa (có từ tính); máy dập in thẻ; thiết bị dùng để đọc 
thẻ (thiết bị điện tử).  

 
Nhóm 16: Các loại thẻ phi từ tính, cụ thể là: thẻ ghi nhớ bằng giấy, thẻ ghi nợ (không 
phải từ tính), thẻ tín dụng (không phải từ tính), thẻ điện thoại (không có mã hóa và từ 
tính), thẻ mua hàng (không có mã hóa và từ tính); phôi thẻ (phi từ tính); ruy băng.   

 
Nhóm 35: Mua bán các loại thẻ: thẻ ghi mã từ, phôi thẻ từ, phôi thẻ cảm ứng, thẻ chìa 
khóa (có từ tính), thẻ ghi nhớ bằng giấy, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ điện thoại, thẻ mua 
hàng, thẻ quà tặng, phôi thẻ (phi từ tính), ruy băng; mua bán các loại thiết bị đọc thẻ, cụ 
thể là đầu đọc thẻ từ, đầu đọc mã vạch, đầu đọc vân tay, đầu đọc thẻ cảm ứng; mua bán 
máy dập thẻ, máy in thẻ, máy kiểm tra thẻ ghi nợ và thẻ ghi có.    

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp (không phải là mua bán) giải pháp công nghệ trong lĩnh vực 
phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán, thanh toán thẻ; dịch vụ cung cấp 
(không phải là mua bán) giải pháp công nghệ trong lĩnh vực phát hành hệ thống thẻ 
thanh toán; dịch vụ cung cấp (không phải là mua bán) giải pháp kết nối các hệ thống 
thanh toán thẻ ngân hàng, hệ thống thanh toán thẻ giữa các ngân hàng được phép phát 
hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán, thanh toán thẻ.  

 
 

(210) 4-2011-04734 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Hồng đậm, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh cá thể CMC 

COMPOSITE Cà Mau  (VN) 
ấp Kinh Đứng A, xã Khánh Hưng, huyện 
Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 12: Vỏ xuồng; vỏ ghe; vỏ thuyền; vỏ tàu bằng nhựa composite. 

 
 

(210) 4-2011-04735 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 830770 21.09.2010 NZ 

  
(731) GOLDEN FERN GROUP LIMITED  

(NZ) 
11 Doncaster Street, Mangere, Auckland 
2022, New Zealand  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh, trẻ còn ẵm ngửa và cho người tàn tật bao gồm sữa 
hoặc sản phẩm có sữa là chủ yếu và sữa bột. 

 
Nhóm 29: Sản phẩm sữa thuộc nhóm này; sữa và sản phẩm sữa; bột sữa và sữa bột; sản 
phẩm sữa có các chất, tăng cường dinh dưỡng, vitamin và hoặc khoáng chất; chất thay 
thế sữa thuộc nhóm này.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04736 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 26.1.4; A17.3.2 
(591) Xám, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Giám định Việt 

Tín   (VN) 
Số 12 ngõ 72 Lạch Tray, phường Lạch 
Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 42: Giám định hàng hóa; giám định kỹ thuật; giám định xây dựng công trình công 

nghiệp và dân dụng; giám định phương tiện vận tải.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04737 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.9; 1.3.1; 25.12.1 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất hàng may tiêu dùng 
Hùng Hương   (VN) 
Số 1/226 Hai Bà Trưng, phường An Biên, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp sách; túi xách; va ly; ba lô bằng vải và giả da.  
 

Nhóm 25: Mũ vải; áo mưa; quần áo.  
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(210) 4-2011-04742 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 18.3.21; 2.9.21 
(731) Lâm Thị Hương Lan   (VN) 

192 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 45: Cho thuê áo cưới.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04750 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.5.1; 2.5.3; A5.5.22 
(731) Công ty cổ phần Việt Tinh 

Anh  (VN) 
167B Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm, cặp, túi xách, vali, quần áo, giày, 

dép.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04751 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.5.3; 2.5.1 
(731) Công ty cổ phần Việt Tinh 

Anh  (VN) 
167B Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm, cặp, túi xách, vali, quần áo, giày, 

dép.  
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(210) 4-2011-04752 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 
Tiến  (VN) 
Số 102 Nguyễn Phúc Lai, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04753 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 
Tiến  (VN) 
Số 102 Nguyễn Phúc Lai, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2011-04754 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 
Tiến   (VN) 
Số 102 Nguyễn Phúc Lai, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2011-04755 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.3; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh da trời, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AGRIFEED 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 32, ngách 167/3, phố Gia Quất, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.  
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.  
 

Nhóm 40: Xử lý phế phẩm của giết mổ gia súc để chế biến thức ăn gia súc.  
 
 

(210) 4-2011-04757 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

SITTO Việt Nam  (VN) 
Số 4 đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vi sinh, phân hữu cơ trộn sẵn, chất kích thích tăng trưởng 

cây trồng, phụ gia phân bón.  
 
 

(210) 4-2011-04758 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
SITTO Việt Nam   (VN) 
Số 4 đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vi sinh, phân hữu cơ trộn sẵn, chất kích thích tăng trưởng 

cây trồng, phụ gia phân bón.  
 
 

(210) 4-2011-04759 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn giáo dục 
quốc tế Một Bước  (VN) 
325 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học.  
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(210) 4-2011-04770 (220) 18.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất phát triển 
kỹ thuật công nghiệp Nguyên 
Hùng Vinh  (VN) 
145/10 khu phố 3, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: thiết bị điện công nghiệp, điện gia dụng như: dây 

điện; cáp điện; đồng hồ đo thông số điện năng; bộ điều khiển động cơ; mô tơ điện; công 
tắc điện. 

 
 
 

(210) 4-2011-04771 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.23; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Triệu Hớn Võ   (VN) 
02 Phan Bội Châu, thành phố Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm qua chế biến: chả lụa; chả bò; chả viên; bò viên; patê thịt; chà 

bông cá; chà bông thịt heo. 
 
 

(210) 4-2011-04772 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Võ Tấn Huệ  (VN) 
Khối 7, Thanh Hà, Hội An, tỉnh Quảng 
Nam 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo.  
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(210) 4-2011-04773 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.13.1; 25.1.25 
(591) Xanh coban 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
hàng không Phi Trường  (VN) 
Cầu Đen, thôn Thụy Hương, xã Phú 
Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải: các dịch vụ liên quan đến việc cho thuê phương tiện vận chuyển, các 

dịch vụ về thông báo các chuyến vận chuyển hành khách hay vận chuyển hàng hoa do 
người môi giới và các hãng du lịch thực hiện, thông tin về biểu giá, bảng giờ và phương 
thức vận chuyển. 

 
 

(210) 4-2011-04774 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.3; 24.1.1; 25.1.6; 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại quốc tế VINAMASTER - Hà 
Nội  (VN) 
Số 20, ngõ Yên Bái 2, phường phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2011-04775 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  
(731) Nguyễn Hữu Vi   (VN) 

Xóm Thống Nhất, xã La Phù, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-04778 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Công Thương 
Đồng Minh  (VN) 
551 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 12: Xe máy, động cơ xe máy và các phụ tùng xe máy. 
 
 

(210) 4-2011-04779 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Công Thương 
Đồng Minh  (VN) 
551 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, động cơ xe máy và các phụ tùng xe máy. 

 
 
(210) 

 
4-2011-04790 

 
(220) 

 
21.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng nông sản, thủy sản, lương thực, thực phẩm.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ chế biến nông sản; dịch vụ chế biến thủy sản; dịch vụ chế biến lương 
thực, thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-04791 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.21; A5.7.23; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Lan  (VN) 
100 đường 23/10, phường Ngọc Hiệp, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; khách sạn.  
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(210) 4-2011-04792 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 1.5.1 
(591) Xanh, đen 

(540) 

 

(731) Trần Hữu Hòa  (VN) 
1092A đường 3/2, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ chăm sóc sức khoẻ, dụng cụ thể dục thể thao, điện gia 

dụng, thiết bị phục vụ cho nội thất.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04793 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.9; 26.4.4; 26.4.7; 26.3.1 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh 
Anh Phúc   (VN) 
Lô 1 khu tập thể Bưu Điện 50 Đồng Nai, 
phường Phước Hải, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bình nước nóng năng lượng mặt trời các loại, máy điều hòa nhiệt 

độ, ống kháng khuẩn.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04794 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân du lịch 
Nhiệt Đới  (VN) 
Số 143 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 
7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; cho thuê xe du lịch; tổ chức điều hành du 

lịch.  
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(210) 4-2011-04795 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.3.3 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất dệt may Minh Đông   (VN)
11/11 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; nón mũ; tất vớ.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04796 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH nhựa Việt Nam 

¸   (VN) 
337 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp nhựa tổng hợp; tôn nhựa; tôn sáng bằng nhựa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04797 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Hộ kinh doanh Hiệp Bảo Phát  

(VN) 
ấp 4, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; ca cao, ngô (bắp); bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2011-04798 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Ghi xám, đỏ, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Đại 

Hồng   (VN) 
G11/2 ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán van đẩy (pít-tông), xe cộ các loại, mua bán phụ tùng xe các loại. 

 
 
 

(210) 4-2011-04799 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 26.11.3 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Mỹ Lan   (VN) 
19Bis Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, chăn, ga, gối, nệm, khăn, mua bán nước hoa, 

hàng mỹ phẩm, thực phẩm, trò chơi, đồ chơi, vải, giày dép, đồ điện gia dụng như đèn và 
bộ đèn điện, máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử viễn 
thông, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện. 

 
 
 

(210) 4-2011-04811 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Đông Hải   (VN) 
445/11 Nguyễn Khang, phường Yên 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu.  
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(210) 4-2011-04813 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Trắng, xanh da trời, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Trung Dũng  (VN) 
Số 52 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; quản lý tài sản bất động sản; quản lý 

bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc, thiết kế đường, cầu.  

 
 
 

(210) 4-2011-04814 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Võ Thị Liên Thuỷ  (VN) 
Số 100 đường Hoàng Văn Thụ, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh bèo; bánh nậm (là một loại bánh làm từ bột gạo có nhân bánh làm bằng 

thịt, tôm hoặc đậu); bánh bột lọc (một loại bánh làm từ bột sắn có nhân là thịt, tôm hoặc 
đậu); bánh ướt (làm từ bột gạo hấp tráng mỏng).  

 
 
 

(210) 4-2011-04815 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và sản 
xuất Anh Hiếu   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô (dụng cụ thiết bị 

trong nhà vệ sinh); bình nước nóng dùng cho nhà tắm; bồn tắm (thiết bị trong nhà tắm); 
bệ xí nhà vệ sinh; thiết bị đường ống dẫn nước trong nhà vệ sinh, nhà tắm; vòi xịt nước 
trong nhà vệ sinh.  
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(210) 4-2011-04816 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và sản 
xuất Anh Hiếu   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô (dụng cụ thiết bị 

trong nhà vệ sinh); bình nước nóng dùng cho nhà tắm; bồn tắm (thiết bị trong nhà tắm); 
bệ xí nhà vệ sinh; thiết bị đường ống dẫn nước trong nhà vệ sinh, nhà tắm; vòi xịt nước 
trong nhà vệ sinh.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04817 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và sản 
xuất Anh Hiếu   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô (dụng cụ thiết bị 

trong nhà vệ sinh); bình nước nóng dùng cho nhà tắm; bồn tắm (thiết bị trong nhà tắm), 
bệ xí nhà vệ sinh; thiết bị đường ống dẫn nước trong nhà vệ sinh, nhà tắm; vòi xịt nước 
trong nhà vệ sinh.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04818 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) LABORATORIO KEMEX S.A.   (AR) 

Nazarre 3446, Bs. As. Argentina, 
(C1417DXH.)  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thuốc dùng cho con người.  
 

Nhóm 35: Nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ dược phẩm.  
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(210) 4-2011-04819 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 15.7.1; 26.1.1; 26.5.1; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Chiến Quý  
(VN) 
56 Mang Cá, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn, cửa kéo bằng tôn cán.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng (tôn, thép cán định hình, đồ ngũ kim, gạch men).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04830 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Lê Mậu Trúc Phương  (VN) 
10/32/7 tổ 28, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính tiền; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu; máy điện toán.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04831 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; 25.5.1; 26.4.7 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tem VINA  
(VN) 
Số 39 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ đóng sách.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch vụ vẽ trang trí cho bao bì; thiết kế phần mềm 
máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; nghiên cứu khoa học kỹ thuật. 
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(210) 4-2011-04832 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

th−ong mại dịch vụ ánh Sáng 
Diệu Kỳ   (VN) 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và đại lý ký gửi: đồ điện gia dụng, đèn chiếu sáng, bộ đèn điện, thiết 

bị và linh kiện điện tử, thiết bị và linh kiện viễn thông, vật liệu xây dựng, hàng trang trí 
nội thất, hàng thủ công, mỹ nghệ; môi giới thương mại.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04836 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) BRUSH ENGINEERED MATERIALS, 

INC.    (US) 
6070 Parkland Boulevard, Mayfield 
Heights, Ohio 44124 U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 09: Mạch in. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04837 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) BRUSH ENGINEERED MATERIALS, 

INC.    (US) 
6070 Parkland Boulevard, Mayfield 
Heights, Ohio 44124 U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; kim loại quý dạng thành phẩm hoặc 

bán thành phẩm.  
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(210) 4-2011-04839 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) BRUSH ENGINEERED MATERIALS, 

INC.    (US) 
6070 Parkland Boulevard, Mayfield 
Heights, Ohio 44124 U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ làm sạch các buồng bay hơi trong công nghiệp và trang thiết bị phụ 

trợ.  
 
 
 

(210) 4-2011-04841 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.3.1; 26.7.25 
(731) BRUSH ENGINEERED MATERIALS, 

INC.    (US) 
6070 Parkland Boulevard, Mayfield 
Heights, Ohio 44124 U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 01: Bột gốm được sử dụng trong sản xuất; hoá chất dùng trong công nghiệp và 

khoa học; lớp phủ bề mặt (hoá chất) được sử dụng trong sản xuất bo mạch in; vật liệu, cụ 
thể là chất dính kết công nghiệp sử dụng trong việc phun lớp phủ lên trên các loại đế dẻo 
hoặc cứng.  

 
 
 

(210) 4-2011-04849 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.3.11; 7.1.24; 25.7.20; 26.11.3 
(731) ROOM TO READ   (US) 

111 Sutter Street, 16th Floor, San 
Francisco, California 94104 U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ từ thiện, cụ thể là tiếp nhận và quản lý các khoản tiền đóng góp để 

cung cấp các phương tiện hỗ trợ giáo dục cho cộng đồng người nghèo.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ từ thiện, cụ thể là cung cấp (không phải mua bán) sách và văn phòng 
phẩm cho cộng đồng người nghèo.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
856 

(210) 4-2011-04850 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục trong lĩnh vực làm đẹp, làm tóc và cắt tóc, trường dạy làm 

tóc. 
 

Nhóm 44: Cửa hàng làm tóc, cửa hàng chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ viện chăm sóc tóc; tư 
vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc tóc.  

 
 

(210) 4-2011-04851 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY    (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục trong lĩnh vực làm đẹp, làm tóc và cắt tóc, trường dạy làm 

tóc.   
 

Nhóm 44: Cửa hàng làm tóc, cửa hàng chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ viện chăm sóc tóc; tư 
vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc tóc.  

 
 

(210) 4-2011-04853 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, Phú Yên  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-04855 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A7.1.11; A25.7.22; A26.11.13; A5.1.6; 
A6.19.16 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh nước 
biển, đỏ, trắng 

(731) ESAN DESIGN LIMITED 
PARTNERSHIP   (TH) 
76/1 Ammart Road, Naimuang, Muang, 
Khonkaen province, 40000 Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón hóa học dạng bột; phân bón hóa học dạng lỏng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04856 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GEMABIOTECH S.A.   (AR) 

Marcelo T. de Alvear 2289, C1122AAI, 
Buenos Aires, Argentina  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04858 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.5.1 
(731) Hộ kinh doanh thẩm mỹ Bích 

Nguyệt   (VN) 
Số 65 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da và tóc; dịch vụ tư vấn chăm sóc 

sắc đẹp.  
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(210) 4-2011-04859 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, đen, đen nhạt, trắng 
(731) VANPAC GROUPASIA PTE LTD  

(SG) 
105 Second Lok Yang Road, Singapore 
628174  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Chuyển phát hàng hóa; vận chuyển đồ đạc; dịch vụ dọn nhà; lưu kho hàng 

hóa; đóng (bao) gói hàng hóa; vận tải hàng hải; thuê tàu chở hàng; vận tải bằng ôtô.  
 
 
 

(210) 4-2011-04864 (220) 21.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.4 
(591) Nâu, xanh nõn chuối, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ KHC Việt 
Nam   (VN) 
Số 101 ngõ 133 Tân ấp, phường Phúc 
Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước tinh khiết sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược (R.O).  

 
 
 

(210) 4-2011-04870 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA OYATSU 

COMPANY   (JP) 
420 Tajiri, Ichishi-Sho, Tsu-Shi, Mie 
515-2595, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy giòn, bánh quy; bánh gạo chiên giòn, bánh được làm từ bột nhão 

chiên giòn, mì sợi dùng làm mòn mì ăn liền kiểu Trung Quốc, mì sợi được làm từ lúa mì 
dùng làm món mì ăn liền U-đông (một món mì của Nhật bản); mì sợi dùng làm món mì 
Ya-ki-sô-ba (một món mì của Nhật bản) và mì sợi.  
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(210) 4-2011-04871 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA also 

trading as TOSHIBA CORPORATION  
(JP) 
1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm của máy tính để tạo màn hình ảo dùng cho việc tính tổng chi phi 

đối với quyền sở hữu và để quản lý việc bảo mật dữ liệu trong máy tính cá nhân của 
khách hàng.  

 
 

(210) 4-2011-04872 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA also 

trading as TOSHIBA CORPORATION  
(JP) 
1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm của máy tính để tạo màn hình ảo dùng cho việc tính tổng chi phi 

đối với quyền sở hữu và để quản lý việc bảo mật dữ liệu trong máy tính cá nhân của 
khách hàng.  

 
 

(210) 4-2011-04873 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.4.4 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tổng công ty xây dựng 
Trường Sơn  (VN) 
Số 475 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Các cấu kiện kim loại dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Gạch chịu lửa, bê tông chịu lửa; vật liệu xây dựng từ đất sét; sản phẩm gốm sứ 
khác dùng cho xây dựng; xi măng, vôi xây dựng và thạch cao; bê tông và các sản phẩm 
từ xi măng và thạch cao. 
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Nhóm 35: Bán buôn vật liệu, thiết bị xây dựng; bán buôn kim loại và quặng kim loại; 
bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; bán lẻ nhiên liệu động cơ 
trong các cửa hàng chuyên doanh.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, nhượng quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê.  

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng công 
trình công ích; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng; lắp 
đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; lắp 
đặt hệ thống xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; hoạt động xây dựng chuyên 
dụng; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; sửa chữa máy móc, thiết bị, sửa chữa thiết bị điện; 
bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; 
khai thác quặng sắt; khai thác quặng kim loại quý hiếm. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hoá bằng đường bộ; vận tải hàng hoá đường thuỷ nội bộ; đại lý 
du lịch; điều hành chuyến du lịch. 

 
Nhóm 40: Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá.  

 
Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp.  

 
Nhóm 42: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; kiểm tra và phân tích kỹ 
thuật.  

 
 

(210) 4-2011-04874 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đại Niên Cát   (VN) 
74/6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  

 
 

(210) 4-2011-04875 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đại Niên Cát   (VN) 
74/6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  
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(210) 4-2011-04876 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ trực 
tuyến Toàn Cầu  (VN) 
91 Võ Thị Sáu. phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ; tư vấn du học. 

 
 

(210) 4-2011-04877 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư An Thịnh  (VN) 
Số 65-67 đường Thái Thịnh, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 
 

(210) 4-2011-04878 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.3.13; 2.9.14; 
A2.9.15 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Trung  (VN) 
ấp An Hòa, xã Tân Bình, huyện Châu 
Thành, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các loại: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất diệt 

cỏ, chất diệt ký sinh.  
 
 

(210) 4-2011-04879 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.9; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và thương mại VTEC  (VN) 
27B Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Vỏ máy vi tính, chuột máy vi tính; thiết bị chia mạng; tai nghe, bàn phím cho 
máy tính điện tử, màn hình máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2011-04890 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Nguyễn Tấn Lâm  (VN) 

379/34 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga, bếp điện.  

 
 

(210) 4-2011-04892 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Tài Dương   (VN) 
3/1 Văn Miếu, phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 12: Xe có động cơ (xe ôtô) và bộ phận của chúng.  
 

Nhóm 35: Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng xe ô tô, xe máy; buôn bán ô tô; đại lý ô tô và 
xe có động cơ khác (phương tiện giao thông đường bộ); buôn bán phụ tùng, linh kiện của 
« tô và xe có động cơ khác (phương tiện giao thông đường bộ).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa ô tô và các phương tiện giao thông 
đường bộ có động cơ khác.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực 
hiện).  

 
 

(210) 4-2011-04893 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.15.15 (540) 

  

(731) Nguyễn Tài Dương   (VN) 
3/1 Văn Miếu, phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 12: Xe có động cơ (xe ôtô) và bộ phận của chúng.  
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Nhóm 35: Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng xe ô tô, xe máy; buôn bán ô tô; đại lý ô tô và 
xe có động cơ khác (phương tiện giao thông đường bộ), buôn bán phụ tùng, linh kiện của 
« tô và xe có động cơ khác (phương tiện giao thông đường bộ).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa ô tô và các phương tiện giao thông 
đường bộ có động cơ khác.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực 
hiện).  

 
 

(210) 4-2011-04894 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Tài Dương   (VN) 
3/1 Văn Miếu, phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 12: Xe có động cơ (xe ôtô) và bộ phận của chúng.  
 

Nhóm 35: Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng xe ô tô, xe máy; buôn bán ô tô; đại lý ô tô và 
xe có động cơ khác (phương tiện giao thông đường bộ); buôn bán phụ tùng, linh kiện của 
« tô và xe có động cơ khác (phương tiện giao thông đường bộ).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa ô tô và các phương tiện giao thông 
đường bộ có động cơ khác.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực 
hiện).  

 
 

(210) 4-2011-04895 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tổng hợp Phụng Phát  
(VN) 
16 Đào Duy Từ, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; băng keo dán dùng trong văn phòng và gia đình; 

giấy; vở viết các loại, thước dùng cho học sinh.  
 

Nhóm 21: Tăm tre. 
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(210) 4-2011-04896 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AVINAA   (VN) 
¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên 
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ pin; pin điện; pin quang điện; pin mặt trời; pin sử dụng năng lượng mặt 

trời.  
 

Nhóm 11: Đèn tiết kiệm năng lượng; đèn, bóng đèn; đèn điện.  
 
 
(210) 

 
4-2011-04897 

 
(220) 

 
22.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AVINAA   (VN) 
¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên 
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc dùng cho pin điện; bộ pin; pin điện; điện cực lưới dùng cho pin; 

pin quang điện; pin mặt trời.  
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng (đốt nóng); bộ tiết kiệm nhiên liệu; đèn điện, vật thể đốt 
nóng; bóng đèn chiếu sáng.  

 
 

(210) 4-2011-04898 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; A1.1.10; A5.5.21 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Long Nhu  (VN) 
Thôn 8, phường Hải Hòa, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe (massage xông hơi). 
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(210) 4-2011-04899 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1; 7.1.24; A5.11.13; 20.5.1; 20.5.25
(591) Xanh, xanh đen, trắng, vàng nhạt, đỏ, ghi 

sáng 
(731) Công ty TNHH Hưởng Dung  

(VN) 
Khu 10, thị Trấn Trới, huyện Hoành Bồ, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe máy, ô tô, nguyên vật liệu dầu thô, sản phẩm của dầu 

thô, sản phẩm làm từ gỗ, tre, nứa (giấy ép sợi, giấy vàng mã), xăng dầu, than, vật liệu 
xây dựng, (đá, cát xi măng, thép, sắt) xuất nhập khẩu: phụ tùng xe máy, ô tô, nguyên vật 
liệu dầu thô, sản phẩm của dầu thô, sản phẩm làm từ gỗ, tre, nứa (giấy ép sợi, giấy vàng 
mã), xăng dầu, than, vật liệu xây dựng, (đá, cát xi măng, thép, sắt). 

 
 

(210) 4-2011-04911 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.17; A3.7.24 
(591) Xanh, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 
khỏe Bảo Việt  (VN) 
Phòng 405 - B1 phố Tôn Thất Tùng, 
phường Khương Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chuyên khoa răng hàm mặt. 

 
 

(210) 4-2011-04912 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 1.15.23; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, tím than, xanh 

nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Linh Long  
(VN) 
Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửạ chữa cho động cơ xe cộ; bảo dưỡng xe cộ; sửa chữa xe cộ; 

trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng). 
 

Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; vận tải bằng tắc xi. 
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Nhóm 43: Nhà nghỉ (du lịch); dịch vụ khách sạn; nhà trọ; nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2011-04922 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đen, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán FPT    (VN) 
Tầng 2 - 71 Nguyễn Chí Thanh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ trực tuyến hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch chứng khoán cụ thể là: dịch vụ 

đặt trước lệnh chờ mua, bán chứng khoán trực tuyến, cho phép khách hàng có thể đặt 
trước lệnh chờ mua hoặc chờ bán một hoặc nhiều mã chứng khoán nhằm mục đích chốt 
lời, cắt lỗ hoặc đặt mua chứng khoán tại một mức giá chọn trước. 

 
 

(210) 4-2011-04930 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) SANYO SPECIAL STEEL CO., LTD.  

(JP) 
3007 Aza Ichimonji, Nakashima, 
Shikama-ku, Himeji-shi, Hyogo, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; kim loại chống ma sát; bi thép; bulông bằng 

kim loại; đai giằng siết bằng kim loại; thùng bằng kim loại; thép thỏi (luyện kim); 
bulông chốt bằng kim loại; thép đúc; kim loại gốm (cermets); khuôn đúc nguội bằng kim 
loại; kim loại thường dưới dạng tấm, thanh xà và/hoặc thỏi; kim loại thường dưới các 
dạng bột, ống và/hình trụ rỗng; thanh kim loại; sắt thô hoặc bán thành phẩm; dây sắt; đồ 
sắt (ironmongery); ống phân phối bằng kim loại dùng cho hệ thống đường ống; hợp kim 
của kim loại thường dùng để chế tạo tiếp; đồ kim khí cụ thể là lò xo, ròng rọc (không 
dùng cho máy móc), đai ốc, vòng đệm; kim loại thường, được dùng để làm tấm bia phún 
xạ trong kỹ thuật (sputtering targets); niken; ống bằng kim loại để làm đường ống dẫn 
nước vào nhà máy thủy điện; chốt then chẻ bằng kim loại (cotter pins); chốt kim loại 
dùng cho bánh xe; ghim (đồ ngũ kim); ống dẫn bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại 
dùng cho hệ thống sưởi ấm trung tâm; cọc và cột bằng kim loại; vòng bằng kim loại; 
thanh kim loại dùng để hàn vẩy cứng và hàn; đinh vít bằng kim loại; lá và tấm kim loại; 
hợp kim để hàn bạc; ống bọc ngoài (đồ ngũ kim); dây để hàn bằng kim loại; hợp kim 
thép; thép dưới các dạng tấm, thanh, bột, xà và/hoặc thỏi; thép ống; ống dẫn bằng thép; 
dây thép; đồng thau; ống kim loại; ống dẫn nước bằng kim loại; dây kim loại thường; 
dây bằng hợp kim của kim loại thường (trừ dây dùng làm chì điện); tác phẩm nghệ thuật 
bằng kim loại thường.  
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(210) 4-2011-04931 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trường Thọ   (VN) 
Số 93, Linh Lang, phường Cống Vị, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04932 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 7.1.24 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Bảo Nhã  (VN) 

Lô E15-38, đường Hồ Thiện Phó, 
phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng; thiết kế trang trí nội 

thất; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04933 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại dịch vụ Trường 
Thịnh  (VN) 
114/1 Miếu Gò Xoài, khu phố 23, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa. 
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(210) 4-2011-04934 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH Hello Quốc Tế 

Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Hương Sơ, thành phố 
Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe máy, săm xe máy, lốp xe đạp, săm xe đạp, lốp xe tải, lốp ô tô.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04935 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Hello Quốc Tế 

Việt Nam    (VN) 
Khu công nghiệp Hương Sơ, thành phố 
Huế   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe máy, săm xe máy, lốp xe đạp, săm xe đạp, lốp xe tải, lốp ô tô.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04936 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Cơ Sở Việt Hương   (VN) 

29 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước tẩy trắng nhà vệ sinh; dầu gội đầu; nước rửa chén; nước hoa; 

sữa rửa mặt.  
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(210) 4-2011-04937 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 2.7.9 
(591) Đỏ cờ, xanh nước biển, xanh da trời, 

vàng, vàng cam, trắng, hồng da, vàng tóc

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Mê 
Linh - MELIPHAR - CO., Ltd   (VN) 
Số 18 ngách 23 ngõ 61 tổ 40 đường Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-04938 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
quốc tế Đài Loan  (VN) 
Thôn Dương Trạch, xã Tân Dân, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi, cụ thể: thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 

 
 

(210) 4-2011-04939 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.5.1 
(591) Xanh tím than, nhũ đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Ngọc Điệp  (VN) 
Số nhà 26/2/125 phố Trung Kính, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su tránh thai. 

 
 

(210) 4-2011-04950 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A7.1.11; 26.1.6; 7.1.24 
(591) Đen, trắng, tím, xanh dương, cam, xanh 

lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất An Phú   (VN) 
152 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 19: Sản phẩm vật liệu xây dựng, cụ thể là: ván lát sàn gỗ.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04951 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Trắng, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ An 
Phát Thành  (VN) 
11/31 Dương Đức Hiền, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; chất và chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm để cải tạo bề mặt vải; 

chế phẩm để làm sạch, đánh bóng, tẩy dầu mỡ các chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; chất 
lỏng không trơn trượt dùng cho sàn nhà.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04952 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) DOLE FOOD COMPANY, INC   (US) 

One Dole drive, Westlake Village, 
California 91362-7300 USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây và rau được bảo quản, đóng hộp, chế biến, sấy khô, đông lạnh, cắt 

tươi, và nấu chín; thạch, mút; quả hạch đã chế biến; sữa và sản phẩm từ sữa.  
 

Nhóm 30: Kem lạnh; mứt kẹo đông lạnh dạng khô và dạng bột hợp dùng để chuẩn bị cho 
món tráng miệng; bột cà phê; sô cô la; nước sốt trái cây.  

 
Nhóm 31: Hoa quả tươi.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống) và các loại đồ uống không có 
cồn khác như nước trái cây, nước ép trái cây, xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm và chất 
cô đặc làm lạnh dùng để làm đồ uống.  
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(210) 4-2011-04953 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.5.2; A25.3.3; A1.1.10; 1.5.1; A3.7.24
(591) Vàng nhạt, trắng, xanh đậm, xanh nhạt, 

đỏ tươi 

(540) 

 

(731) Công ty CP sản xuất - Thương 
mại - Dịch vụ Vận Tải Sài Gòn  
(VN) 
C 18, KP 3, xa lộ Hà Nội, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng tắc xi. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04954 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A3.7.24; 1.5.1; A1.1.10; 25.5.2; A25.3.3
(591) Vàng nhạt, trắng, xanh đậm, xanh nhạt, 

đỏ tươi 

(540) 

 

(731) Công ty CP sản xuất - Thương 
mại - Dịch vụ Vận Tải Sài Gòn  
(VN) 
C18, KP 3, xa lộ Hà Nội, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng tắc xi. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04955 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  

(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-04956 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Khang Gia Hân   (VN) 
Số 613 Trương Công Định, phường 7, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê, môi giới: bất động sản; mua bán và cho thuê căn hộ (bất 

động sản).  
 
 

(210) 4-2011-04957 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

kỹ thuật V.M.S   (VN) 
3D4, khu phố 1 (khu biệt thự Thạnh 
Xuân), phường Thạnh Xuân, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy in công nghiệp, máy phun, máy sao chụp tài liệu (photocopy), 

mực in.  
 
 

(210) 4-2011-04958 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

kỹ thuật V.M.S    (VN) 
3D4, khu phố 1 (khu biệt thự Thạnh 
Xuân), phường Thạnh Xuân, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy in công nghiệp, máy phun, máy sao chụp tài liệu (photocopy), 

mực in.  
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(210) 4-2011-04959 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh lam 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

kỹ thuật V.M.S    (VN) 
3D4, khu phố 1 (khu biệt thự Thạnh 
Xuân), phường Thạnh Xuân, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy in công nghiệp, máy phun, máy sao chụp tài liệu (photocopy), 

mực in.  
 
 
 

(210) 4-2011-04970 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh, đen, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
COMPA Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà 174A, đường Đội Cấn, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, công trình giao thông.  
 

Nhóm 39: Vận tải hành khách đường bộ.  
 
 
 

(210) 4-2011-04971 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.15.1 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Sen Hồng  (VN) 
12D/4 khu phố Đồng An 1, phường Bình 
Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Bột dùng cho công nghiệp.  
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(210) 4-2011-04972 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2; 26.15.5; 26.15.7 (540) 

  

(731) Mai Phước Bình  (VN) 
17/16 ấp Bình Phước B, xã Bình Chuẩn, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 36: Thanh toán tài chính. 

 
 

(210) 4-2011-04973 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dược Phẩm Nam 
Sơn   (VN) 
Số 25 đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04974 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dược Phẩm Nam 
Sơn    (VN) 
Số 25 đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04975 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dược Phẩm Nam 
Sơn    (VN) 
Số 25 đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-04976 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Xuân Mai   (VN) 

Xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh 
Hoà Bình  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy và sản phẩm lâm từ giấy, cụ thể là: bao bì bằng giấy, vật liệu dùng để 

bao gói bằng giấy, khăn lau bằng giấy, giấy vệ sinh, giấy viết.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu lợp mái nhà phi kim loại; xi măng; vật 
liệu xây dựng (clinke); vật liệu ốp lát phi kim loại dùng trong xây dựng; gạch và ngói 
không nung (vật liệu xây dựng); vật liệu xây dựng từ đất sét; vôi và thạch cao (vật liệu 
xây dựng); bê tông và cấu kiện bê tông; đá xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-04977 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Xuân Mai    (VN) 

Xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh 
Hoà Bình   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy và sản phẩm lâm từ giấy, cụ thể là: bao bì bằng giấy, vật liệu dùng để 

bao gói bằng giấy, khăn lau bằng giấy, giấy vệ sinh, giấy viết.   
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu lợp mái nhà phi kim loại; xi măng;  
vật liệu xây dựng (clinke); vật liệu ốp lát phi kim loại dùng trong xây dựng; gạch và ngói 
không nung (vật liệu xây dựng); vật liệu xây dựng từ đất sét; vôi và thạch cao (vật liệu 
xây dựng); bê tông và cấu kiện bê tông; đá xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-04978 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.3; A1.1.10 
(731) Công ty TNHH Xuân Mai    (VN) 

Xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh 
Hoà Bình   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy và sản phẩm lâm từ giấy, cụ thể là: bao bì bằng giấy, vật liệu dùng để 

bao gói bằng giấy, khăn lau bằng giấy, giấy vệ sinh, giấy viết.   
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu lợp mái nhà phi kim loại; xi măng; 
clinke vật liệu xây dựng (clinke); vật liệu ốp lát phi kim loại dùng trong xây dựng; gạch 
và ngói không nung (vật liệu xây dựng); vật liệu xây dựng từ đất sét; vôi và thạch cao 
(vật liệu xây dựng); bê tông và cấu kiện bê tông; đá xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-04979 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.9.1; 26.13.25; A26.11.12; 25.7.20 
(731) Công ty cổ phần Dư Kim  (VN) 

Số 109, tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví; túi xách tay; túi du lịch; ba lô; cặp sách; vali.  
 

Nhóm 25: Mũ, khăn quàng; quần áo; áo lót, quần lót; thắt lưng (trang phục); giầy; dép; 
giầy thể thao, găng tay (trang phục); tất chân.  

 
Nhóm 35: Mua bán ví, túi xách tay, túi du lịch, ba lô, cặp sách, vali, quần áo, mũ, khăn 
quàng, quần áo, áo lót, quần lót, thắt lưng (trang phục), giầy, dép, giầy thể thao, găng tay 
(trang phục), tất chân.  

 
 

(210) 4-2011-04987 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1; 1.13.1 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Quận 3   (VN) 
214B Lý Chính Thắng, phường 9, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; hoạt động văn phòng. 

 
 

(210) 4-2011-04990 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.9.14; A3.9.24; 26.4.2 
(591) Da cam, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần DAUM & JUNG 

AN  (VN) 
Km số 5, thôn 4, xã Mỹ Hưng, huyện 
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 

(IPS., CORP.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, giày, dép; dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo, 
giày, dép.  

 
 

(210) 4-2011-04991 (220) 22.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.9.14; A3.9.24; 26.4.2 
(591) Da cam, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần DAUM & JUNG 

AN   (VN) 
Km số 5, thôn 4, xã Mỹ Hưng, huyện 
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 

(IPS., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, giày, dép; dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo, 
giày, dép.  

 
 

(210) 4-2011-04992 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.10; 5.3.19 
(591) Vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
kinh doanh xuất nhập khẩu 
Tường Loan   (VN) 
101A3 Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia) cụ thể là rượu.  

 
 

(210) 4-2011-04993 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 22.5.25; 4.3.3 
(591) Xanh lá cây, ghi, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại sinh vật cảnh 
Thăng Long   (VN) 
P101 D3, tập thể Nghĩa Tân, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán cây cảnh.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04994 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04995 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04996 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
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(210) 4-2011-04997 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 

(210) 4-2011-04998 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 

(210) 4-2011-04999 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 

(210) 4-2011-05010 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
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(210) 4-2011-05011 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 

(210) 4-2011-05012 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 
(210) 

 
4-2011-05013 

 
(220) 

 
23.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 

(210) 4-2011-05014 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
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(210) 4-2011-05015 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH giáo dục 

Mainspring   (VN) 
69 đường số 2, phường 16, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; dạy học.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05016 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.21; 26.7.25; 24.15.21 
(591) Xanh tím, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH gạch men Thiên 

Phúc   (VN) 
299/12 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 19: Gạch men lát nền; gạch.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05017 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  
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(210) 4-2011-05018 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON    (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2011-05019 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON    (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2011-05030 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Khang Minh  (VN) 
D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-05031 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Khang Minh   (VN) 
D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-05032 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Khang Minh   (VN) 
D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-05033 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Khang Minh   (VN) 
D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-05034 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Khang Minh   (VN) 
D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-05035 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Khang Minh   (VN) 
D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-05036 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Khang Minh   (VN) 
D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-05037 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Khang Minh   (VN) 
D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-05038 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Khang Minh   (VN) 
D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-05039 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xám, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần - thương mại 
Kính Hoàng Gia  (VN) 
Lô II - 6, cụm 4, nhóm CN II, đường 13, 
Khu công nghiệp Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 19: Kính cường lực (dùng trong xây dựng); kính dán (dùng trong xây dựng).  
 
 

(210) 4-2011-05050 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ CATA   (VN)
127 đường 13, khu phố 19 , phường Bình 
Hưng Hoà, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; máy hút khói; lò nướng, máy sấy khô bát đĩa; nồi cơm điện; bếp từ.  

 
 

(210) 4-2011-05052 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật 
Trung Hiếu   (VN) 
Số nhà 14, ngõ 139, đường Âu Cơ, 
phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in laser, hộp mực máy in laser (có chứa mực); mực in phun, hộp mực 

máy in phun (có chứa mực), hộp mực (có chứa mực) dùng cho máy phôtôcopy.  
 
 

(210) 4-2011-05053 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu MBM   (VN) 
Ki ốt số 2 và 3, tầng 1 nhà F2 phố Thái 
Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa như: điện thoại di động, điện thoại cố định máy 

fax, tổng đài điện thoại, máy ảnh (kỹ thuật số, cơ học, quang học), máy quay video, máy 
nghe nhạc, máy phát video cầm tay: máy tính bảng giải trí, máy tính bảng phục vụ công 
việc, máy tính bảng lai điện thoại thông minh, máy tính để bàn, máy tính xách tay 
netbook, tivi, dàn âm thanh, thiết bị phát/lưu trữ đa phương tiện độ phân giải cao, máy 
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chơi game cầm tay, thiết bị điện tử, thiết bị điện lạnh, thiết bị điện gia dụng công nghệ 
cao, máy văn phòng, máy in máy photocopy, phụ kiện và linh kiện cho các máy móc và 
thiết bị nói trên.  

 
 

(210) 4-2011-05054 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu MBM    (VN) 
Ki ốt số 2 và 3, tầng 1 nhà F2 phố Thái 
Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa như: điện thoại di động, điện thoại cố định máy 

fax, tổng đài điện thoại, máy ảnh (kỹ thuật số, cơ học, quang học), máy quay video, máy 
nghe nhạc, máy phát video cầm tay: máy tính bảng giải trí, máy tính bảng phục vụ công 
việc, máy tính bảng lai điện thoại thông minh, máy tính để bàn, máy tính xách tay 
netbook, tivi, dàn âm thanh, thiết bị phát/lưu trữ đa phương tiện độ phân giải cao, máy 
chơi game cầm tay, thiết bị điện tử, thiết bị điện lạnh, thiết bị điện gia dụng công nghệ 
cao, máy văn phòng, máy in máy photocopy, phụ kiện và linh kiện cho các máy móc và 
thiết bị nói trên.  

 
 

(210) 4-2011-05055 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.21; 3.7.7; A3.7.24; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
quảng cáo và truyền thông 
VIETFLY   (VN) 
Khách sạn Thái Sơn, khu A Đại Lải,  thị 
trấn Xuân Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 35: Bán đấu giá; quản lý quá trình đặt hàng; quảng cáo; dịch vụ maket cho mục 

đích quảng cáo, quảng cáo ngoài trời, tư vấn thương mại và tư vấn tiêu dùng. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà (sở hữu bất động sản), hoạt động ngân hàng; môi giới tài chính; 
môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ bảng thông báo điện tử, phát chương trình truyền hình; hãng thông 
tấn; thư điện tử.  

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị, 
dịch vụ giải trí, dịch vụ cung cấp trò chơi từ mạng máy tính.  
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(210) 4-2011-05056 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.15.15; 9.7.1; 26.15.5 
(591) Vàng, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và phát triển hạ tầng 
LD Việt Nhật  (VN) 
Lô số 3 - khu TT1 - khu đô thị mới Mỹ 
Đình, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng; giao thông; thủy lợi, các công trình điện 

tới 35 KV.  
 
 

(210) 4-2011-05058 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 25.5.25; A14.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xây dựng viễn thông Nam 
Việt  (VN) 
Số 71, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất ngành nhựa, chất phụ gia dùng trong ngành nhựa. 
 

Nhóm 07: Các loại dụng cụ cắt gọt kim loại (máy hoặc bộ phận của máy).  
 

Nhóm 09: Thiết bị và phụ kiện viễn thông cụ thể là: các loại dây cáp quang; các loại dây 
cáp đồng; dây nhảy quang; các loại tủ, hộp nối đầu dây truyền tín hiệu; thiết bị điện hạ 
thế cụ thể là: tủ điện hạ thế; các thiết bị đóng cắt điện hạ thế gồm: cầu dao điện, ổ cắm 
điện, phích cắm điện, công tắc điện.  

 
 

(210) 4-2011-05059 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.7.1; 2.7.2 
(591) Đỏ, vàng, tím, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Trường   (VN) 
44 Châu Long, phường Trúc Bạch, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sách báo, văn hoá phẩm, tranh ảnh nghệ thuật. 
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(210) 4-2011-05060 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 25.5.1; A26.11.12 
(591) Trắng, da cam, xanh dương thẫm 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LIMITED  (AE) 
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, P.O. 
Box 506807 Dubai, UAE  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; dược phẩm có nguồn gốc từ thảo dược; chế phẩm 

dược; các chất ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y.  
 
 

(210) 4-2011-05063 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Hiệp Phong   (VN)

Phòng 806 tòa nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú 
(tác dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-05064 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.11 
(591) Đỏ, xanh dương, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Việt - Mỹ   (VN) 
Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp , vách ngăn dùng trong xây dựng có mặt ngoài bằng kim loại ở giữa 

có lớp vật liệu cách nhiệt, cách âm; nhà lắp ghép, nhà di động có khung bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-05071 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đen, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Chứng 
khoán FPT   (VN) 
Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ trực tuyến hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch chứng khoán (mô tả chi tiết 

dịch vụ: EzRightsExercise - dịch vụ thực hiện quyền trực tuyến, EzRightsExercise giúp 
nhà đầu tư có thể dễ dàng kiểm tra các thông tin về quyền, từ chối quyền hoặc đăng ký 
và đặt lệnh chuyển tiền để thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm trên hệ 
thống của FPTS qua Internet.)  

 
 

(210) 4-2011-05072 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đen, xanh lam 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Chứng 
khoán FPT    (VN) 
Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ trực tuyến hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch chứng khoán (mô tả chi tiết 

dịch vụ: EzMobile trading, dịch vụ đặt lệnh và tra cứu thông tin chứng khoán qua điện 
thoại di động, dịch vụ EzMobileTrading giúp nhà đầu tư có thể thể theo dõi diễn biến giá 
chứng khoán trực tuyến trên cả 2 sàn HOSE và HNX, hoặc lướt web để xem các thông 
tin được cập nhật liên tục của thị trường, tin kinh tế, tài chính và đặc biệt là thông tin 
công bố của chính các doanh nghiệp niêm yết; nhà đầu tư cũng có thể tiến hành đặt lệnh 
mua, bán chứng khoán, chuyển tiền thông qua EzMobileTrading. 

 
 

(210) 4-2011-05075 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Vàng, trắng, đen, xám nhạt, tím, đỏ, 

xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thiên Dực  (VN) 
F-A046 đường số 5, tầng 1, tòa nhà E-
mall, KCX Tân Thuận, lô J1.20b-21, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm dùng để trang điểm (không chứa 
dược chất); mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang.  

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05076 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Thu Anh   (VN) 
265 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: quảng cáo thương mại; tư vấn quản trị doanh nghiệp; xúc tiến thương mại; 

môi giới thương mại; tiếp thị; hội trợ triển lãm thương mại. 
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện; tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ đào tạo, giáo dục. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-05077 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Trần Quốc Khánh  (VN) 

Số 18 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ điều tra thị trường; tu vấn quản lý hoạt 

động kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự phục vụ hoạt động kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
lập các báo cáo hoặc tờ khai thuế.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính; các dịch vụ kinh doanh liên quan đến bất động 
sản gồm: cho thuê, quản lý, môi giới, định giá, thẩm định bất động sản.  

 
Nhóm 45: Tư vấn pháp luật cho các cá nhân và tổ chức; dịch vụ đại diện pháp lý bảo vệ 
quyển lợi ích của các cá nhân, tổ chức trước các cơ quan hành chính, tòa án và trọng tài; 
dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ trong các lĩnh vực sở hữu công nghiệp, bản 
quyền tác giả và tư vấn pháp lý về chuyển giao công nghệ; các dịch vụ pháp lý khác theo 
quy định của pháp luật thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2011-05078 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.9; 7.3.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh ngọc, 

cam, đen 
(731) Công ty TNHH Cửa Kiến Trúc 

Mới   (VN) 
727 đại lộ Bình Dương, xã Chánh Mỹ, 
thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán thiết bị lắp đặt dùng trong xây dựng; 

mua bán: cửa sổ, cửa ra vào; mua bán sơn. 
 
 

(210) 4-2011-05079 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.5.3; A1.5.23; 26.1.2 
(591) Xanh, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần Phúc Long  

(VN) 
266A ấp Nam Hòa, phường Phước Long 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ cho thuê chỗ lưu kho; dịch vụ vận tải bằng 

tàu; vận tải đường bộ; dịch vụ cho thuê công-te-nơ chứa hàng hóa; dịch vụ xếp hàng hóa 
vào kho.  

 
 

(210) 4-2011-05081 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ  (VN) 

ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  
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(210) 4-2011-05082 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.17.5 
(591) Đỏ, xanh tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

vận tải và chuyển phát 
nhanh ANPHA  (VN) 
6 Sông Đáy, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển, đường hàng không; dịch vụ đại lý 

vận tải bằng đường biển, hàng không và đường bộ; dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng 
đường biển và hàng không, đường bộ, công-te-nơ (container); dịch vụ cho thuê tàu và 
công-te-nơ (container) để kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển; dịch vận vận tải đa 
phương thức trong nước và quốc tế; đại lý bán vé máy bay, đại lý tàu biển; dịch vụ 
chuyển phát nhanh hàng mẫu, hàng hóa, tài liệu khoa học kỹ thuật và chứng từ thương 
mại; đại lý giao nhận vận tải các máy móc, thiết bị phục vụ ngành công nghiệp và dầu 
khí.  

 
 

(210) 4-2011-05083 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ  (VN) 

ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  

 
 

(210) 4-2011-05084 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Vina SAKÊ   (VN) 
ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  
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(210) 4-2011-05085 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Vina SAKÊ   (VN) 

ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05086 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Vina SAKÊ   (VN) 

ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05088 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2011-05089 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Thành Phát   (VN) 
77B, ngõ 97, Thái Thịnh, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-05090 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.17.5; 24.13.1 
(591) Trắng, xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH nước giải khát 

KlRIN ACECOOK Việt Nam    (VN)
Lô D-3A-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước trái cây đóng chai.  

 
 

(210) 4-2011-05092 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.17.5; 24.13.1; A5.7.22; 5.7.12; 
1.15.19 

(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, 
xám, vàng 

(731) Công ty TNHH nước giải khát 
KlRIN ACECOOK Việt Nam    (VN)
Lô D-3A-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước trái cây đóng chai.  
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(210) 4-2011-05094 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, vàng 
(731) RAYMUND SAMUEL CHING CHUA  

(PH) 
297 B Seranno St., Ghills Garden Square, 
Quezon City, Metro Manila, Philippines  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn (dùng trong công nghiệp), dầu nhờn.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05095 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giang Minh Son  
(VN) 
50/8A Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 27: Chiếu (tấm lót); chiếu sậy.  
 

Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; cuộc tham quan du lịch.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05096 (220) 23.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 

Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế TRUSTLAW 

(TRUSTLAW CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; bộ đàm (điện đài xách tay); tổng đài điện thoại; điện thoại; 

máy ghi hình từ camera.  
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(210) 4-2011-05099 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Cửu 
Lộc   (VN) 
Khu CN Mả Ông, phường Đình Bảng, thị 
xã Từ Sơn, Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh dùng cho phụ nữ. 
 

Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; giấy vệ sinh (giấy dùng trong nhà vệ 
sinh).  

 
Nhóm 24: Khăn ướt lau bằng vải. 

 
 

(210) 4-2011-05100 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Dũng Cường   (VN) 
A1/11 ấp 1, đường A1, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem tắm trắng da; em 

(mỹ phẩm) chống nhăn da; kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn.  
 
 
(210) 

 
4-2011-05101 

 
(220) 

 
24.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH in và thiết kế 
ấn Vàng   (VN) 
71/1 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy; lịch; catalô; nhãn (không bằng vải); sản 

phẩm của ngành in; ấn phẩm. 
 

Nhóm 40: In ốp sét (offset); in mẫu vẽ; in ảnh chụp; nghề in; dịch vụ in trên lụa.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế bản vẽ kiểu dáng công nghiệp; dịch vụ vẽ 
trang trí cho bao bì; dịch vụ vẽ nghệ thuật tạo hình; dịch vụ vẽ đồ họa; dịch vụ thiết kế 
bao bì. 
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(210) 4-2011-05102 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Hùng Anh  
(VN) 
Số 343, ngõ 3, đường Bà Triệu, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc tóc như: chế phẩm nhuộm tóc; dầu gội đầu; chất tẩy 

(không dùng trong ngành y); kem dưỡng tóc; keo xịt tóc; mỹ phẩm: kem làm trắng da.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc tóc như: mỹ phẩm các loại (kem 
làm trắng da, nước hoa), chế phẩm nhuộm tóc, gel cho tóc và keo xịt tóc, kem dưỡng tóc, 
dầu gội đầu, chất tẩy (không dùng trong ngành y), chất làm phát triển tóc; xuất nhập 
khẩu các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc như: mỹ phẩm các loại (kem làm trắng da, nước 
hoa), chế phẩm nhuộm tóc, gel cho tóc và keo xịt tóc, kem dưỡng tóc, dầu gội đầu, chất 
tẩy (không dùng trong ngành y), chất làm phát triển tóc; dịch vụ quảng cáo nhằm mục 
đích thương mại. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05103 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Hùng Anh  
(VN) 
Số 343, ngõ 3, đường Bà Triệu, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc tóc như: chế phẩm nhuộm tóc; dầu gội đầu; chất tẩy 

(không dùng trong ngành y); kem dưỡng tóc; keo xịt tóc; mỹ phẩm: kem làm trắng da.   
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc tóc như: mỹ phẩm các loại (kem 
làm trắng da, nước hoa), chế phẩm nhuộm tóc, gel cho tóc và keo xịt tóc, kem dưỡng tóc, 
dầu gội đầu, chất tẩy (không dùng trong ngành y), chất làm phát triển tóc; xuất nhập 
khẩu các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc như: mỹ phẩm các loại (kem làm trắng da, nước 
hoa), chế phẩm nhuộm tóc, gel cho tóc và keo xịt tóc, kem dưỡng tóc, dầu gội đầu, chất 
tẩy (không dùng trong ngành y), chất làm phát triển tóc; dịch vụ quảng cáo nhằm mục 
đích thương mại. 
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(210) 4-2011-05104 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Hùng Anh  
(VN) 
Số 343, ngõ 3, đường Bà Triệu, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc tóc như: chế phẩm nhuộm tóc; dầu gội đầu; chất tẩy 

(không dùng trong ngành y); kem dưỡng tóc; keo xịt tóc; mỹ phẩm: kem làm trắng da.   
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc tóc như: mỹ phẩm các loại (kem 
làm trắng da, nước hoa), chế phẩm nhuộm tóc, gel cho tóc và keo xịt tóc, kem dưỡng tóc, 
dầu gội đầu, chất tẩy (không dùng trong ngành y), chất làm phát triển tóc; xuất nhập 
khẩu các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc như: mỹ phẩm các loại (kem làm trắng da, nước 
hoa), chế phẩm nhuộm tóc, gel cho tóc và keo xịt tóc, kem dưỡng tóc, dầu gội đầu, chất 
tẩy (không dùng trong ngành y), chất làm phát triển tóc; dịch vụ quảng cáo nhằm mục 
đích thương mại. 

 
 

(210) 4-2011-05110 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoa Nhà Bếp    (VN) 
H18, đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy ép trái cây.   
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi áp suất điện; bình lọc nước uống, lẩu điện; bếp điện từ, ấm 
siêu tốc điện.   

 
Nhóm 21: Nồi; chảo; nồi một tay cầm (quánh); nồi hấp hai tầng (bộ xửng); nồi áp suất 
không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện.  

 
 

(210) 4-2011-05111 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(591) Đỏ, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoa Nhà Bếp    (VN) 
H18, đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
899 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy ép trái cây.   
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi áp suất điện; bình lọc nước uống, lẩu điện; bếp điện từ, ấm 
siêu tốc điện.   

 
Nhóm 21: Nồi; chảo; nồi một tay cầm (quánh); nồi hấp hai tầng (bộ xửng); nồi áp suất 
không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện.  

 
 
 

(210) 4-2011-05115 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  

 
 
 

(210) 4-2011-05116 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  

 
 
 

(210) 4-2011-05119 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.2 
(591) Xanh, vàng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Phan Thanh Tuyền   (VN) 
172 Thanh Phú, Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch.  
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(210) 4-2011-05120 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.13.1 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc thú y 
Đức Hạnh MARPHAVET  (VN) 
Xóm Chùa, thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong thú y.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05121 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.7.6; 26.1.2; 24.15.21 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực nghiệp 
Trung Nhất Bảo Thắng Việt 
Nam   (VN) 
Khu công nghiệp nhỏ Trúc Mai, xã Lâu 
Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 
Nguyên  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ khai thác khoáng sản. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05123 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Hà   (VN) 
Lô 7, khu công nghiệp Điện Nam - Điện 
Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 29: Chả cá; chả thịt; cá tẩm ướp chín và đông lạnh; cá sấy khô; cá làm sạch cấp 

đông; trứng cá thu. 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
901 

(210) 4-2011-05128 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Trần Văn Huấn  (VN) 

Thôn Dương Xá, xã Dương Quang, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; nước sốt cà chua; tương ớt. 

 
 

(210) 4-2011-05130 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hữu Nghị  (VN) 
Phường Phố Cò, thị xã Sông Công, Thái 
Nguyên 

 
(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công bằng kim loại, cụ thể gồm: 

kìm.  
 
 

(210) 4-2011-05131 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-05132 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2011-05133 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-05134 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-05135 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-05136 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05137 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05138 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-05139 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng thương mại Tam 
Hữu  (VN) 
Số 16, đường số 5, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ) bằng gỗ. 
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, trang trí nội ngoại 
thất; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí; lắp đặt hệ thống xây dựng khác. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-05146 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.5; A5.5.20; A26.3.5; 3.7.17 
(591) Xanh dương, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên dịch vụ Nhân 
Việt  (VN) 
Phòng 606, Indochina Park Tower, 04 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn điều hành kinh doanh, 

tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự.  
 

Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục), đào tạo thực hành 
(minh hoạ, giới thiệu), hội thảo (sắp xếp và tổ chức) (đào tạo).  

 
 

(210) 4-2011-05147 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.2; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Cam, xanh, xám đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VINNAI  (VN) 
Thôn An Lương, xã Mỹ Chánh, huyện 
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga.  
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(210) 4-2011-05148 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.4; 3.7.17; 26.7.25; 26.13.25 
(591) Cam, xanh dương 

(540) 
 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VINNAI   (VN) 
Thôn An Lương, xã Mỹ Chánh, huyện 
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05150 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.1.10; 25.1.25 
(731) Công ty TNHH kiến trúc nội 

thất Tân Đại Sơn   (VN) 
Số 4, ngõ 308, phường Ngã Tư Sở, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05151 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần sinh học và 

y học Tái Tạo   (VN) 
Toà nhà FPT Cầu Giấy, lô B2, cụm sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhỏ, đường Phạm Hùng, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-05152 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược liệu Hà 

Nội  (VN) 
Số 41, ngách 163/3, phố Tư Đình, Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05153 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược liệu Hà 

Nội   (VN) 
Số 41, ngách 163/3, phố Tư Đình, Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05154 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược liệu Hà 

Nội   (VN) 
Số 41, ngách 163/3, phố Tư Đình, Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-05155 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.21; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Tuấn Thành  (VN) 
Số 01/42 Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại, đồ sắt dùng cho cửa, đồ sắt dùng cho cửa. 
 

Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại, khung cửa không bằng kim loại, cửa chớp không 
bằng kim loại, cửa gập không bằng kim loại, cửa sổ hai cánh không bằng kim loại. 

 
 
 

(210) 4-2011-05156 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; A25.7.21 
(591) Trắng, xanh, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Tuấn Thành   (VN) 
Số 01/42 Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại, đồ sắt dùng cho cửa, đồ sắt dùng cho cửa.  
 

Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại, khung cửa không bằng kim loại, cửa chớp không 
bằng kim loại, cửa gập không bằng kim loại, cửa sổ hai cánh không bằng kim loại. 

 
 
 

(210) 4-2011-05157 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
72/17 Trần Quốc Toản, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-05158 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân   (VN) 
72/17 Trần Quốc Toản, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05159 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
72/17 Trần Quốc Toản, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05160 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25; A25.3.3 
(591) Nâu, trắng, da cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Toàn Phong  
(VN) 
Số 3, ngõ 379, Đội Cấn, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-05163 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(591) Cam (540) 

  

(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 
88 đường 152, Cao Lỗ, phường 4, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-05170 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Nguyễn Đình Phương   (VN) 

Xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hoá  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe. 

 
 

(210) 4-2011-05171 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 20.7.1; A9.7.22 
(591) Đen, đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Ngọc Huyền   (VN) 
Số 04 phố Hòe Nhai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo ngoại ngữ.  

 
 

(210) 4-2011-05172 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Mỹ Đức  (VN) 
Số 128, đường Phai Vệ, thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia) như là rượu trắng, rượu màu. 

 
 

(210) 4-2011-05173 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Mỹ Đức   (VN) 
Số 128, đường Phai Vệ, thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia) như là rượu trắng, rượu màu. 
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(210) 4-2011-05174 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A25.7.21 
(591) Xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần I.P.L  (VN) 
216 Hoàng Văn Thụ, phường 04, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05175 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
cơ khí Tân Thanh  (VN) 
Khu phố 4, đường Trường Sơn, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Công-te-nơ bằng kim loại (để chứa vận chuyển);công-te-nơ nổi bằng kim loai; 

khung nhà bằng kim loại; công trình bằng thép. 
 

Nhóm 12: Khung gầm ô tô; trục của xe cộ; xe rơmoóc (xe cộ); xe ô tô trộn bê tông; xe « 
tô tải; xe chở hàng hóa. 

 
Nhóm 35: Tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trên mạng máy tính. 

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; môi giới bất động sản; thuê 
mua tài chính. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt, bảo dưỡng và sữa 
chữa máy móc; bảo dưỡng và sửa chữa cho động cơ xe cộ; xây dựng lại máy móc bị hư 
hại một phần hay bị hỏng, cho thuê xe ủi đất; cho thuê thiết bị xây dựng; cho thuê cần 
trục (thiết bị xây dựng). 

 
Nhóm 39: Môi giới vận tải; cho thuê xe; vận tải bằng ôtô, công việc cứu hộ (vận tải); 
dịch vụ chuyên chở hàng hóa; cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm; cho thuê bãi đỗ 
xe; cho thuê container dùng để cất giữ; dịch vụ lưu kho; cho thuê kho hàng. 
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(210) 4-2011-05177 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.1; 3.7.16; 3.7.21; 5.7.21; 5.3.16 
(591) Tím, tím sậm, trắng, đen, xanh lá cây, 

vàng 
(731) Hộ kinh doanh Thiên Ân   (VN) 

9A, ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu dừa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05178 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 18.1.21 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Tú Sơn   (VN) 

ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép cán; thép kéo.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05179 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 21.1.15 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên hiệp 
Nhất Nguyên  (VN) 
171 Nguyễn Văn Luông, phường 10, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: In ấn.  
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(210) 4-2011-05183 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Âu Thị Thúy Nga  (VN) 
Số 11, ngõ 80/14/31 phố Hoa Lâm, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 
 

(210) 4-2011-05185 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Đông 
Giang  (VN) 
X7 Ba Vì, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; tất đi chân (vớ); mũ (nón).  

 
 

(210) 4-2011-05188 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.14; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

đô thị Nam Hà Nội  (VN) 
Số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại; quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng hóa; 

quảng cáo phi thương mại; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo bao gồm cả việc tạo ra 
và thực hiện mẫu quảng cáo trên mọi chất liệu (ngoại trừ việc thiết kế); cho thuê biển 
quảng cáo, quảng cáo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; dịch vụ mua bán 
các máy móc y tế, thiết bị y tế, dụng cụ y tế; mua bán máy móc và thiết bị xây dựng, vật 
liệu xây dựng; mua bán phương tiện vận tải; mua bán hàng điện tử (ti-vi, loa, đài); mua 
bán thiết bị tin học; mua bán hàng điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh), hàng điện dân dụng 
(quạt, máy giặt, bàn là); mua bán thiết bị tự động hóa gồm bộ điều khiển tự động, ác-tô-
mát; mua bán thiết bị bảo vệ phòng chống trộm tự động; mua bán hàng nông (lúa, gạo), 
lâm (gỗ) và thủy hải sản; đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa cho các hàng hóa nói trên; 
tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; quan hệ công chúng (PR); tổ chức sự kiện thương 
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mại; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet) cho các loại hàng hóa nói 
trên; tổ chức đấu giá.  

 
Nhóm 36: Bất động sản; sàn bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; 
dịch vụ mua và bán bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và 
khu mua sắm (bất động sản); dịch vụ thẩm định bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động 
sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở; tư vấn đầu tư (không bao gồm 
tư vấn pháp luật); đầu tư vốn; quỹ đầu tư; dịch vụ chào và bán cổ phiếu công ty ra công 
chúng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước đô 
thị, san lấp mặt bằng; lắp đặt mạng lưới cấp điện điện áp 35KV; lắp đặt trang thiết bị và 
trang trí nội - ngoại thất; dịch vụ lau rửa bên trong và bên tòa nhà; xây dựng sân gôn 
(goft); xây dựng khu du lịch sinh thái; xây dựng công viên cây xanh, công viên nước, 
vườn trại giải trí; dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng công trình.  

 
Nhóm 38: Truyền hình, truyền hình cáp; mạng internet; thư điện tử; tin nhắn điện thoại 
di động.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo 
vệ; dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy và xe đạp; du lịch; du lịch sinh thái.  

 
Nhóm 41: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học; phòng tập thể dục, thể thao; trung tâm 
trò chơi (chơi game) điện tử, dịch vụ vui chơi giải trí bao gồm bi-a, trò chơi trên cạn, trò 
chơi dưới nước và bơi lội; chơi gôn; dịch vụ cung cấp trang thiết bị chơi gôn; dịch vụ câu 
lạc bộ chơi gôn; dịch vụ dạy chơi gôn, dịch vụ giải trí khu du lịch sinh thái dịch, dịch vụ 
vui chơi công viên cây xanh, công viên nước và vườn trại giải trí; dịch vụ cho thuê phòng 
hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; 
dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ 
tắm hơi và xoa bóp; dịch vụ bệnh viện. 

 
 

(210) 4-2011-05189 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

đô thị Nam Hà Nội   (VN) 
Số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
914 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại; quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng hóa; 
quảng cáo phi thương mại; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo bao gồm cả việc tạo ra 
và thực hiện mẫu quảng cáo trên mọi chất liệu (ngoại trừ việc thiết kế); cho thuê biển 
quảng cáo, quảng cáo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; dịch vụ mua bán 
các máy móc y tế, thiết bị y tế, dụng cụ y tế; mua bán máy móc và thiết bị xây dựng, vật 
liệu xây dựng; mua bán phương tiện vận tải; mua bán hàng điện tử (ti-vi, loa, đài); mua 
bán thiết bị tin học; mua bán hàng điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh), hàng điện dân dụng 
(quạt, máy giặt, bàn là); mua bán thiết bị tự động hóa gồm bộ điều khiển tự động, ác-tô-
mát; mua bán thiết bị bảo vệ phòng chống trộm tự động; mua bán hàng nông sản (lúa, 
gạo); mua bán hàng lâm sản (gỗ); mua bán hàng thủy hải sản; đại lý mua bán và ký gửi 
hàng hóa cho các hàng hóa nói trên; tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; quan hệ công 
chúng (PR); tổ chức sự kiện thương mại; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên 
internet) cho các loại hàng hóa nói trên; tổ chức đấu giá. 

 
Nhóm 36: Bất động sản; sàn bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; 
dịch vụ mua và bán bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ (bất động sản), 
văn phòng và khu mua sắm (bất động sản); dịch vụ thẩm định bất động sản; dịch vụ cho 
thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở; tư vấn đầu tư 
(không bao gồm tư vấn pháp luật); đầu tư vốn; quỹ đầu tư; dịch vụ chào và bán cổ phiếu 
công ty ra công chúng.   

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước đô 
thị, san lấp mặt bằng; lắp đặt mạng lưới cấp điện điện áp 35KV; lắp đặt trang thiết bị và 
trang trí nội - ngoại thất; dịch vụ lau rửa bên trong và bên tòa nhà; xây dựng sân gôn 
(goft); xây dựng khu du lịch sinh thái; xây dựng công viên cây xanh, công viên nước, 
vườn trại giải trí; dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng công trình.   

 
Nhóm 38: Truyền hình, truyền hình cáp; mạng internet; thư điện tử; tin nhắn điện thoại 
di động.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo 
vệ; dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy và xe đạp; du lịch; du lịch sinh thái.    

 
Nhóm 41: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học; phòng tập thể dục, thể thao; trung tâm 
trò chơi (chơi game) điện tử, dịch vụ vui chơi giải trí bao gồm bi-a, trò chơi trên cạn, trò 
chơi dưới nước và bơi lội; chơi gôn; dịch vụ cung cấp trang thiết bị chơi gôn; dịch vụ câu 
lạc bộ chơi gôn; dịch vụ dạy chơi gôn, địch vụ giải trí khu du lịch sinh thái; dịch vụ vui 
chơi trong công viên cây xanh, công viên nước và vườn trại giải trí; dịch vụ cho thuê 
phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; 
dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ 
tắm hơi và xoa bóp; dịch vụ bệnh viện. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
915 

(210) 4-2011-05190 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A2.1.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.15.1; 
A26.11.12 

(591) Xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn du học 
quốc tế Hồng Nhung   (VN) 
68 Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học; đào tạo ngoại ngữ; dịch thuật. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05191 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.11; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất nhựa 
và inox Phú Anh  (VN) 
Số 94, đường Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Bồn nước inox; ống inox, khung bằng inox, cửa bằng inox, lan can bằng inox 

dùng cho cầu thang.  
 

Nhóm 11: Chậu rửa bằng inox dùng trong nhà bếp (gắn cố định), bình nước nóng sử 
dụng điện và bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, thiết bị vệ sinh như: chậu rửa, 
bồn tắm vệ sinh, bồn rửa mặt.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05193 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.14; A5.5.21 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-05194 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
và dịch vụ biển Bình Minh  
(VN) 
L21 khu dân cư Miếu Nổi, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  

 
 

(210) 4-2011-05196 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Thế Kỷ Phân 

Bón   (VN) 
131 Đồng Đen, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất phụ gia phân bón; chất cải tạo đất; chất dinh dưỡng làm cho rễ 

cây phát triển. 
 
 

(210) 4-2011-05197 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A24.17.9 
(731) GUN EI CHEMICAL INDUSTRY CO., 

LTD.   (JP) 
700, Shukuoorui-machi, Takasaki-shi, 
Gunma-Ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất liên kết dùng để sản xuất khuôn đúc và thao đúc; nhựa phê-non dạng thô; 

chất dẻo dạng thô.  
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(210) 4-2011-05198 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) Công ty TNHH căn hộ vườn 

phố Việt Nam (CITY GARDEN 
APARTMENTS VIETNAM LIMITED)  
(VN) 
59 đường Ngô Tất Tố, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; thẩm định bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý 

bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng và căn hộ. 
 
 

(210) 4-2011-05199 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) RAB LIGHTING, INC.   (US) 
170 Ludlow Avenue, Northvale, New 
Jersey 07647, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Cọc (cột) bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Thiết bị điện, cụ thể là hộp đựng các mối nối hai mạch điện, hộp để cằm ổ 
cắm điện, bản nối ốp và ổ cắm cho các thiết bị chiếu sáng cố định, chấn lưu; cảm biến 
điện và cảm biến điện tử để nhận biết sự chuyển động và nhận biết ánh sáng.  

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng điện cố định; thiết bị chiếu sáng điện, cụ thể là thiết bị 
chiếu sáng được kích hoạt bằng sự chuyển động ở trong nhà và ngoài trời với các khả 
năng chống cháy nổ, chống bay hơi, chống lại tác động của thời tiết và chống bị phá 
hoại; thiết bị chiếu sáng từ điốt phát quang (LED); thiết bị chiếu sáng từ hợp chất 
halogen có chứa khí xê-non (HID).  

 
 

(210) 4-2011-05201 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.7.25 
(731) HUANG MINGXIONG   (CN) 

No. 1118, Xinxiang Precinct, Leyuan 
Town, Zhenjiang District, Shaoguan, 
Guangdong, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Vỏ loa; máy phát thanh dùng cho xe cộ; thiết bị truyền hình; máy quay đĩa 
hình kỹ thuật số (DVD); thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính; công tắc điện.  

 
 

(210) 4-2011-05202 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành  (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2011-05203 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2011-05204 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-05205 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05206 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05207 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 8.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Phú Cường Nha 

Trang  (VN) 
05 Nguyễn Đức Cảnh, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa tươi, sữa bột; sữa chua (yoghurt); đồ uống trên cơ sở sữa là chủ yếu; 

các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2011-05208 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC.   (US) 
Neenah, Wisconsin 54956, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị phẫu thuật và thiết bị y tế để truyền thuốc dưới dạng dịch bị nén lại để 

truyền vào tĩnh mạch cho bệnh nhân.  
 
 
 

(210) 4-2011-05210 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.1.6; A5.5.22; 5.5.19 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hiệp 
Sanh  (VN) 
375/1 đường Chiến Lược, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); chao (sản phẩm được chế biến từ đậu nành, tương tự như 

đậu phụ ngâm muối).  
 
 
 

(210) 4-2011-05211 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH du lịch Thiên 

Niên Kỷ  (VN) 
Số 216 Đề Thám, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải bằng đường 

thủy, đường bộ và đường không. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2011-05212 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.1 
(731) Công ty TNHH Mỹ Kim Sài Gòn  

(VN) 
Phòng 402, số 101 phố Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày da, giày vải, dép, guốc, giày dép sản xuất thủ công, dép xăng đan.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán giày, dép.  
 
 
 

(210) 4-2011-05213 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Ngô Hoà  (VN) 

7C Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê. 

 
 
 

(210) 4-2011-05215 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Tím, đen 
(731) Công ty cổ phần may Sơn Việt  

(VN) 
294 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo đàn ông; quần áo đàn bà; quần trẻ em; quần áo lót nam; quần áo lót 

nữ; quần đùi; quần soóc; quần áo thể thao, quần áo bơi, tắm, mũ (nón), vớ (tất). 
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(210) 4-2011-05216 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hoa Thanh Xuân  (VN) 
39A Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kim loại và quặng kim loại, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong 

xây dựng, đồ dùng gia đình (loại trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, dược phẩm); 
nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống nước; lắp đặt hệ thống điều hòa không 
khí.  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; giao nhận hàng hóa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05217 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.12; A26.11.12; A26.11.9; 26.1.2 
(591) Xanh, vàng, đen, đỏ. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Thanh 

Tuyết  (VN) 
14 Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư nguyên liệu ngành cấp nước; đại lý ký gửi hàng hóa cụ thể như 

ống nước, thiết bị phụ tùng ngành cấp nước.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống nước; lắp đặt hệ thống điều hòa không 
khí.  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; cho thuê xe có động cơ (xe tải, xe khách); 
lưu giữ hàng hóa.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
923 

(210) 4-2011-05218 (220) 24.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đỏ đậm 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH Trần Lữ   (VN) 

Lầu 3, 25 Hoàng Diệu, phường 12, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang. 

 
 

(210) 4-2011-05219 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Quân Minh  (VN) 
Thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước có ga, đồ uống không 

chứa cồn và chế phẩm dùng để làm đồ uống.  
 
 

(210) 4-2011-05230 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; A26.4.6 
(591) Xanh lá cây, vàng pha trắng, đen, vàng, 

đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Cát Lợi  (VN) 
Số 147, đường Doãn Kế Thiện, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đồ uống có thành phần chính là trà; đồ uống có thành 
phần chính là cà phê; đồ uống có thành phần chính là ca cao; cháo ăn liền; bột ăn liền. 

 
Nhóm 32: Các loại đồ uống không có cồn; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
Nhóm 33: Rượu. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm: thực 
phẩm chức năng, trà, cà phê, ca cao, đồ uống có thành phần chính là trà, đồ uống có 
thành phần chính là cà phê, đồ uống có thành phần chính là ca cao, cháo ăn liền, bột ăn 
liền, các loại đồ uống không có cồn, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, rượu 
các loại.  

 
 

(210) 4-2011-05231 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.1.4; A3.1.24 
(591) Nâu, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TIFFANY   (VN) 
234 Ngô Tất Tố, lầu 02, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường, buôn bán gạo, buôn bán thực phẩm, 

buôn bán nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống, buôn bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ 
chế biến; bán buôn tơ, xơ, sợi dệt, bán buôn đồ uống có cồn.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư kinh doanh nhà, kinh doanh bất động sản bao gồm đầu tư tạo 
lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê 
lại; đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê lại đã có 
hạ tầng; dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

 
Nhóm 41: Đào tạo nghề, tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổ chức triển lãm và trưng bày 
sản phẩm (trong hội chợ triển lãm, không mang mục đích kinh doanh.  

 
 

(210) 4-2011-05232 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.17.2; 1.17.25; A1.5.23; 1.17.12; 
A1.17.16 

(591) Trắng, xanh đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sài Gòn Trung Tâm thương 
mại Thế Giới  (VN) 
234 Ngô Tất Tố, lầu 02, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường buôn bán gạo, buôn bán thực phẩm, 

buôn bán nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống, buôn bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ 
chế biến, bán buôn tơ, xơ sợi dệt, bán buôn đồ uống có cồn. 

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư, kinh doanh nhà, kinh doanh bất động sản bao gồm đầu tư tạo 
lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê 
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lại, đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê lại đã có 
hạ tầng, dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

 
Nhóm 41: Đào tạo nghề, tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổ chức triển lãm và trưng bày 
sản phẩm (trong hội chợ triển lãm, không mang mục đích kinh doanh). 

 
 

(210) 4-2011-05233 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.17.2; 1.17.25; 1.17.12; A1.17.16; 
A1.5.23 

(591) Trắng, xanh đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sài Gòn Trung Tâm thương 
mại Thế Giới   (VN) 
234 Ngô Tất Tố, lầu 02, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường buôn bán gạo, buôn bán thực phẩm, 

buôn bán nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống, buôn bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ 
chế biến, bán buôn tơ, xơ sợi dệt, bán buôn đồ uống có cồn.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư, kinh doanh nhà, kinh doanh bất động sản bao gồm đầu tư tạo 
lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê 
lại, đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê lại đã có 
hạ tầng, dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.  

 
Nhóm 41: Đào tạo nghề, tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổ chức triển lãm và trưng bày 
sản phẩm (trong hội chợ triển lãm, không mang mục đích kinh doanh). 

 
 

(210) 4-2011-05234 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.17.2; 1.17.25; A1.5.23; 1.17.12; 
A1.17.16 

(591) Trắng, xanh đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sài Gòn Trung Tâm thương 
mại Thế Giới   (VN) 
234 Ngô Tất Tố, lầu 02, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường buôn bán gạo, buôn bán thực phẩm, 

buôn bán nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống, buôn bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ 
chế biến, bán buôn tơ, xơ sợi dệt, bán buôn đồ uống có cồn.  
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Nhóm 36: Tư vấn đầu tư, kinh doanh nhà, kinh doanh bất động sản bao gồm đầu tư tạo 
lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê 
lại, đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê lại đã có 
hạ tầng, dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.  

 
Nhóm 41: Đào tạo nghề, tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổ chức triển lãm và trưng bày 
sản phẩm (trong hội chợ triển lãm, không mang mục đích kinh doanh). 

 
 

(210) 4-2011-05235 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.17.2; 1.17.25; A1.5.23; 1.17.12; 
A1.17.16 

(591) Trắng, xanh đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sài Gòn Trung Tâm thương 
mại Thế Giới   (VN) 
234 Ngô Tất Tố, lầu 02, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường buôn bán gạo, buôn bán thực phẩm, 

buôn bán nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống, buôn bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ 
chế biến, bán buôn tơ, xơ sợi dệt, bán buôn đồ uống có cồn.   

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư, kinh doanh nhà, kinh doanh bất động sản bao gồm đầu tư tạo 
lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê 
lại, đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê lại đã có 
hạ tầng, dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.  

 
Nhóm 41: Đào tạo nghề, tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổ chức triển lãm và trưng bày 
sản phẩm (trong hội chợ triển lãm, không mang mục đích kinh doanh). 

 
 

(210) 4-2011-05236 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.17.2; 1.17.25; A1.5.23; 1.17.12; 
A1.17.16 

(591) Trắng, xanh đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Sài Gòn 
Trung Tâm thương mại Thế 
Giới   (VN) 
234 Ngô Tất Tố, lầu 02, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường buôn bán gạo, buôn bán thực phẩm, 

buôn bán nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống, buôn bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ 
chế biến, bán buôn tơ, xơ sợi dệt, bán buôn đồ uống có cồn.  
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Nhóm 36: Tư vấn đầu tư, kinh doanh nhà, kinh doanh bất động sản bao gồm đầu tư tạo 
lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê 
lại, đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê lại đã có 
hạ tầng; dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.  

 
Nhóm 41: Đào tạo nghề, tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổ chức triển lãm và trưng bày 
sản phẩm (trong hội chợ triển lãm, không mang mục đích kinh doanh). 

 
 
 

(210) 4-2011-05237 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.17.2; 1.17.25; 1.17.12; A1.17.16; 
A1.5.23 

(591) Trắng, xanh đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Sài Gòn 
Trung Tâm thương mại Thế 
Giới   (VN) 
234 Ngô Tất Tố, lầu 02, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường buôn bán gạo, buôn bán thực phẩm, 

buôn bán nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống, buôn bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ 
chế biến, bán buôn tơ, xơ sợi dệt, bán buôn đồ uống có cồn.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư, kinh doanh nhà, kinh doanh bất động sản bao gồm đầu tư tạo 
lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê 
lại, đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê lại đã có 
hạ tầng, dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.  

 
Nhóm 41: Đào tạo nghề, tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổ chức  triển lãm và trưng 
bày sản phẩm (trong hội chợ triển lãm, không mang mục đích kinh doanh). 

 
 
 

(210) 4-2011-05238 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN) 
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  
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(210) 4-2011-05239 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN    (VN)
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  

 
 

(210) 4-2011-05245 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A14.7.7 
(591) Đen, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Duy Vũ   (VN) 
004 lô B chung cư Tây Thạnh, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán kìm (kềm) cắt da và móng tay, giũa móng tay, móng chân, 

kéo cắt tóc, nhíp nhổ chân mày. 
 
 

(210) 4-2011-05249 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Cam, xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EMI Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 5, hẻm 19/15/2, phố Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-05250 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thành Nam   (VN) 
195/30 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2011-05251 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thành Nam   (VN) 
195/30 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-05252 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thành Nam    (VN) 
195/30 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-05258 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.3.1; 26.4.7; A9.7.19; 8.7.5; 5.9.24 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen, nâu, tím 
(731) YAN WAL YUN CORPORATION 

GROUP CO., LTD   (TH) 
No. 7/215, Moo 6, Amata City Industrial 
Estate, Tambon Mabyangporn, Amphur 
Pluakdaeng, Rayong Province, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 30: Nước xốt tiêu đen (không phải nước xốt dùng cho xà lách) dùng cho món 

chiên và xào; bột gia vị tiêu đen dùng cho món chiên và xào. 
 
 

(210) 4-2011-05259 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.3.1; 26.4.7; 5.9.24; 3.9.16; A9.7.19 
(591) Đỏ, trắng, vàng, da cam 
(731) YAN WAL YUN CORPORATION 

GROUP CO., LTD    (TH) 
No. 7/215, Moo 6, Amata City Industrial 
Estate, Tambon Mabyangporn, Amphur 
Pluakdaeng, Rayong Province, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 
(DETECH) 
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(511)   Nhóm 30: Nước xốt cà ri vàng (không phải nước xốt dùng cho xà lách) dùng cho món 
chiên và xào; bột gia vị cà ri vàng dùng cho món chiên và xào. 

 
 
 

(210) 4-2011-05260 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 26.15.3 
(731) MATSUMORA CO., LTD.   (JP) 

2-5-39 Tamakushicho-Higashi, Higashi-
Osaka-City, OSAKA, 578-0932, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 21: Cái sàng (dụng cụ gia đình); cái lọc (không bằng kim loại quí); cái lọc dùng 

trong gia đình (không bằng kim loại quí); đồ dùng/dụng cụ dùng cho gia đình; đồ đựng 
gia dụng và nhà bếp (không bằng kim loại quí); đồ đựng dùng cho nhà bếp (không bằng 
kim loại quí); dụng cụ nhà bếp (không bằng kim loại qúy); chảo rán không dùng điện; 
bình nước nóng (không dùng điện).  

 
 
 

(210) 4-2011-05263 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) PAKISTAN PHARMACEUTICAL 

PRODUCTS (PVT) LIMITED  (PK) 
D-122, S.I.T.E.,Karachi, Pakistan   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-05264 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) PAKISTAN PHARMACEUTICAL 

PRODUCTS (PVT) LIMITED  (PK) 
D-122, S.I.T.E.,Karachi, Pakistan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-05265 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) PAKISTAN PHARMACEUTICAL 

PRODUCTS (PVT) LIMITED  (PK) 
D-122, S.I.T.E.,Karachi, Pakistan    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-05266 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) PAKISTAN PHARMACEUTICAL 

PRODUCTS (PVT) LIMITED  (PK) 
D-122, S.I.T.E.,Karachi, Pakistan    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-05267 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) PAKISTAN PHARMACEUTICAL 

PRODUCTS (PVT) LIMITED  (PK) 
D-122, S.I.T.E.,Karachi, Pakistan    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-05268 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.7.1; 26.13.25; 26.1.6; 2.7.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh   (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 
(210) 

 
4-2011-05269 

 
(220) 

 
25.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) 26.13.25; 26.1.6; 2.5.1; 2.5.3 
(591) Tím, vàng, hồng, ghi, nâu, xanh dương 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh   (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-05270 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.6; A26.11.12; 1.15.21; A1.13.15 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh lục, xanh nước 

biển, da cam, hồng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh   (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-05271 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 3.7.21; 3.2.1 
(591) Xanh lục, hồng, vàng, tím, trắng, vàng 

chanh 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh   (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2011-05272 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.25; 2.7.10 
(591) Trắng, xanh lục, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh   (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-05273 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.23 
(591) Trắng, xanh lục, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh   (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05274 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A3.4.2; 3.2.7; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lục, xanh lá cây, vàng, da 

cam, hồng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh   (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-05275 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.22; 5.5.19; 5.3.16; 5.3.20 
(591) Xanh lục, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh   (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05276 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.15; A5.1.5; 2.9.4; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lục, xanh lá cây, nâu, đen 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh    (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05277 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.15.1; 3.2.9 
(591) Trắng, xanh lục, xanh lá cây, xanh da 

trời, vàng, đỏ, tím, hồng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh    (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-05278 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.25 
(591) Vàng, đen, trắng, xanh lục, hồng nhạt 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh    (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05279 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.25; 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, nâu, đỏ, xanh lục, xanh 

nước biển, xanh lá cây, da cam 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh    (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-05280 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh    (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-05281 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh    (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-05282 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh    (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-05283 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; A10.1.5 
(591) Vàng, trắng, đen, nâu 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh   (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-05284 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Trắng, da cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SYRENA  (VN) 
51 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Muối khoáng sủi dùng để tắm (không dùng trong ngành y); viên sủi (muối 

khoáng) dùng để rửa và mát xa mặt (không dùng trong ngành y); viên sủi (muối khoáng) 
ngâm dưỡng da chân và thư giãn (không dùng trong ngành y).  

 
Nhóm 28: Dụng cụ tập thể dục thể thao.  

 
Nhóm 41: Hướng dẫn tập dưỡng sinh; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (làm cho người vừa 
vặn); hướng dẫn luyện tập cơ thể làm cho người vừa vặn.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ matxa, xông hơi.  

 
 

(210) 4-2011-05285 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) xanh đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngọc Chính   (VN) 
Cụm điểm công nghiệp Hòa An, xã Hòa 
An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 06: Sắt thép dùng trong xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-05286 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 22.1.1 
(591) Vàng, nâu, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thanh 
Yên  (VN) 
Tổ 14B, phố Anh Dũng, phường Tiên 
Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2011-05290 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Thiên Minh  (VN) 
Số nhà 33, ngõ 104, phố Nguyễn An 
Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05291 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.1.6; 26.1.1 
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là trình bày và phổ biến các thông tin giáo dục cho 

người khác về các giải pháp dinh dưỡng và dinh dưỡng dựa trên cơ sở khoa học tại các 
hội nghị chuyên đề, triển lãm thương mại (hội chợ giao thương) và các hội nghị; cung 
cấp các ấn phẩm trực tuyến trong lĩnh vực dinh dưỡng; cung cấp đào tạo trực tuyến trong 
lĩnh vực dinh dưỡng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu y học, dịch vụ nghiên cứu sản phẩm và dịch vụ nghiên 
cứu khoa học.  

 
 

(210) 4-2011-05292 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) NINE WEST DEVELOPMENT 

CORPORATION   (US) 
1007 Orange Street, Suite 225, 
Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước hoa có nồng độ nhẹ (eau de toilette), nước hoa côlôn 

(cologne), nước hoa (nước thơm) dạng xịt, xà phòng, chế phẩm mỹ phẩm làm sạch da, 
nước thơm xức da và kem thoa da, chế phẩm mỹ phẩm dưỡng ẩm cho da, nước xức và 
dầu bôi tạo làn da rám nắng; sản phẩm mỹ phẩm, cụ thể là, phấn thoa mặt và cơ thể, kem 
nền, sản phẩm bôi (dính) trên da tạo sự lấp lánh trên cơ thể (body glitter), sản phẩm bôi 
(dính) trên da mặt tạo sự lấp lánh trên mặt (face glitter), son môi, chì kẻ môi, phấn đánh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
939 

má hồng, mỹ phẩm bôi mí mắt, kem thoa vùng da quanh mắt, chì kẻ mắt, thuốc bôi mi 
mắt (mascara) và bút chì kẻ lông mày; chất gien (sữa tắm dạng đặc quánh) dùng khi tắm 
vòi hoa sen; muối tắm không dùng cho mục đích y tế; sản phẩm chăm sóc tóc không 
dùng cho mục đích y tế, cụ thể là dầu gội đầu và dầu xả tóc. 

 
 

(210) 4-2011-05293 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón Mỹ 
Việt  (VN) 
30/5/3A Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2011-05295 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.5.3 
(591) Trắng, xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Viễn Phú  (VN) 
Khu công nghiệp Khánh An, huyện U 
Minh, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-05296 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 18.1.21; 2.1.8; 2.1.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Bông Sen Vàng  
(VN) 
Số 98, ngõ 387, phố Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi (ổ bi); miếng đệm (gioăng) (bộ phận máy); vòng bi cho các ổ lăn; 

vòng bi dùng cho bộ phận quay. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
940 

Nhóm 35: Mua bán vòng bi (ổ bi), miếng đệm, vòng bi cho các ổ lăn, vòng bi dùng cho 
bộ phận quay; xuất nhập khẩu. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05297 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Hoành 
Kiến Đạt   (VN) 
38/9H Phan Anh, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện; dây ăng ten; dây điện thoại, vi mạch điện tử; thiết bị 

điều khiển từ xa các loại; bình ắc quy; biến áp, ăng ten tivi; bộ khuyếch đại ăng ten; mô 
tơ xoay ăng ten. 

 
Nhóm 11: Đèn sạc, quạt sạc, đèn bàn học sinh, quạt điện, quạt gió.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05299 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(731) LIAU SOON HENG (LIAU 

SHUNXING)    (SG) 
Block 148 Simei Street 1, #09-131, 
Singapore 520148. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chữa bệnh bằng xoa bóp dầu thơm; thẩm mỹ viện; phòng khám chữa 

bệnh, thiết kế xây dựng vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm 
vườn, cửa hiệu cắt tóc; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ 
mát xa; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ liệu pháp vật lý; dịch vụ vật lý trị liệu, phòng tắm công 
cộng dùng cho mục đích vệ sinh; trung tâm mỹ viện; viện điều dưỡng; dịch vụ tắm hơi; 
dịch vụ tắm nắng; phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ; dịch vụ tâm lý; dịch vụ coi sóc vườn 
ươm cây: dịch vụ cắm hoa; dịch vụ chăm sóc cỏ; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; nhà nghỉ 
dưỡng cho người già.  
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(210) 4-2011-05302 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thiết bị Đại An  (VN) 
Tập thể Ga Kim Nỗ, xã Kim Nỗ, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH BIZLINK 

(BIZLINK LAWYERS & 
CONSULTANTS) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy tời dùng cho cửa cuốn. 

 
 
 

(210) 4-2011-05303 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thiết bị Đại An   (VN) 
Tập thể Ga Kim Nỗ, xã Kim Nỗ, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZLINK 
(BIZLINK LAWYERS & 
CONSULTANTS) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại. 

 
 
 

(210) 4-2011-05304 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.1; 3.1.14 
(591) Xanh da trời, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị chăm 
sóc y tế đại gia đình Phương 
Đông   (VN) 
38B, tổ 68, Đê La Thành, Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ gồm 

các sản phẩm cho trẻ em: xe đẩy trẻ, địu trẻ, địu tập đi, đai giữ trẻ, xe tập đi, ghế đung 
đưa, nôi, giường cũi, giầy dép, dép siêu nhẹ, quần áo váy trẻ em.  
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(210) 4-2011-05311 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2; A5.1.5; 26.1.2; A24.15.13 (540) 

  

(731) Phạm Thị Đông  (VN) 
Số 19/35/261 Trần Nguyên Hãn, Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 30: Chè; trà ướp lạnh.  

 
 

(210) 4-2011-05312 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần đầu tư phát 
triển công nghệ kính á Châu  
(VN) 
Số 800 Ba La, đường Quang Trung, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-05313 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.17.15; 24.17.21; 24.13.1 
(591) Đỏ, xanh, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sài gòn TIVI  
(VN) 
116B Hồng Hà, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất bản những bài quảng cáo, quảng cáo bằng truyền hình, truyền thông các 

thông báo quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2011-05314 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần SLIMMER 
STYLE   (VN) 
Số nhà 53, phố Ngô Xuân Quảng, thị 
trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
943 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; quần áo lót phụ nữ; quần áo tắm; thắt lưng (trang phục); 
khăn quàng cổ (trang phục). 

 
 
 

(210) 4-2011-05315 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Tím, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SLIMMER 
STYLE    (VN) 
Số nhà 53, phố Ngô Xuân Quảng, thị 
trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; quần áo lót phụ nữ; quần áo tắm; thắt lưng (trang phục); 

khăn quàng cổ (trang phục). 
 
 
 

(210) 4-2011-05318 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) WILLIAM GRANT & SONS LIMITED  

(GB) 
The Glenfiddich Distillery, Dufftown 
Banffshire, Scotland, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 
 

(210) 4-2011-05322 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư VNNP 

Việt Nam  (VN) 
Số 16/40, ngõ 260 Cầu Giấy, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
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(210) 4-2011-05323 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư VNNP 

Việt Nam   (VN) 
Số 16/40, ngõ 260 Cầu Giấy, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  

 
 
 

(210) 4-2011-05324 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH Bình Lý   (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.  
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.  
 
 
 

(210) 4-2011-05325 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.7; A1.1.9; 25.7.1; A25.7.6 
(731) Công ty TNHH Bình Lý    (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.   
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.  
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(210) 4-2011-05326 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.7.1; A25.7.6; A25.7.7 
(731) Công ty TNHH Bình Lý    (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.   
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.  
 
 

(210) 4-2011-05327 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Bình Lý    (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.   
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.  
 
 

(210) 4-2011-05328 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH Bình Lý    (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.   
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.  
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(210) 4-2011-05329 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.3.3 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Bình Lý    (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.   
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.  
 
 

(210) 4-2011-05330 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.7.1; A25.7.3; A25.7.7 
(591) Đen, trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH Bình Lý    (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.   
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.  
 
 

(210) 4-2011-05331 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Bình Lý    (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.   
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Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.  
 
 

(210) 4-2011-05332 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(731) Công ty TNHH Bình Lý    (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.   
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.  
 
 

(210) 4-2011-05333 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; A25.7.6; A25.7.7 
(731) Công ty TNHH Bình Lý    (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.   
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.  
 
 

(210) 4-2011-05334 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.6; A25.7.7; A25.3.15; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH Bình Lý    (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 
«.   

 
Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.  

 
 

(210) 4-2011-05335 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.6; A25.7.7; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH Bình Lý    (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.   
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.  
 
 

(210) 4-2011-05336 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.7.25 
(731) Công ty TNHH Bình Lý    (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.   
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.  
 
 
(210) 

 
4-2011-05337 

 
(220) 

 
25.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) 25.7.1; A25.3.15; 26.1.6; 25.7.25; 26.1.2
(731) Công ty TNHH Bình Lý    (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 
«.   

 
Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.  

 
 

(210) 4-2011-05338 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.6; A25.7.7; 26.1.6; A25.3.15 
(731) Công ty TNHH Bình Lý    (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.   
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.  
 
 

(210) 4-2011-05339 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Tâm Tiến Đạt  

(VN) 
181 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo. 

 
 

(210) 4-2011-05342 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) KARSTEN MANUFACTURING 

CORPORATION   (US) 
2201 West Desert Cove, Phoenix, 
Arizona 85029 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Túi đựng gậy đánh gôn; gậy đánh gôn; đầu gậy đánh gôn.  
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(210) 4-2011-05346 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.20; 7.1.5; A7.1.12 
(591) Hồng, tím đậm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần du lịch và 
đầu tư Tràng An  (VN) 
Số nhà 19, ngõ 29, đường Khuất Duy 
Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; cho thuê xe ôtô; cho thuê bãi 

để xe; cho thuê kho hàng; tổ chức cuộc du lịch; đặt chỗ cho chuyến du lịch; hướng dẫn 
du lịch.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng (phục vụ ăn uống); quán cà phê; dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn phục 
vụ du lịch; đặt chỗ khách sạn, nhà nghỉ; dịch vụ cung cấp (không phải mua bán) đồ dùng 
phục vụ du lịch (như lều, trại); cho thuê phòng họp. 

 
 

(210) 4-2011-05348 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7 
(731) TROW GLOBAL HOLDINGS INC.  

(CA) 
56 Queen Street East, Suite 301, 
Brampton, Ontario, Canada L6V 4M8  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn về kỹ thuật xây dựng, tư vấn về kiến trúc; tư vấn về kỹ thuật xây dựng 

của dự án xây nhà cao tầng, xây dựng đường; tư vấn về quy hoạch kiến trúc phong cảnh; 
tư vấn về dịch vụ quy hoạch đô thị; tư vấn về dịch vụ khảo sát đất; dịch vụ tư vấn về môi 
trường.  

 
 

(210) 4-2011-05349 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.3.23; A26.11.13 
(591) Xanh dương, đen, trắng, ghi, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đóng tàu Việt 
Nhật  (VN) 
Số E45, đường số 9, khu Thương Mại, thị 
trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh 
Hậu Giang  

 
(511)   Nhóm 12: Tàu thuyền. 
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(210) 4-2011-05350 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Trung Thủy  (VN) 
60-62 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê xe; vận chuyển hành khách; chuyên chở hàng hóa; đặt chỗ 

cho việc vận tải (hành khách và hàng hóa); hướng dẫn viên du lịch (người đi cùng khách 
du lịch); tổ chức du lịch. 

 
 
 

(210) 4-2011-05352 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.4; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Trung Thủy  (VN) 
60-62 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; 

căng tin, cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh 
đường cho khách có ô tô; đặt chỗ khách sạn.  

 
 
 

(210) 4-2011-05354 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) FINCIBEC S.P.A   (IT) 

Via Valle D'Aosta, 47, I-41049, Sassuolo 
(Modena), Italy. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Ngói/đá lát bằng men/gốm cho sàn nhà và cho mái/lớp phủ.  
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(210) 4-2011-05355 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; chất 

làm sạch quần áo. 
 
 
 

(210) 4-2011-05356 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; chất 

làm sạch quần áo.  
 
 
 

(210) 4-2011-05357 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ sản xuất 
Hồng Vy   (VN) 
22/2 đường số 16, khu phố Vĩnh Thuận, 
phường Long Bình, quận 9, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng kim khí điện máy, hàng điện lạnh, hàng điện tử, hàng điện gia 

dụng. 
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(210) 4-2011-05358 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

Hưng Thông   (VN) 
66/2 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, thủy lợi.  

 
 

(210) 4-2011-05359 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Hộ kinh doanh Bốn Tạo   (VN) 

54 Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nem cuốn; chả thịt; giò thịt.  

 
 

(210) 4-2011-05363 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.5.1; 25.1.25; 1.15.23 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bảo Toàn  (VN) 
12- 14 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2011-05368 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 830802215 30.11.2010 BR 

(731) Companhia Nitro QuÝmica 
Brasileira   (BR) 
Av.Dr.JosÐ Artur Nova, 951, S·o Miguel 
Paulista, S·o Paulo, SP, Brazil  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 13: Chất nổ nitroxelulo.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05369 (220) 25.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 830802207 30.11.2010 BR 

  
(731) Companhia Nitro QuÝmica 

Brasileira    (BR) 
Av.Dr.JosÐ Artur Nova, 951, S·o Miguel 
Paulista, S·o Paulo, SP, Brazil  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 13: Chất nổ nitroxelulo.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05371 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.21 
(591) Đỏ, đen 
(731) XIAMEN LOTA INTERNATIONAL 

CO., LTD    (CN) 
No. 61, Xingnan Road, Jimei District, 
Xiamen, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Vòi nước máy (họng nước) ở đường phố; thiết bị sưởi ấm bằng nước nóng; 

ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh y tế); thiết bị của đầu lấy nước; tủ lạnh; dụng cụ 
dùng để tắm; dụng cụ dùng đế tắm hơi nóng; nhà vệ sinh; hương sen (vòi hoa sen); chậu 
rửa (bộ phận của thiết bị vệ sinh); hệ thống giội nước (ở cống, ở chỗ đi tiểu); trang thiết 
bị để làm sạch nước; lò sưởi; bộ tản nhiệt (sưởi ấm); phụ tùng để điều chỉnh thiết bị và 
ống dẫn nước hoặc gaz; trang thiết bị để cung cấp nước; vòi của hệ thống ống dẫn; bình 
chứa nước dưới áp lực; khung cốt của lò; thiết bị tắm; dụng cụ và thiết bị vệ sinh; vòng 
đệm của vòi nước; thiết bị lọc nước; bộ lọc dùng cho nước uống được; thiết bị và máy để 
làm sạch nước; thiết bị để sấy khô tay dùng cho phòng rửa mặt; chậu vệ sinh; bệ xí nhà 
vệ sinh; chỗ đi tiểu (đồ vệ sinh cố định); van xả hơi dùng cho trang bị đốt nóng hơi nước; 
van điều chỉnh mức cao trong các bình chứa; bộ điều hoà nhiệt.  
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(210) 4-2011-05374 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Thuận Thiên Tiến   (VN) 
21117/23 Phạm Thế Hiển, phường 6, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước rửa chén.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05375 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại, 
dịch vụ, sản xuất xuất nhập 
khẩu Đức Thành  (VN) 
Số 785 - 787, Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05376 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại, 
dịch vụ, sản xuất xuất nhập 
khẩu Đức Thành   (VN) 
Số 785 - 787, Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ).  
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(210) 4-2011-05377 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 5.13.4 
(591) Xanh đậm, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Phúc Khang   (VN) 
Số 5, ngõ 148, đường Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống, dịch vụ quầy bar; đặt chỗ ở khách sạn. 
 

Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; xoa bóp; dịch vụ cắt sửa móng tay; 
mỹ viện; dịch vụ tắm hơi. 

 
 

(210) 4-2011-05378 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 

xây dựng Beta   (VN) 
Số 41 Nguyễn Sỹ Sách, phường Hà Huy 
Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột bả trét tường trong nhà; bột bả trét tường ngoài nhà; bột bả mattit trong 

nhà; bột bả mattit ngoài nhà.  
 
 

(210) 4-2011-05379 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A24.17.12 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH giáo dục âm 
nhạc CATARINA   (VN) 
70 Hoà Hưng, phường 13, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  
2. Huỳnh Thị Hạnh  (VN) 
186/80 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Học viện, trường học giáo dục âm nhạc.  
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(210) 4-2011-05380 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ Trùng 
Dương   (VN) 
Số 428 Trần Hưng Đạo, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng 

cáo; tổ chức hội chợ với mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05381 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH gạch men Thiên 
Phúc  (VN) 
299/12 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch men, đá lát sàn, vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05384 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A17.2.2; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Việt Tín  (VN) 
158/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý tòa nhà (bất động sản); cho thuê 

căn hộ; cho thuê văn phòng; môi giới bất động sản; quản lý tài sản bất động sản.  
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(210) 4-2011-05385 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thái Sơn 
Thịnh   (VN) 
87 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nước nóng bằng năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2011-05386 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thái Sơn 
Thịnh   (VN) 
87 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nước nóng bằng năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2011-05387 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A20.1.3; 26.1.2 
(591) Xanh đậm, xanh lá, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
thương mại Hoa Sơn  (VN) 
Số 5B Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  

 
 

(210) 4-2011-05388 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; 1.15.23; 
A5.3.15 

(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH Nông nghiệp 

Hữu cơ Hà Nội  (VN) 
Thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư 

INCIP (INCIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Rau quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật và cho chăn 
nuôi gia cầm.  

 
 

(210) 4-2011-05390 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) 1. Cơ sở sản xuất bánh tét hấp 
CÔ HÀ  (VN) 
52, ấp An Thành, xã Lục Sĩ Thành, 
huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 
2. Nguyễn Thị Hạt   (VN) 
ấp An Thành, xã Lục Sĩ Thành, huyện 
Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 
3. Nguyễn Thị Diễn   (VN) 
ấp An Thành, xã Lục Sĩ Thành, huyện 
Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 
4. Hồ Thị Ngọc Minh   (VN) 
ấp An Thành, xã Lục Sĩ Thành, huyện 
Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tét đậu cuốn; bánh tét chuối; bánh tét thập cẩm.  

 
 

(210) 4-2011-05391 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-05392 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người. 
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(210) 4-2011-05393 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05394 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) THE DOW CHEMICAL COMPANY  

(US) 
Midland, Michigan 48674, United States 
of America  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 11: Hộp lọc nước (bộ phận của thiết bị lọc nước) dùng để loại bỏ những chất rắn 

tan ra từ nước bằng sự thẩm thấu ngược trở lại và dùng để loại bỏ những chất rắn lơ lửng 
cực nhỏ và những phân tử cực nhỏ được tan ra ở phạm vi rộng từ nước bằng sự lọc qua 
máy siêu lọc; thiết bị lọc nước; thiết bị lọc nước uống; máy làm sạch nước, bình lọc (bộ 
phận của thiết bị trong nhà hoặc công nghiệp); thiết bị làm sạch nước; máy và thiết bị 
làm mềm nước; thiết bị khử muối trong nước biển.  

 
 
 

(210) 4-2011-05396 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Nguyễn Bá   (VN) 
947/46/6 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoá chất.  
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(210) 4-2011-05397 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Nguyễn Bá    (VN) 
947/46/6 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoá chất.  

 
 
 

(210) 4-2011-05398 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Nguyễn Bá    (VN) 
947/46/6 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoá chất.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05399 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.1.16; A5.1.12 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạ,t vàng đậm, 

vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
KNP   (VN) 
3 đường 24, phường 4, quận 4, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh.  
 

Nhóm 31: Quả dừa; trái cây tươi.  
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
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(210) 4-2011-05400 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.1.16; A5.1.12 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, vàng đậm, 

vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
KNP    (VN) 
3 đường 24, phường 4, quận 4, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh.    
 

Nhóm 31: Quả dừa; trái cây tươi.    
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
 
 

(210) 4-2011-05401 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 26.7.25 
(591) Vàng đậm, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Trọng Nhân  (VN) 
Số 123, tổ 4, đường Thạch Bàn, phường 
Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh mỳ, bánh quy, thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc, đồ trang 

trí ăn được dùng cho bánh ngọt; bánh mỳ cuộn. 
 
 

(210) 4-2011-05402 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2; 26.3.4; 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Minh Nguyệt  (VN) 
Khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng, 
huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nhiên liệu: xăng, dầu, nhớt; mua bán vật tư nông nghiệp: phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật; mua bán vật liệu xây dựng: lưới B40, dây kẽm gai, sắt, thép. 
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa xăng dầu bằng đường bộ, đường thủy nội địa; cho thuê kho 
hàng; lưu kho; cất giữ hàng hóa. 
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(210) 4-2011-05403 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Thị Lệ 
Nga   (VN) 
ấp An Khương, xã An Thạnh Trung, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Dưa xoài chua ngọt; cóc ngâm chua ngọt. 

 
 

(210) 4-2011-05404 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Nam 
Thành Phát  (VN) 
ấp Phú Vinh, TT. Chợ Vàm, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng nhựa: thau, rổ, bát, đĩa, xô, thùng. 

 
 

(210) 4-2011-05405 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh ngọc, đen 
(731) Công ty TNHH đầu tư Pacific  

(VN) 
Số 2A, phường Sở Dầu, quận Hồng 
Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; hãng bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 

sản; kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản. 
 
 

(210) 4-2011-05406 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Nguyễn Lệ Hằng  (VN) 
ấp Bình An, xã Long Bình, huyện Long 
Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-05407 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 5.7.1 
(591) Nâu, xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tấn Trung  (VN) 
D6/5 ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-05408 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hướng Việt  (VN) 
05 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
(210) 

 
4-2011-05409 

 
(220) 

 
28.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hướng Việt   (VN) 
05 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05410 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty CP dược phẩm Hướng 
Việt   (VN) 
05 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05411 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.16; A3.7.24; A5.5.20; 1.15.24; 
1.15.15; 25.5.25; A1.1.10 

(591) Đen, nâu sẫm, vàng, xanh dương, xanh lá 
cây, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Sài 
Gòn - Bình Châu  (VN) 
Quốc lộ 55, xã Bình Châu, huyện Xuyên 
Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống, nước khoáng. 
 

Nhóm 35: Bán nước uống đóng chai, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, tham quan, dã ngoại; vận chuyển hàng khách bằng các loại 
xe. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử, các trò chơi trên biển, chiếu phim. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú, khách sạn; dịch vụ ăn uống, nhà hàng ăn uống. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ vật lý trị liệu, tẩm quất, xoa bóp (massage), xông hơi, nghỉ dưỡng, 
tắm nước khoáng, tắm biển. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05412 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Linh Phát  (VN) 
126/4D Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây gạch; giám sát, điều hành công việc xây dựng công trình; phục vụ về 
cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng.  
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(210) 4-2011-05414 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đạt Thông   (VN) 
69/13 D2, phường 25, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05415 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
Sino Đức   (VN) 
878 đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dùng trong mục đích y tế.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-05416 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) PIRAMAL HEALTHCARE LIMITED  

(IN) 
Digwal Village, Kohir Mandal, Medak 
District, Andhra Pradesh-502321, India 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-05417 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) PIRAMAL HEALTHCARE LIMITED  

(IN) 
Digwal Village, Kohir Mandal, Medak 
District, Andhra Pradesh-502321, India 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05418 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05419 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-05420 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Daiso Pháp   (VN) 
192 Nguyễn Công Phương, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng (dùng trong ngành y).  
 
 
 

(210) 4-2011-05421 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Tím, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Hoàng Tân  
(VN) 
Số 10A, đường Trần Phú, ấp Ninh Trung, 
xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
 
 

(210) 4-2011-05424 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) Trần Địa Lợi   (VN) 

Sạp 24, tổ 5, chợ Kim Biên, phường 13, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; quần áo lót; giày; dép; mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, quần áo lót, giày, dép, mũ (nón), ba lô, túi xách; xuất nhập 
khẩu quần, áo, quần áo lót, giày, dép, mũ (nón), ba lô, túi xách.  
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(210) 4-2011-05425 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Trần Địa Lợi    (VN) 

Sạp 24, tổ 5, chợ Kim Biên, phường 13, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; quần áo lót; giày; dép; mũ (nón).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, quần áo lót, giày, dép, mũ (nón), ba lô, túi xách; xuất nhập 
khẩu quần, áo, quần áo lót, giày, dép, mũ (nón), ba lô, túi xách.  

 
 

(210) 4-2011-05426 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Trần Địa Lợi    (VN) 

Sạp 24, tổ 5, chợ Kim Biên, phường 13, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; quần áo lót; giày; dép; mũ (nón).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, quần áo lót, giày, dép, mũ (nón), ba lô, túi xách; xuất nhập 
khẩu quần, áo, quần áo lót, giày, dép, mũ (nón), ba lô, túi xách.  

 
 

(210) 4-2011-05427 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.23; 21.1.17 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm, nhạt, xanh 

lá cây, tím, vàng, cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vạn An Sinh  (VN) 
185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng để hỗ trợ điều trị tiểu đường, huyết 
áp, giải độc, đau nhức xương, khớp; thực phẩm chức năng dùng để hỗ trợ chữa da khô, 
nám và chống lão hoá cho da.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05428 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.23; 21.1.17 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm, nhạt, xanh 

lá cây, tím, vàng, cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vạn An Sinh   (VN) 
185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng để hỗ trợ điều trị tiểu đường, huyết 
áp, giải độc, đau nhức xương, khớp; thực phẩm chức năng dùng để hỗ trợ chữa da khô, 
nám và chống lão hoá cho da.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05429 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 26.11.1 
(591) Xanh, tím, trắng 
(731) TECHNOLOGIA & VITAMINAS SL  

(ES) 
PolÝgono Industrial Les Sorts, parcela 10, 
43365 Alforja (Tarragona), Spain  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; hoa và cây tự nhiên; thức ăn cho 

động vật; mạch nha.  
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(210) 4-2011-05430 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Tím, trắng, ghi 
(731) TECHNOLOGIA & VITAMINAS SL  

(ES) 
PolÝgono Industrial Les Sorts, parcela 10, 
43365 Alforja (Tarragona), Spain  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; hoa và cây tự nhiên; thức ăn cho 

động vật; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu.  
 
 
 

(210) 4-2011-05434 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.23 
(731) Công ty TNHH tư vấn và phát 

triển Giáo dục Quốc tế   (VN) 
581 Nguyễn Trãi, thị trấn Lái Thiêu, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học, đào tạo giáo dục và đào tạo nghề gồm tin học, ngoại ngữ, thư 

ký, kế toán, thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật bán hàng, nghệ thuật tiếp thị. 
 
 
 

(210) 4-2011-05435 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1; 24.15.21 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH tư vấn và phát 

triển Giáo dục Quốc tế    (VN) 
581 Nguyễn Trãi, thị trấn Lái Thiêu, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học, đào tạo giáo dục và đào tạo nghề gồm tin học, ngoại ngữ, thư 

ký, kế toán, thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật bán hàng, nghệ thuật tiếp thị. 
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(210) 4-2011-05436 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) SANOFI PASTEUR   (FR) 

2, Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, 
France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05437 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 009403461 27.09.2010 EM 

  
(731) R & A BAILEY & CO   (IE) 

Nangor House, Western Estate, Nangor 
Road, Dublin 12, Republic of Ireland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05438 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.5.3; 1.17.11 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, nhạt, đỏ cam, 

vàng nhạt 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Toàn Cầu   (VN) 
26 hương lộ Ngọc Hiệp, phường Ngọc 
Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hoà  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-05439 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A3.9.4; A3.9.24; 26.13.25 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Xương Việt  (VN) 
ấp Hóa Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu nhớt.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05440 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Độ  (VN) 
787H17 Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 38: Trang thông tin điện tử.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05441 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10, nhà A1, tập thể Bắc Nghĩa 
Tân, tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05442 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần y học Quốc 

TẾ   (VN) 
Số 21, ngõ 87, đường Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-05443 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Trương Hồng Diệp   (VN) 

192A Trần Quang Khải, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-05444 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thương mại Việt Hải   (VN) 
Số 26 Đình Đông, phường Đông Hải, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05445 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) PT. DEXA MEDICA   (ID) 

Jl. Letjen Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang 30114, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-05449 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.1.22 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJI   (VN) 
Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, kim cương, kim loại quí.  

 
 
 

(210) 4-2011-05450 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.1.22 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJI   (VN) 
Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, kim cương, kim loại quí.  
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(210) 4-2011-05451 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam   (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-05452 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-05453 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05454 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05455 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

 (210) 4-2011-05457 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-05458 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05459 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Hoàng Ngọc 

Thanh   (VN) 
Số 399 ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ uống.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05460 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng  (VN) 
60 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống giải khát.  
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(210) 4-2011-05461 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng   (VN) 
60 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống giải khát.  

 
 

(210) 4-2011-05462 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Thiên Hương  (VN) 
20 đường 31, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu. 

 
 

(210) 4-2011-05463 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Quỳnh Anh   (VN) 
300/17 Đội Cung, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; kem dưỡng da.  

 
 

(210) 4-2011-05464 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh da trời đậm 
(731) Công ty cổ phần Hồng Thịnh  

(VN) 
Lô B2-52 khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(511)   Nhóm 09: Tủ điện; tủ phân phối điện; tủ phân phối điện điều khiển tự động dùng cho hệ 
thống công nghiệp.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05465 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.13.1; 26.1.2 
(591) Vàng, đen, trắng, đỏ, xanh da trời, tím, 

da cam, xanh lam, hồng, hồng nhạt 
(731) Công ty TNHH Hưng Nam Thịnh  

(VN) 
94/1052D Dương Quảng Hàm, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy thơm; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05466 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.5.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật R.E  

(VN) 
Phòng 1901, lầu 19, tòa nhà Sài Gòn 
Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy xông hơi; phòng xông hơi (di chuyển được); nồi hơi (không phải là bộ 

phận của máy móc); lò hơi; bồn tắm; bồn ngâm (thiết bị vệ sinh).  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy xông hơi, phòng xông hơi, nồi hơi, lò hơi, bồn tắm, bồn ngâm.  
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(210) 4-2011-05467 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và sản xuất Hiệp 
Nghĩa  (VN) 
Tổ 9, ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện 
Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại sơn.  
 
 
(210) 

 
4-2011-05468 

 
(220) 

 
28.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) 24.9.1; 26.13.25; A1.1.10; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thiên Dực  (VN) 
F-A046 đường số 5, tầng 1, tòa nhà E-
mall, khu chế xuất Tân Thuận, lô J1.20b-
21, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm dùng để trang điểm (không chứa 

dược chất); mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-05469 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.2.7; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đen, vàng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, xanh tím 
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Tài liệu hướng dẫn, giáo dục và giảng dạy được in sẵn trong lĩnh vực dinh 
dưỡng; cuốn sách mỏng in sẵn; sách mỏng hay sách nhỏ cung cấp thông tin, sách hướng 
dẫn sử dụng, sách, cuốn sách nhỏ, tờ giấy in rời, tờ bướm, tờ thông tin và bản tin in sẵn 
trong lĩnh vực dinh dưỡng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là tiến hành các lớp học, hội thảo chuyên đề, hội 
nghị và hội thảo trong lĩnh vực dinh dưỡng và phân phát tài liệu in sẵn có liên quan dưới 
dạng bản in (bản cứng) hay dạng điện tử cùng chủ đề.  

 
Nhóm 44: Cung cấp thông tin về sức khỏe (y tế); cung cấp thông tin về sức khỏe (y tế) 
và dinh dưỡng trên trang web.  

 
 
 

(210) 4-2011-05470 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Sông Hồng Thủ Đô   (VN) 
Số 189, đường Lam Sơn, phường Tích 
Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí.  

 
 
 

(210) 4-2011-05472 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Phương Bắc  

(VN) 
Lô B4 khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường 
Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp xi măng; tấm ván gỗ dùng trong xây dựng; trần nhà (không bằng kim 

loại); tấm lát sàn (không bằng kim loại); vách ngăn (không bằng kim loại); tấm lợp mái 
(không bằng kim loại).  
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(210) 4-2011-05473 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Huỳnh Văn Trọng   (VN) 

508 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 
Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 41: Trung tâm giáo dục, giáo dục tại trung tâm đào tạo, dạy ngoại ngữ.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05474 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Huỳnh Văn Trọng   (VN) 

508 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 
Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đại học, đào tạo trong trường đại học, dạy ngoại ngữ.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05475 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Huỳnh Văn Trọng   (VN) 

508 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 
Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường cao đẳng, giáo dục tại trường cao đẳng, dạy ngoại ngữ.  
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(210) 4-2011-05476 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.15; 26.13.1; A5.5.20 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh, ghi 
(731) Công ty TNHH quốc tế Trà 

Giang  (VN) 
172/46/20 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối mỹ phẩm chăm sóc tóc. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05477 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Bến Tre   (VN) 
6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05478 (220) 28.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Bến Tre   (VN) 
6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-05480 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.12.1; 25.5.2; A18.1.9; 18.1.5 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, đen, trắng, xanh 

tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Khải Phát   (VN) 
140B/18B Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa.  

 
 

(210) 4-2011-05481 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.12.1; A18.1.9; 18.1.5 
(591) Đỏ, hồng, xanh dương, đen, xám, vàng, 

trắng, xanh tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Khải Phát     (VN) 
140B/18B Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu đánh bóng cho xe ôtô; dầu đánh bóng cho xe máy; kem đánh bóng.  

 
 

(210) 4-2011-05482 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.12.1; A18.1.9; 18.1.5 
(591) Xanh tím, xám, xanh dương nhạt, đỏ, 

đen, hồng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Khải Phát   (VN) 
140B/18B Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa kính.  
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(210) 4-2011-05483 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ - xuất 
nhập khẩu Thái Hòa   (VN) 
44/1E Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy.  

 
 
 

(210) 4-2011-05484 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.9; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Viện Công nghệ Thông tin - 
Đại học quốc gia Hà Nội  (VN) 
Nhà E3, số 144 đường Xuân Thủy, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn về đào tạo công nghệ thông tin cho các tổ chức cá nhân và doanh 

nghiệp; đào tạo công nghệ thông tin cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp.  
 

Nhóm 42: Tư vấn về chuyển giao công nghệ; chuyển giao công nghệ.  
 
 
 

(210) 4-2011-05490 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thiết bị điện và chiếu sáng 
Hải Quỳnh Hưng  (VN) 
Tổ 16 ngõ 296/61 số 23 đường Lĩnh 
Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng (đốt nóng), đèn trần (nhà), đèn chùm treo, bóng đèn chiếu 

sáng, bóng đèn điện.  
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(210) 4-2011-05491 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A24.15.7; A25.3.15; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
sản xuất Việt Hàn   (VN) 
Lô 4 KCN Điện Nam, Điện Ngọc, 
Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ định 

giá bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới mua bán bất động sản; 
dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05492 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
sản xuất Việt Hàn   (VN) 
Lô 4 KCN Điện Nam, Điện Ngọc, 
Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ định 

giá bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới mua bán bất động sản; 
dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05493 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Trần Văn Huấn  (VN) 

Thôn Dương Xá, xã Dương Quang, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; nước sốt cà chua; tương ớt.  
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(210) 4-2011-05494 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.2.1; 26.2.3; 25.5.25 
(591) Xanh dương, đỏ, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lương Thành 
Đông   (VN) 
Số 13 Phạm Văn Đồng, thông Tân Xuân, 
xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng: công trình dân dụng; xửa chữa, lắp đặt: các cấu kiện về nội thất 

bao gồm nội thất văn phòng, nội thất gia đình. 
 
 
 

(210) 4-2011-05495 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.1.24; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Nâu đỏ, đen, nâu đất 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Nguyễn Bá   (VN) 
947/46/6 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ ) sản phẩm bằng gỗ.  

 
 
 

(210) 4-2011-05496 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12; 26.15.1; 1.15.23; 26.11.3 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xây dựng quảng cáo 
Sao Thanh   (VN) 
866 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; các dịch vụ của hãng quảng cáo (mục đích thương mại); mua bán 

thiết bị, vật tư, ấn phẩm dùng cho mục đích quảng cáo.  
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(210) 4-2011-05499 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 26.13.1; 3.7.17 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đại Nam San  (VN) 
225 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05500 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đại Nam San   (VN) 
225 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05501 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH bàn ghế và 

thiết bị thẩm mỹ Hùng Hoà  
(VN) 
Số 227, ngõ 35, phố Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm nội thất như: bàn, ghế trang điểm, ghế gội đầu, kệ, giá để đồ đạc.  
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(210) 4-2011-05502 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.17.11; 1.5.1 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển và thương mại Hoàng 
Lộc   (VN) 
33 Quang Trung, thị trấn Quảng Yên, 
huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm từ cá, tôm, mực, sò hến (không còn sống) như: chả cá, chả mực, 

tôm khô.  
 
 

(210) 4-2011-05504 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 25.5.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng, 

xám, đen, đỏ, tím, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và sản xuất Hiệp 
Nghĩa   (VN) 
Số 381 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt); sơn bóng; sơn PU. 

 
 

(210) 4-2011-05505 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và sản xuất Hiệp 
Nghĩa   (VN) 
Số 381 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt); sơn bóng; sơn PU.  
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(210) 4-2011-05506 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.11.2; 26.1.1 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tuyết 
Thanh   (VN) 
Số 33 Quang Trung, phường Bà Triệu, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 30: Đường đóng bao các loại.  

 
 

(210) 4-2011-05507 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) JOONG CHENN INDUSTRY CO., 

LTD.   (TW) 
No.35, Dong Hai Rd., Shalu Dist., 
Taichung City, Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Quả tạ (tập thể thao); ghế tập thể dục (dụng cụ thể dục thể thao); thiết bị luyện 

tập thể hình xe đạp cố định để tập luyện thể dục; máy tập đi bộ tại chỗ điều khiển bằng 
tay (thiết bị luyện tập thể dục thể thao); thiết bị tập chạy bộ tại chỗ dùng điện (thiết bị 
luyện tập thể dục thể thao); máy tập kết hợp tay chân và thân mình (máy tập thể hình); 
máy tập để nâng trọng lượng cơ thể (thiết bị luyện tập thể thao); tấm bạt lò xo căng trên 
khung để nhào lộn (dụng cụ tập thể dục thể thao); dây chun kéo tập ngực (dụng cụ luyện 
tập thể thao), thiết bị tập chạy bộ tại chỗ điều khiển bằng tay thiết bị tạp aerobic điều 
khiển bằng tay (thiết bị luyện tập thể thao); máy luyện tập thể dục tại chỗ (máy luyện tập 
thể hình). 

 
 

(210) 4-2011-05508 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) OJI NEPIA KABUSHIKI KAISHA 

(A/T/A OJI NEPIA CO., LTD.)  (JP) 
5-12-8, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; 

khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn ăn vệ sinh bằng giấy; khăn lau bụi làm bằng giấy, khăn 
ăn để trên bàn bằng giấy, tã lót trẻ em bằng giấy; bỉm trẻ em bằng giấy.  
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(210) 4-2011-05509 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Tây Hồ   (VN) 
73 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng dự án (khu dân cư, khu công nghiệp, kho bãi nhà xưởng, 

trường học, bệnh viện); môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 
 

(210) 4-2011-05510 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1; A1.1.10 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Tây Hồ   (VN) 
73 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình (dân dụng, công nghiệp, giao thông).  

 
 

(210) 4-2011-05511 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Địa Cầu  (VN) 
Lô G05-3, khu công nghiệp Đức Hoà 1-
Hạnh Phúc, xã Đức Hoà Đông, huyện 
Đức Hoà, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp cồn, linh kiện bếp cồn.  

 
 

(210) 4-2011-05512 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 15.7.1; 1.15.23; A15.7.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật Nguyễn Liêu  (VN) 
110/4E Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 06: Van kim loại; van cầu, van cửa, van dao, van an toàn. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-05513 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật Nguyễn Liêu  (VN) 
110/4E Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Van kim loại; van cầu, van cửa, van dao, van an toàn. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05514 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật Nguyễn Liêu  (VN) 
110/4E Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Van kim loại; van cầu, van cửa, van dao, van an toàn. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05517 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Trần Thị Thu Hương   (VN) 

156/7Q/5 Tô Hiến Thành, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-05518 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.1; 24.17.15 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Duy   (VN) 
312 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05519 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.11; A6.3.4 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ môi trường Gia 
Nguyễn   (VN) 
Xóm 3, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga; nước suối thiên nhiên (đồ uống); 

nước uống đóng chai.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05521 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Dương Quốc Thanh  (VN) 
7B/4/7 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, nhà nghỉ, khách sạn, quán cà phê.  

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
995 

(210) 4-2011-05524 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.5.25; 26.4.9; 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển thương mại I & C  (VN) 
Phố Và, xã Hạp Lĩnh, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2011-05525 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.5; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xăng dầu Hà Nam  (VN) 
Số 65, đường Biên Hoà, tổ 9, phường 
Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, 
tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) sản phẩm dầu khí như xăng dầu, ga, dầu nhớt.  

 
 

(210) 4-2011-05526 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Giải pháp Nông nghiệp Việt 
Nam   (VN) 
12/1/22/30A đường số 10, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2011-05528 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá mỹ phẩm 
Trần Phan  (VN) 
144/35/5A Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm chăm sóc cơ thể; dầu 
gội đầu; dầu xả tóc. 

 
 

(210) 4-2011-05530 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.5.1; A3.5.24; A3.5.25; 8.7.11 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, tím, 

trắng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Thế 

Giới Mới   (VN) 
52/41 tổ 52, khu phố 4, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 29: Râu câu; thạch dừa.  

 
 

(210) 4-2011-05531 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Hộ kinh doanh - cửa hàng vật 

tư nông nghiệp Thanh Phong  
(VN) 
Tổ 1, ấp Bình An, phường An Lộc, thị xã 
Bình Long, tỉnh Bình Phước  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp, hạt giống các 

loại, gaz. 
 
 

(210) 4-2011-05532 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.22; 22.3.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, ghi 

xám, hồng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Thái Việt   (VN) 

166 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán lưới dùng trong công nghiệp, thực phẩm hương liệu, hàng nông hải 
sản, hàng bách hóa, hạt nhựa, hóa chất, máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, nguyên liệu 
phục vụ ngành công - nông - ngư nghiệp, xe có động cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ 
trợ, hàng may mặc, đồ thể thao, đồ bảo hộ lao động; quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2011-05533 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A2.5.23; A25.3.3; A2.5.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Ny 
Vương Miện   (VN) 
1-3 đường 9 cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 10: Đồ dùng bằng nhựa dành cho trẻ em: núm vú; bình sữa; kim dùng trong y tế; 

chỉ dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-05534 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.10; 25.1.6; 3.7.16; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH Phú Thuận   (VN) 

ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân 
Biên, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm chế biến từ tổ chim yến; yến sào; bào ngư; vây cá.  

 
 
(210) 

 
4-2011-05535 

 
(220) 

 
29.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) A1.1.10; 24.15.21 
(591) Đỏ gạch, đen, trắng 
(731) Phạm Thành Khanh   (VN) 

28/49 Nguyễn ái Quốc, khu phố 7, 
phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, kem dưỡng da, phấn trang điểm, son trang điểm, thuốc 

duỗi tóc, thuốc uốn tóc, thuốc nhuộm tóc, thuốc dưỡng tóc, dầu hấp tóc, dầu gội đầu, 
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phụ liệu ngành tóc như dụng cụ làm tóc, máy hấp dầu, máy sấy tóc, máy kẹp duỗi tóc, 
ghế cắt tóc, ghế gội đầu, sơn móng, dụng cụ trang trí móng.  

 
 

(210) 4-2011-05536 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ Trí Gia 
Phát   (VN) 
93/10/1F Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-05537 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.1.25; 5.7.1 
(591) Xanh lá cây, nâu, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cà phê Vĩnh 

Thịnh   (VN) 
127/5A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-05538 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.5; 24.15.21 
(591) Vàng cam, xanh nước biển đậm, xanh 

nước biển nhạt 

(540) 

 
(731) Đàm Xuân Nhật  (VN) 

Tầng 8, tòa nhà 52 Nguyễn Chí Thanh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Đặt chỗ (giữ chỗ) chỗ ở tạm thời, đặt chỗ ở khách sạn, dịch vụ khách sạn, 

cung cấp phương tiện cắm trại, nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ du lịch.  
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(210) 4-2011-05539 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.20 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Đàm Xuân Nhật  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà 52 Nguyễn Chí Thanh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Người dẫn đường của du lịch lữ hành; cuộc tham quan du lịch; hãng du lịch 

(trừ việc giữ chỗ khách sạn nhà trọ); tổ chức cuộc du lịch; tổ chức đi chơi trên biển; sự 
đặt chỗ cho vận chuyển hành khách.  

 
Nhóm 43: Đặt chỗ (giữ chỗ) chỗ ở tạm thời; đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; 
cung cấp phương tiện cắm trại; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-05540 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) MODEL MERCHANDISING 

INTERNATIONAL, L.P.  (US) 
144 Colonial Parkway, Yonkers, New 
York 10710, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hãng tạo mẫu cho mục đích quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, cụ thể là, tổ chức các lớp đào tạo, nghiên cứu chuyên đề, hội 
nghị và hội thảo về lĩnh vực tạo mẫu, thời trang và phát triển hình ảnh cá nhân.  

 
 

(210) 4-2011-05541 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) SHINKO WIRE CO., LTD   (JP) 

10-1, Nakahama-cho, Amagasaki-shi, 
Hyogo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Dây thép được mạ lót bằng niken; dây thép được mạ lót bằng kẽm; dây thép; 

dây sắt. 
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(210) 4-2011-05542 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần cao su Sài 

Gòn - Kymdan   (VN) 
28 Bình Thới, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm bằng cao su; gối; giường ngủ. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: nệm mouse (nệm cao su), gối, giường, tủ, bàn, ghế và 
các sản phẩm trang trí nội thất.  

 
 
 

(210) 4-2011-05544 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) LISAPHARMA S.P.A   (IT) 

Via Licinio, 11-22036 Erba (Como), 
Italy  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm chức năng 

dùng cho mục đích y tế. 
 
 
 

(210) 4-2011-05545 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) LISAPHARMA S.P.A    (IT) 

Via Licinio, 11-22036 Erba (Como), 
Italy  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm chức năng 

dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-05546 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2; 1.15.23 
(591) Đỏ, ghi, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đá Spilít  
(VN) 
Xóm Tam Quy 3, xã Hòa Tân, huyện Hà 
Trung, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 19: Đá xây dựng các loại; đá vôi, đá xẻ; đá nguyên khối; đá viên; bột đá.  
 

Nhóm 35: Mua bán đá các loại: đá nguyên khối, bột đá.  
 
 
 

(210) 4-2011-05547 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần Cung Cấp 

Giải Pháp Kỹ Thuật  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà 434, Trần Khát Chân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; dịch vụ 

trang trí nội và ngoại thất; lắp đặt hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, thang máy, 
thang cuốn cho các công trình dân dụng, công nghiệp, khu chung cư, khu đô thị, khu 
công nghiệp. 

 
 
 

(210) 4-2011-05549 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) HYPHENS PHARMA PTE LTD   (SG) 

138 Joo Seng Road #03-00 Singapore 
368361, Singapore  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-05550 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Phạm Văn Thanh   (VN) 

Xã Hồng Thuận, huyện Giao Thuỷ, tỉnh 
Nam Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05552 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) JIANGLING MOTORS CO., LTD.  

(CN) 
509, North Yingbin Road, Nanchang 
City, Jiangxi Province, P.R. China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa cho động cơ xe cộ; xử lý phòng chống gỉ cho xe cộ; 

rửa xe ô tô; tra dầu mỡ xe cộ; trạm dịch vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng); đắp lại 
lốp xe; nhồi, bọc đồ đạc bằng gỗ; làm sạch bề mặt bên ngoài toà nhà; lắp đặt và sửa chữa 
hệ thống làm nóng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05553 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) UMEDICA LABORATORIES PVT 

LTD   (IN) 
Plot. No. 221, G.I.D.C, Vapi - 396 195, 
Gujarat, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-05554 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) UMEDICA LABORATORIES PVT 

LTD    (IN) 
Plot. No. 221, G.I.D.C, Vapi - 396 195, 
Gujarat, India   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05555 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) UMEDICA LABORATORIES PVT 

LTD    (IN) 
Plot. No. 221, G.I.D.C, Vapi - 396 195, 
Gujarat, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05556 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) UMEDICA LABORATORIES PVT 

LTD    (IN) 
Plot. No. 221, G.I.D.C, Vapi - 396 195, 
Gujarat, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05557 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) UMEDICA LABORATORIES PVT 

LTD    (IN) 
Plot. No. 221, G.I.D.C, Vapi - 396 195, 
Gujarat, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-05558 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) UMEDICA LABORATORIES PVT 

LTD    (IN) 
Plot. No. 221, G.I.D.C, Vapi - 396 195, 
Gujarat, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05559 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.1.6; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Anh 

Đức   (VN) 
Đường Hùng Vương, phường Tích Sơn, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa các tông: giây vệ sinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán giấy vệ sinh và các sản phẩm từ giấy và bìa các tông.  
 
 

(210) 4-2011-05560 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.11.3 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cường Đạt   (VN) 
Xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh dùng cho phụ nữ.  
 

Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, giấy vệ sinh.  
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Nhóm 21: Tăm tre, tăm trúc. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-05562 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xám, xanh dương 
(731) LIFESTYLE RETREATS PTE LTD  

(SG) 
Block 7, Kallang Place #07-01/02, 
Kallang Basin Ind. Est., Singapore 
339153  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa). 
 
 
 
 

(210) 4-2011-05563 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xám, xanh dương 
(731) LIFESTYLE RETREATS PTE LTD  

(SG) 
Block 7, Kallang Place #07-01/02, 
Kallang Basin Ind. Est., Singapore 
339153  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng ăn uống.   
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa). 
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(210) 4-2011-05564 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) KUBLAI HOLDINGS LIMITED   (BM) 

Corner House, 20 Parliament Street, 
Hamilton HM12, Bermuda  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đánh giá kinh doanh; dịch vụ thông tin kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ 

quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn liên quan đến quản lý rủi ro (kinh doanh); dịch vụ tư 
vấn kinh doanh liên quan đến thành lập công ty; quản lý dự án kinh doanh; nghiên cứu 
dự án cho việc kinh doanh; viết luận chứng và báo cáo dự án kinh doanh; dịch vụ định 
giá kinh doanh; định giá các cơ hội kinh doanh; xác lập bản thống kê kế toán; điều tra 
kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; hỗ trợ quản lý công nghiệp hoặc thương mại; dịch 
vụ biên soạn các số liệu thống kê; dịch vụ tìm kiếm người bảo trợ; dịch vụ tư vấn quản lý 
kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; dịch 
vụ quản lý kinh doanh và tư vấn kinh doanh; dịch vụ giới thiệu kinh doanh, dịch vụ tổ 
chức các cuộc họp trong kinh doanh và kế hoạch thực hiện mạng lưới kinh doanh; thông 
tin liên quan đến dịch vụ giới thiệu kinh doanh; thông tin liên quan đến các cuộc gặp gỡ 
trong kinh doanh và thiết lập mạng lưới kinh doanh; cung cấp các phương án khuyến 
khích và thông tin liên quan đến các phương án khuyến khích; biên tập dữ liệu bao gồm 
biên tập dữ liệu điện tử; phân tích giá thành; dự toán kinh tế; thăm dò ý kiến dư luận, 
thông tin số liệu thống kê; quản lý tư liệu bằng máy tính; lưu giữ hồ sơ công ty; dịch vụ 
khuyến mãi, quảng cáo và tiếp thị; tổ chức, sắp xếp và điều hành các cuộc triển lãm, 
triển lãm thương mại, các cuộc trưng bày vì mục đích kinh doanh; cung cấp và phổ biến 
thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên bao gồm cả tài liệu quảng cáo liên quan đến 
các cuộc triển lãm, triển lãm thương mại và các cuộc trưng bày; cung cấp và phổ biến 
thông tin, sự hỗ trợ và tư vấn về thương mại cho các cuộc triển lãm, người tham dự, 
khách đến thăm và các nhà triển lãm; bao gồm các thông tin đó được cung cấp bằng điện 
tử, bao gồm trên trang điện tử.  

 
 

(210) 4-2011-05567 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) RGB SYSTEMS, INC.   (US) 

1230 South Lewis Street, Anaheim, 
California 92805, United States  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn, cụ thể là, thiết bị ghép nối máy tính, thiết bị khuếch đại 

hình ảnh và âm thanh, bộ chuyển mạch tín hiệu âm thanh và hình ảnh, thiết bị chuyển 
mạch tín hiệu ma trận, thiết bị chuyển mạch tín hiệu ma trận qua cáp quang, thiết bị thu 
và phát hình ảnh, âm thanh và tín hiệu điều khiển qua mạng cáp xoắn đôi không có lớp 
vỏ bọc kim loại chống nhiễu, thiết bị thu và phát hình ảnh, âm thanh và tín hiệu điều 
khiển bằng cáp quang, thiết bị phát hiệu chuẩn hình ảnh và âm thanh, thiết bị khuếch đại 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1007 

âm thanh, thiết bị khuếch đại âm thanh mạch cộng, thiết bị tiền khuếch đại dùng cho mi-
crô có tín hiệu mức độ thấp, thiết bị trộn tiếng dùng cho mi-crô, thiết bị điều khiển âm 
lượng và âm thanh, thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh kỹ thuật số, mi-crô, cáp đồng trục có 
độ phân giải cao dùng để truyền phát hình ảnh, cáp quang truyền phát âm thanh và hình 
ảnh, cáp truyền dẫn âm thanh, cáp truyền dẫn hình ảnh, cáp truyền dẫn tín hiệu điều 
khiển, cáp đôi xoắn không bọc dùng trong truyền phát âm thanh hoặc hình ảnh, bộ điều 
hợp âm thanh, bộ điều hợp hình ảnh, bộ điều hợp tín hiệu điều khiển, thiết bị kết nối 
hình ảnh, thiết bị kết nối âm thanh và thiết bị kết nối tín hiệu điều khiển; thiết bị đổi và 
thiết bị xử lý tín hiệu, cụ thể, thiết bị đổi tia quét từ máy tính sang hình, thiết bị đếm gộp 
giữa máy phát hình ảnh và thiết bị đầu vào, thiết bị ghi và thiết bị phát hình ảnh có độ 
phân giải cao, thiết bị giải mã hình ảnh, thiết bị chuyển mã hình ảnh, thiết bị chuyển đối 
tín hiệu điều khiển, phím điều chỉnh hình ảnh, thiết bị xử lý hình ảnh đa màn hình, thiết 
bị xử lý hình ảnh treo tường, thiết bị đổi tiêu chuẩn hình ảnh, thiết bị chuyển đổi hình 
ảnh đồng bộ, thiết bị ổn định chất lượng hình ảnh, thiết bị chuyển đổi từ hình ảnh điện 
toán sang hình ảnh kỹ thuật số, thiết bị chuyển đổi từ hình ảnh kỹ thuật số sang hình ảnh 
điện toán, và thiết bị chuyển đổi từ âm thanh ổn định sang âm thanh không ổn định; 
bảng điều khiển điện và kỹ thuật số, cụ thể là bảng điều khiển phím và bảng điều khiển 
cảm ứng; thiết bị xử lý điều khiển hệ thống nghe nhìn; bộ điều khiển qua mạng cứng; 
phần mềm kiểm tra và đánh giá hình ảnh và âm thanh; phần mềm điều khiển và giám sát 
thiết bị nghe nhìn; phần mềm định dạng bảng điều khiển; phần mềm định dạng thiết bị 
nghe nhìn; linh kiện của thiết bị nghe nhìn, cụ thể là, bảng kết nối nghe nhìn, thiết bị giữ 
dây cáp cho các thiết, bị nghe nhìn, bảng kết nối âm thanh, bảng kết nồi hình ảnh, bảng 
kết nối điện thoại và dữ liệu, bảng kết nối tín hiệu điều khiển, bảng kết nối năng lượng 
điện; thiết bị khung dùng cho phần cứng của thiết bị nghe nhìn; hệ thống điện tử dùng để 
truyền các tín hiệu đồ họa của máy tính, hình ảnh, âm thanh và tín hiệu điều khiển qua 
mạng giao thức Internet, cụ thể là thiết bị mã hóa và giải mã hình ảnh và âm thanh; hệ 
thống ghi và phát lại các tín hiệu đồ họa máy tính, tín hiệu hình ảnh và âm thanh, cụ thể 
là thiết bị mã hóa và thiết bị giải mã, thiết bị ghi và phần mềm điều khiển âm thanh và 
hình ảnh.  

 
 

(210) 4-2011-05568 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh    (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05569 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh    (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05570 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh    (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05571 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A19.13.21; 26.4.9; 26.3.2 
(591) Đỏ, tím, tím nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh    (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05572 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.2; 1.15.23; 25.5.2; 26.7.25; 
A24.15.13 

(591) Tím, hồng, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây    (VN) 
80 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05573 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1; A5.3.13; A5.3.14; 1.15.23; 
26.3.2; 26.13.25 

(591) Xanh dương, xanh nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

T&C Thăng Long   (VN) 
Số 14B, ngách 55 ngõ 291 Lạc Long 
Quân, tổ 8, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương 
thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  
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(210) 4-2011-05574 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.5.16; 26.5.1; A5.1.5 
(591) Đỏ, hồng, xanh sẫm, xanh lá cây, xanh 

nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ INTECHPHARM   (VN) 
Tổ 2, xóm Bến, thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05575 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát   (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương 
thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-05576 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát   (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 
thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-05577 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát   (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05578 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát   (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05579 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Hoàng Đình Dương  (VN) 

Bình Xuyên, Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, nước rửa vệ sinh cá nhân 

(mỹ phẩm).  
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(210) 4-2011-05580 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Hoàng Đình Dương   (VN) 

Xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2011-05581 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Hoàng Đình Dương   (VN) 

Xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-05582 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, 

phân bón có chứa nitơ.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-05583 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.1.1; A26.4.6; 26.1.5; 24.15.1 
(591) Xanh dương sẫm, xanh lá cây, xanh 

dương nhạt, đỏ, vàng, đen, kem nhạt, 
trắng, ghi 

(731) Nguyễn Thị Hải Yến  (VN) 
Số nhà 20, ngõ 129, đường Trương Định, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05584 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 24.15.21; 2.9.22 
(591) Xanh dương sẫm, xanh lá cây, đỏ, vàng, 

trắng 
(731) Nguyễn Thị Hải Yến   (VN) 

Số nhà 20, ngõ 129, đường Trương Định, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05585 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GRACURE PHARMACEUTICALS 

LTD.   (IN) 
E-1105, Industrial Area, Phase-III, 
Bhiwadi, (Raj.), India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-05586 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Bảo 

Lâm   (VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05588 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 85/211,755 06.01.2011 US 

  
(731) ENERGY MAINTENANCE SERVICES 

GROUP I, LLC    (US) 
2000 Bering Drive, Suite 600, Houston, 
Texas 77057, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý sinh học nước và nước thải.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05589 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 85/212,223 06.01.2011 US 

(531) 24.15.1 
(731) ENERGY MAINTENANCE SERVICES 

GROUP I, LLC    (US) 
2000 Bering Drive, Suite 600, Houston, 
Texas 77057, United States of America   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý sinh học nước và nước thải.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-05590 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đỏ đậm, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần đầu tư Bất 
Động Sản Việt Nam   (VN) 
Số 27 ngách 41 ngõ 184 phố Hoa Bằng, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư kinh doanh bất động sản, hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản; 

sàn giao dịch bất động sản.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05591 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.1.8; A3.1.24; A5.5.22 
(591) Đen, trắng, vàng, vàng nâu, xanh dương, 

xanh tím, hồng 
(731) Trần Thị Cẩm Tú   (VN) 

Số 125B Pasteur, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giầy dép. 

 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-05592 

 
(220) 

 
29.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
  
(731) Trần Văn Quyết   (VN) 

Số 31, ngách 173/68/41, Hoàng Hoa 
Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ lữ hành quốc tế; đại lý bán vé máy bay; dịch 

vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ cho thuê xe ô tô. 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-05593 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thời trang 

Tracy   (VN) 
P906 tòa nhà Pacific Place, 83B Lý 
Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay. 
 

Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giầy dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán túi xách tay, mũ nón, giầy dép.  
 
 
 

(210) 4-2011-05594 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng, da cam, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Công nghệ 
và Dịch vụ Trực tuyến DECO  
(VN) 
Tầng 5, tòa nhà in Công Đoàn, Số 17/167 
Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính, dịch vụ giải trí.  

 
 
 

(210) 4-2011-05595 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Việt 
Nhật  (VN) 
104/3/14 Lê Văn Thọ, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuyết đại âm thanh (amplifiers); loa thùng; micro, đầu máy karaoke các 

loại (đầu đa hình), máy lọc tiếng (equalizer); bộ trộn âm (mixer).  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-05596 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.5; 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần lọc hoá dầu 

Nam Việt  (VN) 
Lầu 7 cao ốc YOCO, số 41 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; dung môi hóa chất; phân bón; nhựa tổng hợp dạng thô; 

nhựa nhân tạo dạng thô.  
 

Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn; xăng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán đấu giá tài sản; mua bán: nhiên liệu rắn, lỏng, khí, xăng, dầu, 
phân bón, hóa chất, chất dẻo dạng nguyên sinh, tơ, sợi, lương thực, thực phẩm, đồ uống.  

 
Nhóm 39: Truyền tải điện; vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ, đường biển; đại 
lý vận tải đường biển; đại lý tàu biển; dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05597 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.18; 2.9.14; A5.5.20; 2.7.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần lọc hoá dầu 

Nam Việt  (VN) 
Lầu 7 cao ốc YOCO, số 41 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 01: Dung môi hoá chất. 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-05598 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần lọc hoá dầu 

Nam Việt  (VN) 
Lầu 7 cao ốc YOCO, số 41 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Dung môi hóa chất.  

 
 
 

(210) 4-2011-05599 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần lọc hoá dầu 

Nam Việt  (VN) 
Lầu 7 cao ốc YOCO, số 41 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Dung môi hoá chất. 

 
 
 

(210) 4-2011-05600 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần lọc hoá dầu 

Nam Việt  (VN) 
Lầu 7, cao ốc YOCO, số 41 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Dung môi hóa chất.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-05601 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần lọc hoá dầu 

Nam Việt   (VN) 
Lầu 7, cao ốc YOCO, số 41 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Dung môi hoá chất. 

 
 

(210) 4-2011-05602 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) ENN GROUP CO., LTD.    (CN) 

Huaxiang Road, Langfang Economic & 
Technological Development Zone, Hebei 
Province, P.R.China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; dịch vụ lập kế hoạch quảng cáo; dịch vụ quản lý thương 

mại về việc cấp giấy phép cho hàng hóa và dịch vụ cho người khác; dịch vụ quản lý công 
việc biểu diễn của nghệ sỹ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ cho thuê tàu thuyền; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ 
cung cấp người lái xe; dịch vụ cho thuê quần áo lặn; dịch vụ phân phối năng lượng; dịch 
vụ tổ chức các buổi tham quan (du lịch); dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ văn 
phòng du lịch (trừ việc đặt chỗ khách sạn); dịch vụ hướng dẫn du lịch.  

 
Nhóm 41: Tổ chức các buổi biểu diễn (dịch vụ ông bầu); sản xuất phim; sản xuất các 
chương trình biểu diễn; dịch vụ trình chiếu phim; dịch vụ viết kịch bản (phim, kịch); 
dịch vụ sáng tác nhạc; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; dịch vụ phòng hoà 
nhạc; dịch vụ câu lạc bộ mang tính giải trí hoặc giáo dục.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ văn phòng cung cấp chỗ ở tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ quầy bán rượu; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ 
nhà ở cho người hưu trí (nhà dưỡng lão).   

 
Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ vật lý trị liệu; nhà an dưỡng; 
thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (massage).  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-05603 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.13 
(591) Đỏ, đỏ cam, trắng, xanh nước biển 
(731) SHENG TONG TECHNOLOGY CO., 

LTD.   (TW) 
No.21, Ln. 57, Jhengnan 1st St., 
Yongkang Dist., Tainan City 710, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng khi cưỡi 

ngựa hoặc đi xe đạp; mắt kính dùng cho mũ bảo hiểm; kính bảo hộ; mũ bảo hộ phòng 
chống tai nạn.  

 
 
 

(210) 4-2011-05605 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần BIBICA  (VN) 

443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 

 
 
 

(210) 4-2011-05607 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Minh Khôi  (VN) 

K 57, đường A12, phường Thống Nhất, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, thông tin về vận tải, đóng gói 

hàng hóa.  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-05608 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH WOOSUNG Việt 

Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Bàu Xéo, xã Sông 
Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi, thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, thức ăn gia cầm, chất 

phụ gia cho thức ăn gia súc không dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2011-05609 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.3 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ Hoàng 
Kiên   (VN) 
Số 488, ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện xe gắn máy. 

 
 

(210) 4-2011-05611 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Hoá chất và 

Vật liệu xây dựng Quốc Huy 
Anh   (VN) 
38A Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Cầu chì điện; bộ nối cáp điện và ống dẫn điện của dây cáp và dây điện không 

làm bằng kim loại; mối nối cầu chì; bộ nối điện và dây điện trong bộ nối điện; bộ ngắt 
điện có giá đỡ; dây cáp điện không bằng kim loại. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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Nhóm 17: Vật liệu cách điện, cách nhiệt bằng sứ. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-05612 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Hoá chất và 

Vật liệu xây dựng Quốc Huy 
Anh    (VN) 
38A Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Cầu chì điện; bộ nồi cáp điện và ống dẫn điện của dây cáp điện và dây điện 

không làm bằng kim loại; mối nổi cầu chì; bộ nối điện và dây điện trong bộ nồi điện; bộ 
ngắt điện có giá đỡ; dây cáp điện không bằng kim loại.   

 
Nhóm 17: Vật liệu cách điện, cách nhiệt bằng sứ, thuỷ tinh hoặc composite; vật liệu 
ngăn cản sự phát xạ nhiệt; vật liệu không dẫn nhiệt để giữ nhiệt; vật liệu đóng gói hàng 
bằng cao su hoặc bằng chất dẻo; vật liệu cách âm, vật liệu dùng để bao gói không thấm 
nước; sợi thủy tinh để ngăn cách nhiệt; các chất cách nhiệt, cách điện dùng để bảo vệ toà 
nhà khỏi bị ẩm; sơn cách điện, cách nhiệt.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05613 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  

(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-05614 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  

(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-05615 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đô thị VIET 
LAND  (VN) 
Số 01, khu C, công ty cổ phần xây dựng 
số 6 Thăng Long, xã Kim Nỗ, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản, quản lý bất động sản, đánh giá tài chính bất 

động sản, kinh doanh (mua bán) bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế, khảo sát địa hình, địa chất thủy văn, đo đạc công 
trình, thí nghiệm.  

 
 
 

(210) 4-2011-05616 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Kiến Việt   (VN) 

437/2 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-05617 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) WOCKHARDT LIMITED   (IN) 

Wockhardt Towers, Bandra Kurla 
Complex, Bandra (East), Mumbai 400 
051, India  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-05618 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH Long Huei  (VN) 

Số 23 đường ĐT743, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hộ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mũ bảo hiểm, mũ bảo hộ.  
 
 

(210) 4-2011-05619 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.1.1 
(591) Đen, trắng, da cam 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại quảng cáo M.BRAND   (VN) 
354/66 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ tiếp thị (marketing) nhằm mục đích 

thương mại; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ tư vấn xây dựng và phát triển thương 
hiệu.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất và ngoại thất.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-05620 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH BZT U.S.A   (VN) 

87C Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 
 
 

(210) 4-2011-05621 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.13.1; 26.1.2 
(591) Vàng, đen, trắng, đỏ, xanh da trời, tím, 

da cam, xanh lam, hồng, hồng nhạt 
(731) Công ty TNHH Hưng Nam Thịnh  

(VN) 
94/1052D Dương Quảng Hàm, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm. 

 
 
 

(210) 4-2011-05622 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thế kỷ Ngày nay   (VN) 
6 đường 7A, cư xá Bình Thới, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị trang trí nội ngoại thất xe ô tô; mua bán phụ tùng xe ô tô; 

mua bán phụ tùng xe gắn máy; mua bán lốp (vỏ xe). 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-05623 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển HUY LINH  (VN) 
27 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy hoàn thiện sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-05624 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; 26.13.25; 25.1.25; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Thảo 
Quỳnh  (VN) 
15 đường số 1, khu phố 1, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 

 
 

(210) 4-2011-05625 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Đất Việt  (VN) 
5.11 cao ốc Thịnh Vượng - Intresco, số 
531 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 
Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Kim cương, vàng thô hoặc vàng  lát, thỏi kim loại quý, thô hoặc bán thành 

phẩm, đồ nữ trang, đá quý. 
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động, thông tin liên lạc bằng máy vi tính, 
truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính, thông tin về liên lạc viễn thông, hãng thông 
tấn, truyền qua vệ tinh. 

 
 

(210) 4-2011-05626 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(591) Nâu (540) 

 
(731) Hộ kinh doanh Đề Khúc  (VN) 

109/2 Trần Quốc Toản, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05627 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Nâu 

(540) 

 
(731) Hộ kinh doanh Đề Khúc   (VN) 

109/2 Trần Quốc Toản, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05628 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Nâu 

(540) 

  
(731) Hộ kinh doanh Đề Khúc   (VN) 

109/2 Trần Quốc Toản, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05630 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản Xuất - 
Thương Mại Khang Ngân Long  
(VN) 
25A Hậu Giang, phường 2, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa hình, đầu đĩa tiếng, đầu karaoke, ampli, loa, micro.  
 

Nhóm 35: Mua bán linh kiện, phụ kiện điện tử, thiết bị viễn thông, hàng kim khí điện 
máy, đèn, quạt.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-05631 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1; A16.1.5 
(591) Trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH Đầu Tư và 

Quảng Cáo Cát Tiên Sa   (VN) 
142/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim, dàn dựng buổi biểu diễn, giải trí truyền hình, dàn dựng chương 

trình phát thanh và truyền hình.  
 
 

(210) 4-2011-05632 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công Ty TNHH MGA Việt Nam  

(VN) 
1/2/5 Giang Văn Minh, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy phát điện.  

 
 

(210) 4-2011-05633 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công Ty cổ phần NIKKO Việt 

Nam  (VN) 
Số 27 Nguyễn Trường Té, phường 
Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện để điều chỉnh, thiết bị điện để chuyển mạch; thiết bị và dụng cụ 

điện như: dây điện, dây cáp điện, ổ cắm điện, hộp nối đầu dây (điện), ống nối cho dây 
cáp điện, tụ điện, cái ngắt mạch điện, bộ đóng mạch điện, cuộn dây điện, đầu nối dùng 
cho dây điện, bộ nối (điện), công tắc điện, bảng điều khiển (điện), bộ đổi điện, bộ chỉnh 
lưu dòng điện, thiết bị ngắt hồ quang điện, bảng phân phối (điện), tủ phân phối (điện), 
bảng điều khiển phân phối (điện), ống dẫn dây điện, rơle điện, hộp cầu dao điện (điện).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-05635 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.15.15 
(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 

Mốt Quốc Tế  (VN) 
219/48 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-05636 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Cơ sở Tiến Đạt   (VN) 

403 Bùi Đình Tuý, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-05637 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Cơ sở Tiến Đạt    (VN) 

403 Bùi Đình Tuý, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-05638 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 15.7.1; 3.7.17; A1.1.9 
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tứ Phương Việt 
Nam  (VN) 
Số 3, ngõ 115, phố Định Công, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(511)   Nhóm 11: Máy và thiết bị làm lạnh dùng trong công nghiệp; tháp giải nhiệt.  
 
 

(210) 4-2011-05639 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.9 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tứ Phương Việt 
Nam   (VN) 
Số 3, ngõ 115, phố Định Công, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 11: Máy và thiết bị làm lạnh dùng trong công nghiệp; tháp giải nhiệt.  

 
 

(210) 4-2011-05640 (220) 29.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) NINE WEST DEVELOPMENT 

CORPORATION   (US) 
1007 Orange Street, Suite 225, 
Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da, và hàng hóa được làm bằng các vật liệu này và không được xếp 

vào các nhóm khác (bao gồm ví tiền, cặp (túi đeo vai học sinh), túi đeo vai, túi đeo, hộp 
bằng da hay bìa giả da, ví dạng gập, ví da, ví đựng chìa khóa (đồ da), vali, cặp dẹt đựng 
tài liệu, túi đi chợ, ba lô, túi đeo lưng, túi đeo lưng hoặc đeo vai, ví hay ví dạng hộp đựng 
đồ trang điểm không để cố định); da động vật, da thuộc; rương (hòm) và túi du lịch; «, 
dù và gậy chống; roi da, yên cương và bộ đồ yên cương; túi xách.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ (tất cả không bao gồm trong các nhóm khác).  

 
 

(210) 4-2011-05641 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
và dịch vụ Sóng Nhạc  (VN) 
104 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: loa, máy tăng âm, đầu đọc kỹ thuật số, đầu máy hát karaoke, ống 
nói (micro), máy phát hình (tivi), bộ đàm, bộ phát sóng vô tuyến điện, thiết bị viễn 
thông. 

 
 
 

(210) 4-2011-05643 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại dây cáp điện 
Thăng Long  (VN) 
418/4F Trần Phú, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện, cáp dẫn điện. 

 
 
 

(210) 4-2011-05646 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) NEC CORPORATION   (JP) 

7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính bảng; thiết bị trợ giúp cá nhân cầm tay kỹ thuật số (PDA).  

 
 
 

(210) 4-2011-05647 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  
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(210) 4-2011-05648 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.21 
(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-05649 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  
(731) MEDOCHEMIE LIMITED  (CY) 

1-10 Constantinoupoleos str., CY 3505 
Limassol - Cyprus  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng cho người.  

 
 
(210) 

 
4-2011-05650 

 
(220) 

 
30.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
  (540) 

 
(731) MEDOCHEMIE LIMITED.   (CY) 

1-10 Constantinoupoleos str., CY 3505 
Limassol - Cyprus    

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-05651 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.3; A3.7.24; A3.7.25 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khang Bảo Nam  
(VN) 
38 Cây Trâm, phường 9, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-05652 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1; 1.17.11 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Thanh Thế  (VN) 
Lô 11, biệt thự 1 bán đảo Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, môi giới bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-05653 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.5.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nha khoa DDC  
(VN) 
2C Nguyễn Bình, phường Đổng Quốc 
Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 44: Nha khoa (nghề chữa răng).  

 
 

(210) 4-2011-05654 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại DO MA VI NA  (VN) 
107 Trần Minh Quyền, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Vali, túi xách.  
 

Nhóm 35: Mua bán vali, túi xách.  
 
 

(210) 4-2011-05655 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.14; 26.1.2; 5.7.21; A5.7.23 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại DO MA VI NA  (VN) 
107 Trần Minh Quyền, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

Nhóm 35: Mua bán kem lạnh.  
 
 

(210) 4-2011-05656 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.21; A5.7.23 (540) 

  

(731) Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Lạng Sơn  (VN) 
Số 438, đường Bà Triệu, phường Đông 
Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn  

 
(511)   Nhóm 31: Na quả. 
 

Nhóm 35: Mua và bán na quả.  
 
 

(210) 4-2011-05658 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.13.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.3.1 
(591) Đỏ, xám đen, xám trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư Vinh Khang   (VN) 
330 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược: thuốc khử độc (thuốc lọc máu); chế phẩm hóa học dùng 

trong ngành y; chế phẩm chẩn đoán dùng trong ngành y; chế phẩm trị vết bỏng; thực 
phẩm ăn kiêng dùng trong y học; nguyên tố phóng xạ dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế: que thử dùng trong ngành y; giường có kết cấu đặc 
biệt dùng trong ngành y; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán dùng trong ngành y; 
thiết bị phân tích dùng trong ngành y; thiết bị điều trị bằng tia X.  

 
 

(210) 4-2011-05659 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.5; 4.5.2; 16.3.13 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư Vinh Khang   (VN) 
330 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và các hàng hóa làm bằng vật liệu này không được xếp trong 
nhóm khác; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc các tông; biển quảng cáo (tranh cổ động, áp 
phích) bằng giấy hoặc bìa cứng; áp phích quảng cáo; sản phẩm của ngành in; giấy để bao 
gói; tờ quảng cáo.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ), sản phẳm bằng gỗ; đồ mỹ nghệ bằng gỗ hoặc 
bằng sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ gỗ mỹ thuật; đồ gỗ văn phòng; đồ gỗ trường học; 
đồ gỗ trang trí nội thất; đồ gỗ.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo: quảng cáo; quảng cáo bằng truyền hình; giới thiệu sản phẩm; phát 
hành các tài liệu quảng cáo; dịch vụ market cho mục đích quảng cáo; quan hệ công 
chúng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05662 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.15.15 
(591) Trắng, tím sen, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Bảo  (VN) 
24 B Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Cầu chì trung thế; cầu chì hạ thế. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05663 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 3.7.17 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Lê Anh   (VN) 
Số 17A Phan Đình Phùng, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 39: Đại lý du lịch, tổ chức chuyến du lịch, lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, vận tải 

hành khách, vận tải hàng hoá.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ.  
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(210) 4-2011-05664 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Tân 
Quang   (VN) 
Thôn Bắc Cường, thị trấn Thổ Tang, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 20: Đệm, đệm lò xo, gối, gối ôm; giường, tủ.  
 

Nhóm 24: Chăn, ga (tấm ga bằng vải dùng để phủ lên đệm), vỏ nệm, rèm cửa bằng vải, 
vỏ gối làm bằng vải; màn chống muỗi. 

 
 

(210) 4-2011-05665 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Tân 
Quang   (VN) 
Thôn Bắc Cường, thị trấn Thổ Tang, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm; đệm lò xo; gối, gối ôm, giường, tủ.  
 

Nhóm 24: Chăn, ga (tấm ga bằng vải dùng để phủ lên đệm); vỏ nệm; rèm cửa bằng vải; 
vỏ gối làm bằng vải, màn chống muỗi.  

 
 

(210) 4-2011-05666 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 15.7.1; 18.1.21; 
26.3.23 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí công 
nghiệp Sài Gòn   (VN) 
Lô 12A đường số 9, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy cán; máy cán tôn dập vòm; máy cán dạng sóng tôn; máy dập vòm; máy 

dập viền; máy chấn; máy cán tôn giả ngói; máy úp góc; máy ốp nóc; máy cán cửa cuốn; 
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máy ép (dùng trong công nghiệp); máy cắt (xẻ); xả cuốn tự động (bộ phận của máy 
móc); máy gấp mí. 

 
 

(210) 4-2011-05669 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A23.3.5 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Nam  (VN) 
28/27/7 Phan Tây Hồ, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bao cao su, gel bôi trơn. 

 
 

(210) 4-2011-05670 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 25.1.6; 24.15.1; 8.7.5 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen, 

vàng, cam 
(731) Hộ kinh doanh cá thể bánh 

tráng bò bía Đạo Đức   (VN) 
Số 18 đường 38, khu phố 8, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng gạo; bánh tráng bò bía; phở khô.  

 
 

(210) 4-2011-05671 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần hoá mỹ phẩm 

Xuân Thịnh   (VN) 
54A Huỳnh Phan Hộ, phường Trà An, 
quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem tẩy trắng da (mỹ phẩm); kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); kem trị nám 

(mỹ phẩm); kem trị mụn (mỹ phẩm); kem tẩy tế bào chết (mỹ phẩm); sữa rửa mặt trắng 
da (mỹ phẩm); gel mặt nạ hút mụn (mỹ phẩm).  
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(210) 4-2011-05672 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) TAKEDA PHARMACEUTICAL 

COMPANY LIMITED   (JP) 
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-05673 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) TAKEDA PHARMACEUTICAL 

COMPANY LIMITED    (JP) 
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-05674 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) TAKEDA PHARMACEUTICAL 

COMPANY LIMITED    (JP) 
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-05682 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH £ ĐÔ RA  (VN) 
71/2 Hoàng Văn Thụ, phường Vạn 
Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm; mua bán vải, hàng may sẵn, giày dép; bán buôn 
thực phẩm; bán buôn đồ uống.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, đào tạo (cung cấp thông tin về lĩnh vực giáo dục, đào 
tạo trực tuyến và không trực tuyến; tổ chức các cuộc thi (giáo dục); thư viện.  

 
 

(210) 4-2011-05683 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 15.7.1; A15.7.2 
(591) Đỏ, đen, xám, trắng 
(731) REED TRADEX COMPANY   (TH) 

32nd fl., Sathorn Nakorn Tower, 100/68-
69 North Sathon Road, Silom, Bangrak, 
Bangkok 10500 Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức triển lãm (cho mục đích thương mại hoặc cho mục đích 

quảng cáo). 
 
 

(210) 4-2011-05684 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, tím 
(731) Công ty TNHH thực phẩm dinh 

dưỡng Vita   (VN) 
37/36 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; sữa tươi; sữa bột; sữa cô đặc; sữa đậu nành.  

 
 

(210) 4-2011-05686 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Thuật  (VN) 
Số 145 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ công chứng; dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ; tư vấn về an ninh; dịch 

vụ trọng tài phân xử; dịch vụ vệ sĩ.  
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(210) 4-2011-05687 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Minh Quang  (VN) 
Thôn Phú Thịnh, Minh Phú, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ ván; gỗ lát sàn; gỗ xây dựng; thanh gỗ để ốp tường; gỗ xẻ; tấm ván (gỗ 

dùng cho xây dựng). 
 
 

(210) 4-2011-05688 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Đỗ Minh Quang   (VN) 

Thôn Phú Thịnh, Minh Phú, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Gỗ ván; gỗ lát sàn; gỗ xây dựng; thanh gỗ để ốp tường; gỗ xẻ; tấm ván (gỗ 

dùng cho xây dựng). 
 
 

(210) 4-2011-05689 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 18.3.21; 18.3.23; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty cổ phần VINPEARL 

(VINPEARL JSC)  (VN) 
Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng bá du lịch; dịch vụ bán hàng lưu niệm, hàng thủ 

công mỹ nghệ truyền thống cho khách du lịch, cụ thể là: giỏ, đĩa, khay làm bằng mây tre 
đan.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; đại lý du lịch; tổ chức chuyến du lịch; vận tải hành 
khách theo hợp đồng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí thể thao như chơi gôn, quần vượt, thuyền buồm; tổ 
chức các sự kiện, các hoạt động thể thao và văn hoá; tổ chức chương trình biểu diễn thời 
trang và ca múa nhạc; chiếu phim điện ảnh và phim video.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; biệt thự, nhà khách, nhà nghỉ (dịch vụ lưu trú tạm thời); 
nhà hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ cho khu nghỉ dưỡng (spa resort).  

 
 

(210) 4-2011-05690 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.1.22 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJI   (VN) 
Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, kim cương, kim loại quí.   

 
 

(210) 4-2011-05691 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Hoàng Đình Dương   (VN) 

Xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05692 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Hoàng Đình Dương    (VN) 

Xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05693 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Hoàng Đình Dương   (VN) 

Xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05694 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Hoàng Đình Dương    (VN) 

Xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05695 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Hoàng Đình Dương    (VN) 

Xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05696 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 7.15.1; 7.15.22 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư phát triển khoa học 
kỹ thuật dược phẩm A.N.Z Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05697 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 17.2.17; A11.3.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh cốm, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05698 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A19.13.21; A5.7.22; A5.3.14; 1.15.21; 
26.11.3; 26.4.9 

(591) Đỏ, vàng, da cam, hồng sẫm, xanh lá 
cây, xanh dương, kem nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS - FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-05699 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A19.13.21; 1.15.21; A5.7.22; 26.11.3; 
26.4.9 

(591) Đỏ, vàng, da cam, tím sẫm, hồng sẫm, 
xanh dương, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS - FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05700 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2011-05701 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, cacao, bánh, kẹo, gạo.  
 
 

(210) 4-2011-05702 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, dầu ăn thực vật, cá (đã chế biến), thịt, gia cầm (đã 

chế biến).  
 
 

(210) 4-2011-05703 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, dầu ăn thực vật, cá (đã chế biến), thịt, gia cầm (đã 

chế biến).  
 
 

(210) 4-2011-05704 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Lê Ngân  
(VN) 
71/2 Tân Thành, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 21: Cây lau nhà; chậu vắt nước cây lau nhà; cán cây lau nhà; giẻ lau dùng cho cây 
lau nhà; giá để treo cây lau nhà; chổi quét bụi dùng trong gia đình. 

 
 
 

(210) 4-2011-05705 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Phạm Văn Tuyến   (VN) 
Xóm Tàu Tượng, thôn Bá Dương Nội, xã 
Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh, phòng khám đông y.  
 
 
 

(210) 4-2011-05707 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) SMS TOBACCO TRADING   (MY) 

No. 28, Jalan Teratai J4/3, Taman Indah 
Jaya, 36000 Teluk Intan, Perak, 
Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá các loại.  

 
 
 

(210) 4-2011-05711 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) IP HOLDINGS UNLTD. LLC   (US) 

1450 Broadway, New York, New York 
10018, United States  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Đồ đeo mắt cụ thể là kính râm, kính mắt, hộp đựng và các bộ phận của chúng. 
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(210) 4-2011-05712 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Tổng công ty cổ phần dịch vụ 

tổng hợp Dầu khí   (VN) 
Lầu 6 tòa nhà Petro Vietnam số 1 -5 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Âu Cơ (AUCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 04: Cồn dùng làm nhiên liệu; nhiên liệu; hỗn hợp nhiên liệu khí hóa; khí đông đặc 

(nhiên liệu); dầu nhiên liệu; gas nhiên liệu.  
 

Nhóm 16: Bao bì gồm: túi bằng nhựa để bao gói; màng nhựa để bao gói.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử, đại lý mua bán hàng hóa: trang thiết bị văn 
phòng, thiết bị viễn thông, phương tiện vận tải, xe chuyên dùng, phân đạm, hóa chất 
dùng trong nông nghiệp, đại lý kinh doanh xăng dầu; mua bán máy tính, linh kiện máy 
tính, thiết bị tin học, phần mềm máy tính, thiết bị nghe nhìn, nhiên liệu sinh học, cồn 
công nghiệp, cồn nhiên liệu, nhiên liệu, khí hóa lỏng; mua bán hạt nhựa polypropylene; 
mua bán xơ sợi polyester.  

 
Nhóm 36: Cho thuê văn phòng; mua bán nhà ở; mua bán bất động sản; cho thuê bất 
động sản; cho thuê tài chính; đầu tư vốn; dịch vụ khai thuê hải quan. 

 
Nhóm 37: Sữa chữa, bảo dưỡng công trình công nghiệp; dịch vụ vệ sinh khu nhà và công 
trình (dịch vụ vệ sinh bên ngoài và bên trong tòa nhà).  

 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi, mặt bằng, nhà xưởng, phương tiện vận tải; kinh doanh vận 
tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải đa phương thức; chiết nạp khí hỏa lỏng; đại lý bán vé máy 
bay, tàu hỏa; dịch vụ kiểm đếm và giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp suất ăn (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2011-05713 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh biển, đỏ 
(731) Công ty cổ phần SU MI VI NA  

(VN) 
101/50A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ (đều bằng gỗ).  
 

Nhóm 35: Mua bán: bàn, ghế, giường, tủ, ghế sofa. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-05715 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.15; 1.15.3; 3.7.17; 26.4.4; A5.5.20; 
A3.7.24 

(591) Xanh dương, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Sơn 
Petrolimex   (VN) 
Phòng 908, tầng 9, cao ốc Centre Point, 
số 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

Nhóm 35: Mua bán sơn, sơn màu và véc ni; mua bán xăng dầu và các sản phẩm liên 
quan (trừ mua bán gas); mua bán nông, lâm sản nguyên liệu; mua bán cao su; mua bán 
kim loại và quặng kim loại; mua bán đồ dùng cho gia đình; mua bán máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy công nghiệp.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ giao nhận hàng hóa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05716 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm VIMEDIMEX  (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-05717 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
(210) 

 
4-2011-05718 

 
(220) 

 
30.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-05719 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-05720 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-05721 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bến Tre   (VN) 
6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05722 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bến Tre  (VN) 
6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05724 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đỏ, xám, xám đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Thái Bình   (VN) 
26B Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng (không dùng cho mục đích y tế); xà phòng.  
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng.  
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(210) 4-2011-05725 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh lam, trắng, da cam 
(731) Công ty cổ phần tổng công 

ty đầu tư xây dựng và 
thương mại Hùng Vương  (VN) 
Số nhà 52, đường Lê Thái Tổ, phố Phúc 
Thịnh, phường Phúc Thành, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt; thép xây dựng.  
 

Nhóm 19: Cát; gạch; xi măng; đá xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, dược phẩm, thiết bị y tế; xuất khẩu vôi (vật liệu 
xây dựng).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ khai thác đá xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-05726 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) FRANCESTLE CONFECTIONERIES 
(M) SDN BHD   (MY) 
No. 162 Jalan Sg. Rasa 27, Sg. Rasa 
Industrial Area, 41300 Klang, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Sôcôla và các sản phẩm liên quan đến sôcôla như: kẹo sôcôla, thanh sôcôla, 

sôcôla có nhân; thanh kẹo nuga có sôcôla, kẹo dodol có sôcôla (kẹo làm từ dừa, bột gạo 
và đường), kẹo trái cây có sôcôla, kẹo có nhân sôcôla, sôcôla sữa, sôcôla đen; đồ uống 
làm từ sôcôla, thực phẩm ăn nhanh làm từ sôcôla; bánh xốp và bánh quy phủ sôcôla; 
sôcôla được làm thủ công.  

 
 

(210) 4-2011-05727 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.2 
(731) BANQUE SYZ & CO SA   (CH) 

30, rue du Rh«ne, 1204 GenÌve, 
Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; quỹ phát triển; quỹ đầu 
tư; quản lý tài chính; hoạt động tài chính; hoạt động tiền tệ; dịch vụ tài chính liên quan 
tới quỹ đã lựa chọn; dịch vụ thông tin, tư vấn và phân tích tài chính; đầu tư vốn.  

 
 

(210) 4-2011-05728 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25 
(731) BOMANITE INTERNATIONAL 

LIMITED   (GB) 
Park House, 26 North End Road, London 
NW11 7PT, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng nhà ở và công trình; dịch vụ lát và làm nhẵn bề mặt sàn nhà, 

mặt đường, đường lái xe vào nhà, đường dành cho người đi bộ, đáy hồ bơi, mái che, 
tường nhà và các mặt ngoài khác.  

 
 

(210) 4-2011-05730 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) SIAM YOKO COMPANY LIMITED  

(TH) 
340 Moo 4 Soi Sriboonrueng 1, 
Thepharak Rd., Thepharak Ampur 
Muang, Samutprakarn 10270, 
THAILAND   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu dùng để làm thon người (mỹ phẩm); dầu dưỡng mắt (mỹ phẩm), kem 

dành cho nam giới (mỹ phẩm), dầu dành cho nam giới (mỹ phẩm); nước dưỡng da dành 
cho nam giới; phấn rôm, phấn trang điểm dạng bột; phấn dùng cho toàn thân (mỹ phẩm), 
xà phòng có chứa glycerin, xà phòng nguyên chất, xà phòng nguyên chất dạng lỏng; xà 
phòng làm từ tinh chất đu đủ; xà phòng làm trắng da làm từ thảo mộc dầu gội đầu làm từ 
thảo mộc, dầu tắm dưỡng ẩm cho da, kem tắm (mỹ phẩm), dầu gội dưỡng ẩm cho da 
đầu, mỹ phẩm chăm sóc da mặt, mặt nạ dưỡng tóc; nước dưỡng tóc; dầu xả, dầu dưỡng 
tóc, lăn khử mùi, nước chống nắng (mỹ phẩm), nước dưỡng ẩm da, son môi, kem dưỡng 
tay và toàn thân (mỹ phẩm), kem chống lão hóa da (mỹ phẩm); kem trị mụn (mỹ phẩm), 
kem làm trắng da toàn thân (mỹ phẩm), kem làm trắng da mặt (mỹ phẩm), kem dưỡng 
da ban đêm, kem làm săn chắc ngực; kem làm nở ngực, nước dưỡng tay và móng; sữa 
rửa mặt; muối khoáng dùng để làm đẹp (không dùng trong ngành y) nước tẩy trang; kem 
tắm (mỹ phẩm); son bóng; thuốc trang điểm mí mắt (mỹ phẩm), thuốc bôi mi mắt (mát-
ca- ra); kem che khuyết điểm (mỹ phẩm).  
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(210) 4-2011-05732 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Hương Sơn  (VN) 
Tổ 13 phố Hà Huy Tập, phường Trần 
Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  

 
 
 

(210) 4-2011-05733 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh bằng kim loại (vật liệu xây dựng); khung bằng kim loại (vật liệu xây 

dựng); trần vách ngăn bằng kim loại; tấm ốp bằng kim loại dùng trong xây dựng; phụ 
kiện bằng kim loại dùng cho nội thất; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện xây 
dựng bằng kim loại; khung trần bằng kim loại; khung vách ngăn bằng kim loại; vách 
ngăn và cấu kiện lắp ghép bằng kim loại. 

 
 
 

(210) 4-2011-05734 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường   (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Thanh bằng kim loại (vật liệu xây dựng); khung bằng kim loại (vật liệu xây 

dựng); trần vách ngăn bằng kim loại; tấm ốp bằng kim loại dùng trong xây dựng; phụ 
kiện bằng kim loại dùng cho nội thất; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện xây 
dựng bằng kim loại; khung trần bằng kim loại; khung vách ngăn bằng kim loại; vách 
ngăn và cấu kiện lắp ghép bằng kim loại. 
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(210) 4-2011-05735 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường   (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 06: Thanh bằng kim loại (vật liệu xây dựng); khung bằng kim loại (vật liệu xây 

dựng); trần vách ngăn bằng kim loại; tấm ốp bằng kim loại dùng trong xây dựng; phụ 
kiện bằng kim loại dùng cho nội thất; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện xây 
dựng bằng kim loại; khung trần bằng kim loại; khung vách ngăn bằng kim loại; vách 
ngăn và cấu kiện lắp ghép bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-05736 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường   (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 06: Thanh bằng kim loại (vật liệu xây dựng); khung bằng kim loại (vật liệu xây 

dựng); trần vách ngăn bằng kim loại; tấm ốp bằng kim loại dùng trong xây dựng; phụ 
kiện bằng kim loại dùng cho nội thất; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện xây 
dựng bằng kim loại; khung trần bằng kim loại; khung vách ngăn bằng kim loại; vách 
ngăn và cấu kiện lắp ghép bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-05737 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường   (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 06: Thanh bằng kim loại (vật liệu xây dựng); khung bằng kim loại (vật liệu xây 

dựng); trần vách ngăn bằng kim loại; tấm ốp bằng kim loại dùng trong xây dựng; phụ 
kiện bằng kim loại dùng cho nội thất; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện xây 
dựng bằng kim loại; khung trần bằng kim loại; khung vách ngăn bằng kim loại; vách 
ngăn và cấu kiện lắp ghép bằng kim loại. 
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(210) 4-2011-05738 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường   (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 06: Thanh bằng kim loại (vật liệu xây dựng); khung bằng kim loại (vật liệu xây 

dựng); trần vách ngăn bằng kim loại; tấm ốp bằng kim loại dùng trong xây dựng; phụ 
kiện bằng kim loại dùng cho nội thất; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện xây 
dựng bằng kim loại; khung trần bằng kim loại; khung vách ngăn bằng kim loại; vách 
ngăn và cấu kiện lắp ghép bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-05739 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường   (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 06: Thanh bằng kim loại (vật liệu xây dựng); khung bằng kim loại (vật liệu xây 

dựng); trần vách ngăn bằng kim loại; tấm ốp bằng kim loại dùng trong xây dựng; phụ 
kiện bằng kim loại dùng cho nội thất; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện xây 
dựng bằng kim loại; khung trần bằng kim loại; khung vách ngăn bằng kim loại; vách 
ngăn và cấu kiện lắp ghép bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-05740 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường   (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 06: Thanh xương bằng kim loại; khung xương bằng kim loại; trần vách ngăn bằng 

kim loại; tấm ốp bằng kim loại dùng trong xây dựng; phụ kiện bằng kim loại dùng cho 
nội thất (vật liệu xây dựng); vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện xây dựng bằng 
kim loại; khung trần bằng kim loại; khung vách ngăn bằng kim loại; vách ngăn và cấu 
kiện lắp ghép bằng kim loại. 
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(210) 4-2011-05741 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP CORPORATION  
(JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy tạo ion (để xử lý không khí) để làm sạch và khử mùi mũ bảo hiểm xe 

máy; máy tạo ion để xử lý không khí dùng cho mục đích gia dụng, thương mại và cho 
ôtô; máy điều hòa không khí dùng cho mục đích gia dụng, thương mại và cho ôtô; máy 
làm sạch không khí dùng cho mục đích gia dụng, thương mại và cho ôtô; máy lọc không 
khi ion (để xử lý không khí) dùng cho mục đích gia dụng, thương mại và cho ôtô; máy 
hút ẩm dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy giữ độ ẩm dùng cho mục đích 
gia dụng và thương mại; lò vi sóng dùng cho mục đích gia dụng và thương mại; tủ lạnh 
dùng cho mục đích gia dụng và thương mại; thiết bị và trang bị chiếu sáng; lò nướng 
bằng điện; thiết bị nấu nướng bằng điện tử; máy lọc cà phê dùng điện; máy pha cà phê 
dùng điện, máy sấy không khí; máy sấy tóc; quạt sưởi dùng điện dùng cho mục đích gia 
dụng và thương mại; thảm sưởi dùng điện; bếp điện; nồi cơm điện; ấm điện, quạt điện 
dùng cho điều hòa không khí; quạt điện dùng để thông gió; lò sưởi; bộ gia nhiệt; máy lọc 
nước, đèn điện; bộ thu năng lượng mặt trời; các bộ phận và linh kiện của các sản phẩm 
kể trên thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2011-05742 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; A25.7.6; A25.7.7 
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP CORPORATION  
(JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy tạo ion (để xử lý không khí) để làm sạch và khử mùi mũ bảo hiểm xe 

máy; máy tạo ion để xử lý không khí dùng cho mục đích gia dụng, thương mại và cho 
ôtô; máy điều hòa không khí dùng cho mục đích gia dụng, thương mại và cho ôtô; máy 
làm sạch không khí dùng cho mục đích gia dụng, thương mại và cho ôtô; máy lọc không 
khi ion (để xử lý không khí) dùng cho mục đích gia dụng, thương mại và cho ôtô; máy 
hút ẩm dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy giữ độ ẩm dùng cho mục đích 
gia dụng và thương mại; lò vi sóng dùng cho mục đích gia dụng và thương mại; tủ lạnh 
dùng cho mục đích gia dụng và thương mại; thiết bị và trang bị chiếu sáng; lò nướng 
bằng điện; thiết bị nấu nướng bằng điện tử; máy lọc cà phê dùng điện; máy pha cà phê 
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dùng điện, máy sấy không khí; máy sấy tóc; quạt sưởi dùng điện dùng cho mục đích gia 
dụng và thương mại; thảm sưởi dùng điện; bếp điện; nồi cơm điện; ấm điện, quạt điện 
dùng cho điều hòa không khí; quạt điện dùng để thông gió; lò sưởi; bộ gia nhiệt; máy lọc 
nước, đèn điện; bộ thu năng lượng mặt trời; các bộ phận và linh kiện của các sản phẩm 
kể trên thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2011-05743 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP CORPORATION  
(JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy tạo ion (để xử lý không khí) để làm sạch và khử mùi mũ bảo hiểm xe 

máy; máy tạo ion để xử lý không khí dùng cho mục đích gia dụng, thương mại và cho 
ôtô; máy điều hòa không khí dùng cho mục đích gia dụng, thương mại và cho ôtô; máy 
làm sạch không khí dùng cho mục đích gia dụng, thương mại và cho ôtô; máy lọc không 
khi ion (để xử lý không khí) dùng cho mục đích gia dụng, thương mại và cho ôtô; máy 
hút ẩm dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy giữ độ ẩm dùng cho mục đích 
gia dụng và thương mại; lò vi sóng dùng cho mục đích gia dụng và thương mại; tủ lạnh 
dùng cho mục đích gia dụng và thương mại; thiết bị và trang bị chiếu sáng; lò nướng 
bằng điện; thiết bị nấu nướng bằng điện tử; máy lọc cà phê dùng điện; máy pha cà phê 
dùng điện, máy sấy không khí; máy sấy tóc; quạt sưởi dùng điện dùng cho mục đích gia 
dụng và thương mại; thảm sưởi dùng điện; bếp điện; nồi cơm điện; ấm điện, quạt điện 
dùng cho điều hòa không khí; quạt điện dùng để thông gió; lò sưởi; bộ gia nhiệt; máy lọc 
nước, đèn điện; bộ thu năng lượng mặt trời; các bộ phận và linh kiện của các sản phẩm 
kể trên thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2011-05744 (220) 30.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GRUNTEK INTERNATIONAL (S) PTE 

LTD.  (SG) 
59 Ubi Avenue 1 #03-09, Bizlink Centre, 
Singapore 408938 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất dùng cho nghề rừng (lâm nghiệp) trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất dùng cho nghề làm 
vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất 
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công nghiệp; chế phẩm hoá học dùng cho khoa học (không dùng cho y tế hoặc thú y); 
hoá chất để làm sạch nước.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sản phẩm hoá học (dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp 
ảnh, nông nghiệp, nghề làm vườn, lâm nghiệp), các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất 
dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi-ram-hàn kim loại, 
chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp, 
phân bón, muối dùng để bảo quản; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thông tin thương mại; dịch vụ giới 
thiệu hàng hoá; dịch vụ nghiên cứu thị trường.  

 
 

(210) 4-2011-05745 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH chăn nuôi thú 
y Giang Nam   (VN) 
138 Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  

 
 

(210) 4-2011-05746 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.17.5 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Nghĩa 
Phong   (VN) 
19/10C2 Lê Văn Khương, khu phố 5, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem bột tắm trắng da; 

kem hấp dầu tóc; nước dưỡng tóc, dầu bóng tóc.  
 
 

(210) 4-2011-05747 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Nghĩa 
Phong    (VN) 
19/10C2 Lê Văn Khương, khu phố 5, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem bột tắm trắng da; 
kem hấp dầu tóc; nước dưỡng tóc, dầu bóng tóc.  

 
 
 

(210) 4-2011-05749 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2; 24.7.1; A1.1.10 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, đỏ, xanh lá cây, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần An Sơn  (VN) 
Km59 + 500 quốc lộ 48, xóm Đồng Càn, 
xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh 
Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 06: Quặng sắt; mangan; thiếc.  
 

Nhóm 19: Đá; đá để xây dựng; đá vôi; đá xẻ; đá nguyên khối; đá lát sàn.  
 

Nhóm 36: Bất động sản; dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản); quản lý bất động sản; cho 
thuê văn phòng; cho thuê căn hộ; môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng nhà cửa; xây dựng đường xá, xây dựng cầu cống; khai 
thác mỏ, dịch vụ khai thác đá.   

 
Nhóm 39: Vận tải; vận tải bằng ôtô; dịch vụ chuyên chở hàng; chở hàng bằng xe tải.  

 
 
 

(210) 4-2011-05750 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.1.1; A5.1.7 
(591) Đỏ, xanh lá cây, nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Hà Định  (VN) 
13/1 đường Yết Kiêu, phường 06, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức chuyến du lịch và du lịch mạo hiểm, ký kết hợp đồng du lịch, đặt chỗ 

du lịch, đặt chỗ vận chuyển, thăm quan. 
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(210) 4-2011-05751 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1; 24.15.1; A24.15.11 (540) 

  

(731) Cty cổ phần nghiên cứu thị 
trường Châu á Thái Bình 
Dương  (VN) 
5/49 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại, nghiên cứu thị trường.  

 
 

(210) 4-2011-05752 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.7.20; A1.1.10; 26.13.25; 26.15.15 (540) 

  

(731) Cty cổ phần nghiên cứu thị 
trường Châu á Thái Bình 
Dương   (VN) 
5/49 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại, nghiên cứu thị trường.  

 
 

(210) 4-2011-05753 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Việt Land  
(VN) 
Phòng 408- B29 tập thể Cơ Điện, tổ 9, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán ô tô. 

 
 

(210) 4-2011-05754 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thành Đạt   (VN) 
49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05758 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.5.1; 26.5.3 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH POLYSTYRENE 
Việt Nam  (VN) 
Đường số 5, khu công nghiệp Đông 
Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05759 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thành Công   (VN) 
Thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05760 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thành Công   (VN) 
Thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2011-05761 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thành Công   (VN) 
Thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 
 

(210) 4-2011-05762 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thành Công   (VN) 
Thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 
 

(210) 4-2011-05763 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.3.20; 1.5.1; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Đạt  (VN) 
Cụm công nghiệp, phường An Bình, thị 
xã An Khê, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 19: Đá xây dựng, đá hoa cương granit, sỏi cuội, đá. 
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(210) 4-2011-05764 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại sản xuất Trí Đức  (VN) 
12/37 B Hoàng Hoa Thám, phường 7, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Mứt trái cây (mứt ướt).  

 
 
 

(210) 4-2011-05765 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A7.1.12; A1.1.10 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng
(731) Công ty TNHH xây dựng Lâm 

Ngọc Điệp  (VN) 
291 Nguyễn Tri Phương, khóm Long 
Thạnh B, phường Long Thạnh, thị xã Tân 
Châu, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; xây dựng các công 

trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, giao thông đường bộ, san lấp mặt bằng; trang trí 
nội ngoại thất và thi công kiến trúc cảnh quan công trình. 

 
 
 

(210) 4-2011-05766 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 26.13.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu H&S   (VN) 
12A2, Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Làm tóc; cắt tóc; chăm sóc sức khoẻ (spa); dịch vụ cắt sửa móng tay; xăm 

thẩm mỹ. 
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(210) 4-2011-05767 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá non, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PANAX Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 138, phố Vương Thừa Vũ, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-05768 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Vàng nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 
Hương  (VN) 
Phòng 1003, tòa nhà 17T11 khu đô thị 
Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-05769 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Huỳnh Thị Sương Mai   (VN) 
P207 A2 Trung Tự, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; dây chuyền; vòng tay; khuy măng sét.  
 

Nhóm 18: Túi: cặp ba lô; ví đựng tiền; da và giả da.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giầy dép (đồ đi chân); mũ nón (trang phục); ca vát; thắt lưng (trang 
phục); khăn quàng.  

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giầy dép, mũ nón, ca vát, khăn quàng, thắt lưng, đồng hồ 
đeo tay, dây chuyền, vòng tay, túi, cặp, balô, ví đựng tiền.  
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(210) 4-2011-05770 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 5.7.3; A6.19.9 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tâm Khánh 
Ngọc   (VN) 
637/3 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm; đồ uống.  

 
 

(210) 4-2011-05771 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại kỹ thuật công 
nghệ Đông Khôi   (VN) 
96 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Bột rửa tay, phấn để làm sạch (mỹ phẩm), chế phẩm vệ sinh, mỹ phẩm, nước 

hoa.  
 
 

(210) 4-2011-05772 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Thanh 
Phương   (VN) 
912 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mỹ phẩm dùng để tắm, mặt nạ làm đẹp (mỹ phẩm), kem làm trắng 

da (mỹ phẩm), nước hoa.  
 
 

(210) 4-2011-05773 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Cơ sở Nguyên Hương   (VN) 
597 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã chế biến, cụ thể là: nem thịt, giăm bông, ba-tê, ruốc (chà 
bông), thịt nguội, xúc xích.  

 
 

(210) 4-2011-05774 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
trang trí nội thất Hiếu Thành  
(VN) 
40 đường số 02 khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất: vòi sen, bồn tắm, bồn cầu, mua bán vật liệu xây 

dựng: gạch ốp lát.  
 
 
(210) 

 
4-2011-05775 

 
(220) 

 
31.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
trang trí nội thất Hiếu Thành  
(VN) 
40 đường số 02 khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 11: Đồ cho việc sử dụng nước trong nhà tắm như: thiết bị vòi hoa sen, chậu đi 

tiểu, bồn tắm nhỏ, bồn rửa tay, bồn xối, bồn cầu. 
 
 

(210) 4-2011-05776 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A17.2.2; A5.5.20; 5.5.16 
(591) Trắng, hồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Bách Việt  (VN) 
90 Thân Nhân Trung, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng gốm sứ, thuỷ tinh, mua bán đồ điện gia dụng; mua bán hoá 

chất (trừ hoá chất sử dụng trong nông nghiệp); mua bán chất dẻo dạng nguyên sinh; mua 
bán cao su; mua bán phế liệu. 
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(210) 4-2011-05778 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) CETECO PHARMA LLC.   (US) 

942 Windemere Dr.NW Salem, 
OREGON 97304-2722 USA. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-05779 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC.   (US) 
Neenah, Wisconsin 54956, USA.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị phẫu thuật và thiết bị y tế cụ thể là thiết bị truyền dưới dạng nén dùng 

một lần để truyền vào tĩnh mạch cho các bệnh nhân không nằm một chỗ trong trường 
hợp ngoại trú.  

 
 
 

(210) 4-2011-05782 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.3; 24.9.1 
(591) Vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Bùi Duy Luật  (VN) 
Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 14: Hợp kim của những kim loại quý; kim cương; vàng thô hoặc vàng dát; đồ nữ 

trang; đồ trang sức (đồ kim hoàn); ngọc trại (đồ trang sức); kim loại quý, thô hoặc bán 
thành phẩm; đá quý; đồ trang sức bằng bạc; bạc chưa chế tác hoặc chạm khắc.  
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(210) 4-2011-05786 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

thương mại hoá mỹ phẩm 
Minh Phượng   (VN) 
115 lô B, Cô Giang, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm gồm: chế phẩm uốn tóc, dầu gội đầu,  chế phẩm nhuộm tóc, chế 

phẩm dưỡng tóc, gel vuốt tóc. 
 
 

(210) 4-2011-05787 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ và môi trường ¸ 
Đông   (VN) 
336B/2 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 40: Xử lý nước thải và xử lý chất thải.  

 
 

(210) 4-2011-05788 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.1.1; 1.15.3; 26.1.2; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh dương 

nhạt, đỏ, vàng 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.   (JP) 
408, Tashiro Daikancho, Tosu, Saga, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Cao dán làm mát có dạng gel để hấp thu và toả nhiệt cho người trong các 

trường hợp bị nóng, sốt đột xuất.  
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(210) 4-2011-05789 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 13.1.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chuyên gia 
du lịch Châu á   (VN) 
Số 10, ngõ 162/28, đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2011-05790 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.21; A18.5.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chuyên gia 
du lịch châu á  (VN) 
Số 10, ngõ 162/28, đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức tham quan du lịch (không bao gồm cho thuê chỗ ăn ở), dịch 

vụ hướng dẫn du lịch, dịch vụ đại lý du lịch. 
 
 

(210) 4-2011-05791 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 13.1.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chuyên gia 
du lịch Châu á   (VN) 
Số 10, ngõ 162/28, đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2011-05792 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

 

(731) Thái Quốc Duy   (VN) 
195/7 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Gốm và sứ dùng cho xây dựng.  
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(210) 4-2011-05793 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
kỹ thuật Tam Thành Phát  
(VN) 
Số 336A Trần Hưng Đạo, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, thiết bị giáo dục, 

thiết bị y tế, văn phòng phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-05794 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.2 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNNH sản xuất - dịch 
vụ Cơm Chợ Lớn  (VN) 
Lô B69/II đường số 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, tre, nứa, gỗ cây 
và gỗ chế biến. 

 
 

(210) 4-2011-05795 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  (540) 

  

(731) Phạm Văn Dũ   (VN) 
183A Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề như: tạo mẫu tóc, cắt tóc, uốn tóc, chải tóc, nhuộm tóc, trang 

điểm cô dâu, chăm tóc da, chăm sóc móng chân và móng tay.  
 

Nhóm 44: Chăm sóc tóc như; cắt tóc, uốn tóc, chải tóc, nhuộm tóc, trang điểm cô dâu, 
chăm sóc da, chăm sóc móng chân và móng tay.  
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(210) 4-2011-05796 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Vàng, hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dạy nghề thương mại dịch vụ 
Khánh Linh  (VN) 
160/8 Lê Đình Thám, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dạy nghề: cắt tóc, làm đầu, gội đầu, trang điểm.  

 
 

(210) 4-2011-05797 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2; 1.17.11; A1.5.3; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lam, xanh dương, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thịnh Phát Kon Tum   (VN) 
Cao ốc 332 Sư Vạn Hạnh, phường Duy 
Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột sắn; sắn lát; tinh bột sắn; hạt ngô loại dẹt ăn liền; cà phê; bột hạt điều.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: bột sắn, tinh bột sắn, sắn 
lát, hạt ngô loại dẹt ăn liền, cà phê, hạt điều, hạt −ơi. 

 
 

(210) 4-2011-05798 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.17.11; A1.5.3 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

may Hoàng Sài Gòn  (VN) 
40 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 

Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại (trang phục).  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1072 

(210) 4-2011-05799 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GYNOCARE LIMITED   (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-05800 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GYNOCARE LIMITED   (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-05801 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GYNOCARE LIMITED   (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người, dược phẩm ; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-05802 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GYNOCARE LIMITED   (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-05803 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GYNOCARE LIMITED   (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-05804 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GYNOCARE LIMITED   (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2011-05805 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GYNOCARE LIMITED  (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-05806 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GYNOCARE LIMITED   (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-05807 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GYNOCARE LIMITED   (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2011-05808 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GYNOCARE LIMITED   (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-05809 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GYNOCARE LIMITED   (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-05810 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GYNOCARE LIMITED  (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2011-05811 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GYNOCARE LlMITED   (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-05812 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GYNOCARE LlMlTED   (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-05813 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GYNOCARE LIMITED   (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2011-05814 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GYNOCARE limlted   (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05815 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GYNOCARE LlMITED   (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05816 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) GYNOCARE LIMITED  (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2011-05817 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây 
(731) EOI LlMITED   (HK) 

Unit 511 5F, Tower 1, Silvercord, No. 
30, Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: ắc quy điện, pin điện dùng cho xe cộ; pin chiếu sáng; pin quang điện; pin 

năng lượng mặt trời; pin có thể sạc lại được.  
 
 

(210) 4-2011-05818 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A24.17.12; 24.9.1; 3.1.1; A3.1.22 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Karaoke Vương 
Quốc  (VN) 
67 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hát karaoke.  

 
 

(210) 4-2011-05819 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.5.7; 26.1.6 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Vạn Lợi 
Lợi  (VN) 
D13/21D Dương Đình Cúc, ấp 4, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 16: Bao, gói bằng nhựa dạng màng mỏng. 
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(210) 4-2011-05822 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Trắng, xanh dương đậm, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại chế biến thực 
phẩm Vĩ Huy  (VN) 
117 ấp 5, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh qui, bánh xốp. 

 
 
 

(210) 4-2011-05823 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh lá nhạt, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại chế biến thực 
phẩm Vĩ Huy  (VN) 
117 ấp 5, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh qui, bánh xốp. 

 
 
 

(210) 4-2011-05824 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; A5.5.20; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Đỏ đậm, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại chế biến thực 
phẩm Vĩ Huy  (VN) 
117 ấp 5, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh qui, bánh xốp. 
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(210) 4-2011-05825 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.25 
(591) Đỏ, da cam, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành   (VN) 
Số nhà 94, ngõ 259, phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05826 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) KWAN STAR CO., LTD  (TW) 

21F-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Road, 
Pan Chiao City, Taipei Hsien, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05827 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) KWAN STAR CO., LTD  (TW) 

21F-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Road, 
Pan Chiao City, Taipei Hsien, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05828 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát   (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-05829 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Thanh Hóa   (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-05830 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05831 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05832 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-05833 

 
(220) 

 
31.03.2011 

  (441) 27.06.2011 
(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1083 

(210) 4-2011-05834 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05835 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05836 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05837 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-05838 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-05839 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-05840 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05841 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thôn Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 
 

(210) 4-2011-05842 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thôn Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 
 

(210) 4-2011-05843 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thôn Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
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(210) 4-2011-05844 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thôn Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05845 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thôn Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05852 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Đầu tư Đồng Tân   (VN) 
29 đường ĐHT 30 khu phố 4 Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-05853 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) EMCEE INTERNATIONAL PTE LTD  
(SG) 
#21-02, International Plaza, 10, Anson 
Road, Singapore, 079903.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-05854 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.21; 26.3.23; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, xanh cốm, xanh lá cây, 

vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Một thành viên 

Đầu tư Phát triển Hạ tầng 
Quảng Ngãi   (VN) 
Số 37 - Hùng Vương, thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (đầu tư vốn). 
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi. 
 
 

(210) 4-2011-05856 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2; 26.3.23; 26.1.2; 26.7.25 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật 
Minh   (VN) 
Số 6, Dãy B, lô 4 khu đô thị mới Định 
Công, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt gọt kim loại.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ cắt gọt kim loại (thao tác thủ công không dùng điện). 
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Nhóm 09: Vỏ máy tính, nắp vỏ điện thoại, vỏ máy in (dùng cho máy tính), vỏ máy fax, 
bánh răng (phụ kiện của máy in, máy fax) (tất cả đều bằng nhựa). 

 
Nhóm 20: Hộp có nhiều ngăn dùng để đựng linh kiện bằng nhựa; khay đựng linh kiện 
bằng nhựa (tất cả không dùng cho gia dụng). 

 
 

(210) 4-2011-05857 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.5; 26.1.1 
(591) Da cam, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty Cổ Phần May Quốc 

Phục Việt Nam   (VN) 
Số nhà 47-A7C, ngõ 79, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất; găng tay. 
 

Nhóm 35: Mua bán va li; cặp; túi; ví; hàng da và giả da.  
 
 

(210) 4-2011-05858 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Da cam, trắng. 
(731) Công ty Cổ Phần Việt OPen  

(VN) 
111 Bình Minh, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc. 

 
 

(210) 4-2011-05859 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.21; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Chợ Dịch Vụ  (VN) 
Số 14, ngõ 83, đường Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, cho vay (tài chính), đánh giá tài chính (bảo hiểm ngân 
hàng, bất động sản), dịch vụ làm tài chính, tư vấn tài chính.  

 
 

(210) 4-2011-05860 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.2.7; 26.3.1; 26.13.25; 26.11.1 
(731) Nghiêm Minh Đức  (VN) 

7/1A đường Tôn Thất Tùng, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy thể thao. 

 
 

(210) 4-2011-05861 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.3; 24.9.1; 17.2.25; 26.13.25 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) Cơ sở Nguyên Trân  (VN) 

86/24 Lý Tự Trọng, phường An Cư, 
thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng. 

 
 

(210) 4-2011-05862 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.11.1 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP 

COMPANY LIMITED   (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom, 
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các mặt hàng thịt, thịt đã được chế biến, thức ăn làm từ thịt, 

thịt của cá, thịt cá đã được chế biến, thức ăn làm từ thịt của cá, tôm hùm, tôm hùm đã 
được chế biến, thức ăn làm từ tôm hùm, trứng, trứng đã được chế biến, thức ăn làm từ 
trứng, đậu phụ, thịt gia cầm (không còn sống), cá (không còn sống), tôm hùm (không 
còn sống), nước sốt thịt, chiết xuất súp, sữa, thực phẩm có sữa là thành phần chủ yếu, rau 
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đã được nấu chín, hoa quả đã được nấu chín, thức ăn có rau là thành phần chính, thức ăn 
có hoa quả là thành phần chính, thức ăn có gạo là thành phần chính, thức ăn có bột mỳ là 
thành phần chính, thức ăn làm từ ngũ cốc, chất bảo quản thực phẩm, đồ gia vị, ớt xay 
nhuyễn, hoa quả ngâm đường kiểu Thái, kem lạnh, bánh nướng nhỏ làm từ bột mỳ, bánh 
nướng nhỏ làm từ ngũ cốc, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống 
trên cơ sở sô-cô-la, đồ uống trên cơ sở chè, rau tươi, hoa quả tươi. 

 
 

(210) 4-2011-05863 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.5; 26.13.25; 26.2.3 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Đức 

Hiếu   (VN) 
308 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: thiết bị và linh kiện điện thoại di động, 
điện thoại di động.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo hành, bảo trì: điện thoại và điện thoại di động.  

 
 

(210) 4-2011-05864 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 
TÊn  (VN) 
487 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-05868 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.11.9 
(591) Đen, vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất A.B.C  (VN) 
68/4 Nguyễn Bá Tòng, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Hoá chất chống thấm. 
 
 

(210) 4-2011-05869 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.1.25; 26.1.1 
(591) Đen, vàng đồng, xám. 
(731) Viện tiếp vận MGC  (VN) 

5 Nguyễn Gia Thiều, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn giáo dục; đào tạo giáo dục; tổ chức cuộc thi giáo dục.  

 
 

(210) 4-2011-05870 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 25.5.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

bao bì NGAI MEE  (VN) 
9A đường 6, khu công nghiệp Sóng Thần 
1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì nilông để bao gói thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-05871 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A17.2.2 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất nhôm - inox Kim Cương  
(VN) 
A8/240A quốc lộ 50, ấp 1, xã Đa Phước, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 21: Sản phẩm nhôm gia dụng cụ thể: nồi (không dùng điện), mâm, chảo (không 
dùng điện), thau, ly làm đá, nồi lẩu làm bằng inox (không dùng điện), thau làm bằng 
inox.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05872 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A17.2.2 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Nhôm - INOX Kim Cương  
(VN) 
A8/240A quốc lộ 50, ấp 1, xã Đa Phước, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Sản phẩm nhôm gia dụng cụ thể: nồi, mâm, chảo, thau, ly làm đá, Bầu lẩu làm 

bằng inox , thau làm bằng inox. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-05873 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A17.2.2 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Nhôm - INOX Kim Cương  
(VN) 
A8/240A quốc lộ 50, ấp 1, xã Đa Phước, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Sản phẩm nhôm gia dụng cụ thể: nồi (không dùng điện) , mâm, chảo (không 

dùng điện), thau, ly làm đá, nồi lẩu làm bằng inox (không dùng điện), thau làm bằng 
inox.  
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(210) 4-2011-05874 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; A26.11.9; 25.5.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, xám, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Holcim Việt Nam   (VN)
81-83-83B-85 Hàm Nghi, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông; bê tông tươi. 

 
 

(210) 4-2011-05875 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; A26.11.9; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, xám, đen, ghi, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Holcim Việt Nam  
(VN) 
81-83-83B-85 Hàm Nghi, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Bê tông; bê tông tươi. 

 
 

(210) 4-2011-05876 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.9; 26.1.1; 26.13.25; 25.5.2 
(591) Đỏ, xám, đen, xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Holcim Việt Nam  
(VN) 
81-83-83B-85 Hàm Nghi, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Bê tông; bê tông tươi. 
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(210) 4-2011-05877 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.9; 26.1.1; 26.13.25; 25.5.2 
(591) Đỏ, xám, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Holcim Việt Nam  
(VN) 
81-83-83B-85 Hàm Nghi, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 
 

(210) 4-2011-05878 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.9; 26.13.25; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, xám, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Holcim Việt Nam  
(VN) 
81-83-83B-85 Hàm Nghi, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 
 

(210) 4-2011-05879 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.9; 26.1.1; 26.13.25; 25.5.2 
(591) Đỏ, xám, đen, nâu, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Holcim Việt Nam  
(VN) 
81-83-83B-85 Hàm Nghi, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
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(210) 4-2011-05880 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.9; 26.13.25; 25.5.2 
(591) Đỏ, xám, đen, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Holcim Việt Nam  
(VN) 
81-83-83B-85 Hàm Nghi, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 
 

(210) 4-2011-05881 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.9; 26.1.1; 25.5.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, xám, đen, da cam, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Holcim Việt Nam  
(VN) 
81-83-83B-85 Hàm Nghi, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 
 

(210) 4-2011-05882 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 26.1.1; A26.11.9; 25.5.2 
(591) Đỏ, xám, đen, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Holcim Việt Nam  
(VN) 
81-83-83B-85 Hàm Nghi, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
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(210) 4-2011-05883 (220) 31.03.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.9; 26.1.1; 25.5.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, xám, đen, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Holcim Việt Nam  
(VN) 
81-83-83B-85 Hàm Nghi, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 
 
 

(210) 4-2011-05887 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.3.1; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Đỏ, đen, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế Thời 
Trang Mới  (VN) 
27/40/78 Huỳnh Tịnh Của, phường 08, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giầy; dép; mũ (nón).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05888 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.1.24; 25.5.1; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá chuối non, 

xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến gỗ 
Minh Trí  (VN) 
47/1 ấp Bình Phước B, xã Bình Chuẩn, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 19: Ván dăm gỗ.  
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(210) 4-2011-05889 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Mỹ Gia Cát Tường  (VN) 
Số 18/11, ấp Trung, xã Vĩnh Phú, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-05890 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.5.20; A2.1.23 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ bảo vệ Giao Long  
(VN) 
23 Bùi Công Trừng, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai.  

 
 

(210) 4-2011-05891 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-05892 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-05893 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05894 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05895 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Khánh Lập  (VN) 
57A đường TMT-13, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo.  
 
 
(210) 

 
4-2011-05897 

 
(220) 

 
01.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư HS 
GOLF Việt Nam  (VN) 
Nhà C21 - tập thể Học Viện Hành Chính 
Quốc Gia, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ chơi golf.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dụng cụ chơi golf.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp các dụng cụ chơi golf, khai thác sân chơi golf, tổ 
chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ giáo dục; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị.  

 
 

(210) 4-2011-05899 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) MlTSUI CHEMICALS AGRO, INC.  
(JP) 
5-2, Higashi - Shimbashi 1-chome, 
Minato-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt cỏ dại và diệt động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chất trừ vật có 

hại; chất diệt sâu hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chất diệt trùng, sát trùng.  
 
 

(210) 4-2011-05900 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Trắng, xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty TNHH Việt Anh  (VN) 

Số 33, ngõ 30, đường Hoa Lâm, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch; gạch không nung.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng phi kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2011-05901 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.1.4 
(731) SLAZENGERS LIMITED   (GB) 

Unit A, Brook Park East, Shirebrook 
NG20 8RY, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị và dụng cụ tập thể dục và thiết bị và dụng cụ thể thao; bài lá 
(quân bài để chơi); túi thể thao (túi được thiết kế đặc biệt để đựng dụng cụ thể thao). 
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(210) 4-2011-05903 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Kim Hằng  (VN) 
Sạp E7.65 tầng 2, trung tâm thương mại 
dịch vụ An Đông, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo thời trang nam, nữ các loại.  

 
 
 

(210) 4-2011-05905 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
cung ứng nhân lực và thương 
mại quốc tế Sao Việt   (VN) 
Tổ 32, cụm 5, phường Phú Thượng, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; cung ứng lao động tạm thời 

trong nước; hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động,việc làm trong nước; dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài; tổ 
chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá). 

 
 
 

(210) 4-2011-05906 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Đại Long  (VN) 
Thôn Minh Long, xã Xích Thổ, huyện 
Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cơm cháy (cơm cháy được chế biến và đóng gói sẵn); gạo; bánh làm bằng 

gạo; thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; thực phẩm giàu tinh bột.  
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(210) 4-2011-05907 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ Đức 
Tín  (VN) 
Số 42 tiểu khu 7, huyện Lương Sơn, tỉnh 
Hòa Bình 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2011-05908 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.2 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm TA 
TA Việt Nam  (VN) 
44A đường số 17, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-05909 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH giấy Vĩnh 
Thành Phát  (VN) 
Thông Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy vệ sinh, giấy sao chụp (văn phòng), giấy gói hàng, giấy viết, khăn 

ăn bằng giấy. 
 
 

(210) 4-2011-05910 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 25.12.1; 5.7.3; 25.1.6 
(591) Xanh, trắng, nâu, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần lương thực - 
thực phẩm Sa Đéc  (VN) 
Đường ĐT 852, xã Tân Dương, huyện 
Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, nông sản, rượu bia, nước giải khát. 
 
 
 

(210) 4-2011-05911 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 26.13.25; 26.3.23; 26.3.1 
(731) GOOD CARBON PAPER CO., LTD  

(TW) 
No. 220, Sec. 2, Chung Shan Rd., Chang-
Hwa, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 17: Giấy cách điện, cách nhiệt; giấy cách điện, cách nhiệt dùng cho xe cộ; giấy 

cách điện, cách nhiệt dùng cho kính ở các tòa nhà cao tầng.  
 
 
 

(210) 4-2011-05912 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo Sao 
Phương Nam  (VN) 
232/3 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  

 
 
 

(210) 4-2011-05913 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ngọc Viên  (VN) 
Lầu 2, tòa nhà MeKong Tower, 235-241 
Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; quảng cáo truyền hình; 

quảng cáo bằng phát thanh.  
 

Nhóm 41: Sản xuất phim quảng cáo, tư liệu, truyền hình, hoạt hình; tổ chức các chương 
trình biểu diễn nghệ thuật; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; đào tạo 
nghiệp vụ quảng cáo, truyền thông, marketing, điện ảnh.  
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(210) 4-2011-05914 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.1; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Nâu, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thịnh Thiên 
Phó   (VN) 
45/25/20/20 Trần Thái Tông, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê bột.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05915 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 1.15.5; A5.5.20 
(591) Xanh dương, đỏ, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
phát triển Nhất Việt  (VN) 
78 Phạm Đăng Giảng, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ và phụ kiện cửa sổ bằng kim loại; cửa ra vào và phụ kiện cửa ra vào 

bằng kim loại; các loại cổng và phụ kiện cổng bằng kim loại (dùng trong xây dựng).  
 

Nhóm 19: Cửa bằng nhựa; khung cửa bằng nhựa; tấm cửa bằng nhựa; cửa sổ bằng nhựa.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05916 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
xây dựng Hoàng Đăng Phát  
(VN) 
53 Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân 
Thành, quận Tân phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1104 

(210) 4-2011-05917 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) KABUSHIKI KAISHA TOKYO STYLE 
(TOKYO STYLE CO., LTD)   (JP) 
7-1, 5-Chome, Koujimachi, Chiyoda-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn), đá quý, đồng 

hồ và dụng cụ đo thời gian.  
 

Nhóm 18: Da và giả da, da động vật; da sống; rương (hòm), va li và túi du lịch; ô (lọng) 
và gậy chống, roi ngựa và yên cương, túi xách tay, túi nhỏ và ví dựng tiền.  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); thắt 
lưng (quần áo); giày ống (bốt).  

 
 

(210) 4-2011-05918 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.3.20; 5.5.19; 26.1.2 
(731) KABUSHIKI KAISHA TOKYO STYLE 

(TOKYO STYLE CO., LTD.)   (JP) 
7-1, 5-Chome, Koujimachi, Chiyoda-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); thắt 

lưng (quần áo); giày ống (bốt).  
 
 

(210) 4-2011-05919 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.11.12 
(731) KABUSHIKI KAISHA TOKYO STYLE 

(TOKYO STYLE CO., LTD.)   (JP) 
7-1, 5-Chome, Koujimachi, Chiyoda-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); thắt 

lưng (quần áo); giày ống (bốt).  
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(210) 4-2011-05920 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) KABUSHIKI KAISHA TOKYO STYLE 
(TOKYO STYLE CO., LTD.)   (JP) 
7-1, 5-Chome, Koujimachi, Chiyoda-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn), đá quý; 

đồng hồ và dụng cụ đo thời gian. 
 

Nhóm 18: Da và giả da, da động vật; da sống; rương (hòm), va li và túi du lịch; ô (lọng) 
và gậy chống; roi ngựa và yên cương, túi xách tay, túi nhỏ và ví đựng tiền.  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); thắt 
lưng (trang phục); giày ống (bốt).  

 
 

(210) 4-2011-05921 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) KABUSHIKI KAISHA TOKYO STYLE 
(TOKYO STYLE CO., LTD.)   (JP) 
7-1, 5-Chome, Koujimachi, Chiyoda-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn), đá quý; 

đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  
 

Nhóm 18: Da và giả da, da động vật; da sống; rương (hòm), va li và túi du lịch; ô (lọng) 
và gậy chống, roi ngựa và yên cương, túi xách tay, túi nhỏ và ví đựng tiền.  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); thắt 
lưng (trang phục); giày ống (bốt).  

 
 

(210) 4-2011-05922 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) KABUSHIKI KAISHA TOKYO STYLE 
(TOKYO STYLE CO., LTD.)   (JP) 
7-1, 5-Chome, Koujimachi, Chiyoda-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; đại lý quảng cáo; quảng 
cáo bằng đặt hàng qua bưu điện; cập nhật tư liệu quảng cáo; phân phát các thông báo 
quảng cáo; cho thuê khoảng không gian quảng cáo; dán áp phích quảng cáo; thông tin về 
thương mại; chỉ dẫn thương mại; tư vấn trong lĩnh vực tổ chức và điều hành kinh doanh; 
hỗ trợ điều hành kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; trợ giúp điều hành doanh nghiệp 
công nghiệp hoặc thương mại; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo bằng thư trực tiếp; phân 
phát hàng mẫu; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ làm mẫu (người mẫu) cho mục đích 
quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; xúc tiến bán hàng cho 
người khác; trang trí các quầy kính cửa hàng; cung cấp thông tin trong lĩnh vực kinh 
doanh hoặc thương mại qua mạng máy tính và mạng thông tin liên lạc toàn cầu; dịch vụ 
tư vấn tiếp thị kinh doanh; dịch vụ trưng bày hàng hóa kinh doanh; đại lý hướng dẫn và 
thông tin thương mại, quảng cáo bằng bảng điện tử; dịch vụ đặt hàng trực tuyến; cung 
cấp thông tin sản phẩm dưới dạng catalog điện tử; dịch vụ cung cấp catagog đặt hàng 
qua thư; xúc tiến bán hàng và cung cấp dịch vụ cho người khác bằng cách chuẩn bị và 
đặt các quảng cáo trong các tạp chí điện tử được truy cập thông qua mạng máy tính toàn 
cầu, xúc tiến bán hàng và cung cấp dịch vụ cho người khác thông qua đặt hàng trực 
tuyến và catalog trực tuyến; cung cấp website có các quảng cáo sản phẩm dịch vụ cho 
người khác trên mạng máy tính toàn cầu; cung cấp cho người tiêu dùng thông tin sản 
phẩm qua Internet; cung cấp hỗ trợ kinh doanh và dịch vụ tư vấn liên quan đến nhượng 
quyền thương mại; quản lý nhà hàng cho người khác; dịch vụ bán lẻ kim loại quý và hợp 
kim của chúng, đồ trang sức (đồ kim hoàn), đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, da 
và giả da, da động vật, da sống, rương (hòm), va li và túi du lịch, ô (lọng) và gậy chống, 
roi ngựa và yên cương, túi xách tay, túi nhỏ và ví đựng tiền, quần áo (trang phục), đồ đi 
chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục), thắt lưng (quần áo), giày ống (bốt) tại cửa 
hàng bách hóa; dịch vụ bán lẻ kim loại quý và hợp kim của chúng, đồ trang sức (đồ kim 
hoàn), đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, da và giả da, da động vật, da sống, 
rương (hòm), va li và túi du lịch, ô (lọng) và gậy chống, roi ngựa và yên cương, túi xách 
tay, túi nhỏ và ví đựng tiền, quần áo (trang phục), đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu 
(trang phục), thắt lưng (quần áo), giày ống (bốt) tại siêu thị; dịch vụ bán lẻ kim loại quý 
và hợp kim của chúng, đồ trang sức (đồ kim hoàn), đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời 
gian, da và giả da, da động vật, da sống, rương (hòm), va li và túi du lịch, ô (lọng) và gậy 
chống, roi ngựa và yên cương, túi xách tay, túi nhỏ và ví đựng tiền, quần áo (trang phục), 
đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục), thắt lưng (quần áo), giày ống (bốt) tại 
cửa hàng tiện ích; thông tin hướng dẫn người mua sắm; bán lẻ và bán buôn kim loại quý 
và các hợp kim của chúng, các hàng hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại 
này mà không được xếp ở các nhóm khác, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và 
dụng cụ đo thời gian, hàng hóa làm từ da và giả da, hàng hóa làm từ da động vật và da 
chưa thuộc, rương, hòm, va li và túi du hch, ô, lọng và gậy chống, roi ngựa và yên cương, 
quấn áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, mỹ phẩm, hàng hóa quang học, kính đeo mắt, kính mát, 
hàng dệt may, da lông thú, đô nội thất, đĩa nhạc, video, hàng hoá thể thao.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản, cho thuê bất 
động sản, cho thuê văn phòng (bất động sản); thu tiền thuê nhà đất; dịch vụ tài chính; 
dịch vụ tiền tệ; dịch vụ thẻ tín dụng; phát hành thẻ tín dụng; phát hành thẻ có giá trị.  
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Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế bao bì; dịch 
vụ thiết kế quần áo; thiết kế nghệ thuật tạo hình.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm thời.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp và vệ sinh cho con người hoặc động vật; thẩm mỹ viện, 
tiệm làm tóc, lâm vườn, cắm hoa.  

 
 
 

(210) 4-2011-05923 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A18.1.9; 18.1.23 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bá Thành  (VN) 
95 Lê Lợi, phường 4, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa xe ôtô. 

 
 
 

(210) 4-2011-05924 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.3 
(591) Tím, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Bảo Hương   (VN) 
17 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 
 

(210) 4-2011-05925 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(731) CHEN MINGXIONG   (CN) 

6-6 & 6-7, NO. 44 Nanan Road, Liwan 
District, Guangzhou, 510160, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm (đồ dùng văn phòng); dụng cụ dùng để viết; vật liệu dùng để 
viết; hộp đựng bút; bìa cứng dùng để kẹp giấy; mực viết; hộp đựng dụng cụ dùng để viết 
(theo bộ) ; bút (đồ dùng văn phòng); dụng cụ dập ghim.  

 
 

(210) 4-2011-05926 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
công nghiệp á Đông  (VN) 
Số 13, tập thể Viện Thẩm định công 
nghệ, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, san lấp 

mặt bằng. 
 
 

(210) 4-2011-05928 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa   (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05929 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa   (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05930 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05931 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa    (TH) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05932 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05933 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05934 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05935 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05936 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa   (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05937 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05938 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.17.5 
(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05939 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05940 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại LAVIT   (VN) 
Phòng 407, nhà A3, ngõ 102 đường 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05941 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại LAVIT   (VN) 
Phòng 407, nhà A3, ngõ 102 đường 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05942 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại LAVIT   (VN) 
Phòng 407, nhà A3, ngõ 102 đường 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-05943 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EUROTEK-PHARM   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-05944 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Davinci - Pháp   (VN) 
Phòng 1202, nhà 17T9, khu đô thị mới 
Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược chất, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05945 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Davinci - Pháp   (VN) 
Phòng 1202, nhà 17T9, khu đô thị mới 
Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược chất, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-05946 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Davinci - Pháp   (VN) 
Phòng 1202, nhà 17T9, khu đô thị mới 
Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược chất, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-05947 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Davinci - Pháp   (VN) 
Phòng 1202, nhà 17T9, khu đô thị mới 
Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược chất, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05948 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EVD dược phẩm và y tế   (VN) 
Phòng 201, toà nhà EVD, khu công 
nghiệp Hoàng Mai, số 431, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-05949 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10 
(731) THE CHOMTHANA CO., LTD.   (TH) 

59 Moo 7, Pathumthani-Latlumkaeo 
Road, Khubangluang, Latlumkaeo, 
Pathumthani 12140, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 

 
 
 

(210) 4-2011-05950 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
Y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-05951 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
Y tế Bình Định (BIDIPHAR)    (VN)
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-05952 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần văn hoá và 
truyền thông Nhã Nam  (VN) 
Số 51B, ngõ 35, đường Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Sách; lịch; tạp chí; báo chí; ấn phẩm (sản phẩm in). 
 

Nhóm 38: Hãng thông tấn.   
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in ốp sét; đóng sách. 
 

Nhóm 41: Xuất bản sách; tổ chức triển lãm văn hoá hoặc giáo dục; cho thuê sách; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách điện tử và 
báo trực tuyến; dịch vụ dịch thuật.  

 
 

(210) 4-2011-05953 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.3.16; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Đỏ, vàng cam, vàng nâu, vàng, xanh. 
(731) Công ty TNHH Thiên Tân Phát  

(VN) 
Số 78, đường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
 
(511)   Nhóm 29: Hạt sen sấy; khoai lang sấy; nấm rơm sấy; trái cây sấy.  
 

Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan; kẹo dừa.  
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(210) 4-2011-05954 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) TEVA KUTNO S.A.   (PL) 
Ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno, 
Poland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trị bệnh tiểu đường dùng qua đường miệng.  

 
 

(210) 4-2011-05955 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) TEVA KUTNO S.A.   (PL) 
Ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno, 
Poland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung vitamin.  

 
 

(210) 4-2011-05956 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PLIVA Krakãw Zaklady 
Farmaceutyczne S.A.   (PL) 
ul. Mogilska 80, 31-546 Krakãw, Poland 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm để điều trị chứng bất thường ở các bệnh nhân bị rối loạn chức 

năng gan.  
 
 

(210) 4-2011-05957 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 21.3.21 
(591) Xanh da trời, trắng, da cam nhạt. 

(540) 

  

(731) Đỗ Thanh Hà  (VN) 
Đỗ Xuân Lãng, xóm Lộc Môn, xã Trung 
Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 05: Cây làm thuốc (thảo dược); thuốc chữa bệnh cho người; hóa dược và dược 

liệu; hóa mỹ phẩm từ đông dược; rượu thuốc và nước uống tiêu độc (dùng cho mục đích 
y tế); sản phẩm đông dược.  
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Nhóm 37: Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.  
 

Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông các cấp; giáo dục nghề nghiệp; đào 
tạo cao đẳng, đại học và sau đại học.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05958 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED   (IN) 
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05959 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED   (IN) 
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05960 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) KANSAI PAINT CO., LTD.   (JP) 
33-1, Kanzaki-cho, Amagasaki, Hyogo, 
Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; véc ni, sơn (không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); thuốc 

nhuộm (không dùng cho mục đích trang điểm), chất để pha loãng sơn.  
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(210) 4-2011-05963 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Lan & Hươu  (VN) 
Khu phố 1, thị trấn Madaguôi, huyện Đạ 
Huoai, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp: ngũ cốc chưa chế biến dùng làm nguyên 

liệu. 
 
 

(210) 4-2011-05968 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.1.8; A2.1.23 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần RO GEN  (VN) 

306 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 09: ổn áp; biến thế điện; bình ắc qui; bộ tích điện; dây ăng ten; thiết bị báo động; 

cáp điện; thiết bị để nạp ắc qui điện; bộ nạp pin; dây điện từ; máy vi tính; công tắc điện; 
máy đổi điện; dây đồng (đã bọc) dùng để dẫn  điện; máy nắn dòng điện; vật liệu để làm 
ống dẫn điện (dây, dây cáp); bộ giảm áp; thiết bị điện để điều chỉnh; dây điện thoại; dây 
điện; ổ cắm điện; rơ le thời gian tự động; dây tín hiệu (thông tin, điều khiển); bộ biến đổi 
(bộ điều chỉnh) ánh sáng (dùng điện); tivi; đầu đĩa CD/VCD/DVD; loa; bộ khuếch đại 
âm thanh (ampli); máy quay phim; máy chụp ảnh; máy cát sét. 

 
Nhóm 11: Quạt gió (dùng điện); quạt dùng cho cá nhân (dùng điện); thiết bị khử mùi 
không khí; thiết bị và trang bị chiếu sáng; đèn an toàn. 

 
 

(210) 4-2011-05969 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.5.3; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại và dịch vụ Hồng 
Minh  (VN) 
47 đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, máy bơm nước, động cơ xăng (không dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ), máy cắt cỏ, máy phun thuốc trừ sâu. 

 
 

(210) 4-2011-05970 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.21; 26.4.2; 26.11.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại và dịch vụ Hồng 
Minh  (VN) 
47 đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, máy bơm nước, động cơ xăng, máy cắt cỏ, máy phun thuốc trừ 

sâu.  
 
 

(210) 4-2011-05971 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Đầu tư Đồng Tân   (VN) 
29 đường ĐHT 30 khu phố 4 Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-05972 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  
(GB) 
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United 
Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia); rượu mạnh; rượu vang; rượu mùi; đồ uống 

được chưng cất, rượu uýt-ki; rượu mùi uýt-ki; đồ uống làm từ hoặc chứa uýt-ki; rượu 
khai vị; rượu cốc-tai (cocktail).  
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(210) 4-2011-05973 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tam Lực  (VN) 
E 26, khu dân cư Bửu Long, phường Bửu 
Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy làm mát, quạt công nghiệp, máy bơm.  

 
 

(210) 4-2011-05974 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hạnh Trần  (VN) 

R75, khu phố 7, đường Võ Thị Sáu, 
phường Thống Nhất, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: gạch, cát, đá, sắt, thép; mua bán hàng trang trí nội 

thất: gạch ốp tường, tấm lát sàn; mua bán thiết bị vệ sinh; mua bán thiết bị điện (dây dẫn 
điện, ổn áp điện, cầu giao điện, bảng điện); mua bán đồ điện tử; mua bán: thiết bị phòng 
cháy chữa cháy, thiết bị báo động, báo trộm, máy quan sát (camera), hệ thống chống sét; 
mua bán, đại lý ký gửi các loại xe cơ giới, xe tải, xe chuyên dùng cho ngành xây dựng 
(xe ủi, xe xúc, xe cẩu).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ.  

 
Nhóm 37: San lấp mặt bằng xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng công 
trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước; lấp đặt hệ thống chống 
sét, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị báo động chống trộm, máy quan sát (camera); 
dịch vụ trang trí nội thất.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe, vận tải hàng hóa đường bộ; thông tin về vận tải; đóng gói 
hàng hóa; bốc dỡ hàng hóa.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; 
thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp.  
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Nhóm 44: Trồng cây nông nghiệp, công nghiệp, trồng rừng; chăn nuôi gia súc, gia cầm; 
nuôi trồng thủy sản.  

 
 

(210) 4-2011-05975 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH Lâm Gia  (VN) 

Lầu 2, R75 đường Võ Thị Sáu, phường 
Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: xi măng, gạch, ngói, cát, sỏi; mua bán đồ dùng 

nội thất: giường, tủ, bàn ghế, kệ tủ hồ sơ, kệ bếp; mua bán máy móc thiết bị điện: máy 
phát điện, động cơ điện, dây dẫn điện, cầu giao điện; mua bán thiết bị và linh kiện điện 
tử viễn thông; mua bán: xe ô tô, phụ tùng ô tô và các loại xe có động cơ (xe cẩu, xe ủi); 
mua bán: máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy vi tính; mua bán phân bón các 
loại; mua bán: thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị báo trộm.  

 
Nhóm 37: Phá dỡ chuẩn bị mặt bằng công trình xây dựng; xây dựng công trình đường 
sắt và đường bộ; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà 
các loại; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; lắp đặt hệ thống điện.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; thông tin về vận tải; 
đóng gói hàng hóa; bốc dỡ hàng hóa. 

 
Nhóm 44: Chăn nuôi trâu bò; chăn nuôi lợn; trồng cây lâu năm.  

 
 

(210) 4-2011-05976 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc, 

chăm sóc cơ thể, và sản phẩm trang điểm; dịch vụ xuất nhập khẩu liên quan đến các sản 
phẩm mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và sản phẩm 
trang điểm; phân phát tài liệu quảng cáo trên đường phố hay trước cửa hàng, trình bày 
sản phẩm (sử dụng sản phẩm cho người khác xem), quảng cáo bằng thư gửi trực tiếp, 
cung cấp thông tin bán hàng (doanh số bán hàng), xúc tiến bán hàng cho người khác.  
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(210) 4-2011-05977 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-05978 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2 
(731) Công ty TNHH thương mại Đức 

Thịnh   (VN) 
Số 2 Quang Trung, phường Trần Phú, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo sản phẩm: bình phun thuốc trừ sâu.  
 
 
 

(210) 4-2011-05979 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại Đức 
Thịnh    (VN) 
Số 2 Quang Trung, phường Trần Phú, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo sản phẩm: bình phu thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2011-05981 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH US.CHEMICAL  
(VN) 
Lô B06-4, khu công nghiệp Đức Hòa I-
Hạnh phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 
 

(210) 4-2011-05982 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH US.CHEMICAL  
(VN) 
Lô B06-4, khu công nghiệp Đức Hòa I-
Hạnh phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 
 

(210) 4-2011-05983 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.21; 26.13.25 
(731) WAY HER MANUFACTURING 

CORP.   (TW) 
No.36, Kung chung st., Gangshan dist., 
Kaohsiung city 820, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Then chốt cửa, thanh chốt cửa bằng kim loại, bản lề bằng kim loại, dây xích 

bằng kim loại, chi tiết bằng kim loại dùng cho cửa sổ, chi tiết bằng kim loại dùng cho đồ 
nội thất.  
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(210) 4-2011-05984 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.15 
(731) Công ty TNHH Vinh Cơ   (VN) 

505/14 Bến Bình Đông, phường 13, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng như: bát, bát loa (tô), đĩa, liễn (thố), cốc, khay. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05985 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.7.20; 26.11.3; 26.13.25; 3.7.17; 
A26.11.12 

(591) Trắng, nâu, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần khu công 

nghiệp và đô thị Đức Hòa III - 
Resco   (VN) 
ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05986 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-05987 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-05988 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 9.1.24 
(591) Trắng, xanh rêu, xanh rêu nhạt. 
(731) Công ty cổ phần may Tây Đô  

(VN) 
Số 73 Mậu Thân, phường An Hòa, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo; áo sơ mi nam, nữ; quần dài; quần short nam, nữ.  

 
 

(210) 4-2011-05991 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trần 
Mỹ Anh   (VN) 
Số 28, Thọ Xương, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ vận tải hàng hóa; vận chuyển hành khách; 

dịch vụ cho thuê xe ô tô phục vụ khách du lịch, dịch vụ tổ chức chuyến đi du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ vui chơi giải trí; dịch vụ karaoke(hát có hệ thống đệm nhạc 
theo lời bài hát hiện trên màn hình); tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về giáo dục 
hoặc văn hóa; cho thuê đồ trang trí sân khấu.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ ở khách sạn; nhà hàng ăn uống, cho thuê phòng 
họp; nhà nghỉ du lịch.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ mát xa, xông hơi; 
nhà điều dưỡng.  
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(210) 4-2011-05992 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Trần 

Mỹ Anh   (VN) 
Số 28, Thọ Xương, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ vận tải hàng hóa; vận chuyển hành khách; 

dịch vụ cho thuê xe ô tô phục vụ khách du lịch; dịch vụ tổ chức chuyến đi du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ vui chơi giải trí; dịch vụ karaoke(hát có hệ thống đệm nhạc 
theo lời bài hát hiện trên màn hình); tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về giáo dục 
hoặc văn hóa; cho thuê đồ trang trí sân khấu.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, đặt chỗ ở khách sạn; nhà hàng ăn uống; cho thuê phòng 
họp; nhà nghỉ du lịch.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ mát xa, xông hơi, 
nhà điều dưỡng.  

 
 

(210) 4-2011-05995 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Long Thành 
Phát   (VN) 
Số 249 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhựa Upvc có lõi thép gia cường; cửa cuốn nhôm; vách kính nhôm; cửa 

thép.  
 
 

(210) 4-2011-05996 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 20.5.15 
(591) Đen, đỏ, vàng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Giáo Dục A 
Cộng (A PLUS EDUCATION JSC)  
(VN) 
436B/26-28, phường 12, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại về việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; 
quảng cáo; đại lý quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn 
người tiêu dùng ); thông tin về thương mại; hãng thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ; dịch vụ tóm lược tin tức; tổ chức 
triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thu mua hàng hóa cho người 
khác mua bán hàng hoá và dịch vụ cho mục đích kinh doanh của ngườì khác); xuất bản 
những bài quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; 
biện pháp đẩy mạnh bán hàng; quảng cáo băng đặt hàng qua bưu điện; giới thiệu sản 
phẩm; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ 
chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị tập huấn; xuất bản sách.  

 
 

(210) 4-2011-05998 (220) 01.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế ánh Dương  (VN) 
145 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-05999 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Minh Thư  (VN) 
35 đường 29, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem(mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem bột tắm trắng 

da; sữa tắm; kem hấp dầu tóc; kem ngừa tàn nhang (mỹ phẩm). 
 
 

(210) 4-2011-06000 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Minh Thư   (VN) 
35 đường 29, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem bột tắm trắng 

da; sữa tắm, kem hấp dầu tóc; kem ngừa tàn nhang. 
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(210) 4-2011-06001 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Minh Thư   (VN) 
35 đường 29, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem bột tắm trắng 

da; sữa tắm; kem hấp dầu tóc; kem ngừa tàn nhang. 
 
 
 

(210) 4-2011-06002 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Minh Thư   (VN) 
35 đường 29, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem bột tắm trắng 

da; sữa tắm; kem hấp dầu tóc; kem ngừa tàn nhang. 
 
 
 

(210) 4-2011-06003 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh nước biển. 
(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 

Tập thể xí nghiệp thu hồi vật tư Yên 
Viên, thị trấn Yên Viên, huyện Gia lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị chiếu sáng sử dụng năng 

lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; máy làm nước uống nóng lạnh, bình lọc nước dùng 
điện; thiết bị khử nước dùng cho nguyên liệu hữu cơ làm thực phẩm.  
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(210) 4-2011-06004 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.1.6; A5.5.20; 1.7.6; 1.3.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Song Minh   (VN) 
Khu Trung Hành 5, Đằng Lâm, quận Hải 
An, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 
 

(210) 4-2011-06005 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH phân phối Giai 
Điệu   (VN) 
490/6 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06006 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH phân phối Giai 
Điệu    (VN) 
490/6 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06007 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nhà hàng Năm Sao Một  (VN) 
38 Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2011-06008 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nguyễn Đức  (VN) 
217, Lê Lợi, phường 2, thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bình ắc quy. 

 
 
 

(210) 4-2011-06009 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hiệp hội Thủy sản huyện Hồng 
Ngự  (VN) 
Trạm Thủy Sản huyện Hồng Ngự, ấp 
Thượng, xã Thường Thới Tiền, huyện 
Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 31: Cá tra giống. 

 
 
 

(210) 4-2011-06010 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A18.1.9; 18.1.23 
(591) Đỏ, vàng, cam. 

(540) 

 

(731) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
¤ Tô Mới   (VN) 
15 đường số 7, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô và xe có động cơ, mua bán phụ tùng xe. 
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ. 
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(210) 4-2011-06011 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.3 
(591) Nâu đen, đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH M.E.C  (VN) 
191 khu dân cư Vĩnh Lộc, đường 2A, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-06012 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.3 
(591) Xanh dương, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Kiến Đại   (VN) 
Lộ 4, ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo mưa. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo mưa. 
 
 
(210) 

 
4-2011-06013 

 
(220) 

 
04.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ Nguyễn Huy   (VN) 
Số 2, ngõ 124, đường Thuỵ Khuê, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện. 

 
 

(210) 4-2011-06014 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
SANNAM  (VN) 
Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Các loại đồ uống không có cồn, bia, nước khoáng (đồ uống), nước  có ga(đồ 

uống), đồ uống hoa quả (không cồn0 và nước ép hoa quả. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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Nhóm 33: Các loại đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2011-06015 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
SANNAM   (VN) 
Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Các loại đồ uống không có cồn, bia, nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ 

uống), đồ uống hoa quả (không cồn) và nước ép hoa quả. 
 

Nhóm 33: Các loại đồ uống có cồn(trừ bia). 
 
 

(210) 4-2011-06016 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
SANNAM   (VN) 
Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Rau củ qủa đã được chế biến để tiêu dùng hoặc bảo quản, phơi khô hoặc nấu 

chín, trứng, sữa hoặc các sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc đã chế biến làm thức ăn cho người như 
mỳ ăn liền, bánh mỳ, bánh, mứt, kẹo, kem lạnh. 

 
 

(210) 4-2011-06017 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.5; A26.11.12; 13.1.5 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Willy Sports   (VN) 
Số 1103 Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, túi du lịch, ba lô, ví.  
 

Nhóm 25: Thắt lưng (quần áo); giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu trang thiết bị và dụng cụ luyện tập thể dục thể thao.  
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(210) 4-2011-06018 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ du lịch Trung An  
(VN) 
Số nhà B14, D6 khu đô thị mới Cầu 
Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ xông hơi; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm 

sóc sắc đẹp (thẩm mỹ viện). 
 
 

(210) 4-2011-06019 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Lợi  (VN) 
Thôn Cổ Điển B, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 
 

(210) 4-2011-06020 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thần Sâm   (VN) 
Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Séc măng; phanh ắc piston; xi lanh (là bộ phận của động cơ).  

 
 

(210) 4-2011-06023 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối sơn 
Mẫn Nga  (VN) 
Số 6E5 Đốc Binh Kiều, phường Bình 
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như gạch, đá, cát, xi măng, sắt; mua bán hàng 
trang trí nội thất như bồn nước, thiết bị vệ sinh, mua bán nước sơn, bột trét; mua bán 
thực phẩm, sữa, nước giải khát; mua bán mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06025 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.12; 26.11.3; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Nguyễn Kim   (VN) 
Thôn Mai Nội, xã Mai Đình, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị ngành xây dựng; mua bán máy móc, thiết bị 

ngành quan trắc, trắc địa. 
 

Nhóm 37: Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công trình 
công nghiệp, công trình đường bộ, công trình thuỷ lợi và hạ tầng kỹ thuật; lắp đặt thiết bị 
công trình xây dựng, lắp đặt thiết bị công nghệ, hệ thống điện, hệ thống nước, hệ thống 
làm lạnh, hệ thống an ninh cho công trình dân dụng và công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Thiết kế xử lý nền công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, kết cấu công trình 
dân dụng và công nghiệp, công trình thuỷ lợi, công trình giao thông, hệ thống cấp thoát 
nước; thiết kế quy hoạch xây dựng, quy hoạch kiến trúc công trình (không bao gồm thiết 
kế vườn hoa cây cảnh); thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp; tư vấn 
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đo đạc bản đồ; tư vấn thiết kế lưới tọa độ và độ 
cao chuyên dụng; đo vẽ thành lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình các loại tỷ lệ cho 
mục đích quy hoạch, sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và đền bù; đo đạc phục vụ thiết 
kế và thi công các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp; 
dịch vụ quan trắc lún, quan trắc chuyển dịch ngang, quan trắc biến dạng công trình. 

 
 

(210) 4-2011-06026 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(591) Xanh da trời. (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Giấc Mơ 
Việt   (VN) 
C18, lô 8, đô thị mới Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa, du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), chỗ ở tạm 
thời. 
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(210) 4-2011-06027 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH ảnh và thời 

trang Hương Phấn   (VN) 
204 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; nón (mũ); tất (vớ).  

 
 

(210) 4-2011-06028 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.3; A1.1.10 
(591) Xanh dương, vàng đồng, trắng. 
(731) Trường trung cấp nghề tư 

thục Việt Giao   (VN) 
193 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề, dạy học. 

 
 

(210) 4-2011-06029 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.21; 26.4.3; 26.4.9; A26.11.9 
(591) Đen, đỏ, trắng, xanh dương, xám, vàng 

cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và xuất 
nhập khẩu Việt Nhật   (VN) 
Số nhà 262, đường Nguyễn Trãi, tổ 16, 
phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 12: Ôtô; ôtô buýt, xe cộ; xe ôtô tải; xe tải chở hàng; xe tải chở khách; xe môtô; xe 

tay ga; xe thể thao, xe điện; xe tải chở hành lý hoặc người.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản); hãng bất động sản; quản lý bất động 
sản; cho thuê bất động sản; cho vay theo bảo lãnh, thế chấp .  

 
Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê xe cộ; cho thuê xe chở khách; tổ chức các chuyến đi; vận 
chuyển hành khách.  
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(210) 4-2011-06031 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.12; 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại VINAOK  (VN) 
Xóm 4, Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống), nước có gaz (đồ uống), đồ uống không chứa cồn, nước ép trái 

cây, xi-rô(đồ uống), bia. 
 
 
 

(210) 4-2011-06032 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A3.9.4; A3.9.24 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại VINAOK  (VN) 
Xóm 4, Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống), đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây, xi-rô (đồ uống), 

bia. 
 
 
 

(210) 4-2011-06035 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.14; A5.3.15; 1.15.15; 5.9.24 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh 

lá cây nhạt. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm 
làm màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng 
để xử lý phân bắc và chuồng trại.  
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(210) 4-2011-06036 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.14; 26.7.25; 24.15.2; A5.11.11; 
2.9.14; 2.1.13; 2.9.19; 2.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh 
lá cây nhạt, ghi đen. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm 
làm màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng 
để xử lý phân bắc và chuồng trại.  

 
 
 

(210) 4-2011-06037 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) LOVEDALE CORPORATION PTE 
LTD    (SG) 
135 Cecil Street, LKN Building, #10-04 
Singapore 069536 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 
 
 

(210) 4-2011-06038 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) LOVEDALE CORPORATION PTE 
LTD    (SG) 
135 Cecil Street, LKN Building, #10-04 
Singapore 069536 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
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(210) 4-2011-06039 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.3.25; 2.3.7 
(591) Trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quốc tế Duy Doãn  
(VN) 
Số 10 đường 783A Tạ Quang Bửu, 
phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, đồ thời trang, đồ trang sức, dụng cụ tập thể dục, hàng gia 

dụng, hàng kim khí điện máy. 
 
 
 

(210) 4-2011-06040 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.3 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tiếp vận 
quốc tế Rồng Xanh  (VN) 
Lầu 6, tòa nhà H&H, 209 Hoàng Văn 
Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển (vận tải) trên không; chở hàng bằng xe tải; bao gói hàng hóa; cho 

thuê kho hàng; môi giới vận tải, vận tải; vận tải bằng tàu thủy. 
 
 
 

(210) 4-2011-06041 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, vàng chanh xỉn, xanh 

dương, xanh cỏ úa, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đời Sống Sinh Thái   (VN) 
994A/98 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Nhãn dán gắn trên đồ dùng gia đình và văn phòng. 
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(210) 4-2011-06042 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  
(TW) 
No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 
District, Kaohsiung, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy chạy điện; xe máy scút-tơ; xe máy scút-tơ chạy điện; xe đạp; 

xe đạp điện.  
 
 

(210) 4-2011-06044 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2011-06045 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2011-06046 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.7.25; 25.7.17; 26.13.25 (540) 

  

(731) Đoàn Kim Oanh  (VN) 
67/40 đường số 7, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vật phẩm văn hóa phật giáo, đồ thờ cúng. 
 
 

(210) 4-2011-06047 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.9; 26.4.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
thiết bị công nghiệp Thủ Đô  
(VN) 
P 13-A 13, ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nâng (thang máy); máy phát điện. 

 
 

(210) 4-2011-06049 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tiến  (VN) 
Thôn Phong Nhị, xã Điện An, huyện 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu vô tuyến truyền hình màu; loa; lọc âm, máy móc để thu, khuếch đại, 

biến đổi, cân bằng, điều khiển ghi, phát và/hoặc tái tạo âm thanh và/hoặc video.  
 
 

(210) 4-2011-06050 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tiến  (VN) 
Thôn Phong Nhị, xã Điện An, huyện 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu vô tuyến truyền hình màu; loa; lọc âm; máy móc để thu, khuếch đại, 

biến đổi, cân bằng, điều khiển ghi phát và/hoặc tái tạo âm thanh và/hoặc video.  
 
 

(210) 4-2011-06052 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  
(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-06053 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  
(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06054 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06055 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06056 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06057 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06058 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06059 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 

(210) 4-2011-06060 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06061 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06062 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06063 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PT. DEXA MEDICA  (ID) 
Jl. Letjen Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang 30114, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-06064 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06065 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
dịch vụ hóa mỹ phẩm Hồng 
Tuyên  (VN) 
176 Quách Đình Bảo, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-06066 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
dịch vụ hóa mỹ phẩm Hồng 
Tuyên   (VN) 
176 Quách Đình Bảo, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-06067 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 
phẩm Thiên Lộc   (VN) 
561/1 đường số 8B, khu phố 13, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-06068 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 
phẩm Thiên Lộc   (VN) 
561/1 đường số 8B, khu phố 13, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-06069 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Phan Kỳ Trung  (VN) 

208/36 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt hộp; cá hộp; dầu ăn thực vật; sữa; bơ.  
 

Nhóm 30: Cà phê, ca cao, đường. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga, bia. 
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1147 

(210) 4-2011-06071 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh biển lợt. 

(540) 

 

(731) 1. Cty TNHH Công nghệ Sinh 
học (Việt Nam) Black Pearl  
(VN) 
ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  
2. Công ty cổ phần kỹ thuật 
số Truyền Thông Toàn Cầu  
(VN) 
Phòng 18, số 631 Nguyễn Trãi, phường 
11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem giặt, bột giặt, sữa tắm, dầu gội, phấn dùng cho cơ thể, phấn rôm dùng 

cho trẻ em.  
 
 

(210) 4-2011-06072 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.13.1; 26.1.6; 26.15.1 
(591) Đen, tím cà lợt, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) 1. Công ty TNHH Công nghệ 
sinh học (Việt Nam) Black 
Pearl  (VN) 
ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  
2. Công ty cổ phần kỹ thuật 
số Truyền Thông Toàn Cầu  
(VN) 
Phòng 18, số 631 Nguyễn Trãi, phường 
11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc, nước xức tóc, chế phẩm để uốn quăn tóc, chất 

làm trung hòa dùng cho uốn tóc bền nếp, nước gội đầu, chế phẩm phục hồi tóc hư tổn. 
 

 
(210) 

 
4-2011-06073 

 
(220) 

 
04.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(731) SYARIKAT PERUSAHAAN JOOI 

BERSAUDARA SDN BHD   (MY) 
1510, Mk. 11, Jalan Kebun Nanas, Bukit 
Tengnh, 14000 Bukit Mertajam, 
Seberang Prai Tengah, Malaysia  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân bao gồm giày, giày ủng, dép và dép đi trong nhà.  
 
 
 

(210) 4-2011-06074 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.1.25; 2.3.1 
(731) Công ty TNHH đầu tư và hợp 

tác quốc tế Thiên Hà   (VN) 
78 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dùng để chăm sóc da (mỹ phẩm); phấn trang điểm; mặt nạ 

dùng để dưỡng da (mỹ phẩm); dầu gội đầu; nước hoa.  
 
 
 

(210) 4-2011-06075 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH đầu tư và hợp 
tác quốc tế Thiên Hà   (VN) 
78 Lương Thế Vinh, Trung Văn, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dùng để chăm sóc da (mỹ phẩm); phấn trang điểm; mặt nạ 

dùng để dưỡng da (mỹ phẩm); dầu gội đầu; nước hoa.  
 
 
 

(210) 4-2011-06077 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Minh 
TÊn   (VN) 
487 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-06078 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.17.3; A5.5.22 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
và xây dựng Thành Lợi  (VN) 
Số 33, ngõ 624/12/93 Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, vật liệu trong 

ngành xây dựng, công nghiệp, viễn thông, tin học, thiết bị văn phòng, điện, điện tử, điện 
lạnh, điện gia dụng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng: công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, viễn thông, 
thủy điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị văn 
phòng; dịch vụ giám sát xây dựng công trình xây dựng; san lấp mặt bằng.  

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải; dịch vụ chuyên chở hàng hóa; chở hàng 
bằng xe tải; vận chuyển hành khách.  

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm 
máy tính; dịch vụ tư vấn thiết kế công trình điện dân dụng và điện công nghiệp; dịch vụ 
tư vấn, thiết kế công trình bưu chính, viễn thông.  

 
 

(210) 4-2011-06079 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A19.13.21; 26.13.25; 19.3.1 
(591) Đỏ, xanh lá mạ, xanh lá cây, nâu đỏ, 

đen, trắng. 
(731) MEDEXPORT ITALIA   (IT) 

Via Alcide De Gasperi 35, 00165 - 
Rome - Italy 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06080 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; A19.13.21; 19.3.1 
(731) MEDEXPORT ITALIA   (IT) 

Via Alcide De Gasperi 35, 00165 - 
Rome - Italy  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-06081 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 19.3.1; A19.13.21 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây, nâu đỏ, 

đen, trắng. 
(731) MEDEXPORT ITALIA   (IT) 

Via Alcide De Gasperi 35, 00165 - 
Rome - Italy  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06082 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) RELIV HEALTHCARE INC  (VG) 
3rd Floor, Omar Hodge Building, 
Wickham Cay I, PO Box-362 Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-06083 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) RELIV HEALTHCARE INC   (VG) 
3rd Floor, Omar Hodge Building, 
Wickham Cay I, PO Box-362 Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-06084 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) RELIV HEALTHCARE INC   (VG) 
3rd Floor, Omar Hodge Building, 
Wickham Cay I, PO Box-362 Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-06085 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) RV LIFESCIENCES LTD   (HK) 
3305, 33/F, Office Tower, Convention 
Plaza - No. 1 Harbour Road, Wanchai, 
Hongkong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-06086 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) MATRIX LABORATORIES LTD   (IN) 
1-1-151/1, IV Floor, Sairam Towers, 
Alexander Road, Secunderabad-500003, 
India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-06091 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH TEKNOS Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 2 số 5/263 Giải Phóng, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.  
 

Nhóm 09: Bộ kích điện. 
 

Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí, đèn chiếu sáng.  
 

Nhóm 16: Túi hút chân không bằng màng mỏng dùng để bao gói.. 
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(210) 4-2011-06092 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.11.3 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí điện Trí 
Việt   (VN) 
Số 135/44 Phạm Đăng Giảng, khu phố 1, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 
 

(210) 4-2011-06093 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) DOUBLE SITE SDN .BHD  (MY) 
Lot 825, Japan Sungai Korok, Mukim 
Jitra, 06000 Jitra, Kedah, Malaysia.  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  
 

Nhóm 35: Mua bán mũ bảo hiểm.  
 
 

(210) 4-2011-06094 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

dịch vụ thương mại Huy 
Quang  (VN) 
Đội 8, thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ: (bàn; ghế; tủ; giường; kệ sách; giá đồ đạc).  

 
 

(210) 4-2011-06096 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Đồng Tâm   (VN) 
153 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 06: Bình gas bằng kim loại. 
 

Nhóm 29: Thuỷ hải sản bảo quản và đông lạnh; thuỷ hải sản sơ chế và sấy khô; thuỷ hải 
sản chế biến; thủy hải sản đóng hộp; thịt gia cầm; thịt gia súc. 

 
Nhóm 30: Bột mì, bột gạo; bột ngũ cốc; bánh ngọt và mặn; bánh tráng (bánh đa nem); đá 
ăn (nước đá). 

 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai; bia. 

 
Nhóm 33: Rượu. 

 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm (nông lâm, thuỷ hải sản); bán lẻ lương thực thực phẩm, 
đồ uống, thuốc lá, thuốc lào; mua bán vật tư nông nghiệp; mua bán vật liệu xây dựng; 
mua bán phương tiện vận tải (xe tải, xe chuyên dùng) và ô tô, xe máy; mua bán máy móc 
thiết bị và phụ tùng máy; mua bán hàng kim khí điện máy; mua bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, 
kính xây dựng, mua bán lẻ đồ điện gia dụng, mua bán giường tủ, bàn ghế và đồ nội thất 
bằng gỗ; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán vàng bạc đá quý; mua bán hàng 
may mặc; mua bán giày dép; mua bán vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác; mua bán 
đồ dùng gia đình; mua bán gốm sứ; mua bán đèn và bộ đèn điện; mua bán nhiên liệu; 
mua bán gas và chất đốt; mua bán phế liệu; mua bán hạt nhựa; mua bán sản phẩm gia 
cầm và các thực phẩm khác; mua bán thuốc thuỷ sản; mua bán gia súc gia cầm; mua bán 
thức ăn gia sủc thức ăn tôm cá; mua bán giống cây trồng và hoa kiểng; tổ chức giới thiệu 
nhằm xúc tiến thương mại. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 
đi thuê; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ cầm đồ; đầu tư tài chính. 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà và các công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; 
xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; hoàn thiện (thi công) công trình xây dựng; 
trang trí (thi công) nội thất. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa; vận tải hàng hoá bằng đường bộ; 
đại lý bán vé tàu hoả; đại lý bán vé máy bay; vận tải hành khách đường bộ; dịch vụ du 
lịch lữ hành quốc tế và nội địa. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động, quán ăn uống; dịch vụ ăn uống liên hoan, tiệc cưới. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự; dịch 
vụ cắt uốn tóc, gội đầu, massage mặt.  
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(210) 4-2011-06097 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.7.17; 25.7.25; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH VIKOS  (VN) 
275 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-06101 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A18.1.8; 26.11.3; 26.1.2; A1.1.10 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thành 
Ban  (VN) 
Số 492 Nguyễn Văn Linh, phường Phú 
Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách bằng xe chất lượng cao. 

 
 

(210) 4-2011-06102 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Trường Khang   (VN) 
163/30 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-06103 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Trường Khang   (VN) 
163/30 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-06104 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Trường Khang    (VN) 
163/30 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-06105 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Trường Khang   (VN) 
163/30 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-06106 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Trường Khang    (VN) 
163/30 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-06107 (220) 04.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.17.5; 24.13.1 
(731) Công ty TNHH nước giải khát 

KIRIN ACECOOK Việt Nam   (VN) 
Lô D-3A-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà xanh đóng chai.  
 

Nhóm 32: Nước trái cây đóng chai. 
 
 

(210) 4-2011-06109 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.1; 5.7.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tổng công 
ty giống cây trồng Thái Bình  
(VN) 
Phố Quang Trung, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

 
(511)   Nhóm 31: Cây giống. 

 
 

(210) 4-2011-06110 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ Hợp Lợi Phát   (VN) 
132 - 134 - 136 Bạch Đằng, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-06111 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.23; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH OSAKA   (VN) 
Số nhà 125, đường Hoàng Văn Thái, tổ 
13, phường Trần Lãm, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị vệ sinh dùng trong nhà tắm; mua bán phụ tùng xe máy.  
 
 

(210) 4-2011-06114 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Phát triển HITECO   (VN) 
Cụm công nghiệp Quất Động, xã Quất 
Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến áp; cầu giao; máy biến dòng; bộ đổi điện. 

 
 

(210) 4-2011-06115 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nhiệt Thông gió 
Điện lạnh và Điều hòa không 
khí Cộng Đồng Việt Nam   (VN) 
135A/1 đường số 5, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Cho thuê khoảng không gian quảng cáo; hãng thông tin thương mại; tổ chức 

triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tổ chức quảng cáo trực tuyến 
trên mạng lưới máy vi tính. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; giám sát điều hành công việc 
xây dựng công trình; thông tin về xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-06116 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, véc ni; chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho 

thuốc màu, véc ni hoặc sơn; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chế phẩm dùng làm sơn 
lót (tuơng tự như sơn); chất nhuộm màu dùng cho gỗ.  
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(210) 4-2011-06119 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Phan Thùy Trinh  (VN) 
173 Nguyễn Kim, phường 7, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); 

ống nói (micro); bộ trộn âm (micxơ). 
 
 
 
 

(210) 4-2011-06120 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.15.1 
(591) Xanh dương, xám, đỏ, đen, nâu gạch. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thiết kế xây 
dựng Thiên Phước  (VN) 
468/1 Nguyễn Tri Phương, phường 9, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, tư vấn kiến trúc, kiến trúc, thiết lập bản vẽ xây 

dựng.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-06121 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1; 26.2.7; A26.3.7 
(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Lộc  (VN) 
Số 9A Nguyễn Trường Té, phường 2, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 43: Dich vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2011-06122 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) HIN SANG HONG COMPANY 

LIMITED  (HK) 
Flat B, 12/F, Yuen Long High Tech 
Centre, 11 Wang Yip Street West, Yuen 
Long, New Territories, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ trang điểm; kem (mỹ phẩm); dầu gội; mỹ phẩm dùng để tắm; mỹ 

phẩm dùng để chăm sóc da; chế phẩm hóa trang.  
 
 
 

(210) 4-2011-06124 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.3.16; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng, ghi xám. 
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

Việt Mỹ  (VN) 
Số 10/10/250 Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06125 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TIPHARCO   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mĩ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-06126 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TIPHARCO    (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mĩ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06127 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TIPHARCO    (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mĩ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06128 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TIPHARCO    (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mĩ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06129 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TIPHARCO    (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mĩ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-06130 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát hành 
Trường Phát   (VN) 
493A/135 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Xúc tiến thương mại; mua bán văn hóa phẩm; đại lý phát hành (mua bán) sách 

báo; quảng cáo.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-06131 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại - 
Sản xuất và dịch vụ Hoàng 
Nhật   (VN) 
33 Lam Sơn, phường 5, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-06132 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 15.7.1; 14.7.1 
(591) Vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
An Phúc  (VN) 
27/5C Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ, cụ thể gồm: máy đóng gói bao bì tự động; máy chiết 

rót; máy trộn; máy sấy; băng chuyền tải tự động. 
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(210) 4-2011-06133 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí và 
kết cấu thép Sóc Sơn   (VN) 
Km20/QL 3, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiêu liệu (xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, chất bôi trơn, chất 

để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi.  
 

Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại (sắt, 
thép); cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường 
sắt; ống dẫn và ống bằng kim loại (thép ống).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, dịch vụ tài chính.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu: cán thép xây dựng, luyện thép, mạ nhúng kẽm nóng 
chảy, kết cấu thép. 

 
 

(210) 4-2011-06134 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ khí và 
kết cấu thép Sóc Sơn    (VN) 
Km20/QL 3, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 04: Nhiêu liệu (xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, chất bôi trơn, chất 

để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi.   
 

Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại (sắt, 
thép); cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đuờng 
sắt; ống dẫn và ống bằng kim loại (thép ống).   

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, dịch vụ tài chính. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 
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Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu: cán thép xây dựng, luyện thép, mạ nhúng kẽm nóng 
chảy, kết cấu thép. 

 
 

(210) 4-2011-06135 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ khí và 
kết cấu thép Sóc Sơn   (VN) 
Km20/QL 3, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiêu liệu (xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, chất bôi trơn, chất 

để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi.  
 

Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại (sắt, 
thép); cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường 
sắt; ống dẫn và ống bằng kim loại (thép ống).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, dịch vụ tài chính. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu: cán thép xây dựng, luyện thép, mạ nhúng kẽm nóng 
chảy, kết cấn thép. 

 
 

(210) 4-2011-06136 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12; 26.3.23; 26.3.1; 26.13.25 
(591) Xanh, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

lắp An Khánh   (VN) 
Đường số 9 chùa Tây Phương, xã Thạch 
Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông; xi măng; gạch; ngói; đá dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng phi 

kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán bê tông, xi măng, gạch, ngói, đá, sắt thép, vật liệu xây dựng, sơn, bột 
bả xây dựng, kính xây dựng.  
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(210) 4-2011-06137 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
lắp An Khánh    (VN) 
Đường số 9 chùa Tây Phương, xã Thạch 
Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông; xi măng; gạch; ngói; đá dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng phi 

kim loại.    
 

Nhóm 35: Mua bán bê tông, xi măng, gạch, ngói, đá, sắt thép, vật liệu xây dựng, sơn, bột 
bả xây dựng, kính xây dựng.  

 
 
(210) 

 
4-2011-06138 

 
(220) 

 
05.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) A15.9.11; A5.7.23; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen, xám, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH VI NA VIM  (VN) 
305/16 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Các thiết bị và dụng cụ khoa học: ắc quy điện; bộ giảm điện; thiết bị sạc dùng 

cho pin điện; thiết bị điện để chuyển mạch; bộ chỉnh lưu dòng điện; thiết bị điện để điều 
hành.  

 
 

(210) 4-2011-06139 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.3.6; 26.3.4; 24.15.21 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh 

dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ Ngọc 
Bảo Minh  (VN) 
11 Võ Trường Toản, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, máy vi tính; bán 

buôn hóa chất công nghiệp (mực in).  
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(210) 4-2011-06140 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Linh  (VN) 
438/27 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ (phòng nhảy disco); dịch vụ karaoke; dịch vụ câu 

lạc bộ đêm. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà 
phê; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06141 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) VINAS BISQUERTT LTDA.   (CL) 
Avenida del Cãndor Sur 590 Oficina 201 
Ciudad Empresarial, Huechuraba, 
Santiago, Chile  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-06142 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Hồng Phương   (VN) 
718A Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Pít-tông (piston); dây cu-roa, vòng găng pít-tông; vòng bi.  
 

Nhóm 09: Phụ tùng xe ô tô và xe gắn máy cụ thể là bình ắc quy, cuộn dây đánh lửa 
(mobin), than đề.  
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(210) 4-2011-06143 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.17; 15.1.11; 26.15.3 
(591) Vàng, đỏ, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Minh Châu   (VN) 
150A Tân Thành, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Phụ tùng xe gắn máy và xe ô tô cụ thể là bình ắc quy, cuộn dây đánh lửa, than 

đề.  
 
 

(210) 4-2011-06144 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Cơ sở cà phê bột Hồng Danh  
(VN) 
Tổ 09, phường Ia Kring, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-06147 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
và mỹ thuật Hợp Giang  (VN) 
6A/396 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; áo cưới; váy dạ tiệc; giầy dép; mũ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán áo cưới, ao dài, trang phục dạ hội; dịch vụ xuất nhập khẩu; 
dịch vụ mua bán thiết bị chăm sóc săc đẹp; dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm vì mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm; thẩm mỹ viện; dịch vụ cắm hoa; dịch vụ làm tóc.  
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(210) 4-2011-06148 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ  (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-06149 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sinh học - dược phẩm ICA   (VN) 
Lô 10, đường số 5-VSIP, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06150 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2 
(591) Trắng, cam lửa. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chứng 
khoán Trường Sơn   (VN) 
Tầng 4, toà nhà Nhất Lộc Phát, số 168 
Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới chứng khoán; lưu ký chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng 

khoán; tự doanh chứng khoán (mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình); tư vấn niêm 
yết chứng khoán; tư vấn phát hành chứng khoán.  
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(210) 4-2011-06151 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.5.1 
(591) Đen, xám. 
(731) DREAMWORKS II DISTRIBUTION 

CO., LLC   (US) 
100 Universal City Plaza, Bldg. 5121, 
Universal City, CA 91608, U.S.A.  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi trên máy vi tính dành cho các thiết bị điện tử di động và 

không dây; phần mềm trò chơi trên máy vi tính, các chương trình trò chơi điện tử, phần 
mềm trò chơi điện tử dành cho các thiết bị điện tử cầm tay; phần mềm trò chơi vi-đê-ô; 
đĩa trò chơi vi tính; đầu máy trò chơi vi- ®ª-«, đĩa trò chơi vi-đê-ô; đĩa com-pắc (CD) đã 
ghi sẵn dùng để phát bản thu âm nhạc và hình ảnh động; phần mềm đa phương tiện đã 
ghi sẵn trên bộ nhớ chỉ đọc (CD ROM) dùng để phát bản thu âm nhạc và hình ảnh động; 
chương trình phần mềm tương tác đa phương tiện chứa các hình ảnh động dùng cho việc 
giải trí; phần mềm tương tác đa phương tiện dùng để chơi trò chơi; nam châm; kính râm; 
chi tiết cầm tay để chơi trò chơi điện tử tương thích với việc sử dụng màn hình chiếu 
ngoại vi hoặc màn hình; phim điện ảnh (phơi sáng). 

 
 

(210) 4-2011-06152 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt  (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06153 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.5.3; A1.1.10; 1.17.11; 5.7.3 
(591) Xanh, đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Vũ Trường Giang   (VN) 

132 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2011-06154 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) KOO, GEE-HYUNG   (KR) 
7-803 Gwangjang Kukdong Apt., 218-1, 
Gwangjang-dong, Gwangjin-gu, Seoul 
143-751, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Gia cầm, không còn sống; thịt đã được chế biến; gà, không còn sống; thịt đã 

được bảo quản; xúc xích; rau đã được bảo quản; rau đã được nấu chín; rau đóng hộp; thịt 
bò; thịt, cụ thể là: thịt cừu non, thịt cừu; gà tây, không còn sống.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại liên quan đến nhà hàng ăn uống.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán rượu và dịch vụ nhà hàng căng tin; dịch vụ quán rượu cốc-tai; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quầy bán 
rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống, bao gồm dịch vụ phục vụ ăn tại chỗ và bán thức ăn 
mang về; dịch vụ nhà hàng ăn uống bán thức ăn mang về; dịch vụ nhà hàng ăn uống có 
giao hàng tận nhà.  

 
 

(210) 4-2011-06155 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.9; 26.4.9 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Hoàng Phong  
(VN) 
Số 15/167, đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; buôn bán máy 

móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, máy xây dựng; buôn bán máy móc, thiết bị 
điện, vật liệu điện như: máy phát điện, động cơ điện, dây cáp điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện, đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; buôn bán xi măng, gạch xây 
dựng, ngói, kính xây dựng, thiết bị vệ sinh, sắt thép xây dựng; buôn bán lương thực, thực 
phẩm, đường, sữa, gạo, bánh, kẹo, chè, cà phê, thịt, cá, nước khoáng, nước ngọt, bia, 
rượn; buôn bán ô tô, xe có động cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ; buôn bán môtô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của môtô, xe máy; 
buôn bán giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất.  
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(210) 4-2011-06156 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.9; A26.11.9 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Hoàng Phong  
(VN) 
Số 15/167, đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị máy nông nghiệp, máy khai khoáng và 

máy xây dựng; sửa chữa bảo dưỡng ô tô, xe máy; sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện, điện 
tử, hệ thống điện, lò sưởi và điều hòa nhiệt độ; xây dựng công trình công nghiệp và dân 
dụng.  

 
 

(210) 4-2011-06157 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.9; A26.11.9 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Hoàng Phong  
(VN) 
Số 15/167, đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, vận chuyển khách du lịch, vận tải hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2011-06158 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3; 7.15.6 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tiến Lợi   (VN) 
Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Mái tôn và các phụ tùng đi kèm như: đinh vít, tấm đậy nóc, đầu ngàm, cầu 
phong bằng thép.  

 
 

(210) 4-2011-06159 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Anh   (VN) 
Ngách 64/49, tổ 87, phố Nguyễn Lương 
Bằng, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06160 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm CAMLY   (VN) 
P306, tòa nhà CC2, khu đô thị mới Bắc 
Linh Đàm, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-06161 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm CAMLY   (VN) 
P306, tòa nhà CC2, khu đô thị mới Bắc 
Linh Đàm, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06162 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung Ương 3 (FORIPHARM)  
(VN) 
16 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06163 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06164 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06165 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06166 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06167 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06168 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06169 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06170 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06171 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Phong Cách Trẻ  (VN) 
2B - 2C - 2D - 2E khu phố 6, đường số 7, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06172 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Danh Sơn   (VN) 
140 khu phố Mỹ Giang 2, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06173 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Xanh lam, xanh lá, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và truyền thông HAPPl & 
HAPPI   (VN) 
Số 149 Nguyễn Khang, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Bán đấu giá. 
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(210) 4-2011-06174 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.3.25; 7.3.20; 2.3.15; A9.1.20 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH Derhao Textile 

(Việt Nam)   (VN) 
Số 21 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, huyện Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: màn cửa, chăn, ga trải giường (drap), khăn tắm; mua bán: gối, đệm, 

mua bán thảm chùi chân.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-06176 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PARIS HILTON   (US) 
250 N. Canon Drive, Beverly Hills, 
California 90210, USA  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Đồ đeo mắt cụ thể là kính mắt, kính râm, hộp đựng và các bộ phận của chúng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06177 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.9.1; 25.1.25; A1.1.9 
(731) PARIS HILTON    (US) 

250 N. Canon Drive, Beverly Hills, 
California 90210, USA    

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Đồ đeo mắt cụ thể là kính mắt, kính râm, hộp đựng và các bộ phận của chúng.  
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(210) 4-2011-06178 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI 
KAISHA (also doing business as 
NIPPON STEEL CORPORATION)  (JP) 
No. 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép tấm được phủ màu; thép tấm được thiết kế kiểu dáng; thép tấm; đai thép; 

tấm kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật 
liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-06180 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần SU MI VI NA  

(VN) 
101/50A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa (trừ khóa điện) bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; bản lề bằng 

kim loại; chốt (then) cửa bằng kim loại; mắc áo bằng kim loại; chân lan can bằng kim 
loại; chân trụ lan can bằng kim loại; thanh trượt ngăn kéo bằng kim loại; tay đẩy thủy 
lực (phụ kiện khóa) bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-06181 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần SU MI VI NA  

(VN) 
101/50A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ (đều bằng gỗ).  
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Nhóm 35: Mua bán: bàn, ghế, giường, tủ, ghế sofa.  
 
 

(210) 4-2011-06182 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, xanh biển. 
(731) Công ty cổ phần SU MI VI NA  

(VN) 
101/50A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ (đều bằng gỗ).  

 
 

(210) 4-2011-06183 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.21; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xám. 
(731) Công ty TNHH Phú Cường Nha 

Trang  (VN) 
05 Nguyễn Đức Cảnh, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê nhân; cà phê sạch chế phin; đồ uống trên cơ sở cà 

phê.  
 
 

(210) 4-2011-06186 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 18.1.23; 26.13.25; A18.1.9 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ du lịch 
Chiến Yến Thịnh   (VN) 
50/4/8A đường 35, khu phố 2, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ du lịch lữ hành; 
dịch vụ tổ chức chuyến du lịch, dịch vụ cho thuê xe.  

 
 

(210) 4-2011-06193 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH quốc tế Mặt 
Trời Đỏ   (VN) 
Lô 7 đường 5A, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Bơ, dầu, mỡ làm từ thực vật (ăn được); dầu, mỡ làm từ động vật (ăn được).   

 
 

(210) 4-2011-06194 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH quốc tế Mặt 
Trời Đỏ   (VN) 
Lô 7 đường 5A, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Bơ, dầu, mỡ làm từ thực vật (ăn được); dầu, mỡ làm từ động vật (ăn được).  

 
 

(210) 4-2011-06195 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH quốc tế Mặt 
Trời Đỏ   (VN) 
Lô 7 đường 5A, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Bơ, dầu, mỡ làm từ thực vật (ăn được); dầu, mỡ làm từ động vật (ăn được).  
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(210) 4-2011-06196 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Tân Toàn Cầu  (VN) 
Lô 7 đường 5A, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Bơ, dầu, mỡ làm từ thực vật (ăn được); dầu, mỡ làm từ động vật (ăn được).  

 
 
 

(210) 4-2011-06197 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Ngô Hoà  (VN) 
7C Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 
 

(210) 4-2011-06198 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.5.25; A26.4.6; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH quốc tế Mặt 

Trời Đỏ  (VN) 
Lô 7 đường 5A, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Bơ, dầu, mỡ làm từ thực vật (ăn được); dầu, mỡ làm từ động vật (ăn được). 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1181 

(210) 4-2011-06200 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.3.1; 26.11.3; 26.13.25; 26.15.15 
(591) đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH dầu khí HP MAX  

(VN) 
Tổ khu phố Trung Bình, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỏ dạng thô hoặc tinh chế, xăng, dầu xe máy, gas, dầu để bôi trơn, chất 

bôi trơn (dầu nhờn).  
 

Nhóm 35: Mua bán: dầu mỏ, gas, xăng, dầu mỏ tinh chế hoặc thô, paraffin.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ chế biến: dầu mỏ, dầu để bôi trơn, chất bôi trơn (dầu nhờn), dầu xe 
máy.  

 
 
(210) 

 
4-2011-06202 

 
(220) 

 
05.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Tân Khải Kiệt   (VN) 
245 Tạ Uyên, phường 6, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 11: Lò nướng điện; phích nước (bình thủy) dùng điện; nồi áp suất điện; nồi cơm 

điện; bếp điện.  
 
 

(210) 4-2011-06203 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-06204 (220) 05.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-06205 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.2.7 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 
(731) Lê Minh Hưng  (VN) 

P1306/CT3, ĐT Xa La, phường Phúc La, 
quân Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính; phần cứng máy tính; linh kiện máy tính; thiết bị viễn 

thông cụ thể là thiết bị an ninh mạng, thiết bị định tuyến, thiết bị chuyển mạch, tổng đài, 
modem, thiết bị đầu cuối, cáp điện, cap quang. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; xây dựng cơ sở dữ liệu (thu thập thông tin và dữ liệu 
để đưa vào thành một cơ sở dữ liệu); dịch vụ quản lý tư liệu bằng máy tính; dịch vụ biên 
tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại và internet.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy vi tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh 
mạng; dịch vụ bảo vệ máy tính tránh khỏi virus; nghiên cứu khoa học về công nghệ 
thông tin.  

 
 

(210) 4-2011-06206 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A17.1.2 (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nguyên Vạn Lộc   (VN) 
82 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ.  
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(210) 4-2011-06207 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh lam. 

(540) 

 

(731) Viện khoa học công nghệ Mỏ - 
Vinacomin  (VN) 
Số 3, Phan Đình Giót, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 17: Chất dẻo tổng hợp bán thành phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-06208 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh lam. 

(540) 

 

(731) Viện khoa học công nghệ Mỏ - 
Vinacomin   (VN) 
Số 3, Phan Đình Giót, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 17: Chất dẻo tổng hợp bán thành phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-06209 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh lam. 

(540) 

 

(731) Viện khoa học công nghệ Mỏ - 
Vinacomin   (VN) 
Số 3, Phan Đình Giót, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 17: Chất dẻo tổng hợp bán thành phẩm. 
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(210) 4-2011-06210 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh lam. 

(540) 

 

(731) Viện khoa học công nghệ Mỏ - 
Vinacomin   (VN) 
Số 3, Phan Đình Giót, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 17: Chất dẻo tổng hợp bán thành phẩm resins. 

 
 

(210) 4-2011-06211 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(591) Xanh lam. (540) 

 

(731) Viện khoa học công nghệ Mỏ - 
Vinacomin   (VN) 
Số 3, Phan Đình Giót, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 17: Chất dẻo tổng hợp bán thành phẩm resins. 

 
 

(210) 4-2011-06213 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.5.25; 1.15.23; 26.1.2 (540) 

  

(731) DNTN thương mại và dịch vụ 
An Dân  (VN) 
79B, Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sắt, cửa nhôm. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa, các loại cửa đi, cửa sổ, vách ngăn làm bằng nguyên liệu nhựa.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và tiếp thị.  
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; trang trí nội thất.  
 

Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa, quốc tế; vận chuyển hành khách bằng đường bộ.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng, thiết kế (trang trí) 
nội thất, ngoại thất. 
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(210) 4-2011-06214 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 26.2.7; 26.3.2; A26.3.6; 
18.3.21 

(591) Đỏ, xám, vàng, cam. 

(540) 

 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần phát triển nhà TP.HỒ Chí 
Minh  (VN) 
58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới tài chính; tín dụng; hãng thu hồi nợ; hoạt 

động ngân hàng; đầu tư vốn; bảo lãnh lưu kho hải quan; dịch vụ đổi tiền; công việc thanh 
toán (tài chính); cho vay (tài chính); đánh giá tài chính (bảo hiểm; ngân hàng; bất động 
sản); dịch vụ ủy thác tài chính; quản lý tài chính, cho vay theo bảo lãnh; thế chấp; thuê 
mua tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín 
dụng; dịch vụ thẻ nợ, dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); ký thác các đồ vật quý giá; thông 
tin về tài chính; phát hành trái phiếu có giá; phát hành thẻ tín dụng; bảo trợ tài chính. 

 
 

(210) 4-2011-06215 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) LG HAUSYS, LTD. (KOREAN 
CORPORATION)  (KR) 
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 19: Đá cẩm thạch nhân tạo.  

 
 

(210) 4-2011-06216 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.3; 1.15.15; 1.15.14; A1.1.10; 
A11.3.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh lam, xanh lá cây, vàng 
cam, vàng nhạt. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Việt Nam  (VN) 
P30, nhà B1, tập thể Giảng Võ, phố Trần 
Huy Liệu, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống khai vị, không có cồn; bia; đồ uống lên men làm từ táo, không có 
cồn; cốc-tai, không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây, không có cồn.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu  

 
 

(210) 4-2011-06217 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 3.7.17; 25.7.20; 
1.15.23 

(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư & 

Kinh Doanh bất động sản Kim 
Sơn  (VN) 
125-127 phố Bà Triệu, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành (quản lý) các công việc kinh doanh: tư vấn hỗ trợ trong 

tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; hỗ 
trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp.  

 
Nhóm 36: Quản lý tài sản bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; tư 
vấn bất động sản; đầu tư bất động sản; kinh doanh nhà, dịch vụ nhà đất.  

 
 

(210) 4-2011-06218 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.1; 24.15.21; 25.7.17 
(591) Đen, trắng, vàng, xám. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư & 

Kinh Doanh bất động sản Kim 
Sơn   (VN) 
125-127 phố Bà Triệu, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành (quản lý) các công việc kinh doanh: tư vấn hỗ trợ trong 

tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; hỗ 
trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp.  

 
Nhóm 36: Quản lý tài sản bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; tư 
vấn bất động sản, đầu tư bất động sản; kinh doanh nhà, dịch vụ nhà đất. 
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Nhóm 38: Cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng 
máy tính toàn cầu; thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; 
thông tin về viễn thông liên lạc.  

 
Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và vận chuyển 
hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe ô tô.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục 
và đào tạo; tổ chức triển lãm văn hóa hoặc giáo dục.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; cho thuê máy tinh; dịch vụ sao chép 
chương trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
dịch vụ bảo vệ máy tính tránh virus. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tư vấn và thiết kế thời trang tóc; dịch vụ 
chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ massage.  

 
 
 

(210) 4-2011-06220 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A17.2.2; A10.3.4 
(591) Trắng, xanh dương, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bách An Sinh  
(VN) 
Phòng 1611, nhà CT1 đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su tránh thai. 

 
 
 

(210) 4-2011-06221 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A19.3.24; A10.3.4; A17.2.4; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh tím than, tím 

đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bách An Sinh  
(VN) 
Phòng 1611, nhà CT1 đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su tránh thai. 
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(210) 4-2011-06222 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 17.2.17; A10.3.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bách An Sinh  
(VN) 
Phòng 1611, nhà CT1 đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su tránh thai. 

 
 

(210) 4-2011-06224 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.1.1 
(591) Xanh lá cây, ghi, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH QUAA   (VN) 
Số 4/79/56/8, tổ 5, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-06225 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.20; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh lục, trắng, 

cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và công 
nghệ Đông Tây  (VN) 
Phòng 221, số 33A, phố Phạm Ngũ Lão, 
phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-06227 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.3.1; A2.3.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển HUY LINH (VN)   (VN) 
27 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước mía, nước ngọt.  
 
 

(210) 4-2011-06228 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.3; 26.4.9; A7.1.12; 7.1.24 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản VNRE   (VN) 
Số 69 Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản (đánh giá bất động sản).  

 
 
 

(210) 4-2011-06229 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.3; 1.17.11 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

bia rượu ERESSON  (VN) 
Lô 46, khu công nghiệp Quang Minh, 
Mê Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; rượu cốc-tai; 

rượu vang; rượu khai vị.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu và các loại đồ uống có cồn.  
 
 
 

(210) 4-2011-06230 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Nguyễn Anh Tuấn   (VN) 
Số nhà 14, ngõ 81/2 Lạc Long Quân, tổ 
16, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; thuốc màu (vecni). 
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(210) 4-2011-06231 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH thức ăn gia súc 
Chiến Thắng  (VN) 
Xóm Kho, thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, 
huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho thuỷ sản; cám trộn làm 

thức ăn cho vật nuôi; thức ăn cho súc vật cảnh. 
 
 

(210) 4-2011-06232 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Đỗ Thị Khuyên   (VN) 
58 phố Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-06233 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.11.2 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện lạnh Hồng 
Loan   (VN) 
1073/59 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị điện công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-06236 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.15; A26.3.6; 26.13.25; A1.1.9 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ công nghệ Vạn Phúc  
(VN) 
2/11 đường số 5, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Mực in.  
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(210) 4-2011-06237 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Phát Việt Thành   (VN) 
2/2/100C Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán động cơ cửa cuốn, bình lưu điện cửa cuốn, thiết bị điện, vật liệu 
điện.  

 
 

(210) 4-2011-06238 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Trần ái Châu   (VN) 
200/17 đường Cô Giang, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm các loại.  
 
 

(210) 4-2011-06239 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.5; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Vàng, xanh dương, ghi xám, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH phát triển 

quốc tế Tân Đạt Dương  (VN) 
26A đường số 25, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
 
 

(210) 4-2011-06240 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 19.3.1; 26.4.2; A25.7.5; 26.15.3 
(591) Vàng, đỏ, ghi xám, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH phát triển 

quốc tế Tân Đạt Dương   (VN) 
26A đường số 25, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
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(210) 4-2011-06241 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Thanh Vân  (VN) 
Đội 1, thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm, 
huyện Diên Khánh, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ đông lạnh thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06242 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 19.7.1; A19.7.16; 3.1.1; A3.1.22 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tứ Quí  (VN) 
G24 đường Nguyễn Huệ, khu phố 6, 
phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  

 
 

(210) 4-2011-06243 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; 26.13.1; 1.15.15; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh lá mạ, hồng, vàng 

cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Việt Nữ  (VN) 
29 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm   
 

Nhóm 25: áo quần thời trang.  
 
 

(210) 4-2011-06244 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AVINAA   (VN) 
¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên 
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, xi rô và các chế phẩm làm đồ uống; hỗn hợp coctai làm từ các 
loại nước ép hoa quả và không chứa cồn; nước ép trái cây; xi rô dùng cho đồ uống. 

 
Nhóm 33: Hỗn hợp coctai làm từ đồ uống có cồn; đồ uống có cồn có chứa hoa quả.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06245 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AVINAA    (VN)
¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên 
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng có muối lithi; nước suối; nước khoáng xenxe; nước khoáng, 

nước khoáng thiên nhiên.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-06246 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 18.3.23; 18.3.2; 26.11.3 
(591) Trắng, đen, xanh biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Huỳnh Phát  (VN) 
21 Tân Trang, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Thanh chắn gió, bản lề cửa (bằng kim loại).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06247 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Bùi Quốc Châu   (VN) 
16, Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ xoa bóp dùng trong ngành y (dụng cụ, thiết bị y tế). 
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(210) 4-2011-06248 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Bùi Quốc Châu    (VN) 
16, Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ xoa bóp dùng trong ngành y (dụng cụ, thiết bị y tế). 

 
 
 

(210) 4-2011-06249 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Bùi Quốc Châu    (VN) 
16, Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ xoa bóp dùng trong ngành y (dụng cụ, thiết bị y tế). 

 
 
 

(210) 4-2011-06250 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Bùi Quốc Châu    (VN) 
16, Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ xoa bóp dùng trong ngành y (dụng cụ, thiết bị y tế). 

 
 
 

(210) 4-2011-06251 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh đậm, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ VM  (VN) 
Số 131, quốc lộ 1A, xã Long Hiệp, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện công suất gió.  
 

Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời. 
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(210) 4-2011-06252 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.5; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Hồng nhạt, bạc. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Xuân Sang   (VN)
Số 3, ngách 2, ngõ 161, Thái Hà, Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06254 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.9.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
phát triển dự án Việt Nam  
(VN) 
Phòng B 17, tầng 4, khách sạn Horison, 
số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý toà nhà (bất động sản), cho thuê căn hộ, dịch vụ nhà ở (sở hữu bất 

động sản), hãng bất động sản, quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê tài 
sản cố định (bất động sản); cho thuê văn phòng (bất động sản). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-06255 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.4; A3.7.24 
(731) CHEN LIN REN   (CN) 

Room D+E, Fl20, Bldg B1, Century 
Square, No. 88 Namping Street, 
Kunming, Yunnan, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng tắm; kem đánh răng; nước rửa bát; mỹ phẩm cho súc vật; 

dung dịch để cọ rửa; kem làm trắng da; dầu gội đầu; nguyên liệu làm thơm dùng cho mỹ 
phẩm. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1196 

(210) 4-2011-06256 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.9; 26.4.4 
(591) Xanh, trắng. 
(731) OPEN JOINT STOCK COMPANY 

"TNK-BP HOLDING"   (RU) 
d. 60, ul. Oktiabrskaya, selo. Uvat, 
Uvatsky rajon, 626170, Tyumenskaya 
oblast, Russian Federation  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và bảo dưỡng đường ống dẫn dầu và khí; dịch vụ vận hành 

mỏ, bao gồm khai thác dầu và khí.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển bằng đường ống; dịch vụ phân phối điện.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ phân tích về khai thác mỏ dầu và khí.  
 
 
 

(210) 4-2011-06257 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.3.2; 24.15.21; 24.15.3 
(591) Trắng, vàng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty CP thương mại dịch 
vụ vật liệu xây dựng Hoàng 
Gia  (VN) 
126H Phan Đăng Lưu, phường 03, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Các sản phẩm cửa bằng nhựa như: cửa lùa, cửa cuốn, cửa gập. 

 
 
 

(210) 4-2011-06258 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.1; 26.4.3; 25.5.25 
(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Lê Xuân Vinh   (VN) 
759/5/20/34 hương lộ 2, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, trà.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-06260 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại TIC TAC   (VN) 
Lầu 1, 72 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ nữ trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồng hồ, vàng, đồ nữ trang, đồ trang sức, mỹ phẩm, quần áo, giày 
dép, mũ nón, ví (bóp), dây thắt lưng, túi xách, hàng da và giả da; dịch vụ quảng cáo. 

 
 
 

(210) 4-2011-06261 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại TIC TAC    (VN) 
Lầu 1, 72 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ nữ trang.   
 

Nhóm 35: Mua bán đồng hồ, vàng, đồ nữ trang, đồ trang sức, mỹ phẩm, quần áo, giày 
dép, mũ nón, ví (bóp), dây thắt lưng, túi xách, hàng da và giả da; dịch vụ quảng cáo. 

 
 
 

(210) 4-2011-06262 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại TIC TAC    (VN) 
Lầu 1, 72 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ nữ trang.   
 

Nhóm 35: Mua bán đồng hồ, vàng, đồ nữ trang, đồ trang sức, mỹ phẩm, quần áo, giày 
dép, mũ nón, ví (bóp), dây thắt lưng, túi xách, hàng da và giả da; dịch vụ quảng cáo. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1198 

(210) 4-2011-06263 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại TIC TAC    (VN) 
Lầu 1, 72 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ nữ trang.   
 

Nhóm 35: Mua bán đồng hồ, vàng, đồ nữ trang, đồ trang sức, mỹ phẩm, quần áo, giày 
dép, mũ nón, ví (bóp), dây thắt lưng, túi xách, hàng da và giả da; dịch vụ quảng cáo. 

 
 
 

(210) 4-2011-06264 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại TIC TAC    (VN) 
Lầu 1, 72 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ nữ trang.   
 

Nhóm 35: Mua bán đồng hồ, vàng, đồ nữ trang, đồ trang sức, mỹ phẩm, quần áo, giày 
dép, mũ nón, ví (bóp), dây thắt lưng, túi xách, hàng da và giả da; dịch vụ quảng cáo. 

 
 
 

(210) 4-2011-06265 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại TIC TAC    (VN) 
Lầu 1, 72 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ nữ trang.   
 

Nhóm 35: Mua bán đồng hồ, vàng, đồ nữ trang, đồ trang sức, mỹ phẩm, quần áo, giày 
dép, mũ nón, ví (bóp), dây thắt lưng, túi xách, hàng da và giả da; dịch vụ quảng cáo. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-06266 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại TIC TAC    (VN) 
Lầu 1, 72 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ nữ trang.   
 

Nhóm 35: Mua bán đồng hồ, vàng, đồ nữ trang, đồ trang sức, mỹ phẩm, quần áo, giày 
dép, mũ nón, ví (bóp), dây thắt lưng, túi xách, hàng da và giả da; dịch vụ quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2011-06267 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại TIC TAC   (VN) 
Lầu 1, 72 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ nữ trang. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồng hồ, vàng, đồ nữ trang, đồ trang sức, mỹ phẩm, quần áo, giày 
đép, mũ nón, ví (bóp), dây thắt lưng, túi xách, hàng da và giả da; dịch vụ quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2011-06268 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại TIC TAC    (VN) 
Lầu 1, 72 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ nữ trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồng hồ, vàng, đồ nữ trang, đồ trang sức, mỹ phẩm, quần áo, giày 
đép, mũ nón, ví (bóp), dây thắt lưng, túi xách, hàng da và giả da; dịch vụ quảng cáo. 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1200 

(210) 4-2011-06269 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại TIC TAC    (VN) 
Lầu 1, 72 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ nữ trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồng hồ, vàng, đồ nữ trang, đồ trang sức, mỹ phẩm, quần áo, giày 
đép, mũ nón, ví (bóp), dây thắt lưng, túi xách, hàng da và giả da; dịch vụ quảng cáo. 

 
 
 

(210) 4-2011-06270 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương   (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; bánh ăn liền (bánh snack); bột canh (hạt nêm); tương 

ớt; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền. 
 
 
 

(210) 4-2011-06271 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương   (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; bột gia vị; nước tương (xì dầu).  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-06272 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty thương mại dầu khí 
An Dương   (VN) 
LK6C19, khu đô thị Mỗ Lao, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, khí gas hoá lỏng, dầu nhờn, mỡ công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-06273 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty thương mại dầu khí 
An Dương    (VN) 
LK6C19, khu đô thị Mỗ Lao, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, khí gas hoá lỏng, dầu nhờn, mỡ công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-06274 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty thương mại dầu khí 
An Dương    (VN) 
LK6C19, khu đô thị Mỗ Lao, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, khí gas hoá lỏng, dầu nhờn, mỡ công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-06275 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty thương mại dầu khí 
An Dương    (VN) 
LK6C19, khu đô thị Mỗ Lao, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, khí gas hoá lỏng, dầu nhờn, mỡ công nghiệp.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-06276 (220) 24.11.2008 
(641) 4-2008-25051 (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 25.7.20; 26.4.3 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi   (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy bơm nước, máy công cụ, máy nổ, máy nước nóng, máy lạnh, tủ 

lạnh, máy giặt, đĩa cắt, vòng bi, phụ tùng máy bơm và máy nổ, đồ điện tử gia dụng, phân 
bón, hoá chất, vải sợi, vải lưới gỗ rừng trồng. 

 
 

(210) 4-2011-06278 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 26.11.3 
(591) Ghi nhạt, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại ALPHA Việt Nam  
(VN) 
Nhà số 6, ngõ 342, ngách 21, tổ 12 
đường Hồ Tùng Mậu, thị trấn Cầu Diễn, 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng. 

 
 

(210) 4-2011-06280 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Hiệp Phong   (VN)
Phòng 806 tòa nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú 
(tác dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế). 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-06281 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Hiệp Phong  
(VN) 
Phòng 806 tòa nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú 
(tác dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2011-06282 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Hiệp Phong  
(VN) 
Phòng 806 tòa nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú 
(tác dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2011-06283 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần Hợp Thành  
(VN) 
Km 40+500, quốc lộ 5A, thôn Tràng Kỹ, 
xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: cẩu (thiết bị nâng và nhắc); thiết bị dùng để nâng; cẩu (bộ phận của máy 

móc); động cơ và máy thuỷ lực; băng đai cho máy vận chuyển; băng tải. 
 

Nhóm 12: Thùng xe ô tô; khung gầm xe ô tô; động cơ cho xe ô tô; xe ô tô; xe cẩu; xe 
cứu hộ.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-06284 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PERMANENT SUNRISE INC.  (TW) 
1F., No.111, Jilong Rd., Sec.1, Xin-Yi 
District, Taipei, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm làm sạch dùng cho cơ thể người; chế 

phẩm dùng để giặt; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm dùng để súc và làm sạch 
miệng, không chứa thuốc; chế phẩm dùng để làm sạch khoang miệng, không dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm dùng để xịt vào miệng dạng bụi nước, không dùng cho mục 
đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06286 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1; A25.3.3 
(731) Nguyễn Huy Xuân   (VN) 

Lô 1446 đường Huy Cận, phường Hòa 
Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, hóa chất xét 
nghiệm; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa 
chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
sữa và các sản phẩm từ sữa thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-06287 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06288 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06289 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06290 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06291 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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1206 

(210) 4-2011-06292 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06293 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06294 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06295 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06296 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06297 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia   (VN) 
P115-H2, khu TT Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06298 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia    (VN) 
P115-H2, khu TT Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06299 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Đại Việt  (VN) 
102/1/2 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh dùng để xử lý nước thải công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-06300 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 26.5.1; 26.3.2; 26.7.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kinh tế - Kỹ 
thuật   (VN) 
Số 102, phố Kim Mã Thượng, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành, quản lý kinh doanh, tư vấn trong tổ chức và điều hành 
kinh doanh, hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; đánh giá trong 
kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ tư vấn điều hành thương mại; 
tư vấn nghiệp vụ về thương mại. 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; đầu tư vốn; quản lý tài sản bất 
động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản). 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; giám sát điều hành xây dựng công trình; phá 
các công trình xây dựng; dịch vụ về cách điện, nhiệt, âm, trong xây dựng; khai thác mỏ; 
dịch vụ khai thác than đá; lắp đặt cửa và cửa sổ. 

 
Nhóm 39: Hướng dẫn viên du lịch; vận tải bằng ô tô; chở hàng bằng xe tải; vận tải bằng 
đường sắt; tổ chức đi chơi trên biển; chuyển giao (dịch vụ vận chuyển) sản phẩm hàng 
hoá; kho hàng hoá; dịch vụ lưu kho; cho thuê kho hàng; vận tải đường sông; vận tải bằng 
tàu thuỷ; tổ chức cuộc du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ vận chuyển hành khách; 
dịch vụ chuyên chở hàng hoá; vận tải hàng hải; môi giới vận chuyển. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu về lĩnh 
vực bảo vệ môi trường; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu về vật lý; nghiên cứu về cơ khí.  
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(210) 4-2011-06301 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Tím, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hoàng Nhật   (VN) 
194 Dương Tử Giang, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06303 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.6; 26.1.2; 26.1.4; A5.5.20 
(591) Nâu, da cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại Phúc Việt   (VN) 
Cây số 7, quốc lộ 1A, thôn Phong Niên 
Thượng, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, 
tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư xây dựng, cụ thể là: mua bán sắt; thép, xi măng, thiết bị điện 

chiếu sáng, xăng dầu. 
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, tượng đài, phù điêu. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-06304 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Tân 
Hoàng Long   (VN) 
Số 381 Nguyễn Huệ, phường 5, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; máy ảnh; đầu ghi dùng cho camera quan sát.  
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(210) 4-2011-06306 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Khải Hoàn  (VN) 
8/9 Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề: cắt móng tay, trang điểm, cắt tóc.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06307 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A2.1.23; A2.3.23; A18.1.9; 18.1.5 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Trung Niên  

(VN) 
63 đường số 24A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe, thay dầu nhớt xe. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-06308 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.4.2; A26.11.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
cơ khí Toàn Gia  (VN) 
Tổ 63 khu phố 6, đường Nguyễn Chí 
Thanh, phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; két sắt.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-06309 (220) 06.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.11.12; 26.4.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
cơ khí Toàn Gia   (VN) 
Tổ 63 khu phố 6, đường Nguyễn Chí 
Thanh, phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; két sắt.  

 
 
 

(210) 4-2011-06320 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.21; 24.15.1; 26.15.15 
(591) Vàng, nâu đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại VT   (VN) 
Tòa nhà số 2, đường Nguyên Hồng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh nhà; môi giới bất động sản; đầu tư kinh doanh phát triển nhà và 

hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp.  
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp; xây dựng cầu đường.  
 
 
 

(210) 4-2011-06323 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) KYODO SHIRYO CO., LTD.   (JP) 
Yokohama DK Bldg., 5-12, Takashima 
2-chome, Nishi-ku, Yokohama- shi, 
Kanagawa 220-0011, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; cỏ làm thức ăn cho gia súc; chất đạm (prôtein) dùng 

làm thành phần thức ăn cho động vật; chất đạm (prôtein) dùng làm thức ăn cho động vật.  
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(210) 4-2011-06325 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24; A25.1.10 
(591) Đen, đỏ, nâu, da cam, xanh lá cây 

(copan). 

(540) 

  

(731) Bùi Quang Đông  (VN) 
P105, B4, Trung Tự, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý. 

 
 

(210) 4-2011-06326 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 

(210) 4-2011-06327 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
(210) 

 
4-2011-06328 

 
(220) 

 
07.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 
trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 

 
 
 

(210) 4-2011-06329 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 

(210) 4-2011-06340 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH VIBANK-NGT  
(VN) 
Số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý 

bất động sản. 
 
 
 

(210) 4-2011-06341 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2011-06342 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.23; 26.3.4 
(591) Vàng, hồng tím. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Chín Mươi Chín Phần 
Trăm  (VN) 
Số 119/15 đường 3 Tháng 2, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; nón (mũ); vớ (tất). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-06344 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Thiên Hoàng  (VN) 
92/17 đường liên khu 16 - 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước rửa chén, nước tẩy đa năng, nước tẩy bồn cầu, nước rửa kính, 

nước lau sàn nhà. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-06345 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.3.2 
(591) Đỏ, đen, trắng, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại cửa sổ 
Thiên Thành  (VN) 
42A đường số 27, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép (vật liệu xây dựng phi kim loại).  
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(210) 4-2011-06346 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A11.3.7; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Võ Thị 

Hương Loan  (VN) 
Quảng Hội, xã Vạn Thắng, huyện Vạn 
Ninh, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06349 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vĩnh Phát và 
Liên Danh   (VN) 
Số 18, ngách 5, ngõ 281, đường Nguyễn 
Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06360 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH Lavender 

Garden   (VN) 
Số 22, phố Cầu Đất, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, mỹ phẩm, quần áo. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán rượu. 
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(210) 4-2011-06365 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.1.1; A1.1.10; 5.7.3 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 

vệ Phương Nam   (VN) 
Số 67 « 1, khu phố Thanh Bình, thị trấn 
Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 

 
 

(210) 4-2011-06366 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Đức   (VN) 
Số 67 ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cho cây trồng.  

 
 

(210) 4-2011-06367 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Đức   (VN) 
Số 67 ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cho cây trồng.  

 
 

(210) 4-2011-06368 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Đức   (VN) 
Số 67 ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cho cây trồng.  
 
 
 

(210) 4-2011-06369 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Đức   (VN) 
Số 67 ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cho cây trồng.  

 
 
 

(210) 4-2011-06380 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Việt Thắng  
(VN) 
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 
 

(210) 4-2011-06381 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Việt Thắng  
(VN) 
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
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(210) 4-2011-06382 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Việt Thắng  
(VN) 
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 
 

(210) 4-2011-06383 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) BALLET THEATRE FOUNDATION, 
INC.  (US) 
890 Broadway, New York, NY 10003, 
U.S.A 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, túi đeo vai, ví phụ nữ, vì đàn ông, túi xách tay dùng để mang 

theo vật dụng hàng ngày của cá nhân, và ba lô.  
 

Nhóm 25: Đồ đi chân, cụ thể là giày, giày múa ba lê, giày và dép khiêu vũ. 
 
 
 

(210) 4-2011-06384 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) BALLET THEATRE FOUNDATION, 
INC.   (US) 
890 Broadway, New York, NY 10003, 
U.S.A 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, túi đeo vai, ví phụ nữ, ví đàn ông, túi xách tay dùng để mang 

theo vật dụng hàng ngày của cá nhân, và ba lô.  
 

Nhóm 25: Đồ đi chân, cụ thể là giày, giày múa ba lê, giày và dép khiêu vũ.  
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1219 

(210) 4-2011-06388 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật An Giang   (VN) 
23 Hà Hoàng Hổ, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt động vật có hại; thuốc trừ sâu; thuốc phòng trừ bệnh 

cho cây trồng; thuốc phòng chống mối mọt cho lâm sản; thuốc dẫn dụ côn trùng. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-06389 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quang Minh   (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06400 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông    (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát có gas, đồ uống không có 

cồn.  
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(210) 4-2011-06401 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.5.1; 26.4.3; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần chứng 

khoán Đại Tây Dương   (VN) 
169 phường Hàng Bông, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn cổ phần hoá và chuyển đổi hình thức doanh nghiệp; tư vấn quản trị 

doanh nghiệp; tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ bảo hiểm; huy động vốn, tiếp 
nhận vốn trong nước; huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức và dân 
cư dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn chứng chỉ tiền gửi; tiếp nhận vốn 
đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, nước ngoài; vay vốn của các tổ chức tín 
dụng; cho vay vốn; bảo hiểm tai nạn; dịch vụ tính toán bảo hiểm; cho thuê bất động sản; 
môi giới bất động sản; môi giới bảo hiểm; môi giới uỷ thác trong các lĩnh vực tài chính, 
ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán; quản lý bất động sản; bảo hiểm hoả hoạn; cho thuê 
căn hộ; cho thuê văn phòng; bảo hiểm hàng hải; tư vấn về bảo hiểm; phát hành trái phiếu 
có giá trị; phát hành thẻ tín dụng; tư vấn đầu tư chứng khoán; tư vấn tài chính doanh 
nghiệp; tư vấn niêm yết chứng khoán; tư vấn phát hành chứng khoán; bảo lãnh phát hành 
chứng khoán; đăng ký phát hành chứng khoán; tự kinh doanh chứng khoán (mua hoặc 
bán chứng khoán cho chính mình); lưu ký chứng khoán; đấu giá cổ phần chứng khoán; 
đại lý phát hành chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; môi giới chứng 
khoán; phân tích và cung cấp thông tin thị trường chứng khoán; uỷ thác đầu tư chứng 
khoán; quản lý quỹ đầu tư; cho vay tài chính.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06402 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Hộ kinh doanh nha khoa 
Huỳnh Lê   (VN) 
375A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa.  
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(210) 4-2011-06403 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1; 3.2.1; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, xanh lá cây, trắng, 

vàng, xanh cốm, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên cao su Đắk 
L¾k   (VN) 
Số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân 
An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 17: Cao su khối; cao su lỏng đã qua ly tâm; cao su tờ xông khói.  

 
 

(210) 4-2011-06404 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 3.2.1; 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh cốm, đen, xanh lá cây, trắng, 

vàng, đỏ, xanh dương nhạt, xanh dương 
đậm. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên cao su Đắk 
L¾k    (VN) 
Số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân 
An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k   

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su khối; cao su lỏng đã qua ly tâm; cao su tờ xông khói.  

 
 

(210) 4-2011-06405 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2011-06406 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-06407 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-06408 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED   (IN) 
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y.  

 
 

(210) 4-2011-06409 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất và dịch vụ Gia Anh   (VN) 
Thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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Nhóm 19: Cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng nhựa.  
 
 
 

(210) 4-2011-06412 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(731) KUNSHAN HENRY METAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No. 111, Heilongjiang Road, Kunshan, 
Jiangsu, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Bánh xe; xe máy; gương chiếu hậu; vành xe máy; may ¬ cho bánh xe máy; 

vành xe đạp; nan hoa xe đạp; xe đạp; chân chống xe đạp; xích xe đạp; tay quay xe đạp 
(đùi xe đạp).  

 
 
 

(210) 4-2011-06414 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.5.3; 5.7.5 
(591) Vàng, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại-

dịch vụ-sản xuất Hai Khuyên  
(VN) 
213 Tôn Đản, phường 15, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 
 

(210) 4-2011-06415 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) GRACURE PHARMACEUTICALS 
LTD.   (IN) 
E-1105, Industrial Area, Phase-III, 
Bhiwadi, (Raj.), India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-06417 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.12; 26.15.15; 26.15.11 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Hải Hà  (VN) 
Số 67 đường Huyền Quang, phường 
Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thuốc lá; bán buôn, bán lẻ thuốc lào. 

 
 

(210) 4-2011-06419 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.15.15; 26.15.11; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Hải Hà   (VN) 
Số 67 đường Huyền Quang, phường 
Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 39: Kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách bằng ô tô.  

 
 

(210) 4-2011-06420 (220) 07.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) THE COCA-COLA COMPANY   (US) 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, USA 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống cụ thể là nước uống, nước uống có hương liệu, nước khoáng (đồ 

uống) và nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước ngọt, nước uống tăng 
lực (không dùng cho mục đích y tế) và nước uống dùng trong thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); nước uống hoa quả; nước ép hoa quả, si rô, chất cô đặc, bột và các chế 
phẩm dùng làm đồ uống, cụ thể là nước uống có hương liệu, nước khoáng, nước có ga, 
nước ngọt, nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), nước uống dùng trong 
thể thao (không dùng cho mục đích y tế), nước uống hoa quả và nước ép hoa quả; nước 
uống rau quả và nước ép rau quả. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-06421 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.3.8; A2.1.16; 2.1.8; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thảo Mộc 
Xanh  (VN) 
100/10 Thái Phiên, phường 2, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thuốc được sản xuất từ thảo mộc.  

 
 

(210) 4-2011-06422 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đo lường 
Công nghệ cao Việt Nam  (VN) 
Phòng 402, nhà C4 làng quốc tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ tắc xi. 

 
 

(210) 4-2011-06423 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; A1.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Nam Sơn  (VN) 
Số 9, ngõ 107, phố Vĩnh Phúc, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Âm ly. 

 
 

(210) 4-2011-06424 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Vàng đậm, xanh lá cây, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Công nghệ và Truyền 
thông  (VN) 
G3 G4 làng quốc tế Thăng Long, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(511) Nhóm 9: Phần mềm máy tính; thiết bị viễn thông. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ, kỹ thuật và tư vấn về máy tính; dịnh vụ máy tính liên quan 
tới việc truyền thông tin, dữ liệu và hình ảnh qua internet; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, hệ thống máy tính, mạng máy tính, 
mạng nội bộ và internet; lắp đặt, sửa chữa phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-06430 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Trường Phúc   (VN) 
50A Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-06431 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.3.8; A2.3.16 
(591) Đen, trắng, đỏ, ghi xám. 
(731) RANDY GENE DOBSON   (US) 

9581 Rd 12NE Mose Lake WA 98837, 
United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo thể thao, mũ, đồ đi chân, cà vạt.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời, quảng cáo tiếp thị, mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, 
quần áo thể thao, mũ, đồ đi chân, cà vạt.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức trình diễn, dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ (phòng nhảy disco), 
dịch vụ đào tạo khiêu vũ, dịch vụ đào tạo múa cột, dịch vụ trung tâm thể dục thể thao.  

 
 

(210) 4-2011-06434 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Khánh Huy  (VN)
9A8 Tập thể Đại học Ngoại Ngữ, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2011-06435 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đen, đỏ cờ. 

(540) 

 

(731) Bùi Văn Trọng  (VN) 
Thôn An Vũ, phường Hiến Nam, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Bao gồm các sản phẩm sau: bộ phụ kiện phòng tắm thuộc thiết bị vệ sinh; bộ 

sen vòi tắm; bộ xịt vệ sinh; chậu rửa bát bằng inox thuộc thiết bị vệ sinh; bồn tắm; bình 
nước nóng đun bằng điện sử dụng trong phòng tắm thuộc thiết bị vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-06438 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Thiên Nam   (VN) 
Số 42 Bế Văn Đàn, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2011-06440 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Trần Văn Trường  (VN) 
Xóm 23, xã Đông Kết, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2011-06441 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Nhâm Văn Bân  (VN) 
Tổ 3 khu 1 Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-06443 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Nhâm Văn Bân  (VN) 
Tổ 3 khu 1 Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 
 
(210) 

 
4-2011-06444 

 
(220) 

 
08.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(731) ZEROMED THERSKY, INC  (US) 

Po Box 30877 Palm Beach Gardens, Fl 
33420 Usa  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị kiểm tra dùng cho mục đích y tế; thiết bị và 

dụng cụ giải phẫu; thiết bị kiểm tra máu; thiết bị chuẩn đoán sử dụng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị kiểm tra dùng cho 
mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ giải phẫu, thiết bị kiểm tra máu, thiết bị chuẩn đoán sử 
dụng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06445 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(591) Trắng, nâu (540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh vật 
liệu xây dựng Tân Hoàng Gia  
(VN) 
770-770A Sư Vạn Hạnh, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đồ cho việc sử dụng nước trong nhà tắm như: thiết bị vòi hoa sen, chậu đi 

tiểu, bồn tắm nhỏ, bồn rửa tay, bồn xối, bồn cầu. 
 
 

(210) 4-2011-06446 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD   (JP) 
8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(511)   Nhóm 14: Hợp kim của các kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức; đồ trang sức; đá quý; 
đồ nghệ thuật bằng kim loại quý; hoa tai (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức); vòng đeo 
cổ (đồ trang sức), đồ trang trí dùng cho quần áo bằng kim loại quý; đồ trang trí có mạ 
kim loại quý; đồ trang trí cho tóc làm bằng kim loại quý; đồ mỹ ký; đồ trang sức bằng 
châu báu; đồ trang trí cho giày làm bằng kim loại quý; đồ trang trí làm bằng kim loại 
quý; đồ trang trí làm bằng kim loại quý gắn trên đồng hồ; đồng hồ; hộp đựng đồ trang 
sức bằng kim loại quý.  

 
Nhóm 18: Ví tiền dành cho phụ nữ; vali du lịch; túi để đi mua hàng; túi xách tay; túi du 
lịch; cặp tài liệu; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trọng); ô; vali; đồ da chưa gia 
công hoặc bán gia công; bộ lông thú; ba toong; quần áo cho vật nuôi. 

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; hàng đan (quần áo); quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh 
(quần áo); quần áo bơi; áo đi mưa; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất; găng tay (quần áo); khăn 
choàng cổ của phụ nữ (quần áo); dây lưng (quần áo). 

 
 

(210) 4-2011-06447 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD    (JP) 
8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Hợp kim của các kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức; đồ trang sức; đá quý; 
đồ nghệ thuật bằng kim loại quý; hoa tai (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức); vòng đeo 
cổ (đồ trang sức), đồ trang trí dùng cho quần áo bằng kim loại quý; đồ trang trí có mạ 
kim loại quý; đồ trang trí cho tóc làm bằng kim loại quý; đồ mỹ ký; đồ trang sức bằng 
châu báu; đồ trang trí cho giày làm bằng kim loại quy; đồ trang trí làm bằng kim loại 
quý; đồ trang trí làm bằng kim loại quý gắn trên đồng hồ; đồng hồ; hộp đựng đồ trang 
sức bằng kim loại qúy.  

 
Nhóm 18: Ví tiền dành cho phụ nữ; vali du lịch; túi để đi mua hàng; túi xách tay; túi du 
lịch; cặp tài liệu; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); ô; vali; đồ da chưa gia 
công hoặc bán gia công; bộ lông thú; ba toong; quần áo cho vật nuôi.  

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; hàng đan (quần áo); quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh 
(quần áo); quần áo bơi; áo đi mưa; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất; găng tay (quần áo); khăn 
choàng cổ của phụ nữ (quần áo), dây lưng (quần áo).  

 
 

(210) 4-2011-06448 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Nguyễn Anh Tuấn   (VN) 
Số nhà 14, ngõ 81/2 Lạc Long Quân, tổ 
16, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: bột bả tường dùng cho xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-06449 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.3; 5.7.1 
(591) Vàng, trắng, nâu, xanh. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

bia rượu Eresson  (VN) 
Lô 46, khu công nghiệp Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu đồ uống có cồn (trừ bia);đồ uống có cồn chứa hoa quả; rượu cốc-tai; 

rượu vang; rượu khai vị. 
 
 

(210) 4-2011-06450 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.3 
(591) Vàng, trắng, xanh. 
(731) Công ty TNHH 1 thành viên 

bia rượu ERESSON    (VN) 
Lô 46, khu công nghiệp Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; rượu cốc-tai; 

rượu vang; rượu khai vị. 
 
 

(210) 4-2011-06453 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.20; 1.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Trung tâm thông tin triển 
lãm thành phố Hồ Chí Minh  
(VN) 
178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn về nghiệp vụ thương mại; tư vấn về điều hành và tổ chức 

kinh doanh; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại; tư vấn quản lý nhân sự; nghiên 
cứu thị trường. 
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Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội thảo; học viện, 
trường đào tạo giáo dục; thông tin về giáo dục. 

 
 

(210) 4-2011-06454 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.3; A5.3.15; 4.3.19 
(591) Đỏ, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại A VI  
(VN) 
12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
01, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, dùng cho cây trồng trong nông nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-06456 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 15.7.1; 18.3.21; 1.5.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kinh Doanh xe 
máy Kường Ngân   (VN) 
Số 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá, cụ thể là ô tô, xe máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa bảo hành, bảo dưỡng ô tô, xe máy. 
 
 

(210) 4-2011-06457 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 18.3.21; 1.5.1; 15.7.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kinh Doanh xe 
máy Kường Ngân   (VN) 
Số 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá, cụ thể là ô tô, xe máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa bảo hành, bảo dưỡng ô tô, xe máy. 
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(210) 4-2011-06458 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.3; A25.7.4 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kinh Doanh xe 
máy Kường Ngân   (VN) 
Số 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá, cụ thể là ô tô, xe máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa bảo hành, bảo dưỡng ô tô, xe máy. 
 
 

(210) 4-2011-06459 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.3; A25.7.4 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kinh Doanh Xe 
Máy Kường Ngân  (VN) 
Số 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa, cụ thể là ô-tô, xe máy. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng ô-tô, xe máy. 
 
 

(210) 4-2011-06460 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
quốc tế Thần Đồng   (VN) 
163 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường mầm non, tiểu học, trung học.  

 
 

(210) 4-2011-06461 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1233 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 
trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 

 
 
 

(210) 4-2011-06462 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 

(210) 4-2011-06463 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 

(210) 4-2011-06464 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2011-06465 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-06466 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.17.5; A24.17.6 
(591) Cam, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-06467 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2011-06468 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 

(210) 4-2011-06469 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 

(210) 4-2011-06470 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 

 

(210) 4-2011-06471 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 
trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 

 
 

(210) 4-2011-06472 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 

(210) 4-2011-06473 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.5.2 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Việt Thăng  (VN) 
526 khu phố 9, đường số 7, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu 

(trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; bán buôn hóa chất; bán buôn vật liệu xây dựng; bán 
buôn cao su.  

 
 

(210) 4-2011-06474 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 26.3.4; 18.3.2 
(591) Xanh, trắng, hồng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Nguyễn Minh Tùng   (VN) 
122A Nguyễn Đáng, khóm 1, phường 7, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, giao thông đường 

bộ, san lấp mặt bằng.  
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(210) 4-2011-06475 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông MARKETING VNUNIQUE  
(VN) 
Phòng 202- C17 tập thể Thanh Xuân 
Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Sách, báo, tạp chí, các loại ấn phẩm văn hóa, các loại văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 35: Tổ chức, sản xuất các chương trình truyền thông nhằm mục đích quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ phát triển ý tưởng, sản xuất, tổ chức các chương trình truyền thông 
nhằm mục đích phát triển cộng đồng như giáo dục về an toàn lao động, an toàn giao 
thông, bảo vệ môi trường trên các phương tiện truyền thông như truyền hình, báo chí, 
trên mạng, viết, tạp chí, đài tiếng nói.  

 
 
 

(210) 4-2011-06476 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.1; 26.13.25; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tây Hà  (VN) 
Xóm Quê, xã Dương Liễu, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Nông sản chế biến như: gạo, ngô, tinh bột, sắn.  

 
 
 

(210) 4-2011-06477 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Phi Bảy  (VN) 
Đội 7, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu. 
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(210) 4-2011-06478 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 20.7.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Sương  (VN) 
K86/11 Thi Sách, phường Hòa Thuận 
Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo.  

 
 

(210) 4-2011-06479 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất - kinh 
doanh dược phẩm Phượng 
Hoàng   (VN) 
2c Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06480 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất - kinh 
doanh dược phẩm Phượng 
Hoàng    (VN) 
2c Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06481 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất - kinh 
doanh dược phẩm Phượng 
Hoàng    (VN) 
2c Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2011-06482 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất - kinh 
doanh dược phẩm Phượng 
Hoàng    (VN) 
2c Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-06483 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất - kinh 
doanh dược phẩm Phượng 
Hoàng    (VN) 
2c Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-06484 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất - kinh 
doanh dược phẩm Phượng 
Hoàng   (VN) 
2c Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-06485 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(591) Tím, vàng. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Thuận 

Nguyên  (VN) 
30/104 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06486 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(591) Tím, đỏ. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Thuận 

Nguyên   (VN) 
30/104 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06487 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY   (KR) 
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 
137-938, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô chở khách; xe ô tô tải; xe rơ moóc (xe cộ); xe tải (chuyên chở hành lý 

và người); động cơ cho xe cơ giới đường bộ; trục cho xe cơ giới đường bộ; khớp ly hợp 
cho xe cơ giới đường bộ; tay lái cho xe ô tô; bánh xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2011-06488 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Mỹ Viện  
(VN) 
399/16/15 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem bột tắm trắng 
da, sữa tắm, kem hấp dầu tóc; kem ngừa tàn nhang. 

 
 

(210) 4-2011-06489 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Mỹ Viện  
(VN) 
399/16/15 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem bột tắm trắng 

da; sữa tắm; kem hấp dầu tóc; kem ngừa tàn nhang. 
 
 

(210) 4-2011-06491 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.1; 9.1.10; 24.17.5; A24.17.9 
(731) WITTY LIN ENTERPRISE CO., LTD  

(TW) 
4F-5, No. 262, Sec. 2, Han-Nan Road, 
Taichung, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, túi mua sắm, túi đeo vai, túi du lịch, túi có tay kéo, túi dành cho 

người đi cắm trại, túi dành cho người leo núi; túi gladstone (loại vali nhỏ hình thuôn 
bằng da cứng, có bản lề để mở đôi thành hai phần bằng nhau); túi thể thao, cặp, va li, túi 
đựng sách, túi đi tập thể dục, ba lô, ví (không làm bằng kim loại quý), túi nhỏ bằng da; « 
gậy leo núi, gậy chống đi bộ đường dài, gậy chống nhỏ, gậy đi bộ.  

 
 

(210) 4-2011-06492 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.1; 9.1.10; 24.17.5; A24.17.9 
(731) WITTY LIN ENTERPRISE CO., LTD  

(TW) 
4F-5, No. 262, Sec. 2, Han-Nan Road, 
Taichung, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 25: áo choàng, áo thể thao, áo phông, quần áo đồng phục, quần mặc thường ngày, 

áo jắc-két, áo len, áo khoác, quần áo lót, quần áo thường phục, bộ quần áo bơi, quần áo, 
tất ngắn, tất dài, khăn quàng cổ, găng tay mùa đông, găng tay đi xe đạp, găng tay dùng 
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ngoài trời, găng tay trượt tuyết, găng tay hở ngón (trang phục), mũ trùm đầu, mũ nón, 
mũ lưỡi trai (quần áo), thắt lưng (trang phục), giày dép, giày bốt.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06493 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06494 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06495 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-06496 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hải Phú  
(VN) 
Số 2, đường Tống Duy Tân, khu 5, 
phường Ngọc Châu, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ trộn âm thanh; thiết bị tăng âm (ampli); bộ khuếch đại âm thanh; bộ 

chuyển đổi âm thanh, máy thu AM/FM; máy phát thanh; thiết bị phát thanh truyền hình; 
thiết bị điều khiển tự động hóa, máy biến áp, dây cáp điện.  

 
 

(210) 4-2011-06497 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hỗ trợ phát 
triển công nghệ DETECH    (VN)
Toà nhà DETECH, số 8 Tôn Thất 
Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang (xanh); cà phê sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà 

phê nhân tạo; hương liệu cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê tự phục vụ; quán bán cà phê; nhà hàng ău uống.   
 
 
(210) 

 
4-2011-06500 

 
(220) 

 
08.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
  
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần trung tâm y 
khoa Nét Vạn Phúc   (VN) 
282 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển bằng xe cấp cứu.  
 

Nhóm 41: Học viện; trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ giáo 
dục đào tạo; giáo dục; đào tạo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục).  

 
Nhóm 44: Thẩm mĩ viện; phòng chữa bệnh; nhà dưỡng bệnh; chăm sóc sức khỏe; dịch 
vụ chăm sóc sắc đẹp; bệnh viện; xoa bóp; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; cố vấn về lĩnh 
vực dược học; vật lý trị liệu; phẫu thuật tạo hình; viện điều dưỡng (dành cho người già). 
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(210) 4-2011-06501 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
bạc Hải Hồng   (VN) 
Số 48B Trần Hưng Đạo, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc.  

 
 
 

(210) 4-2011-06502 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1; 24.15.21 
(591) Da cam, đỏ, vàng, xanh lá cây nhạt, xanh 

lá cây. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

xây dựng và thương mại 
Hoàng Thảo   (VN) 
Khu 2, Tử Lạc, thị trấn Minh Tân, huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng. 

 
 
 

(210) 4-2011-06506 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.1; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh lam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Anh Tin   (VN) 

2A4 chung cư 152/11 Nguyễn Thị Tần, 
phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Tổ máy phát điện; máy phát điện; mô tơ điện; máy bơm nước; động cơ xăng 

(ngoài loại dùng cho xe cộ); động cơ diesel (ngoài loại dùng cho xe cộ); động cơ máy 
nổ.  
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(210) 4-2011-06507 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 1.15.3 
(591) Đen, da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Anh Tin    (VN) 

2A4 chung cư 152/11 Nguyễn Thị Tần, 
phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Tổ máy phát điện; máy phát điện; mô tơ điện; máy bơm nước; động cơ xăng 

(ngoài loại dùng cho xe cộ); động cơ diesel (ngoài loại dùng cho xe cộ); động cơ máy 
nổ.  

 
 

(210) 4-2011-06508 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thanh Hiền  
(VN) 
B13/8 ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas. 

 
 

(210) 4-2011-06509 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thanh Hiền  
(VN) 
B13/8 ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas. 

 
 

(210) 4-2011-06510 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Davinci - Pháp   (VN) 
Phòng 1202, nhà 17T9, khu đô thị mới 
Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-06511 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Davinci - Pháp    (VN) 
Phòng 1202, nhà 17T9, khu đô thị mới 
Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06512 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 
PHARMACIES  (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06513 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 
PHARMACIES   (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06514 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường  ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06515 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 Khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06516 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 Khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06517 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 Khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06518 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 Khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06519 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sức khoẻ Tốt  (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06520 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Nam   (VN) 
Số 9 Nguyễn Công Trứ, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06521 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Nam    (VN) 
Số 9 Nguyễn Công Trứ, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06522 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Nam    (VN) 
Số 9 Nguyễn Công Trứ, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06523 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Đông 
¸    (VN) 
Số 13 lô 13A, phố Trung Hòa - khu đô 
thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-06524 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.15; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh dương đậm, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xăng dầu Tân Sơn Nhất   (VN) 
45 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu (nhiên liệu); dầu nhờn; dầu xăng; mỡ bôi trơn; dầu nhiên liệu; ga nhiên 

liệu.  
 

Nhóm 35: Mua bán xăng dầu, ô tô, xe gắn máy, xe có động cơ và phụ tùng các loại xe 
có động cơ, vật liệu xây dựng; đại lý ký gửi hàng hóa xăng dầu; dịch vụ quảng cáo và 
tiếp thị, dịch vụ môi giới và xúc tiến thương mại.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng may móc, thiết bị, phương tiện vận chuyền 
hàng hoá; sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô, xe có động cơ, xe gắn máy; cho thuê vât tư, thiết 
bị ngành xăng dâu; thi công xây lắp các công trình xăng dầu và khí đốt như kho chứa, 
trạm xăng, cửa hàng bán lẻ xăng dầu.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, đóng gói, bốc xếp hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hàng không; 
dịch vụ điều hành không lưu; dịch vụ xe đẩy máy bay. 
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(210) 4-2011-06525 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) UNIVERSAL ROBINA 
CORPORATION   (PH) 
13 E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagong 
Ilog, Pasig City, Philippines 1600  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), thịt gia cầm và thịt thú săn; chiết xuất của thịt; trái 

cây và rau củ đã chế biến, sấy khô và bảo quản; thịt nấu đông và nước quả nấu đông 
(thạch); mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa và các sản phẩm sữa; dầu và mỡ để ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; cacao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột mỳ 
và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh làm từ bột nhão và kẹo; kem ăn (kem 
lạnh); mật ong; mật đường (chất lỏng sẫm màu, đặc và dính, có được khi tinh chế 
đường), men; bột nở; muối; mù tạc (tương hạt cải); giấm, nước xốt (gia vị); các loại gia 
vị; kem lạnh.  

 
 

(210) 4-2011-06526 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.3.23; 24.15.21 
(731) NINGBO LONGXING WELDING 

CUTTING TECHNOLOGY STOCK 
CORPORATION   (CN) 
333 Jin da Road, Yin zhou Town, Ning 
Bo, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Dây hàn làm bằng kim loại; vòi phun làm bằng kim loại; dây dùng đề buộc, 

bó làm bằng kim loại; que hàn làm bằng kim loại; hợp kim vàng dùng để hàn; dây cáp 
bằng kim loại, không dùng để dẫn điện.  

 
Nhóm 07: Mỏ hàn (bộ phận của máy hàn); đầu mỏ cắt (bộ phận của máy cắt - máy 
móc); máy hàn chạy bằng điện; thiết bị hàn, hoạt động bằng ga; bộ điều chỉnh (bộ phận 
của máy); mỏ cắt (bộ phận của máy cắt - máy móc).  

 
 

(210) 4-2011-06528 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., 
LTD.   (CN) 
No. 118, Hongta Avenue, Hongta 
District, Yuxi, Yunnan, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; xì gà; đầu lọc cho thuốc lá; hộp đựng thuốc lá (không 
làm bằng kim loại quý); gạt tàn dùng cho người hút thuốc; diêm; bật lửa dùng cho người 
hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2011-06529 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(731) AC TEAM COLLECTION SDN BHD 

(691250-U)   (MY) 
No. 76, Jalan Seang Teik, 10400 Penang, 
Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thuộc nhóm này; quần áo thông thường mặc hàng ngày; quần áo may 

sẵn; đồ đi chân thuộc nhóm này; giày thuộc nhóm này; quần áo mặc bên trong; quần áo 
lót; khăn trùm đầu; đồ đội đầu thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2011-06531 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.1.10; 25.1.25 
(731) LEE KUM KEE COMPANY LIMITED  

(HK) 
2-4 Dai Fat Street, Tai Po lndustrial 
Estate, Tai Po, New Territories, Hong 
Kong. 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước xốt (trừ nước xốt dùng cho xà lách); đồ gia vị; gia vị ở dạng hạt nhỏ 

hoặc bột; gia vị; tương; muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thức ăn; tương mù tạc; 
giấm; dầu hào; nước xốt có vị con hào.  

 
 

(210) 4-2011-06532 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tân á   (VN) 
Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích 
Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, bơm tiêm nhựa dùng một lần (dùng trong y tế); dây 
truyền dịch dùng một lần (dùng trong y tế); kim truyền cánh bướm (dùng trong y tế); túi 
chứa nước tiểu (dùng trong y tế); thiết bị và dụng cụ thử (dùng trong y tế).  

 
 

(210) 4-2011-06533 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Thế Kỷ Phân 

Bón   (VN) 
131 Đồng Đen, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón: chất phụ gia phân bón; chất cải tạo đất; chất dinh dưỡng làm cho rễ 

cây phát triển. 
 
 

(210) 4-2011-06534 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần khử trùng 
Việt Nam  (VN) 
29 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ cây trồng.  

 
 

(210) 4-2011-06536 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 11.3.18; A11.3.25 
(731) KWONG CHEONG THYE PTE LTD  

(SG) 
12 Senoko Avenue Singapore 758302  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước tương; tương ớt nước xốt; gia vị. 
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(210) 4-2011-06537 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06538 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Lê Việt Hùng    (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06539 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Lê Việt Hùng    (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06543 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư An 

Gia  (VN) 
08 Nguyễn Huệ (lầu 5), phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông và các sản phẩm làm từ xi măng và thạch cao cụ thể là: tấm đan, tấm 

lợp 3D, tấm xi-măng, gạch, gạch siêu nhẹ, thạch cao bột, cột bê tông, tấm lát sàn, tấm ốp 
tường, tấm trang trí trần (nhà).  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1255 

Nhóm 35: Mua bán xe ô tô; mua bán: tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; mua bán: kính xây 
dựng, sơn, vec ni, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh; mua bán đồ ngũ kim; tổ chức giới thiệu và 
xúc tiến thương mại; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức điều hành kinh doanh; tư 
vấn nghiệp vụ về thương mại; môi giới thương mại, tư vấn về mua bán và sát nhập doanh 
nghiệp.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản: mua bán bất động sản, môi giới bất động sản, quản 
lý bất động sản, đánh giá bất động sản, cho thuê bất động sản, đầu tư bất động sản; tư 
vấn đầu tư điều hành kinh doanh thương mại, đầu tư tài chính, tư vấn đầu tư tài chính. 

 
Nhóm 37: Phá dỡ công trình xây dựng; san lấp chuẩn bị mặt bằng (xây dựng); lắp đặt hệ 
thống điện; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; lắp đặt hệ 
thống xây dựng khác; xây dựng nhà; hoàn thiện công trình xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ thông tin về kho bãi, cho thuê kho 
bãi và lưu trữ hàng hóa. 

 
Nhóm 42: Tư vấn lập hồ sơ dự án đầu tư, hoạt động thiết kế chuyên dụng: thiết kế trang 
trí nội ngoại thất; thiết kế trang web cho người khác; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây 
dựng, thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế bản vẽ công nghiệp. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: nhà nghỉ du lịch, nhà trọ, khách sạn; dịch vụ cung 
cấp đồ ăn thức uống thực hiện bởi nhà hàng; dịch vụ quầy rượu, quán rượu.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06544 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; 26.5.1; A5.3.15 
(591) Vàng, xanh dương, xanh tím, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty TNHH Tấn Phước  (VN) 

ấp lộ 25, tỉnh lộ 769, xã Bàu Hàm 2, 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gas, xăng dầu, nhớt và thiết bị ngành gas (trụ bơm nhiên liệu, ống 

dẫn nhiên liệu, van bơm nhiên liệu).  
 

Nhóm 39: Chiết nạp gas.  
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(210) 4-2011-06545 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1; A25.7.22 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh da 

trời, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH quốc tế Hải Mã  

(VN) 
176 đường 2/4 Hà Ra, phường Vĩnh 
Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn nuôi tôm; chất phụ gia cho vào thức ăn nuôi tôm không dùng trong 

ngành y.  
 
 

(210) 4-2011-06546 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3 
(731) HUNG, CHAO-CHUNG   (TW) 

No. 7, Alley 26, Lane 63, Huacheng Rd., 
Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 07: Tuốc nơ vít điện; máy vặn siết bằng khí nén; búa máy chạy bằng khí nén; 

công cụ chạy bằng khí nén cụ thể là súng (máy) bắn đinh; dụng cụ chạy bằng năng 
lượng khí nén cụ thể là tuốc nơ vít; tuốc nơ vít máy; công cụ chạy bằng khí nén cụ thể là 
máy khoan; cờ lê máy; công cụ chạy bằng khí nén cụ thể là búa khoan; súng (máy) dập 
ghim chạy bằng khí nén; súng (máy) dập tán đinh rivê; máy nhổ đinh; công cụ cầm tay 
hoạt động bằng điện; công cụ cầm tay hoạt động bằng khí nén; công cụ cầm tay hoạt 
động bằng năng lượng điện hay động cơ. 

 
 

(210) 4-2011-06547 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.5.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Khánh Chi   (VN) 
Khu tập thể Đường Sắt, Lưu Phái, xã 
Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Bản lề, khóa kẹp các loại bằng kim loại, phụ kiện, giá đỡ chân bắt kính hằng 
kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại, tay vịn cầu thang bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán lương thực, thực phẩm, rượu, bia, bánh kẹo, mua bán vật 
liệu xây dựng, hóa chất; dịch vụ xuất nhập khẩu, ủy thác xuất nhập khẩu.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa và vận tải hành khách.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 
 

(210) 4-2011-06548 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Đinh Văn Tuấn  (VN) 
Số 145/2 Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; loa phóng thanh; máy đọc đĩa hình và âm thanh.  

 
 
 

(210) 4-2011-06550 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-06551 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-06552 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-06553 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-06554 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Lê Việt Hùng    (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-06555 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.7 
(591) Hồng tím, xanh, đen. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Duy  (VN) 
Số 26 đường Ba Cu, phường 1, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; nón (mũ); vớ (tất).  
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(210) 4-2011-06556 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần Đại Trường 
Sơn   (VN) 
193 -203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn xây dựng; dịch vụ cho thuê căn hộ, văn phòng; mua bán bất động 

sản; quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng khu dân cư, khu du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-06557 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Vạn 
Thịnh Phát   (VN) 
193 -203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn xây dựng; dịch vụ cho thuê căn hộ, văn phòng; mua bán bất động 

sản; quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng khu dân cư, khu du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2011-06558 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 9.9.1; A9.9.11 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thu Thảo  (VN) 
269 đường 3-2, phường 10, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán giầy, dép. 
 
 
 

(210) 4-2011-06559 (220) 08.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 
(731) Cơ sở Ngọc Thủy  (VN) 

101/31 Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; keo xịt tóc; thuốc đánh bóng móng tay chân; 

nước sơn móng tay; gel vuốt tóc. 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-06560 

 
(220) 

 
09.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá mạ. 
(731) Công ty TNHH du lịch Đường 

Mòn Miền Núi   (VN) 
08 phố Hoàng Diệu, huyện Sapa, tỉnh 
Lào Cai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành quốc tế, dịch vụ lữ hành nội địa.  

 
 
 

(210) 4-2011-06561 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.15.25; 26.7.5 
(591) Đen, xanh lá cây, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thanh 
Quảng   (VN) 
Số 3/11 đường Trương Định, phường Tân 
Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp; xây dựng cầu; xây dựng đường.  
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(210) 4-2011-06562 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 26.4.2; 26.4.7; 20.7.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân in - sản 
xuất - thương mại và dịch vụ 
Hưng Phát   (VN) 
Số 82 đường Lê Lợi, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 40: In ấn các loại ấn phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06564 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và sản xuất Hoàng 
Linh  (VN) 
Số nhà 3, ngách 460/63 phố Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Camera-thiết bị chụp ảnh; điện thoại. 

 
 

(210) 4-2011-06566 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư, 
thương mại và xây dựng Giao 
Thông 1   (VN) 
Số 548 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thuỵ, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng các công trình giao thông cầu đường, sân bay, cầu cảng, bến 

cảng, kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; 
tư vấn về đầu tư xây dựng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình giao thông, xử lý nền đất yếu, san lấp mặt bằng, sửa 
chữa máy móc thiết bị linh kiện nghành cơ khí.  

 
Nhóm 39: Truyền tải cung cấp và phân phối điện, dịch vụ phân phối điện, vận tải hàng 
hóa.  
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Nhóm 42: Thiết kế các công trình giao thông cầu, đường bộ, tư vấn thiết kế xây dựng các 
công trình thủy điện, giao thông, thủy lợi; khảo sát địa chất, địa hình thủy văn các công 
trình xây dựng, thí nghiệm vật liệu xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-06567 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại GiGa   (VN) 
32 đường số 18, khu phố 3, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin về kinh doanh; quản lý kinh doanh, dịch vụ quảng 

cáo; dịch vụ cung cấp thông tin về thị trường xe ô tô; mua bán xe ô tô, phụ tùng ô tô. 
 
 

(210) 4-2011-06569 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.21 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Duy  (VN) 
312 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 

dùng trong ngành y; thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh.  
 
 

(210) 4-2011-06570 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; A1.11.8 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn 

giao dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ 
môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
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phòng (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ (thuộc về cho thuê bất 
động sản); dịch vụ môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính, ngân hàng).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng; dịch vụ về giám sát xây 
dựng; dịch vụ về phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ cho 
thuê trang thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận 
tải hàng hoá; dịch vụ đặt chỗ cho việc đi lại (phục vụ cho hoạt động du lịch); dịch vụ cho 
thuê xe ô tô; dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho 
mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức 
và điều khiển hội nghị.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà 
nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng).  

 
 

(210) 4-2011-06571 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; A1.11.8 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương    (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn 

giao dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ 
môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
phòng (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ (thuộc về cho thuê bất 
động sản); dịch vụ môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính, ngân hàng).   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng; dịch vụ về giám sát xây 
dựng; dịch vụ về phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ cho 
thuê trang thiết bị xây dựng.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận 
tải hàng hoá; dịch vụ đặt chỗ cho việc đi lại (phục vụ cho hoạt động du lịch); dịch vụ cho 
thuê xe ô tô; dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô.   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1264 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho 
mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức 
và điều khiển hội nghị.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà 
nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng).  

 
 

(210) 4-2011-06572 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; A1.11.8 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương    (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn 

giao dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ 
môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
phòng (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ (thuộc về cho thuê bất 
động sản); dịch vụ môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính, ngân hàng).   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng; dịch vụ về giám sát xây 
dựng; dịch vụ về phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ cho 
thuê trang thiết bị xây dựng.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận 
tải hàng hoá; dịch vụ đặt chỗ cho việc đi lại (phục vụ cho hoạt động du lịch); dịch vụ cho 
thuê xe ô tô; dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho 
mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức 
và điều khiển hội nghị.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà 
nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.   
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Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06573 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; A1.11.8 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương    (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn 

giao dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ 
môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
phòng (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ (thuộc về cho thuê bất 
động sản); dịch vụ môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính, ngân hàng).   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng; dịch vụ về giám sát xây 
dựng; dịch vụ về phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ cho 
thuê trang thiết bị xây dựng.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận 
tải hàng hoá; dịch vụ đặt chỗ cho việc đi lại (phục vụ cho hoạt động du lịch); dịch vụ cho 
thuê xe ô tô; dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho 
mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức 
và điều khiển hội nghị.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà 
nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng).  
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(210) 4-2011-06578 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.1; 5.5.1; A5.5.21 
(591) Đen, hồng. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 

MARADO  (VN) 
CN 12, lô 18 KCN Khai Quang, thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06579 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1; A1.1.10; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đen, xanh, đỏ, hồng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Lâm Gia Thành  
(VN) 
22/11 Nguyễn Văn Đừng, phường 6, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: ổn áp; thiết bị chuyển đổi dòng điện, máy biến thế; bộ chỉnh lưu điện, bộ 

nghịch lưu điện.  
 
 

(210) 4-2011-06584 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A9.3.9 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Lại Minh Tâm   (VN) 
Số 9 ngõ 192, Thái Thịnh, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Giặt đồ vải; giặt khô; giặt là đồ vải; là đồ vải; là hơi quần áo; làm sạch quần 

áo.  
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(210) 4-2011-06585 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) AUM IMPEX (PVT.) LTD.   (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2011-06586 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Nam Việt  (VN) 
129/1A Lê Lư, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2011-06587 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Sông Hồng Thủ Đô  (VN) 
Số 189, đường Lam Sơn, phường Tích 
Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí.  

 
 

(210) 4-2011-06588 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện cơ Quan 
Hiền  (VN) 
Lộ 5, KSX Tân Đông Hiệp, xã Tân Đông 
Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến tần. 
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(210) 4-2011-06589 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương sẫm, xanh dương, đỏ, trắng.
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại 
Phong Hải   (VN) 
19/203 Thống Nhất, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Vỏ bọc yên xe đạp và xe máy, vỏ bọc (bằng lưới) cho yên xe đạp và xe máy.  

 
 
 

(210) 4-2011-06600 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần ARMEPHACO  
(VN) 
Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06601 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần ARMEPHACO  
(VN) 
Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06602 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần ARMEPHACO  
(VN) 
Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06603 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần ARMEPHACO  
(VN) 
Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06604 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.24; A3.9.24; 3.9.1; 1.3.1 
(591) Da cam, vàng chanh, xanh lá cây, nâu 

nhạt. 
(731) Trịnh Xuân Tú  (VN) 

Số 9, ngõ Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Chả cá. 
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(210) 4-2011-06605 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Nguyễn Tấn Bảo  (VN) 
159/3 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đá lạnh thực phẩm.  
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết. 
 

Nhóm 33: Rượu cần. 
 
 
 

(210) 4-2011-06607 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; A1.1.10 
(731) CHANG WEI TILLER AND 

CULTIVATOR CO, LTD.  (TW) 
No. 47, Meishan Road, Niaosong 
District, Kaohsiung City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Nông cụ (không thao tác thủ công), máy nông nghiệp, máy xới (máy nông 

nghiệp), máy tách hạt (máy nông nghiệp), máy cắt cỏ và máy gặt lúa, máy cắt rơm.  
 
 
 

(210) 4-2011-06608 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.  
(JP) 
6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao, quần áo; quần áo lót (quần áo mặc bên trong); giày thể 

thao; giày chơi gôn, giày để đi khi chơi quần vợt; giày để đi bộ; bít tất ngắn cổ (trang 
phục) và bít tất dài (trang phục), mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); cái lưỡi trai che nắng (đồ đội 
đầu), mũ (đồ đội đầu); dây lưng (đi kèm trang phục); khăn choàng cổ có thể che được cả 
mũi và miệng (trang phục), khăn quấn ấm cổ (trang phục); găng tay hở ngón (trang 
phục), găng tay (trang phục), tất tay che cánh tay hở ngón để giữ âm (trang phục), bao 
cánh tay (trang phục).  
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(210) 4-2011-06609 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) LEMERY S.A. DE C.V.  (MX) 
Martires de Rio Blanco # 54, Col. 
Huichapan, C.P. 16030, Mexico D.F., 
Mexico  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược dùng để điều trị và ngăn ngừa bệnh loãng xương.  

 
 

(210) 4-2011-06610 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Đen, trắng, đỏ, tím, xanh cốm. 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si. Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ gây quỹ từ thiện cụ thể là cung cấp hỗ trợ về tài chính cho các 

chương trình đóng góp xã hội cho trẻ em và thanh thiếu niên. 
 

Nhóm 41: Hướng dẫn các chương trình giáo dục cho các chương trình đóng góp xã hội 
cho trẻ em và thanh thiếu niên.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ hỗ trợ về y tế cho các chương trình đóng góp xã hội cho trẻ em và 
thiếu niên  

 
 

(210) 4-2011-06611 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.1.4; A3.1.24 (540) 

  

(731) Ngô Phú Hoằng  (VN) 
Thôn Hồi Quan, xã Tương Giang, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-06612 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.15.1; 7.15.22 
(591) Xanh da trời, nâu đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

công nghệ Đại Việt   (VN) 
Căn B2, số 23, phố Cự Lộc, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại.  

 
 

(210) 4-2011-06613 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.15; 26.15.25; 26.15.5; A25.7.6; 
25.7.1 

(591) Da cam, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
công nghệ FSI   (VN) 
Số 8, ngõ 68 đường Cầu Giấy, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; hộp mực (cartridge)có chứa mực dùng cho máy in của máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-06614 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I- 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2011-06615 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Nâu, trắng, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH OKA Việt Nam  

(VN) 
Tầng 5, số 7 Phan Huy Chú, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện, ổ cắm điện; dây điện; cáp điện; cầu dao điện.  

 
 

(210) 4-2011-06617 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Xí nghiệp sản xuất cao su 
nhựa - kinh doanh thương 
mại Phương Viên   (VN) 
Số 81 đường An Đà, phường Đằng 
Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su(sơ chế), nhựa(bán thành phẩm) 

 
 

(210) 4-2011-06618 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.5.2; 18.3.21; 26.3.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 

vụ tài chính Hoàng Huy  (VN) 
Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát 
Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe có động cơ cụ thể như ô tô, xe máy; phương tiện và thiết bị vận tải khác 

thuộc nhóm này như: xe rơ mooc, xe bán rơ mooc; thân xe có động cơ cụ thể như thân 
xe máy, thân xe ô tô, thân của xe rơ mooc và bán rơ mooc; phụ tùng và bộ phận phụ trợ 
cho xe có động cơ và động cơ xe cụ thể như: khung xe, bánh xe, lốp xe.  
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Nhóm 35: Môi giới, hợp đồng hàng hóa (không bao gồm môi giới tài chính, bảo hiểm, 
chứng khoán, bất động sản); mua bán ô tô, xe máy, xe có động cơ, rơ mooc và bán rơ 
mooc; mua bán sắt thép; dịch vụ đấu giá bất động sản; dịch vụ quảng cáo bất động sản.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ môi giới tài chính; dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; dịch vụ môi giới bất 
động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư 
vấn bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; kinh doanh bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-06619 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.21; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Xanh, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
nội thất Phú Xuân  (VN) 
P 4.1 nhà I 10A, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Sơn nội, ngoại thất, dán giấy dán tường, trát vữa, trát thạch cao, lắp đặt và sửa 

chữa thiết bị điều hoà không khí, giám sát điều hành công việc xây dựng công trình, dịch 
vụ ốp lát làm kín công trình, lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm, xây dựng, 
cho thuê thiết bị xây dựng, thông tin và xây dựng, dịch vụ chống ẩm (xây dựng), phá dỡ 
các công trình xây dựng, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo 
động hoả hoạn, lắp đặt và sửa chữa hệ thống sưởi ấm, dịch vụ ngăn cách (nhiệt; điện; 
âm) trong xây dựng, lắp đặt trang thiết bị nhà bếp, lắp đặt; bảo dưỡng và sửa chữa máy 
móc, lắp đặt và sửa chữa thiết bị văn phòng, lát mặt đường, dịch vụ giám sát xây dựng 
công trình xây dựng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, kiến trúc, thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng,thiết 
kế(trang trí) nội thất, thiết lập bản vẽ xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-06620 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.7.23; 5.7.21; 5.7.14 
(731) Cơ sở Thịnh An   (VN) 

65B13, khu dân cư 91B, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể là: kem trị mụn; kem trị nám; kem chống lão hóa; kem 

chống nắng; sữa dưỡng thể; kem làm trắng da.  
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(210) 4-2011-06622 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ELISE  (VN) 
Tổ 14, ngõ 441, đường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 

 
 
 

(210) 4-2011-06623 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Hưng Thịnh  (VN) 
128 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ.  

 
 
 

(210) 4-2011-06624 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh đen, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ vận 

chuyển quốc tế và thương 
mại Vinh Vân Minh Vân   (VN) 
3G Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý phát hành sách báo. 
 

Nhóm 36: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, cho thuê văn 
phòng; khai thuế hải quan. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường biển, đường hàng không; cho thuê kho; 
đóng gói hàng hóa; môi giới hàng hải; đại lý tàu biển; giao nhận hàng hóa xuất nhập 
khẩu và chuyển phát nhanh. 
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(210) 4-2011-06625 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Châu Thạnh Phát   (VN) 
41 đường 20, khu phố 4, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; nón (mũ); tất (vớ).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06626 (220) 09.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần du lịch hoa 
Sen Mê Kông   (VN) 
B29 đường số 1, khu đô thị mới, phường 
Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 39: Đại lý mua bán vé máy bay, vé tàu, vé xe; du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06627 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và sản xuất Hoàng 
Linh  (VN) 
Số nhà 3, ngách 460/63 phố Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; tổ chúc triển lãm với mục đich thương mại 

hoặc quảng cáo; nghiên cứu thị trường; quan hệ công chúng. 
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(210) 4-2011-06628 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hoàng   (VN) 
Khối phố Tuy Hòa, phường Thạch Linh, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tranh tụng, dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ.  

 
 

(210) 4-2011-06629 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.9.1; 20.5.15 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ sản xuất 
F-QUEEN   (VN) 
85/1A Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 
 

(210) 4-2011-06630 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(591) Trắng, xanh. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
VISACO   (VN) 
Khu công nghiệp Trường An, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu.  
 

Nhóm 30: Thạch dạng bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-06632 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty CP dược phẩm Hướng 
Việt  (VN) 
05 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06633 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Cửa hàng tư vấn kỹ thuật 
dịch vụ Nông Nghiệp   (VN) 
163A ấp An Lạc, xã Định An, huyện Lấp 
Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt lúa giống. 

 
 
 

(210) 4-2011-06634 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.15.1; 7.15.22; A26.11.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và tư vấn bất động 
sản Năm Cường   (VN) 
Thôn 3, xã Thượng Mỗ, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn bất động sản, môi giới bất động sản, mua bán bất động sản, 

cho thuê bất động sản, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản. 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-06635 

 
(220) 

 
13.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) 26.1.1; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
xanh dầu khí Toàn Cầu  (VN) 
Phòng 1102, tòa tháp W khu The Manor, 
xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Cồn sinh học và dầu diesel sinh học dùng làm nhiên liệu cho động cơ; xăng; 

dầu diesel; gas nhiên liệu; chất bôi trơn (dầu nhờn). 
 

Nhóm 07: Thiết bị hóa dầu, lọc dầu; thiết bị sản xuất năng lượng; thiết bị xử lý môi 
trường.  
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(210) 4-2011-06636 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.5 
(591) Ghi nhạt, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại ALPHA Việt Nam  
(VN) 
Nhà số 6, ngõ 342, ngách 21, tổ 12 
đường Hồ Tùng Mậu, thị trấn Cầu Diễn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng. 

 
 
 

(210) 4-2011-06637 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.3.6; 26.3.1; 26.1.1; 18.3.21 
(591) Đỏ, xanh nước biển. 
(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 

Tập thể xí nghiệp thu hồi vật tư Yên 
Viên, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị chiếu sáng sử dụng năng 

lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; máy làm nước uống nóng lạnh, bình lọc nước dùng 
điện; thiết bị khử nước dùng cho nguyên liệu hữu cơ làm thực phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-06639 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thành Hưng  
(VN) 
Khu công nghiệp Chơn Thành, huyện 
Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 
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(210) 4-2011-06640 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Anh Thư  (VN) 
Số 7, tổ 24, phường Thanh Lương, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cây cảnh, hoa tươi.  

 
 

(210) 4-2011-06641 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.15; 1.15.11; 26.2.7 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá chất môi 
trường Hoàng Thiên  (VN) 
58/25 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm than hoạt tính.  
 
 

(210) 4-2011-06642 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A17.2.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Hào Vi   (VN) 

133/7 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2011-06643 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.17 
(731) Cơ sở châu á Tseng Sang  (VN) 

D4/40 ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ bánh xe); săm (ruột xe). 
 
 

(210) 4-2011-06644 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(591) Vàng cam, đỏ, đen, trắng 
(731) Cơ sở Châu á Tseng Sang   (VN)

D4/40 ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ bánh xe); săm (ruột xe). 

 
 

(210) 4-2011-06645 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Cơ sở Châu á Tseng Sang   (VN)
D4/40 ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ bánh xe); săm (ruột xe). 

 
 

(210) 4-2011-06646 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Cơ sở Châu á Tseng Sang   (VN)

D4/40 ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ bánh xe); săm (ruột xe).  

 
 

(210) 4-2011-06647 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.11.3 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Cơ sở Châu á Tseng Sang   (VN)

D4/40 ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ bánh xe); săm (ruột xe).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-06648 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Cơ sở Châu á Tseng Sang   (VN)
D4/40 ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ bánh xe); săm (ruột xe).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06650 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đỏ, đen. 
(731) VALENTINO S.p.A.   (IT) 

Via Turati, 16/18 20121 MILANO, Italy 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Da thô hoặc bán thành phẩm; giả da; túi xách tay; ví tiền; cặp da; túi to; cặp 

tài liệu; túi thể thao; túi xách; hòm du lịch; túi đựng hành lý; túi đeo vai; túi quần áo để 
đi du lịch; ví đựng chìa khóa; da động vật; da sống; hòm (hành lý) và túi du lịch; ô, lọng 
và gậy chống; roi da; dây cương cho súc vật; yên cương.  

 
Nhóm 25: Quần áo, không bao gồm thắt lưng và găng tay; mũ nón, khăn quàng. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh; phổ biến các bài 
quảng cáo; truyền các thông báo quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; tư vấn điều 
hành kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp hoặc thương mại và tư vấn kinh doanh 
mang tính hỗ trợ chuyên nghiệp; tạo vật mẫu cho mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh 
kinh doanh; dịch vụ cấp quyền kinh doanh, cụ thể là bên cấp quyền kinh doanh cung cấp 
dịch vụ trợ giúp, điều hành và phát triển doanh nghiệp cho bên thứ ba; dịch vụ bán buôn 
và bán lẻ quần áo, đồ đội đâu (mũ, nón, khăn), đồ đi du lịch, ô, mỹ phẩm, xà phòng, các 
vật dụng dùng khi tắm rửa, nước hoa, nến, đồng hồ, đồ nữ trang, đô nữ trang rẻ tiền, máy 
quay phim và chụp ảnh, kính đeo mắt, kính râm, đồ gỗ nội thất, gương, khung tranh ảnh, 
bộ đô giường, văn phòng phẩm, ảnh chụp, gói bưu phẩm in sẵn, sợi dệt, sản phẩm dệt 
dùng cho gia dụng, đồ chơi, thiết bị và dụng cụ thể thao.  
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(210) 4-2011-06652 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.   (JP) 
1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 101-8444 Japan 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học (không dùng cho y tế hoặc thú y) 

và chụp ảnh cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt kí sinh trùng; nhựa nhân tạo ở 
dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp chất dập lửa; chế phẩm để tôi, ram và hàn; 
chế phẩm hóa học để bảo quản thức ăn; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công 
nghiệp. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm chống ung thư; chất chống ung thư; chất thử hoá học dùng cho mục 
đích y học trong lĩnh vực ung thư học.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06653 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) THE DOW CHEMICAL COMPANY  
(US) 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 
48674, United States of America  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong sản xuất sơn và chất phủ.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06654 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) CORDIS CORPORATION   (US) 
430 Route 22, Bridgewater, NJ, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 10: ống thông bong bóng (thiết bị y tế).  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-06655 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.6; 26.13.25 
(591) Xanh biển, đen, đỏ tươi. 

(540) 

  

(731) Mai Bình Hùng   (VN) 
43/5e Quang Trung, phường 10, quận Gò 
vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Cái nút (dùng cho tai); thiết bị bảo hộ cá nhân chống tai nạn lao động; cái nút 

lỗ tai dùng cho thợ lặn.  
 
 

(210) 4-2011-06656 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A18.1.9; 18.1.23 
(591) Vàng, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dịch vụ Đoàn Hải  (VN) 
756-758 Trường Chinh, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh.  

 
 

(210) 4-2011-06657 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A19.9.3 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ D N Y O 
N Y A   (VN) 
Số 58 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2011-06658 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A8.1.17; A11.3.4; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Vàng, đen, trắng, đỏ thậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất Bánh 
Thiên Ân  (VN) 
183 khu phố 4 Võ Văn Ngân, phường 
Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh bông lan, bánh mì ngọt, bánh pa-tê-sô, bánh trung thu.  
 
 

(210) 4-2011-06659 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ đô, vàng đồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH may Lê Dân  (VN)
201/48/2 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; váy, áo vest (quần áo); áo ghile; quần áo đồng phục, quần 

dài. 
 
 

(210) 4-2011-06660 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.13.1; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh tím, xanh lá cây, xanh da 

trời, vàng, đỏ, hồng, cam. 
(731) Công ty TNHH sơn SEAMASTER 

Việt Nam   (VN) 
Số 16, đại lộ Tự Do, KCN VSIP, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn.  

 
 

(210) 4-2011-06662 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.2.7; 9.9.1; 1.15.1; A9.9.5 
(591) Xanh lá, xanh dương, đỏ, cam, tím, vàng, 

nâu, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Hương Thuận  

(VN) 
200A Cách Mạng Tháng Tám, phường 
10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày ,dép, quần, áo.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-06663 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2; 26.4.3; A5.1.6; A5.1.12; 18.3.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Trung Lâm  (VN) 
Số 29B, ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 29: Thạch dừa, thạch rau câu (không phải dạng bánh kẹo). 

 
 

(210) 4-2011-06664 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.21; 5.3.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dừa Bến Tre  
(VN) 
Quốc lộ 60, ấp Hòa Hưng (thửa đất số 
1720, tờ bản đồ số 3), xã Hòa Lộc, 
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ dừa như dừa tươi uống nước.  

 
 

(210) 4-2011-06665 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC   (VN) 
367 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-06666 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC   (VN) 
367 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-06669 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 3.4.18; A3.4.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH T.P Dinh Dưỡng 
Vàng  (VN) 
Số 57, tổ 2a, đường Lê Duẩn, Kp 4, thị 
trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm dùng cho gia súc, gia cầm.  

 
 

(210) 4-2011-06670 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3; 26.7.25; A25.3.3 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) Trần Đức Thanh  (VN) 

Số nhà 98, đường Nguyễn Hữu Cầu, 
phường Ngọc Châu, thành phố Hải 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; kẹo lạc; kẹo dồi; bánh ngọt; bánh quy; bánh xốp.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo: mua bán thực phẩm; mua bán hàng nông sản.  
 
 

(210) 4-2011-06671 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.15.25; 7.1.24; 26.15.11 
(591) Xanh lá, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây lắp 
Nhân Thuận Hoà  (VN) 
1F4-4 SkyGarden, Nguyễn Văn Linh, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại, lắp đặt hệ thống xây dựng, hoàn thiện công trình xây 

dựng, lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện, lắp đặt và sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, lò 
sưởi và điều hoà không khí, lắp đặt và sửa chữa hệ thống mạng, điện thoại, internet; lắp 
đặt và sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy.  
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(210) 4-2011-06674 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06675 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần ARMEPHACO  
(VN) 
Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06676 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần ARMEPHACO  
(VN) 
Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06677 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần ARMEPHACO  
(VN) 
Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06678 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần ARMEPHACO  
(VN) 
Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06679 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần ARMEPHACO  
(VN) 
Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06680 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần ARMEPHACO  
(VN) 
Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06681 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung ương 2   (VN) 
Số 9, phố Trần Thánh Tông, phường 
Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06682 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phương Minh Khoa   (VN) 
132 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng; mua 

bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè (trà), cà phê, cacao, sữa và 
các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu.  
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(210) 4-2011-06683 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; nước hoa cô-lô-nhơ (colognes), nước 

hoa dạng au-đờ-toalét (au de toilette), nước hoa xịt toàn thân; dầu (mỹ phẩm) dùng cho 
da (không chứa dược chất), kem bôi và nước xức dùng cho da (không chứa dược chất); 
bọt cạo râu, dầu cạo râu (không chứa dược chất), nước xức dùng trước và sau khi cạo 
râu; phấn bôi da; chế phẩm dùng để tắm bồn và tắm vòi hoa sen (không dùng cho mục 
đích y tế); nước xức tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chất 
khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân); chất chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá 
nhân; chế phẩm dùng để trang điểm (không chứa dược chất).  

 
 

(210) 4-2011-06684 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.1; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, nâu sẫm, nâu nhạt, nâu vàng 

nhạt. 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; nước hoa cô-lô-nhơ (colognes), nước 

hoa dạng au-đờ-toalét (au de toilette), nước hoa xịt toàn thân; dầu (mỹ phẩm) dùng cho 
da (không chứa dược chất), kem bôi và nước xức dùng cho da (không chứa dược chất); 
bọt cạo râu, dầu cạo râu (không chứa dược chất), nước xức dùng trước và sau khi cạo 
râu; phấn bôi da; chế phẩm dùng để tắm bồn và tắm vòi hoa sen (không dùng cho mục 
đích y tế); nước xức tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chất 
khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân); chất chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá 
nhân; chế phẩm dùng để trang điểm (không chứa dược chất).  

 
 

(210) 4-2011-06685 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; nước hoa cô-lô-nhơ (colognes), nước 
hoa dạng au-đờ-toalét (au de toilette), nước hoa xịt toàn thân; dầu (mỹ phẩm) dùng cho 
da (không chứa dược chất), kem bôi và nước xức dùng cho da (không chứa dược chất); 
bọt cạo râu, dầu cạo râu (không chứa dược chất), nước xức dùng trước và sau khi cạo 
râu; phấn bôi da; chế phẩm dùng để tắm bồn và tắm vòi hoa sen (không dùng cho mục 
đích y tế); nước xức tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chất 
khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân); chất chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá 
nhân; chế phẩm dùng để trang điểm (không chứa dược chất).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06686 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; nước hoa cô-lô-nhơ (colognes), nước 

hoa dạng au-đờ-toalét (au de toilette), nước hoa xịt toàn thân; dầu (mỹ phẩm) dùng cho 
da (không chứa dược chất), kem bôi và nước xức dùng cho da (không chứa dược chất); 
bọt cạo râu, dầu cạo râu (không chứa dược chất), nước xức dùng trước và sau khi cạo 
râu; phấn bôi da; chế phẩm dùng để tắm bồn và tắm vòi hoa sen (không dùng cho mục 
đích y tế); nước xức tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chất 
khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân); chất chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá 
nhân; chế phẩm dùng để trang điểm (không chứa dược chất).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06687 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế 

phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy 
trắng; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm dùng để đánh bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế 
phẩm để mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng; nước rửa tay (không chứa dược 
chất và không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được ngâm tẩm chế phẩm và chất 
dùng để làm sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này).  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1293 

(210) 4-2011-06688 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) xanh tím. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất nệm Mousse Liên ¸ 
(Lien A ., Ltd)   (VN) 
55/1A Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm cao su. 

 
 
 

(210) 4-2011-06689 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần Hóc Môn  
(VN) 
3/27 quốc lộ 22, thị trấn Hóc Môn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ động vật có hại; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt nấm; thuốc trừ bệnh cho cây.  
 
 
 

(210) 4-2011-06690 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; A26.4.15; 26.4.9 
(731) Võ Văn Hùng  (VN) 

50A1, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
phường Thắng Tam, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn uống giải khát.  
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(210) 4-2011-06691 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.9; A25.7.3 
(731) CHRYSLER GROUP LLC   (US) 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn 
Hills, State of Michigan 48326, United 
States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cơ giới và phụ tùng của xe cơ giới.  

 
 

(210) 4-2011-06692 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.3.1; 1.7.6; 25.12.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hello Quốc Tế 

Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Hương Sơ, thành phố 
Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Xăm xe mô tô, xăm xe ô tô, xăm xe máy.  

 
 
(210) 

 
4-2011-06693 

 
(220) 

 
13.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(731) NIPRO CORPORATION   (JP) 

9-3, Honjo-nishi 3-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-06694 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; A24.17.9 
(731) NIPRO CORPORATION   (JP) 

9-3, Honjo-nishi 3-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; cao dán; miếng lót vệ sinh dùng cho người không kiềm chế được.  
 
 
 

(210) 4-2011-06695 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) NIPRO CORPORATION   (JP) 
9-3, Honjo-nishi 3-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; cao dán; miếng lót vệ sinh dùng cho người không kiềm chế được.  

 
 
 

(210) 4-2011-06696 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) GOARA JOINT STOCK COMPANY 
(KR)  (KR) 
119, Choil Dong, Ha Nam Si, Gyeonggi - 
Do, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: áo lót phụ nữ; quần lót; áo dây; quần áo lót liền; áo lót bó người; quần tất; 

quần đùi bó cho phụ nữ; áo ngủ; váy ngủ mỏng.  
 
 
 

(210) 4-2011-06698 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và sản xuất Hồng 
Phương   (VN) 
718A Luỹ Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Phụ tùng xe ô tô và xe gắn máy gồm bình ắc quy, cuộn dây đánh lửa (mobin), 

mô- bin sườn, rờ le đề (cóc đề), bình sạc (bộ tích trữ điện), mạch tích hợp của xe (IC).  
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy và xe ô tô gồm má phanh đùm và đĩa (bố thắng đùm, 
đĩa), xích, đĩa xích, còi xe, lốp xe (vỏ xe), kính xe.   
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(210) 4-2011-06699 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và sản xuất Hồng 
Phương   (VN) 
718A Luỹ Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Pit-tông (piston), dây cua-roa; vòng găng pít-tông; vòng bi; bộ chế hoà khí; 

bu- gi đánh lửa.   
 

Nhóm 09: Phụ tùng xe ô tô và xe gắn máy gồm bình ắc quy, cuộn dây đánh lửa (mobin), 
mô- bin sườn, rờ le đề (cóc đề), bình sạc (bộ tích trữ điện), mạch tích hợp của xe (IC).  

 
 
 

(210) 4-2011-06700 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Rạng Đông   (VN) 
Số 10/28/243 Nam Dư, Lĩnh Nam, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng bằng năng lượng mặt trời, được làm bằng kim loại.  

 
 
 

(210) 4-2011-06701 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Rạng Đông   (VN) 
Số 10/28/243 Nam Dư, Lĩnh Nam, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng bằng năng lượng mặt trời, được làm bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-06706 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(300) 85/158,699 22.10.2010 US 

(731) COBRA GOLF INCORPORATED  (US) 
1818 Aston Avenue, Carlsbad, California 
92008, United States Of America  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 28: Bộ kết hợp thân và đầu gậy đánh gôn với độ dài đã biết; gậy đánh gôn; đầu 

gậy đánh gôn, thân gậy đánh gôn; cán cầm gậy đánh gôn; vỏ bọc đầu gậy đánh gôn.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-06707 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Nâu đỏ, xanh dương, đen. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 44  

(VN) 
Số 42, ngõ 19, Trần Quang Diệu, ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06708 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1; 26.13.25 
(731) KANEKA CORPORATION   (JP) 

2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, 
Osaka 530-8288, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 10: Máy móc và thiết bị y tế.  
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(210) 4-2011-06709 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 15.7.1; 5.7.3 
(591) Xanh ngọc, vàng, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí xây 
dựng nông nghiệp Vạn Phúc  
(VN) 
Số 301, quốc lộ 80, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh 
Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 07: Máy gặt đập liên hợp. 

 
 

(210) 4-2011-06710 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú  

(VN) 
769 đường số 31, khu C, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn và thiết bị chiếu sáng (dùng điện).  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê: cao ốc, văn phòng, căn hộ cao cấp, căn hộ 
chung cư.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-06712 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.21; 26.1.2 
(591) Xanh biển, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Phan Thị Xuân  (VN) 

95A đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trái thanh long, trái nhãn, trái chôm chôm, trái xoài. 
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(210) 4-2011-06713 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.21; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh biển, xanh lá cây, đỏ, trắng, hồng, 

vàng, đen. 
(731) Phan Thị Xuân  (VN) 

95A đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trái thanh long, trái nhãn, trái chôm chôm, trái xoài.  

 
 
 

(210) 4-2011-06714 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 5.7.21; 3.1.15; 3.1.14 
(591) Xanh biển, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng, 

đen. 
(731) Phan Thị Xuân   (VN) 

95A đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trái thanh long, trái nhãn, trái chôm chôm, trái xoài.  

 
 
 

(210) 4-2011-06717 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.3 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế UMEKEN 
Việt Nam  (VN) 
Lầu 1, toà nhà Samhee, số 47-47A đường 
D5, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2011-06720 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4 
(731) Công ty TNHH Q&A Hà Nội  (VN)

7/255 đường Nguyễn Khoái, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 01: Vật liệu lọc (chế phẩm hoá học). 

 
 
 

(210) 4-2011-06721 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 24.13.1 
(591) Xanh, xanh nước biển, xanh lục, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SANTA Việt Nam  (VN) 
Số 11, ngách 29/12, Khương Hạ, Khương 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 
 

(210) 4-2011-06722 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-06723 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-06724 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PHARMANIAGA MANUFACTURING 
BERHAD   (MY) 
Lot 11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan 
Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẳm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-06725 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) LABORATE PHARMACEUTICAL  
(IN) 
E-11, Ind. Area, Panipat- 132 103 (India) 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-06726 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Vũ Thị Lưu Ly  (VN) 
Lô 38 H1, đô thị mới Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức nắng (dùng trong ngành y).  
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Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 
 

(210) 4-2011-06727 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nam Hà  (VN) 
415 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2011-06728 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Daiso Pháp  (VN) 
192 Nguyễn Công Phương, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng (dùng trong ngành y).  
 
 
 

(210) 4-2011-06729 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Daiso Pháp   (VN) 
192 Nguyễn Công Phương, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-06731 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn 
JONSTONE Việt Nam   (VN) 
Thôn Văn Trì, xã Minh Khai, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống bẩn; sơn diệt khuẩn; sơn phủ; sơn; sơn lót; bột đồng (sơn).  

 
 

(210) 4-2011-06732 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06733 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Lê Việt Hùng    (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06736 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại PKT  (VN) 
Số nhà 24A, khu giãn dân Văn Quán, 
đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: máy kích điện, thiết bị và linh 

kiện điện tử, viễn thông; máy vi tính; thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính.  
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(210) 4-2011-06737 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) AUM IMPEX (PVT.) LTD.   (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  

 
 
 

(210) 4-2011-06738 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) AUM IMPEX (PVT.) LTD.    (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-06739 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) AUM IMPEX (PVT.) LTD.    (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-06740 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) AUM IMPEX (PVT.) LTD.    (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Các dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ và trang thiết bị y tế dùng trong bệnh viện.  
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(210) 4-2011-06741 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) AUM IMPEX (PVT.) LTD.    (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Các dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ và trang thiết bị y tế dùng trong bệnh viện.  

 
 

(210) 4-2011-06742 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) AUM IMPEX (PVT.) LTD.    (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Các dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ và trang thiết bị y tế dùng trong bệnh viện.  

 
 

(210) 4-2011-06743 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) AUM IMPEX (PVT.) LTD.    (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Các dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ và trang thiết bị y tế dùng trong bệnh viện.  

 
 

(210) 4-2011-06745 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.15.11; 26.15.9; 26.5.1; 26.5.3 
(731) JLD (SHENZHEN) CO., LIMITED  

(CN) 
Room 1310, Building A, Lianne Plaza, 
No.5022RD, Futian District, Shenzhen, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Cáp sợi quang; dụng cụ truyền thông quang học; thiết bị truyền thông mạng; 

dây đồng được cách điện; hộp nối dây điện; tủ phân phối điện.  
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(210) 4-2011-06746 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.15; 26.1.1 
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm in sẵn bao gồm các bản tin, tài liệu hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết cho 

nghề (chuyên môn) chăm sóc sức khỏe liên quan đến việc cho ăn và nuôi dưỡng trẻ đẻ 
non, trẻ còn ẵm ngửa và trẻ mới biết đi với các nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt.  

 
 
 

(210) 4-2011-06747 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.2; 26.3.23; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần cửa cao cấp 

Nam Việt  (VN) 
05 Trường Sơn, KCN Bình Tân, phường 
Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa. 

 
 
 

(210) 4-2011-06748 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) SHENZHEN RAMOS DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Room 1801-1805, 18/F, A Building, 
XiNian Center, 6021# ShenNan Road, 
ShenZhen, P.R.China   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị điện báo truyền ảnh; bảng thông báo điện tử; thiết bị 

truyền thông mạng; máy chạy các tệp dữ liệu âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số đã được 
mã hóa (máy nghe nhạc MP4); máy ảnh kỹ thuật số; thiết bị giảng dạy bằng phương 
pháp nghe nhìn; thiết bị và dụng cụ quang học; bộ điều khiển từ xa dùng trong gia đình; 
pin điện.  
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(210) 4-2011-06749 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Xám, trắng, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dệt may 
Thygesen Việt Nam    (VN) 
Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo dệt kim cho trẻ em và người lớn.  

 
 

(210) 4-2011-06750 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dệt may 
Thygesen Việt Nam    (VN) 
Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo dệt kim cho trẻ em và người lớn.  

 
 

(210) 4-2011-06752 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.1.11; 5.7.3; 8.1.1 
(731) Công ty TNHH Hùng Rồng  (VN)

720/8/3 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh ngô, bánh gừng, bánh ngọt, bánh xốp, bánh quy.  

 
 

(210) 4-2011-06753 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 
Việt Nam   (VN) 
B9 khu đô thị mới Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc.  
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(210) 4-2011-06754 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 
Việt Nam   (VN) 
B9 khu đô thị mới Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc.  
 
 
 

(210) 4-2011-06755 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 
Việt Nam   (VN) 
B9 khu đô thị mới Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dung cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 29: Sữa.   
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc.  
 
 
 

(210) 4-2011-06756 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 
Việt Nam   (VN) 
B9 khu đô thị mới Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dung cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 29: Sữa.   
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc.  
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(210) 4-2011-06757 (220) 13.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 
Việt Nam   (VN) 
B9 khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dung cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 29: Sữa.   
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc.  
 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-06758 

 
(220) 

 
13.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1 
(731) Công ty TNHH Lavender 

Garden  (VN) 
Số 22, phố Cầu Đất, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm nhằm mục đích quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06759 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Ba  (VN) 
Số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng 

dùng trong y tế. 
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(210) 4-2011-06760 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Ba   (VN) 
Số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng 

dùng trong y tế. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-06761 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại và dịch vụ An Dân   (VN) 
79B, Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là: đá; cửa, vách ngăn, tấm trần nhà làm 

bằng nguyên liệu nhựa.  
 

Nhóm 20: Đồ gỗ văn phòng gồm: bàn ghế, tủ văn phòng, kệ, giá, khung tranh.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-06762 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Mai Gia Phú   (VN) 
16/46 Nguyễn Nhữ Lãm, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen, bồn rửa bát, van của ống dẫn nước (thiết bị vệ sinh), vòi nước.  
 

Nhóm 37: Làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài); làm sạch tòa nhà (bề mặt bên trong).  
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(210) 4-2011-06764 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.15.22; 7.15.1; A26.11.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và tư vấn bất động 
sản Năm Cường   (VN) 
Thôn 3, xã Thượng Mỗ, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán điện thoại di động, sim, thẻ điện thoại, máy vi tính và linh kiện.  

 
 

(210) 4-2011-06765 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.7.20; 26.13.25; 24.15.21; 26.11.3 
(591) Xanh cốm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại gia công Khánh 
Toàn  (VN) 
G13/11 ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì nhựa các loại (bao nhựa để đóng gói).  

 
 

(210) 4-2011-06766 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.3; 1.3.1; 5.9.19 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất rượu Chính Hiệu  
(VN) 
Số 71, ấp Nhơn Hòa, xã Mỹ Nhơn, 
huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  

 
 

(210) 4-2011-06767 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.2.7 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tấn Đại Phát  (VN) 
05 đường 57C, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  
 
 

(210) 4-2011-06768 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá mạ, trắng, vàng 

đậm, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất đồ chơi Thuận 
Liễu   (VN) 
Tập thể dệt kim Hà Nội, thôn Lộc, xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Thú nhồi bông (đồ chơi), xe cộ đồ chơi; búp bê, bộ xếp hình (đồ chơi), siêu 

nhân đồ chơi, mô hình con giống (đồ chơi).  
 
 

(210) 4-2011-06769 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Nâu đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thời trang GI ME NO   (VN) 
18 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-06773 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.9.1; A5.5.20; 1.15.11 (540) 

  

(731) Nguyễn Việt  (VN) 
Thôn Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, huyện 
Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quầy rượu; dịch 

vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2011-06774 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; A26.11.12; A24.17.9 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ L A N G C E   (VN) 
100/64 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-06778 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.1.1; 25.1.6; 25.5.25; A9.7.22; 5.7.3; 
17.1.19; 20.5.7 

(591) Đỏ tươi, xanh nước biển, vàng, trắng, 
xanh lá cây, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH trung tâm Anh 
ngữ quốc tế ASEM Việt Nam  
(VN) 
Số 37, đường Duy Tân, phường Hưng 
Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật; sắp xếp và tổ chức hội thảo; tư vấn du học; dịch vụ đào tạo 

ngoại ngữ; dịch vụ phiên dịch.  
 
 
 

(210) 4-2011-06779 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất hoá mỹ phẩm Gam Ma  
(VN) 
1 - 17A, chung cư Lạc Long Quân, 
phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem trị nám (không chứa thuốc); kem trị mụn 

(không chứa thuốc).  
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(210) 4-2011-06780 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất hoá mỹ phẩm Gam Ma  
(VN) 
1 - 17A, chung cư Lạc Long Quân, 
phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem trị nám (không chứa thuốc); kem trị mụn 

(không chứa thuốc). 
 
 

(210) 4-2011-06781 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất hoá mỹ phẩm Gam Ma  
(VN) 
1-17A, chung cư Lạc Long Quân, 
phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da; kem trị nám (không chứa thuốc); kem trị mụn 

(không chứa thuốc). 
 
 

(210) 4-2011-06782 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Việt Liên á Global  
(VN) 
102/23/2 đường TX25, khu phố 2, 
phường Thanh Xuân, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 21: Nồi kim loại (không dùng điện), bát gốm, sứ; đĩa gốm, sứ; cây lau nhà; chảo 

rán chống dính (không dùng điện); bộ ấm chén uống trà.  
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(210) 4-2011-06783 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 26.11.1 
(731) Giang TÊn Trung   (VN) 

197/96i Nguyễn Kim, phường 7, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa, âm-pli; đầu đọc đĩa; loa siêu trầm (subwoofer); đầu máy karaoke; micrô. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-06784 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) FUJLFILM CORPORATION   (JP) 
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; xà phòng; chất tẩy rửa; kem đánh răng; tinh 

dầu thơm và nước hoa, hương thơm để thắp; móng (tay, chân) giả; lông mi giả.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ mỹ phẩm và các chế phẩm trang điểm 
 
 
 
 

(210) 4-2011-06785 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) FUJIFILM CORPORATION   (JP) 
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có chứa chất astaxathin; chế phẩm trang điểm; xà phòng; 

chất tẩy rửa; kem đánh răng; tinh dầu thơm và nước hoa; hương thơm để thắp; móng 
(tay, chân) giả; lông mi giả.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ mỹ phẩm và các chế phẩm trang điểm; dịch vụ 
bán buôn hoặc bán lẻ thức ăn đã chế biến; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các chế phẩm 
dinh dưỡng, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ đồ uống có lợi cho sức khỏe; dịch vụ bán 
buôn hoặc bán lẻ đồ uống dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.  
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(210) 4-2011-06788 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.3.5; 26.4.3; 26.3.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Minh 
Hải  (VN) 
27 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; quán cà phê; kinh doanh nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 
 
 

(210) 4-2011-06790 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Z68  (VN) 
679 A1/10 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511) Nhóm 30: Kẹo dừa (sản xuất kẹo dừa) 
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập kẹo dừa. 
 
 
 

(210) 4-2011-06791 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tân Phương Đông   (VN) 
Cửa hàng Hữu Hòa - Trung tâm Kinh 
doanh lương thực Thanh Trì, thôn Tả 
Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho lợn, gà, tôm, cá.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1317 

(210) 4-2011-06792 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Nhất Phát   (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06793 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Nhà số 19, ngách 93/5, ngõ 93 (tổ 12), 
phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt), quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06794 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Nhà số 19, ngách 93/5, ngõ 93 (tổ 12), 
phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt), quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06795 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Nhà số 19, ngách 93/5, ngõ 93 (tổ 12), 
phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt), quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06796 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06797 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06798 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TW 25   (VN) 
120 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 
 

(210) 4-2011-06799 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư và thương mại Bằng 
Giang   (VN) 
35A phố Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh lọc, nước khoáng (đồ uống), nước ngọt, nước ép trái cây (đồ 

uống), nước uống có ga, đồ uống không có cồn.  
 
 
 

(210) 4-2011-06800 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Anh   (VN) 
Ngách 64/49, tổ 87, phố Nguyễn Lương 
Bằng, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06801 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Anh   (VN) 
Ngách 64/49, tổ 87, phố Nguyễn Lương 
Bằng, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06802 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Anh   (VN) 
Ngách 64/49, tổ 87, phố Nguyễn Lương 
Bằng, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06803 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Anh   (VN) 
Ngách 64/49, tổ 87, phố Nguyễn Lương 
Bằng, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-06805 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.3; A25.7.7 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm cao cấp Nga Việt   (VN) 
Khu 4, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

(210) 4-2011-06806 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.3; A25.7.7 
(731) Công ty TNHH công nghệ  

thực phẩm cao cấp Nga Việt  
(VN) 
Khu 4, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

(210) 4-2011-06809 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần Hợp Thành  
(VN) 
Km 40+500, quốc lộ 5A, thôn Tràng Kỹ, 
xã Tân Truờng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Cầu (thiết bị nâng và nhấc); thiết bị dùng đề nâng; cầu (bộ phận của máy 

móc); động cơ và máy thuỷ lực; băng đai cho máy vận chuyển; băng tải.  
 

Nhóm 12: Thùng xe ô tô; khung gầm xe ô tô; động cơ cho xe ô tô; xe ô tô; xe cẩu; xe 
cứu hộ.  
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(210) 4-2011-06811 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.14; A5.1.5; 5.9.19 
(731) URBANTAZE BEVERAGE 

INTERNATIONAL (UBI) SDN BHD  
(MY) 
Suite 9.03, 9th Floor, MCB Plaza, No. 6, 
Changkat Raja Chulan, 50200 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Chế phẩm làm từ protein đậu nành dùng để chế biến sữa đậu nành; chế phẩm 

làm từ đậu nành, cụ thể là sữa đậu nành.  
 
 
 

(210) 4-2011-06813 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công Ty TNHH LD T&T 
BAOERCHENG   (VN) 
Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn  

 
 
 

(210) 4-2011-06817 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại Chấn 
Vinh  (VN) 
44 Bến Phú Định, phường 16, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng, chè hòa tan.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bột ngũ cốc dinh dưỡng, chè hòa tan.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ phòng trà.  
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(210) 4-2011-06818 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đỏ tươi, đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
quản lý nợ và khai thác tài 
sản ngân hàng TMCP Đại Tín  
(VN) 
25-27 Trương Văn Bang, phường 2, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; hãng thu hồi nợ; đánh giá bất 

động sản; đầu tư vốn; dịch vụ ủy thác; quản lý tài sản bất động sản.  
 
 

(210) 4-2011-06819 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1; A26.11.12 
(591) đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Đông Tiến   (VN) 

6 Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Hòa, xã Tân 
Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Mực khô; cá khô; tôm khô; mực nướng; cá nướng; tôm nướng.  

 
 

(210) 4-2011-06820 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.14; 1.15.15 
(591) Đen, đỏ, trắng, xanh dương đậm,xanh 

dương nhạt, xanh lá cây, da cam 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Thu Minh   (VN) 
Số 441, lô 22 Lê Hồng Phong, phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đá sạch (dùng để ăn).  
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết.  
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(210) 4-2011-06821 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.12 
(731) Công ty cổ phần vận tải đầu 

tư và xây dựng An Phát   (VN) 
Số 138, đường 208, xã An Đồng, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-06822 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) HANKOOK TIRE CO., LTD   (KR) 
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 12: Bơm hơi (phụ tùng của xe cộ); phương tiện bay cụ thể như máy bay; xích 

chống trơn trượt; săm lốp ôtô; ô tô; ghi đông xe đạp; lốp xe đạp; xe đạp; lót phanh dùng 
cho xe cộ; vỏ lốp bơm hơi; vỏ bọc ghế xe cộ; vỏ bọc lốp xe; vỏ bọc bánh xe cộ. lốp xe 
mô tô; miếng vá dùng để sửa chữa săm xe; săm dùng cho xe đạp; săm dùng cho mô tô; 
săm dùng cho lốp xe bơm hơi; săm dùng cho bánh xe cộ; săm cho lốp xe cộ; lưới chở 
hành lý dùng cho xe cộ; lốp xe cộ; túi dụng cụ để sửa chữa săm xe; vành bánh của xe cộ, 
vỏ bọc yên xe đạp; vỏ bọc yên xe máy; thắt lưng bảo hiểm dùng cho ghế ngồi của xe cộ; 
xéc măng phanh dùng cho xe cộ; giảm xóc dùng cho xe cộ; cái chở ván trượt tuyết dùng 
cho xe hơi; chốt chống trượt dùng cho lốp; đinh gắn lên lốp xe cộ để tăng độ bám cho 
lốp; lốp dùng cho bánh xe cộ; lốp đặc dùng cho bánh xe cộ; ta lông dùng để lắp lại lốp 
xe; ta lông lốp xe dùng cho xe cộ (đai của xe lăn đường), ta lông lốp xe dùng cho xe cộ 
(loại máy kéo); lốp không săm dùng cho xe đạp; lốp không săm dùng cho xe máy; van 
săm xe cộ; lốp bánh xe; bánh xe; xe cộ chạy bằng điện; tàu xuồng; đầu máy xe lửa; cần 
gạt nước kính chắn gió xe cộ; kính chắn gió xe cộ.  

 
 

(210) 4-2011-06823 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh và 
thương mại Thu Hà  (VN) 
Xóm 1, thôn Đan Tảo, xã Tân Minh, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 
 
 

(210) 4-2011-06824 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần y tế Sức 
Sống Việt   (VN) 
Số 2, ngõ 198, phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-06825 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Sen   (VN) 
43 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống 
Nhất, thành phố Nam Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-06826 

 
(220) 

 
14.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2011-06827 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-06828 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-06829 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-06830 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y)  
 
 
 

(210) 4-2011-06831 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y)  

 
 
 

(210) 4-2011-06832 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y)  

 
 
 

(210) 4-2011-06833 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh xẫm, đỏ, ghi, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hậu   (VN) 
147 phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2011-06834 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.3; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Đại Dương 
Xanh  (VN) 
202C Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-06835 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) SCA HYGIENE MALAYSIA SDN BHD  
(MY) 
No. 3 Jalan Gicing Hulu 28/33, HICOM 
Industrial Estate Sector C, 40400 Shah 
Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc và chăm sóc cho cá nhân dùng cho 

mục đích mỹ phẩm, cụ thể là: kem rửa, kem rửa dạng bọt, kem làm sạch, chất dưỡng ẩm, 
nước thơm xức da, kem bảo vệ da, kem thoa chứa kẽm, xà phòng dạng lỏng, dầu chăm 
sóc da, dầu tắm, dầu gội đầu, dầu xả tóc và keo bọt vuốt tóc bông mềm, que tăm bông, 
khăn giấy tẩm nước thơm mỹ phẩm và nước xức để vệ sinh da (không dùng cho mục 
đích y tế), khăn lau làm ẩm sẵn dùng một lần có tẩm chất hóa học và các hợp chất dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, tất cả đều dùng để chăm sóc trẻ sơ sinh và dùng cho cá nhân.  

 
Nhóm 16: Khăn trải bàn ăn (bàn ăn cho trẻ em hay bàn đựng đồ tại phòng điều dưỡng), 
yếm, tã (bỉm) dùng một lần và quần tã (bỉm) dùng một lần dùng cho trẻ em, tất cả đều là 
các sản phẩm được làm từ giấy và xenlulô, tã (bỉm) bằng giấy và xenlulô, khăn bằng 
giấy để lau sạch cơ thể; yếm và khăn trải bàn ăn (bàn ăn cho trẻ em hay bàn đựng đồ tại 
phòng điều dưỡng) được làm bằng giấy có mặt sau bằng chất dẻo; khăn lau bằng giấy, 
khăn ăn bằng giấy. 
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(210) 4-2011-06837 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ. 
(731) Công ty Cổ phần Sao Việt Nam  

(VN) 
Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn  

 
 

(210) 4-2011-06838 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đen, đỏ. 
(731) OMG INTELLECTUAL PROPERTIES 

PTE LTD   (SG) 
155B/157B, Telok Ayer Street, Singapore 
068611 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm và đẩy mạnh việc bán hàng 

trên các phương tiện truyền thông nhằm mục đích bán lẻ; dịch vụ biên tập số liệu thống 
kê và dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2011-06840 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Xuân Nhật Phát  
(VN) 
149/D13 Lý Thánh Tông, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa (bột tẩy rửa); chất đánh bóng.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1330 

(210) 4-2011-06841 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đường Ninh 

Hòa  (VN) 
Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã 
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 30: Đường.  

 
 

(210) 4-2011-06842 (220) 14.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH may Minh 
Trung   (VN) 
104 Tân Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).  

 
 

(210) 4-2011-06843 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) MEDEXPORT ITALIA   (IT) 
Via Alcide De Gasperi 35, 00165 - 
Rome - Italy  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06844 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng cam, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quảng cáo và 
Dịch vụ Xuất bản  (VN) 
Số 3 lô B9, khu đô thị Đầm Trấu, phường 
Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 16: ấn phẩm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ xuất bản quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2011-06847 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.7.23; 5.7.13 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

sản phẩm Việt  (VN) 
Phòng 402, tòa nhà Thiên Bảo, số 49A 
Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán buôn và bàn lẻ: trái cây tươi các loại; rượu các loại. 

 
 

(210) 4-2011-06848 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.7.13; A5.7.23 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

sản phẩm Việt   (VN) 
Phòng 402, tòa nhà Thiên Bảo, số 49A 
Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán buôn và bàn lẻ: trái cây tươi các loại, rượu các loại. 

 
 

(210) 4-2011-06849 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.13; A5.7.23; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

sản phẩm Việt   (VN) 
Phòng 402, tòa nhà Thiên Bảo, số 49A 
Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; phô mai. 
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Nhóm 30: Kem lạnh; cà phê. 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi các loại thuộc nhóm này; rau sạch.  
 

Nhóm 35: Cửa hàng bán buôn và bán lẻ: trái cây tươi các loại, rượu các loại.  
 
 

(210) 4-2011-06853 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - sản xuất Thanh 
Nga  (VN) 
Số 96 đường 64, quận 10, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-06855 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HUAWEI - TST 
Việt Nam  (VN) 
164 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa dùng cho nhà thông minh; thiết bị điều khiển tự 

động. 
 
 

(210) 4-2011-06856 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.20 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tem VINA  
(VN) 
Số 39 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ đóng sách.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch vụ vẽ trang trí cho bao bì; thiết kế phần mềm 
máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; nghiên cứu khoa học kỹ thuật. 
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(210) 4-2011-06858 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.3.1; 7.3.2; 1.17.11 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thế Giới Sàn Gỗ   (VN) 
Số 26 Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa; vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; quảng cáo; xuất nhập khẩu hàng hóa. 
 
 

(210) 4-2011-06859 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 24.15.21; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh tím, đỏ, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sông 
đà Sao Việt  (VN) 
P125, ĐN5, CT4, KĐT Mỹ Đình, xã Mễ 
Trì, Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: ống nối thép, lưới thép hàn. 

 
 

(210) 4-2011-06860 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hợp Lợi Phát   (VN) 
132 - 134 - 136 Bạch Đằng, quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-06861 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.21; 5.3.20; 5.7.3; 8.1.1 
(591) Nâu, đỏ, vàng xậm, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Lý Hoàng Thuý  (VN) 
Số 524/16, Nguyễn Đình Chiểu, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Bánh mì cuộn; bánh mì kẹp nhân (xăng duých); bánh mì không có men; bánh 
mì. 

 
 

(210) 4-2011-06863 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.3.6; 18.3.21; 26.13.25; 18.3.23 
(731) Công ty cổ phần Vũng Đục  

(VN) 
Tổ 48 A, phường Cẩm Đông, thị xã Cẩm 
Phả, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 36: Đầu tư vốn xây dựng; đầu tư vốn cho du lịch.  
 

Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn; dịch vụ nhà hàng phục vụ ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-06865 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1; A1.1.10; 3.7.17 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

truyền thông Việt Ba  (VN) 
Số 89 Giang Văn Minh, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim và các chương trình phát thanh, truyền hình; dàn dựng các 

chương trình phát thanh và truyền hình; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục hoặc 
giải trí; dịch vụ giải trí: tổ chức các chương trình thi đấu thể thao; xuất bản tạp chí, sách, 
báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hóa.  

 
 

(210) 4-2011-06866 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PANACEA BIOTEC LTD.   (IN) 
B-1 Extn. / A-27, Mohan Co-operative 
Industrial Estate, Mathura Road, New 
Delhi -  110 044 - INDIA  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; chế phẩm dược; vỏ nang mềm (sản phẩm dược) dùng 
trong ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng 
cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-06867 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Lê Thị Thanh Lệ   (VN) 
66 ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện 
Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 

 
 

(210) 4-2011-06869 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) N.O.R.F.8 DESIGN PTE LTD   (SG) 
10 Ubi Crescent, #03-49 Ubi Techpark, 
Singapore 408654  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho người lái xe mô tô; quần áo cho người đi xe đạp; áo vét, 

quần gin; áo khoác ngoài; áo phông (T-shirts); áo sơ mi, váy; áo váy; áo may ô; bao tay 
(quần áo); áo nịt thế thao; bộ đồng phục; quần áo lót, áo thun có cổ (Polo Shirts). 

 
 

(210) 4-2011-06874 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Trần Duy Công  (VN) 
Số 133, xóm Chuối, xã Quang Bi, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: bồn xí, chậu rửa, bệt, sen, vòi rửa các loại.  

 
 

(210) 4-2011-06875 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.11 
(591) Vàng, xanh đậm, xanh nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần an cư Lạc 
Nghiệp - Tổng Công Ty Thái 
Sơn  (VN) 
Số 3, đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; dịch vụ đấu giá bất động 

sản, dịch vụ quảng cáo.  
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Nhóm 36: Tư vấn, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, kinh doanh bất 
động sản, nhượng quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê bất 
động sản.  

 
 

(210) 4-2011-06876 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.1; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Đen, xám, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Sóc  (VN) 
Số 59/31/9 Phan Đình Giót, phường 
Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Cung ứng và quản lý nguồn lao động (trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động 

nước ngoài), dịch vụ quảng cáo, bán buôn bán lẻ dụng cụ thể dục thể thao, bán lẻ mũ 
bảo hiểm, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 
luận.  

 
 

(210) 4-2011-06877 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Mạnh 
Trung  (VN) 
203 đường số 11, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo: quần, giầy, dép. 

 
 

(210) 4-2011-06878 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A9.3.9 
(591) Da cam, đen. 

(540) 

  

(731) Tạ Công Nguyên  (VN) 
316/7B Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tét. 
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(210) 4-2011-06879 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2; 26.1.2; 24.7.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
kinh doanh GOLF Long Thành  
(VN) 
ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh sân golf. 
 
 

(210) 4-2011-06880 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
kinh doanh golf Long Thành  
(VN) 
ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 37: Khai thác quặng kim loại (vàng, đồng, chì, thiếc).  
 
 

(210) 4-2011-06881 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-06882 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần y dược và 
đầu tư thương mại Sông Đà  
(VN) 
Tổ 2A, phường Tân Thịnh, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 

(210) 4-2011-06883 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.1.11; A19.13.25; A19.3.25; 10.3.10 
(591) Đỏ, vàng, đen, ghi, trắng. 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

thực phẩm Châu á   (VN) 
Số 1, ngõ 24, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán phụ gia thực phẩm, hương liệu cho thực phẩm, hương liệu (ngoài 

tinh dầu), sản phẩm có tinh bột dùng cho thực phẩm, hương liệu dùng cho bánh ngọt 
(ngoài tinh dầu); buôn bán thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng; 
buôn bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và 
các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu.  

 
 

(210) 4-2011-06884 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thuốc thú y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 

 

(210) 4-2011-06885 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thuốc thú y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 
thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 

 
 

(210) 4-2011-06886 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thuốc thú y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 

 

(210) 4-2011-06887 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thuốc thú y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2011-06888 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thuốc thú y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2011-06889 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thuốc thú y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 
 

(210) 4-2011-06890 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thuốc thú y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 
 

(210) 4-2011-06891 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thuốc thú y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2011-06892 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thuốc thú y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 
 

(210) 4-2011-06893 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thuốc thú y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 
 

(210) 4-2011-06894 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thuốc thú y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2011-06895 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thôn Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 

(210) 4-2011-06896 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thôn Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 

(210) 4-2011-06897 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần Xanh   (VN) 
Xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng để xử lý môi trường nước, chất tẩy rửa công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-06898 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.17; 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tân Thuận  (VN) 
Số 107/62/15 Hoàng Văn Thụ, phường 
An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-06899 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.4.6; 26.7.25 
(591) Đen, đỏ, vàng nhạt, vàng cam, xanh 

dương, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Lâm Hữu Bình  (VN) 
ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình, huyện Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-06900 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.5.1; 17.2.25; 3.9.16 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH nghiên cứu 

phát triển thuỷ sản PK  (VN) 
Số 100, đường Ngô Gia Tự, khóm 8, 
phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tôm giống.  

 
 

(210) 4-2011-06901 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 

nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; 
thuốc nhuộm tóc; thuốc màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để tạo 
nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); bọt dùng cho tóc 
(mỹ phẩm); nước bóng tóc (mỹ phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; 
chất lỏng dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược 
chất); chế phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế 
phẩm làm khỏe tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1344 

tắm thường và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang 
điểm không chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06902 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch Những người khám 
phá Đông Dương   (VN) 
Số 22, ngách 1/122, phố Phú Viên, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ 

đặt chỗ cho chuyến đi du lịch; dịch vụ cho thuê xe.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-06903 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh tím than, 

ghi. 
(731) Công ty TNHH giáo dục và 

đào tạo Hoàn Cầu  (VN) 
1/172 khu phố 5, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: văn phòng phẩm, dụng cụ tài liệu học tập và giảng dạy, 

giáo trình, trang thiết bị trường lớp và trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy, vật liệu xây 
dựng, hàng trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh ảnh, thảm lót sàn-nền; dịch 
vụ tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm, dịch vụ cung ứng lao động tạm thời; 
dịch vụ cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn trên bao bì.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ dạy nghề; tư vấn du học; tổ chức hội nghị, 
hội thảo.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế tạo mẫu.  
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(210) 4-2011-06904 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 18.3.2 
(731) SociÐtÐ Nationale 

d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SA  
(FR) 
143 boulevard Romain Rolland, cedex 
14, Paris 75685, France  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá (đã chế biến hoặc chưa qua chế biến); sản phẩm thuốc lá; chất thay 

thế cho thuốc lá (không sử dụng cho mục đích y tế hoặc chữa bệnh); thuốc lá; xì gà nhỏ; 
xì gà; thiết bị bỏ túi để cuốn thuốc lá; tẩu thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; 
diêm và vật dụng cho người hút thuốc lá (không làm bằng kim loại quý).  

 
 

(210) 4-2011-06905 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3; A5.5.20; 15.1.13; 21.1.17 
(731) ELECTRUM LIMITED   (HK) 

21/F. New World Tower I, 18 Queen's 
Road Central, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn an toàn; mỏ đốt nóng sáng; đèn đứng; bầu thuỷ tinh của đèn; đèn pha xe 

cộ; choá đèn pha (xe cộ); bóng đèn tín hiệu chỉ hướng dùng cho xe cộ; đèn; đèn phản 
chiếu; đèn điện dùng cho cây Nô-en; đèn trần (nhà); cái chụp đèn; bóng đèn chiếu sáng; 
đui dùng cho đèn điện; bóng đèn điện; sợi tóc của đèn điện; đèn pin bỏ túi dùng điện; 
bóng đèn dùng cho thiết bị chiếu hình; đèn điện mầm bệnh dùng để làm sạch không khí; 
đèn đường; máy khuếch tán ánh sáng (chiếu sáng); đèn ô tô; đèn pha dùng cho ô tô; giá 
đỡ chụp đèn; đèn tuýp huỳnh quang; đèn dùng trong phòng thí nghiệm; đèn chiếu sáng 
bể cá cảnh; đèn sân khấu; bật lửa; chao đèn hình cầu; ống dạ quang để chiếu sáng; ống 
phóng điện dùng để thắp sáng; đèn chùm treo.  

 
 

(210) 4-2011-06906 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PT. I LIKE GYM INDONESIA   (ID) 
Plaza indonesia shopping center unit l3 
e43, j1. Mh. Thamrin Kav. 28-30, 
Menteng-Menteng, Jakarta Pusat, 
INDONESIA  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ thể dục thể thao.  
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(210) 4-2011-06907 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty liên doanh chế tạo 
xe máy Lifan - Việt Nam   (VN) 
Xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; động cơ xe máy.  

 
 

(210) 4-2011-06909 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Hồng Quang   (VN) 
284 đường 3-2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán bánh xèo; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (tại chỗ, do nhà hàng 

thực hiện), cửa hàng bán thức ăn nhanh (do nhà hàng cung cấp); dịch vụ cung cấp suất 
ăn công nghiệp (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2011-06920 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) STANDARD CHEM. & PHARM. CO., 
LTD.   (TW) 
No. 6-20, Tu-Ku Li, Hsin-Ying City, 
Tainan, Taiwan  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-06922 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Sơn Anh   (VN) 
Lô C5 khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
phường Đông Thọ, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy giặt; máy xay sinh tố; máy làm sữa chua; máy rửa bát 
đĩa; máy pha cà phê.  

 
Nhóm 09: Ti vi; đầu đĩa; loa; âm ly; camera; đầu kỹ thuật số; bàn là; ổn áp; bộ tích điện.  

 
Nhóm 11: Tủ đông; tủ lạnh; điều hòa; bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng 
lạnh); bếp ga; nồi cơm điện; nồi lẩu dùng điện; nồi đa năng dùng điện; nôi áp suất dùng 
điện; bếp từ; ấm đun nước dùng điện; chảo dùng điện; chảo đa năng dùng điện; quạt; 
máy lọc nước; bình lọc nước; cây nước nóng lạnh dùng điện; phích nước dùng điện; lò vi 
sòng; lò nướng.  

 
Nhóm 21: Nồi lẩu không dùng điện; dụng cụ nấu nướng không dùng điện; nồi áp suất 
không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; chổi lau nhà đa năng; phích đựng 
nước.  

 
 

(210) 4-2011-06923 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Sơn Anh   (VN) 
Lô C5 khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
phường Đông Thọ, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy xay sinh tố; máy làm sữa chua; máy rửa bát đĩa; máy pha cà 

phê; máy ép hoa quả. 
 

Nhóm 09: Ti vi; đầu đĩa; loa; âm ly; camera; bàn là. 
 

Nhóm 11: Tủ đông; tủ lạnh; điều hòa; bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng 
lạnh); bếp ga; nồi cơm điện; nồi lẩu dùng điện; nồi đa năng dùng điện; nồi áp suất dùng 
điện; bếp từ; ấm đun nước dùng điện; chảo dùng điện; chảo đa năng dùng điện; quạt. 

 
Nhóm 21: Nồi lẩu không dùng điện; dụng cụ nấu nướng không dùng điện; nồi áp suất 
không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; chổi lau nhà đa năng; phích đựng 
nước. 

 
 

(210) 4-2011-06924 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Sơn Anh  (VN) 
Lô C5 khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
phường Đông Thọ, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; nồi lẩu dùng điện; nồi đa năng dùng điện; nồi áp suất 
dùng điện; bếp từ; ấm đun nước dùng điện; chảo dùng điện; chảo đa năng dùng điện; 
quạt điện.  

 
Nhóm 21: Nồi lẩu không dùng điện; dụng cụ nấu nướng không dùng điện; nồi áp suất 
không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; chổi lau nhà đa năng; phích đựng 
nước.  

 
 
 

(210) 4-2011-06925 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Sơn Anh    (VN) 
Lô C5 khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
phường Đông Thọ, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; nồi lẩu dùng điện; nồi đa năng dùng điện; nồi áp suất 

dùng điện; bếp từ; ấm đun nước dùng điện; chảo dùng điện; chảo đa năng dùng điện; 
quạt.  

 
Nhóm 21: Nồi lẩu không dùng điện; dụng cụ nấu nướng không dùng điện; nồi áp suất 
không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; chổi lau nhà đa năng; phích đựng 
nước. 

 
 
 

(210) 4-2011-06926 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Sơn Anh    (VN) 
Lô C5 khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
phường Đông Thọ, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; nồi lẩu dùng điện; nồi đa năng dùng điện; nồi áp suất 

dùng điện; bếp từ; ấm đun nước dùng điện; chảo dùng điện; chảo đa năng dùng điện; 
quạt.    

 
Nhóm 21: Nồi lẩu không dùng điện; dụng cụ nấu nướng không dùng điện; nồi áp suất 
không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; chổi lau nhà đa năng; phích đựng 
nước. 
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(210) 4-2011-06927 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Sơn Anh    (VN) 
Lô C5 khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
phường Đông Thọ, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; nồi lẩu dùng điện; nồi đa năng dùng điện; nồi áp suất 

dùng điện; bếp từ; ấm đun nước dùng điện; chảo dùng điện; chảo đa năng dùng điện; 
quạt điện.   

 
Nhóm 21: Nồi lẩu không dùng điện; dụng cụ nấu nướng không dùng điện; nồi áp suất 
không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; chổi lau nhà đa năng; phích đựng 
nước. 

 
 

(210) 4-2011-06928 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Sơn Anh    (VN) 
Lô C5 khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
phường Đông Thọ, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; nồi lẩu dùng điện; nồi đa năng dùng điện; nồi áp suất 

dùng điện; bếp từ; ấm đun nước dùng điện; chảo dùng điện; chảo đa năng dùng điện; 
quạt điện.   

 
Nhóm 21: Nồi lẩu không dùng điện; dụng cụ nấu nướng không dùng điện; nồi áp suất 
không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; chổi lau nhà đa năng; phích đựng 
nước. 

 
 

(210) 4-2011-06929 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Sơn Anh     (VN) 
Lô C5 khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
phường Đông Thọ, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; nồi lẩu dùng điện; nồi đa năng dùng điện; nồi áp suất 
dùng điện; bếp từ; ấm đun nước dùng điện; chảo dùng điện; chảo đa năng dùng điện; 
quạt điện.     

 
Nhóm 21: Nồi lẩu không dùng điện; dụng cụ nấu nướng không dùng điện; nồi áp suất 
không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; chổi lau nhà đa năng; phích đựng 
nước. 

 
 

(210) 4-2011-06941 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.9.1; 24.1.1 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại du 

lịch KING CLUB  (VN) 
Số 9/67 Văn Cao, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; cho thuê phương tiện vận tải; vận chuyển hành khách.  
 

Nhóm 41: Khu vui chơi giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ; rạp chiếu phim; giáo dục đào tạo; tổ 
chức hội nghị hội thảo, vũ trường.  

 
Nhóm 43: Quầy rượu, nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); mát - xa; xông hơi; chăm sóc sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2011-06943 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Tím, vàng, trắng. 
(731) Trần Nguyễn Hoàng Long  

(VN) 
125 Bàu Cát 2, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh hăm-bơ-gơ (hamburger), bánh xăng uýt (sandwich), bánh pizza 

(pizza), bánh làm từ bột gạo. 
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(210) 4-2011-06944 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) DIPETANE INTERNATIONAL 
LIMITED   (IE) 
Unit 5, Kiloole Industrial Estate, 
Kilcoole, County Wicklow, Ireland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia (hoá chất) cho nhiên liệu, dầu nhờn và chất bôi trơn; chế phẩm 

tiết kiệm nhiên liệu.  
 

Nhóm 04: Nhiên liệu, dầu nhờn và chất bôi trơn; khí đốt; chất phụ gia không phải hóa 
chất dùng cho nhiên liệu, dầu nhờn và chất bôi trơn. 

 
 

(210) 4-2011-06945 (220) 15.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đen, đỏ, trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ quảng cáo Thành Tựu 
Trẻ  (VN) 
Tòa nhà Master, lầu 6, số 41-43 Trần 
Cao Vân, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Hoạt động xuất bản và phát hành (không phải mua bán) các ấn phẩm: báo 

ngày, tạp chí, bán nguyệt san, sách, sách quảng cáo, báo điện tử; tổ chức sự kiện (trong 
lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thể thao, vui chơi giải trí).  

 
 

(210) 4-2011-06946 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.11.1; 26.13.25; 5.7.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH TG Mode   (VN) 
Cụm Đoàn Kết, xã Dị Nậu, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ sửa chữa quần áo cho vừa với số đo; dịch vụ 

nhuộm; dịch vụ thêu thùa.  
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(210) 4-2011-06947 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 18.1.5; 18.1.23 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần phát triển Mê Kông  (VN)
248 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; tư vấn bảo hiểm; tín dụng; phát hành thẻ tín dụng; tư 

vấn tài chính; đánh giá tài chính (bảo hiểm; ngân hàng; bất động sản); môi giới bảo 
hiểm; hợp đồng bảo hiểm; cho vay tài chính. 

 
 

(210) 4-2011-06948 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Trường Ca  (VN) 
12/50 Phan Văn Hơn, Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Báo điện tử, phần mềm báo điện tử.  

 
 

(210) 4-2011-06960 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.11.3; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đức Minh  
(VN) 
Xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  

 
 

(210) 4-2011-06961 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đức Minh  
(VN) 
Xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên    
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  
 
 

(210) 4-2011-06962 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đức Minh  
(VN) 
Xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên    

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  

 
 

(210) 4-2011-06963 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đức Minh  
(VN) 
Xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên    

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  

 
 

(210) 4-2011-06964 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 25.5.25 
(591) Đỏ đun, vàng đồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tư vấn quốc tế Welfare  (VN) 
Số 11, phố Đặng Văn Ngữ, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, dịch vụ tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ 

tư vấn kinh doanh; nghiên cứu và phân tích thị trường; dịch vụ tư vấn điều hành kinh 
doanh và dịch vụ tư vấn thương mại. 

 
 

(210) 4-2011-06965 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ thương mại Bảo Ân  
(VN) 
Số 404, phố Vĩnh Hưng, phường Thanh 
Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Quất muối đường để tiêu dùng; quả được phơi khô hoặc nấu chín; nước quả 
nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt.  

 
 

(210) 4-2011-06967 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Tuyển  (VN) 
62/1A, Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-06968 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

đen. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Ân 

Nam   (VN) 
36/26 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y 

tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ 
sung dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-06980 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Tím, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ và địa ốc INTERLAND  
(VN) 
Phòng 501 tòa nhà Lucky, 66 Trần Thái 
Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; quản lý 
tài sản bất động sản; quản lý tòa nhà (bất động sản); cho thuê căn hộ. 

 
Nhóm 38: Liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn 
thông liên lạc, dịch vụ truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp kênh viễn thông dùng 
cho dịch vụ cửa hàng điện thoại; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính 
toàn cầu; dịch vụ cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu (nhà 
cung cấp dịch vụ). 

 
 

(210) 4-2011-06981 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.9; 26.4.9; 26.1.2; 26.4.4 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại DG   (VN) 
Số 15 Trần Phú, phường Lương Khánh 
Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-06982 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất Khánh An  (VN) 
43H Nguyễn ảnh Thủ, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất, hàng thủ công mỹ 

nghệ, trang thiết bị ngành xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-06984 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1; 1.17.11; 5.7.3 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoàng Anh Phát  (VN) 
Số 9, lô 1, khu tập thể Lữ 22, phường 
Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 06: ống nhôm định hình. 
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(210) 4-2011-06985 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; 26.13.25; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH RENEW 
INTERNATIONAL Việt Nam  (VN) 
15L khu dân cư Miếu Nổi, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: thiết bị y tế, đèn tia hồng ngoại, thiết bị trị liệu và tấm đệm điện, 

máy mát - xa, thực phẩm chức năng, máy trị liệu. 
 
 

(210) 4-2011-06986 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Mai Hữu Trung  (VN) 
765/24 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.  

 
 

(210) 4-2011-06987 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.21 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ điện 
máy Anh Tú   (VN) 
Số 78A Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: loa, đầu đọc đĩa hình ảnh và âm thanh, bộ khuyếch đại âm thanh, bộ 

trộn nhạc, mi-crô (micro).  
 
 

(210) 4-2011-06988 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, nâu. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng Nhiệt Đới  (VN) 
285A Ngô Gia Tự, thành phố Phan Rang  
- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê bọt, kem tươi (kem lạnh). 
 
 

(210) 4-2011-06989 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) MONTES S.A.   (CL) 
Av. Del Valle No. 945, Of. 2611, Ciudad 
Empresarial, Huechuraba, Santiago, 
Chile  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia). 

 
 
(210) 

 
4-2011-07000 

 
(220) 

 
18.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) A5.1.5; A5.3.15 
(731) AGRIUM INC.    (CA) 

13131 Lake Fraser Drive S.E. Calgary, 
Alberta, Canada, T2J 7E8  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón và chất dinh dưỡng vi lượng dùng trong nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-07001 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) AGRIUM INC.    (CA) 
13131 Lake Fraser Drive S.E. Calgary, 
Alberta, Canada, T2J 7E8   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2011-07002 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) AGRIUM INC.    (CA) 
13131 Lake Fraser Drive S.E. Calgary, 
Alberta, Canada, T2J 7E8   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2011-07003 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) AGRIUM INC.    (CA) 
13131 Lake Fraser Drive S.E. Calgary, 
Alberta, Canada, T2J 7E8   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2011-07004 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) AGRIUM INC.   (CA) 
13131 Lake Fraser Drive S.E. Calgary, 
Alberta, Canada, T2J 7E8  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2011-07005 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 19.7.1; A19.7.16; 26.13.25 
(591) Da cam, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Anh Tuyển   (VN) 

Tổ 2 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu nấu từ thóc séng cù.  

 
 

(210) 4-2011-07006 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-07007 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07008 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07009 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DHA    (VN) 
50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1360 

(210) 4-2011-07010 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Hy Thanh Hà  (VN) 
1605 tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2011-07011 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Tây Âu   (VN) 
284/12 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07012 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Tây Âu   (VN) 
284/12 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07013 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Tây Âu   (VN) 
284/12 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-07015 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) ERCHONIA CORPORATION  (US) 
2021 Commerce Drive, McKinney, 
Texas 75069, United State of America 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 10: Laze dùng trong ngành y. 

 
 

(210) 4-2011-07016 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A18.1.9; 18.1.23; A26.11.12 
(591) Đen, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

H & H   (VN) 
Số 38 đường Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hồng Bàng, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi, dịch vụ vận tải.  

 
 

(210) 4-2011-07017 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A11.3.2; A19.8.5 
(591) Nâu đất, vàng nghệ, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt, xanh lá đậm, đỏ, trắng 
đục. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư An 
Đông  (VN) 
18 An Dương Vương, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện, truyền thông, để bán lẻ, cho thuê không gian quảng cáo, 
trang trí các quầy kính cửa hàng. 

 
Nhóm 41: Tổ chức triển lãm văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức buổi tiệc (giải trí) dịch vụ 
giải trí trong nhà.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-07018 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.21; 26.13.1; 5.3.19 
(591) Xanh dương đậm, nâu chàm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư An 
Đông  (VN) 
18 An Dương Vương, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; cho thuê không gian quảng cáo; 
trang trí các quầy kính cửa hàng.   

 
Nhóm 41: Tổ chức triển lãm văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức buổi tiệc (giải trí); dịch vụ 
giải trí trong nhà.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ.    

 
 
 
 

(210) 4-2011-07019 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.1; 5.3.19; A5.5.21 
(591) Xanh dương đậm, nâu chàm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư An 
Đông   (VN) 
18 An Dương Vương, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; cho thuê không gian quảng cáo; 
trang trí các quầy kính cửa hàng.   

 
Nhóm 41: Tổ chức triển lãm văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức buổi tiệc (giải trí); dịch vụ 
giải trí trong nhà.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ.   
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(210) 4-2011-07020 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A11.3.2; A19.8.5 
(591) Nâu đất, vàng nghệ, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt, xanh lá đậm, đỏ, trắng 
đục. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư An 
Đông   (VN) 
18 An Dương Vương, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; cho thuê không gian quảng cáo; 
trang trí các quầy kính cửa hàng.   

 
Nhóm 41: Tổ chức triển lãm văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức buổi tiệc (giải trí); dịch vụ 
giải trí trong nhà.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ.   

 
 

(210) 4-2011-07021 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ - 
thương mại thành phố Hồ Chí 
Minh  (VN) 
18 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự 

phục vụ.  
 
 

(210) 4-2011-07022 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ hàng 
hoá Tân Sơn Nhất   (VN) 
46-48 Hậu Giang, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng quý bằng xe bọc thép; môi giới, vận chuyển (hàng hóa) 

bằng cách thuê tàu, máy bay hoặc xe lửa; dỡ hàng; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng 
hóa); chuyển giao sản phẩm, hàng hóa; phân phối hàng qua bưu điện; phân phát báo chí; 
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dịch vụ chuyên chở hàng hóa; cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm; kho hàng hóa; 
đóng (bao) gói hàng hóa; công việc khuân vác; cho thuê kho hàng (chứa đồ); dịch vụ bốc 
vác; dịch vụ lưu kho; cất giữ hàng hóa; vận chuyển (có bảo vệ) các vật quý giá; xếp hàng 
vào kho; bao gói hàng hóa.   

 
 

(210) 4-2011-07024 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) ILLINOIS TOOL WORKS INC.   (US) 
3600 West Lake Ave., Glenview, Illinois 
60026 United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất bảo quản ngăn gỉ sắt; chế phẩm chống han gỉ, xử lý tản nhiệt có chứa 

chất hạn chÓ gỉ sắt, thuốc màu; bột màu; sơn lót bảo vệ cho khung xe cộ; chế phẩm 
chống han gỉ; chế phẩm chống gỉ sắt (dùng để bảo quản); dầu chống gỉ; mỡ chống gỉ.  

 
 

(210) 4-2011-07025 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) TIANJIN GALAXY VALVE CO., LTD  
(CN) 
Balitai Industrial Park, Jinnan District, 
Tianjin, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); ống xi phông thoát nước 

(van) bằng kim loại; van ống nước bằng kim loại; đường ống bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2011-07027 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.2.1; 26.2.3 
(731) Công ty TNHH Nam Thuận  (VN)

Thôn Rực Liễn, xã Thủy Sơn, huyện 
Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục).  
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(210) 4-2011-07028 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 15.7.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương sẫm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ điện tử 
Đại Thành  (VN) 
15/10 đường 6, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy quấn dây tự động; máy vào phim tự động (dùng trong ngành quạt); máy 

quấn biến áp.  
 
 
 

(210) 4-2011-07029 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
trang trí nội ngoại thất 
Nguyên Hương Phúc   (VN) 
11 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ dùng cho mục đích trang trí làm từ mây, tre, lá.  
 

Nhóm 35: Mua bán: hàng trang trí nội thất.  
 

Nhóm 37: Trang trí nội ngoại thất.  
 
 
 

(210) 4-2011-07030 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dịch vụ mỹ phẩm Bắc 
Việt  (VN) 
98/43 Tô Ký, tổ 25A, khu phố 2, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-07031 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dịch vụ mỹ phẩm Bắc 
Việt  (VN) 
98/43 Tô Ký, tổ 25A, khu phố 2, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-07032 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Hồng nhạt, ghi. 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH TDH (UK)  (VN) 

Tầng 4, 50 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua quần áo, giầy dép thời trang; bán quần áo giầy dép thời trang; xuất khẩu 

quần áo, giầy dép thời trang; nhập khẩu quần áo, giầy dép thời trang. 
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang, mẫu quần áo, giày dép. 
 
 
 

(210) 4-2011-07033 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.3.5; 26.3.1; 15.7.1; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Thép Hoàng Đào  

(VN) 
Thôn Long Bối Đông, xã Đông Hợp, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Kết cấu khung nhà bằng kim loại; cốt pha định hình bằng kim loại; thép hình.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thép, vật liệu xây dựng, kết cấu khung nhà bằng 
kim loại, cốt pha định hình bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-07036 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A3.13.7 
(591) Đen, vàng, đỏ, xanh dương, xanh nước 

biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may Việt 
Nhật  (VN) 
Thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 24: Màn tuyn. 

 
 

(210) 4-2011-07037 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Lê Việt Hùng  (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-07038 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần Thanh Mỹ  
(VN) 
Số 469 đường Đinh Bộ Lĩnh, khu phố 5, 
phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ uống.  
 
 

(210) 4-2011-07039 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 

(210) 4-2011-07040 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-07041 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-07043 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) COBRA GOLF INCORPORATED  
(US) 
1818 Aston Avenue, Carlsbad, California 
92008, UNITED STATES OF 
AMERICA  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ chơi gôn cụ thể là gậy đánh gôn. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ tùy chỉnh gậy đánh gôn phù hợp với khách hàng cá nhân.  
 

 
(210) 4-2011-07044 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) COBRA GOLF INCORPORATED  
(US) 
1818 Aston Avenue, Carlsbad, California 
92008, UNITED STATES OF 
AMERICA   

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07045 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Mỹ Việt  (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07046 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm An Bình   (VN) 
Số 4, ngách 21, ngõ 4, phố Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07047 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần y tế Sức 
Sống Việt   (VN) 
Số 2, ngõ 198, phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-07048 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) SHISEIDO AMERICAS 
CORPORATION   (US) 
178 Bauer Drive, Oakland, New Jersey 
07436, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, thuốc màu đánh móng tay (nail polish), sơn móng tay (mỹ phẩm), 

son môi, chì kẻ môi, son bóng, kem bôi môi (mỹ phẩm), dầu thơm bôi môi không tẩm 
thuốc (mỹ phẩm), chế phẩm dùng để trang điểm, kem làm đẹp che khuyết điểm của da, 
phấn hồng trang điểm, chì hồng kẻ mắt, phấn mắt, mỹ phẩm tô đậm lông mi mắt 
(mascara), bút chì kẻ lông mày, phấn trang điểm mặt, kem bôi da (mỹ phẩm), nước thơm 
bôi da (mỹ phẩm), kem giữ ẩm cho da (moisturizer), mỹ phẩm chăm sóc da, và chế 
phẩm chống nắng.  

 
Nhóm 21: Chổi trang điểm (cosmetic bruches). 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07049 (220) 18.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) SHISEIDO AMERICAS 
CORPORATION   (US) 
178 Bauer Drive, Oakland, New Jersey 
07436, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, thuốc màu đánh móng tay (nail polish), sơn móng tay (mỹ phẩm), 

son môi, chì kẻ môi, son bóng, kem bôi môi (mỹ phẩm), dầu thơm bôi môi không tẩm 
thuốc (mỹ phẩm), chế phẩm dùng để trang điểm, kem làm đẹp che khuyết điểm của da, 
phấn hồng trang điểm, chì hồng kẻ mắt, phấn mắt, mỹ phẩm tô đậm lông mi mắt 
(mascara), bút chì kẻ lông mày, phấn trang điểm mặt, kem bôi da (mỹ phẩm), nước thơm 
bôi da (mỹ phẩm), kem giữ ẩm cho da (moisturizer), mỹ phẩm chăm sóc da, và chế 
phẩm chống nắng.   

 
Nhóm 21: Chổi trang điểm (cosmetic bruches). 
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(210) 4-2011-07051 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AMPHARCO U.S.A   (VN) 
KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07052 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.5.3; A26.11.12; 26.15.1; 25.5.1 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, cam, 

trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện 
Nguyễn Thanh Vân  (VN) 
33 G-H Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07053 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Thuần Phát  
(VN) 
Số 78 Lê Văn Phẩm, phường 5, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2011-07054 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.14; 25.7.25; A5.5.22 
(591) Trắng, hồng cánh sen đậm, hồng cánh 

sen nhạt. 
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (JP) 
8 - 1, Tatsumi - 1 - chome, Ikuno - ku, 
Osaka 544 - 8666, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc nhỏ mắt; dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho 

mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán; vật 
liệu để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất điệt động vật có 
hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ. 

 
 
 

(210) 4-2011-07056 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.17; 1.15.23; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Trường  (VN) 
985/49/6 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn, cho thuê chỗ ở tạm 
thời (khách sạn), cửa hàng cà phê và dịch vụ phòng trà, dịch vụ quán bar.  

 
 
 

(210) 4-2011-07058 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Âu Lạc Hồng  
(VN) 
45/314B Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: In ấn.  
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(210) 4-2011-07059 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25; 1.15.23; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Âu Lạc Hồng  
(VN) 
45/314B Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, dày dép, mũ nón.  

 
 

(210) 4-2011-07060 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Trịnh Thị Quỳnh Mai   (VN) 
76C Khóm 3, phường 9, thị xã Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-07061 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.1; 6.1.2; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Đen, xanh dương sẫm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể - Đinh 
Thị Kim Hoa  (VN) 
125 khu phố 3, Lý Phục Man, phường 
Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực 

hiện).  
 
 

(210) 4-2011-07062 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12 (540) 

 

(731) 1. Nguyễn Thu Thùy  (VN) 
Số 21, ngõ 124, đường Hồ Tùng Mậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
2. Hoàng Thị Lan Anh  (VN) 
Số 42, ngõ 12, Nguyễn Văn Trỗi, Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo da, váy, áo vét (quần áo), quần áo dệt kim, thắt lưng (quần 
áo), mũ, khăn choàng cổ.  

 
 
 

(210) 4-2011-07064 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ thuật 
quảng cáo Tấn Minh  (VN) 
Số 06/11 Lê Lợi, phường 5, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại 

hoặc quảng cáo. 
 
 
 

(210) 4-2011-07066 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phước 
Hậu  (VN) 
¤ Bàu Tre, ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, 
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt; thép.  

 
 
 

(210) 4-2011-07067 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Hoà Bình  

(VN) 
346-350 đường số 7, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; động cơ (không bao gồm loại dùng cho các phương tiện giao 

thông trên bộ).  
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(210) 4-2011-07068 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Hoà Bình  

(VN) 
346-350 đường số 7, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; động cơ (không bao gồm loại dùng cho các phương tiện giao 

thông trên bộ).  
 
 
 

(210) 4-2011-07069 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.11.3; 26.3.1 
(591) Trắng, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hà Hưng Hải  
(VN) 
Số 19/50 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa xe cộ (container), sữa chữa phương tiện vận tải thủy, trạm phục vụ 

xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng).  
 

Nhóm 39: Vận tải bằng tàu thủy, vận tải bằng ô tô, dịch vụ vận tải (hàng hóa), vận 
chuyển hành khách bằng taxi, dịch vụ lưu kho, cất giữ hàng hóa.  

 
 
 

(210) 4-2011-07071 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Viên Gia Hòa  (VN) 
Số 101, đường 204, khu Đồng Diều, 
phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: mỹ phẩm các loại, nguyên phụ liệu và dụng cụ cho ngành trang 

điểm, làm móng, làm tóc, cắt tóc.  
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(210) 4-2011-07074 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xuất nhập khẩu Hoàng 
Tuấn  (VN) 
Số 16, khu tập thể Công ty ô tô vận tải, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; cho thuê 
bất động sản; mua bán bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng; giám sát điều hành công 
việc xây dựng công trình.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế (trang trí) nội ngoại thất.  

 
 

(210) 4-2011-07076 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại- xuất nhập khẩu 
Quỳnh Minh Quân   (VN) 
16 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 19: Bột trét chống thấm, bột trét tường.  

 
 

(210) 4-2011-07077 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.4; A25.7.5 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tin Học Cố Đô  
(VN) 
491/70 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy vi tính và các thiết bị ngoại vi; bán buôn đồ điện gia dụng; bán 

buôn các thiết bị phòng cháy, chữa cháy.  
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(210) 4-2011-07078 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tin học Nam Việt  (VN) 
97 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy in, máy photocopy, máy fax và linh kiện phụ tùng, mực in và 

matÝt. 
 
 

(210) 4-2011-07080 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) GREEN CROSS CORPORATION  (KR) 
320-2 Songdae-Ri, Ochang-Eup, 
Chungwon-Kun, ChungCheongBuk-Do, 
Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm sinh học dùng trong ngành y; chế phẩm hóa học dùng 

trong ngành y; vắc xin.  
 
 

(210) 4-2011-07081 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Trung Ương 1   (VN) 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-07082 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM   (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, thị 
xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-07083 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM   (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, thị 
xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-07084 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM    (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, thị 
xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-07085 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM    (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, thị 
xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-07086 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM   (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, thị 
xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-07087 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh tím, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thủy điện 
Cẩm Sơn  (VN) 
Xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh 
Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện; xây dựng công trình công nghiệp, 

công trình dân dụng, công trình cấp thoát nước; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình. 

 
Nhóm 39: Kinh doanh du lịch; vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy; vận 
tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy.  

 
 

(210) 4-2011-07088 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.12; 16.1.1; 26.3.1 
(591) Đỏ tươi, vàng, trắng, xanh lá cây, xanh 

dương sẫm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng xây lắp công nghệ 
thương mại Nghệ An  (VN) 
Quốc lộ 1A, xóm 15, xã Diễn Thịnh, 
huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng; đá xây dựng; ngói, đá lát sàn, sỏi; xi măng; gạch.  

 
 

(210) 4-2011-07089 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần Minh Châu - 
Bông Lúa Vàng   (VN) 
343 hương lộ 2, ấp 3, Phước Vĩnh An, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực 

hiện). 
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(210) 4-2011-07090 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Hoàng Trung Kha  
(VN) 
203 đường Bình Thành, khu phố 4, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07091 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 26.3.23 
(731) Hộ kinh doanh Long Thành  

(VN) 
67 B Tháp Mười, 54 Nguyễn Xuân 
Phụng, phường 2, quận 6, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy, dép, đồ đi chân.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07093 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07094 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07095 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần y học Quốc 
tế   (VN) 
Số 24, ngõ 61/23 Trần Duy Hưng, Trung 
Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07096 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EUROTEK-PHARM   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07097 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EUROTEK-PHARM   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07098 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EUROTEK-PHARM   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07099 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EUROTEK-PHARM   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07100 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EUROTEK-PHARM   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07101 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EUROTEK-PHARM    (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07102 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.5.14; 4.5.15 
(591) Trắng, đen, nâu, nâu nhạt, vàng, vàng 

nhạt, đỏ, đỏ đậm, xanh lá cây, hồng nhạt, 
xanh tím nhạt 

(731) NEXON KOREA CORPORATION  
(KR) 
707-27, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính sử dụng cho các trò chơi được ghi sẵn; chương trình 

máy vi tính được ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); 
băng vi-đê-ô được ghi sẵn (không chứa âm nhạc); phim hoạt hình; phim dương bản 
(phim chụp ảnh) đã được phơi sáng.  
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Nhóm 16: Sổ ghi chép; lịch; sách; bút viết (đồ dùng văn phòng); tẩy làm bằng cao su 
(văn phòng phẩm); hộp đựng bút hoặc bút chì.  

 
Nhóm 25: Mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); găng tay (trang phục quần áo); áo phông; quần áo 
tắm; đồ đi chân thuộc nhóm này; bít tất ngắn.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; xe cộ đồ chơi được điều khiển bằng vô tuyến; xe cộ đồ chơi; đồ chơi 
làm bằng cao su, búp bê may mắn; bộ đồ chơi bảng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin về trò chơi; dịch vụ sản xuất các chương trình phát 
thanh và truyền hình; dịch vụ sản xuất phim hoạt hình; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến qua mạng máy vi tính; xuất bản các ấn phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải 
xuống được); cung cấp các trang web làm điểm chơi trò chơi trên mạng internet.  

 
 

(210) 4-2011-07103 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.5.14; 4.5.15 
(591) Trắng, đen, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, hồng đỏ, cam nhạt, nâu 
vàng, xanh ghi, ghi 

(731) NEXON KOREA CORPORATION  
(KR) 
707-27, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính sử dụng cho các trò chơi được ghi sẵn; chương trình 

máy vi tính được ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); 
băng vi-đê-ô được ghi sẵn (không chứa âm nhạc); phim hoạt hình; phim dương bản 
(phim chụp ảnh) đã được phơi sáng.   

 
Nhóm 16: Sổ ghi chép; lịch; sách; bút viết (đồ dùng văn phòng); tẩy làm bằng cao su 
(văn phòng phẩm); hộp đựng bút hoặc bút chì.   

 
Nhóm 25: Mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); găng tay (trang phục quần áo); áo phông; quần áo 
tắm; đồ đi chân thuộc nhóm này; bít tất ngắn.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi; xe cộ đồ chơi được điều khiển bằng vô tuyến; xe cộ đồ chơi; đồ chơi 
làm bằng cao su, búp bê may mắn; bộ đồ chơi bảng.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin về trò chơi; dịch vụ sản xuất các chương trình phát 
thanh và truyền hình; dịch vụ sản xuất phim hoạt hình; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến qua mạng máy vi tính; xuất bản các ấn phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải 
xuống được); cung cấp các trang web làm điểm chơi trò chơi trên mạng internet.  
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(210) 4-2011-07104 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.5.14; 4.5.15 
(591) Trắng, đen, vàng da cam, vàng đậm, 

vàng đen, da cam đậm, da cam nhạt, đỏ 
cam, xanh ghi, ghi, xanh. 

(731) NEXON KOREA CORPORATION  
(KR) 
707-27, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính sử dụng cho các trò chơi được ghi sẵn; chương trình 

máy vi tính được ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); 
băng vi-đê-ô được ghi sẵn (không chứa âm nhạc); phim hoạt hình; phim dương bản 
(phim chụp ảnh) đã được phơi sáng.   

 
Nhóm 16: Sổ ghi chép; lịch; sách; bút viết (đồ dùng văn phòng); tẩy làm bằng cao su 
(văn phòng phẩm); hộp đựng bút hoặc bút chì.   

 
Nhóm 25: Mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); găng tay (trang phục quần áo); áo phông; quần áo 
tắm; đồ đi chân thuộc nhóm này; bít tất ngắn.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi; xe cộ đồ chơi được điều khiển bằng vô tuyến; xe cộ đồ chơi; đồ chơi 
làm bằng cao su, búp bê may mắn; bộ đồ chơi bảng.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin về trò chơi; dịch vụ sản xuất các chương trình phát 
thanh và truyền hình; dịch vụ sản xuất phim hoạt hình; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến qua mạng máy vi tính; xuất bản các ấn phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải 
xuống được); cung cấp các trang web làm điểm chơi trò chơi trên mạng internet.  

 
 

(210) 4-2011-07105 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.5.4; 4.5.1; 4.5.15 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, đỏ cam, ghi 

đậm, ghi nhạt, xanh ghi, vàng nhạt, cam 
nhạt, nâu 

(731) NEXON KOREA CORPORATION  
(KR) 
707-27, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính sử dụng cho các trò chơi được ghi sẵn; chương trình 

máy vi tính được ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); 
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băng vi-đê-ô được ghi sẵn (không chứa âm nhạc); phim hoạt hình; phim dương bản 
(phim chụp ảnh) đã được phơi sáng.   

 
Nhóm 16: Sổ ghi chép; lịch; sách; bút viết (đồ dùng văn phòng); tẩy làm bằng cao su 
(văn phòng phẩm); hộp đựng bút hoặc bút chì.   

 
Nhóm 25: Mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); găng tay (trang phục quần áo); áo phông; quần áo 
tắm; đồ đi chân thuộc nhóm này; bít tất ngắn.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi; xe cộ đồ chơi được điều khiển bằng vô tuyến; xe cộ đồ chơi; đồ chơi 
làm bằng cao su, búp bê may mắn; bộ đồ chơi bảng.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin về trò chơi; dịch vụ sản xuất các chương trình phát 
thanh và truyền hình; dịch vụ sản xuất phim hoạt hình; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến qua mạng máy vi tính; xuất bản các ấn phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải 
xuống được); cung cấp các trang web làm điểm chơi trò chơi trên mạng internet.  

 
 

(210) 4-2011-07106 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.5.14; 4.5.15 
(591) Trắng, đen, tím đậm, tím nhạt, vàng 

nhạt, da cam nhạt, xanh ghi nhạt, xanh lá 
cây. 

(731) NEXON KOREA CORPORATION  
(KR) 
707-27, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính sử dụng cho các trò chơi được ghi sẵn; chương trình 

máy vi tính được ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); 
băng vi-đê-ô được ghi sẵn (không chứa âm nhạc); phim hoạt hình; phim dương bản 
(phim chụp ảnh) đã được phơi sáng.   

 
Nhóm 16: Sổ ghi chép; lịch; sách; bút viết (đồ dùng văn phòng); tẩy làm bằng cao su 
(văn phòng phẩm); hộp đựng bút hoặc bút chì.   

 
Nhóm 25: Mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); găng tay (trang phục quần áo); áo phông; quần áo 
tắm; đồ đi chân thuộc nhóm này; bít tất ngắn. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi; xe cộ đồ chơi được điều khiển bằng vô tuyến; xe cộ đồ chơi; đồ chơi 
làm bằng cao su, búp bê may mắn; bộ đồ chơi bảng.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin về trò chơi; dịch vụ sản xuất các chương trình phát 
thanh và truyền hình; dịch vụ sản xuất phim hoạt hình; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
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tuyến qua mạng máy vi tính; xuất bản các ấn phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải 
xuống được); cung cấp các trang web làm điểm chơi trò chơi trên mạng internet.  

 
 

(210) 4-2011-07107 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.5.4; 4.5.14; 4.5.15 
(591) Trắng, đen, hồng, hồng đậm, vàng, vàng 

nhạt, vàng da cam, ghi nhạt, xanh ghi 
đậm, nâu nhạt. 

(731) NEXON KOREA CORPORATION  
(KR) 
707-27, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính sử dụng cho các trò chơi được ghi sẵn; chương trình 

máy vi tính được ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); 
băng vi-đê-ô được ghi sẵn (không chứa âm nhạc); phim hoạt hình; phim dương bản 
(phim chụp ảnh) đã được phơi sáng.   

 
Nhóm 16: Sổ ghi chép; lịch; sách; bút viết (đồ dùng văn phòng); tẩy làm bằng cao su 
(văn phòng phẩm); hộp đựng bút hoặc bút chì.   

 
Nhóm 25: Mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); găng tay (trang phục quần áo); áo phông; quần áo 
tắm; đồ đi chân thuộc nhóm này; bít tất ngắn.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi; xe cộ đồ chơi được điều khiển bằng vô tuyến; xe cộ đồ chơi; đồ chơi 
làm bằng cao su, búp bê may mắn; bộ đồ chơi bảng.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin về trò chơi; dịch vụ sản xuất các chương trình phát 
thanh và truyền hình; dịch vụ sản xuất phim hoạt hình; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến qua mạng máy vi tính; xuất bản các ấn phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải 
xuống được); cung cấp các trang web làm điểm chơi trò chơi trên mạng internet.  

 
 

(210) 4-2011-07108 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.5.4; 4.5.14; 4.5.15 
(591) Trắng, đen, da cam, da cam nhạt, vàng 

nhạt, vàng cam, xanh ghi, ghi đậm, ghi 
nhạt, hồng. 

(731) NEXON KOREA CORPORATION  
(KR) 
707-27, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính sử dụng cho các trò chơi được ghi sẵn; chương trình 
máy vi tính được ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); 
băng vi-đê-ô được ghi sẵn (không chứa âm nhạc); phim hoạt hình; phim dương bản 
(phim chụp ảnh) đã được phơi sáng.    

 
Nhóm 16: Sổ ghi chép; lịch; sách; bút viết (đồ dùng văn phòng); tẩy làm bằng cao su 
(văn phòng phẩm); hộp đựng bút hoặc bút chì.   

 
Nhóm 25: Mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); găng tay (trang phục quần áo); áo phông; quần áo 
tắm; đồ đi chân thuộc nhóm này; bít tất ngắn.    

 
Nhóm 28: Đồ chơi; xe cộ đồ chơi được điều khiển bằng vô tuyến; xe cộ đồ chơi; đồ chơi 
làm bằng cao su, búp bê may mắn; bộ đồ chơi bảng.     

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin về trò chơi; dịch vụ sản xuất các chương trình phát 
thanh và truyền hình; dịch vụ sản xuất phim hoạt hình; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến qua mạng máy vi tính; xuất bản các ấn phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải 
xuống được); cung cấp các trang web làm điểm chơi trò chơi trên mạng internet.   

 
 

(210) 4-2011-07109 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.5.14; 4.5.15; 4.5.4 
(591) Trắng, đen, xanh ghi, xanh lá cây, xanh 

lá cây đậm, vàng, da cam nhạt, vàng da 
cam, hồng. 

(731) NEXON Korea Corporation  
(KR) 
707-27, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính sử dụng cho các trò chơi được ghi sẵn; chương trình 

máy vi tính được ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); 
băng vi-đê-ô được ghi sẵn (không chứa âm nhạc); phim hoạt hình; phim dương bản 
(phim chụp ảnh) đã được phơi sáng.    

 
Nhóm 16: Sổ ghi chép; lịch; sách; bút viết (đồ dùng văn phòng); tẩy làm bằng cao su 
(văn phòng phẩm); hộp đựng bút hoặc bút chì.    

 
Nhóm 25: Mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); găng tay (trang phục quần áo); áo phông; quần áo 
tắm; đồ đi chân thuộc nhóm này; bít tất ngắn.     

 
Nhóm 28: Đồ chơi; xe cộ đồ chơi được điều khiển bằng vô tuyến; xe cộ đồ chơi; đồ chơi 
làm bằng cao su, búp bê may mắn; bộ đồ chơi bảng.    
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Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin về trò chơi; dịch vụ sản xuất các chương trình phát 
thanh và truyền hình; dịch vụ sản xuất phim hoạt hình; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến qua mạng máy vi tính; xuất bản các ấn phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải 
xuống được); cung cấp các trang web làm điểm chơi trò chơi trên mạng internet.  

 
 
 
 
 

 

(210) 4-2011-07120 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Mỹ Quốc   (VN) 
Số 37 ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 
 

 

(210) 4-2011-07121 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần thẩm định 

giá IVC Việt Nam  (VN) 
Tòa nhà Tổng công ty giấy Việt Nam, số 
142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPIC GROUP (IPIC 

GROUP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn điều hành kinh doanh; đấu giá bất động sản; tư 

vấn đấu thầu trong lĩnh vực thẩm định giá, định giá, kiểm định tài sản, tư vấn tiêu dùng; 
thông tin thị trường, quảng cáo bất động sản.  

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản; quản lí bất động sản; định 
giá bất động sản.  

 
Nhóm 41: Thông tin về giáo dục; tư vấn đào tạo; hướng dẫn nghề nghiệp (dịch vụ giáo 
dục, đào tạo); tổ chức triển lãm giáo dục; tổ chức các cuộc thi giáo dục.  
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(210) 4-2011-07123 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.15; A5.3.14 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng. 
(731) KH ROBERTS GROUP PTE. LTD.  

(SG) 
19 Wan Lee Road, Singapore 627948 

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 02: Phẩm màu cho đồ uống; phẩm màu cho thực phẩm; phẩm màu cho rượu mùi.  
 

Nhóm 30: Gia vị; vani (hương thơm); hương liệu (trừ tinh dầu); hương liệu (trừ tinh dầu) 
dùng cho đồ uống.  

 
Nhóm 31: Chất bổ sung cho vào thức ăn vật nuôi (không dùng trong ngành y); thức ăn 
cho động vật; thức ăn vỗ béo dùng cho súc vật.  

 
 

(210) 4-2011-07124 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.2.1 
(731) TECHNOPIA SDN. BHD.   (MY) 

Level 18, Menara Boustead Penang, 39, 
Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 
Penang, Malaysia 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm trắng dùng để giặt; chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm để làm 

sạch; chế phẩm dùng để đánh bóng; dung dịch để cọ rửa; vải nhám (vải ráp); giấy nhám 
(giấy ráp); xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước thơm xức tóc; kem đánh răng; 
chất tẩy rửa không dùng cho hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; nước 
rửa bát đĩa. 

 
 

(210) 4-2011-07125 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thuỷ  (VN) 
Quốc lộ 1A Tiến Hưng, Tiến Lợi, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 29: Các loại thực phẩm được chế biến từ hải sản như: cá khô, tôm khô, mực khô, 

cá đóng hộp; nước mắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại: hàng hải sản chế biến, bánh kẹo, trái cây, nước mắm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ.  
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(210) 4-2011-07126 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 3.3.1 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, đỏ, xám, cam. 
(731) Cơ sở Hiệp Thành   (VN) 

683/7/8 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 23: Chỉ khâu không dùng trong y tế (chỉ may).  

 
 

(210) 4-2011-07127 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 3.3.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đỏ, xám, cam. 
(731) Cơ sở Hiệp Thành    (VN) 

683/7/8 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 23: Chỉ khâu không dùng trong y tế (chỉ may).  

 
 
(210) 

 
4-2011-07128 

 
(220) 

 
19.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) 26.1.1; 3.3.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đỏ, xám, cam. 
(731) Cơ sở Hiệp Thành    (VN) 

683/7/8 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 23: Chỉ khâu không dùng trong y tế (chỉ may).  

 
 

(210) 4-2011-07129 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(591) Đỏ, xanh cô ban, trắng. 
(731) Ngô Văn Toàn   (VN) 

28&14/18 Nguyễn Huy Lượng, phường 
14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Đại lý môi giới đấu giá; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại nhằm mục 
đích thương mại; dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp; hoạt động tư vấn quản lý, cụ 
thể là tư vấn quản lý kinh doanh và tư vấn quản lý doanh nghiệp.  

 
Nhóm 36: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, cụ thể là tư vấn đầu tư vốn kinh doanh và 
tư vấn đầu tư chứng khoán. 

 
 

(210) 4-2011-07138 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Hồng nhạt, hồng đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Sáng Tạo  (VN) 
153/15 Trương Định, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình.  

 
 

(210) 4-2011-07142 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KOSUNG  (VN) 
Số 4 ngõ 86, đường Giáp Bát, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Cuộn dây điện, lô dây điện. 

 
 

(210) 4-2011-07143 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KOSUNG   (VN)
Số 4 ngõ 86, đường Giáp Bát, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Cuộn dây điện, lô dây điện. 

 
 

(210) 4-2011-07144 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KOSUNG  (VN) 
Số 4 ngõ 86, đường Giáp Bát, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Cuộn dây điện, lô dây điện. 
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(210) 4-2011-07145 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KOSUNG   (VN)
Số 4 ngõ 86, đường Giáp Bát, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Cuộn dây điện, lô dây điện. 

 
 

(210) 4-2011-07146 (220) 19.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KOSUNG   (VN)
Số 4 ngõ 86, đường Giáp Bát, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Cuộn dây điện, lô dây điện. 

 
 

(210) 4-2011-07147 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Ba  (VN) 
Số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng 

dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-07148 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.3.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, hồng nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 
Tầm nhìn Việt Nam  (VN) 
Số 116 tập thể Viện Khoa học Nông 
nghiệp Việt Nam, xã Vĩnh Quỳnh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán những sản phẩm sau: máy đổi điện, bình ăcqui, thiết bị sạc dùng cho 

pin điện, pin mặt trời, bộ điều khiển sạc điện năng lượng mặt trời, bộ lưu điện, đèn trang 
trí sân vườn sử dụng năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng đường sử dụng năng lượng mặt 
trời, đèn tín hiệu an toàn, máy bơm nước năng lượng mặt trời, biển quảng cáo năng 
lượng mặt trời. 
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(210) 4-2011-07160 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang số 9  
(VN) 
Số 7 dãy K, ngõ 130, đường Trung Kính, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07161 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ tổng hợp 
Thuận Thân  (VN) 
Xóm Vinh Tiến, xã Bá Hiến, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07162 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ cân 
điện tử Hưng Thịnh   (VN) 
152/24 đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Cân điện tử; bộ cân điện tử; kim chỉ số (là bộ phận) của hệ thống cân; thước 

tính điện tử; thước tính giá cả điện tử.  
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(210) 4-2011-07164 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1; A7.1.11; 7.1.24; 26.2.7; 
A25.7.21; A3.7.24 

(591) Cam, trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hương Mộc  (VN)
ấp 3, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: vật liệu, thiết bị lắp đặt dùng trong xây dựng, ván ép, gỗ ghép, gỗ 

các loại. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ 
thống cấp thoát nước; lắp đặt lò sưởi và điều hòa không khí. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan: coi sóc vườn ươm cây, nghề làm 
vườn, dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh. 

 
 

(210) 4-2011-07165 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.1.1; 4.3.3; 5.3.20; A17.2.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Bảo Long A  (VN) 
89/36A Ngô Đức Kế, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Bảo vệ, bảo vệ ban đêm, vệ sĩ cá nhân, tư vấn an ninh.  

 
 

(210) 4-2011-07182 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.23; 24.15.3; A24.15.13 
(591) Đen, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đào 
tạo hệ thống và chuyển giao 
công nghệ AMSs   (VN) 
10/528 Đê La Thành, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn tái lập kinh doanh; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh 
doanh; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ xuất nhập khẩu; cho thuê máy và thiết bị văn 
phòng; quảng cáo. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1396 

(210) 4-2011-07183 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh dương, đỏ, vàng cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn đào 
tạo hệ thống và chuyển giao 
công nghệ AMSs   (VN) 
10/528 Đê La Thành, Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng cho công nghiệp. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07184 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.3; A24.15.13; 1.15.23 
(591) Đen, vàng cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn đào 
tạo hệ thống và chuyển giao 
công nghệ AMSs    (VN) 
10/528 Đê La Thành, Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07185 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm ¸ 
Châu   (VN) 
13 Nguyễn Hiền, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong 

ngành y.  
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(210) 4-2011-07186 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm ¸ 
Châu    (VN) 
13 Nguyễn Hiền, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong 

ngành y.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-07187 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm ¸ 
Châu    (VN) 
13 Nguyễn Hiền, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong 

ngành y.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-07188 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm ¸ 
Châu    (VN) 
13 Nguyễn Hiền, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong 

ngành y.  
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(210) 4-2011-07189 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Đặng Tiến Nhựt   (VN) 
Tổ 19, ấp Phước Tấn, xã Tân Hòa, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, thành phố Vũng 
Tàu 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-07200 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) NICCA CHEMICAL CO., LTD.    (JP) 
23-1, 4-chome, Bunkyo, Fukui-shi, 
Fukui-ken, Japan   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm làm thấm ướt vải sợi dùng trong công nghiệp 

dệt; hóa chất dùng để chuội bóng vải sợi; hóa chất làm thẩm thấu vải sợi dùng trong 
công nghiệp dệt; chế phẩm dùng để hồ vải; tác nhân hóa học làm tăng hoạt tính bề mặt; 
chế phẩm khử gôm; hóa chất dùng để thúc đẩy hay kiểm soát quá trình nhuộm; chế 
phẩm chống tĩnh điện không dùng cho mục đích gia dụng; chất ức chế phản ứng hóa 
học.  

 
 
 

(210) 4-2011-07201 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) NICCA CHEMICAL CO., LTD.    (JP) 
23-1, 4-chome, Bunkyo, Fukui-shi, 
Fukui-ken, Japan   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm làm thấm ướt vải sợi dùng trong công nghiệp 

dệt; hóa chất dùng để chuội bóng vải sợi; hóa chất làm thẩm thấu vải sợi dùng trong 
công nghiệp dệt; chế phẩm dùng để hồ vải; tác nhân hóa học làm tăng hoạt tính bề mặt; 
chế phẩm khử gồm; hóa chất dùng để thúc đẩy hay kiểm soát quá trình nhuộm; chế 
phẩm chống tĩnh điện không dùng cho mục đích gia dụng.  
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(210) 4-2011-07202 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) NICCA CHEMICAL CO., LTD.    (JP) 
23-1, 4-chome, Bunkyo, Fukui-shi, 
Fukui-ken, Japan   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm làm thấm ướt vải sợi dùng trong công nghiệp 

dệt; hóa chất dùng để chuội bóng vải sợi; hóa chất làm thẩm thấu vải sợi dùng trong 
công nghiệp dệt; chế phẩm dùng để hồ vải; tác nhân hóa học làm tăng hoạt tính bề mặt; 
chế phẩm khử gồm; hóa chất dùng để thúc đẩy hay kiểm soát quá trình nhuộm; chế 
phẩm chống tĩnh điện không dùng cho mục đích gia dụng.  

 
 
 

(210) 4-2011-07203 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) NICCA CHEMICAL CO., LTD.    (JP) 
23-1, 4-chome, Bunkyo, Fukui-shi, 
Fukui-ken, Japan   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm dùng để hồ vải; tác nhân hóa học chống mùi 

dùng cho mục đích công nghiệp; hóa chất hấp thụ khí ga dùng cho mục đích công 
nghiệp.  

 
 
 

(210) 4-2011-07204 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) NICCA CHEMICAL CO., LTD.    (JP) 
23-1, 4-chome, Bunkyo, Fukui-shi, 
Fukui-ken, Japan   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm làm thấm ướt vải sợi dùng trong công nghiệp 

dệt; hóa chất dùng để chuội bóng vải sợi; hóa chất làm thẩm thấu vải sọi dùng trong 
công nghiệp dệt; chế phẩm dùng để hồ vải; tác nhân hóa học làm tăng hoạt tính bề mặt; 
chế phẩm khử gôm; hóa chất dùng để thúc đẩy hay kiểm soát quá trình nhuộm; chất ức 
chế và dập lửa.  
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(210) 4-2011-07205 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.1.8; 3.1.6; 26.1.1; A3.1.24 
(591) Cam, trắng bạc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH G & H Việt Nam  
(VN) 
53 Đặng Dung, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; phòng chữa bệnh; trợ giúp về thú y; chăm sóc sức khỏe; 

chải lông cho súc vật; chải lông cho súc vật cảnh.  
 
 

(210) 4-2011-07206 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH G & H Việt Nam  
(VN) 
55 Đặng Dung, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế, phòng chữa bệnh, trợ giúp về thú y, chăm sóc sức khỏe, 

chải lông cho súc vật, chải lông cho súc vật cảnh. 
 
 

(210) 4-2011-07207 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH G & H Việt Nam  
(VN) 
55 Đặng Dung, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế, phòng chữa bệnh, trợ giúp về thú y, chăm sóc sức khỏe, 

chải lông cho súc vật, chải lông cho súc vật cảnh. 
 
 

(210) 4-2011-07208 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
đô thị Nam Hà Nội  (VN) 
Số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo bao gồm việc tạo ra và thực 
hiện mẫu quảng cáo trên mọi chất liệu (ngoại trừ thiết kế); trang trí khẩu hiệu nhằm mục 
đích quảng cáo; cho thuê biển quảng cáo; quảng cáo thông qua các phương tiện thông tin 
đại chúng; quan hệ công chúng.  

 
Nhóm 36: Bất động sản; sàn bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; 
dịch vụ mua bán bất động sản; quản lý bất động sản, toà nhà, căn hộ, văn phòng và khu 
mua sắm (bất động sản); dịch vụ thẩm định bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản, 
văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quáy hàng và nhà ở; tư vấn đầu tư (không bao gồm tư 
vấn pháp luật); đầu tư vốn; quỹ đầu tư; dịch vụ chào và bán cồ phiếu công ty ra công 
chúng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước đô 
thị; san lấp mặt bằng; lắp đặt mạng lưới cấp điện điện áp 35KV; lắp đặt trang thiết bị và 
trang trí nội ngoại thất, dịch vụ lau rửa bên trong và bên ngoài toà nhà; xây dựng sân gôn 
(golf); xây dựng khu du lịch sinh thái, công viên cây xanh, công viên nước, vườn trại giải 
trí; dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng công trình.  

 
Nhóm 38: Truyền hình; truyền hình cáp; cung cấp quyền truy cập vào mạng internet; 
truyền tin và hình ảnh có sự hỗ trợ của máy tính; thư điện tử; tin nhắn điện thoại di động.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu giữ hàng hoá trong kho hoặc trong toà nhà để bảo quản hoặc bảo 
vệ; dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy và xe đạp; du lịch; du lịch sinh thái.   

 
Nhóm 41: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học; phòng tập thể dục thể thao; trung tâm 
trò chơi (chơi game) điện tử; dịch vụ vui chơi giải trí bao gồm bi-a, trò chơi trên cạn, trò 
chơi dưới nước và bơi lội; chơi gôn (golf); dịch vụ cung cấp trang thiết bị chơi gôn; dịch 
vụ câu lạc bộ chơi gôn; dịch vụ dạy chơi gôn; dịch vụ giải trí trong khu du lịch sinh thái: 
dịch vụ vui chơi trong công viên cây xanh, công viên nước và vườn trại giải trí; dịch vụ 
cho thuê phòng hoà nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; 
dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ; dịch vụ 
tắm hơi và xoa bóp; dịch vụ bệnh viện.  

 
 

(210) 4-2011-07209 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại quốc tế Hoàng 
Phát  (VN) 
113 Phan Xích Long, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 04: Dầu hộp số xe tay ga, dầu nhờn động cơ, dầu trợ lực tay lái, dầu chống rỉ, phụ 
gia dầu nhớt (không phải là hóa chất), mỡ bôi trơn  chịu nhiệt. 

 
 
 

(210) 4-2011-07220 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07221 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07222 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07223 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm CAMLY   (VN) 
P306, tòa nhà CC2, khu đô thị mới Bắc 
Linh Đàm, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07224 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A3.11.2; A19.13.21; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu dược - trang thiết bị y 
tế Hà Nội   (VN) 
Số nhà 895 đường Hồng Hà, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2011-07225 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A3.11.2; A19.13.21; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu dược - trang thiết bị y 
tế Hà Nội   (VN) 
Số nhà 895 đường Hồng Hà, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1404 

que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương 
thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-07226 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Nguyễn Quốc Huy  (VN) 
Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 
Thọ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07227 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần y dược quốc 
tế Mỹ Đức   (VN) 
Số 80, đường Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   

 
 

(210) 4-2011-07228 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần y dược quốc 
tế Mỹ Đức   (VN) 
Số 80, đường Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07234 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.11.3; 26.13.25; A15.9.16; A15.9.18 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C  
(VN) 
Số 18 đường Trần Thái Tông; phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy phát điện, máy hàn, động cơ điện (động cơ phát điện sử 

dụng năng lượng mặt trời, sức gió.  
 

Nhóm 09: Tủ rack (tủ mạng, máy chủ), tủ cáp (tủ đấu dây cáp điện), tủ điện, thiết bị 
mạng, tủ điều khiển (tủ phân phối và điều khiển nguồn điện vào cho các nhà máy, công 
trình, tòa nhà quy mô lớn).  

 
Nhóm 11: Bình nước nóng, máy sinh hơi nước (tất cả sử dụng năng lượng tự nhiên từ sức 
gió, mặt trời).  

 
 

(210) 4-2011-07240 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH O.N.E.D.A.N.A  
(VN) 
K294/40 Nguyễn Lương Bằng, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; phân phát các thông báo quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 

trên mạng lưới máy vi tính; dịch vụ sắp đặt (market) cho mục đích quảng cáo; giới thiệu 
sản phẩm; phổ biến các thông báo quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2011-07241 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Kỳ   (VN) 
Số 3, lô C, cư xá Lạc Long Quân, 
phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-07242 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Kỳ   (VN) 
Số 3, lô C, cư xá Lạc Long Quân, 
phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07243 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Kỳ   (VN) 
Số 3, lô C, cư xá Lạc Long Quân, 
phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07244 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Kỳ   (VN) 
Số 3, lô C, cư xá Lạc Long Quân, 
phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-07245 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 18.1.21; 18.3.23 
(591) Xanh nước biển, da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH dược Super 

France  (VN) 
Số 51, đường Phố Hiến, phường Hồng 
Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-07246 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và đầu tư á Châu  
(VN) 
Số nhà 28 phố Kim Mã, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Kem trị nám; kem dưỡng da; kem tẩy trắng; sữa rửa mặt; kem chống nắng; 

kem chống nhờn.  
 
 
 
(210) 

 
4-2011-07247 

 
(220) 

 
20.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và đầu tư á Châu  
(VN) 
Số nhà 28, phố Kim Mã, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Kem trị nám; kem dưỡng da; kem tẩy trắng; sữa rửa mặt; kem chống nắng; 

kem chống nhờn.  
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(210) 4-2011-07248 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần giao nhận 

vận tải Ngoại Thương   (VN) 
Số 2 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu trực tiếp; ủy thác xuất nhập khẩu; tổ chức hội chợ triển lãm 

nhằm mục đích thương mại; trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa với mục đích 
thương mại.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê văn phòng làm việc (dịch vụ bất động 
sản); dịch vụ môi giới hải quan.   

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng; xây dựng cầu cảng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa vận tải và hàng xuất nhập khẩu; vận tải hàng hóa; 
đóng gói hàng hóa; dịch vụ kho bãi lưu giữ hàng hóa; môi giới thuê và cho thuê tàu; khai 
thác cầu cảng cụ thể là: chất dỡ hàng hóa tại cảng và cầu cảng; vận tải hàng hóa đa 
phương thức.  

 
 

(210) 4-2011-07249 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) AJINOMOTO CO., INC.   (JP) 
15 - 1, Kyobashi 1 - Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Chè; ca cao, cà phê nhân tạo (có nguồn gốc thực vật); chất thay thế cà phê (có 

nguồn gốc thực vật), cà phê hòa tan, đường; chất làm ngọt tự nhiên (đường); mật ong, 
nước mật đường; gạo; bột sắn họt, bột cọ; ngũ cốc; bột ngũ cốc (dùng làm thực phẩm 
cho người), bột mỳ làm thức ăn; bột mì (dùng làm thực phẩm cho người); men (cho thực 
phẩm), bột nở (cho thực phẩm); mì sợi, mì ăn liền, thực phẩm đã được chế biến, đã được 
nấu chín và ướp lạnh cụ thể là: gạo, mì dẹt, bánh bao mì ống, nước xốt có chứa thịt giần 
mềm làm gia vị; nước xốt làm gia vị được làm từ nước thịt, muối ăn; tương hạt cải, hạt 
tiêu; giấm ăn, nước sốt (làm gia vị), xì dầu (nước tương); gia vị, gia vị theo mùa; gia vị 
hỗn hợp theo mùa; gia vị làm tăng thêm vị ngon của thức ăn (trừ tinh dầu); gia vị làm 
tăng thêm hương vị của thức ăn (trừ tinh dầu); nước xốt làm gia vị cho món thịt nhồi; 
nước xốt may-ô-ne làm gia vị; bánh mỳ sử dụng để ăn với thịt, với thịt gia cầm, với hải 
sản và với rau, bột nhão làm bánh được trộn với thịt, với thịt gia cầm, với hải sản và với 
rau, lớp ngoài của củ hành hoặc củ tỏi được trộn với thịt với thịt gia cầm, với hải sản và 
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với rau làm gia vị, bánh mỳ kẹp nhân sẵn được sử dụng với thực phẩm rán nhiều mỡ; 
muối ăn làm gia vị; gia vị có thành phần chủ yếu là mỳ chính (bột ngọt).   

 
 
 

(210) 4-2011-07251 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.5; 26.1.1; A15.9.11 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty thông tin Di Động  
(VN) 
Tòa nhà Mobifone, lô VP1, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 

 
 
 

(210) 4-2011-07252 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; A15.9.11 
(591) Vàng, xanh, trắng, tím, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty thông tin Di Động  
(VN) 
Tòa nhà Mobifone, lô VP1, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 

 
 
 

(210) 4-2011-07253 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.3; 26.15.25 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty thông tin Di Động  
(VN) 
Tòa nhà Mobifone, lô VP1, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 
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(210) 4-2011-07254 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; A15.9.11; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty thông tin Di Động  
(VN) 
Tòa nhà Mobifone, lô VP1, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  

 
 

(210) 4-2011-07260 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Nghĩa Hưng  (VN) 
Số 150 Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bao gồm: bồn tắm, xí bệt, chậu rửa, sen, vòi. 

 
 

(210) 4-2011-07261 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Nâu, hồng. 
(731) Nguyễn Thu Thuý  (VN) 

Phòng 502, nhà 109 Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 

dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu.  
 
 

(210) 4-2011-07262 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ vận tải Nội Bài   (VN) 
Thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa; dịch vụ xe tắc-xi (taxi); dịch vụ du 
lịch.  

 
 

(210) 4-2011-07266 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần mực in và 

hóa chất Sài Gòn  (VN) 
784 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 

 
 

(210) 4-2011-07267 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh lá cây. 
(731) KH ROBERTS GROUP PTE. LTD.  

(SG) 
19 Wan Lee Road, Singapore 627948 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; vani (hương thơm); hương liệu (trừ tinh dầu); hương liệu (trừ tinh dầu) 

dùng cho đồ uống.  
 
 

(210) 4-2011-07280 (220) 20.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.14; 1.15.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Đông Hải  (VN) 
Số 543, đường Lê Thánh Tông, phường 
Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước suối; nước khoáng xen xe (seltzer); đồ uống cung cấp 

muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2011-07282 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1; A16.1.5 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 

vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
trực tuyến SKYSOFT   (VN) 
P.503 - K1, nhà C6, khu đô thi mới Mỹ 
Đình 1, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị định vị toàn cầu.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ quản lý phương tiện vận tải cho mục đích điều phối các phương tiện 
này.  

 
 
 

(210) 4-2011-07283 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
Hữu Nghị   (VN) 
Số 319 B13 khu thương mại Thuận Việt 
Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí.  

 
 
 

(210) 4-2011-07285 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.23; A25.7.7 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, cam, hồng, xanh 

dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Trọng Tín Nhân  (VN) 
39/59 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; mực in cho máy sao chụp; mực dùng cho bản in khắc. 
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(210) 4-2011-07286 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Sức Khỏe Vàng  
(VN) 
Số 05 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch diệt khuẩn. 

 
 

(210) 4-2011-07287 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện). 

 
 

(210) 4-2011-07288 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngọai trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  

 
 

(210) 4-2011-07289 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngọai trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  

 
 

(210) 4-2011-07300 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phát triển Công nghệ Số  (VN) 
Số 9C Bắc Hải, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(511)   Nhóm 38: Liên lạc bằng điện thoại, dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông, thông 
tin viễn thông liên lạc. 

 
 
 

(210) 4-2011-07301 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Đăng Dương   (VN) 
59 đường số 1B, khu phố 8, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem 

rửa mặt; kem ngừa tàn nhang đồi mồi; sữa tắm. 
 
 
 

(210) 4-2011-07302 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Đăng Dương    (VN) 
59 đường số 1B, khu phố 8, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem 

rửa mặt; kem ngừa tàn nhang đồi mồi; sữa tắm. 
 
 
 

(210) 4-2011-07303 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Đăng Dương    (VN) 
59 đường số 1B, khu phố 8, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem 

rửa mặt; kem ngừa tàn nhang đồi mồi; sữa tắm. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-07304 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Đăng Dương    (VN) 
59 đường số 1B, khu phố 8, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem 

rửa mặt; kem ngừa tàn nhang đồi mồi; sữa tắm. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07305 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.4.13; A3.4.2; A25.1.10; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ quốc tế Long 
Vân  (VN) 
61 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán rượu nhỏ; quán cà phê; dịch vụ 

khách sạn; nhà nghỉ.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-07306 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ quốc tế Long 
Vân   (VN) 
61 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán rượu nhỏ; quán cà phê; dịch vụ 

khách sạn; nhà nghỉ.  
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-07309 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.15; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Các sản 
phẩm Dầu mỏ Việt Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 349, phố Nam Dư, phường 
Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Các loại nhiên liệu động cơ như xăng, ga, dầu mỏ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại nhiên liệu dạng rắn, lỏng, khí. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác dầu, khí đốt. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, lưu giữ: xăng, ga, dầu mỏ. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ chế biến, sản xuất dầu mỏ tinh chế. 
 
 

(210) 4-2011-07311 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-07312 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.7.25; 26.3.2; 25.5.3 
(731) Công ty TNHH tư vấn Hóa 

Nông   (VN) 
G4 làng Khoa Học, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; chế phẩm để diệt ấu trùng; chế 

phẩm diệt khuẩn dùng cho đất; thuốc trừ động vật có hại. 
 

Nhóm 42: Tư vấn phát triển chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, công 
nghiệp. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-07313 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển công nghệ mới DHCOM  
(VN) 
Tổ 3, cụm dân cư Bằng A, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Tủ đựng thiết bị mạng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo tủ đựng thiết bị mạng. 
 
 

(210) 4-2011-07314 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) TIBOTEC PHARMACEUTICALS  (IE) 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, Ireland  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-07315 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) TIBOTEC PHARMACEUTICALS   (IE) 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, Ireland  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-07317 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh, vàng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ trực 
tuyến Vinapo   (VN) 
Km 24, QL 5A, Phan Bôi, Dị Sử, Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học, công nghệ và nghiên cứu, thiết kế, thiết kế và phát triển 
phần cứng và phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-07319 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 15.7.1 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

động cơ và máy nông nghiệp 
Miền Nam   (VN) 
Khu phố 1, phường Bình Đa, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 07: Động cơ diesel (không dùng cho phương tiện giao thông), động cơ xăng 

(không dùng cho phương tiện giao thông); máy phát điện; máy bơm nước; máy cày tay, 
máy xay xát. 

 
 

(210) 4-2011-07320 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm ¸ 
Châu   (VN) 
13 Nguyễn Hiền, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong 

ngành y.  
 
 

(210) 4-2011-07321 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm ¸ 
Châu    (VN) 
13 Nguyễn Hiền, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong 

ngành y.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-07322 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật tư tổng 
hợp Kiên An  (VN) 
12 Ngô Thời Nhiệm, phường An Bình, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt, thép. 
 

Nhóm 19: Xi măng. 
 
 

(210) 4-2011-07323 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.12; 26.11.3; 3.7.17 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Long  (VN) 
Tích Khánh, Khánh Thạnh Tân, huyện 
Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas, vòi nước, bóng đèn. 

 
 

(210) 4-2011-07325 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) TDS PHARM CO., LTD   (KR) 
437- 6, Pyeonggok-ri, Eumseong-eup, 
Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, 
Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-07326 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) EXTRACTUMPHARMA 
PHARMACEUTICAL 
MANUFACTURING, MARKETING 
AND CONSULTING CO. LTD   (HU) 
1044 Budapest, Megyeri út 64, 
HUNGARY 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-07327 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đồng Tân  (VN) 
29 đường ĐHT 30 khu phố 4 Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-07328 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đồng Tân   (VN) 
29 đường ĐHT 30 khu phố 4 Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-07330 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PHARMIX CORPORATION   (KR) 
1304, Garak ID Tower, 99-7, Garak-
dong, Songpa-gu, Seoul, Korea.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-07331 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-07332 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.25 
(591) Nâu, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam  (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07333 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Dược phẩm U.N.I 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07334 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH Dược phẩm U.N.I 
Việt Nam    (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-07335 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.17; 26.13.25 
(591) Xám, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Phạm Hoài An  (VN) 
Số 15/6 Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, phụ tùng xe gắn máy các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu phụ tùng xe gắn máy các loại.  
 
 

(210) 4-2011-07336 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Ghi trắng, xanh. 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để tẩy trắng và các chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm để làm 

sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài bóng; xà phòng tắm; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước 
xức tóc. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm hoặc phủ 
ngoài bằng kim loại quý); lược; bọt biển dùng trong gia đình; bàn chải (không kể bút 
lông); vật liệu dùng làm bàn chải; vật dụng dùng để lau dọn và làm sạch; bùi nhùi bằng 
thép để lau chùi; thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng). 

 
 
(210) 

 
4-2011-07337 

 
(220) 

 
21.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để tẩy trắng và các chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm để làm 
sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài bóng; xà phòng tắm; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước 
xức tóc.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm hoặc phủ 
ngoài bằng kim loại quý); lược; bọt biển dùng trong gia đình; bàn chải (không kể bút 
lông); vật liệu dùng làm bàn chải; vật dụng dùng để lau dọn và làm sạch; bùi nhùi bằng 
thép để lau chùi; thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07338 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.4; 26.3.23 
(731) ECHOROBA CO., LTD.   (KR) 

395-67, Sindaebang-dong, Dongjak-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao; quần áo dùng cho đi bộ đường trường; quần dùng cho đi 

bộ đường trường; áo khoác dùng cho đi bộ đường trường; giày dùng cho đi bộ đường 
trường; áo sơ mi thể thao.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07341 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.22; 25.7.25; A3.13.4 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
San Ta  (VN) 
65/2B ấp Trung, xã Vĩnh Phú, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 20: Nệm, nệm bông, gối, giường ngủ, tủ đựng quần áo. 
 

Nhóm 24: Khăn, khăn trải giường (ga giường), áo gối, khăn trải bàn bằng vải, khăn ăn 
bằng vải, rèm cửa bằng vải. 
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(210) 4-2011-07342 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
San Ta   (VN) 
65/2B ấp Trung, xã Vĩnh Phú, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 20: Nệm, nệm bông, gối, giường ngủ, tủ đựng quần áo.  
 

Nhóm 24: Chăn, khăn trải giường (ga giường), áo gối, khăn trải bàn bằng vải, khăn ăn 
bằng vải, rèm cửa bằng vải. 

 
Nhóm 35: Mua bán chăn, ga giường, nệm, áo gió, nguyên phụ liệu ngành may, máy móc 
thiết bị dệt may, giường.  

 
 
 

(210) 4-2011-07343 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) NIPRO CORPORATION   (JP) 
9-3, Honjo-nishi 3-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Cao dán; băng dính được (dùng trong y tế).  

 
 
 

(210) 4-2011-07348 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thành Công   (VN) 
Thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2011-07349 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần JC Châu ¸  
(VN) 
Nhà C8, ngõ 40, đường Nguyễn Thị 
Định, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn 

thương mại, quan hệ công chúng; tổ chức triển Iãm với mục đích thương mại, quảng cáo.  
 

Nhóm 40: Nghề in. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, dịch vụ vẽ trang trí cho bao bì; dịch vụ vẽ đồ hoạ; 
dịch vụ vẽ nghệ thuật tạo hình. 

 
 
 

(210) 4-2011-07352 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.3 
(591) Đen, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Văn Tưởng   (VN) 
ấp 17, xã Thanh Phú, huyện Bình Long, 
tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà ở và văn phòng; định giá bất động sản; môi giới bất động sản.  

 
 
 

(210) 4-2011-07353 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.2.7; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiết Kế ý 
Tưởng  (VN) 
50 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in offset. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế vẽ bao bì.  
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(210) 4-2011-07354 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; A1.5.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 
và Du Lịch Toàn Cầu  (VN) 
Số 19B ngách 45, ngõ 194, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch, hướng dẫn khách du lịch, vận chuyển hành khách, dịch 

vụ đại lý bán vé máy bay. 
 
 

(210) 4-2011-07355 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Hoàng Hồng Tiệp  (VN) 
Xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh 
Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột, chất thay thế ca phê như bột và sản phẩm 

làm từ bột gạo (khẩu shi, bánh khảo, bánh phồng).  
 
 

(210) 4-2011-07358 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07359 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-07360 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07361 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07362 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Hồng Bàng   (VN) 
Tầng 2, số 17 Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07363 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
B5 lô 5, khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07364 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và công nghệ Hà 
Minh    (VN) 
B5 lô 5, khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07365 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược NANO   (VN) 
Số 11, tổ 101, Kim Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giầy, dép, mũ đội đầu, thắt lưng (quần áo).  
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(210) 4-2011-07366 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược NANO    (VN) 
Số 11, tổ 101, Kim Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giầy, dép, mũ đội đầu, thắt lưng (quần áo).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07367 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược NANO    (VN) 
Số 11, tổ 101, Kim Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, đồ chơi bằng nhung, đồ chơi bằng gỗ, xe cộ đồ chơi, búp bê, gấu 

bông.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-07368 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược NANO    (VN) 
Số 11, tổ 101, Kim Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, đồ chơi bằng nhung, đồ chơi bằng gỗ, xe cộ đồ chơi, búp bê, gấu 

bông.  
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(210) 4-2011-07369 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07370 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thôn Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ xâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-07371 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần Xanh   (VN) 
Xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng để xử lý môi trường nước; chất tẩy rửa công nghiệp.  
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(210) 4-2011-07372 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; A1.11.8; 1.15.15; 18.3.21; 
A3.6.25 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất nước uống đóng chai 
Xuân An  (VN) 
Số 120C, tỉnh lộ 884, ấp 3, xã Sơn Đông, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07379 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 
62, Lãn ông, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, cụ thể là: cặp kẹp tài liệu; kẹp hồ sơ; dập ghim dùng cho 

văn phòng; đinh bấm; bút; dao dọc giấy; cái gọt bút chì; cái đục lỗ dùng trong văn 
phòng; hộp bút.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07381 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.11.9 
(591) Vàng, đen, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Khải Thành  
(VN) 
723A Nguyễn Duy, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị và dụng cụ đánh bóng: bánh xe nỉ dùng để đánh bóng.  
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(210) 4-2011-07382 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 15.7.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật cơ khí 
thương mại dịch vụ Quốc 
Khánh   (VN) 
457 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Các loại máy phục vụ cho nông nghiệp; máy công nghiệp: máy khai thác mỏ, 

máy sản xuất vật liệu xây dựng, máy tạo hình kim loại.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-07383 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Cam. 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH Việt Thanh  (VN)

Lô A11, đường 3/2, phường Vĩnh Bảo, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07386 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) KT & G CORPORATION   (KR) 
100, Pyungchon-dong, Taedeog-ku, 
Taejon, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bột, giấy cuốn thuốc lá, tẩu hút 

thuốc lá, không làm bằng kim loại quý, đầu lọc thuốc lá, hộp đựng thuốc lá không làm 
bằng kim loại quý, túi đựng thuốc lá, bật lửa dùng để hút thuốc lá không bằng kim loại 
quý, diêm, cái làm sạch tẩu thuốc lá, gạt tàn thuốc lá dùng cho người hút thuốc không 
làm bằng kim loại quý, dao cắt xì gà. 
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(210) 4-2011-07387 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) KT & G CORPORATION   (KR) 
100, Pyungchon-dong, Taedeog-ku, 
Taejon, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi, thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút 

thuốc lá, không làm bằng kim loại quý; đầu lọc thuốc lá; hộp đựng thuốc lá không làm 
bằng kim loại quý; túi đựng thuốc lá; bật lửa dùng để hút thuốc lá không làm bằng kim 
loại quý; diêm; cái làm sạch tẩu thuốc lá; gạt tàn thuốc lá dùng cho người hút thuốc 
không làm bằng kim loại quý; dao cắt xì gà.  

 
 

(210) 4-2011-07391 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Hợp tác xã thương mại và 
dịch vụ giao nhận vận tải 
Song Anh   (VN) 
19 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán phụ tùng ô tô; dịch vụ tư vấn điều hành thương mại; thông 

tin về thương mại; đánh giá công việc thương mại. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe ô tô, bảo dưỡng xe cộ và sửa chữa xe cộ; cho thuê thiết bị xây 
dựng. 

 
Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa; vận chuyển bằng taxi; vận chuyển hành khách; bao 
gói hàng hóa; cho thuê xe cộ; kho hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2011-07392 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ giao 
nhận vận tải Song Anh  (VN) 
79 đường số 1, khu Hiệp Ân. phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe ô tô, bảo dưỡng xe cộ, và sửa chữa xe cộ.  
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Nhóm 39: Du lịch lữ hành, vận chuyển bằng ô tô, vận chuyển bằng tàu thủy, vận chuyển 
bằng đường sắt, bao gói hàng hóa, cho thuê xe cộ, dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển hành 
khách. 

 
 

(210) 4-2011-07393 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ giao 
nhận vận tải Song Anh  (VN) 
79 đường số 1, khu Hiệp Ân, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: vật liệu xây dựng, thiết bị văn phòng, hàng kim khí điện 
máy, hàng trang trí nội thất, hàng nhựa gia dụng, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, luơng 
thực thực phẩm, hàng nông thủy hải sản, mua bán ô tô, dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe ô tô, bảo dưỡng xe cộ và sửa chữa xe cộ. 

 
Nhóm 39: Du lịch lữ hành, vận chuyện bằng ô tô, vận chuyển bằng tàu thủy, vận chuyển 
bằng đường sắt, bao gói hàng hóa, cho thuê xe cộ, dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển hành 
khách. 

 
 

(210) 4-2011-07395 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  
(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-07396 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  
(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 
 

(210) 4-2011-07397 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 19.3.8; 3.4.18; A5.3.14; 24.5.1; 24.17.18
(591) Xanh, trắng, ghi, đen. 
(731) Phạm Ngọc Thắng  (VN) 

Số 3 ngõ 92 tổ 58, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông. 

 
 
 

(210) 4-2011-07400 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  
(VN) 
551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 
 

(210) 4-2011-07401 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  
(VN) 
551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2011-07403 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty TNHH quảng cáo dịch 

vụ thương mại P & N   (VN) 
Số 371 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm bằng kim loại như tay nắm tủ; khung kim loại dùng trong nội 

thất và trong xây dựng; khóa an toàn bằng kim loại (không dùng điện); chìa khoá an toàn 
bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; ray bằng kim loại. 

 
Nhóm 09: Khóa điện tử. 

 
Nhóm 11: Bếp ga; bếp từ chạy điện; vòi chậu rửa bát; điều hoà nhiệt độ; máy hút khói và 
khử mùi chạy điện; chậu rửa bát bằng inox (gắn cố định). 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất bằng gỗ như giường, tủ quần áo, tủ bếp, ghế sô-pha, bàn, ghế, 
kệ gỗ; đồ nội thất bằng kim loại như bàn, ghế, tủ, giường. 

 
Nhóm 21: Thiết bị để giữ giấy vệ sinh, thanh treo khăn; kệ kính và giá để xà phòng tắm 
không làm bằng kim loại quý; thùng đựng rác; rổ phi kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu chăn, ga, gối, đệm, ghế sô-pha, các sản phẩm 
trang trí nội thất, phụ kiện bếp, vật liệu xây dựng; dịch vụ quảng cáo thương mại. 

 
 

(210) 4-2011-07404 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại điện tử An Phú 
Cảnh  (VN) 
75/15/8A đường TL28, tổ 13, KP 3B, 
phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; ampli (bộ khuyếch đại âm thanh); đầu đọc đĩa CD, VCD, DVD.  
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(210) 4-2011-07407 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 
INC.   (US) 
Neenah, Wisconsin 54956, USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị phẫu thuật; thiết bị y tế cụ thể là thiết bị truyền dạng nén dùng một 

lần để truyền hóa chất trị liệu vào tĩnh mạch cho bệnh nhân điều trị ngoại trú. 
 
 
 

(210) 4-2011-07409 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.22; 5.5.19; 26.11.3; 25.7.25 
(591) Tím, tím hồng nhạt, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H du lịch 
thương mại và dịch vụ Hoa 
Anh Đào  (VN) 
Số 258 Trần Phú, phường Ba Đình, thành 
phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức cuộc du lịch; vận tải bằng ô tô; vận tải bằng xe buýt; vận tải 

bằng taxi.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê. 
 
 
 

(210) 4-2011-07410 (220) 21.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.5 
(591) Đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H KANDO  (VN) 
Số 430 Trần Phú, phường Ba Đình, thành 
phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị máy tính, viễn thông; mua bán thiết bị điện cơ, điện tử, điện 

lạnh.  
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(210) 4-2011-07411 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.5.5; 5.7.21 
(591) Cà phê. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Cà Phê Chồn  (VN) 
32 đường số 1A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 
 
 

(210) 4-2011-07412 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.11.3 
(591) Tím, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Cà Phê Chồn  (VN) 
32 đường số 1A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 
 
 

(210) 4-2011-07413 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.5.5; 5.7.21 
(591) Cà phê. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Cà Phê Chồn   (VN) 
32 đường số 1A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
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(210) 4-2011-07414 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ  (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-07415 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 
(210) 

 
4-2011-07416 

 
(220) 

 
22.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-07417 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
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(210) 4-2011-07418 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-07420 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện 
Nguyễn Thanh Vân  (VN) 
33 G-11 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07421 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện 
Nguyễn Thanh Vân   (VN) 
33 G-11 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07422 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.3; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ nông 
nghiệp Nam Phát Lâm Đồng  
(VN) 
Số 164 thôn Phú Lộc, xã Phú Hội, huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 31: Rau, hoa, củ quả tươi; hạt giống; cây giống; con giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán hạt giống, cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp, máy móc nông 
cụ, vật liệu xây dựng, xăng dầu, than đá.  
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(210) 4-2011-07424 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.15; 26.2.7 
(591) xanh lá cây, vàng, nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Hữu Hiện   (VN) 
ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu 
Thành, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 31: Quả nhãn tươi.  

 
 

(210) 4-2011-07425 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.11.3; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Giang Mây Việt   (VN) 
Số 181B, tỉnh lộ 870B, ấp 1, xã Trung 
An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Cây mây khô, cây tre khô (dùng để trang trí).  

 
 

(210) 4-2011-07426 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.6; 5.7.21; A5.7.23; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thiên 
Long   (VN) 
Số 277/1 đường 30 Tháng 4, phường 4, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo chuối.  

 
 

(210) 4-2011-07427 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.21; A5.7.23; 26.1.6; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thiên 
Long    (VN) 
Số 277/1 đường 30 Tháng 4, phường 4, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1442 

(511)   Nhóm 30: Kẹo dừa, kẹo chuối, bánh phồng.  
 
 

(210) 4-2011-07428 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Phúc Lâm  (VN) 
33/58 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm kim loại dùng trong xây dựng, khung kim loại dùng cho xây dựng, cấu 

kiện bằng kim loại dùng trong xây dựng, chi tiết kim loại dùng cho xây dựng. 
 

Nhóm 09: Bảng điều khiển điện, tủ phân phối điện, bảng phân phối điện, bảng điều 
khiển phân phối điện, thiết bị phân phối điện tự động. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, xí nghiệp xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng và 
sửa chữa máy móc, xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-07430 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2; A5.11.13 
(591) Xanh lá cây, xám nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Xuân Mược  (VN) 
Công ty TNHH thương mại Ninh Bình, 
54 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh 
Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa sức khỏe, dịch vụ tắm hơi. 

 
 

(210) 4-2011-07431 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Trần Thị Thúy  (VN) 
Công ty TNHH Long Thúy Đằng, 54 
Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Bình, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa sức khỏe, dịch vụ tắm hơi. 
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(210) 4-2011-07432 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.11.5; 26.4.3; 26.11.3; A26.11.12; 
26.13.1 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, tím, xanh da trời, 
trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Hương  (VN) 
HTX liên doanh nấm Yên Khánh, 52 
Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Bình, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 31: Nấm cục tươi, nấm tươi, sợi nấm để nhân giống. 

 
 

(210) 4-2011-07435 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Đen, trắng, xám, hồng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ An Toàn 
Sống  (VN) 
371/25 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su dùng trong việc phòng tránh thai.  

 
 

(210) 4-2011-07436 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) SAZABY LEAGUE, Ltd.   (JP) 
No. 49-13, Motoyoyogi-cho, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón.  

 
 

(210) 4-2011-07437 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  
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(210) 4-2011-07438 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25; 26.5.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Duẩn  (VN) 
127 đường 37, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách dành cho phụ nữ, túi sách học sinh, cặp sách học sinh, ba lô, túi xách 

tay, túi du lịch. 
 
 

(210) 4-2011-07439 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Duẩn  (VN) 
127 đường 37, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách dành cho phụ nữ, túi sách học sinh, cặp sách học sinh, ba lô, túi xách 

tay, túi du lịch. 
 
 

(210) 4-2011-07440 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Duẩn   (VN) 
127 đường 37, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách dành cho phụ nữ, túi sách học sinh, cặp sách học sinh, ba lô, túi xách 

tay, túi du lịch. 
 
 

(210) 4-2011-07441 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.7.23; 2.7.13; 2.7.25; 2.1.20 (540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Duẩn   (VN) 
127 đường 37, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách dành cho phụ nữ, túi sách học sinh, cặp sách học sinh, ba lô, túi xách 

tay, túi du lịch. 
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(210) 4-2011-07442 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 25.5.25; 1.15.23 (540) 

 

(731) Daonh nghiệp tư nhân thương 
mại và dịch vụ An Dân  (VN) 
79B, Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là: cửa, vách ngăn, tấm trần nhà làm 

bằng nguyên liệu nhựa.  
 
 

(210) 4-2011-07443 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn thiết kế xây dựng 
Đông A Tích Hợp  (VN) 
229/4 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-07445 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM   (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, thị 
xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-07446 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM   (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, thị 
xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2011-07447 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại.  
 
 
 

(210) 4-2011-07448 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại.  
 
 
 

(210) 4-2011-07449 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại.  
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(210) 4-2011-07450 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Xanh rêu, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VINAMASK  (VN) 
Số 9, ngõ 39, phố Đại Đồng, phường 
Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Quả quất dầm đường (rắc đường kính). 

 
 

(210) 4-2011-07451 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.2.7; 18.2.1; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Polycom Việt 
Nam   (VN) 
Phòng 202, khu VP NCC, 87 Láng Hạ, 
Thành Công, Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn; chất chiết ra từ thịt, hoa quả và rau đã được bảo 

quản, đông lạnh, sấy khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông (thạch), mứt ướt, mứt quả 
ướt; trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm; cà phê và đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh mỳ; 
bánh ngọt; chế phẩm từ ngũ cốc; sôcôla và đồ uống trên cơ sở sôcôla; bột mỳ cho thực 
phẩm; bánh quy; kẹo viên.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga và đồ uống không có cồn khác; 
nước uống từ hoa quả và nước ép hoa quả; xi rô và chế phẩm dùng làm đồ uống.  

 
Nhóm 33: Rượu, đồ uống có chứa cồn, cốc tai, nước ép trái cây có cồn. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu các sản phẩm (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để 
họ dễ xem và mua các loại sản phẩm này từ cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bán buôn, cửa 
hàng chuyên phân phối, siêu thị, cửa hàng bách hóa, trên internet hoặc từ cuốn sách giới 
thiệu các mặt hàng cần bán thông qua đường bưu điện hoặc phương tiện truyền thông 
khác; dịch vụ lựa chọn cho người khác hàng hóa cần mua và lựa chọn nơi cung cấp dịch 
vụ phụ vụ mục đích kinh doanh cho người khác; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; truyền bá 
(phổ biến) các ấn phẩm quảng cáo; biên soạn và hệ thống các thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên.  

 
Nhóm 43: Cửa hàng phục vụ cà phê, đồ uống tại chỗ, nhà hàng, dịch vụ phục vụ ăn uống 
tại chỗ , khách sạn, dịch vụ khách sạn.   
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(210) 4-2011-07452 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1; 25.1.25; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
Hồng Đức  (VN) 
1F14 tập thể Tổng Cục II, xã Xuân Đỉnh, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; dịch vụ giám sát xây dựng 

công trình; xây dựng; khai thác mỏ.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc, thiết kế quy hoạch đô thị; thiết kế hệ thống cấp 
thoát nước đô thị, thiết kế tổng thể mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất công trình xây 
dựng, nghiên cứu địa chất. 

 
 
 

(210) 4-2011-07454 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đồng Đội  (VN) 
24/17A đường Lê Lai, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng máy nén khí, mua bán bộ lọc dầu, bộ tách dầu, bộ lọc gió, 

dầu máy nén khí.  
 
 
 

(210) 4-2011-07455 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, xanh đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Hồng  (VN) 
52 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh 
Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa sức khỏe, dịch vụ trang điểm, dịch vụ xăm hình, làm tóc. 
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(210) 4-2011-07456 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Sùng  (VN) 
54 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh 
Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa sức khỏe, dịch vụ tắm hơi, nhà nghỉ dưỡng bệnh, chăm sóc sức 

khỏe.  
 
 

(210) 4-2011-07457 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.3; 25.1.6 
(591) Vàng chanh, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Dậu  (VN) 
54 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh 
Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ du lịch, dịch vụ quầy bar. 

 
 

(210) 4-2011-07458 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Mạnh Tiến  (VN) 
54 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh 
Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 37: Cho thuê xe ủi đất, thông tin về xây dựng, cho thuê thiết bị xây dựng, cho thuê 

máy đào xúc, khai thác mỏ. 
 
 

(210) 4-2011-07460 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; A25.7.21 
(591) Vàng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ văn 
hóa Thiên Vương  (VN) 
36 đường Cao Triều Phát, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán sách, báo.  
 
 

(210) 4-2011-07462 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Quân 
Việt  (VN) 
243/9/20 đường Tô Hiến Thành, phường 
13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính, camera (máy quay phim), máy fax, điện thoại, màn hình, loa phóng 

thanh.  
 
 

(210) 4-2011-07463 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.11.11; A3.11.24; 2.5.2; A2.5.23 
(591) Vàng, da cam, xanh da trời, nâu, đỏ, đen, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần Meotis Việt 

Nam   (VN) 
Kiot 3, nơ 9 khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-07464 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.11.11; A3.11.24; A5.1.5; 5.3.20 
(591) Vàng, da cam, xanh lá cây, đỏ, nâu, đen, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần Meotis Việt 

Nam   (VN) 
Kiot 3, nơ 9 khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-07466 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Đông á Châu  
(VN) 
Thông Quảng Phú, thị trấn Phú Mỹ, 
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 

 
 
 

(210) 4-2011-07467 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.1; 26.13.25 
(731) HERCULES INCORPORATED   (US) 

Hercules Plaza, 1313 North Market 
Street, Wilmington, Delaware 19894-
0001, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất và hợp chất hóa học được sử dụng để làm chất phủ trong việc sản 

xuất dược phẩm và chất bổ sung dinh dưỡng.  
 
 
 

(210) 4-2011-07468 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
QTH   (VN) 
Số 26, BT 11, khu đô thị Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc tân dược dùng đề điều trị cho người; chế phẩm dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2011-07469 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
QTH    (VN) 
Số 26, BT 11, khu đô thị Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc tân dược dùng đề điều trị cho người; chế phẩm dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-07470 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Thương mại 
QTH    (VN) 
Số 26, BT 11, khu đô thị Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc tân dược dùng đề điều trị cho người; chế phẩm dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-07471 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.12; 24.11.15; 5.7.3; 25.1.25; 24.1.1
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ Bình An   (VN) 
125 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  

 
 

(210) 4-2011-07472 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 
thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-07473 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật, cá, thịt, gia cầm.  

 
 

(210) 4-2011-07474 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia 
cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước khoáng, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-07475 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 
 
(210) 

 
4-2011-07476 

 
(220) 

 
22.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP    (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07477 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP    (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07478 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP    (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07479 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP    (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07480 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP    (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07481 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP    (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07482 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SDB Việt Nam  
(VN) 
Số 6-8, Đoàn Văn Bơ, phường 09, quận 
04, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2011-07483 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.8; A25.7.2; 26.4.9; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, đỏ, ghi xám, 

đen. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ xây 

dựng thương mại Phúc Thành 
Phát  (VN) 
726 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 
Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng: giám sát việc điều hành xây dựng công 

trình, cho thuê thiết bị xây dựng, xí nghiệp xây dựng; khai thác mỏ; lắp đặt và sửa chữa 
kho hàng. 

 
 
 

(210) 4-2011-07485 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.3.3 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
dịch vụ Nguyễn Hà  (VN) 
52 lầu 1, cư xá Bình Thới, đường số 9, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa mâm, lưỡi cưa vòng, đá mài (bộ phận của máy móc).  
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(210) 4-2011-07486 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A11.3.4 
(591) Tím, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Ngọc Cẩm  (VN) 
Thôn Đức Vinh, xã Đức Mạnh, huyện 
§¨k Mil, tỉnh §¨k Nông 

 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, chè (trà), ca cao, gạo, hạt điều, tiêu.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-07487 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Mạnh Toàn   (VN) 
Số 29 ngõ 351 đường Lĩnh Nam, phường 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; mũ (nón); cà vạt (thuộc về trang phục quần 

áo); khăn quàng cổ (thuộc về trang phục quần áo); găng tay (thuộc về trang phục quần 
áo).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, hàng may mặc, phụ kiện dùng cho ngành may, đồ 
đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng, khăn quàng cổ, ca vát, dịch vụ đại lý quần áo, hàng may 
mặc, phụ kiện dùng cho nghành may, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng, khăn quàng cổ, 
ca vát, dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu hàng hoá, dịch vụ xuất nhập khẩu quần áo, hàng may 
mặc, phụ kiện dùng cho nghành may, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng, khăn quàng cổ, 
ca vát.  
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(210) 4-2011-07490 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và thương mại Thành 
Lợi   (VN) 
Số 6A, ngõ 965 đường Giải Phóng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải. 

 
 

(210) 4-2011-07494 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.7.10; A3.7.24; 24.17.5; 24.13.1 
(591) Xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Việt  
(VN) 
Số 89 đường D11, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực dùng cho mục đích giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

uống hoa quả, nước ngọt.  
 
 

(210) 4-2011-07496 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật Hà 

Giang   (VN) 
367/16 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện chiếu sáng; điều hoà không khí; máy tạo hơi nước chạy bằng điện; 

máy sấy khô chạy bằng điện; quạt thông gió; nồi cơm (thiết bị nấu ăn bằng điện).  
 

Nhóm 17: Cao su tổng hợp; nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); a-mi-ăng; mi ca (thô hoặc 
bán thành phẩm); ống mềm bằng nhựa (không bằng kim loại dùng để dẫn nước); màng 
mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao gói.  
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cấu kiện bê tông đúc sẵn dùng trong xây 
dựng; ống cứng đúc sẵn dùng trong xây dựng; atfan (nhựa đường); xi măng; thạch cao 
(dùng trong xây dựng).  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; san lắp và chuẩn bị mặt bằng 
cho các công trình xây dựng; sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt thiết bị điện nước, đường ống 
dẫn cho các công trình xây dựng; lắp đặt hệ thống thông gió cho các công trình xây 
dựng; trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế trang 
trí công trình xây dựng).  

 
 
 

(210) 4-2011-07499 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 24.9.1; 25.1.6 
(591) Đen, da cam. 
(731) Xí nghiệp tập thể Thành Vinh  

(VN) 
Số 88 Tam Bạc, phường Phạm Hồng 
Thái, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm lò xo; đệm mút; đệm bông ép; gối.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga phủ đệm.  
 
 
 

(210) 4-2011-07500 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 8.7.5; 11.3.5; 19.9.1 
(591) Đen, tím, xanh lá cây, đỏ, hồng, vàng, 

nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

thực phẩm Việt Nam   (VN) 
913 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 
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(210) 4-2011-07501 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 19.9.1; 11.3.5; 8.7.5 
(591) Đen, tím, xanh lá cây, đỏ, hồng, vàng, 

nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

thực phẩm Việt Nam   (VN) 
913 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền.  

 
 
 

(210) 4-2011-07502 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 19.9.1; 11.3.5; 8.7.5 
(591) Đen, đỏ, vàng, hồng, xanh lá cây, tím. 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

thực phẩm Việt Nam    (VN) 
913 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền.  

 
 
 

(210) 4-2011-07504 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 
1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ngọt có chứa vitamin C không dùng cho mục đích y tế; đồ uống không 

cồn có cacbonat; nước ngọt; đồ uống (chất lỏng giống nước còn lại sau khi sữa chua đã 
đông lại); bia; nước khoáng (đồ uống), nước có ga và đồ uống không chứa cồn; đồ uống 
hoa quả (không chứa cồn) và nước ép trái cây; xi-rô và chế phẩm để làm đồ uống. 
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(210) 4-2011-07505 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.3; A1.1.10; 7.1.14; 15.7.1 
(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt, xanh 

dương đậm, xanh lá cây đậm, xanh xám, 
nâu, vàng, đỏ, trắng. 

(731) Ban quản lý khu kinh tế tỉnh 
Kiên Giang   (VN) 
Số 531 Nguyễn Trung Trực, phường An 
Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh.  

 
 
 

(210) 4-2011-07508 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.7.2; 2.7.16 
(591) Tím, đen, trắng. 
(731) DONG GUAN SHI WEN BANG MAO 

ZHI PIN CO., LTD.   (CN) 
No. 56 Cun Xing Yuan Er Lu, Song Bai 
Lang Alley, Da Lang, Dongguan City, 
China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); quần áo lót bằng vải lanh; áo lót bó thân của phụ nữ; 

trang phục khiêu vũ: khăn choàng; quần lót dài.  
 
 
 

(210) 4-2011-07509 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, đen, trắng, xám. 
(731) Nguyễn Thành Triết   (VN) 

122A Trường Sa, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 
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(210) 4-2011-07520 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 
62, Lãn Ông, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 06: Bu lông; bản lề bằng kim loại; khóa bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; ghim 

(đồ ngũ kim); đinh vít bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2011-07523 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.13.1 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại sơn Visipec   (VN) 
Số 21, ngách 72/73/30 Quan Nhân, Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn quét tường. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 
 

(210) 4-2011-07524 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.3.15; A5.1.5; 26.1.2; 13.1.6 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ Điện Sáng  (VN) 
195/23 Tô Ngọc Vân, khu phố 1, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện; bóng đèn điện; đèn điện chiếu sáng; đèn đường; đui đèn chiếu sáng 

có gắn bộ chuyển đổi nguồn điện đi kèm với bóng đèn LED; đèn chiếu sáng LED dạng 
ống dài.  
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(210) 4-2011-07525 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Nguyễn Xuân Minh   (VN) 
Số 10, phố Nhà Hỏa, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim và các chương trình phát thanh, truyền hình; dàn dựng các 

chương trình phát thanh và truyền hình; biên tập các chương trình phát thanh, truyền 
hình; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; tổ chức 
hội thảo; xuất bản tạp chí, sách, báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hóa.  

 
 
 

(210) 4-2011-07526 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Nguyễn Xuân Minh    (VN) 
Số 10, phố Nhà Hỏa, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim và các chương trình phát thanh, truyền hình; dàn dựng các 

chương trình phát thanh và truyền hình; biên tập các chương trình phát thanh, truyền 
hình; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; tổ chức 
hội thảo; xuất bản tạp chí, sách, báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hóa.  

 
 
 

(210) 4-2011-07527 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Nguyễn Xuân Minh    (VN) 
Số 10, phố Nhà Hỏa, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội    

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim và các chương trình phát thanh, truyền hình; dàn dựng các 

chương trình phát thanh và truyền hình; biên tập các chương trình phát thanh, truyền 
hình; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; tổ chức 
hội thảo; xuất bản tạp chí, sách, báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hóa.  
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(210) 4-2011-07528 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Nguyễn Xuân Minh    (VN) 
Số 10, phố Nhà Hỏa, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội    

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim và các chương trình phát thanh, truyền hình; dàn dựng các 

chương trình phát thanh và truyền hình; biên tập các chương trình phát thanh, truyền 
hình; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; tổ chức 
hội thảo; xuất bản tạp chí, sách, báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hóa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07529 (220) 22.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Nguyễn Xuân Minh    (VN) 
Số 10, phố Nhà Hỏa, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim và các chương trình phát thanh, truyền hình; dàn dựng các 

chương trình phát thanh và truyền hình; biên tập các chương trình phát thanh, truyền 
hình; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; tổ chức 
hội thảo; xuất bản tạp chí, sách, báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hóa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07540 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; A26.11.9 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cao su Hà 
Nội    (VN) 
Thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại.  
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(210) 4-2011-07541 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.9; 26.3.23; A1.1.10 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cao su Hà 
Nội    (VN) 
Thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại.  

 
 

(210) 4-2011-07542 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.9; 26.3.23; A1.1.10 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cao su Hà 
Nội    (VN) 
Thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại.  

 
 

(210) 4-2011-07543 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.9; 26.3.23 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cao su Hà 
Nội    (VN) 
Thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại.  

 
 

(210) 4-2011-07544 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.9; 26.3.23 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cao su Hà 
Nội    (VN) 
Thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại.  
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(210) 4-2011-07545 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.9; 26.3.23 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cao su Hà 
Nội    (VN) 
Thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07546 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.9; 26.3.23; A1.1.10 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cao su Hà 
Nội    (VN) 
Thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07547 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.11.3; A26.11.12; 26.2.7; 25.7.20; 
1.15.23 

(591) Đỏ, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Số 5 - Quốc 
Gia  (VN) 
Số 09 phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tranh tụng; dịch tư vấn luật trong lĩnh vực dân 

sự, đầu tư thương mại, doanh nghiệp, lao động và hợp đồng, dịch vụ trọng tài trong lĩnh 
vực tranh chấp thương mại và dân sự, dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ, dịch vụ nghiên cứu 
về pháp lý; dịch vụ tư vấn về bản quyền tác giả.  
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(210) 4-2011-07548 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; 3.7.17; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Hoa 
Việt và Quà Tặng  (VN) 
Phòng 601- nhà N2F, khu đô thị Trung 
Hoà- Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa tự nhiên; hoa khô dùng để trang trí.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07549 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1; 9.9.1; A9.9.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Nam  (VN) 
Tổ 4, ấp 4, Suối Dây, huyện Tân Châu, 
tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại giày dép. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07560 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH thương mại Tiến 

Anh   (VN) 
Số 10, ngõ 29, Thụy Khuê, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, ống kim loại, ống đồng. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại, ống kim loại, ống đồng.  
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(210) 4-2011-07561 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh da trời nhạt, 

xanh da trời đậm, vàng, vàng nhạt, vàng 
đậm, xanh lá cây. 

(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh dịch vụ thương mại 
tổng hợp Kim Thanh   (VN) 
K123/39 Cù Chính Lan, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 31: Nấm giống, nấm tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán nấm tươi, nấm đã chế biến. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07562 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 7.1.24; 24.15.1; 7.3.2; 7.3.11 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư và xây dựng Triều 
Ngân   (VN) 
90 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác, phụ tùng ô tô và các bộ phận phụ trợ của 

xe ô tô và xe có động cơ khác, kính, sơn; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
khai khoáng, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng; buôn bán vật liệu xây dựng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, công trình công ích; lắp đặt hệ 
thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí và hệ thống xây dựng 
khác; bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe có động cơ khác, máy móc và thiết bị. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe có động cơ; vận tải hàng hóa bằng ô tô; vận tải hành khách.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1469 

(210) 4-2011-07565 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất nước mắm 
Hoàng Ngư   (VN) 
Lô A12b, khu chế biến nước mắm giai 
đoạn 2, phường Phú Hài, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm các loại.  

 
 

(210) 4-2011-07566 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.3; A24.15.11; 26.4.9; 21.1.17 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư xây dựng tổng hợp Miền 
Nam  (VN) 
12 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, mua bán thiết bị điện (máy phát điện, dây cáp 

điện, động cơ điện).  
 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, giám sát đíều hành công việc 
xây dựng công trình, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, tư vấn thiết kế nội thất, thiết kế kiến trúc công trình dân 
dụng và công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-07567 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.3; A24.15.11; 26.4.9; 21.1.17 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư xây dựng tổng hợp Miền 
Nam   (VN) 
12 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, mua bán thiết bị điện (máy phát điện, dây cáp 

điện, động cơ điện).   
 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, giám sát đíều hành công việc 
xây dựng công trình, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.   
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Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, tư vấn thiết kế nội thất, thiết kế kiến trúc công trình dân 
dụng và công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-07580 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
sản xuất thương mại và dịch 
vụ ¸ - Âu  (VN) 
Số 195, phố Trần Cung, xã Cổ Nhuế, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa. 
 
 

(210) 4-2011-07582 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 19.7.1 
(591) Xanh đen, ghi xám, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại - dịch vụ Kim Vĩnh Phát  
(VN) 
46 Phan Xích Long, phường 3, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa (dầu thơm) dùng cho xe ô tô. 

 
 

(210) 4-2011-07584 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.2; 7.3.2 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

hạ tầng và bất động sản Thái 
Bình Dương  (VN) 
31/21 Kha Vạn Cân, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 19: Cửa và cửa sổ (không bằng kim loại); vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
 
 
 

(210) 4-2011-07585 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Quốc Tế Hoàng 

Nam   (VN) 
140 đường 3/2 phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà, văn phòng, ki ốt, quản lý bất động sản; 

tư vấn đầu tư về mặt tài chính để xây dựng cơ sở hạ tầng. 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-07586 

 
(220) 

 
25.04.2011 

  (441) 27.06.2011 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại dịch vụ Vạn Lộc  (VN) 
8N-8O-8P đưòng 3/2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán rượu (bar). 

 
 
 

(210) 4-2011-07587 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 
Vàng  (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng. 
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(210) 4-2011-07588 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.1.1; 2.3.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Chu Tước  
(VN) 
233/6 đường TL 19, khu phố 3B, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón mũ; tất (vớ).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07589 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Hộ kinh doanh Hào Vi  (VN) 
133/7 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; sữa tắm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07600 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 6.1.2; 5.5.16; A5.5.20; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Suối 
Trong  (VN) 
Số 401, tổ 12, ấp An Mỹ, xã An Hòa, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 32: Nước đóng chai; nước đóng bình. 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1473 

(210) 4-2011-07602 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Cơ sở Việt Hương  (VN) 
29 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước tẩy trắng nhà vệ sinh, dầu gội đầu, nước rửa chén, nước hoa, 

sữa rửa mặt. 
 
 

(210) 4-2011-07603 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Cơ sở Việt Hương  (VN) 
29 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước tẩy trắng nhà vệ sinh; dầu gội đầu, nước rửa chén, nước hoa, 

sữa rửa mặt. 
 
 

(210) 4-2011-07604 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Nguyễn Đình Cảm  (VN) 
284 Trường Chinh, phường Trà Bá, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-07605 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 15.7.1; 26.15.25; 26.13.25 
(591) Đen, xanh lá cây, xám. 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ công nghệ kỹ thuật 
Vi Cam  (VN) 
459 Bà Hạt, phường 8, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 28: Mồi câu giả.  
 
 

(210) 4-2011-07606 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.2 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 

cam. 
(731) Lê Xuân Chiểu  (VN) 

42A, đường Yên Đỗ, phường Yên Đỗ, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm. 
 
 

(210) 4-2011-07607 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.3; 4.3.20 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH áo cưới Thiên 
Đường  (VN) 
A3, Châu Thới, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh, quay phim nghệ thuật.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới.  
 
 

(210) 4-2011-07608 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.17.5; A24.17.9 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thời trang Kim Vân  
(VN) 
35/21/B2 Trần Đình Xu, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẳn.  
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(210) 4-2011-07609 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 26.13.25 
(591) Xanh tím, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Thiện   (VN) 
43 thôn 15, xã Hòa Khánh, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hòa tan, chè (trà).  

 
 

(210) 4-2011-07620 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Trần Văn Ngoan  (VN) 
Số 1080, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện 
Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn ướt (chất liệu vải).  
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước ép trái cây.  
 
 

(210) 4-2011-07621 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị   (VN) 
122 Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 

(210) 4-2011-07622 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị   (VN) 
122 Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
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(210) 4-2011-07623 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị   (VN) 
122 Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 

(210) 4-2011-07624 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị    (VN) 
122 Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 

(210) 4-2011-07625 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị    (VN) 
122 Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 

(210) 4-2011-07626 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị    (VN) 
122 Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
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(210) 4-2011-07627 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.23; 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị    (VN) 
122 Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 

(210) 4-2011-07628 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị    (VN) 
122 Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 

(210) 4-2011-07629 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị    (VN) 
122 Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 

(210) 4-2011-07640 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị    (VN) 
122 Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
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(210) 4-2011-07641 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị     (VN) 
122 Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 

(210) 4-2011-07642 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị     (VN) 
122 Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 

(210) 4-2011-07643 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị     (VN) 
122 Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 

(210) 4-2011-07644 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị     (VN) 
122 Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
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(210) 4-2011-07645 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị     (VN) 
122 Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07646 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19, khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07647 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 
B18-19, khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07648 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07649 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07660 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07661 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07662 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07665 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.5.1; 24.15.1 
(591) Xanh tím, đỏ cờ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tô Lịch  (VN) 
Lô A2 - CN5, cụm công nghiệp vừa và 
nhỏ Từ Liêm, xã Xuân Phương, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy. 
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(210) 4-2011-07666 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch - 
thương mại và xây dựng Trân 
Châu  (VN) 
Khu phố Hải Tân, thị trấn Phước Hải, 
huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-07667 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
VICTORY  (VN) 
998 liên tỉnh lộ 25B, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-07668 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Trần Hữu Nguyên  (VN) 
2/8A Nơ Trang Long, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Nến thắp sáng (đèn cầy).  

 
 

(210) 4-2011-07680 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) AVENTISUB II INC.  (US) 
3711 Kennett Pike, Suite 200, 19807 
Greenville, Delaware, United States Of 
America  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước súc miệng và kem đánh răng.  
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(210) 4-2011-07686 (220) 25.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.16; 25.1.25; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nét Đẹp Việt 
Nam  (VN) 
Số 265, đường Trần Đăng Ninh, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07687 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.1.11; 2.1.1; 8.7.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc Quang - 
Hồng Anh  (VN) 
47C3 Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07688 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh dương, 

xanh dương đậm, trắng, hồng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Thanh Tuấn   (VN) 
135/37/43 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón);  tất (vớ).. 
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(210) 4-2011-07689 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Thanh Tuấn   (VN) 
135/37/43 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón), tất (vớ). 

 
 

(210) 4-2011-07700 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A25.7.6; A25.7.7 (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thiết 
bị nhà bếp, thiết bị điện Nhuận 
Phó   (VN) 
Đường Tiểu Hà, thôn An Khoái, xã Phúc 
Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu ăn; thiết bị & dụng cụ để nấu nướng dùng điện (xoong, chảo); dụng 

cụ nấu nướng dùng điện; máy hút mùi dùng cho nhà bếp; bình nước nóng cho nhà tắm 
(thiết bị cung cấp nước nóng); bóng đèn điện.  

 
 

(210) 4-2011-07702 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12; 1.7.6; 26.1.4; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Bình Tây  (VN) 
Số 30, ngõ 79, tổ 13, phường Kiến Hưng, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Quặng crom, crom, quặng sắt, kim loại dạng bột, quặng kim loại, vật liệu xây 

dựng chịu nhiệt bằng kim loại.  
 

Nhóm 16: Bản in litô màu, sản phẩm của ngành in, bìa kẹp hồ sơ, kẹp dùng cho mục 
đích văn phòng, bản in đồ hoạ: lớp phủ dùng cho ngành in (không bằng vải).  

 
Nhóm 19: Xi măng, cọc bằng xi măng, cấu kiện xây dựng bằng bê tông, gạch, xi măng 
magie, tấm xi măng.  

 
Nhóm 35: Bán buôn xi măng, vật liệu xây dựng, quặng kim loại.  
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Nhóm 37: Xây dựng, xây dựng cảng, bến tàu, phá các công trình xây dựng, dịch vụ 
chống ẩm, cho thuê thiết bị xây dựng, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt và sửa 
chữa thang máy. 

 
Nhóm 39: Vận tải: vận tải bằng ô tô, vận tải bằng tàu thuỷ, vận tải hàng hải, vận tải 
đường sông, vận chuyển hành khách, vận chuyển đồ đạc.  

 
 

(210) 4-2011-07703 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.2; A26.3.6; 18.3.21 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ môi giới bất động sản 
Đông Nam  (VN) 
352 Cao Thắng (nối dài), phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; hãng bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-07704 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.2.7; A26.11.12; 1.7.6 
(591) Cam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thép Đức Nguyên   (VN) 
488 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 
Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn sắt thép. 

 
 

(210) 4-2011-07705 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Âm nhạc Thế 
giới  (VN) 
332/19 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề, cụ thể là dạy đàn, dịch vụ giáo dục và đào tạo. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1486 

(210) 4-2011-07706 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 5.7.3; 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, vàng tươi. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Khánh  (VN) 
80-82 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 

(210) 4-2011-07707 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.15.14; A6.3.4; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại - xuất 
nhập khẩu Nhất Thiết   (VN) 
Đội 1 thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 
 

(210) 4-2011-07708 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH cà phê Gia Phát  
(VN) 
57/7K đường Tân Thới Nhất 1, khu phố 
6, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 
 

(210) 4-2011-07709 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Trắng, nâu, xanh dương, đỏ, xanh lá cây, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Gia Phát  
(VN) 
57/7K đường Tân Thới Nhất 1, khu phố 
6, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
 
 
 

(210) 4-2011-07720 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên á  (VN) 
567 Trần Huy Liệu, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni. 

 
 
 

(210) 4-2011-07721 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1; 3.7.17; 25.5.25 
(591) Ghi, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
và mỹ thuật Hợp Giang  (VN) 
6A /396 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: áo cưới (trang phục).  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm cô dâu; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 
 
 

(210) 4-2011-07722 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.19; A5.1.5; 5.5.3 
(591) Vàng cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
và mỹ thuật Hợp Giang  (VN) 
6A /396 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: áo cưới (trang phục).  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm cô dâu; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
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(210) 4-2011-07723 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Ba   (VN) 
Số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng 

dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-07724 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Ba   (VN) 
Số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng 

dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-07725 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A7.5.6; 7.5.10; 7.1.6; 6.1.2; A3.7.24 
(591) Vàng, đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại yến sào Miền 
Trung   (VN) 
140A Bình Thới, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm.   

 
 

(210) 4-2011-07726 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) MAX BIOCARE PTY LTD.   (AU) 
Suite 19, level 3, 299 Toorak Rd., South 
Yarra VIC 3141, AUSTRALIA  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-07729 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Kim Yến  (VN) 
Số 10 Vũ Chí Hiếu, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn đồ ngũ kim.  

 
 

(210) 4-2011-07732 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng và phụ gia LICOGI 13 - 
IMAG  (VN) 
Lô 44G, khu công nghiệp Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia bê tông (hóa chất). 
 

Nhóm 02: Sơn tường.  
 

Nhóm 19: Bột bả trát tường.  
 
 

(210) 4-2011-07740 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoàn mỹ Vo Ne  
(VN) 
647 C xa lộ Hà Nội, xã Bình Thắng, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-07741 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(591) Trắng, xám. (540) 

  

(731) Công ty TNHH hoàn mỹ Vo Ne  
(VN) 
647 C xa lộ Hà Nội, xã Bình Thắng, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng mỹ phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2011-07742 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

  
(591) Trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoàn mỹ Vo Ne  
(VN) 
647 C xa lộ Hà Nội, xã Bình Thắng, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng mỹ phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-07743 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ sản 
xuất Quang Huy  (VN) 
28 đường số 18, khu dân cư An Lạc Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại phụ tùng xe mô tô. 

 
 
 

(210) 4-2011-07745 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 25.1.25; A25.1.10 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại chế biến thực 
phẩm Phúc Đại Lợi    (VN) 
81-83 đường Lâm Hoành, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh xốp; bánh quy; bánh quy phủ sô cô la; bánh xốp phủ sô cô la.  
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(210) 4-2011-07746 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.1.2; A1.1.10; 1.15.24 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại chế biến thực 
phẩm Phúc Đại Lợi    (VN) 
81-83 đường Lâm Hoành, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh xốp; bánh quy; bánh quy phủ sô cô la; bánh xốp phủ sô cô la.  

 
 

(210) 4-2011-07747 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 9.1.10; A26.4.6 
(591) Trắng, vàng, xanh dương đậm, xám, 

cam, tím. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại chế biến thực 
phẩm Phúc Đại Lợi   (VN) 
81-83 đường Lâm Hoành, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh xốp; bánh quy; bánh quy phủ sô cô la; bánh xốp phủ sô cô la.  

 
 

(210) 4-2011-07748 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A5.5.20; 24.5.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại chế biến thực 
phẩm Phúc Đại Lợi    (VN) 
81-83 đường Lâm Hoành, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh xốp; bánh quy; bánh quy phủ sô cô la; bánh xốp phủ sô cô la.  
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(210) 4-2011-07749 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nhất Thịnh Phát   (VN) 
125 Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi nước; bồn tắm; bồn rửa mặt; bình đun nước nóng dùng cho nhà tắm; bàn 

cầu (bệ xí), bếp ga.  
 
 
 

(210) 4-2011-07761 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.2.3; 26.3.4; 10.3.7; A26.3.6 
(591) Vàng nâu, cam, nâu, xanh tím than, xanh 

lá cây, xanh dương nhạt, xanh dương 
đậm. 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất - xuất nhập 
khẩu I.M.E.E   (VN) 
91/7 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-07762 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 20.7.1; 7.3.11; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Trường đại học dân lập Hải 
Phòng  (VN) 
36 đường Dân Lập, phường Dư Hàng 
Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
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(210) 4-2011-07763 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 3.11.10; A26.11.13 
(591) Vàng cam, tím huế, đỏ cờ, vàng tranh, 

hồng phấn, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Đỗ Thị Hồng Hà   (VN) 
Nhà 22 hẻm 670/61/4 Ngô Gia Tự, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07765 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 24.15.21; 24.15.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vườn Đại Dương  (VN) 
271 - Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Cá đã róc xương và lạng; cá (không còn sống), cá được bảo quản; cá muối; cá 

đóng hộp; cá ngừ; tôm (không còn sống); tôm hùm (không còn sống); tôm rồng (không 
còn sống); tôm pandan (không còn sống); sò hến, tôm cua (không còn sống); tôm 
(không còn sống); tôm hùm có gai (không còn sống). 

 
Nhóm 31: Động vật sống; cá còn sống; trứng cá; tôm (sống); tôm cua (sống); tôm hùm 
(còn sống); tôm rồng (còn sống); sò hến; tôm cua (còn sống); tôm hùm có gai, sống; con 
trai (còn sống).  

 
Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống, mua bán hải sản chế biến.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý tòa nhà; cho thuê căn hộ; đánh 
giá bất động sản; đầu tư vốn; hãng bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; môi giới 
bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản).  

 
Nhóm 43: Nơi lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ ở khách sạn, dịch vụ khách 
sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; 
nhà nghỉ du lịch. 
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(210) 4-2011-07766 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.15.25 
(591) Xanh dương, trắng, xanh tím than. 
(731) CIMB GROUP SDN BHD   (MY) 

5th Floor, Bangunan CIMB, Jalan 
Semantan, Damansara Heights, 50490 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quan hệ công chúng, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu kinh doanh, thông tin 

kinh doanh, cung cấp các thông tin kinh doanh và tư vấn cho người tiêu dùng. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ chứng khoán 
và đầu tư; tất cả trong nhóm 36. 

 
Nhóm 38: Cung cấp phương tiện truy cập về các dịch vụ tài chính và thông tin tài chính 
thông qua máy tính từ xa và mạng máy tính toàn cầu, tất cả trong nhóm 38. 

 
 

(210) 4-2011-07767 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A1.5.3; 18.1.23; A18.1.9 
(731) Công ty TNHH Thiên Long 

Thuần Yến   (VN) 
Thôn 4, xã Mỹ Đồng, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Mô tơ điện; máy bơm nước; động cơ điện (ngoài loại dùng cho xe cộ)  
 

Nhóm 40: Đúc kim loại. 
 
 

(210) 4-2011-07769 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 
 
 

(210) 4-2011-07780 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07781 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP    (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07782 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP    (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07783 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP    (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07784 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP    (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07787 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 26.3.1 
(731) ARAYA INDUSTRIAL CO., LTD.  

(JP) 
12-12, 2-Chome, Minamisemba, Chuo-
ku, Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: Vành xe đạp, bánh xe đạp, vành xe mô tô, bánh xe mô tô.  
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(210) 4-2011-07801 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A17.2.2 
(591) Vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sống Sang  (VN) 
Tầng 22, tòa nhà Sailing Tower, số 
111A-Pasteur, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phồ Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý bán hàng hưởng hoa hồng, bán buôn cà phê, chè, đường, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến ngũ cốc, bột, tinh bột, đồ uống có cồn, 
đồ uống không có cồn (không hoạt động tại trụ sở).  

 
Nhóm 41: Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí, giáo duc thể thao và giải trí; tổ 
chức hoạt động của các câu lạc bộ thể thao, các cơ sở thể thao. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng 
thực hiện).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc, gội đầu; làm tóc.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07802 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A17.2.2; 25.12.1 
(591) Xanh biển, xanh da trời nhạt, trắng. 
(731) Phan Thanh Hương  (VN) 

Số nhà 093, đường Minh Khai, phường 
Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tranh đá quý. 
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(210) 4-2011-07803 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 1.5.1; 1.5.15 
(591) Xám, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thông tin và sáng tạo Tin 
Sáng   (VN) 
Nhà 3, công viên phần mềm Quang 
Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng; 

dịch vụ tiếp thị; dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế lên mạng internet; mua bán phần 
mềm tin học, biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính, hệ thống hóa thông tin 
vào cơ sở dữ liệu trong máy tính, quản lý tư liệu bằng máv tính, quản lý tệp tin máy tính.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07804 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

 

(731) Trần Văn Liêng  (VN) 
Số 4 Trần Doãn Khanh, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Ca cao; sô cô la. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07807 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 4.3.9; 4.3.7; 26.2.7 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương, vàng đậm. 
(731) Công ty TNHH Sài Gòn - Biên 

Hoà  (VN) 
220 đường Phan Trung, KP 7, phường 
Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.  
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(210) 4-2011-07809 (220) 26.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) 2.1.1; 2.3.1; A2.3.2; 26.4.3 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh  (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07852 (220) 27.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thành Đạt   (VN) 
49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07992 (220) 28.04.2011 
  (441) 27.06.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
& dịch vụ Tân Tân   (VN) 
Số 123, đường Trung Kính, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt, máy khoan, máy phát điện.  
 

Nhóm 09: Thiết bị thu phát, khuếch đại và tái tạo âm thanh, loa, đầu đọc đĩa, đầu 
karaoke, đầu thu hình kỹ thuật số.  

 
Nhóm 11: Nồi cơm điện, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, ấm điện, bình nước nóng 
chạy bằng điện, lò sưởi điện, lò vi sóng.  
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(210) 4-2011-08092 (220) 28.04.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, cam, đen, trắng. 
(731) Hợp tác xã dừa sáp hòa tân  

(VN) 
ấp Chông Nô II, xã Hòa Tân, huyện Cầu 
Kè, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
 
(511)   Nhóm 31: Dừa sáp (trái cây tươi). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08622 (220) 09.05.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Biển 
Loan  (VN) 
28 Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08745 (220) 10.05.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) PT. DEXA MEDICA,   (ID) 
Jl. Letjen Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang 30114, Indonesia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 279 tập a (06.2011) 

 

 
1501 

(210) 4-2011-09122 (220) 13.05.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09123 (220) 13.05.2011 
  (441) 27.06.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang   (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09561 (220) 19.05.2011 
  (441) 27.06.2011 

(531) A7.1.11; A7.1.9; 19.9.1; A19.9.3 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Hội sản xuất và kinh doanh 

rượu cần tỉnh Hòa Bình   (VN) 
Tổ 3, phường Phương Lâm, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu cần.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua và bán) sản phẩm rượu cần. 
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Phần v   
 

 

 
ĐƠN yêu cầu cấp giấy chứng nhận ĐĂNG Ký CHỈ DẪN ĐịA Lý 

 
Ngày công bố                         25.06.2011 

Số đơn                                      6-2011-00002  

Ngày nộp đơn                         18-5-2011 

Chủ đơn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai  

Địa chỉ                                      Số 1597 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai  

Chỉ dẫn địa lý                       Tân Triều 

Sản phẩm                                Quả bưởi 

Tóm tắt chất lượng,đặc thù   
 

*Bưởi Đường lá cam : 
- Cảm quan: có hình dạng quả lê thấp, trọng lượng trung bình từ 700g đến 

1.400g/quả. Vỏ quả mỏng, khi chín có màu vàng xanh và láng nhẵn. Vỏ 

quả dễ bóc tách. Tép múi màu vàng nhạt. Quả có từ 11,00 đến 13,67 múi. 

Tỷ lệ nước ép trung bình từ 52,80 đến 67,63%. Độ dày vỏ từ 1,00 đến 

18,67mm. Quả có từ 35 đến 107,5 hạt, hạt có hình dạng dài. Bưởi Đường lá 

cam có mùi thơm đặc trưng. Vị ngọt thanh đậm đà, không the, không đắng. 

- Chất lượng:  

+ Hàm lượng đường tổng số ≥ 8,5% 

+ Hàm lượng axit tổng số từ 0,50 đến 1,07% 

+ Độ Brix từ 9 đến 11% 

+Vitamin C từ 32 đến 56mg/100g 

+ Độ pH từ 3,63 đến 4,42 

+ Hàm lượng sắt từ 0,17 đến 0,3mg/100g 

+ Hàm lượng canxi từ 12 đến 23mg/100g 

* Bười ổi 

- Cảm quan: Bưởi ổi có dạng quả lê cao, hơi có núm ở đầu cuống gần 

giống với quả ổi. Trọng lượng trung bình từ 600 đến 750g/quả. Vỏ quả sần, 

mỏng, độ dày từ 6,00 đến 11,00mm. Vỏ quả khi chín có màu vàng nhạt, dễ 

bóc tách, thời gian bảo quản được lâu. Tép múi có màu vàng nhạt. Mùi 

thơm đặc trưng. Vị ngọt. Tỷ lệ nước ép quả từ 52,80 đến 56,83%. Quả có 

từ 103,50 đến 119,15 hạt. 

- Chất lượng: 

+ Hàm lượng đường tổng số từ 9,53% đến 12,03% 

+ Hàm lượng Axit tổng số từ 0,47 đến 0,87% 
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+ Độ Brix dao động trong khoảng 10,27 đến 12,53% 

+ Vitamin C tư 32,00 đến 46,97mg/100g 

+ Độ pH từ 4,41 đến 5,23 

+ Hàm lượng sắt từ 0,24 đến 0,32mg/100g 

+ Hàm lượng canxi từ 12,00 đến 22,00 mg/100g  

Khu vực địa lý Xã Bình Hòa, xã Tân Bình, xã Bình Lợi, xã Thiện Tân, xã Tân An thuộc 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
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Phần vI  
 

 đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký  
thiết kế bố trí  mạch tích hợp 

 
 

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn số:1037/QĐ-SHTT,  

    ngày 26.05.2011  

Số đơn: 7 – 2009 – 00001 

Ngày nộp đơn:  24/09/2009 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn số: 00001  

Ký hiệu /Tên thiết kế bố trí: VN8-01 

Chức năng: Vi xử lý          Cấu trúc: CMOS             Công nghệ: CMOS 

ảnh chụp/Bản vẽ thiết kế bố trí: gồm 06 trang lưu tại Hồ sơ Đơn số 7-2009-00001 

Chủ Giấy chứng nhận: 

Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (vn)                                                                                

Địa chỉ: phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Tác giả: Ngô Đức Hoàng (VN),  Nguyễn Thanh Nam (VN). 
 

    
 

   
                 

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn số:1038/QĐ-SHTT,  

ngày 26.05.2011  

Số đơn: 7 – 2009 – 00002 

Ngày nộp đơn:  24/09/2009 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn số: 00002  

Ký hiệu /Tên thiết kế bố trí: TH-7150 

Chức năng: Quản lý nguồn năng lượng       Cấu trúc: Bi-MOS             Công nghệ: CMOS 

ảnh chụp/Bản vẽ thiết kế bố trí: gồm 04 trang lưu tại Hồ sơ Đơn số 7-2009-00002 

Chủ Giấy chứng nhận: 

Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (vn)                                                                                

Địa chỉ: phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Tác giả: Ngô Đức Hoàng (VN),  Nguyễn Thanh Nam (VN). 
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Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn số:1039/QĐ-SHTT, 

ngày 26.05.2011  

Số đơn: 7 – 2009 – 00003 

Ngày nộp đơn:  24/09/2009 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn số: 00003  

Ký hiệu /Tên thiết kế bố trí: HN-07 

Chức năng: Vi xử lý          Cấu trúc: CMOS             Công nghệ: CMOS 

ảnh chụp/Bản vẽ thiết kế bố trí: gồm 06 trang lưu tại Hồ sơ Đơn số 7-2009-00003 

Chủ Giấy chứng nhận: 

Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (vn)                                                                                

Địa chỉ: phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Tác giả: Ngô Đức Hoàng (VN),  Nguyễn Thanh Nam (VN). 

    
 

   
Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn số:1040/QĐ-SHTT, 

ngày 26.05.2011  

Số đơn: 7 – 2010 – 00001 

Ngày nộp đơn:  05/05/2010 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn số: 00004  

Ký hiệu /Tên thiết kế bố trí: VN1632 

Chức năng: Vi xử lý          Cấu trúc: MOS             Công nghệ: CMOS 

ảnh chụp/Bản vẽ thiết kế bố trí: gồm 09 trang lưu tại Hồ sơ Đơn số 7-2010-00001 

Chủ Giấy chứng nhận: 

Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (vn)                                                                                

Địa chỉ: phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Tác giả: Ngô Đức Hoàng (VN),  Hầu  Nguyên Thanh Hoàng (VN), Dương Văn Khanh (VN), 

Nguyễn Văn Bình (VN), Ngô Quang Vinh (VN), Nguyễn Phú Quốc (VN), Đỗ Ngọc Quỳnh (VN). 
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Phần vII 
 

CÁC YÊU CẦU XÉT NGHIỆM NỘI DUNG 
ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

NỘP SAU KHI đơn Đã CÔNG Bố 
__________ 

     
 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 
Do người nộp đơn yêu cầu 

 
(21) 

Số đơn 
(11) 

Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2007-02839 20190 27.07.2009 10.05.2011     H05K 3/12 

1-2008-02610 19835 25.05.2009 26.04.2011     H01H 9/00 

1-2008-02611 19836 25.05.2009 26.04.2011     H01H 9/00 

1-2008-03007 20079 25.06.2009 24.05.2011     G02B 7/28 

1-2009-00101 20337 27.07.2009 05.05.2011     B62H 5/00 

1-2009-00112 20340 27.07.2009 19.05.2011     B01D 39/00 

1-2009-00587 21045 26.10.2009 19.05.2011     F02M 35/00 

1-2009-01629 23711 27.09.2010 09.05.2011     F23J 1/02 

1-2009-02009 24332 25.11.2010 25.04.2011     G11B 7/0045 

1-2009-02107 23721 27.09.2010 25.04.2011     G11B 7/004 

1-2009-02878 22589 26.04.2010 29.04.2011     H04B 7/155 

1-2010-00006 22592 26.04.2010 23.05.2011     H04L 1/20 

1-2010-00092 24074 25.10.2010 26.04.2011     C07D 213/76 

1-2010-00336 23564 25.08.2010 13.05.2011     A43B 17/00 

1-2010-00397 23776 27.09.2010 23.05.2011     H04W 36/00 

1-2010-00713 24117 25.10.2010 29.04.2011     A23L 1/05 

1-2010-01018 23470 26.07.2010 12.05.2011     C07D 401/04 

1-2010-01049 24389 25.11.2010 17.05.2011     C07D 215/38 

1-2010-01116 25149 27.02.2011 27.04.2011     C07K 14/025 

1-2010-01154 23486 26.07.2010 04.05.2011     C07D 489/00 

1-2010-01175 24169 25.10.2010 29.04.2011     B42D 15/10 

1-2010-01180 24934 27.01.2011 09.05.2011     C08G 18/28 

1-2010-01214 24936 27.01.2011 04.05.2011     C08F 220/06 

1-2010-01222 23892 27.09.2010 11.05.2011     C07C 311/51 

1-2010-01228 24938 27.01.2011 04.05.2011     C08G 18/12 

1-2010-01230 23894 27.09.2010 26.04.2011     B65D 51/00 

1-2010-01271 24182 25.10.2010 29.04.2011     A61K 9/08 

1-2010-01297 24625 27.12.2010 04.05.2011     B65D 47/08 
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1-2010-01311 23653 25.08.2010 28.04.2011     C10M 107/34 

1-2010-01323 23911 27.09.2010 06.05.2011     D01F 1/10 

1-2010-01325 24188 25.10.2010 25.04.2011     C07D 239/48 

1-2010-01335 23913 27.09.2010 16.05.2011     A61F 13/49 

1-2010-01350 23915 27.09.2010 28.04.2011     H04Q 7/38 

1-2010-01351 23916 27.09.2010 28.04.2011     H04W 48/18 

1-2010-01361 24944 27.01.2011 09.05.2011     C07D 263/34 

1-2010-01384 24947 27.01.2011 04.05.2011     A61K 9/30 

1-2010-01392 24419 25.11.2010 29.04.2011     G06Q 20/00 

1-2010-01395 24639 27.12.2010 26.04.2011     C07D 403/12 

1-2010-01402 23929 27.09.2010 27.04.2011     D21B 1/16 

1-2010-01407 24196 25.10.2010 26.04.2011     B21F 9/02 

1-2010-01414 24422 25.11.2010 27.04.2011     C12N 15/09 

1-2010-01421 24642 27.12.2010 04.05.2011     A61K 31/415 

1-2010-01424 24950 27.01.2011 04.05.2011     A61K 47/48 

1-2010-01428 23670 25.08.2010 18.05.2011     B27N 3/06 

1-2010-01435 24201 25.10.2010 04.05.2011     C04B 20/00 

1-2010-01438 23935 27.09.2010 26.04.2011     A61K 31/538 

1-2010-01440 24203 25.10.2010 04.05.2011     A61B 5/022 

1-2010-01444 24206 25.10.2010 04.05.2011     F24J 2/34 

1-2010-01465 23941 27.09.2010 29.04.2011     C07D 405/06 

1-2010-01468 24210 25.10.2010 04.05.2011     C07D 231/14 

1-2010-01476 24211 25.10.2010 12.05.2011     C07F 5/02 

1-2010-01480 24213 25.10.2010 11.05.2011     A23L 1/22 

1-2010-01492 23946 27.09.2010 16.05.2011     C02F 3/30 

1-2010-01494 24652 27.12.2010 16.05.2011     C07D 241/26 

1-2010-01496 24653 27.12.2010 28.04.2011     F27D 3/16 

1-2010-01497 24654 27.12.2010 28.04.2011     A61B 5/02 

1-2010-01498 23947 27.09.2010 28.04.2011     B01D 35/00 

1-2010-01503 25162 27.02.2011 13.05.2011     A61K 38/22 

1-2010-01506 23676 25.08.2010 16.05.2011     C07D 215/14 

1-2010-01508 24655 27.12.2010 26.04.2011     C07D 401/14 

1-2010-01509 24656 27.12.2010 26.04.2011     C07C 317/46 

1-2010-01517 24216 25.10.2010 20.05.2011     B22D 11/06 

1-2010-01521 23953 27.09.2010 26.04.2011     C02F 5/14 

1-2010-01546 23678 25.08.2010 29.04.2011     A61K 31/5377 

1-2010-01553 23959 27.09.2010 23.05.2011     A61K 51/08 

1-2010-01554 24220 25.10.2010 23.05.2011     C07D 451/04 

1-2010-01561 25165 27.02.2011 27.04.2011     H03M 13/19 

1-2010-01562 25166 27.02.2011 27.04.2011     H03M 13/19 

1-2010-01563 25167 27.02.2011 27.04.2011     H03M 13/19 
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1-2010-01565 24668 27.12.2010 24.05.2011     H04W 36/00 

1-2010-01570 24431 25.11.2010 24.05.2011     G01L 10/00 

1-2010-01583 24434 25.11.2010 29.04.2011     C07C 211/35 

1-2010-01585 23962 27.09.2010 20.05.2011     H04H 20/65 

1-2010-01591 24964 27.01.2011 13.05.2011     B66C 5/00 

1-2010-01592 24674 27.12.2010 29.04.2011     A61F 13/496 

1-2010-01593 24965 27.01.2011 29.04.2011     A61F 13/15 

1-2010-01596 24222 25.10.2010 04.05.2011     E02F 3/92 

1-2010-01597 23965 27.09.2010 17.05.2011     H05B 41/24 

1-2010-01599 24436 25.11.2010 28.04.2011     C07D 205/04 

1-2010-01600 24675 27.12.2010 29.04.2011     A01N 25/26 

1-2010-01618 24437 25.11.2010 28.04.2011     B65D 33/32 

1-2010-01622 23967 27.09.2010 09.05.2011     C10L 1/02 

1-2010-01623 23968 27.09.2010 23.05.2011     F03B 11/00 

1-2010-01648 23973 27.09.2010 28.04.2011     F22D 5/26 

1-2010-01652 23976 27.09.2010 28.04.2011     C07F 9/6558 

1-2010-01666 23983 27.09.2010 04.05.2011     B26F 1/18 

1-2010-01672 24971 27.01.2011 23.05.2011     C07H 19/00 

1-2010-01679 23984 27.09.2010 29.04.2011     C08L 69/00 

1-2010-01680 23985 27.09.2010 29.04.2011     C08K 3/32 

1-2010-01685 24229 25.10.2010 23.05.2011     B22D 11/108 

1-2010-01686 24230 25.10.2010 23.05.2011     B22D 11/108 

1-2010-01695 24231 25.10.2010 12.05.2011     F25D 16/00 

1-2010-01703 24696 27.12.2010 17.05.2011     A61L 15/28 

1-2010-01707 24697 27.12.2010 17.05.2011     A61L 15/22 

1-2010-01711 24232 25.10.2010 28.04.2011     C07D 209/34 

1-2010-01714 24233 25.10.2010 29.04.2011     B01J 8/00 

1-2010-01716 24975 27.01.2011 29.04.2011     C12Q 1/68 

1-2010-01719 24976 27.01.2011 23.05.2011     F03B 11/00 

1-2010-01727 24978 27.01.2011 23.05.2011     C07C 15/107 

1-2010-01728 23990 27.09.2010 23.05.2011     A61K 45/00 

1-2010-01729 24979 27.01.2011 23.05.2011     C12N 15/861 

1-2010-01732 24980 27.01.2011 23.05.2011     C12N 15/00 

1-2010-01737 25174 27.02.2011 20.05.2011     C07D 211/20 

1-2010-01748 24704 27.12.2010 28.04.2011     H05K 1/02 

1-2010-01756 24241 25.10.2010 28.04.2011     H05K 1/02 

1-2010-01761 25175 27.02.2011 13.05.2011     C08G 59/14 

1-2010-01762 23996 27.09.2010 29.04.2011     C08K 3/32 

1-2010-01763 24443 25.11.2010 20.05.2011     C07D 235/18 

1-2010-01767 24243 25.10.2010 29.04.2011     F16L 19/02 

1-2010-01768 24984 27.01.2011 06.05.2011     C07D 239/22 
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1-2010-01774 24707 27.12.2010 23.05.2011     C07K 17/08 

1-2010-01809 24449 25.11.2010 09.05.2011     F16L 59/14 

1-2010-01817 24250 25.10.2010 24.05.2011     G06F 21/00 

1-2010-01825 24993 27.01.2011 28.04.2011     A01N 43/90 

1-2010-01831 25179 27.02.2011 29.04.2011     H04L 9/08 

1-2010-01859 24260 25.10.2010 29.04.2011     C08K 5/52 

1-2010-01860 24261 25.10.2010 29.04.2011     C08K 5/00 

1-2010-01870 24263 25.10.2010 28.04.2011     F27B 15/12 

1-2010-01877 24266 25.10.2010 24.05.2011     H04W 28/14 

1-2010-01879 25000 27.01.2011 06.05.2011     B63H 1/14 

1-2010-01881 24455 25.11.2010 16.05.2011     A01N 43/90 

1-2010-01893 24271 25.10.2010 19.05.2011     G01N 21/89 

1-2010-01910 24272 25.10.2010 09.05.2011     H01H 50/12 

1-2010-01922 24730 27.12.2010 09.05.2011     C01F 7/47 

1-2010-01931 25003 27.01.2011 05.05.2011     C12N 1/18 

1-2010-01932 24277 25.10.2010 28.04.2011     A61K 39/12 

1-2010-01952 24465 25.11.2010 28.04.2011     C07D 401/14 

1-2010-01958 24280 25.10.2010 20.05.2011     B21D 53/14 

1-2010-01959 24739 27.12.2010 05.05.2011     A61K 31/36 

1-2010-01962 25189 27.02.2011 28.04.2011     G05B 19/418 

1-2010-02027 24749 27.12.2010 20.05.2011     A61K 31/275 

1-2010-02063 25015 27.01.2011 23.05.2011     B05D 5/12 

1-2010-02126 25219 27.02.2011 10.05.2011     B63B 1/00 

1-2010-02141 24769 27.12.2010 05.05.2011     C07D 239/94 

1-2010-02159 24483 25.11.2010 12.05.2011     H01H 37/54 

1-2010-02254 25241 27.02.2011 20.05.2011     C12M 1/00 

1-2010-02258 24790 27.12.2010 12.05.2011     A61K 31/618 

1-2010-02271 24305 25.10.2010 23.05.2011     D04B 35/04 

1-2010-02272 24306 25.10.2010 23.05.2011     D04B 35/04 

1-2010-02297 24793 27.12.2010 05.05.2011     B01J 20/08 

1-2010-02322 25031 27.01.2011 04.05.2011     C21B 7/20 

1-2010-02348 24806 27.12.2010 28.04.2011     B65B 61/20 

1-2010-02408 25260 27.02.2011 18.05.2011     H04L 12/58 

1-2010-02542 25056 27.01.2011 11.05.2011     H05K 1/02 

1-2010-02677 24867 27.12.2010 20.05.2011     C25D 15/00 

1-2010-02894 24877 27.12.2010 16.05.2011     A61K 8/02 

1-2010-02960 25108 27.01.2011 23.05.2011     C03B 9/48 

2-2009-00071 01427 25.11.2009 05.05.2011     A47C 7/50 

2-2010-00075 1644  27.12.2010 17.05.2011     F03D 1/04 
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 Phần viii 
   

 

Yêu cầu sửa đổi đơn  
 

a - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2379/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 1-2009-02741  (220) Ngày nộp đơn 17.12.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ vàng ( gintasset co., ltd.) 
Số 848, ngõ 850 đường Láng Thượng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2380/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-01006  (220) Ngày nộp đơn 21.04.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
452-32, Jang-dong, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 561-360, Republic of  Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2381/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-01165  (220) Ngày nộp đơn 10.05.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
452-32, Jang-dong, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 561-360, Republic of  Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2889/ TB-SHTT, ngày 23.05.2011  
(210)  Số đơn: 1-2007-01674  (220) Ngày nộp đơn 13.09.2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ  của chủ đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Glaxosmithkline llc, (us) 
One Franklin Plaza, 200 North 16Pth Street, Philadelphia, Pennsylvania 19102, U.S.A. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2891/ TB-SHTT, ngày 23.05.2011  
(210)  Số đơn: 1-2008-00274  (220) Ngày nộp đơn 31.01.2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ  của chủ đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Siemens industry, inc.  (us) 
3333 Old Milton Parkway, Alpharetta, GA 30005, U.S.A. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2959/ TB-SHTT, ngày 23.05.2011  
(210)  Số đơn: 1-2009-02453  (220) Ngày nộp đơn 17.11.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  của tác giả sáng chế CHMIEL, Mieszko (PL)  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Mosiezna 27/39, Wroclaw 53-441, Poland 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2959/ TB-SHTT, ngày 23.05.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-01469  (220) Ngày nộp đơn 10.06.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  của tác giả sáng chế CHMIEL, Mieszko (PL)  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Mosiezna 27/39, Wroclaw 53-441, Poland 

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2959/ TB-SHTT, ngày 23.05.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-01616  (220) Ngày nộp đơn 24.06.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  của tác giả sáng chế CHMIEL, Mieszko (PL)  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Mosiezna 27/39, Wroclaw 53-441, Poland 

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2960/ TB-SHTT, ngày 23.05.2011  
(210)  Số đơn: 1-2008-00493  (220) Ngày nộp đơn 28.02.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
18 Parc Ariane III, 3-5 rue Alfred Kastler 78280 Guyancourt, France 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2962/ TB-SHTT, ngày 23.05.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-01823  (220) Ngày nộp đơn 16.07.2010 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Trovis pharmaceuticals  llc (us) 
_______________________ 
 

b - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3244/ TB-SHTT, ngày 03.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-05602  (220) Ngày nộp đơn 20.03.2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3245/ TB-SHTT, ngày 03.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16360  (220) Ngày nộp đơn 31.07.2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3246/ TB-SHTT, ngày 03.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2006-01443  (220) Ngày nộp đơn 26.01.2006 

Mục sửa đổi: Tách nhóm:  
Nội dung mới:  
Tách các nhóm 35, 37, 42, 43  sang đơn 4-2009-26608 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3251/ TB-SHTT, ngày 03.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16546  (220) Ngày nộp đơn 01.08.2008 

Mục sửa đổi: Tách nhóm:  
Nội dung mới:  
Tách các nhóm 18, 25 và “dịch vụ cửa hàng, bán buôn, bán lẻ và phân phối các sản phẩm 
liên quan tới đồ đi chân; dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo, đồ đội đầu, thắt lưng, mỹ 
phẩm, xà phòng, kem đánh răng, đồ nữ trang, các phụ kiện dùng cho tóc, ví và túi xách 
tay”  trong nhóm 35sang đơn 4-2010-13023, 
- Danh mục sản phẩm /dịch vụ: 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến kính râm, kính mát.   

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3252/ TB-SHTT, ngày 03.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16547  (220) Ngày nộp đơn 01.08.2008 

Mục sửa đổi: Tách nhóm:  
Nội dung mới:  
Tách các nhóm 18, 25 và “dịch vụ cửa hàng, bán buôn, bán lẻ và phân phối các sản phẩm 
liên quan tới đồ đi chân; dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo, đồ đội đầu, thắt lưng, mỹ 
phẩm, xà phòng, kem đánh răng, đồ nữ trang, các phụ kiện dùng cho tóc, ví và túi xách 
tay”  trong nhóm 35sang đơn 4-2010-13023, 
- Danh mục sản phẩm /dịch vụ: 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến kính râm, kính mát.   

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3232/ TB-SHTT, ngày 02.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2005-12822  (220) Ngày nộp đơn 30.09.2005 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh baconco 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3230/ TB-SHTT, ngày 02.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-27804  (220) Ngày nộp đơn 22.12.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Dntn dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp song ngọc 
16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3230/ TB-SHTT, ngày 02.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-28166  (220) Ngày nộp đơn 25.12.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Dntn dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp song ngọc 
16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3230/ TB-SHTT, ngày 02.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-14440  (220) Ngày nộp đơn 06.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Dntn dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp song ngọc 
16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3229/ TB-SHTT, ngày 02.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-10960  (220) Ngày nộp đơn 02.06.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Phòng 806 toà nhà H10 Vinaconex 6, ngõ 475, đường Nguyễn Trãi phường Thanh Xuân 
Nam, , quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3228/ TB-SHTT, ngày 02.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-00528  (220) Ngày nộp đơn 11.01.2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Mamifort secado 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3227/ TB-SHTT, ngày 02.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-02964  (220) Ngày nộp đơn 25.02.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ bross & cộng sự 
Phòng 1705, toà nhà GTC 15-17 Ngọc Khánh,  quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3226/ TB-SHTT, ngày 02.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-02169  (220) Ngày nộp đơn 09.02.2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

  
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3225/ TB-SHTT, ngày 02.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-17902  (220) Ngày nộp đơn 24.08.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Toà nhà VTP, lô D, lầu 08 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, , quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3224/ TB-SHTT, ngày 02.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-02748  (220) Ngày nộp đơn 14.02.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ bross & cộng sự 
Phòng 1705, toà nhà GTC 15-17 Ngọc Khánh,  quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3223/ TB-SHTT, ngày 02.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-25507  (220) Ngày nộp đơn 24.11.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  
Chấm dứt uỷ quyền đại diện Sở hữu công nghiệp 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3222/ TB-SHTT, ngày 02.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-27727  (220) Ngày nộp đơn 21.12.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  
Chấm dứt uỷ quyền đại diện Sở hữu công nghiệp 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3221/ TB-SHTT, ngày 02.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-24960  (220) Ngày nộp đơn 17.11.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  
Chấm dứt uỷ quyền đại diện Sở hữu công nghiệp 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3219/ TB-SHTT, ngày 02.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-19123  (220) Ngày nộp đơn 09.09.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3238/ TB-SHTT, ngày 02.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-02887  (220) Ngày nộp đơn 09.02.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh inles sở hữu trí tuệ 
Số 10 ngõ 88, Thái Thịng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số3237/ TB-SHTT, ngày 02.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-17864  (220) Ngày nộp đơn 23.08.2010 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Danh mục dịch vụ: Loại bỏ dịch vụ “môi giới trong lĩnh vực tài chính, tín dụng; dịch vụ 
uỷ thác tài chính” ở nhóm 36. 
- Danh mục dịch vụ còn lại: 

+ Giữ nguyên nhóm 37, 39. 
Nhóm 36: Bảo lãnh lưu kho hải quan; môi giới hải quan; đầu tư vốn. 

_______________________ 
 

 
Từ chối ghi nhận yêu cầu sửa đổi đơn 

 
Theo Quyết định số 3231/QĐ-SHTT, ngày 02 tháng 06 năm 2011 
 

Số đơn: 4-2008-08188                         Ngày nộp đơn: 17/04/2008 

1- Đơn nói trên bị coi là không hợp lệ vì lý do sau: 

Người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn quy định là 02 tháng kể từ ngày ký 
Thông báo thiếu sót của đơn yêu cầu sửa đổi đơn nhãn hiệu. 

2-   Vì vậy, Yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận. 
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Phần ix 
  

 

chuyển giao đơn 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2383/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 1-2009-01389  (220) Ngày nộp đơn: 02.07.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Hanmi  pharmaceutical co., ltd. (kr)     

893-5, Hajeo-ri, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-813, Republic of Korea 

Bên  được chuyển giao :  
 

Hanmi   holdings co., ltd. (kr) 
45, Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul 138-828, Republic of  Korea 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2383/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 1-2010-01327  (220) Ngày nộp đơn: 26.05.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Hanmi  pharmaceutical co., ltd. (kr)     

893-5, Hajeo-ri, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-813, Republic of Korea 

Bên  được chuyển giao :  
 

Hanmi   holdings co., ltd. (kr) 
45, Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul 138-828, Republic of  Korea 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2384/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 1-2008-00658  (220) Ngày nộp đơn: 17.03.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Hanmi  pharmaceutical co., ltd. (kr)     

893-5, Hajeo-ri, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-813, Republic of Korea 

Bên  được chuyển giao :  
 

Hanmi   holdings co., ltd. (kr) 
45, Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul 138-828, Republic of  Korea 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2386/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 1-2008-00712  (220) Ngày nộp đơn: 24.03.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Dystar textilfarben gmbh & co deutschland kg  (De) 

Industriepark Hochst, Geb. B 598, 65926 Frankfurt, Germany 

Bên  được chuyển giao :  
 

Dystar  clolours  deutschland  gmbh  (de) 
Industriepark Hoechst, Building B 598, 65926 Frankfurt am Main, Germany 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2387/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 1-2009-00367  (220) Ngày nộp đơn: 23.02.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Gilead sciences, inc.   (us) 

333 Lakeside Drive, Foster City, california 94404, U.S.A. 

Bên  được chuyển giao :  
 

Korea Reseach Institute of Chemical Technology   (kr) 
100 Jang-dong, Yuseong-gu, Daejeon 305-343, Republic of  Korea 
Korea Reseach Institute of Chemical Technology (KR) trở thành chủ đơn duy nhất. 
 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2420/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-08544  (220) Ngày nộp đơn: 22.04.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Optiled insight limited 

Suite 2302, 23/F, One Landmark East, 100 How Ming Street,  Kwun Tong, Kowloon,  
Hong Kong 

Bên  được chuyển giao :  
 

Huizhou light engine ltd. 
No. 7 Building, No. 21 Jiang Bei Yun Shan East Road, Huizhou City, Guangdong,  
People’s Republic of China 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2421/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-14600  (220) Ngày nộp đơn: 08.07.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Nguyễn anh khoa 

1037 liên tỉnh lộ 784, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần quảng cáo hiệp hoà 
Số 961 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2422/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-23984  (220) Ngày nộp đơn: 12.11.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Ngô thanh thế 

Số 7 lô A1 đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh một thành viên nhập khẩu linh kiện thế giới xanh 
Số 7 lô A1 đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2423/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-26503  (220) Ngày nộp đơn: 12.12.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh xây dựng kinh doanh bất động sản duy hoàng 

323B/18 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần  oseven 
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2424/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-26504  (220) Ngày nộp đơn: 12.12.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh xây dựng kinh doanh bất động sản duy hoàng 

323B/18 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần  oseven 
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2425/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-12968  (220) Ngày nộp đơn: 25.06.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Laundry athletics llp 

Unit 60, The Runnings, Cheltenham GL51 9NW, United Kingdom 
Bên  được chuyển giao :  
 

Dkh retail limited 
Unit 60, The Runnings, Cheltenham Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2426/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-14422  (220) Ngày nộp đơn: 15.07.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty cổ phần quốc tế phượng Hoàng 

Số 36, Trương Hán Siêu, phường Trần Hưng Đạo,  TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần  phượng hoàng 
Lô B7-B8, đường D9, khu công nghiệp Rạch Bắp, xã An Điền, huyện Bến Cát,  
tỉnh Bình Dương 

 
 

1519 



Công báo sở hữu công nghiệp số 279 Tập A (06.2011) 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2427/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-14100  (220) Ngày nộp đơn: 01.07.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty cổ phần dược vật tư y tế vạn thành 

Số 62 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân,  TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần  đầu tư thương mại và dịch vụ tân đại  phát 
Số 14, ngõ 178 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,  TP. Hà Nội 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2427/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-20947  (220) Ngày nộp đơn: 05.10.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty cổ phần dược vật tư y tế vạn thành 

Số 62 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân,  TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần  đầu tư thương mại và dịch vụ tân đại  phát 
Số 14, ngõ 178 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,  TP. Hà Nội 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2427/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-20948  (220) Ngày nộp đơn: 05.10.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty cổ phần dược vật tư y tế vạn thành 

Số 62 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân,  TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần  đầu tư thương mại và dịch vụ tân đại  phát 
Số 14, ngõ 178 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,  TP. Hà Nội 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2427/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-21241  (220) Ngày nộp đơn: 08.10.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty cổ phần dược vật tư y tế vạn thành 

Số 62 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân,  TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần  đầu tư thương mại và dịch vụ tân đại  phát 
Số 14, ngõ 178 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,  TP. Hà Nội 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2439/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-24820  (220) Ngày nộp đơn: 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh dược phẩm và hoá chất nam linh 

22/6 đường số 15, khu phố 3, phường Tân Kiểng, quận 7,  TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 

Hospira australia pty ltd. 
1 Lexia Place, Mulgrave Victoria 3170 Australia 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2439/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-24821  (220) Ngày nộp đơn: 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh dược phẩm và hoá chất nam linh 

22/6 đường số 15, khu phố 3, phường Tân Kiểng, quận 7,  TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 

Hospira australia pty ltd. 
1 Lexia Place, Mulgrave Victoria 3170 Australia 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2439/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-24822  (220) Ngày nộp đơn: 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh dược phẩm và hoá chất nam linh 

22/6 đường số 15, khu phố 3, phường Tân Kiểng, quận 7,  TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 

Hospira australia pty ltd. 
1 Lexia Place, Mulgrave Victoria 3170 Australia 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2439/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-24823  (220) Ngày nộp đơn: 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh dược phẩm và hoá chất nam linh 

22/6 đường số 15, khu phố 3, phường Tân Kiểng, quận 7,  TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 

Hospira australia pty ltd. 
1 Lexia Place, Mulgrave Victoria 3170 Australia 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2439/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-24824  (220) Ngày nộp đơn: 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh dược phẩm và hoá chất nam linh 

22/6 đường số 15, khu phố 3, phường Tân Kiểng, quận 7,  TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 

Hospira australia pty ltd. 
1 Lexia Place, Mulgrave Victoria 3170 Australia 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2439/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-24825  (220) Ngày nộp đơn: 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh dược phẩm và hoá chất nam linh 

22/6 đường số 15, khu phố 3, phường Tân Kiểng, quận 7,  TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 

Hospira australia pty ltd. 
1 Lexia Place, Mulgrave Victoria 3170 Australia 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2503/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-19822  (220) Ngày nộp đơn: 17.09.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh dược phẩm đông đô 

Số 186 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,  TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
 

Danstar  ferment  ag 
Bahnhofstrasse 7, CH-6301 Zug, Switzerland 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2521/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-13845  (220) Ngày nộp đơn: 29.06.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh may và thời trang tân việt 

Đường 208, xã An Đông, huyện An Dương, TP. Hải Phòng 
Bên  được chuyển giao :  
 

Phan Tiến Dũng 
10/L6 khu PG, xã An Đông, huyện An Dương, TP. Hải Phòng 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2522/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2011-03206  (220) Ngày nộp đơn: 01.03.2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh may và thời trang tân việt 

Đường 208, xã An Đông, huyện An Dương, TP. Hải Phòng 
Bên  được chuyển giao :  
 

Phan Tiến Dũng 
10/L6 khu PG, xã An Đông, huyện An Dương, TP. Hải Phòng 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2523/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-02322  (220) Ngày nộp đơn: 17.02.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Dekalb  genetics corporation 

800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, Missouri 63167, U.S.A. 
Bên  được chuyển giao :  
 

Monsanto Technology, llc 
800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, Missouri 63167, U.S.A 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2524/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-08828  (220) Ngày nộp đơn: 07.05.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty cổ phần dược -vật tư  y tế thanh hoá 

232 Trần Phú, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh dược ánh dương 
171 Hàn Thuyên, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2525/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-06187  (220) Ngày nộp đơn: 26.03.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Phạm trung dũng 

Số nhà 7, ngách 1/5, phố Nhân Hoà, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh công nghệ lọc quốc tế 
Số 8 khu dân dân Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3109/ TB-SHTT, ngày 30.05.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-04580  (220) Ngày nộp đơn: 17.03.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh dược phẩm  c.a.t 

Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
 

Dr. reddy’s  laboratories  limited 
7-1-27 Ameerpet, Hyderabad 500016, India 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3110/ TB-SHTT, ngày 30.05.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-12760  (220) Ngày nộp đơn: 14.06.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Footwear industries pty ltd 

18 Irvine Drive, Malaga, Western Australia, 6090 Australia 
Bên  được chuyển giao :  
 

Pt. alasmas  berkat  utama 
Kawasan Industri dan Pergudangan Cikupamas, Jl, Bhumimas Raya No. 15  
Clkupa-Tangerang 15710 Indonesia 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3111/ TB-SHTT, ngày 30.05.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-12786  (220) Ngày nộp đơn: 24.06.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh thương mại vĩnh phú 

536/32/17/7 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 

Hangzhou nanfang special pump industry co., ltd. 
Renhe Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3112/ TB-SHTT, ngày 30.05.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-27449  (220) Ngày nộp đơn: 26.12.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh triều nhật 

286-288 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần thời  trang tracy 
P 906, 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3113/ TB-SHTT, ngày 30.05.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-16080  (220) Ngày nộp đơn: 29.07.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Nguyễn đăng tuyển 

62/1A, Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh dược phẩm  gia nguyễn 
Số 08, ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội 
 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3114/ TB-SHTT, ngày 30.05.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-19546  (220) Ngày nộp đơn: 16.09.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh ha san- dermapharm 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh liên doanh hasan - dermapharm 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3115/ TB-SHTT, ngày 30.05.2011 
(210)  Số đơn: 4-2007-02262  (220) Ngày nộp đơn: 31.01.2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

San miguel corporation 

No. 40 San Miguel Avenue, Mandaluyong City, Metro Manila 1550 Philippines 
Bên  được chuyển giao :  
 

San miguelpure foods company, inc. 
The JMT Corporate Condominium, ADB Avenue, Ortigas Certes, Pasig City, Philippines 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3116/ TB-SHTT, ngày 30.05.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-25500  (220) Ngày nộp đơn: 24.11.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty cổ phần thương mại  dịch vụ đất ánh dương 

R4-02 Cao Triều Phát, khu phố Hưng Phước, phường Tân Phong, quận 7,  
TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh đất ánh dương 
Số 156, tổ 7, khu 10, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3117/ TB-SHTT, ngày 30.05.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-19207  (220) Ngày nộp đơn: 13.09.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Nguyễn viết hoà 

20 Dân Chủ, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh  
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh một thành viên điện tử hoà nhạc 
Số 55A Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hoàng, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
 

 
 
hi nhận chuyển giao đơn  số: 3250/ TB-SHTT, ngày 03.06.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-23141  (220) Ngày nộp đơn: 27.10.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

CƠ SỞ TRƯƠNG TÍN PHÁT    (VN) 
 

214/38 Hàn Hải Nguyên,  phường 9, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Trương Tín Phát 
214/38 Hàn Hải Nguyên,  phường 9, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 
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đính chính 
   

Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2009-02155, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 263 tập A ngày 25 tháng 02 năm 2010, số công bố 22122. 
 

Nội dung đính chính: Địa chỉ  của người nộp  đơn được sửa thành:  
995-1, Sangjisuk-ri, Gyoha-Myun, Paju, Gyunggi-do 413-836, Republic of Korea. 

         
 

 
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2010-01908, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 272 tập A ngày 25 tháng 11 năm 2010, số công bố 24457. 
 

Nội dung đính chính: Ngày yêu cầu thẩm định nội dung sửa thành: 23.07.2010. 
 

         
 
        Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2010-01922, trong Công báo sở hữu công 
nghiệp số 273 tập A ngày 27 tháng 12 năm 2010, số công bố 24730. 
 

Nội dung đính chính: Quốc tịch củ tác giả sáng chế thứ nhất và tác giả sáng chế thứ tư được sửa 
thành:  - taylor matthew (au). 
            - Cocalia Violina   (ro). 
 

         
 
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2010-02132, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 273 tập A ngày 27 tháng 12 năm 2010, số công bố 24768. 
 

Nội dung đính chính: Ngày yêu cầu thẩm định nội dung sửa thành: 18.08.2010. 
 

         
 
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2010-01892, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 271 tập A ngày 25 tháng 10 năm 2010, số công bố 24270. 
 

Nội dung đính chính: Ngày yêu cầu thẩm định nội dung sửa thành: 22.07.2010. 
 

         
 
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2010-01891, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 271 tập A ngày 25 tháng 10 năm 2010, số công bố 24269. 
 

Nội dung đính chính: Ngày yêu cầu thẩm định nội dung sửa thành: 22.07.2010. 
 

         
 
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2010-02031, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 273 tập A ngày 27 tháng 12 năm 2010, số công bố 24750. 
 

Nội dung đính chính: Quốc tịch của tác giả sáng chế thứ ba và tác giả sáng chế thứ năm đúng là: 
                   - GOMEZ, Sylvie   (FR) 
                   - lence, carlos, Fenandez  (ES) 
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Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2009-02875, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 267 tập A ngày 25 tháng 06 năm 2010, số công bố 23048. 
 

Nội dung đính chính: Tóm tắt sáng chế được sửa thành: 
 
        Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) có hoạt tính chủ vận ở thụ thể sphingosin -
1- phosphat (S1P), quy trình điều chế chúng để làm tác nhân ức chế miễn dịch. Sáng chế cũng đề 
cập đến dược phẩm chứa hợp chất này để dùng trong việc điều trị/ngăn ngừa các bệnh và tình 
trạng bệnh hoặc bệnh viêm và tình trạng viêm qua trung gian miễn dịch. 
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